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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(641) Số đơn có liên quan về phát lý 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 45714 
(21) 1-2014-00098 (51) 7 H02J  7/02 

(22) 04.06.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2013/065421         04.06.2013 (87) WO2014/196012 11.12.2014 
(30) PCT/JP2013/065421        04.06.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:    10.01.2014 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) IWAKURA Tokihiko (JP), TABUTA Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị nạp pin và phương pháp điều khiển thiết bị nạp pin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nạp pin có phần tử công tắc thứ nhất nối với tiếp điểm pin 
thứ nhất ở đầu cuối thứ nhất của nó và với cuộn dây máy phá thứ nhất ở đầu cuối thứ hai 
của nó và phần tử công tắc thứ hai nối với tiếp điểm pin thứ nhất ở đầu thứ nhất của nó 
và với cuộn dây máy phát thứ hai ở đầu cuối thứ hai của nó. Trong trường hợp mạch 
điều khiển ngừng kiểm soát phần tử công tắc thứ nhất và phần tử công tắc thứ hai và 
phần tử công tắc thứ nhất và phần tử công tắc thứ hai bị tắt, mạch phát hiện bật cưỡng 
bức ít nhất một trong các phần tử công tắc thứ nhất và phần tử công tắc thứ hai khi mạch 
phát hiện phát hiện tình trạng pin bị đấu ngược. 
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(11) 45715 
(21) 1-2014-00196 (51) 7 G06Q 50/24, A61B 5/00 

(22) 05.04.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2013/060561        05.04.2013 (87) WO2014/054303 10.04.2014 
(30) 2012-219836        01.10.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2014 
(71) TECHNO PROJECT LTD.  (JP) 

2-10-14, Gakuenminami, Matsue-shi, Shimane 690-0826 Japan 
(72) Hiroshi YOSHIOKA (JP), Eiji HASEGAWA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống trao đổi hình ảnh y tế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống trao đổi hình ảnh y tế cho phép nhiều cơ sở y tế dễ dàng 
trao đổi dữ liệu hình ảnh y tế với nhau mà không cần phải thay đổi đáng kể cấu hình của 
hệ thống kiểm soát hình ảnh của các cơ sở y tế này. Phương pháp trao đổi hai bước dùng 
để trao đổi dữ liệu hình ảnh y tế theo hai bước được đề xuất. Dòng dữ liệu hình ảnh y tế 
được kiểm soát trên cơ sở dạng chuyển tiếp hình ảnh. Trong bước thứ nhất, máy chủ 
chuyển tiếp của cơ sở y tế bên truyền phát thu thập được dữ liệu hình ảnh y tế từ hệ 
thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS) và truyền phát dữ liệu hình ảnh y tế tới máy 
chủ chuyển tiếp hình ảnh. Máy chủ chuyển tiếp hình ảnh lưu trữ dữ liệu hình ảnh y tế 
trong thiết bị lưu trữ của nó. Trong bước thứ hai máy chủ chuyển tiếp của cơ sở y tế bên 
thu nhận tiếp nhận dữ liệu hình ảnh y tế từ máy chủ chuyển tiếp hình ảnh. Máy chủ 
chuyển tiếp của cơ sở y tế bên thu nhận lưu trữ dữ liệu hình ảnh y tế trong thiết bị lưu 
trữ của nó. Thiết bị đầu cuối trong bệnh viện của cơ sở y tế bên thu thực hiện yêu cầu 
lấy dữ liệu đưa tới PACS. Do đó, các dữ liệu hình ảnh y tế có thể được tham chiếu. 
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(11) 45716 
(21) 1-2014-02490 (51) 7 F16L  47/30 

(22) 25.07.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2014 
(75) 1. Lưu Văn Hiển  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

2. Lưu Văn Nhàng   (VN) 
Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

3. Lưu Văn Hiền   (VN) 
Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

(54) Bộ phận chụp nối ống kiểu chữ T 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận chụp nối ống kiểu chữ T để nối ống nhánh (4) vào ống chính 

(5) trong hệ thống tưới áp lực thấp một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bộ phận chụp nối 
ống kiểu chữ T theo sáng chế bao gồm: phần chụp (1) hình máng ôm sát vào mặt ngoài 
của ống chính (5); đầu nối hình ống (2) gồm đầu thứ nhất (21) gắn liền với phần chụp 
(1), đầu thứ hai (22) có đường kính ngoài thích hợp để nối với ống nhánh; lỗ xuyên (3) 
xuyên qua phần chụp (1) và thông với đầu nối hình ống (2); nhờ đó chỉ cần đục lỗ trên 
ống chính (5), lắp chụp nối chữ T và dán keo vào phần tiếp xúc giữa mặt trong của phần 
chụp (1) và mặt ngoài của ống chính (5), sau đó lắp ống nhánh (4) vào đầu thứ hai (22). 
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(11) 45717 
(21) 1-2014-02491 (51) 7 B05B  1/20 

(22) 25.07.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2014 
(75) 1. Lưu Văn Hiển   (VN) 

Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

2. Lưu Văn Nhàng   (VN) 
Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

3. Lưu Văn Hiền  (VN) 
Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

(54) ống tưới thấm 
  (57)     Sáng chế đề xuất ống tưới thấm ít hư hỏng và dễ sửa chữa để dẫn truyền nước từ các ống 

phân phối vào đất một cách đồng đều. ống tưới thấm theo sáng chế bao gồm ống dẫn 
(1) có nhiều lỗ xuyên (11) trên thành ống; và lớp bọc ngoài (2) bao quanh ống dẫn (1), 
lớp bọc ngoài (2) được chế tạo từ vật liệu có tính thẩm thấu. 
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(11) 45718 
(21) 1-2014-02526 (51) 7 B24B 7/00 

(22) 28.07.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2014 
(71) Công ty TNHH kỹ thuật Đức Sơn  (VN) 

Số nhà 25, ngõ 12/14, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trọng Toại (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(54) Máy mài và đánh bóng CNC 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy mài và đánh bóng CNC bao gồm cụm bàn trượt (X,Y,Z) và cụm 
trục quay (A,B,C). Trong đó, cụm bàn trượt bao gồm bàn trượt, các thanh trượt, các con 
trượt, tấm kê bàn trượt, bích liên kết tấm kê. Khi môtơ quay làm trục vít me quay, khiến 
bích liên kết có thể tịnh tiến qua lại dọc theo thanh trượt, giữa môtơ và trục vít me được 
liên kết bằng khớp nối mềm bằng hợp kim nhôm. Cụm trục quay (A,B,C) sử dụng khớp 
nối mềm để đỡ máy mài, máy đánh bóng và gá các chi tiết gia công. 
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(11) 45719 
(21) 1-2014-02548 (51) 7 A01C 5/00 

(22) 29.07.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2014 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Thiết bị gieo hạt dùng để sản xuất mạ khay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gieo hạt dùng trong sản xuất mạ khay, có kết cấu bao gồm 
các bộ phận sau: băng tải được dẫn động bởi động cơ dùng để di chuyển khay lần lượt 
qua các bộ phận rải đất nền (giá thể), phun ẩm, gieo hạt và rải đất phủ trong quá trình 
sản xuất mạ khay; phễu chứa giá thể (2); trục lô rải giá thể (2a) bố trí phía dưới cửa ra 
của phễu chứa giá thể (2) dùng để rải giá thể vào khay chạy trên băng tải; chổi tròn rải 
đất (2b) dùng để rải đều giá thể lên mặt khay; máy bơm phun ẩm (3); phễu chứa hạt 
giống (4); trục lô gieo hạt (4a) bố trí ở cửa ra của phễu chứa hạt giống (4) dùng để gieo 
hạt; chổi quét hạt giống (4b) dùng để quét hạt giống ở cạnh khay vào trong khay; phễu 
chứa đất phủ (5); trục lô rải đất phủ (5a) bố trí phía dưới cửa ra của phễu chứa đất phủ 
(5) dùng để rải lớp đất phủ lên hạt giống trên khay; và chổi gạt đất thừa (5b) dùng để gạt 
đất thừa ở cạnh khay vào trong khay. 
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(11) 45720 
(21) 1-2014-02574 (51) 7 C02F  3/00,  3/28,  3/30,  1/00,  9/00 

(22) 30.07.2014 (43) 25.02.2016 
(75) Trần Tuấn Khương  (VN) 

P42-C2 Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nôi 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp khử muối nước biển, nước nhiễm mặn và nước lợ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khử muối nước biển, nước nhiễm mặn và nước lợ 
bằng cách oxy hóa các cấu tử của nước biển là các ion kim loại bằng H2O2, O3 được hoạt 
hóa bằng tia cực tím dưới áp suất lớn hơn 1 atmotphe, sau đó được đưa về áp suất khí 

quyển và được nâng pH lên tới 8,5 14 bằng các kiềm mạnh để tạo kết tủa các ion kim 

loại hòa tan trong nước rồi đưa vào đó hỗn hợp Al2(So4)3 cùng với PAC (Poly nhôm 
clorit) với tỷ lệ phù hợp để tách kết tủa khỏi nước. Sau đó nước được đưa qua buồng 
phản ứng trao đổi ion với sự có mặt của cationit axit yếu để tách nốt ion Na+ trong nước 
và cuối cùng, nước được điều chỉnh pH về trung tính bằng cách đưa vào Al2(SO4)3 cùng 
với PAC. 
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(11) 45721 
(21) 1-2014-02580 (51) 7 C07H 17/04 

(22) 31.07.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2014 
(71) Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội. 

(72) Đoàn Lan Phương (VN), Trần Thị Thu Thủy (VN), Đinh Thị Hà (VN), Alla A. Kicha 
(RU), Natalia V. Ivanchina (RU), Timofey V. Malyarenko (RU), Anatoly I. 
Kalinovsky (RU), Timofey V. Malyarenko (RU), Roman S. Popov (RU), Svetlana P. 
Ermakova (RU), Phạm Minh Quân (VN) 

(54) Phương pháp phân lập hợp chất plancisit A từ loài sao biển 
Acanthaster planci 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân lập hợp chất plancisit A: [(24S)-28-O-[-D-

galactofucopyranosyl-(1—>5)--L-arabinofuranosyl]-24-methyl-5-cholestane- 

3,4,6,8,15,28-heptol)] có công thức (1) từ loài sao biển Acanthaster planci. Kết 
quả thử hoạt tính với dòng tế bào ung thư đại tràng HCT-116, ung thư vú T47D và ung 
thư da RPMI-7951 cho thấy hợp chất plancisit A có khả năng ức chế sự sinh trưởng của 
các tế bào thuộc ba dòng HCT-116, T47D và RPMI-7951 nhưng không tác động lên sự 
hình thành khuẩn lạc của các tế bào này. Do đó, hợp chất này có thể được sử dụng trong 
y học để bào chế dược phẩm để điều trị bệnh ung thư. 
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17 

(11) 45722 
(21) 1-2014-02581 (51) 7 C07H 17/04 

(22) 31.07.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2014 
(71) Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội. 

(72) Đoàn Lan Phương (VN), Trần Thị Thu Thủy (VN), Đinh Thị Hà (VN), Alla A. Kicha 
(RU), Natalia V. Ivanohina (RU), Timofey V. Malyarenko (RU), Anatoly I. 
Kalinovsky (RU), Timofey V. Malyarenko (RU), Roman S. Popov (RU), Svetlana P. 
Ermakova (RU), Phạm Minh Quân (VN) 

(54) Phương pháp phân lập hợp chất plancisit B và plancisit C từ 
loài sao biển Acanthaster planci 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp pháp phân lập hợp chất plancisit B: [(24S)-28-o-[-

L-fucopyranosyl-(1—>2)-3-O-methyl--D-xylopyranosyl]-24-methyl-5-cholestane- 

3,4,6,8,15,16,28-heptol)] có công thức (1) và plancisit C: [(245)-28-O-[2,4-di-

O-methyl--D-xylopyranosyl-(1—>2)--L-arabinofuranosyl]-24-methyl-5a-cholestane- 

3,4,6,8,15,16,28-heptol]6-o-sulfate có công thức (2) từ loài sao biển Acanthaster 
planci. 
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(11) 45723 
(21) 1-2014-02582 (51) 7 E05B 21/06, 29/00 

(22) 31.07.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2015 
(71) Nhan Thành út  (VN) 

272C, KPI, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nhan Thành út (VN) 
(54) ổ khóa bi chống được chìa khoá vạn năng có trục khóa xoay 

được 360 độ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến ổ khóa bi có trục khóa có thể xoay 360 độ bao gồm cụm vỏ trục 

khóa, trục khóa, lẫy, móc chặn trục khóa mà chìa xoay được nhiều vòng để ứng dụng 
trong các ổ khóa cao cấp cần mở và đóng các chốt khóa to lớn như khóa cửa, khóa tủ sắt 
.... mà chống được chìa khóa vạn năng hoặc máy vạn năng bất kỳ đưa vào để mở khóa. 
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(11) 45724 
(21) 1-2014-02594 (51) 7 F03G 7/08 

(22) 01.08.2014 (43) 25.02.2016 
(75) Đỗ Xuân Ngọc  (VN) 

224/5 quốc lộ 13, căn hộ A9-7 The Morning Star, phường 26, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(54) Hệ thống phát điện nhờ chuyển động của phương tiện giao 
thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phát điện nhờ chuyển động của phương tiện giao thông lưu 
thông trên đường để sản xuất điện một cách an toàn với chi phí thấp, hệ thống bao gồm: 
con lăn (2) bố trí trong nền đường và lộ ra một phần trên mặt đường và điểm cao nhất 
của bề mặt con lăn (2) cơ bản là ngang bằng với mặt đường; đinamo (4) được lắp ráp với 
con lăn (2) để chuyển momen quay nhận được từ con lăn (2) thành điện xoay chiều; nhờ 
đó khi phương tiện giao thông đi qua mặt đường, bánh xe của phương tiện giao thông 
tạo momen quay con lăn (2) và đinamo (4) tạo ra điện. 
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(11) 45725 
(21) 1-2014-02595 (51) 7 E02D  3/00 

(22) 01.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.02.2015 
(75) Nguyễn Đức Việt  (VN) 

Thôn đường 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(54) Thiết bị thu hồi năng lượng vô ích sinh ra từ các chuyển động 

tịnh tiến của phương tiện giao thông và biến đổi thành năng 
lượng hữu ích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thu hồi năng lượng vô ích sinh ra từ các chuyển động tịnh 
tiến của phương tiện giao thông khi các phương tiện này hoạt động và biến đổi thành 
năng lượng hữu ích, thiết bị này bao gồm: khung gá (10) được gắn với khung của 
phương tiện giao thông và gắn với các trục (14, 17) bằng bu lông, đai ốc; trục (14) của 
cụm bánh đà tích trữ năng lượng được gắn cố định với khung gá (10) thông qua giá đỡ 
(12) và các bu lông, đai ốc; trục (17) của cụm bánh răng thu nhận và truyền chuyển 
động cũng được gắn với khung gá (10) thông qua giá đỡ (16) có gắn vòng bi (38) đỡ 
trục. 
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(11) 45726 
(21) 1-2014-02611 (51) 7 F23G 5/00 

(22) 01.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.08.2014 
(71) Công ty cổ phần Kim Quy  (VN) 

Tổ 15, khu Liên Minh, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
(72) Nguyễn Thanh Vân (VN), Lê Xuân Quế (VN) 
(54) Lò đốt rác sinh hoạt và công nghiệp đa tầng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống đốt rác sinh hoạt và công nghiệp đa tầng có cấu tạo như 
sau: lò đốt được chia làm 6 khoang bao gồm: khoang xả đáy, khoang đốt sơ cấp, khoang 
hóa khí, khoang đốt khí ga và làm khô cơ bản, khoang cấp liệu và khoang ép nhiệt, khi 

lò hoạt động nhiệt độ trong lò đạt khoảng 950- 1000°c, độ ẩm nguyên liệu cho phép từ 
60% đến 65%; khoang cháy chậm: trong đó có buồng áp suất âm và nguồn nhiệt cao áp; 
khoang thu bụi (xyclon); khoang trung hòa: gồm có thiết bị phun sương, có tác dụng 

làm mát và hòa loãng không khí, nhiệt độ tại đây dưới 100°c. 
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(11) 45727 
(21) 1-2014-02618 (51) 7 G01K 1/00 

(22) 04.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2014 
(71) Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp (RIAM)  (VN) 

Số 8 Trần Phú, Hà Đông, thành phố Hà Nội (hay cây số 9,5 đường Nguyễn Trãi, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) 

(72) Nguyễn Đình Tùng (VN) 
(54) Thiết bị khí hóa xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu là vỏ cà 

phê 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến thiết bị khí hoá xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu là vỏ cà 

phê bao gồm cụm cơ cấu nén cấp liệu và chống tạo vòm (I) gồm có cụm vít xoắn rỗng 
có cánh vít xoắn (3) và thanh liên kết (4) khi chuyển động có tác dụng nén để cấp 
nguyên liệu vào buồng phản ứng và phá vỡ các “vòm rỗng” bên trong buồng phản ứng; 
cụm cấp gió và phân gió (II) gồm có ống cấp gió (1), trục rỗng dẫn gió (6) và đầu phân 
chia gió (7), trên đầu phân chia gió (7) này có gắn hai ống hình trụ đồng tâm (15) và 
(16) mà có lỗ trên đó, bên trong ống (16) có gắn các vách ngăn (17) để tạo thành các 
khoang chứa gió trước khi gió được thổi và trộn đều với vỏ cà phê trong buồng phản ứng 
(5); cụm phân chia tro (dàn đều tro) chống lắng tro (III) gồm có chi tiết phân chia tro (8) 
được gắn chính giữa ở bên trong buồng chứa tro (11) có tác dụng để tro di chuyển (tụt) 
đều xuống phía cửa tháo tro; cụm gom khí và lọc tro (IV) gồm có khoang chứa khí (9) 
và lưới lọc (10) có tác dụng gom khí lại để lọc bớt tro bụi lẫn trong khí trước khi khí 
tổng hợp di chuyển sang "áo chứa khí" để đưa ra ngoài sử dụng; cụm cơ cấu tháo tro (V) 
có bộ phận tháo tro kiểu lệch tâm theo chu kỳ nhằm làm tăng tính ổn định của quá trình 
hóa khí và góp phần làm tăng hiệu suất sinh khí khi hoạt động. 
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(11) 45728 
(21) 1-2014-02720 (51) 7 A45C 13/262, 13/22 

(22) 14.08.2014 (43) 25.02.2016 
(71) MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL CORPORATION  (TW) 

8F, No. 4, Section 1, Zhongxiao West Road, Taipei 10041, Taiwan 
(72) Wen-Hua LIU (TW), Sheng YEH (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu bố trí tay cầm túi hành lý có thể co rút được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu bố trí tay cầm túi hành lý có thế co rút được bao gồm bộ đế 
gồm hai ống bọc ngoài, tay cầm có thể co rút được gồm hai thanh có thể co rút được, hai 
chi tiết dẫn động và chuôi tay cầm và được lắp trong bộ đế và có thể dịch chuyển tương 
ứng với bộ đế giữa vị trí kéo dài và vị trí thu lại, và bộ đệm và kéo lùi gồm hai thanh ray, 
hai khối trượt, hai cụm chi tiết dịch chuyển được, hai chi tiết dẫn hướng có lò xo chịu 
tải, hai bộ đệm, và hai mũ định vị và được làm phù hợp để đẩy các thanh có thể co rút 
được ngược lại bên trong ống bọc ngoài của bộ đế và dịch chuyển bộ đệm để đệm cho 
sự dịch chuyển của khối trượt khi người sử dụng thao tác nút điều khiển ở chuôi tay cầm 
để thu tay cầm có thể co rút được. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
24 

(11) 45729 
(21) 1-2014-02737 (51) 7 A23L 1/337, A61K 36/03 

(22) 18.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2014 
(75) Đặng Xuân Cường  (VN) 

56/6a Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm giàu chất chống oxy hóa chứa 

polyphenol và carotenoit từ rong nâu Sargassum sinh 
trưởng ở Việt Nam và chế phẩm giàu chất chống oxy hóa thu 
được từ quy trình này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm giàu chất chống oxy hóa chứa 
polyphenol và carotenoit từ rong nâu Sargassum sinh trưởng ở bờ biển Việt Nam bao 
gồm các bước: (i) xay nhỏ rong nâu; (ii) chiết polyphenol và carotenoit từ rong nâu; (iii) 
thu dịch chiết và lọc; (iv) cô đặc dịch chiết thu được; (v) đồng hóa dịch cô đặc thu được; 
và (vi) sấy phun dịch đồng hóa để thu được chế phẩm giàu chất chống oxy hóa chứa 
polyphenol và carotenoit. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm giàu chất chống oxy hóa 
chứa polyphenol và carotenoit từ rong nâu Sargassum sinh trưởng ở bờ biển Việt Nam 
thu được từ quy trình điều chế này. 
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(11) 45730 
(21) 1-2014-02740 (51) 7 A01G  9/02 

(22) 18.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2014 
(75) 1. Lưu Văn Hiển  (VN) 

Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

2. Lưu Văn Nhàng  (VN) 
Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

3. Lưu Văn Hiền  (VN) 
Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

(54) Túi nhiều lớp để trồng cây 
  (57)     Sáng chế đề xuất túi nhiều lớp có khả năng giữ nước, giúp giảm công sức tưới khi trồng 

cây. Lần lượt từ trong ra ngoài, các lớp của túi nhiều lớp theo sáng chế gồm: túi ngoài 
(1) với miệng hướng lên trên và có lắp ống thoát nước (11) ở vị trí cao hơn đáy một 
khoảng xác định; túi lưới (2); túi trong (3); giá thể (5) được chứa trong túi (3); trong đó 
túi trong (3) được làm bằng vật liệu thấm hút; túi lưới (2) ôm sát túi trong (3); túi ngoài 
(1) cách túi trong (3) một khoảng cách nhất định, nhờ đó tạo thành khoảng trống (6) 
giữa hai túi; nhờ đó, một phần nước được dự trữ ở đáy khoảng trống (6) và từ đó được 
cung cấp cho giá thể nhờ lực thẩm thấu của vật liệu thấm hút (3). 
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(11) 45731 
(21) 1-2014-02760 (51) 7 A01P  3/00,  21/00 

(22) 19.08.2014 (43) 25.02.2016 
(71) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng  (VN) 

01 Mạc Đỉnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Duy Du (VN) 
(54) Quy trình điều chế oligo beta-(1,3;1,6)D-glucan và chế phẩm 

oligo beta-(1,3;1,6)-glucan được điều chế theo quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế oligo beta-(1,3;1,6)D-glucan có khối lượng phân 

tử từ 23 kDa đến 27 kDa bằng phương pháp thủy nhiệt dị thể kết hợp với H2O2. Sáng chế 
còn đề cập đến chế phẩm oligo beta-(1,3;1,6)D-glucan có khối lượng phân tử từ 23 kDa 
đến 27 kDa thu được từ quy trình điều chế này. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
27 

(11) 45732 
(21) 1-2014-02763 (51) 7 F16B 17/00, 19/00 

(22) 19.08.2014 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH XD ngôi nhà nhỏ  (VN) 

2/24 Lý Thường Kiệt, (2/124 Thiên Phước), phường 09, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Trọng Hào (VN) 
(54) Đinh nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đinh nhựa có thể đóng trực tiếp vào lỗ khoan tạo ra chốt để treo và 
móc vật dụng mà không dùng vít vặn vào tắc kê. Đinh nhựa theo sáng chế bao gồm mũi 
đinh (1) hình chóp giúp dẫn đinh vào lỗ, thân đinh (2) có các khía răng cưa giúp đinh cố 
định trong lỗ khoan, chụp đinh (3) giúp đinh bám chặt vào tường, đuôi đinh (4) hình 
đuôi cá giúp các vật dụng khi được treo vào không rơi ra ngoài và lỗ đinh (5) giúp thoát 
hơi, bụi ra ngoài khi đóng đinh và có thể bắt vít vào để sử dụng trong trường hợp khác. 
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(11) 45733 
(21) 1-2014-02808 (51) 7 E04H 17/14 

(22) 21.08.2014 (43) 25.02.2016 
(75) Võ Văn Bé  (VN) 

96/1/19 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận,  thành phố Hồ Chí Minh. 
(54) Phương pháp chế tạo dải phân cách từ hạt nix thải và dải phân 

cách được chế tạo theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo dải phân cách từ hạt nix thải và dải phân cách 

được chế tạo theo phương pháp này. Phương pháp chế tạo dải phân cách bao gồm các 
bước: phun phủ dung môi có tính kết dính cao, không hoà tan trong nước trên bề mặt bãi 
nix thải; trộn nhựa đường vào hạt nix thải tạo thành chất độn; điền đầy hạt nix thải sau 
khi trộn nhựa đường vào vỏ ngoài dải phân cách và đậy kín mặt trên của vỏ ngoài dải 

phân cách bằng nắp đậy. vỏ ngoài dải phân cách có thể được làm bằng nhựa rỗng ruột, 
bên trong của vỏ ngoài có dán lớp vải bố. Hai đầu dải phân cách có phần giảm chấn 
bằng nhựa xốp PA, có gắn đèn chớp tín hiệu ở trên cùng của đầu dải phân cách. Ngoài 
ra, dải phân cách còn có gân lồi sơn phản quang để người tham gia giao thông dễ nhận 
thấy. 
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(11) 45734 
(21) 1-2014-02811 (51) 7 E04C  
(22) 21.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2014 
(71) Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH một 

thành viên  (VN) 
230 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Văn Hùng (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Quy trình sản xuất gạch tuynel có phối hợp bùn thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất gạch tuynel khi có phối trộn bùn thải bao gồm 
các công đoạn gia công nguyên liệu khi dùng bùn thải, đất sét sau khi được khai thác tại 
mỏ được các đơn vị cung ứng theo yêu cầu kỹ thuật của nhà máy được vận chuyển về đổ 
vào bãi chứa để, tại đây, đất nêu trên được kiểm tra và phân loại để cho vào các vị trí 
chứa khác nhau, tiếp theo, dùng máy xúc đảo trộn đều và tưới nước, sau đó dồn đống và 
ngâm ủ trước khi đưa vào nhà kho chứa đất để sản xuất, trong suốt quá trình ngâm ủ 
phải tưới nước đều hàng ngày để duy trì độ ẩm nhằm tăng sự đồng nhất độ ẩm trong 
nguyên liệu, sau khi ngâm ủ xong, đất sét nêu trên được trộn với bùn thải và trộn đều sơ 
bộ với đất sét theo tỉ lệ định trước tạo ra hỗn hợp đất; tạo hình, công đoạn này hỗn hợp 
đất sét và bùn thải được cắt nhỏ khoảng nhỏ hơn 25cm3; phơi sấy, công đoạn này bao 
gồm phơi tự nhiên và sấy cưỡng bức tuynel, trong đó, phơi tự nhiên, gạch sau khi được 
tạo hình xếp thành hàng và lớp được phân theo lô trên sân phơi; và nung sản phẩm, lò 
nung tuynel dùng công 
nghệ đốt than kết hợp 
với pha than trong gạch 
sẽ tăng cơ chế nung linh 
hoạt hơn, trong đó, 20% 
lượng than còn lại dùng 
để duy trì nhiệt độ lò 
nung đạt nhiệt độ ổn 

định 850 - 900°C, gạch 
mộc sau khi sấy được 
đưa vào lò nung tuynel 
và được nung chín trong 
thời gian nhất định, gạch 
được nung chín và làm 
nguội nhanh sau vùng 
nung (zôn nung), sau đó 
gạch này được cho lên 
xe goòng để đưa vào lò 
nung tuynel và trải qua 
ba vùng bao gồm vùng 
thứ nhất sấy và đốt nóng, 
vùng thứ hai nung, và 
vùng thứ ba làm nguội. 
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(11) 45735 
(21) 1-2014-03862 (51) 7 G08B  1/00,  5/00,  21/00, G01S  

19/00 
(22) 19.11.2014 (43) 25.02.2016 
(30) 103127475 11.08.2014   TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2014 
(75) CHAO-HUNG LIN  (TW) 

No.268, Chikan N. Rd., Ziguan Dist., Kaohsiung City 826, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp chống thất lạc vật thể 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp chống thất lạc vật thể. Thiết bị chống thất lạc 
vật thể bao gồm nhiều bộ cảm biến và một máy chủ. Mỗi bộ cảm biến bao gôm môđun 
nhận biết và môđun thu phát tín hiệu bộ cảm biến. Máy chủ bao gồm môđun điều khiển, 
môđun thu phát tín hiệu máy chủ, môđun cảnh báo máy chủ, môđun hoạt động và 
môđun hiển thị. Phương pháp chống thất lạc vật thể, máy chủ và bộ cảm biến đầu tiên 
được ghép cặp và sau đó bộ cảm biến được ghép vào vật thể mà sẽ được giám sát và 
khoảng cách cảnh báo được đặt. Khi khoảng cách giữa bộ cảm biến và máy chủ vượt 
quá khoảng cách cảnh báo, tín hiệu cảnh báo được phát ra, và sự định hướng và khoảng 
cách của bộ cảm biến được thúc đẩy đối với máy chủ. Với cấu trúc và phương pháp này, 
khi vật thể rời khỏi người sử dụng với một khoảng cách định trước, người sử dụng có thể 
được nhắc để ngăn chặn vật thể không bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. 
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(11) 45736 
(21) 1-2014-04051 (51) 7 B62J  15/00,  25/00 

(22) 04.12.2014 (43) 25.02.2016 
(30) 2014-155350 30.07.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Takashi ADACHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe có động cơ kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe có động cơ kiểu ngồi chân để hai bên. Trong đó, tấm che đường 
ống được bố trí để bao quanh khoảng không bên trên vùng giữa các tấm che nơi để chân 
phải và trái. Mỗi tấm che nơi để chân gồm nơi để chân và vách bên. Vách bên kéo dài 
lên phía trên từ mép trong của nơi để chân. Tấm che đường ống được nối vào các tấm 
che nơi để chân phải và trái sao cho các đầu dưới phải và trái của tấm che đường ống 
được nằm ở các vị trí nằm ra phía ngoài hơn so với các vách bên phải và trái. Đầu trên 
của tấm che trong được nằm ở vị trí ở xuống phía dưới hơn so với đầu trên của hốc đầu 
trước của tấm che đường ống. Hốc đối diện với bánh trước được tạo ra ở tấm che trong. 
Hốc này được nằm bên dưới các phần nối giữa tấm che đường ống và tấm che nơi để 
chân trên hình chiếu cạnh của phương tiện. 
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(11) 45737 
(21) 1-2014-04125 (51) 7 C08G  101/00, C08J  9/04,  9/36, 

A41C  3/12, C08L  75/04, C08G  
18/08 

(22) 10.12.2014 (43) 25.02.2016 
(30) 10-2014-00107867      19.08.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2014 
(71) SERIM TTC CO., LTD.  (KR) 

(Daeryung Techno Town 12-cha ,Gasan-dong) 1501ho, 1502ho, 1503ho, 1504ho,14, 
Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-778 Rep. of Korea 

(72) LEE, Seok Bong (KR), KIM, Bu Kyung (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bọt polyuretan mềm dẻo dùng cho cúp ngực và phương pháp 

sản xuất bọt polyuretan này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bọt polyuretan mềm dẻo dùng cho cúp ngực với các đặc tính chống 

ngả màu vàng, có khả năng thoáng khí và khả năng giặt sạch. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất bọt này, phương pháp này bao gồm các bước: chuẩn bị hỗn hợp 
tạo bọt; cắt và già hóa để tạo bọt polyuretan có kích cỡ lỗ xốp nằm trong khoảng từ 25 - 

60ppi; tạo cấu trúc lỗ dạng ô hổng hình mắt lưới; và đúc ở nhiệt độ từ 180 đến 230°c 
trong thời gian từ 90 đến 120 giây để hoàn thiện vật liệu cúp ngực. 
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(11) 45738 
(21) 1-2014-04232 (51) 7 A63B  45/00 

(22) 14.11.2012 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/KR2012/009567    14.11.2012 (87) WO2014/003259 A1 03.01.2014 
(30) 10-2012-0069503         28.06.2012    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2014 
(75) 1. JEONG, SANG HWA  (KR) 

(Choji-dong, Hosumaul APT) #425-881, Kwangduck 1-ro 80, Ansan-si, Gyeonggi-do 
425-881 Republic of Korea 
2. KIM, OH RYE   (KR) 
(Bisan-dong, Bisan Hanwha Ggumegrin APT.) #108-1302, Kyeongsudaero 883bungil 
33, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 431-852 Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất hàng loạt quả bóng gôn tròn đều 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hàng loạt quả bóng gôn tròn đều. Phương pháp 
này bao gồm các bước: (a) chuẩn bị nhiều quả bóng gôn được gắn chắc chắn trong 
khung đỡ và được lắp đặt ở trạng thái cân bằng trong bình nước, (b) đổ nước muối có 
trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của nước vào trong bình nước cho đến khi 
các quả bóng gôn được tách ra khỏi khung đỡ để nổi lên, (c) xả nước muối đã được đổ 
đầy vào trong bình nước ở trạng thái mà các quả bóng gôn đang nổi được giữ lại sao cho 
các quả bóng gôn không bị bồng bềnh và gắn chắc chắn các quả bóng gôn trong khung 
đỡ; và (d) đánh dấu các đường đánh bóng ngang qua các tâm trên của các quả bóng gôn, 
nhờ đó đảm bảo quỹ đạo đi thẳng thực sự khi đánh bóng, do đó cú đánh bóng được thực 
hiện chính xác. 
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(11) 45739 
(21) 1-2015-00065 (51) 7 A61K  31/12 

(22) 09.01.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 1-2014-2493 25.07.2014     VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2015 
(71) Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành 

phố Hồ Chí Minh  (VN) 
Lô I3, đường N2, khu công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Thanh Sinh (VN), Lê Văn Giắt (VN), Trần Phước Toan (VN), Phạm Hùng Nam 
(VN), Tiêu Tư Doanh (VN), Lương Thị Anh Đào (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế tinh thể nano curcumin phân tán trong 

dung dịch ở nồng độ cao bằng phương pháp nghiền ướt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế tinh thể nano curcumin phân tán trong dung dịch 

ở nồng độ cao bằng phương pháp nghiền ướt trong môi trường axit hữu cơ kết hợp với 
chất hoạt động bề mặt để hạt curcumin vỡ thành hạt tinh thể nano dễ phân tán trong 
nước. Quy trình này bao gồm các bước: chuẩn bị nguyên liệu, điều chế nano curcumin 
phân tán trong dung dịch và thu hồi sản phẩm bao gồm các thành phần (tính theo % 
khối lượng) như sau: 

nano curcumin         1-10% 
chất hoạt động bề mặt Tween 80 0,5-1,5% 
axit ascorbic     0,2-1,5% 
nước DI     80-90%. 
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(11) 45740 
(21) 1-2015-00478 (51) 7 G01B 15/02 

(22) 22.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/002677        22.05.2014 (87) WO2015/125178 A1 27.08.2015 
(30) 2014-032740        24.02.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.02.2015 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Takeshi KAGAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy đo độ dày bằng tia X 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy đo độ dày bằng tia X (100) được trang bị thiết bị tạo tia X(1) 
mà được trang bị bộ phận làm mát (1b) để làm mát ống tia X(1a) bằng môi trường làm 
mát, và bộ cấp nguồn điện (1c) để cấp nguồn điện để sử dụng cho ống tia X thích hợp, 
bộ dò (5) để dò liều lượng chiếu dò mà đã truyền qua đối tượng được đo (4), thiết bị lấy 
mẫu (2) được bố trí mẫu tham chiếu độ dày, và bộ tính toán (6) mà thu được độ dày của 
đối tượng được đo dựa vào bảng chuẩn, máy đo độ dày bằng tia X mà được trang bị bộ 
cảm biến nhiệt độ (7) để đo nhiệt độ của môi trường làm mát, trong đó bộ phận tính 
toán được trang bị trước bảng hiệu chỉnh nhiệt độ mà thu được liều lượng chiếu dò 
tương ứng với độ chênh nhiệt độ giữa nhiệt độ của môi trường làm mát tại thời điểm 
hiệu chỉnh và nhiệt độ của môi trường làm mát trong quá trình đo, thu được liều lượng 
chiếu dò dựa vào bảng hiệu chỉnh nhiệt độ, và còn thu được độ dày dựa vào bảng chuẩn. 
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(11) 45741 
(21) 1-2015-00774 (51) 7 G06Q  20/24,  40/02 

(22) 10.04.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2013/060875       10.04.2013 (87) WO2014/024520 A1 13.02.2014 
(30) 2012-178072       10.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2016 
(71) GABRIEL SCION   (JP) 

4-13-8-512, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 1070052 Japan 
(72) Gabriel Scion (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy chủ của trung tâm hệ thống cung cấp vốn không bảo 

đảm cho thương nhân thẻ tín dụng thông qua việc nhà cấp 
vốn mua khoản nợ phải thu trong tương lai chưa được xác 
định của thương nhân 

  (57)    Sáng chế đề xuất máy chủ của trung tâm hệ thống cung cấp vốn không bảo đảm cho 
thương nhân sao cho khoản nợ phải thu qua thẻ tín dụng trong tương lai chưa được xác 
định dựa vào kết quả doanh thu cho một giai đoạn xác định được chuyển đổi thành nợ 
đã mua mà không bị ảnh hưởng bởi những biến động về doanh thu của thương nhân. Hệ 
thống này sử dụng số liệu doanh thu dựa vào giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng từ 
các giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng của thương nhân để tính kết quả doanh thu từ 
giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng cho một giai đoạn xác định, định rõ giai đoạn 
mong muốn mà trong giai đoạn này khoản nợ phải thu qua thẻ tín dụng của thương nhân 
dự tính được tạo ra bởi thương nhân trong tương lai được chuyển đổi thành nợ đã mua, 
nhân kết quả doanh thu từ giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng cho giai đoạn năm 
trước, nếu có, tương ứng với giai đoạn chuyển đổi mong muốn với tỷ lệ chuyển đổi nợ 
đã mua để thiết lập mệnh giá của nợ đã mua, thiết lập giá trị hoàn trả của tháng hiện tại 
cho mỗi công ty thẻ tín dụng mà có thẻ tín dụng được chấp nhận bởi thương nhân, lệnh 
cho máy chủ xử lý thông tin của công ty thẻ tín dụng kết thúc sự hoàn trả nợ đã mua khi 
giá trị hoàn trả tích lũy bằng số tiền của mệnh giá đó, và lệnh cho máy chủ xử lý thông 
tin của công ty thẻ tín dụng gia hạn giai đoạn hoàn trả nếu giá trị hoàn trả tích lũy 
không bằng số tiền mệnh giá ngay cả sau khi giai đoạn chuyển đổi xác định hết. 
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(11) 45742 
(21) 1-2015-01158 (51) 7 G06Q  20/10 

(22) 27.09.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2013/062074   27.09.2013 (87) WO2014/052690 03.04.2014 
(30) 61/744,564        28.09.2012   US 

14/033,492        22.09.2013   US 
14/033,495        22.09.2013   US 
14/033,493        22.09.2013   US 

(71) SIGHTLINE INTERACTIVE LLC  (US) 
6871 S. Eastern Ave., Unit C, Las Vegas, NV 89119, United States of America 

(72) SANFORD, Kirk, E. (US), SEARS, Thomas, M. (US), SATTAR, Omer (MV) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chuyển tiền giữa tài khoản giá trị được lưu trữ 

và tài khoản chơi trò chơi, phương pháp cấp tiền cho tài 
khoản kết hợp với người chơi và hệ thống chơi trò chơi dành 
cho môi trường chơi trò chơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển tiền giữa tài khoản giá trị được lưu trữ và tài 
khoản chơi trò chơi dựa trên máy tính, phương pháp này bao gồm các bước: nhận, bởi 
một hoặc nhiều thiết bị điện toán, bộ định danh người chơi của người chơi, trong đó bộ 
định danh người chơi được kết hợp với tài khoản chơi trò chơi có số dư tài khoản được 
duy trì bởi hệ thống máy tính của sòng bạc; xác định, bởi bất kỳ một hoặc nhiều thiết bị 
điện toán, tài khoán giá trị được lưu trữ dựa trên ít nhất một phần trên bộ định danh 
người chơi, trong đó tài khoản giá trị được lưu trữ được kết hợp với phương tiện thanh 
toán giá trị được lưu trữ được phát hành cho người chơi, và trong đó số dư tài khoản của 
tài khoản giá trị được lưu trữ được duy trì bởi hệ thống điện toán xử lý bên phát hành; 
lệnh, bởi bất kỳ một hoặc nhiều thiết bị điện toán, cho hệ thống điện toán xử lý bên phát 
hành để làm giảm số dư tài khoản của tài khoản giá trị được lưu trữ; và lệnh, bởi bất kỳ 
một hoặc nhiều các thiết bị điện toán, cho hệ thống điện toán của sòng bạc để làm tăng 
số dư tài khoản của tài khoản chơi trò chơi. Ngoài ra sáng chế cũng đề xuất phương 
pháp cấp tiền cho tài khoản kết hợp với người chơi dựa trên máy tính và hệ thống chơi 
trò chơi dành cho môi trường chơi trò chơi. 
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(21) 1-2015-01321 (51) 7 A61K  39/145,  39/12, C07K  14/08,  

14/09,  14/11, A61K  39/135, C07K  
14/01, C12N  15/86, C07K  14/005 

(22) 23.10.2012 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2012/061431    23.10.2012 (87) WO2013/066665 10.05.2013 
(30) 13/657,898         23.10.2012    US 
(71) HARRISVACCINES, LNC.  (US) 

1102 Southern Hills Dr., Ste 101, Ames, Iowa 50010, United States of America 
(72) Delbert Linn HARRIS (US), Matt ERDMAN (US), Kurt KAMRUD (US), Jonathan 

SMITH (US), John Dustin LOY (US), Lyric BARTHOLOMAY (US), Ed SCURA (US)
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất  vacxin và vacxin thu được từ phương 

pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vacxin để ngăn ngừa typ sinh học của vi sinh 

vật gây bệnh, phương pháp này bao gồm các bước: thu mẫu phân tử axit nucleic hoặc 
mảnh của phân tử đó từ động vật bị phơi nhiễm vi sinh vật cần ngăn ngừa; sản xuất phân 
tử bảo vệ trên cơ sở axit nucleic quan tâm hoặc mảnh của nó; và đưa phân tử này vào 
vacxin để giúp bảo vệ động vật khỏi vi sinh vật gây bệnh khi vacxin này được sử dụng 
cho động vật có nguy cơ hoặc đã bị phơi nhiễm vi sinh vật nêu trên. Vacxin thu được 
theo sáng chế giúp tạo ra đáp ứng bảo vệ giúp ngăn ngừa typ sinh học của vi sinh vật đối 
với động vật cần bảo vệ. 
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(11) 45744 
(21) 1-2015-01434 (51) 7 H02K  33/02 

(22) 23.04.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 10-2014-0097344     30.07.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) KIM, Yong Tae (KR), LEE, Sang Jin (KR), KIM, Seon Woo  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ rung loại phẳng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ rung loại phẳng. Động cơ rung loại phẳng này bao gồm: 
hộp vỏ có khoảng trống bên trong được tạo thành ở trong đó, nam châm được lắp trong 
khoảng trống bên trong này, vật nặng quay xung quanh trục được bố trí trong khoảng 
trống bên trong, và bảng mạch đa lớp (Multilayer Board - MLB) được bố trí đối diện với 
nam châm và được tạo thành bằng cách xếp chồng các lớp tương ứng trên đó có các 
mạch dạng cuộn dây để tạo ra lực điện từ cùng với nam châm. Do đó, vì bảng đa lớp 
được sử dụng thay cho các cuộn dây, khoảng trống cho mối hàn giữa các cuộn dây 
không được yêu cầu, như vậy, khoảng trống bên trong có thể được sử dụng một cách tối 
đa, và do bảng mạch đa lớp được chế tạo dễ dàng hơn so với các cuộn dây nên sự thuận 
tiện trong sản xuất cũng có thể được cải thiện. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
40 

(11) 45745 
(21) 1-2015-01479 (51) 7 F02B 41/00 

(22) 24.04.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 103114813 24.04.2014   TW 

103115880 02.05.2014   TW 
103128917 22.08.2014   TW 

(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 
184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 

(72) YU, Chih-Wen (TW), LEE, Jin-Lu (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Động cơ có cơ cấu giảm áp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ có các cơ cấu giảm áp bao gồm đầu xy lanh, trục khuỷu, 
bộ khởi động và máy phát điện liền khối, bộ điều khiển, cơ cấu giảm áp một chiều và cơ 
cấu giảm áp ly tâm. Khi trục khuỷu quay ngược lại, cơ cấu giảm áp một chiều tác động 
lên cần đẩy nạp hoặc cần đẩy xả sao cho van nạp hoặc van xả mở ra cho lực nâng van 
nhỏ thứ nhất; và dưới một vận tốc quay cụ thể của trục khuỷu, cơ cấu giảm áp ly tâm tác 
động lên cần đẩy nạp hoặc cần đẩy xả sao cho van nạp hoặc van xả mở ra cho lực nâng 
van nhỏ thứ hai. Nhờ đó, nhờ hiệu suất của hai cơ cấu giảm áp, lượng tiêu thụ năng 
lượng cần thiết để bộ khởi động và máy phát điện liền khối dẫn động trục khuỷu quay 
có thể được giảm bớt. 
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(11) 45746 
(21) 1-2015-01519 (51) 7 A45C  3/04 

(22) 27.04.2015 (43) 25.02.2016 
(30) TO2014U000107     14.08.2014 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2015 
(71) HUANG DAOXUAN  (IT) 

Via Provinciale 3 - I-24050 Calcinate (Bg) - Italy 
(72) HUANG DAOXUAN (IT) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Túi có thể gập lại được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến túi có thể gập lại được (1, 100), trong đó túi này, có ít nhất một 
quai cầm (2), bao gồm một cơ cấu đóng (3, 4) được tạo kết cấu thích ứng cho phép túi 
có thể gập lại được (1, 100), cơ cấu đóng (3, 4) này có các chi tiết được tạo kết cấu thích 
ứng để ghép được bố trí tại ít nhất hai điểm của cạnh (10) của túi có thể gập lại (1, 100) 
để cho phép khớp ít nhất hai miếng đầu tiên (14, 15) của cạnh (10). 
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) RAMASUBRAMONIAN, Adarsh Krishnan (IN), WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá video. Thiết bị mã hoá video bao gồm 
bộ mã hóa video được tạo cấu hình để truyền tín hiệu mục nhập hình ảnh chuẩn dài hạn 
thứ nhất (LTRP - Long Term Reference Picture) trong phần đầu lát cho lát hiện thời của 
hình ảnh hiện thời, mục nhập LTRP thứ nhất chỉ báo rằng hình ảnh chuẩn riêng biệt 
thuộc tập hợp hình ảnh chuẩn dài hạn của hình ảnh hiện thời. Ngoài ra, bộ mã hóa dữ 
liệu video truyền tín hiệu, trong phần đầu lát, mục nhập LTRP thứ hai chỉ khi mục nhập 
LTRP thứ hai không chỉ báo rằng hình ảnh chuẩn riêng biệt thuộc tập hợp hình ảnh 
chuẩn dài hạn của hình ảnh hiện thời. 
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(11) 45748 
(21) 1-2015-01605 (51) 7 F02N 11/00 

(22) 08.05.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 103116521 09.05.2014    TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) PAN, Guan-You (TW), HWANG, Chuan-Min (TW), CHIU, Ching-Chung (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp điều khiển sự khởi động của động cơ bằng bộ khởi 

động và phát điện tích hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển sự khởi động của động cơ bằng bộ khởi 

động và phát điện tích hợp bao gồm các bước: (A) bật nguồn của ăcquy, xác định xem 
vận tốc quay của động cơ có bằng không hay không, nếu đúng, thực hiện bước tiếp theo; 
(B) xác định xem có nhận được tín hiệu khởi động của động cơ hay không, nếu đúng, 
bước tiếp theo có thể được thực hiện; (C) dẫn động mô tơ một cách trực tiếp cho chuyển 
động quay tới, và sau đó xác định xem vận tốc quay của mô tơ có lớn hơn vận tốc quay 
định trước thứ nhất hay không, nếu đúng, bước tiếp theo có thể được thực hiện, nếu sai 
thì thực hiện bước (C1) để ngừng dẫn động chuyển động quay tới của mô tơ, nếu không 
thì dẫn động trục khuỷu quay ngược một góc hoặc trong một khoảng thời gian nhất 
định, và sau đó, lại tiếp tục thực hiện bước (C); (D) ngừng dẫn động chuyển động quay 
tới của mô tơ; và (E) xác định xem động cơ có vận tốc quay nhỏ hơn vận tốc quay định 
trước thứ hai hay không, nếu đúng, chứng tỏ rằng động cơ giữ nguyên ở trạng thái 
ngừng đốt cháy; nếu sai, chứng tỏ rằng động cơ giữ nguyên ở trạng thái bộ phát điện. 
Do đó, sáng chế có thể rút ngắn thời gian cần thiết để khởi động động cơ một cách hữu 
hiệu. 
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(11) 45749 
(21) 1-2015-01751 (51) 7 C02F  1/68, A23L  2/52 

(22) 05.11.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/EP2013/073027   05.11.2013 (87) WO2014/075950 A1 22.05.2014 
(30) 12192904.6        16.11.2012   EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) GOPALKRISHNA, Girish, Shanka (IN), DAGAONKAR, Manoj, Vilas (IN), DAVID 

CHANDRA, Franklin; (IN), KUMARAN, Vetri  (IN), RAJANARAYANA, 
Venkataraghavan  (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị cấp phối định lượng thực phẩm bổ sung và bộ phận 

phân dòng dùng cho thiết bị cấp phối định lượng thực phẩm bổ 
sung này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp phối định lượng thực phẩm bổ sung mà có thể được kết 
nối với nguồn nước để cho phép cấp phối định lượng thực phẩm bổ sung vào nước tại 
thời điểm phối trộn. Thiết bị này có khả năng kiểm soát lượng dùng của thực phẩm bổ 
sung trong nước khi được phân phối để sử dụng bằng cách lắp nó vào vòi nước và nước 
được phân phối không có màu sắc, hương vị và mùi hôi và chứa lượng thực phẩm bổ 
sung có lợi. Thiết bị này bao gồm bộ phận phân dòng (1) và ống chứa thực phẩm bổ 
sung (8) mà được thiết kế để cung cấp thực phẩm bổ sung ở dạng rắn hoặc lỏng. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến bộ phận phân dòng dùng cho thiết bị cấp phối định lượng 
thực phẩm bổ sung. 
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(11) 45750 
(21) 1-2015-01814 (51) 7 B23C  5/00, B23B  27/00 

(22) 22.05.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 201410386585.5     07.08.2014 CN 

201410658640.1     07.08.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2015 
(71) SHANGHAI JINGREN LASER TECHNOLOGY CO. LTD.  (CN) 

Room D566, Floor 4, Bulid No. 3, 2118 Guanghua Rd. Minhang District, Shanghai 
China 

(72) Sirui Sun  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dao phay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dao phay bao gồm phần chuôi để lắp dao phay vào máy phay, phần 
cơ cấu và ít nhất hai rãnh. Phần cơ cấu còn bao gồm ít nhất hai răng, và mỗi răng có 
đoạn lưỡi cắt cong liên tiếp được tạo ra ở điểm bắt đầu gần với mặt đáy của phần cơ cấu. 
Dao phay đặc trưng để tiến hành việc phay liên tục phôi không được phân lớp bao gồm 
vật liệu kim loại và không phải kim loại. Bằng cách cung cấp dao phay, tuổi thọ của 
công cụ có thể được kéo dài đáng kể và giá thành sản phẩm có thể giảm. 
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(11) 45751 
(21) 1-2015-01830 (51) 7 A61K  31/715,  31/716, C07H  15/04 

(22) 29.10.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2013/067212   29.10.2013 (87) WO2014/070709 08.05.2014 
(30) 61/719,713        29.10.2012   US 
(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS  (US) 

2404 North University Avenue, Little Rock, AR 72207, United States of America 
(72) HARGIS, Billy, M. (US), PUMFORD, Neil, R. (US), MORGAN, Marion (US), 

SHIVARAMAIAH, Srichaitanya (IN), TELLEZ, Guillermo  (US), WOLFENDEN, 
Amanda (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm phụ trợ dùng qua đường niêm mạc và phương pháp 

bào chế nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ trợ chứa chitosan liên kết ngang với aldehyt hoặc 

chitosan được mannosyl hóa. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào chế chế phẩm 
phụ trợ và phương pháp kết hợp hoặc liên kết chế phẩm phụ trợ với các kháng nguyên. 
Tổ hợp chế phẩm phụ trợ - kháng nguyên có thể được dùng trong các chế phẩm vacxin 
và các chế phẩm vacxin này có thể được sử dụng để chủng cho động vật chống lại 
nguồn kháng nguyên hoặc tăng cường đáp ứng miễn dịch ở đối tượng. 
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(11) 45752 
(21) 1-2015-02126 (51) 7 F16J  15/10, H05B  7/12 

(22) 18.12.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/FI2013/051179       18.12.2013 (87) WO2014/096543 26.06.2014 
(30) 20126339       20.12.2012 FI 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) OUTOTEC (FINLAND) OY  (FI) 

Rauhalanpuisto 9, FI-02230 Espoo, Finland 
(72) OLLILA, Janne (FI), KERANEN, Tapio (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị bịt kín 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị bịt kín (1) để bịt kín khe hở hình khuyên (21, 22, 23) liên 
quan đến các kết cấu của lò luyện kim (3) nhằm cách ly môi trường bên trong của lò với 
môi trường bên ngoài lò, để ngăn ngừa khí lọt vào trong và ra khỏi lò. Thiết bị bịt kín 

(1) bao gồm ống (5) bằng vải chịu lửa. ống (5) được nạp đầy vật liệu chịu lửa dạng hạt 
(6) và được bố trí để che khe hở hình khuyên. 
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(11) 45753 
(21) 1-2015-02148 (51) 7 C12G  3/02 

(22) 17.06.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2015 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Minh Thu (VN), Đặng Hồng ánh (VN) 
(54) Quy trình sản xuất rượu whisky từ ngô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất rượu Whisky từ ngô. Quy trình này bao gồm các 
bước: nghiền và nấu nguyên liệu; lên men; chưng cất; ngâm ủ với gỗ sồi và lọc trong, 
trong đó bước lên men được thực hiện nhờ chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae 
EC1118 (trong bộ sưu tập giống vi sinh của Viện Công nghiệp thực phẩm), bước chưng 
cất được thực hiện trong chân không hai lần để đảm bảo loại bỏ các tạp chất trong rượu 
đầu và rượu cuối, bước ngâm ủ gỗ sồi được thực hiệp trong thời gian ít nhất 1 năm. 
Rượu thành phẩm có hương vị và màu sắc đặc trưng của rượu Whisky. 
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(11) 45754 
(21) 1-2015-02207 (51) 7 A61K  9/10 

(22) 11.11.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/SG2013/000478    11.11.2013 (87) WO2014/077781 A1 22.05.2014 
(30) 201208483-6         19.11.2012     SG 
(71) AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH  (SG) 

1 Fusionopolis Way#20-10 Connexis, Singapore 138632, Singapore 
(72) NALLANI Madhavan (SG), DECAILLOT Fabien (SG), FU Zhikang (SG), SU 

Xingfang (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Hợp chất có tác dụng gây kích ứng đáp ứng miễn dịch để phát 

hiện kháng thể, được dùng trong vacxin và vận chuyển chất 
sinh miễn dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng gây kích ứng đáp ứng miễn dịch để phát hiện 
kháng thể, được dùng trong vacxin và vận chuyển chất sinh miễn dịch. 
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(11) 45755 
(21) 1-2015-02216 (51) 7 C12G  1/00,  1/02,  1/022 

(22) 19.06.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2015 
(75) 1. Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 

300A Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Thị Tửu  (VN) 
TK 35/5 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Công ty Luật TNHH S&B (S&B LAW CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất rượu vang khoai lang tím 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất rượu vang khoai lang tím bằng phương pháp lên 
men tự nhiên, trong đó khoai lang tím được hấp cách thủy cho chín trước khi xay 
nhuyễn nên vẫn giữ được những thành phần dinh dưỡng có trong củ khoai. Quy trình 
này bao gồm các bước: (a) xử lý làm sạch khoai lang tím, (b) hấp cách thủy, (c) xay 
nhuyễn khoai lang tím, (d) thủy phân khoai lang tím đã được xay nhuyễn, (e) lọc tách 
bã, (f) lên men chính, (g) lên men phụ và (h) lọc trong để thu sản phẩm rượu vang. 
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(11) 45756 
(21) 1-2015-02300 (51) 7 B65D  61/00,  57/00,  85/48, C03B  

40/00 
(22) 25.12.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2013/084557       25.12.2013 (87) WO2014/104049 03.07.2014 
(30) 2012-280606       25.12.2012   JP 

2013-115985       31.05.2013   JP 
(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-27, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 1086321 Japan 
(72) Yoshiya OKAZAKI (JP), Yoshihiro MATSUNO (JP), Shinichi KUBOTA (JP), 

Kazuishi MITANI (JP), Satoshi TANAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận đỡ kính và thiết bị di chuyển kính được lắp bộ phận 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận đỡ kính có khả năng ngăn ngừa sự bám dính của chất bẩn 

vào bề mặt kính, và thiết bị di chuyển kính đi kèm. Bộ phận đỡ kính này đỡ một phần 
của bề mặt tấm kính, và bao gồm bộ phận đệm (1) có ít nhất một bề mặt đỡ (11) để đỡ 
tấm kính, và bộ phận phủ (2) được bố trí để phủ bề mặt đỡ (11) và được làm bằng vải 
dệt thoi hoặc vải dệt kim. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến thiết bị di chuyển kính 
được lắp bộ phận đỡ kính này. 
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(11) 45757 
(21) 1-2015-02380 (51) 7 C05C  11/00, C05B  19/00 

(22) 07.12.2012 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/IB2012/057080       07.12.2012 (87) WO2014/087202 12.06.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2015 
(71) SRI LANKA INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY (PVT) LTD.  (LK) 

Nanotechnology and Science Park, Mahenwatta, Pitipana, Homagama, Sri Lanka 
(72) KOTTEGODA, Nilwala (LK), PRIYADHARSHANA, Gayan (LK), SANDARUWAN, 

Chanaka (LK), DAHANAYA, Damayanthi (LK), GUNASEKARA, Sunanda (LK), 
AMARATUNGA, A. J. Gehan (LK), KARUNARATNE, Veranja (LK) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp giải phóng chậm chất dinh dưỡng đa lượng tới 

chỗ thực vật, phương pháp sản xuất chế phẩm phân bón giải 
phóng chậm và chế phẩm phân bón 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải phóng chậm chất dinh dưỡng đa lượng tới chỗ 
thực vật, phương pháp sản xuất chế phẩm phân bón giải phóng chậm và chế phẩm phân 
bón mà trong đó chất dinh dưỡng đa lượng chứa nitơ được hấp phụ trên bề mặt của các 
hạt nano hydroxyapatit phosphat. Chế phẩm phân bón này giải phóng chất dinh dưỡng 
đa lượng chứa nitơ vào đất. 
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(11) 45758 
(21) 1-2015-02512 (51) 7 G01C  7/04 

(22) 09.07.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 2014-169065 22.08.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2015 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Masaaki YAMAMOTO (JP), Atsushi HIRAO (JP), Tomokazu MURAKAMI  (JP), 

Toshihiro KUJIRAI  (JP), Masaharu SAKIIE  (JP), Koichi SOGA  (JP), Akiko SATO  
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống đo điều kiện mặt đường và phương pháp đo điều kiện 

mặt đường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đo điều kiện mặt đường nhằm cải thiện độ chính xác của 

việc mô tả vị trí của phương tiện giao thông khi tính toán biên dạng mặt đường sử dụng 
dữ liệu gia tốc. Hệ thống đo điều kiện mặt đường này bao gồm thiết bị đo được cấu hình 
để thu được dữ liệu vị trí và dữ liệu gia tốc trong khi phương tiện giao thông đang đi và 
thiết bị đo điều kiện mặt đường được cấu hình để đo điều kiện mặt đường dựa vào dữ 
liệu vị trí và dữ liệu gia tốc. Việc đo điều kiện mặt đường tính toán chỉ số mặt đường thể 
hiện điều kiện mặt đường của đoạn đường mà phương tiện giao thông đã đi dọc theo, 
lưu trữ các chỉ số mặt đường trước khi đo mà từng là chỉ số mặt đường của đoạn đường 
được đo trước đó của nhiều làn đường, mỗi chỉ số mặt đường trước khi đo đang được lưu 
trữ gắn với mỗi làn đường, so sánh chỉ số mặt đường được tính bởi thiết bị tính toán và 
chỉ số mặt đường trước khi đo của đoạn tương ứng với đoạn có chỉ số mặt đường được 
tính và mô tả, như làn đường mà phương tiện giao thông đã đi dọc theo, làn đường tương 
ứng với chỉ số mặt đường trước khi đo tương tự với chỉ số mặt đường được tính. 
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(11) 45759 
(21) 1-2015-02539 (51) 7 B01D  11/02 

(22) 12.12.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2013/074559   12.12.2013 (87) WO2014/093573 19.06.2014 
(30) 61/736,211        12.12.2012 US 

13/840,546        15.03.2013 US 
(75) 1. BUESE, MARK, A.  (US) 

3705 N.W. 56th Place Gainesville, FL 32653, United States of America 
2. STROHSCHEIN, RUDY  (US) 
12109 Highway 441 Micanopy, FL 32667, United States of America 

(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) Bộ chiết liên tục và phương pháp chiết sử dụng bộ chiết liên 

tục này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chiết liên tục bao gồm các buồng chiết chứa nguyên liệu chiết 

được. Trong bộ chiết này không có sự gián đoạn của dòng chất lỏng tổng, cụ thể là 
buồng chiết đã tháo hết hoàn toàn phần chiết có thể được rút hết dung môi và thay thế 
bằng buồng chiết có chứa nguyên liệu chiết được mới. Phần chiết được tách liên tục ra 
khỏi dung môi trong buồng giãn nở, mà ở đó nó được lấy ra một cách liên tục hoặc định 
kỳ khỏi bộ chiết. Tất cả dung môi có thể được giữ lại trong bộ chiết. Một hoặc nhiều 
máy nén có thể được sử dụng để lưu thông chất lỏng qua các buồng chiết, buồng giãn 
nở, và bộ phận ngưng tụ, trong đó buồng giãn nở và bộ phận ngưng tụ có thể được kết 
hợp thành bộ phận trao đổi nhiệt. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình chiết sử dụng bộ chiết liên tục nêu trên. 
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(11) 45760 
(21) 1-2015-02545 (51) 7 B41M  5/50,  5/00, G06K  9/00 

(22) 08.01.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/KR2014/000179    08.01.2014 (87) WO2014/178520 06.11.2014 
(30) 10-2013-0047491         29.04.2013   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2015 
(71) TOOTECH CO., LTD.  (KR) 

(E&C Venture Dream Tower 6 Cha, Guro-dong) No. 309, 41, Digital-ro 31-gil, Guro-
gu, Seoul, 152-719, Republic of Korea 

(72) NAM, Eui-Jo (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nhãn in ảnh mã vạch và kí tự, và phương pháp tạo ảnh mã vạch 

và kí tự 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ảnh mã vạch và các kí tự để sử dụng ảnh mã vạch 

và các kí tự này cho các mục đích thông thường, cụ thể là đến phương pháp làm nhãn có 
màu định trước trong số các màu khác nhau và đồng thời không bị tẩy xoá do ma sát 
hoặc do hoá chất, v.v.. 
Sáng chế cũng đề cập đến nhãn in ảnh (1) để in ảnh mã vạch và các kí tự, nhãn in ảnh 
(1) này bao gồm: mã vạch làm hiện các ảnh màu được in, khi chùm laze (7) được chiếu 
vào bề mặt của mã vạch này; lớp tiêu tan (4) để tạo ảnh; tấm tiêu tan (2) bao gồm tấm 
trong suốt (3) được đặt trên lớp tiêu tan (4); và tấm màu tối (5) được gắn tại phần dưới 
của tấm tiêu tan (2), nhãn (1) này khác biệt ở chỗ bao gồm lớp mực màu (10) để làm 
hiện lên màu định trước trong số các màu khác nhau và được gắn ở phần trên của lớp 
tiêu tan (4). 
Do đó, theo sáng chế, lớp mực màu (10) với màu định trước trong số các màu khác nhau 
sẽ được làm hiện lên ở phần trên của tấm trong suốt (3). Theo cách này, có thể tạo ra 
nhãn (1) có màu theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc người bán hàng. Các yêu cầu về 
thiết kế nhãn khác nhau của người tiêu dùng hoặc người bán hàng cũng được thoả mãn. 
Nhãn có chất lượng cao cũng có thể được tạo ra. 
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(11) 45761 
(21) 1-2015-02564 (51) 7 C02F 3/00 

(22) 15.07.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2015 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Xuân Hiển (VN) 
(54) Quy trình xử lý nước rỉ rác tại các bãi chôn lấp rác tập trung 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xử lý nước rỉ rác bằng cách tích hợp các phương pháp xử lý 
hóa lý, sinh học tổ hợp và lọc sinh thái. Quy trình theo sáng chế bao gồm việc loại bỏ 
khí NH3, kết tủa kim loại nặng, thu hồi NH4

+, keo tụ, oxy hóa bậc cao, xử lý sinh sinh 
học bằng tổ hợp các bể sinh học và lọc sinh thái qua bãi lọc trồng cây kiến tạo. Quy 
trình xử lý nước rỉ rác mang lại hiệu quả xử lý tại các bãi chôn lấp tập trung. 
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4065 Commercial Ave., Northbrook, IL 60062, United States of America 
(72) LOW, Philip, S. (US), TURRINI, Francesco, Michelangelo (IT), KESELY, Kristina, 

Rose (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuốc dùng để điều trị bệnh liên quan đến chất ức chế kinaza 

tyrosin lách (Syk - spleen tyrosine kinase)   
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc dùng để điều trị bệnh liên quan tới chất ức chế tyrosin kinaza 

lách (Syk). Theo một phương án, sáng chế đề cập đến thuốc dùng để điều trị bệnh sốt rét 
chứa chất ức chế tyrosin kinaza lách này. 
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(11) 45763 
(21) 1-2015-02592 (51) 7 C03B  33/027 

(22) 16.07.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 201410367706.1 29.07.2014    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) BEIJING WORLDIA DIAMOND TOOLS CO., LTD.  (CN) 

Roon H-03,7-12 East 5F, 7 Building, No.1 Jiuxianqiao East Road, Chaoyang District, 
Beijing 100015, China 

(72) TANG, Wenlin  (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bánh xe vạch dấu chống bụi dễ tháo rời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh xe vạch dấu chống bụi dễ tháo rời, bao gồm ổ dao (1) và giá 
đỡ bánh xe vạch dấu (2), trong đó: ổ dao (1) bao gồm bệ đỡ khe định vị (11), ổ bích 
(12), vòng đệm (13) và ổ bi (14) theo thứ tự từ trên xuống dưới; giá đỡ bánh xe vạch dấu 
(2) bao gồm bánh xe vạch dấu (8), trục bánh xe (9) và cán (10), trong đó bánh xe vạch 
dấu (8) được nối với cán (10) qua trục bánh xe, và giá đỡ bánh xe vạch dấu (2) được bố 
trí trong khe định vị (15) của bệ đỡ khe định vị (11); mặt bên của bệ đỡ khe định vị (11) 
được bố trí phần chặn, phần chặn này bao gồm bộ kẹp ngang và bộ kẹp hướng trục. 
Bằng cách sử dụng giá đỡ bánh xe vạch dấu (2) mà có thể chỉ được lắp và tháo một cách 
nguyên vẹn, thời gian cần thiết để thay thế bánh xe vạch dấu (8) có thể giảm xuống rõ 
rệt, có thể tránh được việc ổ dao (1) bị kẹt do bụi trong quá trình cắt bằng cách sử dụng 
nắp ngăn bụi (6) được chèn vào; hơn nữa, bằng cách sử dụng thiết kế kẹp ngang và chặn 
theo hướng trục, có thể cải thiện rõ rệt độ ổn định của việc lắp ghép giá đỡ bánh xe vạch 
dấu (2) trong ổ dao (1), và độ tin cậy khi hoạt động của bánh xe vạch dấu (8) có thể 
được tối ưu. 
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(71) 1. MERIAL INC.  (US) 

3239 Satellite Blvd., Bldg. 500, Duluth, Georgia 30096, United States of America 
2. ASIA-PACIFIC SPECIAL NUTRIENTS SDN. BHD.  (MY) 
Lot 18B, Jalan 241, Section 51A, Petaling Jaya, Selangor, 46100, Malaysia 

(72) AUDONNET, Jean-christophe (FR), JAGANATHAN, Seetha (MY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp đặc tả chủng virut gây bệnh Newcastle (NDV) 

bằng cách phân tích nhiệt độ biến tính độ phân giải cao, kit, 
polynucleotit và đoạn mồi được phân lập dùng cho phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đặc tả và phân biệt chủng virut gây bệnh Newcastle 
(NDV), và phát hiện chủng mới bằng cách sử dụng công nghệ phân tích nhiệt độ biến 
tính độ phân giải cao. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các đoạn mồi, kit và 
polynucleotit dùng cho phương pháp này. 
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2. ABGENOMICS INTERNATIONAL INC.  (US) 
3500 South DuPont Highway, County of Kent, City of Dover, Delaware 19901, United 
States of America 

(72) LIN, Rong-hwa (US), LIN, Shih-yao (TW), HSIEH, Yu-chi (TW), HUANG, Chiu-chen 
(TW) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất liên kết ưa nước tự phân hủy và thể tiếp hợp của chất 

liên kết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có gốc liên kết ưa nước tự phân hủy, liên kết này có 

thể phân cắt được trong các điều kiện thích hợp và kết hợp nhóm ưa nước để có được độ 
tan của hợp chất tốt hơn. Các hợp chất theo sáng chế bao gồm phần nhóm chức có tác 
dụng làm dược chất có khả năng hướng đích vào quần thể tế bào được chọn lọc, và phần 
gốc liên kết chứa gốc axyl, nhóm đệm tùy ý để tạo ra khoảng cách giữa phần gốc chức 
có tác dụng làm dược chất và phần gốc chức hướng đích, gốc liên kết peptit mà có thể 
phân cắt được trong các điều kiện thích hợp, gốc liên kết ưa nước tự hủy, và tùy ý nhóm 
đệm tự hủy thứ hai có thể phân cắt được hoặc gốc liên kết đóng vòng tự loại bỏ. 
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(72) BARTOSIK, Oliver (AT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Giao diện đặt cược 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giao diện đặt cược được bố trí trong thiết bị chơi trò chơi để áp 
dụng đặt cược khi chơi trò chơi. Giao diện đặt cược bao gồm màn hình hiển thị để hiển 
thị ít nhất một phần của trò chơi và nút trượt có thể thay đổi vị trí dọc theo thanh trượt 
có hướng kéo dài từ phần dưới của màn hình hiển thị đến phần trên của màn hình hiển 
thị. Mức cược được áp dụng khi chơi trò chơi phụ thuộc vào vị trí của nút trượt dọc theo 
thanh trượt, do đó sự chỉ dẫn đặt cược trực quan được đưa ra cho người chơi, và vì vậy 
cho phép người chơi phối hợp tốt hơn khi đặt cược. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hợp chất lactam được ngưng tụ với aryl và heteroaryl, dược 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung sau: 
 

 
 

trong đó R1, R2, u, V, L, M, R5, m, X, Y và z có ý nghĩa như được xác định trong bản 
mô tả, và muối dược dụng của hợp chất này; dược phẩm chứa hợp chất này và muối của 
nó. Hợp chất theo sáng chế có tác dụng điều trị tình trạng phát triển không bình thường 
của tế bào, bao gồm bệnh ung thư. 
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(72) BRISTOW, James Timothy (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp cải thiện sự sinh trưởng của cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện sự sinh trưởng của cây trồng, phương pháp 
này bao gồm bước sử dụng tại chỗ hợp chất có công thức (I) với lượng có tác dụng cải 
thiện sự sinh trưởng của cây trồng. Phương pháp theo sáng chế thích hợp để cải thiện sự 
sinh trưởng của cây mía, cây lúa, cây đậu tương, cây cải dầu và cây khoai tây. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan 
(72) Migiwa SUDA (JP), Jiro OKUMA (JP), Yoshitsugu HIROSE (JP), Asuka 

YAMAGUCHI (JP), Yasuhiro KONDO (JP), Tomohiko KATO (JP), Daisuke 
SHIBATA (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xylanaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym này, vectơ 

biểu hiện enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, phương pháp 
sản xuất enzym này, hỗn hợp glycosit hyđrolaza chứa enzym 
này, và phương pháp sản xuất sản phẩm phân giải 
lignoxenluloza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xylanaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hoá enzym này, vectơ biểu 
hiện enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, phương pháp sản xuất enzym này và hỗn 
hợp glycosit hydrolaza chứa enzym này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất sản phẩm phân giải lignoxenluloza bằng enzym này. 
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(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) KASTNER, Thorsten  (DE), HERRE, Juergen (DE), RIDDERBUSCH, Falko (DE), 
CORNELIA FALCH, Cornelia (AT) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị, phương pháp và hệ thống mã hóa và giải mã đối tượng 

âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp mã hóa và giải mã đối tượng âm 

thanh sử dụng đối tượng ẩn cho thao tác trộn tín hiệu. Thiết bị giải mã tín hiệu đã mã 
hóa theo sáng chế bao gồm giao diện (210) để nhận một hoặc nhiều tín hiệu trộn giảm 
đã được xử lý, bộ tạo cảnh âm thanh (220) để tạo cảnh âm thanh. Thiết bị mã hóa đối 
tượng âm thanh theo sáng chế bao gồm bộ trộn giảm (110) để trộn giảm một hoặc nhiều 
đối tượng âm thanh để thu được một hoặc nhiều tín hiệu trộn giảm chưa được xử lý; 
môđun xử lý (120) để xử lý một hoặc nhiều tín hiệu trộn giảm chưa được xử lý để thu 
được một hoặc nhiều tín hiệu trộn giảm đã xử lý; bộ tính toán tín hiệu (130) để tính toán 
một hoặc nhiều tín hiệu bổ sung; bộ tạo thông tin đối tượng (140) để tạo ra thông tin đối 
tượng âm thanh; giao diện đầu ra (150) để xuất ra tín hiệu đã mã hóa, tín hiệu đã mã hoá 
bao gồm thông tin đối tượng âm thanh tham số cho một hoặc nhiều đối tượng âm thanh 
và thông tin tham số bổ sung cho một hoặc nhiều tín hiệu bổ sung. 
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SUDA (JP), Jiro OKUMA (JP), Tomohiko KATO (JP), Daisuke SHIBATA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Enzym beta-xylosiđaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa 

enzym này, vectơ biểu hiện enzym này, thể biến nạp chứa 
vectơ này, phương pháp sản xuất enzym này, hỗn hợp glycosit 
hyđrolaza chứa enzym này, và phương pháp sản xuất sản 
phẩm phân giải lignoxenluloza 

   (57)     Sáng chế đề xuất enzym -xylosiđaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym này, 
vectơ biểu hiện enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, phương pháp sản xuất enzym 
này, hỗn hợp glycosit hyđrolaza chứa enzym này, và phương pháp sản xuất sản phẩm 
phân giải lignoxenluloza bằng cách sử dụng enzym này.  
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(11) 45772 
(21) 1-2015-02768 (51) 7 A61K  39/02,  39/00 

(22) 31.01.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/014193   31.01.2014 (87) WO2014/121096 07.08.2014 
(30) 61/759,821        01.02.2013   US 

61/773,468        06.03.2013   US 
(71) AUBURN UNIVERSITY  (US) 

Office Of Technology Transfer, 570 Devall Drive, Suite 102, Auburn, AL 36832, 
United States of America 

(72) OLIVARES-FUSTER, Oscar (ES), ARIAS, Covadonga, R. (ES) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chủng vi khuẩn Flavobacterium sống được làm giảm độc lực, 

chế phẩm và phương pháp sản xuất chế phẩm chứa chủng vi 
khuẩn này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn Flavobacterium. spp sống được làm giảm độc lực 
kích thích đáp ứng miễn dịch ở động vật, cụ thể là cá. Sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm miễn dịch chứa chủng vi khuẩn này. Sáng chế cũng đề cập đến chất đệm ổn định, 
cho phép chế phẩm miễn dịch được duy trì bảo quản ổn định ở nhiệt độ thường trong 
thời gian kéo dài. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2013 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan 
(72) UENO Takahito (JP), MIYABE Shigeo (JP), MORIOKA Masanari (JP), HISANO 

Masato (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp xử lý để sử dụng với cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh 
điện, cụm chính bao gồm trục dẫn động, được dẫn động bởi động cơ, có phần tác dụng 
lực quay, trong đó hộp xử lý tháo được ra khỏi cụm chính theo hướng gần như vuông 
góc với hướng dọc trục của trục dẫn động, hộp xử lý này bao gồm trống cảm quang 
chụp ảnh điện có lớp cảm quang ở bề mặt theo chu vi của nó, trống cảm quang chụp ảnh 
điện này quay được quanh đường trục của nó; ii) phương tiện xử lý tác động được lên 
trống cảm quang chụp ảnh điện; iii) chi tiết khớp nối gài khớp được với phần tác dụng 
lực quay để tiếp nhận lực quay để làm quay trống cảm quang chụp ảnh điện, chi tiết 
khớp nối này có khả năng chiếm được vị trí góc truyền lực quay để truyền lực quay để 
làm quay trống cảm quang chụp ảnh điện đến trống cảm quang chụp ảnh điện và vị trí 
góc nhả khớp trong đó chi tiết khớp nối được nghiêng ra xa khỏi đường trục của trống 
cảm quang chụp ảnh điện từ vị trí góc truyền lực quay, trong đó khi hộp xử lý được tháo 
ra khỏi cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện theo hướng gần như vuông góc với 
đường trục của trống cảm quang chụp ảnh điện, chi tiết khớp nối dịch chuyển từ vị trí 
góc truyền lực quay đến vị trí góc nhả khớp. 
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Masato (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phần truyền lực quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần truyền lực quay dùng cho trống cảm quang chụp ảnh điện 
dùng cho cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện, trong đó cụm chính của thiết bị 
tạo ảnh chụp ảnh điện bao gồm trục dẫn động, được dẫn động bởi động cơ, có phần tác 
dụng lực quay, và trong đó trống cảm quang chụp ánh điện tháo được ra khỏi cụm chính 
của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện theo hướng gần như vuông góc với hướng dọc trục 
của trục dẫn động, phần truyền lực quay này bao gồm chi tiết khớp nối gài khớp được 
với phần tác dụng lực quay để tiếp nhận lực quay để làm quay trống cảm quang chụp 
ảnh diện ở tình trạng trong đó trống cảm quang chụp ảnh điện được lắp vào cụm chính 
của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện, trong đó chi tiết khớp nối có khả năng chiếm được vị 
trí góc truyền lực quay để truyền lực quay để làm quay trống cảm quang chụp ảnh điện 
đến trống cảm quang chụp ảnh điện và vị trí góc nhả khớp trong đó chi tiết khớp nối 
được nghiêng ra xa khỏi đường trục của trống cảm quang chụp ảnh điện từ vị trí góc 
truyền lực quay, trong đó khi hộp xử lý được tháo ra khỏi cụm chính của thiết bị tạo ảnh 
chụp ảnh điện theo hướng gần như vuông góc với đường trục của trống cam quang chụp 
ảnh điện, thì chi tiết khớp nối dịch chuyển từ vị trí góc truyền lực quay đến vị trí góc 
nhả khớp. 
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(IN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Cơ cấu truyền động dùng cho các con lăn kéo dài của máy xe 

sợi vòng 
  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu truyền động dùng cho các con lăn kéo dài của máy xe sợi vòng. 

Theo một phương án, cơ cấu này bao gồm khu vực kéo dài có ít nhất bốn mô dun kéo 
dài được bố trí giữa ụ trước và ụ sau của máy xe sợi, các mô dun kéo dài này bao gồm 
mô đun thứ nhất (A), mô đun thứ hai (B), mô đun thứ ba (C) và mô đun thứ tư (D). Các 

mô đun kéo dài (A, B, c và D) này tách biệt với nhau, hơn nữa các mô đun này bao gồm 
nhiều con lăn kéo dài được dẫn động bởi một hoặc nhiều động cơ để loại bỏ việc sử 
dụng một số lượng lớn bánh răng dùng cho các hệ số kéo dài khác nhau và để đạt được 
sự phân bố lực xoắn đồng đều trên toàn bộ máy xe sợi. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm thay đổi năng lượng nổ của thuốc nổ trong 

một hố nổ, hệ thống và phương pháp truyền thuốc nổ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm thay đổi năng lượng nổ của thuốc nổ trong một 

hố nổ, hệ thống và phương pháp truyền thuốc nổ. Hệ thống truyền thuốc nổ theo sáng 
chế bao gồm: bể chứa thứ nhất được tạo ra để chứa chất tạo khí thứ nhất; bể chứa thứ hai 
được tạo ra để chứa chất tạo khí thứ hai; bể chứa thứ ba được tạo ra để chứa chất nền 
nhũ tương; thiết bị đồng nhất để trộn chất nền nhũ tương và chất tạo khí thứ nhất thành 
sản phẩm đồng nhất, thiết bị đồng nhất này kết nối được với bể chứa thứ nhất và bể chứa 
thứ ba; đường ống vận chuyển kết nối được với thiết bị đồng nhất, trong đó đường ống 
vận chuyển được tạo ra có thể đưa vào được hố nổ và bể chứa thứ hai kết nối được với 
đường ống vận chuyển ở đầu ra của đường ống; và một máy trộn được đặt tại đầu ra của 
đường ống vận chuyển, trong đó máy trộn được tạo ra để trộn sản phẩm đồng nhất với, ít 
nhất là, chất tạo khí thứ hai để tạo sản phẩm thoát khí. 
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SHIBATA (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Enđoglucanaza siêu chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym 

này, vectơ biểu hiện enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, 
phương pháp sản xuất enzym này, hỗn hợp glycosit hyđrolaza 
chứa enzym này, và phương pháp sản xuất sản phẩm phân giải 
lignoxenluloza 

  (57)     sáng chế đề xuất enđoglueanaza siêu chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym này, vectơ 
biểu hiện enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, phương pháp sản xuất enzym này, 
hỗn hợp glycosit hyđrolaza chứa enzym này, và phương pháp sản xuất sản phẩm phân 
giải lignoxenluloza bằng enzym này.  
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100 Potrero Avenue, San Francisco, California 94103-4813, United States of America 
(72) RIEDMILLER, Jeffrey (US), WARD, Michael (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Khối xử lý âm thanh và phương pháp giải mã dòng bit âm 

thanh được mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra dòng bit âm thanh được mã hóa, bao 

gồm siêu dữ liệu cấu trúc dòng phụ (SSM) và/hoặc siêu dữ liệu thông tin chương trình 
(PIM) và dữ liệu âm thanh trong dòng bit. Các khía cạnh khác của sáng chế đề xuất thiết 
bị và phương pháp giải mã dòng bit nêu trên, và khối xử lý âm thanh (ví dụ, bộ mã hóa, 
bộ giải mã, hoặc bộ xử lý sau) được cấu hình (ví dụ, được lập trình) để thực hiện bất kỳ 
phương án nào của phương pháp hoặc bao gồm bộ nhớ đệm mà lưu trữ ít nhất một 
khung của dòng bit âm thanh được tạo ra theo bất kỳ một phương án nào của phương 
pháp này. 
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(71) AGRICULTURAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE  (TW) 

No. 1, Ln. 51 Dahu Road, Xiangshan Dist., Hsinchu City, Taiwan 300 
(72) Jiunn-Horng, LIN (TW), Jyh-Perng Wang (TW), Ming-Wei Hsieh (TW), Zeng-Weng 

Chen (TW), Chien-Yu Fang (TW), Hsueh-Tao Liu (TW), Ping-Cheng Yang (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm và vectơ biểu hiện dùng để ngăn ngừa sự nhiễm 

Mycoplasma spp. 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm và vectơ biểu hiện dùng để ngăn ngừa sự nhiễm 

Mycoplasma spp.. Chế phẩm này được chứng minh bằng thực nghiệm có khả năng gây 

ra phản ứng miễn dịch để tránh cho lợn khỏi bị nhiễm Mycoplasma spp.. 
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(72) Hiromichi KANZAKI  (JP), Gunji ISHIHARA (JP), Taketoshi ITO  (JP), Takashi 

YAMAGUCHI (JP), Oki NAGASHIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ chỉ báo vị trí và phương pháp sản xuất bộ chỉ báo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chỉ báo vị trí gồm có: khung; đế được bố trí bên trong khung; 
cuộn dây (15); các tụ điện (21) được bố trí trên đế; các phần liên kết được bố trí trên đế 
sao cho mỗi phần liên kết ít nhất nối một phần một trong số các tụ điện song song tương 
ứng với cuộn dây và các cặp mẫu phẳng. Mỗi cặp các mẫu phẳng gồm có mẫu phẳng thứ 
nhất và mẫu phẳng thứ hai. Mỗi một trong số các phần liên kết có đầu thứ nhất được nối 
với đầu thứ nhất của cuộn dây và đầu thứ hai được nối với đầu thứ hai của cuộn dây và 
được nối với một trong số các tụ điện. Các cặp mẫu phẳng được bố trí sao cho mỗi một 
trong số các phần liên kết ít nhất một phần được đặt giữa mẫu phẳng thứ nhất và mẫu 
phẳng thứ hai của một trong số các cặp mẫu phẳng. 
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(54) Nhà lắp ghép có chi tiết liên kết dùng để liên kết các dầm và 

tường chế tạo trước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhà lắp ghép có chi tiết liên kết dùng để liên kết các dầm và tường 

chế tạo trước bao gồm các tấm sàn, tấm tường và mái nhà được chế tạo sẵn sau đó vận 
chuyển đến công trường xây dựng. Kết cấu của ngôi nhà này bao gồm dầm và tường có 
chi tiết liên kết. Các dầm và tường có thể được lắp ráp bằng cách hàn hoặc bắt ốc. Tấm 
tường có thể có các đoạn rỗng để giảm trọng lượng cho ngôi nhà. 
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(72) LARNICOL Maiwenn Tifenn Soazig (FR), BORDIGNON Michel Roger Louis  (FR), 

VANDEN EYNDE Xavier Marc Jacques Edmond Robert  (BE), PARINHA Ana lsabel  
(PT), GERKENS Pascal  (BE), NOVILLE Jean-Francois  (BE), SMAL Julien 
Chrisopher Michel  (BE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xử lý nhiệt tấm hợp kim sắt và thiết bị thực hiện quy 

trình này 
  (57)     sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nhiệt tấm hợp kim sắt (1) bao gồm bước xử lý nhiệt 

tấm (1) nêu trên trong khi chuyển dịch, bằng cách nhúng nó vào ít nhất một bể oxit 
nóng chảy (4, 16), khác biệt ở chỗ: - bể oxit nóng chảy (4, 16) có độ nhớt thấp hơn 3.10-1 
pa.s, bề mặt của bể (4, 16) tiếp xúc với môi trường không khí không có tính oxy hoá, 
các oxit nóng chảy là trơ đối với sắt, độ chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ của tấm hợp 
kim sắt (1) khi đưa vào bể (4, 16) và nhiệt độ của bể (4, 16) nằm trong khoảng từ 25oC 
và 900oC; - và cặn oxit còn lại trên bề mặt của tấm hợp kim sắt (1) khi đi ra khỏi bể (4, 
16) được loại bỏ. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị để thực hiện quy trình này.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
79 

(11) 45783 
(21) 1-2015-02857 (51) 7 C23C  2/00, C21D  1/46,  9/46, C23C  

2/02,  2/06 
(22) 06.02.2013 (43) 25.02.2016 
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(71) ARCELORMITTAL  (LU) 

24-26, Boulevard d'Avranches, Luxembourg, L-1160 Luxembourg    
(72) LARNICOL Maiweun Tifeun Soazig (FR), BORDIGNON Michel Roger Louis (FR), 

VANDEN EYNDE Xavier Marc Jacques Edmond Robert (BE), FARINHA Ana Isabel  
(PT), GERKENS Pascal  (BE), NOVILLE Jean-Francois (BE), SMAL Julien 
Chrisopher Michel (BE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý tấm hợp kim sắt và hệ thống xử lý tấm hợp 

kim sắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý tấm hợp kim sắt đang chuyển dịch chứa ít nhất 

một nguyên tố dễ bị oxy hóa, bao gồm bước nhúng tấm này trong bể oxit nóng chảy, 
trong đó: 
- bể oxit nóng chảy này có độ nhớt nằm trong khoảng từ 0,3.10-3 Pa.s đến 3.10-1 Pa.s, bề 
mặt của bể này tiếp xúc với môi trường không có tính oxy hoá, và các oxit nóng chảy 
nêu trên là trơ đối với sắt; 
- thời gian lưu của tấm đang chuyển dịch trong bể ít nhất là 1 giây; 
- cặn oxit còn lại trên bề mặt của tấm khi đi ra khỏi bể được loại bỏ. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống xử lý tấm hợp kim sắt (1) để thực hiện 
phương pháp nêu trên, bao gồm: 
- bể oxit nóng chảy (6) có độ nhớt nằm trong khoảng từ 0,3.10-3 đến 3.10-1 Pa.s, bề mặt 
của bể (6) nêu trên tiếp xúc với môi trường không có tính oxy hoá, các oxit nóng chảy 
nêu trên là trơ đối với sắt, và 
- phương tiện để loại cặn oxit nóng chảy còn lại trên bề mặt của tấm hợp kim sắt (1) nêu 
trên khi đi ra khỏi bể oxit nóng chảy (6) nêu trên. 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Yoshihiro NOMURA (JP), Toshiki OGAWA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị dò độ mở của van tiết lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dò độ mở của van tiết lưu nhờ ngăn van này tự tăng kích 
thước trong khi đạt được sức cản vận hành thích hợp cần được truyền tới tay ga. 
Thiết bị dò độ mở của van tiết lưu gồm rôto (20) có thể quay cùng với vận hành của tay 
ga (50) và vỏ (10) cố định với tay lái (5), trong đó rôto (20) được giữ tiếp xúc với vỏ 
(10) qua các bề mặt trượt (11a và 20a) và có thể quay trượt được so với chúng, các bề 
mặt trượt (11a và 20a) có dạng côn nghiêng với đường trục (O) của tay lái (5), và thiết 
bị dò độ mở của van tiết lưu bao gồm bộ phận ép (30) để ép rôto (20) về phía vỏ (10). 
Nam châm (3) được gắn cố định với rôto (20), và bộ cảm biến độ mở van tiết lưu (2) để 
dò sự dịch chuyển của nam châm (3) gắn cố định với vỏ (10). Bộ phận ép (30) bao gồm 
lò xo hồi phục để truyền lực đẩy hồi phục cho dịch chuyển góc của rôto (20). 
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(72) Masafumi KOMAI (JP), Masahiko YAMADA (JP), Tsuneji KAMEDA  (JP), Yuko 

KAWAJIRI  (JP), Seiji FUJIWARA (JP), Hisao WATANABE  (JP), Hiroyuki 
YAMAUCHI  (JP), Yasuo TAKAGI (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp sản xuất hyđro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất hydro để thực hiện hoạt động sản xuất hydro 
hiệu quả cao ngay cả khi sử dụng nguồn điện năng biến thiên theo thời gian. Hệ thống 
sản xuất hydro này bao gồm tụ điện (12) để tiếp nhận điện năng từ nguồn cấp có thể tái 
tạo được (11) và tích trữ điện năng này, khối tạo điện áp xung (13) để tạo ra xung điện 
áp có biên độ định trước và chu kì định trước nhờ sử dụng điện năng được tích trữ trong 
tụ điện (12), và bình điện phân (14) để cấp điện áp xung được tạo ra. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất hydro bằng cách điện phân hơi 
nước ở nhiệt độ cao trong bình điện phân. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
82 

(11) 45786 
(21) 1-2015-02890 (51) 7 D06F 33/02 

(22) 07.08.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 2014-161335 07.08.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bảng điều khiển và máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bảng điều khiển (4, 51) được lắp trên phần bề mặt bên ngoài của 
thân (1) của thiết bị điện và được gắn với phần bảng chính (5, 52), có phần hiển thị (25 
tới 28) và phần hoạt động (9 tới 24) và nguồn sáng (37), nguồn sáng (37) được lắp trên 
phần bề mặt dưới của phần bảng chính (5, 52) và được cấu tạo để hiển thị bằng cách 
chiếu phần hiển thị (25 tới 28) và/hoặc phần hoạt động (9 tới 24) khi được chiếu sáng. 
Phần bảng chính (5, 52) được gắn với bảng trang trí (41, 53) đặt trên bề mặt của nó và 
bộ phận hỗ trợ (42, 54) được tạo ra từ vật liệu không truyền ánh sáng được cấu tạo để 
giữ bảng trang trí (41, 53), bộ phận hỗ trợ (42, 54) được gắn với phần lắp ghép (42a) 
được cấu tạo để gắn bảng trang trí (41, 53) vào thân (1) của thiết bị điện. Bảng trang trí 
(41, 53) bao gồm bộ phận trong suốt (45, 46), bộ phận trong suốt (45, 46) được gắn với 
lớp chặn ánh sáng (47, 57) ít nhất trên phần bề mặt bên dưới của nó, lớp chặn ánh sáng 
(47, 57) được gắn với phần truyền ánh sáng nhằm mục đích hiển thị (47a) trong đó lớp 
chặn ánh sáng (47, 57) bị loại bỏ trong trạng thái không màu. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
83 

(11) 45787 
(21) 1-2015-02907 (51) 7 G06F  1/1333, G02F  1/13357 

(22) 28.01.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/013338    28.01.2014 (87) WO2014/123724 14.08.2014 
(30) 61/762,681         08.02.2013     US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) BENOIT, Gilles J. (US), WHEATLEY, John A. (US), THIELEN, James A (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu quang học và phương pháp để đạt được gam màu đích 

cho màn hình quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu quang học bao gồm nguồn ánh sáng xanh dương, panen 

màn hình tinh thể lỏng, và phần tử màng chấm lượng tử được định vị quang học giữa 
nguồn ánh sáng xanh dương và panen màn hình tinh thể lỏng này. Theo một số phương 
án, nguồn ánh sáng xanh dương có thể phát ra ánh sáng xanh dương có bước sóng nằm 
trong khoảng từ 440 đến 460 nm và FWHM nhỏ hơn 25 nm. Ngoài ra, theo một số 
phương án, phần tử màng chấm lượng tử bao gồm các chấm lượng tử phát ra bước sóng 
đỏ đỉnh nằm trong khoảng từ 600 đến 640 nm, FWHM nhỏ hơn 50 nm, bước sóng xanh 
lá đỉnh nằm trong khoảng từ 515 đến 555 nm, và FWHM nhỏ hơn 40 nm. Phần tử màng 
chấm lượng tử có thể được định vị quang học giữa nguồn ánh sáng xanh dương và panen 
LCD. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nguyên liệu sinh khối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý nguyên liệu sinh khối. Ví dụ, các 
phương pháp và thiết bị được bộc lộ mà có thể được dùng đế xử lý các nguyên liệu, như 
nguyên liệu xenluloza và/hoặc nguyên liệu lignoxenluloza, trong hai hoặc nhiều khung 
vòm có thể chia sẻ vách chung. 
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(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem Street, Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), RODITI, Solomon I.  
(US), CAHILL, John, M. (US), LAVIGNE, Randy (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tách chất rắn ra khỏi dịch lỏng của huyền phù 

đặc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách chất rắn ra khỏi dịch lỏng của huyền phù đặc. Ví 

dụ, các phương pháp được mô tả mà hữu dụng để tách chất rắn ra khỏi dịch lỏng của các 
huyền phù đặc nguyên liệu sinh khối đã đường hóa. 
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(22) 13.05.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2013/063260          13.05.2013 (87) WO2014/184838 20.11.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2015 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 4718571, Japan 
(72) KOGA, Mitsue (JP), NISHIYAMA, Tomohiko (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất vòng kim loại liền và thiết bị loại bỏ 

nhựa của vòng kim loại liền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vòng kim loại liền để sản xuất vòng kim loại 

liền (110) bằng cách thực hiện bước đánh bóng ống lót (pr5) để đánh bóng vòng kim 
loại liền (110) nhờ sử dụng ống lót vật liệu keo, bước cán (pr7) để cán vòng kim loại 
liền (110) đã làm sạch, và bước thấm nitơ để thấm nitơ cho vòng kim loại liền (110) đã 
cán, trong đó sau bước đánh bóng ống lót (pr5) và trước bước cán (pr7), thực hiện bước 
loại bỏ keo (pr6) để loại bỏ keo bám vào vòng kim loại (110). 
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(30) 1108046.2        13.05.2011 GB 

1108044.7        13.05.2011 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2015 
(71) MAS RESEARCH AND INNOVATION (PVT) LTD.  (LK) 

10th Floor, Aitken Spence Tower II, 315 Vauxhall Street, 02 Colombo, Sri Lanka 
(72) Gaya Keerthi LIYANAGE (LK), Ranil Kirthi VITARANA  (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp điều chế hợp phần bọt, hợp phần bọt dùng cho vật 

dụng bọt dạng lớp sợi và phương pháp sản xuất vật dụng bọt 
dạng lớp sợi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp tạo bọt chứa polyol, isoxyanat, chất xúc tác thứ nhất có 
khả năng tăng tốc phản ứng giữa polyol và isoxyanat và chất xúc tác thứ hai có khả năng 
bắt đầu phản ứng giữa polyol và isoxyanat ở tốc độ chậm hơn so với chất xúc tác thứ 
nhất. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra hỗn hợp tạo bọt này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2015 
(71) MAS RESEARCH AND INNOVATION (PVT) LTD.  (LK) 

10th Floor, Aitken Spence Tower II, 315 Vauxhall Street, Colombo 02, Sri Lanka 
(72) Gaya Keerthi LIYANAGE (LK), Ranil Kirthi VITARANA  (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng bọt dạng lớp sợi và vật dụng 

được sản xuất bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng bọt dạng lớp sợi bao gồm các bước: 

nạp hỗn hợp bọt chứa ít nhất một polyol, ít nhất một isoxyanat và ít nhất một chất xúc 
tác vào bộ khuôn; thu bọt đã được tạo ra từ hỗn hợp bọt từ bộ khuôn sau khoảng thời 
gian định trước thứ nhất; cho lớp sợi tiếp xúc với ít nhất một bề mặt của bọt; và tùy ý 
hóa rắn bọt trong khoảng thời gian định trước thứ hai, trong đó ở bước thu bọt, bọt sẽ 
không bị xẹp. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật dụng được sản xuất bằng phương pháp này. 
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(72) Daiki TAKEHANA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Hệ thống khoá và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để 

hai bên 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống khoá đem lại sự hoạt động nhẹ nhàng của cơ cấu khoá với 

chìa khoá đa năng và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Hệ thống khoá 
(30) bao gồm cơ cấu khoá (40) và chìa khoá đa năng (100). Cơ cấu khoá (40) bao gồm 
các vỏ (42 và 53), khoá trụ (50) và cơ cấu cửa chặn (6). Chìa khoá đa năng (100) bao 
gồm chìa khoá trụ (102) và chìa khoá từ (110). Chìa khoá trụ (102) có thể được gài vào 

trong hốc khoá thứ hai (74) của rôto (70). ở trạng thái mà trong đó chìa khoá trụ (102) 
đã được gài vào trong hốc khoá thứ hai (74) của rôto (70), chìa khoá từ (110) có thể 
chuyển đổi vị trí của nam châm thứ nhất (M1) của khoá cửa chặn (80) từ vị trí hạn chế 

(Q1) tới vị trí cho phép (Q2). ở trạng thái mà trong đó chìa khoá trụ (102) đã được gài 
vào trong hốc khoá thứ hai (74) của rôto (70), cửa chặn thứ nhất (60) được di chuyển từ 
vị trí đóng (S1) mà tại đó hốc khoá thứ nhất (52) được chặn sang vị trí mở (S2) mà tại đó 
hốc khoá thứ nhất (52) mở ra, bằng cách xoay rôto (70) từ trạng thái thứ nhất (P1) sang 
trạng thái thứ hai (P2). 
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(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem Street, Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), PARADIS, Robert 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối 

  (57)     sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối. Ví dụ, các phương pháp 
để vận chuyển và/hoặc làm nguội sinh khối được xử lý được bộc lộ.  
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(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) FUCHS, Guillaume  (FR), GRILL, Bernhard (DE), LUTZKY, Manfred  (DE), 
MULTRUS, Markus  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý tín hiệu được mã hóa và bộ mã 

hóa và phương pháp tạo ra tín hiệu được mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp xử lý tín hiệu được mã hóa. Trong đó thiết bị 

xử lý tín hiệu được mã hóa, tín hiệu được mã hóa bao gồm tín hiệu âm thanh được mã 
hóa chứa thông tin về độ trễ độ cao âm thanh, độ khuếch đại độ cao âm thanh, và tham 
số điều khiển bộ lọc sau âm trầm (101), bao gồm: bộ giải mã tín hiệu âm thanh (110) để 
giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa bằng cách sử dụng thông tin về độ trễ độ cao âm 
thanh hoặc độ khuếch đại độ cao âm thanh để thu được tín hiệu âm thanh được giải mã 
(103); bộ lọc sau âm trầm điều khiển được (112) để lọc tín hiệu âm thanh được giải mã 
(103) để thu được tín hiệu đã xử lý (113), trong đó bộ lọc sau âm trầm điều khiển được 
(112) có đặc tính bộ lọc sau âm trầm biến thiên điều khiển được bằng tham số điều 
khiển bộ lọc sau âm trầm (101); và bộ điều khiển (114) để thiết lập đặc tính bộ lọc sau 
âm trầm biến thiên phù hợp với tham số điều khiển bộ lọc sau âm trầm (101) được chứa 
trong tín hiệu được mã hóa (102). Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất bộ mã hóa và phương 
pháp tạo ra tín hiệu được mã hóa. 
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(72) ZHU Shucheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống lọc bụi trong hỗn hợp khí gồm khí dầu, hơi nước và 

cacbua dễ kết tủa ở nhiệt độ cao 
  (57)     Sáng chế đề cập hệ thống lọc bụi trong hỗn hợp khí gồm khí dầu, hơi nước và cacbua dễ 

kết tủa ở nhiệt độ cao bao gồm một buồng tách biệt khép kín (3) nối với ống nạp (2) và 
ống xả (1). Bên trong buồng tách biệt khép kín bao gồm một cơ cấu lọc (4), mặt ngoài 
cơ cấu lọc (4) nối với ống nạp (2), mặt trong nối với ống xả (1), và hệ thống lọc bụi bao 
gồm cơ cấu tái tạo bộ lọc (5). Cơ cấu tái tạo bộ lọc (5) theo sáng chế được đặt trong 
buồng tách biệt khép kín (3) nối với ống nạp (2) và ống xả (1), giúp phục hồi khả năng 
lọc đã bị giảm đáng kể do sự bám dính của hắc ín và tro vào bề mặt và các lỗ lọc. Quá 
trình tái tạo nhiều lần giúp làm giảm trực tiếp chi phí và nâng cao đáng kể tuổi thọ bộ 
lọc. 
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2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-cho, Ome-shi, Tokyo 1988710 Japan 

(72) Akiko NAKATA (JP), Takuya MASHIMO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị làm lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm lạnh (1) bao gồm thân thiết bị làm lạnh (11); phần hiển 
thị (400, 500) được bố trí trên thân thiết bị làm lạnh (11); và bộ điều khiển (300) mà có 
thể hiển thị phát sáng phần hiển thị (400, 500) từ trạng thái không sáng theo điều kiện 
thiết lập trước cài đặt sẵn, và hiển thị phát sáng phần hiển thị (400, 500) bằng cách thực 
hiện sự vận hành đã được thiết lập trước. 
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(11) 45798 
(21) 1-2015-02977 (51) 7 B60K  1/00, B60L  3/00 

(22) 20.02.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2013/054139        20.02.2013 (87) WO2014/128855 A1 28.08.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571 Japan 
(72) YAMANAKA Kenshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xe điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe điện bao gồm bộ biến đổi điện áp (4) được bố trí ở khoang 
trước, bên ngoài các chi tiết khung theo phương chiều rộng của xe. Mặt bên trong của 
bộ biến đổi điện áp (4) theo phương chiều rộng của xe được cố định vào một trong số 
các chi tiết khung (3). Mặt bên ngoài của bộ biến đổi điện áp (4) theo phương chiều 
rộng của xe được cố định vào tấm ngoài của buồng lái (5; 105). Hơn nữa, độ bền của 
mặt bên trong của bộ biến đổi điện áp (4) thấp hơn độ bền của mặt bên ngoài của bộ 
biến đổi điện áp (4). 
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(11) 45799 
(21) 1-2015-03000 (51) 7 B62K  11/02 

(22) 17.08.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 103214702 18.08.2014     TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Sung-Kun LIN (TW), Tien-Jen TSAI (TW), Zhi-Wei FANG (TW), YANG, Cheng-

Rong (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu bố trí của khung xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu bố trí của khung xe máy tạo ra khung xe máy có kết cấu 
mới, trong đó khung này bao gồm thân khung, cụm để chân và bộ chỉnh lưu. Thân 
khung là khung chính của xe máy. Cụm để chân được bố trí trên thân khung và có một 
chi tiết nối và ít nhất một bàn đạp. Bộ chỉnh lưu được bố trí trên chi tiết nối của cụm để 
chân. Do đó, sáng chế đã thay đổi cách bố trí thông thường, trong đó bộ chỉnh lưu được 
lắp trực tiếp vào thân khung, thành cách bố trí mà trước tiên bộ chỉnh lưu được lắp vào 
cụm để chân, sau đó được lắp vào thân khung, do đó đạt được chức năng bảo vệ va đập, 
làm mát theo ý muốn và dễ dàng lắp ráp. 
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(11) 45800 
(21) 1-2015-03010 (51) 7 B29B  11/08 

(22) 21.01.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/IB2014/058439     21.01.2014 (87) WO2014/111905 24.07.2014 
(30) RM2013A000036        21.01.2013    IT 
(71) S.I.P.A. SOCIETA` INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E 

AUTOMAZIONE S P.A.  (IT) 
Via Caduti Del Lavoro, 3, I-31029 Vittorio Veneto, Italy 

(72) ZOPPAS Matteo (IT), ARMELLIN Alberto (IT), SERRA Sandro (IT), VARASCHIN 
Michele (IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Khuôn đúc áp lực dùng cho phôi chất dẻo, thiết bị ép đùn để 

sản xuất phôi chất dẻo và phương pháp lắp ráp khuôn đúc áp 
lực dùng cho phôi chất dẻo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn đúc áp lực (9') dùng cho phôi chất dẻo bao gồm phần thứ 
nhất (12) và phần thứ hai (13), được cố định với nhau, và phần thứ ba (14); trong đó 
phần thứ ba (14) được bố trí khoang khuôn (4T) xác định trục (V) và được lắp để cố 
định hoàn toàn vào bề mặt thứ nhất của khung chịu lực của khuôn; phần thứ nhất (12) 
bao gồm cần dọc (55) được lắp để trượt dọc theo trục (Y') nêu trên qua bề mặt thứ hai 
của khung chịu lực, đối diện và có khoảng cách với bề mặt thứ nhất; và phần thứ hai 
(13) được bố trí buồng dẫn và cụm chi tiết (19, 18', 49) trượt bên trong khung nêu trên. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị ép đùn để sản xuất phôi chất dẻo và phương 
pháp lắp ráp khuôn đúc áp lực dùng cho phôi chất dẻo. 
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(11) 45801 
(21) 1-2015-03013 (51) 7 H01C  13/02 

(22) 18.08.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 10-2014-0107998     19.08.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2015 
(71) COME TECH SURGE CO., LTD.  (KR) 

9-25, Dongtansandan 4-gil, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(72) KIM, Yong-Wun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Bộ điện trở tích hợp cầu chì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điện trở tích hợp cầu chì bao gồm: điện trở có thanh điện trở; 
cầu chì có thanh cầu chì và khối nối có hai phía bên là nơi một trong số thanh điện trở 
và thanh cầu chì được lắp khớp vào. 
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(11) 45802 
(21) 1-2015-03025 (51) 7 E02B 3/14 

(22) 19.08.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2015 
(75) Phạm Văn Lập  (VN) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng, số 5 Chiêu Hoa, Kiến An, Hải 
Phòng 

(54) Kết cấu mái kè đê biển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu mái kè đê biển bao gồm: cấu kiện mái (1) và cấu kiện nhô 

(2) đều được đúc bằng bê tông và có dạng hình lăng trụ sáu cạnh đều nhau, trong đó cấu 
kiện nhô (2) có kích thước mặt cắt ngang giống như cấu kiện mái (1) nhưng có chiều 
cao lớn hơn cấu kiện mái (1). Các cấu kiện nhô (2) được bố trí xen kẽ với các cấu kiện 
mái (1) để tạo thành các hàng rào, do các phần nhô (5) được tạo ra khi bố trí so le các 
cấu kiện nhô (2) với cấu kiện mái (1) nên các phần nhô (5) này có thể giảm năng lượng 
của sóng và cản đá lăn trên mái kè. Trên sáu cạnh xung quanh của cấu kiện mái (1) và 
cấu kiện nhô (2) đều được bố trí phần khuyết lõm (3), phần khuyết lõm (3) này dùng để 
thoát nước và giảm áp theo suốt chiều cao của cấu kiện và phần khuyết lõm (3) này có 
chiều rộng nằm trong khoảng từ 1cm đến 3cm, chiều dài bằng 1/3 cạnh cấu kiện. 
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(11) 45803 
(21) 1-2015-03030 (51) 7 D06M  10/00, G21K  5/04,  5/00 

(22) 07.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/021616   07.03.2014 (87) WO2014/138545 12.09.2014 
(30) 61/774,684        08.03.2013 US 

61/774,773        08.03.2013 US 
61/774,731        08.03.2013 US 
61/774,735        08.03.2013 US 
61/774,740        08.03.2013 US 
61/774,744        08.03.2013 US 
61/774,746        08.03.2013 US 
61/774,750        08.03.2013 US 
61/774,752        08.03.2013 US 
61/774,754        08.03.2013 US 
61/774,775        08.03.2013 US 
61/774,780        08.03.2013 US 
61/774,761        08.03.2013 US 
61/774,723        08.03.2013 US 
61/793,336        15.03.2013 US 

(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem Street, Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), PARADIS, Robert 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị vận hành xử lý và phương pháp sản xuất nguyên liệu 

đã được xử lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận hành xử lý và phương pháp sản xuất nguyên liệu đã 

được xử lý. Các nguyên liệu (ví dụ, sinh khối từ thực vật, sinh khối từ động vật, và sinh 
khối từ nguồn rác thải đô thị) được xử lý để tạo ra các chất trung gian hữu dụng và các 
sản phẩm như năng lượng, nhiên liệu, thực phẩm và nguyên liệu khác. Ví dụ, thiết bị và 
phương pháp theo sáng chế có thể được dùng để xử lý các nguyên liệu, như xenluloza 
và/hoặc lignoxenluloza, bằng cách sử dụng giàn khung vòm. 
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(11) 45804 
(21) 1-2015-03031 (51) 7 G21K  5/04 

(22) 07.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/021629   07.03.2014 (87) WO2014/138548 A1 12.09.2014 
(30) 61/774,773        08.03.2013 US 

61/774,731        08.03.2013 US 
61/774,735        08.03.2013 US 
61/774,740        08.03.2013 US 
61/774,744        08.03.2013 US 
61/774,746        08.03.2013 US 
61/774,750        08.03.2013 US 
61/774,752        08.03.2013 US 
61/774,754        08.03.2013 US 
61/774,775        08.03.2013 US 
61/774,780        08.03.2013 US 
61/774,761        08.03.2013 US 
61/774,723        08.03.2013 US 
61/774,684        08.03.2013 US 
61/793,336        15.03.2013 US 

(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem Street, Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), PARADIS, Robert  
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối. Ví dụ, thiết bị 
và phương pháp theo sáng chế có thể được dùng để xử lý các nguyên liệu, như nguyên 
liệu xenluloza và/hoặc nguyên liệu lignoxenluloza, trong khung vòm, trong đó các 
tường, và tuỳ ý cả trần, có các cụm xử lý riêng biệt. Các khung vòm này có khả năng tái 
cấu trúc. 
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(11) 45805 
(21) 1-2015-03043 (51) 7 G01T  7/08 

(22) 07.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/021632   07.03.2014 (87) WO2014/138550 A1 12.09.2014 
(30) 61/774,684        08.03.2013 US 

61/774,773        08.03.2013 US 
61/774,731        08.03.2013 US 
61/774,735        08.03.2013 US 
61/774,740        08.03.2013 US 
61/774,744        08.03.2013 US 
61/774,746        08.03.2013 US 
61/774,750        08.03.2013 US 
61/774,752        08.03.2013 US 
61/774,754        08.03.2013 US 
61/774,775        08.03.2013 US 
61/774,780        08.03.2013 US 
61/774,761        08.03.2013 US 
61/774,761        08.03.2013 US 
61/774,336        15.03.2013 US 

(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem Street, Unit L, Woburn, MA 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), PARADIS, Robert 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp vận chuyển nguyên liệu, hệ thống vận chuyển 

nguyên liệu và sinh khối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận chuyển nguyên liệu, hệ thống vận chuyển nguyên 

liệu và sinh khối. Nguyên liệu, như nguyên liệu sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh 
khối động vật, và sinh khối từ nguồn thải đô thị) được xử lý để tạo ra các sản phẩm có 
ích, như nhiên liệu. Các hệ thống vận chuyển, như các hệ thống vận chuyển khí đang 
chảy vả như các hệ thống vận chuyển khí đang chảy vòng kín được bộc lộ.  
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(11) 45806 
(21) 1-2015-03044 (51) 7 B01J  19/08 

(22) 07.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/021630   07.03.2014 (87) WO2014/138549 A1 12.09.2014 
(30) 61/774,684        08.03.2013 US 

61/774,773        08.03.2013 US 
61/774,731        08.03.2013 US 
61/774,735        08.03.2013 US 
61/774,740        08.03.2013 US 
61/774,744        08.03.2013 US 
61/774,746        08.03.2013 US 
61/774,750        08.03.2013 US 
61/774,752        08.03.2013 US 
61/774,754        08.03.2013 US 
61/774,775        08.03.2013 US 
61/774,780        08.03.2013 US 
61/774,761        08.03.2013 US 
61/774,723        08.03.2013 US 
61/774,793,336        15.03.2013 US 

(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem Street, Unit L, Woburn, MA 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), PARADIS, Robert 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu và nguyên liệu sinh khối, hệ 

thống xử lý sinh khối và nguyên liệu trong khung vòm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu và nguyên liệu sinh khối, hệ thống 

xử lý sinh khối và nguyên liệu trong khung vòm. Các phương pháp và thiết bị này có thể 
được sử dụng để xù lý nguyên liệu, như nguyên liệu xenluloza và/hoặc nguyên liệu 
lignoxenluloza, trong khung vòm mà trong đó các khí nguy hiểm bị loại bỏ, phá hủy 
và/hoặc chuyển đổi. Việc xử lý là hiệu quả và có thể giảm độ khó xử lý của nguyên liệu 
lignoxenluloza sao cho dễ dàng tạo ra sản phẩm trung gian hoặc thành phẩm, ví dụ, 
đường, rượu, đường rượu và năng lượng, từ nguyên liệu lignoxenluloza.  
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(11) 45807 
(21) 1-2015-03079 (51) 7 G10L  19/26 

(22) 27.01.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/EP2014/051484   27.01.2014 (87) WO2014/114781 A1 31.07.2014 
(30) 61/757,606        28.01.2013  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) BLEIDT, Robert (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị giải mã, hệ thống và phương pháp giải mã dòng bit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã, hệ thống và phương pháp giải mã dòng bit. Thiết bị 
giải mã theo sáng chế giải mã dòng bit để từ đó tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh, dòng bit 
gồm có dữ liệu âm thanh và siêu dữ liệu độ to tùy ý chứa giá trị độ to tham chiếu, thiết 
bị giải mã gồm có: thiết bị giải mã âm thanh được cấu hình để khôi phục tín hiệu âm 
thanh từ dữ liệu âm thanh; và bộ xử lý tín hiệu được cấu hình để tạo ra tín hiệu đầu ra 
âm thanh dựa trên tín hiệu âm thanh; trong đó bộ xử lý tín hiệu gồm có thiết bị điều 
khiển độ khuếch đại được cấu hình để điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra âm thanh; trong 
đó thiết bị điều khiển độ khuếch đại gồm có bộ giải mã độ to tham chiếu được cấu hình 
để tạo giá trị độ to, trong đó giá trị độ to là giá trị độ to tham chiếu trong trường hợp giá 
trị độ to tham chiếu (4) có mặt trong dòng bit; trong đó thiết bị điều khiển độ khuếch 
đại gồm có bộ tính toán độ khuếch đại được cấu hình để tính toán giá trị độ khuếch đại, 
dựa trên giá trị độ to và dựa trên giá trị điều khiển âm lượng, mà giá trị điều khiển âm 
lượng được cung cấp bởi giao diện sử dụng bên ngoài cho phép người sử dụng điều 
khiển giá trị điều khiển âm lượng; trong đó thiết bị điều khiển độ khuếch đại gồm có bộ 
xử lý độ to được cấu hình để điều khiển độ to của tín hiệu đầu ra âm thanh dựa trên giá 
trị độ khuếch đại. 
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INOUE (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bệ xí xả nước 

  (57)     Sáng chế đề xuất bệ xí xả nước, trong đó áp lực nước xả chảy vào từ vành dẫn về phía 
vành dẫn nước được làm mạnh, nước xả có thể xoay quanh để tạo ra một vòng đầy đủ 
quanh phần phễu và phần phễu này có thể được xả một cách thích hợp. Bệ xí xả nước (1) 
bao gồm phẫn phễu (8) có phần phun là phần miệng chia (26) được tạo ra trên toàn bộ 
chu vi xuống dưới từ vành dẫn nước; và vành dẫn phía sau (10) được tạo ra giữa miệng 
cấp (6) và vành dẫn nước; vành dẫn phía sau (10) bao gồm: vành dẫn phía đầu vào phía 
sau (28) kéo dài từ miệng cấp theo một hướng trong các hướng trái và phải trên thân 
chính bệ xí; và vành dẫn phía đầu ra (30) kéo dài từ vành dẫn phía đầu vào theo hướng 
còn lại trong các hướng trái và phải. 
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(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), BAXTER, John J. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp nâng cấp dòng xử lý 

  (57)     sáng chế đề cập đến phương pháp nâng cấp dòng xử lý bằng cách loại bỏ các thành 
phần không mong muốn bằng cách sử dụng hệ thống tầng di chuyển mô phỏng như sắc 
ký tầng di chuyển mô phỏng, hệ thống sắc ký tầng di chuyển mô phỏng nâng cao, hệ 
thống sắc ký tầng di chuyển mô phỏng liên tục và/hoặc các hệ thống có liên quan.  
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(72) LAI, Chron-Si (US), KUCHAN, Matthew (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng, cụ thể là sữa công thức dùng cho trẻ sơ sinh, 
bao gồm hỗn hợp của RRR-alpha tocopherol, chất béo và protein. Lượng chất đồng 
phân lập thể alpha tocopherol phi RRR trong chế phẩm dinh dưỡng bị giới hạn. Chế 
phẩm dinh dưỡng này được dùng để cải thiện sự phát triển nhận thức, não và/hoặc hệ 
thần kinh trung ương ở trẻ sơ sinh. 
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(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm lên men từ nguyên liệu sinh 

khối 
  (57)     sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm lên men từ nguyên liệu sinh khối 

sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối từ nguồn thải đô 
thị) được xử lý để tạo ra các chất trung gian và các sản phẩm hữu dụng, như năng lượng, 
các loại nhiên liệu, thực phẩm hoặc các nguyên liệu. Hai hoặc nhiều đường có thể được 
tạo ra và chúng có thể được xử lý tiếp và tinh chế. Ví dụ, hỗn hợp gồm hai hoặc nhiều 
đường cỏ thể được lên men một cách chọn lọc để lại một hoặc nhiều đường trong hỗn 
hợp này cùng với sản phẩm. Đường chưa lên men có thể được lên men bằng hệ thống 
lên men khác và tạo ra sản phẩm lên men thứ hai.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm có ích từ nguyên liệu sinh khối

  (57)     sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm có ích từ nguyên liệu sinh khối 
sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối từ nguồn thải đô 
thị) được xử lý để tạo ra các chất trung gian và các sản phẩm hữu dụng, như năng lượng, 
nhiên liệu, thực phẩm hoặc nguyên liệu. Các phương pháp được mô tả để nâng cấp dòng 
xử lý bằng cách áp dụng thẩm tách điện hoặc thẩm tách điện đảo chiều.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu cấp dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp dây(11) bao gồm khung (16) mà mở rộng theo phương 
thẳng đứng, puli trên (18) mà được đỡ xoay bởi phần trên của khung (16), và puli dưới 
(22) mà được đỡ xoay bởi khung (16) phía dưới puli trên (18) và được chuyển động lên 
xuống chọn lọc. Khung (16) đỡ xoay hai puli phụ (24, 25), mà được bố trí ở vị trí gần 
với khung (16) hơn puli trên (18) và puli dưới (22). Cơ cấu cấp dây (11) được tạo kết 
cấu sao cho dây (13) được cuộn vòng quanh puli trên (18) và puli dưới (22) sau khi được 
cuộn quanh các puli phụ (24, 25). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm protein heterodime có khả năng liên kết với IL-1beta 

ở người và dược phẩm chứa protein heterodime dùng để điều 
trị bệnh viêm khớp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm protein heterodime có khả năng liên kết với IL-1 ở 
người. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dùng để điều trị bệnh chứa chế 
phẩm protein heterodime, axit nucleic phân lập được mã hóa polypeptit, hệ thống biểu 
hiện khác loài chứa vectơ biểu hiện chứa trình tự axit nucleic và dược phẩm chứa protein 
heterodime dùng để điều trị bệnh viêm khớp. 
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(54) Phương pháp sản xuất vật liệu sinh khối được làm giàu 

cacbon, vật liệu sinh khối được làm giàu cacbon thu được 
theo phương pháp này và viên chứa vật liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu sinh khối được làm giàu cacbon và 
vật liệu sinh khối được làm giàu cacbon thu được theo phương pháp này. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Lò đốt và phương pháp sản xuất giàn ống xoắn gia nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt và phương pháp sản xuất giàn ống xoắn gia nhiệt. Trong đó, 
lò đốt bao gồm phần được gia nhiệt (210) được bố trí liền kề với phần không được gia 
nhiệt. Các ống thẳng đứng (206) được tạo ra từ vật liệu thứ nhất và được bố trí ít nhất 
một phần trong phần được gia nhiệt (210). Các ống cong hình chữ U (208) được nối để 
cùng vận hành với các ống thẳng đứng (206). Các ống cong hình chữ U (208) được tạo 
ra từ vật liệu thứ hai và được bố trí ít nhất một phần trong phần không được gia nhiệt. 
Vật liệu thứ nhất có nhiệt độ tối đa lớn hơn vật liệu thứ hai, do đó làm tăng thời gian vận 
hành của lò đốt. Vật liệu thứ hai có đặc tính chống mài mòn lớn hơn vật liệu thứ nhất, 
do đó tăng đặc tính chống mài mòn của lò đốt. 
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(54) Hợp chất amit để điều trị HIV 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 
 

 
 

hoặc muối của nó. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức I, 
quy trình điều chế hợp chất có công thức I, hợp chất trung gian hữu ích để điều chế hợp 
chất có công thức I. Hợp chất và dược phẩm theo sáng chế được dùng để điều trị bệnh 
nhiễm virut Retroviridae, kể cả bệnh nhiễm do virut HIV. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thực phẩm cô đặc có hương vị ngon miệng và quy trình sản 

xuất thực phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thực phẩm cô đặc có hương vị ngon miệng chứa natri clorua, 

glutamat và muối sắt và quy trình sản xuất thực phẩm này. Mục đích của sáng chế là đề 
xuất thực phẩm cô đặc có hương vị ngon chứa glutamat bao gồm muối sắt, trong đó 
lượng chất bị biến màu xảy ra trong khi bảo quản thực phẩm cô đặc giảm, tốt hơn là 
không có chất bị biến màu. Mục đích khác của sáng chế là cải thiện tính sinh khả dụng 
của sắt trong thực phẩm cô đặc. Đã phát hiện ra rằng chế phẩm chứa muối sắt và muối 
phosphat không chứa sắt, tạo ra sự biến màu giảm trong thực phẩm cô đặc chứa 
glutamat và còn tạo ra tính sinh khả dụng của sắt được cải thiện. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Chi tiết đẩy phím dùng cho bàn phím và phương pháp sản xuất 

chi tiết đẩy này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thân phím (140) dùng cho bàn phím. Thân phím (140) có một bộ 

phận ghép nối (150) để ghép nối một nút phím vào đó, và một bộ phận dẫn hướng (160) 
để dẫn hướng một thân phím (140) vào trong một bộ phận tiếp nhận của chi tiết đẩy 
phím khi thân phím (140) được kích hoạt ở giữa vị trí chờ và vị trí kích hoạt. Thân phím 
(140) khác biệt ở ít nhất một bộ phận chặn phản hồi có khả năng biến dạng đàn hồi 
(270) được bố trí trên bộ phận dẫn hướng (160), và được thiết kế để tựa vào ít nhất một 
bộ phận chặn cuối của chi tiết đẩy phím khi thân phím (140) được kích hoạt vào trong vị 
trí kích hoạt. Thân phím (140) cũng khác biệt ở ít nhất một chi tiết chặn phản hồi có khả 
năng biến dạng đàn hồi (280) được bố trí trên bộ phận dẫn hướng (160) và được thiết kế 
để tựa vào ít nhất một chi tiết chặn phản hồi của chi tiết đẩy phím khi thân phím (140) 
được kích hoạt trở về vị trí chờ. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chi tiết 
đẩy phím dùng cho bàn phím. 
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(72) KIM SUNG JONG  (KR) 
(54) Đồ gá đầu cuối di động kiểu một lần chạm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ gá đầu cuối di động kiểu một lần chạm với mục đích làm giảm 
gánh nặng cho việc tháo lắp đồ gá (jig) và giảm thời gian thao tác. Đồ gá đầu cuối di 
động kiểu một lần chạm dùng để sơn viền ngoài của khung điện thoại di động; tại tấm 
trên, lỗ thông ở vị trí trung tâm và các chốt cố định ở xung quanh lỗ thông được hình 
thành; tại tấm dưới, chốt gá ở vị trí trung tâm và các lỗ thông được hình thành xung 
quanh, tay nắm được liên kết với chốt gá và xuyên qua lỗ thông của tấm trên. Khung 
điện thoại di động kẹp ở giữa bởi tấm trên và tấm dưới. Việc lấy khung điện thoại di 
động dễ dàng bởi một lần chạm vào tay nắm. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và quy trình thu hồi nhiệt từ dung dịch đen loãng 

trong quy trình sản xuất bột giấy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bột giấy bao gồm bước tạo dung dịch đen loãng 

và làm mát dung dịch này cũng như thu hồi nhiệt từ đó bằng cách cho dung dịch đen 
loãng trực tiếp đi qua thiết bị bay hơi kiểu màng phun. Nước cấp hoặc nước ngưng tụ 
được dẫn trực tiếp vào thiết bị bay hơi kiểu màng phun và được phun lên trên bề mặt 
ngoài của cụm ống. Điều này làm cho nước cấp hoặc nước ngưng tụ được làm bay hơi 
và tạo thành hơi nước có thể được sử dụng làm nguồn nhiệt cho các quy trình khác trong 
nhà máy sản xuất bột giấy. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tiến hành lọc có điều kiện đối với tín 

hiệu âm thanh để xác định độ lợi và vật ghi bất biến đọc được 
bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tiến hành lọc có điều kiện đối với tín hiệu âm thanh 
để xác định độ lợi bao gồm bước xác định, dựa vào các thông tin quang phổ tương ứng 
với tín hiệu âm thanh mà bao gồm phần thông thấp và phần thông cao, rằng tín hiệu âm 
thanh chứa thành phần tương ứng với điều kiện phát sinh nhiễu lạ. Phương pháp này còn 
bao gồm bước lọc phần thông cao của tín hiệu âm thanh và tạo ra tín hiệu đã mã hóa. 
Việc tạo ra tín hiệu đã mã hóa bao gồm xác định các thông tin độ lợi dựa vào tỷ lệ của 
năng lượng thứ nhất tương ứng với đầu ra thông cao đã được lọc với năng lượng thứ hai 
tương ứng với phần thông thấp để làm giảm sự ảnh hưởng đến âm thanh của điều kiện 
phát sinh nhiễu lạ. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tiến hành lọc có điều kiện 
đối với tín hiệu âm thanh để xác định độ lợi và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính. 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
119 

(11) 45823 
(21) 1-2015-03255 (51) 7 C07K  16/28, A61K  47/48, A61P  

35/00, A61K  39/395 
(22) 13.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/025285   13.03.2014 (87) WO2014/159835 02.10.2014 
(30) 61/784,877        14.03.2013 US 

61/785,811        14.03.2013 US 
61/874,175        05.09.2013 US 

(71) GENENTECH, INC.   (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng B7-H4, thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể 

này và dược phẩm chứa kháng thể kháng B7-H4 hoặc chứa thể 
tiếp hợp miễn dịch này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng B7-H4 và thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể 
này, dược phẩm chứa kháng thể kháng B7-H4 hoặc thể tiếp hợp miễn dịch này, và 
phương pháp sử dụng chúng để chẩn đoán và điều trị bệnh, chẳng hạn như bệnh ung thư. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến axit nucleic phân lập được mã hóa kháng thể kháng 
B7-H4, tế bào chủ chứa axit nucleic này và phương pháp sản xuất kháng thể kháng B7-
H4 này. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất benzoimidazol-2-yl pyrimidin có tác dụng điều biến 

thụ thể histamin H4, phương pháp điều chế và dược phẩm chứa 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzoimidazol-2-yl pyrimidin, các phương pháp tinh chế 
hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị các tình trạng bệnh, các rối 
loạn và các bệnh do hoạt tính thụ thể H4 gây ra bao gồm bệnh dị ứng, hen, bệnh tự miễn 
dịch và bệnh ngứa. 
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(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Cơ cấu điều chỉnh lực kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều chỉnh lực kéo là cơ cấu sử dụng lò xo xoắn ốc và là cơ 
cấu có mức giảm sự dao động lớn, có khả năng giảm thiểu sự phát sinh các âm thanh va 
đập và có kết cấu đơn giản. Phần chu vi ngoài (21) của lò xo xoắn ốc (20) trong đó dải 
thép mỏng được quấn theo hình dạng xoắn ốc được bố trí ở giữa chi tiết dẫn hướng (5) 
và chi tiết cố định (11), theo sự tiếp xúc trực tiếp với hoặc tiếp xúc gián tiếp với chi tiết 
dẫn hướng (5). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất octahydro-pyrolo[3,4-c]-pyrol và các chất tương tự 

nó làm chất ức chế autotaxin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
 

trong đó R1, Y, A, W, R2, m, n, p và q như được thể hiện trong bản mô tả, dược phẩm 
chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế axit 1-xyclopropyl-6-flo-1,4-dihydro-8-

metoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-
oxo-3-quinolin carboxylic 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế axit 1-xyclopropyl-6-flo-1,4-dihydro-8-
metoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolin 
carboxylic, trong đó phương pháp này bao gồm việc bổ sung amin dị vòng có chứa 
nhóm bảo vệ vào etyl-3-oxo-3-(2,4,5-triflo-3-metoxyphenyl)propanoat bằng phản ứng 
với trietyl octoformat, và việc bổ sung amin vòng bằng phản ứng vòng hoá và tạo ra sản 
phẩm cuối cùng. Phương pháp điều chế này là một kỹ thuật đơn giản so với các phương 
pháp đã biết, không yêu cầu các kỹ thuật phức tạp, điều này giúp cho phương pháp trở 
nên dễ dàng điều chế được hợp chất nêu trên, giảm giá thành cho sản phẩm cuối cùng, 
và việc sản xuất công nghiệp sử dụng phương pháp này có mức rủi ro thấp. 
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(54) Phương pháp và thiết bị làm sạch để loại bỏ các chất lắng ở 

phần bên trong của các thùng chứa và các thiết bị kỹ thuật 
  (57)     sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị làm sạch (51) để loại bỏ các chất lắng ở 

phần bên trong (71) của các thùng chứa và các thiết bị kỹ thuật (70) nhờ công nghệ nổ. 
Nhờ thiết bị làm sạch (51), một hỗn hợp nổ dạng khí được tạo ra và được làm nổ để làm 
sạch phần bên trong (71). Sóng nén nổ được dẫn vào phần bên trong (71) qua lỗ xả (69) 
trên thiết bị làm sạch (51). Hỗn hợp nổ hoặc các thành phần khí của nó được đưa vào 
khoang tiếp nhận của thiết bị làm sạch (51) từ các bình chứa có áp (22, 24) ở tốc độ cao.  
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(21) 1-2015-03327 (51) 7 C07K  16/28, A61P  35/00, A61K  

39/00 
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1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) FRENCH, Dorothy (US), HUNTZICKER, Erik (US), SIEBEL, Christian W. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế tín hiệu Notch2 dùng để điều trị bệnh ung thư gan 

và vật phẩm chứa chất ức chế này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất ức chế tín hiệu Notch2 dùng để điều trị bệnh ung thư gan. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kháng thế kháng Notch2 và vật phẩm chứa chất ức 
chế tín hiệu Notch2 này. 
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(86) PCT/EP2014/055627    20.03.2014 (87) WO2014/147189 25.09.2014 
(30) 13160489.4         21.03.2013     EP 
(71) NOVOZYMES A/S  (DK) 

Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 
(72) LYNGLEV, Gitte Budolfsen (DK), SCHOESLER, Susanne (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt cà phê rang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt cà phê rang bao gồm bước xử lý hạt cà 
phê thô bằng hơi nước, sau đó cho tiếp xúc với asparaginaza. 
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(11) 45831 
(21) 1-2015-03346 (51) 7 B65G  1/04,  47/90,  57/03 

(22) 11.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/056282       11.03.2014 (87) WO2014/142107 18.09.2014 
(30) 2013-052932       15.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2016 
(71) DAIFUKU CO., LTD.  (JP) 

2-11, Mitejima 3-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi Osaka 5550012, Japan 
(72) TAKAO, Suzushi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu vận chuyển dùng cho các thùng vận chuyển hàng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu vận chuyển dùng cho các thùng vận chuyển hàng để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc lưu kho hoặc phân loại các giá nâng hàng hình hộp được 
xếp chồng có các kích thước khác nhau, trong đó bốn chi tiết kẹp dạng cột (từ 9a đến 
9d) dịch chuyển theo phương thẳng đứng để thân dịch chuyển để vận chuyển (3) được 
đỡ sao cho dịch chuyển được theo phương nằm ngang ở phía trên của khu vực kho có 
tiết diện ngang vuông góc, trên mặt trong của nó có bố trí các mặt kẹp tiếp xúc có áp lực 
với các cạnh của hình chữ nhật trên cả hai phía của từng góc của thùng vận chuyển 
hàng. Phương tiện dẫn động nâng và phương tiện dẫn động kẹp của các chi tiết kẹp dạng 
cột được sử dụng cho thân dịch chuyển để vận chuyển (3). Phương tiện dẫn động kẹp 
dịch chuyển ít nhất ba chi tiết kẹp dạng cột trong số bốn chi tiết kẹp dạng cột theo 
phương nằm ngang giữa vị trí thụt lùi lại cách xa bên ngoài từ mỗi góc của thùng vận 
chuyển hàng và vị trí kẹp kẹp thùng vận chuyển hàng thông qua bốn góc của nó nhờ bốn 
chi tiết kẹp dạng cột này. 
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13174883.2      03.07.2013 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Stationsstraat 77, NL-3811 MH Amersfoort, the Netherlands 
(72) ZHU, Shawn (US), SU, Biing Ming (US), NGUYEN, Giao Vinh (US), 

SCHWARZMAYR, Louis (DE), SUN, Jinxia Susan (US), WANG, Xiaoyu (CN), 
BAND, Elliot lsaac (US), ISLAM, Mojahedul (US), PUGLISI, Christine (US), 
WINKENWERDER, Wyatt (US), DAVIS, Charles Woodville (US) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm nông nghiệp, chất hoạt động bề mặt chứa nitơ và 

phương pháp điều chế chất hoạt động bề mặt chứa nitơ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nông nghiệp. Trong đó, chế phẩm này chứa ít nhất một 

chế phẩm hoạt động bề mặt chứa nitơ bao gồm ít nhất một chất hoạt động bề mặt chứa 
nitơ có cấu trúc (h) hoặc cấu trúc (i). Chất hoạt động bề mặt chứa nitơ có cấu trúc (h) 
như được thể hiện dưới đây: 

 

 
 

Chất hoạt động bề mặt chứa nitơ có cấu trúc (i) như được thể hiện dưới đây. 
 

 
 

Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chất hoạt động bề mặt chứa nitơ và phương pháp 
điều chế chất hoạt động bề mặt chứa nitơ này. 
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(11) 45833 
(21) 1-2015-03361 (51) 7 C07D  487/08, A61K  31/407, A61P  

25/00, C07D  471/08,  519/00 
(22) 12.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/024293 12.03.2014 (87) WO2014/165070 A1 09.10.2014 
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Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) GELIN, Christine F. (US), LEBOLD, Terry P. (US), SHIREMAN, Brock T. (US), 

ZIFF, Jeannie M. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất hai vòng 2-aza được thế có tác dụng làm chất điều 

biến thụ thể orexin và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức I: 

 

 
 

trong đó X là N hoặc CR1; Y là N hoặc CR2; R1 là H, alkoxy, halo, triazolyl, 
pyrimidinyl, oxazolyl, isoxazol, oxadiazolyl, hoặc pyrazolyl; R2 là H, alkyl, alkoxy, 
hoặc halo; Z là NH hoặc O; R3 là H, alkyl, alkoxy, halo, hoặc triazolyl; R4 là H hoặc 
alkyl; hoặc R3 và R4, cùng với nguyên tử mà chúng được gắn vào, tạo ra vòng aryl có 6 
cạnh hoặc vòng heteroaryl 5 hoặc 6 cạnh; R5 là pyridyl, pyrazinyl, hoặc pyrimidinyl, 
trong đó pyridyl, pyrazinyl, hoặc pyrimidinyl tùy ý được thế bằng halo hoặc alkyl; và n 
bằng1 hoặc 2. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức I. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức I. 
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(JP), KOIKE, Yuka (JP), IMAIZUMI, Tomoyoshi (JP), URANO, Yasuharu (JP), 
SATOU, Tomohki (JP), SASAMURA, Satoshi (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất este của axit guanidinobenzoic và dược phẩm chứa 

nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hữu ích dùng làm chất để phòng ngừa và/hoặc điều trị 

bệnh thận. Các tác giả sáng chế đã nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính ức chế trypsin 
và khẳng định rằng hợp chất este của axit guanidinobenzoic có hoạt tính ức chế trypsin, 
nhờ đó hoàn thành sáng chế. Hợp chất este của axit guanidinobenzoic theo sáng chế có 
thể được sử dụng làm chất để phòng và/hoặc điều trị các bệnh thận (ví dụ, bệnh thận 
mạn tính, bệnh viêm thận tiểu cầu cấp, tổn thương thận cấp và các bệnh tương tự) làm 
chất thay thế phương pháp điều trị bằng chế độ ăn nghèo protein, và/hoặc làm chất để 
phòng ngừa và/hoặc điều trị các bệnh liên quan tới trypsin (ví dụ, viêm tụy mạn tính, 
bệnh trào ngược dạ dày thực quản, bệnh não gan, cúm và các bệnh tương tự). 
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3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) VANIER, Noel R.  (US), ASAY, David B.  (US), OLSON, Kurt G. (US), 

RAKIEWICZ, Edward F. (US), WANG, Donghai (US), YI, Ran (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu cực dương ắc quy ion lithi và ắc quy ion lithi bao gồm 

vật liệu cực dương này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu cực dương ắc quy ion lithi (20) bao gồm các hạt cacbon 

graphen. Sáng chế cũng đề cập đến các ắc quy ion lithi (100) chứa các cực dương. Các 
cực dương (20) bao gồm các hỗn hợp của các hạt kim loại phản ứng với lithi như silic, 
các hạt cacbon graphen và chất kết dính. Việc sử dụng các hạt cacbon graphen trong các 
cực dương (20) tạo ra hiệu suất được cải thiện của các ắc quy ion lithi. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) HELLRING, Stuart D.  (US), DAUGHENBAUGH, Randy E. (US), KARABIN, 

Richard F.  (US), RAKIEWICZ, Edward F. (US), SYLVESTER, Kevin Thomas (US), 
SILVERNAIL, Nathan J. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Catốt của ắcqui ion lithi, ắcqui và phương pháp xử lý catốt 

của ắcqui 
  (57)     Sáng chế đề cập đến catốt (10) của ắcqui ion lithi (100) có nền dẫn điện (12), lớp thứ 

nhất (14) phủ ít nhất một phần của nền dẫn điện bao gồm chế phẩm xử lý sơ bộ mà bao 
gồm kim loại Nhóm IIIB và/hoặc Nhóm IV, và lớp thứ hai (16) phủ ít nhất một phần của 
nền dẫn điện (12) và lớp thứ nhất (14), lớp thứ hai (16) bao gồm chế phẩm phủ mà bao 
gồm hợp chất chứa lithi. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xử lý catốt (10) của 
ắcqui và ắcqui (100) có catốt đã được xử lý này. 
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Kunitoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyridinylpyrazoloquinolin và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), hoặc muối dược dụng của nó: 

 

 
 
trong đó R1 là nhóm có công thức:  

 

   , 
 
nhóm có công thức: 

 

   , 
 
hoặc nhóm có công thức: 

 

   , 
 
và R2 là nhóm 3-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl hoặc nhóm 4-metoxyxyclohexyl. 
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Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện cân bằng bùn cát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện cân bằng bùn cát được đúc thành từng đốt, bao gồm các 
phần: phần thân (1) và lỗ tiêu sóng (2). Phần thân (1) là bộ phận chịu lực chính của cấu 
kiện, được đúc thành các khối bê tông rỗng ruột với nhiều hình dạng và kích thước khác 
nhau. Các mặt bên và mặt đỉnh phần thân được bố trí các lỗ tiêu sóng, khi sóng đánh 
trực tiếp vào bề mặt cấu kiện, một phần áp lực sóng được giữ lại và tiêu tán dần năng 
lượng trong lòng cấu kiện, phần áp lực sóng còn lại được truyền ra sau và tiếp tục được 
tiêu tán năng lượng nhờ lớp cấu kiện sau. Các cấu kiện sắp xếp theo dạng bàn cờ, lớp 
này nối tiếp lớp kia nên có khả năng phá vỡ liên kết sóng, giảm dần cường độ dẫn đến 
triệt tiêu hoàn toàn áp lực sóng. Các lỗ tiêu sóng (2) có nhiều hình dáng và kích thước 
khác nhau, như hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thoi nhằm đạt 
được hiệu quả tiêu sóng cao nhất. Các lỗ chờ này đồng thời là lỗ tiêu áp, thoát khí đảm 
bảo chống lật, chống đẩy nổi cấu kiện trong trường hợp ngập úng. 
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm cứng trong nước, phương pháp sản xuất sản phẩm 

hóa rắn của chế phẩm này và chất phụ gia dùng cho chế phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm cứng trong nước bao gồm glyxerin, axit hydroxymetan 

sulfonic hoặc muối của nó, chất phân tán, bột cứng trong nước, cốt liệu, và nước, trong 
đó lượng của glyxerin là 0,040 phần khối lượng hoặc nhiều hơn và 0,280 phần khối 
lượng hoặc ít hơn so với 100 phần khối lượng của bột cứng trong nước và lượng axit 
hydroxymetan sulfonic hoặc muối của nó là 0,010 phần khối lượng hoặc nhiều hơn và 
0,420 phần khối lượng hoặc ít hơn so với 100 phần khối lượng của bột cứng trong nước. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất phụ gia dùng cho chế phẩm này và phương pháp 
sản xuất sản phẩm hóa rắn của chế phẩm này. 
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NAKAMURA Keisuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất bột cứng trong nước, chất phụ gia dùng 

để nghiền hợp chất cứng trong nước và phương pháp tăng 
cường độ bền của sản phẩm hóa rắn của bột cứng trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột cứng trong nước, phương pháp này bao 
gồm bước nghiền hợp chất chịu nước với sự có mặt của glyxerin và hydroxymetan 
sulfonat hoặc muối của nó. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất phụ gia để nghiền 
hợp chất cứng trong nước và phương pháp tăng cường độ bền của sản phẩm hóa rắn của 
bột cứng trong nước. 
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(72) SAGAWA Keiichiro (JP), SHIMODA Masaaki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất bột cứng trong nước và chế phẩm phụ 

gia trong quá trình nghiền hợp chất cứng trong nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột cứng trong nước bao gồm việc bổ sung 

chế phẩm gia tăng độ bền cho bột cứng trong nước, trong đó chế phẩm này chứa sản 
phẩm phản ứng thu được bằng phản ứng của (a1) ít nhất một hợp chất được chọn từ các 
rượu đa chức có hóa trị từ 2 đến 5 và (a2) hợp chất aldehyt hoặc hợp chất keton. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm phụ gia trong quá trình nghiền hợp chất cứng 
trong nước. 
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Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany (DE) 

(72) FLEISCHMANN, Felix (DE), PLOGSTIES, Jan (DE), NEUGEBAUER, Bernhard 
(DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ xác định và bộ xử lý hệ số lọc cân bằng, thiết bị cân bằng 

tín hiệu âm thanh, hệ thống xác định hệ số lọc cân bằng, 
phương pháp xác định tập hợp hiện thời các hệ số đích lọc cân 
bằng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ xác định và bộ xử lý hệ số lọc cân bằng, thiết bị cân bằng tín 
hiệu âm thanh, hệ thống xác định các hệ số lọc cân bằng, phương pháp xác định tập hợp 
hiện thời các hệ số đích lọc cân bằng. Bộ xác định hệ số lọc cân bằng để xác định tập 
hợp hiện thời các hệ số đích lọc cân bằng cho bộ cân bằng, được tạo cấu hình để liên tục 
hoặc gần như liên tục thay đổi cường độ giữa nhiều thiết lập bộ cân bằng khác nhau phụ 
thuộc vào một hoặc nhiều tham số thiết lập, để thu được tập hợp hiện thời các hệ số đích 
lọc cân bằng mô tả thiết lập bộ cân bằng hiện thời, số lượng các tham số thiết lập là nhỏ 
hơn số lượng các hệ số đích lọc cân bằng của tập hợp hiện thời các hệ số đích lọc cân 
bằng. Bộ xác định hệ số lọc cân bằng được tạo cấu hình để tổ hợp tuyến tính nhiều 
thành phần tập hợp hệ số đích lọc cân bằng phụ thuộc vào một hoặc nhiều tham số thiết 
lập, để thu được tập hợp hiện thời các hệ số đích lọc cân bằng. Bộ xác định hệ số lọc cân 
bằng được tạo cấu hình để thu được tập hợp hiện thời các hệ số đích lọc cân bằng phụ 
thuộc vào thông tin vị trí hai chiều hoặc thông tin vị trí ba chiều bằng cách sử dụng thiết 
bị đầu vào người dùng hai chiều hoặc ba chiều. Thiết bị cân bằng tín hiệu âm thanh bao 
gồm giao diện người dùng, bộ xác định hệ số lọc cân bằng và bộ cân bằng. Bộ xử lý hệ 
số lọc cân bằng có thể cung cấp các tập hợp các hệ số đích lọc cân bằng nền tảng. Hệ 
thống xác định hệ số lọc cân bằng có thể sử dụng bộ xử lý hệ số lọc cân bằng và bộ xác 
định hệ số lọc cân bằng. 
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LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn và chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn CJ22 (KCCM11364P). Ngoài ra, sáng chế còn đề 

xuất chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn CJ22 (KCCM11364P) làm hoạt chất. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn và chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn CJ20 (KCCM11362P). Ngoài ra, sáng chế còn đề 

cập đến chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn này để làm hoạt chất. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn và chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn CJ23 (KCCM11365P). Ngoài ra, sáng chế còn đề 

cập đến chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn này để làm hoạt chất. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn và chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn CJ21 (KCCM11363P). Ngoài ra, sáng chế còn đề 

xuất chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn CJ21 (KCCM11363P) làm hoạt chất. 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
143 

(11) 45847 
(21) 1-2015-03532 (51) 7 C02F  1/52 

(22) 15.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/030016    15.03.2014 (87) WO2014/145282 18.09.2014 
(30) 61/799,432         15.03.2013    US 
(71) E3WATER, LLC  (US) 

600 North Carroll Avenue, Suite 100, Southlake, Texas 76092 (US) 
(72) SMITH, Daniel R. (US), ROBERSON, Kenneth A. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hệ thống xử lý nước thải di động và phương pháp cải tiến để xử 

lý nước thải cần được xử lý bằng phương pháp phi sinh học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý nước thải di động và phương pháp cải tiến để xử lý 

nước thải cần được xử lý bằng phương pháp phi sinh học, bao gồm: (a) giai đoạn biến 
chất, trong đó, trước tiên, nước thải thô được lắng thành hạt để tạo huyền phù, độ pH của 
nó trước hết được hạ xuống để diệt vi sinh vật nhạy cảm với axit, sau đó được nâng lên 
để giết vi sinh vật nhạy cảm với bazơ sau đó trung hòa; (b) giai đoạn làm trong sử dụng 
bể hình nón ngược (28) để lưu thông dung dịch sau khi phun với hóa chất để kết tụ các 
hạt nhỏ để thu lại thành một lớp để hút bằng xiphông; và (c) giai đoạn khử bỏ chất thải, 
trong đó nước được làm trong đi qua các bộ lọc giữa (35), (36) để loại bỏ các chất rắn và 
mùi còn lại, dòng nước được làm sạch ở mức độ đủ để tưới cho các loài thủy sinh và xả 
ra sông. 
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(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Phương pháp chống cháy và chữa cháy 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chống cháy và chữa cháy, trong đó ngọn lửa do cháy chất 
tự cháy hoặc chất cấm dùng nước chữa cháy được kiểm soát hoặc được dập tắt bằng 
cách đưa vào chế phẩm bọt dập lửa, và vật liệu dễ cháy, là chất tự cháy hoặc chất cấm 
dùng nước chữa cháy, được chuyển hóa thành chất trơ nhờ phản ứng hyđrat hóa. 
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(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Kết cấu lắp ráp ổ cắm phụ kiện điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu lắp ráp ổ cắm phụ kiện điện tử lắp trên xe máy loại nhỏ có 
động cơ được lắp phía trước và bên dưới yên xe, và một hộp chứa đồ được lắp dưới yên 
xe, kết cấu lắp ráp ổ cắm phụ kiện điện tử bao gồm ổ cắm phụ kiện điện tử được lắp vào 
phần bên hình vòng cung của mặt trước của hộp chứa đồ bằng một lỗ lắp ráp tròn bên 

trong hộp chứa đồ. ổ cắm phụ kiện điện tử kéo dài từ hộp chứa đồ theo hướng phía 
trước và về một bên trong một khoảng không gian hiệu quả mà tránh ảnh hưởng đến 

biên dạng của các tấm che thân xe máy. ổ cắm phụ kiện điện tử còn được bố trí ở một 
góc lên phía trên đối với mặt đất, sao cho lỗ tiếp hợp của ổ cắm phụ kiện điện tử được 
định hướng lên trên về phía yên xe máy. 
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(22) 24.04.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/CN2013/074642     24.04.2013 (87) WO2014/172858 A1 30.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CHAI, Xiaoqian (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tính phí ứng dụng, thiết bị tính phí ứng dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tính phí ứng dụng. Phương pháp theo sáng chế bao 
gồm các bước: thu, bằng thiết bị có chức năng khởi tạo tính phí (CTF-charging trigger 
function), quy tắc tính phí của ứng dụng từ thiết bị có chức năng chính sách và quy tắc 
tính phí (PCRP-Policy and Charging Rules Function); thực hiện, bằng thiết bị CTF, quy 
tắc tính phí của ứng dụng, và dò, theo ký hiệu nhận dạng ứng dụng, luồng ứng dụng 
được truyền trên một hoặc nhiều kênh mang; truyền, bằng thiết bị CTF theo các thông 
số quy tắc tính phí của ứng dụng, yêu cầu thiết lập phiên tính phí đến hệ thống tính phí; 
thu thập, bằng thiết bị CTF, thông tin tính phí về luồng ứng dụng dò được; và truyền, 
bằng thiết bị CTF, thông tin tính phí thu thập được về luồng ứng dụng đến hệ thống tính 
phí bằng cách sử dụng phiên tính phí của ứng dụng. Theo các phương án của sáng chế, 
thiết bị CTF dò, theo ký hiệu nhận dạng ứng dụng được mang trong quy tắc tính phí, 
luồng ứng dụng được truyền trên một hoặc nhiều kênh mang, và thu thập thông tin tính 
phí về luồng ứng dụng dò được, và phiên tính phí của ứng dụng được thiết lập sau khi 
luồng ứng dụng dò được. Do đó, các giải pháp kỹ thuật theo các phương án của sáng chế 
có thể thực hiện tính phí ứng dụng OTT (On The Top - dịch vụ trên Intemet-OTT). 
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(11) 45851 
(21) 1-2015-03553 (51) 7 H02K  1/14 

(22) 12.10.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/CN2013/085104    12.10.2013 (87) WO2014/183372 20.11.2014 
(30) 201320268978.7         16.05.2013   CN 

201320332718.1         08.06.2013   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(75) 1. CHANG, CHIAHUNG  (TW) 

No. 90, Dongxing St., Fengyuan Dist., Taichung City 420, Taiwan 
2. WEN, PEIHUI  (TW) 
No.15, Ln. 293, Daya Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Stato của động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu stato của động cơ bao gồm các răng (20, 20', 20'') và các bộ 
phận cầu vòm (30, 30', 30'') lần lượt được nối giữa các chân răng (21) của các răng liền 
kề. Từng bộ phận cầu vòm (30, 30', 30'') có phần dạng vòm (31, 31') kéo dài theo hai 
cạnh liền kề của hình bình hành định trước. Kết cấu stato của động cơ này còn bao gồm 
các phần được mở rộng được bố trí tương ứng ở các chân răng của các răng (20, 20', 
20''). Từng bộ phận cầu vòm (30, 30', 30'') được bố trí ngoài phạm vi của phần được mở 
rộng tương ứng (a). Kết cấu stato của động cơ này bao gồm các stato nhỏ (10”) được 

xếp chồng lên nhau. ít nhất có hai rãnh đột dập (40”) được bố trí lần lượt giữa các chân 
răng của hai răng liền kề (20”) để tách các răng liền kề (20”). Khoảng không của hai 
đầu bộ phận cầu vòm được mở rộng để làm tăng khoảng không đi qua của từ trường. 
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(11) 45852 
(21) 1-2015-03560 (51) 7 A23K  1/18,  1/14, A01K  61/00, 

A23K  1/02,  1/12 
(22) 11.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/AU2014/000419    11.04.2014 (87) WO2014/165936 16.10.2014 
(30) 2013204453         12.04.2013     AU 
(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 

ORGANISATION  (AU) 
Limestone Avenue, Campbell, Australian Capital Territory 2612, Australia 

(72) Brett GLENCROSS (AU), Nigel Philip PRESTON (AU), Simon IRVIN (AU) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thức ăn cho loài thủy sinh, phương pháp nuôi loài thủy sinh 

và phương pháp sản xuất thức ăn này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thức ăn chứa sinh khối vi sinh, trong đó thức ăn này hầu như không 

chứa nguồn protein có nguồn gốc từ sinh vật thủy sinh và/hoặc nguồn lipit có nguồn gốc 
từ sinh vật thủy sinh. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất thức ăn này 
và phương pháp nuôi loài thủy sinh bằng cách cho loài thủy sinh ăn thức ăn này. 

  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
149 
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22/13,  22/18,  22/74,  22/76,  22/83 
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(86) PCT/US2014/021106    06.03.2014 (87) WO2014/138361 12.09.2014 
(30) 61/773,393         06.03.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2015 
(71) QUAKER CHEMICAL CORPORATION  (US) 

901 E Hector Street, Conshohocken, PA 19428, United States of America 
(72) MURPHY, James, E., III (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo lớp phủ chuyển hóa trên nền chứa sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo lớp phủ chuyển hóa được tạo ra ở nhiệt độ cao 
trên nền chứa sắt, phương pháp này bao gồm bước cho bề mặt của nền chứa sắt tiếp xúc 

với chế phẩm lỏng chứa phospho ở nhiệt độ 400°F (204°C) hoặc cao hơn. 
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(11) 45854 
(21) 1-2015-03572 (51) 7 D04B  15/90 

(22) 27.02.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/018833   27.02.2014 (87) WO2014/134237 04.09.2014 
(30) 13/781,514        28.02.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) MEIR, Adrian  (GB), PODHAJNY, Daniel, A. (UY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy dệt kim và phương pháp sản xuất bộ phận dệt kim bằng 

máy dệt kim này 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy dệt kim bao gồm cụm tháo có con lăn tháo thứ nhất và con lăn 

tháo thứ hai. Con lăn tháo thứ nhất được tạo kết cấu để tiếp xúc quay được và tác động 
lực kéo căng vào phần thứ nhất của bộ phận dệt kim cấu thành. Con lăn tháo thứ hai 
được tạo kết cấu để tiếp xúc quay được và tác động lực kéo căng vào phần thứ hai của 
bộ phận dệt kim cấu thành. Máy dệt kim còn bao gồm bộ phận dẫn động thứ nhất sẽ 
hoạt động để điều chỉnh theo cách lựa chọn lực kéo căng tác động bởi con lăn tháo thứ 
nhất vào phần thứ nhất của bộ phận dệt kim cấu thành. Hơn nữa, máy dệt kim bao gồm 
bộ phận dẫn động thứ hai sẽ hoạt động để điều chỉnh theo cách lựa chọn lực kéo căng 
tác động bởi con lăn tháo thứ hai vào phần thứ hai của bộ phận dệt kim cấu thành. Ngoài 
ra, máy dệt kim bao gồm bộ điều khiển được ghép nối có khả năng hoạt động với bộ 
phận dẫn động thứ nhất và bộ phận dẫn động thứ hai để kích hoạt nhằm điều chỉnh theo 
cách lựa chọn và độc lập bộ phận dẫn động thứ nhất và bộ phận dẫn động thứ hai. 
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(21) 1-2015-03579 (51) 7 A47K  11/02, C05F  3/06 

(22) 27.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/FI2014/050220      27.03.2014 (87) WO/2014/162052 09.10.2014 
(30) 20135307       02.04.2013   FI 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2015 
(71) EKOLET OY  (FI) 

Estetie 3, FI-00430 Helsinki, Finland 
(72) YLOSJOKI, Matti (FI) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị vệ sinh khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vệ sinh khô bao gồm bể chứa phân ủ (1) định ra khoang bên 
trong (2) để nhận chất thải rắn và chất thải lỏng, trong đó bể chứa phân ủ (1) có kết cấu 
thành bên (3) và kết cấu đáy (4), nắp bể chứa (5) có thể đóng mở khoang bên trong (2) 
của bể chứa phân ủ (1) và tạo thành ít nhất một phần của kết cấu phía trên cùng của bể 
chứa phân ủ (1), cửa nạp (6) được bố trí tại nắp bể chứa (5). Thiết bị vệ sinh khô bao 
gồm kết cấu đỡ (7) để đỡ bể chứa phân ủ (1) tại nền như nền đất. Bể chứa phân ủ (1) 
được nối với kết cấu đỡ (7) bằng công cụ lắp ráp trục (8) sao cho bể chứa phân ủ (1) có 
thể nghiêng so với kết cấu đỡ (7) về cơ bản theo trục nằm ngang. 
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(11) 45856 
(21) 1-2015-03597 (51) 7 A61K  39/395,  38/16,  39/12,  

39/155,  45/06, C07K  14/00,  14/765,  
16/00,  16/08,  16/10,  19/00, C12N  
15/09, G01N  33/53,  33/566,  33/569

(22) 13.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/025259   13.03.2014 (87) WO/2014/159822 02.10.2014 
(30) 61/782,215        14.03.2013  US 

61/911,093        03.12.2013  US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, USA 
(72) GURNETT-BANDER, Anne (US), PEREZ-CABALLERO, David (US), 

SIVAPALASINGAM, Sumathi (US), DUAN, Xunbao  (US), MACDONALD, Douglas 
(US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Kháng thể liên kết với protein F của virut hợp bào hô hấp của 
người, dược phẩm chứa kháng thể này và phân tử axit nucleic 
được phân lập mã hóa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể hoàn toàn của người mà liên kết với protein F của virut 
hợp bào hô hấp, dược phẩm chứa kháng thể này và phương pháp sử dụng kháng thể này. 
Kháng thể theo sáng chế là hữu ích để ngăn ngừa quá trình dung hợp của virut với màng 
tế bào và ngăn ngừa tình trạng lây lan của virut từ tế bào này sang tế bào khác, nhờ đó 
cung cấp phương tiện để ngăn ngừa việc lây nhiễm, hoặc để điều trị cho bệnh nhân mắc 
tình trạng lây nhiễm và làm thuyên giảm một hoặc nhiều triệu chứng hoặc biến chứng đi 
kèm với tình trạng lây nhiễm virut này. Ngoài ra, kháng thể này cũng có thể hữu ích để 
chẩn đoán tình trạng lây nhiễm bởi RSV (respiratory syncytial virus - virut hợp bào hô 
hấp). 
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(11) 45857 
(21) 1-2015-03609 (51) 7 A61K  47/48, A61P  35/00 

(22) 14.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/029757   14.03.2014 (87) WO2014/145090 18.09.2014 
(30) 61/792,216        15.03.2013  US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591-6707, United States of 
America 

(72) NITTOLI, Thomas (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để làm giảm sự tăng sinh của khối u và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để làm giảm kích thước khối u, làm giảm sự tăng 

sinh của khối u hoặc ngăn chặn sự tăng sinh của khối u. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 45858 
(21) 1-2015-03618 (51) 7 C07D 471/04, 401/04, 209/48, 

211/88 
(22) 01.10.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Học viện Quân y  (VN) 

160 Phùng Hưng,  Phúc La, Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Phan Đình Châu (VN), Vũ Bình Dương  (VN), Hồ Bá Ngọc Minh  (VN), Hoàng Văn 

Lương  (VN) 
(54) Phương pháp điều chế hoạt chất thalidomide 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế thalidomide (1) được cải tiến, đơn giản, 
trong đó nguyên liệu dễ kiếm, đem lại hiệu suất cao để có thể triển khai trong sản xuất. 
Phương pháp điều chế thalidomide theo sáng chế bao gồm hai bước: bước một là cho 
anhydrit phtalic (I) phản ứng với axit L-glutamic (II) trong dung môi phân cực, ở nhiệt 

độ từ 81°C -153°C để thu được axit N-phtaloyl- glutamic (III); bước tiếp theo là chuyển 
hóa hợp chất mới tạo thành này thành thalidomide (1) bằng cách cho phản ứng với các 
“tác nhân cung cấp nguồn amoniac” trong dung môi có nhiệt độ sôi cao, ở nhiệt độ 

153°C - 185°C. 
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(72) XU, Cen (US), HAMBURGER, Agnes Eva (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể được phân lập liên kết đặc hiệu với PAC1 ở người, 

polynucleotit mã hóa kháng thể này, phương pháp tạo ra 
kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể và đoạn liên kết kháng nguyên của kháng thể này mà liên 
kết với PAC1 của người. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất axit nucleic mã hóa kháng thể 
này và đoạn liên kết kháng nguyên của nó, vật truyền biểu hiện và tế bào chứa axit 
nucleic mã hóa kháng thể này, phương pháp tạo ra kháng thể này và dược phẩm chứa 
kháng thể này. Kháng thể và đoạn liên kết kháng nguyên của nó có thể ức chế quá trình 
liên kết của PAC1 với PACAP, và là hữu ích trong một số rối loạn liên quan đến PAC1, 
bao gồm việc điều trị và/hoặc ngăn ngừa các rối loạn do bệnh đau đầu, bao gồm bệnh 
đau nửa đầu và bệnh đau đầu từng chuỗi. 
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777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, USA 
(72) ECONOMIDES, Aris (US), IDONE, Vincent, J. (US), MORTON, Lori, C. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Kháng thể đơn dòng được phân lập của người liên kết đặc hiệu 

với gremlin-1 của người và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể đơn dòng được phân lập của người hoặc đoạn liên 

kết kháng nguyên của nó liên kết đặc hiệu với gremlin-1 (GREM1) của người và dược 
phẩm chứa kháng thể này. Theo các phương án cụ thể của sáng chế, các kháng thể này 
là những kháng thể hoàn toàn của người liên kết với GREM1. Các kháng thể theo sáng 
chế có thể dùng để ức chế hoặc trung hòa hoạt tính của GREM1, do đó là cách để điều 
trị bệnh hoặc rối loạn liên quan đến GREM1 như bệnh xơ hóa và bệnh ung thư. Theo 
một số phương án, các kháng thể theo sáng chế có thể dùng để điều trị ít nhất một triệu 
chứng hoặc biến chứng của bệnh xơ hóa ở gan, phổi hoặc thận. 
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Lưới được ép đùn, tấm đệm bao gồm lưới này và phương pháp 

tạo ra lưới này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lưới được ép đùn (10) chứa các sợi đàn hồi theo hướng dọc trục và 

các sợi không đàn hồi được ép đùn đồng thời theo các hướng khác nhau. Lưới này có 
mức độ chịu nén cao dưới tải trọng tác dụng vuông góc và có khả năng phục hồi tuyệt 
vời khi không chịu tác dụng của tải trọng này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm đệm bao gồm lưới nêu trên và phương pháp tạo 
ra lưới này. 
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(AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cấp nguyên liệu thiêu kết, máng cấp và hệ thống 

có máng cấp để thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máng cấp, hệ thống để cấp nguyên liệu thiêu kết tới bộ làm nguội 

thiêu kết (26) và phương pháp cấp nguyên liệu thiêu kết từ đai thiêu kết tới bộ làm nguội 
thiêu kết (26). Dòng nguyên liệu thiêu kết (16) được đưa vào trong máng cấp (1) ở vùng 
đầu vào (4), và dòng nguyên liệu thiêu kết (16) được thu gom bằng cơ cấu thu gom sau 
khi được đưa vào. Sau đó, dòng nguyên liệu thiêu kết được tán rộng bằng cơ cấu tán 
rộng. Tiếp theo, dòng nguyên liệu thiêu kết đã tán rộng (16), có lựa chọn sau khi đi qua 
thiết bị (24) để tạo ra hướng dịch chuyển của dòng nguyên liệu thiêu kết (16) một cách 
đồng đều, đi qua cơ cấu tách (8, 25) và được tách trong khi dòng nguyên liệu thiêu kết 
đã tán rộng dịch chuyển theo hướng của vùng đầu ra (5). Sau khi đi qua vùng đầu ra (5), 
dòng nguyên liệu thiêu kết (16) được cấp cho bộ làm nguội thiêu kết (26), trong đó 
vector chính theo phương ngang (B) của hướng dịch chuyển dòng nguyên liệu thiêu kết 
về cơ bản vuông góc với vector chính theo phương ngang (A) của hướng dịch chuyển 
nguyên liệu thiêu kết nhờ đai thiêu kết. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm phanh và cơ cấu kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm phanh (10) được làm thích ứng để được dùng trong cơ cấu kẹp 
kiểu đối nhau và có thể phanh chuyển động quay của đĩa (200). Đệm phanh (10) bao 
gồm vật liệu ma sát (12) được tạo ra trên phía đĩa (200) và tấm đỡ sau (11) được liên kết 
vào vật liệu ma sát (12) trên phía đối diện của đĩa (200). Tấm đỡ sau (11) được tạo ra từ 
hợp phần tấm đỡ sau gồm có nhựa và các sợi. Tấm đỡ sau (11) có phần gài khớp (111), 
mà phần gắn (70) của cơ cấu kẹp (100) có khả năng được gài vào trong đó, và phần gắn 
gài (70) được gài khớp với nó. Độ dày của vùng của tấm đỡ sau (11) nơi phần gài khớp 
(111) được tạo ra là lớn hơn độ dày của vùng của tấm đỡ sau (11) nơi phần gài khớp 
(111) không được tạo ra. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến cơ cấu kẹp có lắp đệm 
phanh nói trên. 

  
  

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
161 

(11) 45864 
(21) 1-2015-03645 (51) 7 A61K  39/395 

(22) 12.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/025044   12.03.2014 (87) WO2014/165271 A2 09.10.2014 
(30) 61/780,624        13.03.2013  US 

61/800,382        15.03.2013  US 
(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED  (IE) 

25-28 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kháng thể đơn dòng vô tính gắn kết với tau, polynucleotit 

và axit nucleic mã hóa kháng thể và dược phẩm chứa kháng 
thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng vô tính gắn kết với tau. Kháng thể này ức chế 
hoặc trì hoãn tình trạng bệnh lý thoái biến triệu chứng liên quan đến tau. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến polynucleotit, axit nucleic mã hóa kháng thể này, kháng thể được 
làm tương thích với người và dược phẩm chứa kháng thể này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất benzimidazolon dùng làm chất ức chế vùng 

bromodomain 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
 
trong đó R1a, R1b, R2a, R2b, R3, và X như được thể hiện trong bản mô tả, là chất ức chế 
hoặc điều biến hoạt tính của protein chứa vùng bromodomain, kể cả protein chứa vùng 
bromodomain 4 (BRD4), quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm và chế phẩm chứa 
hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Vacxin ho gà vô bào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin ho gà vô bào chứa biến độc tố ho gà của kháng nguyên 
Bordetella pertussis, sợi ngưng kết hồng cầu, kháng nguyên bám dính typ 2 và 3 (FIM), 
và tùy ý pertactin. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tấm đệm làm thoáng khí và phương pháp tạo ra tấm đệm làm 

thoáng khí này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm đệm làm thoáng khí (1,1') để bố trí trong hoặc trên vải dệt, bao 

gồm ít nhất một lớp (2), mà được che phủ ít nhất một phần bằng chất liệu hấp thụ (3) và 
có các lỗ làm thoáng khí (4), mà các lỗ làm thoáng khí (4) có thể được đóng lại ít nhất 
một phần dưới ảnh hưởng của chất lỏng dẫn đến việc làm căng phồng chất liệu hấp phụ 
(3), tấm đệm làm thoáng khí này thu được bằng phương pháp bao gồm các bước: a) xử 
lý lớp (2) có các lỗ làm thoáng khí (4) bằng hỗn hợp, bao gồm monome hoặc oligome 
mà có thể được polyme hóa và chất tạo liên kết ngang, như là giai đoạn sơ bộ đối với 
chất liệu hấp thụ (3), và bao gồm chất tạo ẩm và chất khơi mào và b) polyme hóa 
monome hoặc oligome để tạo ra chất liệu hấp thụ (3) trong khi tạo ra kết nối kiểu liên 
kết giữa chất liệu hấp thụ (3) và lớp này. Đối với mục đích thiết kế và phát triển tấm 
đệm làm thoáng khí theo cách mà tấm đệm làm thoáng khí có độ dày tương đối thấp và 
trọng lượng thấp trên một đơn vị diện tích và có tính linh hoạt cao một cách lâu dài và 
không bị ảnh hưởng bởi hơi ẩm sau quá trình sản xuất tiết kiệm, có thể được thiết kế với 
một lớp, đóng các lỗ làm thoáng khí theo cách tự làm kín, và còn lại bao gồm chất liệu 
hấp thụ, tấm đệm làm thoáng khí này khác biệt ở chỗ, chất liệu hấp thụ (3) được kết nối 
vào lớp (2) theo cách tạo liên kết ở ít nhất một số vùng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm treo và cụm dẫn động có cụm này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm treo sử dụng trong cụm dẫn động của xe có đòn treo thứ nhất, 
đòn treo thứ hai, đòn treo thứ ba và bộ phận hấp thụ va đập. Đòn treo thứ nhất có đầu cố 
định thứ nhất và đầu xoay thứ nhất đối diện với đầu cố định thứ nhất. Đòn treo thứ hai 
có đầu cố định thứ hai và đầu xoay thứ hai đối diện với đầu cố định thứ hai. Đòn treo 
thứ ba có đầu xoay trước và đầu xoay sau đối diện với đầu xoay trước. Bộ phận hấp thụ 
va đập được bố trí giữa đòn treo thứ nhất và đòn treo thứ hai, và có hai đầu lắp xoay 
được lần lượt với đòn treo thứ nhất và đòn treo thứ hai. Bộ phận hấp thụ va đập được làm 
thích ứng để hấp thụ lực va đập nhờ biến dạng trong khi sinh ra lực va đập. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp chứa các tế bào gốc/tế bào tổ tiên được tạo huyền 

phù trong một hoặc nhiều vật liệu sinh học 
  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp chứa các tế bào gốc/tế bào tổ tiên được tạo huyền phù trong 

một hoặc nhiều vật liệu sinh học, trong đó các tế bào gốc/tế bào tổ tiên là các tế bào gốc 
ống mật, tế bào gốc gan, hoặc các tế bào tổ tiên biệt hóa có nguồn gốc từ các tế bào gốc 
của chúng. Hỗn hợp chứa các tế bào gốc/tế bào tổ tiên được tạo thành để đưa vào ống 
mật của đối tượng để điều trị các tình trạng bệnh lý về tụy hoặc đưa vào thành ống mật 
gần gan để điều trị các tình trạng bệnh lý về gan và cho phép di chuyển đến tụy hoặc 
đến gan và mở rộng ra và sau đó tái tạo lại một phần hoặc toàn bộ tạng bị bệnh hoặc rối 
loạn chức năng. 
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(21) 1-2015-03677 (51) 7 E01F  15/02,  9/03 
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(75) SANCHEZ DE LA CRUZ, Jose Manuel  (ES) 

Avenida 308 E-08860 Castelldefels Barcelona (ES) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hàng rào bảo vệ giao thông dùng cho đường bộ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hàng rào bảo vệ giao thông, hàng rào này có thể có hình dáng của 
nhiều loại hàng rào khác nhau, đáng chú ý ở chỗ nó bao gồm bộ phận phát hiện/chỉ dẫn 
va chạm, để chỉ dẫn vị trí của hàng rào có liên quan đến một vụ va chạm hoặc tai nạn và 
cũng để thông báo một vụ tai nạn và nơi tai nạn xảy ra đến trạm điều khiển giao thông 
hoặc đến nhân viên hỗ trợ công cộng. Bộ phận phát hiện/chỉ thị bao gồm tấm bảo vệ lồi 
(2) được gẳn vào phía trước của hàng rào (1) mà nó sử dụng tấm bảo vệ này, tấm bảo vệ 
(2) bảo vệ một hộp kết nối (3) và ống dẫn (4) để cùng nhau tạo thành phương tiện phát 
hiện và truyền thông vụ va chạm đã xảy ra, và còn có đèn báo hiệu (5) báo hiệu vụ va 
chạm, đèn báo hiệu (5) được bố trí trên tấm đỡ (6) được gắn chặt bên trên tấm bảo vệ 
(2). 
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(11) 45871 
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(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 
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(72) DOJAN, Frederick J. (US), HOLMES, Matthew J. (US), LINDNER, Troy C. (US), 

NETHONGKOME, Benjamin (US), THOMPSON, Dolores S. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có đế bao gồm giày dép thể thao, có bộ đế giữa bằng bọt 
xốp tương đối mềm và nhẹ được che một phần bởi ít nhất một (các) bộ phận (bảo vệ) 
bọc cứng hơn và/hoặc có mật độ cao hơn và/hoặc (các) bộ phận bảo vệ khác. 

  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
169 
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(21) 1-2015-03689 (51) 7 A43B  1/00,  13/12,  13/18 

(22) 13.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/025607  13.03.2014 (87) WO/2014/151379 25.09.2014 
(30) 13/835,715       15.03.2013 US 

13/838,051       15.03.2013 US 
13/837,967       15.03.2013 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) DOJAN, Frederick J. (US), HOLMES, Matthew J. (US), LINDNER, Troy C. (US), 

NETHONGKOME, Benjamin (US), THOMPSON, Dolores S. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép bao gồm: phần trên; và kết cấu đế được gài vào phần trên, 
trong đó kết cấu đế này có chi tiết bằng bọt xốp polyme thứ nhất dùng để nâng đỡ ít 
nhất vùng gót và vùng giữa bàn chân của bàn chân người sử dụng, trong đó mép ngoài lộ 
ra của chi tiết bằng bọt xốp polyme thứ nhất có kết cấu sóng kéo dài liên tục từ vùng 
phần giữa bàn chân hoặc phần trước bàn chân ở phía giữa của chi tiết bằng bọt xốp 
polyme thứ nhất gần vùng phần giữa bàn chân hoặc phần trước bàn chân ở phía bên của 
chi tiết bằng bọt xốp polyme thứ nhất, và trong đó kết cấu sóng có năm đỉnh ngoài của 
sóng được nối bởi bốn vùng khe sóng nằm giữa các đỉnh ngoài của sóng liền kề của năm 
đỉnh ngoài của sóng. 
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(71) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 

(72) DOJAN, Frederick J. (US), HOLMES, Matthew J.  (US), LINDNER, Troy C.  (US), 
NETHONGKOME, Benjamin  (US), THOMPSON, Dolores S.  (US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Giày dép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có đế, bao gồm giày dép thể thao, có đế giữa bằng bọt xốp 

tương đối mềm và nhẹ được che một phần bởi ít nhất một (các) bộ phận (bảo vệ) bọc 
cứng hơn và/hoặc có mật độ cao hơn và/hoặc (các) bộ phận bảo vệ khác. 
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Philippe  (FR), DOUBLET, FrÐdÐric Marc Maurice  (FR), RABOISSON, Pierre Jean-
Marie Bernard (FR), ARNOULT, Eric Pierre Alexandre (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất deaza-purinon dạng vòng lớn và dược phẩm chứa hợp 

chất này dùng để điều trị bệnh nhiễm virut 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất deaza-purinon dạng vòng lớn, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa hợp chất này để sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm virut. 
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(72) Tetsuhiko NISHIMURA (JP), Kosei MAEBASHI (JP), Yuuichirou SAWADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Hệ thống động cơ và phương tiện giao thông có lắp hệ thống 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống động cơ gồm động cơ có trục khuỷu, bộ phận quay quay 

quanh trục quay cùng với trục khuỷu, các bộ phận phát hiện thứ nhất được bố trí trên bộ 
phận quay, bộ phận phát hiện thứ hai cũng được bố trí trên bộ phận quay, phương tiện 
phát hiện thứ nhất và thứ hai lần lượt phát hiện các bộ phận phát hiện thứ nhất và thứ hai 
và phương tiện điều khiển đánh lửa. Các bộ phận phát hiện thứ nhất được bố trí theo các 
khoảng cách đều dọc theo hướng quay của bộ phận quay. Bộ phận phát hiện thứ hai 
được bố trí tại vị trí khác với các vị trí của các bộ phận phát hiện thứ nhất theo phương 
dọc theo trục quay. Phương tiện phát hiện thứ nhất có vùng phát hiện thứ nhất tại vị trí 
cố định trên đường đi mà các bộ phận phát hiện thứ nhất đi qua theo chuyển động quay 
của bộ phận quay. Phương tiện phát hiện thứ hai có vùng phát hiện thứ hai tại vị trí cố 
định trên đường đi mà bộ phận phát hiện thứ hai đi qua theo chuyển động quay của bộ 
phận quay và phát hiện bộ phận phát hiện thứ hai ở thì nén của động cơ. Phương tiện 
điều khiển đánh lửa bắt đầu quá trình điều khiển cấp điện để cấp điện cuộn tăng áp đáp 
lại sự phát hiện bộ phận phát hiện thứ hai bởi phương tiện phát hiện thứ hai. 
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Lớp phủ không ăn được chứa nguyên liệu thực phẩm và quy 

trình sản xuất lớp phủ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp phủ không ăn được chứa chất filmogen và ít nhất một nguyên 

liệu thực phẩm được chọn từ thực phẩm dạng chất lỏng, rắn, lỏng hoặc gel như nước, 
quả quýt, quả trứng cá đỏ, quả mâm xôi, quả dâu tây, quả kiwi, quả cà chua, quả vani, 
quả lựu, củ cải, củ cà rốt, tỏi tây, củ khoai tây, quả ớt ngọt, cây nghệ tây, bột ca ri, cây 
quế, cây vani, trứng cá, cây oải hương, gạo, đường, hỗn hợp gia vị (herbs de provence), 
nước xốt cà chua đặc, phần chiết cà chua, nước xốt cà chua nấm, mật ong, mứt cam 
mâm xôi, mứt cam dâu tây, cacao, sôcôla, bột cà rốt, xi rô lựu, xì dầu, nước xốt rau cải, 
rượu vang, rượu, rượu vỏ cam, giấm, nước ép cà chua, nước ép cà rốt, nước ép mâm xôi, 
nước, sữa, nước hoa hồng hoặc hỗn hợp của nó. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy 
trình sản xuất lớp phủ không ăn được, các bề mặt hoặc vật phẩm được phủ bằng lớp phủ 
này, mỹ phẩm, thuốc màu bôi móng tay, sơn móng tay và nước bóng bôi móng tay bao 
gồm lớp phủ này. 
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(75) Hoàng Văn Noóng  (VN) 

Phố Phục Hoa, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 
(54) Đập thuỷ điện, thuỷ lợi gia cố thêm sắt tấm và bê tông cốt 

thép ngoài thân đập 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đập thuỷ điện, thuỷ lợi có gia cố thêm sắt tấm và bê tông cốt thép 

ngoài thân đập bao gồm hai cống thoát nước sông ở hai bên chân đập sát bờ, cuối cống 
có van đóng xả nước sông, cống để thoát hết nước sông theo cống. Để việc đắp đập 
không bị cản trở, đập được đắp theo hình thang, bằng vật liệu như đá hộc lẫn sỏi và đất 
đá đồi. Đập được đắp chia thành nhiều lớp, lớp thứ nhất được đổ dày từ 2m đến 3m, 
dùng máy san để san phẳng, dùng máy lu để lu thật kỹ từng lớp, các lớp tiếp theo thi 
công như lớp thứ nhất và tạo mặt phẳng cho ba mặt đập là mặt đầu đập, mặt đỉnh đập và 
mặt cuối đập, thi công xong đập, tiến hành gia cố sắt tấm ngoài thân đập. Tấm sắt chân 
đầu đập cao từ 2m đến 3m, sắt có độ dày từ 5mm đến 7mm, các tấm sắt tiếp theo dày từ 
3mm đến 5mm được hàn nối liền từ tấm sắt đầu đập, đến cuối đập và xuống đến chân 
đập. Sau đó, làm mương thoát nước lũ, mương này được đúc bằng bê tông cốt thép có độ 
dày từ 20cm đến 30cm, cuối mương thoát nước lũ có van đóng xả nước lũ. Mương và 
mặt đập đủ thoát nước lũ lớn, mương được làm ở hai bên đập, dọc theo đập, trên mương 
có cầu điều khiển van đóng xả nước lũ. 
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Phố Phục Hoa, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 
(54) Nhà máy đa năng chống lũ lụt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhà máy đa năng chống lũ lụt bao gồm cống nước, móng nhà, sàn 
nhà, tường nhà, mái lợp; cống thoát nước ở hai bên đầu nhà, đầu cống bên trái là cống 
thoát nước ra cho thuỷ điện, dẫn nước vào cho máy bơm nước, đầu cống bên phải là để 
lắp ống nước vào cho thuỷ điện, lắp ống bơm lên cho máy bơm nước; móng nhà được 
đúc bằng bê tông cốt thếp, có độ dầy từ 30cm đến 40cm, móng nhà là hộp kín, có từng 
ngăn, để lồng ống nước vào giữa từng ngăn móng, ở hai bên móng; sàn nhà có hai lớp, 
lớp trên được làm bằng sắt tấm, có độ dày từ 10mm đến 15mm, có các ô thõng xuống 
hầm móng để lắp máy; sàn nhà ngoài được đúc bằng bê tông cốt thép, có độ dày từ 
30cm đến 40cm, có các ô thõng xuống hầm móng, hai lớp sàn nhà được đúc liền từ hai 
lớp tường nhà; tường nhà có hai lớp, lớp trong nhà được làm bằng sắt tấm, có độ dầy từ 
5mm đến 7mm, tường trong nhà được hàn các thanh sắt vê 10mm vào tường làm giã đỡ, 
giã đỡ cách nhau từ 1m đến 2m, và các thanh sắt chống sức ép từ lũ lụt, các thanh sắt đặt 
cách nhau từ 1m đến 2m, rải đều lên đến đỉnh nhà, lớp tường ngoài được đúc bằng bê 
tông cốt thép, có độ dày từ 20cm đến 30cm, hai tường nhà được đúc liền từ hai lớp sàn 
nhà; mái lợp là mái nhà lắp ghép tháo lắp được để sửa chữa máy móc. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống kiểm thử và phương pháp kiểm thử sự thu nhận gói dữ 

liệu của bộ thu phát tín hiệu gói dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để kiểm thử tín hiệu nhận được bởi bộ thu 

phát tín hiệu gói dữ liệu. Bằng cách giám sát các tín hiệu được cung cấp cho và quay trở 
lại từ mẫu thử (DUT-Device Under Test), ví dụ như tín hiệu kích thích và phản hồi, một 
cách tương ứng, có thể xác định được liệu và khi nào DUT nhận được gói dữ liệu bị lỗi 
hoặc nhận được gói dữ liệu đúng theo cách bị lỗi. Khi các sự kiện này xảy ra, tín hiệu 
kiểm soát thích hợp được đưa ra để lệnh cho hệ thống phụ phân tích và nhận tín hiệu 
kiểm tra (ví dụ như bộ phân tích tín hiệu vectơ) bắt và giữ lại để phân tích gói dữ liệu bị 
lỗi hoặc gói dữ liệu đúng nhận được theo cách bị lỗi này. Điều này cho phép các kết quả 
kiểm thử gói dữ liệu nhận được xác định số lượng các gói dữ liệu nhận được chính xác 
trong phạm vi khoảng thời gian được xác định trước và xác định lỗi của gói dữ liệu nhận 
được là do nhận được gói dữ liệu bị lỗi hoặc nhận được gói dữ liệu đúng theo cách bị 
lỗi. 
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(BE), NIEMEIJER, Nico Rudolph (NL) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm chứa S-ketamin hyđroclorua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa S-ketamin hyđroclorua và nước, tốt hơn là để dùng 
theo đường mũi, trong đó dược phẩm này không chứa chất bảo quản kháng khuẩn. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Giày dép có các tấm ở phần trước bàn chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép (10) bao gồm phần trên (12) và cụm đế (14) được gắn vào 
phần trên (12). Cụm đế (14) có tấm trên (34) và tấm dưới (36) trên phần trước bàn chân 
của cụm đế (14), và các nhánh tấm dưới uốn cong xuống dưới từ tấm trên (34). 
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(54) Tế bào phân lập được trong môi trường nuôi cấy chứa 

theobromin và phương pháp nuôi cấy tế bào này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào phân lập được trong môi trường nuôi cấy chứa theobromin. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp nuôi cấy tế bào, môi trường nuôi cấy 
chứa theobromin và chế phẩm chứa theobromin dùng để điều trị bệnh loãng xương. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm cán nóng và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nóng chứa các thành phần sau, tính theo % khối 
lượng: C: 0,01 - 0,2; Si: 2,5 hoặc nhỏ hơn; Mn: 4,0 hoặc nhỏ hơn; P: 0,10 hoặc nhỏ hơn; 
S: 0,03 hoặc nhỏ hơn; Al: 0,001 - 2,0; N: 0,01 hoặc nhỏ hơn và O: 0,01 hoặc nhỏ hơn, 
và lượng của một hoặc hai nguyên tố Ti và Nb nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,30%. Cỡ 

hạt tinh thể hữu hiệu trung bình ở 1/4 chiều dày thép tấm là 10m hoặc nhỏ hơn, cỡ hạt 

tinh thể hữu hiệu trung bình ở phần nằm cách bề mặt thép tấm 50m là 6m hoặc nhỏ 
hơn. Kết cấu của thép tấm này là mactensit được tôi hoặc bainit và tổng thể tích của 
chúng là 90% hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
thép tấm cán nóng này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm kết dính được phủ vải hỗn hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm kết dính được phủ vải hỗn hợp bao 
gồm các bước: a) sản xuất sản phẩm thạch cao được phủ vải, trong đó vải có mặt bên 
trong liền kề với mặt thứ nhất của lõi kết dính và mặt vải bên ngoài đối diện; b) phủ hỗn 
hợp hoàn thiện kết dính chứa nước được phủ lên mặt vải bên ngoài để tạo ra sản phẩm 
kết dính được phủ vải hỗn hỗn hợp. Hỗn hợp hoàn thiện có thể được phủ một cách thích 
hợp bằng cụm con lăn bao gồm con lăn hoàn thiện và con lăn điều chỉnh ăn khớp với 
nhau để tạo ra các rãnh hoặc phần lõm. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp xác nhận kết nối tín hiệu tần số 

rađio (RF) với mẫu thử (DUT) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xác nhận kết nối tín hiệu tần số radio 

(RF) toàn vẹn với mẫu thử (DUT). Tín hiệu RF đầu ra được cung cấp cho cổng tín hiệu 
RF và được vòng trở lại để phân tích cùng với tín hiệu RF đầu vào, bao gồm thành phần 
tín hiệu bị phản xạ liên quan đến tín hiệu RF đầu ra, từ cổng tín hiệu RF. Bằng cách đo 
cường độ của sự kết hợp giữa tín hiệu RF đầu vào và vòng trở lại, ví dụ như tại nhiều tần 
số tín hiệu, có thể được xác định liệu cổng tín hiệu RF đã được ngắt kết nối đúng với 
DUT hay chưa. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp xác định tính toàn vẹn kết nối tín 

hiệu tần số vô tuyến (RF) với các thiết bị cần kiểm định (DUT) 
cần kiểm định đồng thời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xác định tính toàn vẹn kết nối tín hiệu tần 
số vô tuyến (RF - Radio Frequency) với các thiết bị cần kiểm định (DUT - Device 
Under Test) mà cần kiểm định đồng thời bằng cách sử dụng các bản tái tạo của tín hiệu 
kiểm định RF. Các kết nối tín hiệu sử dụng dây cáp giữa nguồn tín hiệu và các DUT 
được giám sát bằng cách cảm biến các mức của các tín hiệu RF phát ra và các tín hiệu 
RF phản xạ có liên quan. Các mức tín hiệu này được so sánh với các mức tín hiệu tương 
tự khi các tín hiệu RF phát ra được cung cấp cho các trở kháng tham chiếu. Theo cách 
khác, các kết nối tín hiệu sử dụng dây cáp có các độ dài bước sóng tín hiệu đã biết, và 
tần số tín hiệu kiểm định RF được quét sao cho độ trễ thời gian tối thiểu và độ trễ thời 
gian tối đa giữa các tín hiệu RF phát ra và các tín hiệu RF phản xạ trải qua chu kỳ tín 
hiệu tối thiểu và chu kỳ tín hiệu tối đa với độ chênh lệch là ít nhất bằng một chu kỳ đầy 
đủ. Độ lớn và pha của tín hiệu RF phản xạ được giám sát, nhờ đó độ chênh lệch giữa 
mức tín hiệu đỉnh và mức tín hiệu đáy và các sự thay đổi về pha được nhận biết để xác 
định tổn hao ngược và các thay đổi về pha mà chỉ thị sự kết nối với DUT. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 1,3-oxazin-2-amin ngưng tụ với xyclopropyl được 

perflo hóa làm chất ức chế beta-secretaza, quy trình điều 
chế và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất hữu dụng để điều biến hoạt tính của enzym beta- secretaza 
(BACE). Hợp chất theo sáng chế có công thức chung I sau: 
 

 
 
trong đó các biến A4, A5, A6, A8, mỗi Ra, Rb, R1, R2, R3 và R7 có ý nghĩa như được xác 
định trong bản mô tả này. Sáng chế còn đề xuất dược phẩm chứa hợp chất này, hợp chất 
và dược phẩm theo sáng chế dùng để điều trị các rối loạn và/hoặc các tình trạng bệnh lý 
liên quan đến sự tạo mảng và kết lắng A-beta do hoạt tính sinh học của BACE gây ra. 
Các rối loạn qua trung gian BACE bao gồm, ví dụ, bệnh Alzheimer, chứng thiếu hụt 
nhận thức, chứng suy giảm nhận thức, bệnh tâm thần phân liệt và các tình trạng bệnh 
khác ở hệ thần kinh trung ương. Sáng chế cũng đề xuất các hợp chất có công thức II và 
III, các chất trung gian và phương pháp điều các hợp chất theo sáng chế. 
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(54) Hợp chất dị vòng ngưng tụ hoặc muối của nó, thuốc trừ sâu 

dùng trong nông nghiệp và làm vườn chứa hợp chất này và 
phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất và phát triển các thuốc trừ sâu mới trong nông nghiệp 
và làm vườn trên cơ sở xem xét tổn thất vẫn lớn do côn trùng gây hại, vv, gây ra và sự 
xuất hiện của các côn trùng gây hại kháng thuốc trừ sâu trong trồng trọt trong lĩnh vực 
nông nghiệp, làm vườn và lĩnh vực tương tự. Sáng chế đề xuất hợp chất dị vòng ngưng tụ 
được biểu diễn bởi công thức chung (I): 
 

 
 
(trong đó Al, A2 và A3 có thể giống hoặc khác nhau, và mỗi chúng là nguyên tử nitơ 
hoặc nhóm CH, R1 là nhóm alkyl hoặc nhóm tương tự, R2 là nhóm haloalkyl hoặc nhóm 
tương tự, R3 là nguyên tử hydro hoặc nhóm tương tự, R4 là nhóm haloalkyl hoặc nhóm 
tương tự, R5 là nhóm alkyl hoặc nhóm tương tự, và m là 0 hoặc 2) hoặc muối của nó; 
thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp và làm vườn bao gồm hợp chất hoặc muối của nó 
làm thành phần hoạt tính; và phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu. 
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(72) HIDEHIRA Yorio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất bảng mạch nhiều chi tiết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất bảng mạch nhiều chi tiết có khả 
năng lắp ghép hiệu quả khung (2) và chi tiết bảng mạch không có khuyết tật (1) với 
nhau, nhờ đó sản xuất có hiệu quả bảng mạch nhiều chi tiết (6) bao gồm các chi tiết 
bảng mạch không có khuyết tật (1). Phương pháp và thiết bị này được tạo ra để khiến 
cho cơ cấu vận chuyển chi tiết bảng mạch (21) lấy ra và giữ chi tiết bảng mạch được 
chứa trong hộc chứa chi tiết bảng mạch (20) và lắp ghép chi tiết bảng mạch với khung 
(2) được đặt trên bàn chặn (10) được đặt trong khu vực làm việc thứ nhất (42), và sau 
khi dịch chuyển bàn chặn (10) từ khu vực làm việc thứ nhất (42) đến khu vực làm việc 
thứ hai (43), phun chất kết dính (44) vào vùng lắp ghép giữa chi tiết bảng mạch và 
khung (2) bằng cách sử dụng thiết bị phun keo (11) để từ đó cố định mối quan hệ vị trí 
giữa chúng. 
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SPEVAK, Wayne (US), WU, Guoxian (CN), WU, Jeffrey (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), quy trình điều chế chúng, dược phẩm 
chứa chúng, và hợp chất này được sử dụng để điều trị bệnh. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Xe lội nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe lội nước bao gồm: xe đạp (1); ít nhất hai phao (3) có dạng hình 
trụ dài; hệ khung (2) để liên kết theo cách tháo lắp được với xe đạp (1) và các phao (3); 
và hệ thống dẫn động (4) để vận hành xe di động được dưới nước; khác biệt ở chỗ: hệ 
thống dẫn động (4) này gồm có cơ cấu vi sai (41) để truyền chuyển động từ bánh xe sau 
tới cặp chân vịt (44) thông qua cặp trục-cáp mềm (43) và cơ cấu hãm (418) để điều 
khiển hoạt động của cơ cấu vi sai (41), nhờ đó có thể điều khiển tốc độ của mỗi chân vịt 
(44) một cách độc lập. 
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HARVEY, Darren (GB), SCHOLTE, Andrew (CA), MANIAR, Sachin (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất heteroaryl dùng làm chất ức chế protein kinaza và 

dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất hữu ích làm chất ức chế protein kinazava dược phẩm 

chứa chúng. 
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(72) JIN, Yougang (CN), HUANG, Shaohai (CN), WU, Hongjun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sắp xếp tờ tiền 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị sắp xếp tờ tiền bao gồm cơ cấu vận chuyển từng tờ tiền một, 
băng tải trên, tấm sắp xếp dạng hình cung, cơ cấu chặn di động, thiết bị cảm biến, và bộ 
điều khiển. Tấm đàn hồi được bố trí trên tấm sắp xếp dạng hình cung ở một vị trí để sắp 
xếp các tờ tiền, một đầu của tấm đàn hồi được cố định trên tấm sắp xếp dạng hình cung, 
và đầu tự do của tấm đàn hồi kéo dài theo hướng ngược với hướng vận chuyển của các 
tờ tiền, phần kéo dài của tấm đàn hồi tạo thành hình cung và được làm thích ứng để đỡ 
một cách đàn hồi băng tải trên, và một rãnh xuyên được tạo ra trên tấm sắp xếp dạng 
hình cung ở vị trí tương ứng với tấm đàn hồi, và đầu tự do của tấm đàn hồi được làm 
thích ứng để nhô ra và thu về tự do trong rãnh xuyên. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên kháng gen hoạt hóa tế bào 

bạch huyết 3 (LAG-3), phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa 
protein này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein liên kết kháng nguyên kháng gen hoạt hóa tế bào bạch 
huyết 3 (LAG-3), cụ thể là đề cập đến protein liên kết kháng nguyên gây ra sự suy giảm 
tế bào T đã hoạt hóa LAG-3+. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
và dược phẩm chứa protein này. 
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(54) Nắp liền bình rượu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp gắn liền bình rượu cho bình gốm dùng một lần để ủ và bảo 
quản rượu truyền thống. Nắp này bao gồm phần nắp chụp (3) được tạo kết cấu có dạng 
cốc úp ngược và hai vòi cong (1) đối xứng. Nắp gắn bình này khác biệt ở chỗ, chính 
thành phần gốm tạo nên nắp tham gia vào quá trình chuyển đổi chất khí trong quá trình 
ủ rượu truyền thống, trong đó phần nắp được hàn gắn cố định với bình bằng keo cứng để 
kéo dài thời gian ủ rượu vô thời hạn. Khi cần rót rượu, thì nắp bình được sử dụng bằng 
cách xoay, vặn, xoắn thanh tay đòn (7) để bẻ gãy vòi cong (1) theo vết rãnh chờ sẵn (2) 
trên thân vòi. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm chứa S-ketamin hyđroclorua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa nước chứa S-ketamin hyđroclorua tốt hơn là để 
dùng qua đường mũi, trong đó dược phẩm này không chứa chất bảo quản kháng khuẩn. 
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LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng bột chứa lutein và thực phẩm công thức dành 

cho trẻ em 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng bột chứa lutein. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 

hỗn hợp trộn sẵn dạng khô và thực phẩm công thức dạng khô dùng cho trẻ em chứa chế 
phẩm dạng bột nêu trên. 
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(54) Cơ cấu hộp quay vòng tiền giấy và thiết bị xử lý tờ tiền có cơ 

cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu hộp quay vòng tiền giấy và thiết bị xử lý tờ tiền có cơ cấu 

này. Cơ cấu hộp quay vòng tiền giấy theo sáng chế bao gồm thân hộp và cơ cấu truyền 
động được làm thích ứng để được nối với thân hộp, cơ cấu truyền động có bánh xe cánh 
quạt tiếp nhận tờ tiền được làm thích ứng để được bố trí ở cửa phân phối/tiếp nhận tờ 
tiền của cơ cấu hộp quay vòng tiền giấy, và bánh xe trục lăn phân phối tờ tiền được làm 
thích ứng để được bố trí đối diện với tấm sắp xếp tờ tiền của thân hộp, và bánh xe trục 
lăn phân phối tờ tiền được làm thích ứng để được bố trí ở phần bên của bánh xe cánh 
quạt tiếp nhận tờ tiền để tạo ra cơ cấu chặn tờ tiền. 
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(54) Hợp chất 3-phenylpropylamin được thế dùng để điều trị các 

bệnh và rối loạn về mắt và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 3-phenylpropylamin được thế và dược phẩm chứa hợp 

chất này. Dược phẩm theo sáng chế là hữu hiệu dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh 
và các rối loạn về mắt bao gồm thoái hóa điểm vàng do tuổi già (age-related macular 
degeneration - AMD) và bệnh Stargardt. 
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(54) Chế phẩm truyền hương vị và phương pháp sản xuất thực phẩm 

hoặc đồ uống được truyền hương vị của món hầm 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm truyền hương vị có thể truyền hương vị món hầm cho thực 

phẩm và đồ uống có thể được sản xuất với chi phí thấp, và không chỉ giới hạn ở thực 
phẩm và đồ uống mà chế phẩm này có thể ứng dụng được. Chế phẩm truyền hương vị 
này chứa xycloten, axit isovaleric và axit octanoic làm thành phần hoạt tính. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thực phẩm hoặc đồ uống này. 
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(72) MERRINGTON, James (GB), ROSE, Andrew, Peter (GB), TAYLOR, Neil, Fletcher 

(GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm dưỡng vải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm dưỡng vải đậm đặc chứa nước, là chế 
phẩm dạng phân tán chứa nước, chứa chất làm mềm vải amoni bậc bốn liên kết este với 
lượng nằm trong khoảng từ 10% đến 30% trọng lượng, nước, và chất điện phân; trong 
đó quy trình này bao gồm bước i) thêm một phần chất điện phân trước khi thêm chất 
làm mềm vải vào nước, và ii) bổ sung thêm một phần chất điện phân sau khi thêm chất 
làm mềm vải amoni bậc bốn liên kết este. Quy trình này làm cải thiện sự ổn định về độ 
nhớt sau khi điều chế mà không làm mất sự ổn định khi bảo quản. 
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(30) JP2013-095416       30.04.2013 JP 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2015 
(71) DDK LTD.  (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo 1350042, Japan 
(72) TADOKORO Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Linh kiện điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến linh kiện điện tử có cấu trúc rẻ tiền và thể hiện khả năng chống ăn 
mòn tuyệt vời với dòng hỗn hợp bốn khí. Linh kiện điện tử (10) bao gồm ít nhất bộ phận 
tiếp xúc (14) có, trên bề mặt của phần tiếp xúc được điều chỉnh để tiếp xúc với bộ phận 
tiếp xúc khác, ít nhất lớp mạ lót (147) và lớp mạ chính (149) tạo ra trên lớp mạ lót 
(147). Linh kiện điện tử (10) bao gồm thêm lớp phủ (16) chứa dầu flo hóa bố trí trên lớp 
mạ chính (149). Lớp phủ (16) có trọng lượng lớp phủ khô trên đơn vị diện tích là lớn 
hơn hoặc bằng 0,011 mg/cm2 trên lớp mạ chính (149). 
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(72) PALMER SKEBBA, Victoria (US), GANDHI Niranjan, R. (US), MILANI, Franco, X. 

(US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp chế biến pho mát tái cấu trúc, phương pháp sử 

dụng sự biến đổi cấu trúc protein để chế biến sản phẩm pho 
mát tự nhiên, và phương pháp chế biến sản phẩm sữa hoặc 
tương tự sữa tái cấu trúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế biến pho mát tái cấu trúc, phương pháp sử dụng 
sự biến đổi cấu trúc protein để chế biến sản phẩm pho mát tự nhiên, và phương pháp chế 
biến sản phẩm sữa hoặc tương tự sữa tái cấu trúc bằng cách sử dụng nguyên liệu ban đầu 
chứa protein. Các phương pháp này bao gồm quá trình biến đổi protein và quá trình 
phục hồi protein hoặc tái cấu trúc protein. 
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11911 Freedom Drive, One Fountain Square, Reston, Virginia 20190, United States of 
America 

(72) Todd E. ANDERSON (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị uốn tấm lợp có hệ thống điều khiển để điều chỉnh 

khoảng cách giữa các trục uốn có khoảng cách có thể điều 
chỉnh được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị uốn cong tấm lợp bao gồm khung, trục uốn thứ nhất được 
đỡ bởi khung, trục uốn thứ nhất bao gồm trục thứ nhất, nhiều lưỡi uốn thứ nhất, và bánh 
răng dẫn động thứ nhất được gắn vào trục thứ nhất, và trục uốn thứ hai được đỡ bởi 
khung, trục uốn thứ hai bao gồm trục thứ hai, nhiều lưỡi uốn thứ hai, và bánh răng dẫn 
động thứ hai được gắn vào trục thứ hai. Khoảng cách giữa trục thứ nhất và trục thứ hai 
của các trục uốn thứ nhất và thứ hai có thể điều chỉnh được. Thiết bị bao gồm nhiều 
thanh liên kết, nhiều bánh răng khác nhau và cơ cấu liên kết điều chỉnh được cấu hình 
để duy trì khoảng cách giữa các trục uốn thứ nhất và thứ hai trong quá trình dẫn động 
các trục uốn thứ nhất và thứ hai trong phạm vi có thể điều chỉnh được của khoảng cách 
giữa chúng. 
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HERSHKOWITZ, Frank (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa hydrocacbon. Theo các 
khía cạnh khác nhau, các hệ thống và phương pháp được đề xuất để tích hợp tế bào 
nhiên liệu cacbonat nóng chảy với quy trình tổng hợp Fischer-Tropsch. Tố bào nhiên 
liệu cacbonat nóng chảy có thể được tích hợp với quy trình tổng hợp Fischer-Tropsch 
theo các phương thức khác nhau, gồm có cung cấp khí tổng hợp để sử dụng trong sản 
xuất cacbon có chứa hydrocacbon. Ngoài ra, tích hợp của các tế bào nhiên liệu cacbonat 
nóng chảy với quy trình tổng hợp Fischer-Tropsch có thể còn tạo thuận lợi hơn nữa cho 
xử lý dòng thông hơi hoặc các dòng sản phẩm thứ cấp được tạo ra trong quy trình tổng 
hợp. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa hydrocacbon. Theo các 
khía cạnh khác nhau, các hệ thống và phương pháp khác nhau được đề xuất để tích hợp 
tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy với quy trình tổng hợp Fischer-Tropsch. Các tế 
bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy có thể được tích hợp với quy trình tổng hợp Fischer-
Tropsch theo các phương thức khác nhau, bao gồm cung cấp khí tổng hợp để sử dụng 
trong sản xuất cacbon chứa hydrocacbon. Ngoài ra, việc tích hợp các tế bào nhiên liệu 
cacbonat nóng chảy với quy trình tổng hợp Fischer-Tropsch có thể còn tạo thuận tiện 
hơn nữa cho xử lý dòng thoát hoặc các dòng sản phẩm thứ cấp được tạo ra trong quy 
trình tổng hợp. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa hydrocacbon. Theo các 
khía cạnh khác nhau, các hệ thống và các phương pháp được đề xuất để tích hợp các tế 
bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy với quy trình tổng hợp metanol. Các tế bào nhiên 
liệu cacbonat nóng chảy có thể được tích hợp với quy trình tổng hợp metanol theo các 
cách khác nhau, bao gồm cung cấp khí tổng hợp để sử dụng trong sản xuất metanol. 
Ngoài ra, sự tích hợp của các tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy với quy trình tổng 
hợp metanol có thể làm cho dễ dàng xử lý hơn các dòng thông khí hoặc các dòng sản 
phẩm phụ được tạo ra trong suốt quy trình tổng hợp. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa hydrocacbon. Theo các 
khía cạnh khác nhau, hệ thống và phương pháp được đề xuất để tích hợp tế bào nhiên 
liệu cacbonat nóng chảy với quy trình tổng hợp Fischer-Tropsch. Các tế bào nhiên liệu 
cacbonat nóng chảy có thể được tích hợp với quy trình tổng hợp Fischer-Tropsch bằng 
nhiều cách, bao gồm cung cấp khí tổng hợp để sử dụng trong sản xuất cacbon chứa 
hydrocacbon. Ngoài ra, việc tích hợp các tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy với quy 
trình tổng hợp Fischer-Tropsch có thể được tạo điều kiện cho việc xử lý dòng thoát được 
tạo ra trong quy trình tổng hợp. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm nuôi cấy vi khuẩn tinh khiết về mặt sinh học, chất 

chủng ngừa để áp dụng cho các loài thực vật, phương pháp 
kích thích khả năng sinh trưởng của thực vật, hạt giống được 
phủ bằng chất chủng ngừa hoặc sản phẩm nuôi cấy vi khuẩn 
và kít dùng để kích thích khả năng sinh trưởng của thực vật 

  (57)     Nhìn chung, sáng chế đề cập đến các sản phẩm nuôi cấy vi khuẩn tinh khiết về vi khuẩn 
học của các chủng mới của vi khuẩn thúc đẩy khả năng sinh trưởng của thực vật, và các 
chất chủng ngừa chứa vi khuẩn này. Sáng chế còn đề xuất các hạt giống thực vật được 
phủ bằng chất chủng ngừa này, kit bao gồm các chất chủng ngừa và phương pháp kích 
thích khả năng sinh trưởng của thực vật bằng cách áp dụng sản phẩm nuôi cấy vi khuẩn 
tinh khiết về mặt sinh học hoặc chất chủng ngừa cho thực vật, hạt giống thực vật, hoặc 
môi trường sinh trưởng của thực vật. 
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(54) Chế phẩm giải phóng có kiểm soát được làm ổn định chứa 

vitamin D 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm được làm ổn định để giải phóng có kiểm soát hợp chất 

vitamin D. Chế phẩm này chứa một trong hai hoặc cả hai hợp chất 25-hydroxyvitamin 
D2 và 25-hydroxyvitamin D3 và hợp chất xenluloza. Chế phẩm được làm ổn định này có 
profin hòa tan ổn định trong điều kiện bảo quản và có các thông số dược động học được 
cải thiện so với chế phẩm không được làm ổn định. 
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(72) CUTLER, Sean, R. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Catxet biểu hiện chứa trình tự khởi đầu liên kết linh hoạt với 

polynucleotit mã hóa thụ thể PYR/PYL đột biến, cây hoặc tế 
bào chứa catxet biểu hiện này và phương pháp sản xuất 
polypeptit thụ thể PYR/PYL đột biến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cây hoặc tế bào chứa catxet biểu hiện khác loại bao gồm trình tự 
khởi đầu liên kết linh hoạt với polynucleotit mã hóa thụ thể PYR/PYL đột biến được 
hoạt hóa bởi phối tử trực giao. Sáng chế cũng đề cập đến tế bào cây, catxet biểu hiện và 
axit nucleic phân lập được chứa thụ thể PYR/PYL đột biến được hoạt hóa bởi phối tử 
trực giao này. Sáng chế cũng đề cập đến hạt, hoa, lá, quả, thực phẩm đã chế biến hoặc 
thành phần thực phẩm từ cây chứa catxet biểu hiện khác loại bêu trên. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sử dụng cây này và phương pháp sản xuất polypeptit 
thụ thể PYR/PYL đột biến này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
209 
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430079 (CN) 

(72) YANG, Daichang (CN), SHI, Jingni (CN), OU, Jiquan (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sắc ký để tách và tinh chế lactoferin tái tổ hợp 

ở người từ hạt thóc giống chuyển gen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sắc ký để tách và tinh chế lactoferin tái tổ hợp ở 

người (recombinant lactoferrin - rLF) từ hạt thóc giống chuyển gen, bao gồm các bước: 
(1) chiết bằng cách sử dụng hạt thóc giống chuyển gen chứa lactoferin tái tổ hợp ở 
người làm nguyên liệu thô, sử dụng đệm chiết để tạo ra phần chiết thô chứa rLF; và (2) 
tách và tinh chế phần chiết thô chứa rLF này bằng sắc ký trao đổi cation, để thu được 
rLF tinh khiết mong muốn. Ngoài ra, phương pháp sắc ký này còn bao gồm bước tái tạo 
nhựa sắc ký. 
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MATTHEWS, Warwick (AU) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống chuyển đổi ngôn ngữ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ bao gồm các bước phân tích cú 
pháp chuỗi ký tự thành các tự vị của nó, và tạo lập mẫu các ký tự biểu diễn dạng trừu 
tượng của các tự vị. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống thực hiện phương pháp này, thiết 
bị lưu trữ chứa các lệnh để điều khiển bộ xử lý thực hiện phương pháp này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Viên để cung cấp các hóa chất nông nghiệp cho rễ của thực 

vật và phương pháp tạo ra môi trường nhân tạo có các đặc 
tính hóa học được định trước trong vùng rễ của thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên để cung cấp các hóa chất nông nghiệp cho rễ của thực vật bao 
gồm một hoặc nhiều vùng phát triển rễ, và một hoặc nhiều vùng hóa chất nông nghiệp 
chứa ít nhất một hóa chất nông nghiệp, trong đó các vùng hóa chất nông nghiệp được 
bào chế để giải phóng ít nhất một hóa chất nông nghiệp vào các vùng phát triển rễ theo 
cách thức được kiểm soát khi các vùng phát triển rễ được hyđrat hóa, và trong đó tỷ lệ 
khối lượng giữa các vùng phát triển rễ và các vùng hóa chất nông nghiệp trong một viên 
khô là nằm trong khoảng từ 0,05:1 đến 0,32:1. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp tạo ra một vùng nhân tạo có các đặc tính hóa học được định trước trong 
vùng rễ của thực vật bằng cách sử dụng viên theo sáng chế. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bìa uốn sóng hoặc bìa dạng lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bìa uốn sóng hoặc bìa dạng lớp. Phương pháp và thiết bị tạo các lớp 
trung gian được tạo rãnh, cụ thể nhưng không chỉ giới hạn ở việc sử dụng trong kỹ thuật 
bìa uốn sóng, và các vật dụng sản xuất và tổ hợp được tạo ra cùng hoặc bởi chúng. Khi ít 
nhất một lớp trung gian được tạo rãnh được sử dụng trong vật dụng được xếp lớp hay 
dạng lớp, và đặc biệt ưu tiên khi sử dụng làm một bộ phận lớp lót và hoặc bộ phận được 
tạo sóng trong bìa uốn sóng, dù là một phần của vật dụng bìa uốn sóng hay bìa dạng lớp 
với ít nhất một bộ phận khác, vật dụng này sẽ thể hiện đặc tính cơ học vượt trội so với 
các vật dụng không sử dụng các lớp trung gian không được tạo rãnh. Để đạt được đặc 
tính mong muốn, trục chính của các đường rãnh hình thành trong lớp trung gian được 
được tạo rãnh chạy lệch, tốt hơn nếu vuông góc với hướng của độ bền dầm trong các vật 
dụng hoặc bán thành phẩm nào có kết hợp với lớp trung gian được tạo rãnh. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất axetamit dị vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất mà hữu dụng làm chất điều biến dị lập thể dương tính với 
thụ thể dopamin D1 (D1 PAM). Các tác giả sáng chế đã nghiên cứu hợp chất mà có hoạt 
tính điều biến dị lập thể dương tính với thụ thể dopamin D1 và hữu dụng làm hoạt chất 
trong dược phẩm để ngăn ngừa và/hoặc điều trị chứng rối loạn nhận thức, các triệu 
chứng tiêu cực của bệnh tâm thần phân liệt, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, bệnh 
Hungtinton, chứng nghiện chất gây nghiện v.v., và đã phát hiện ra rằng hợp chất 
axetamit dị vòng có công thức chung (I) dưới đây có hoạt tính điều biến dị lập thể dương 
tính với thụ thể dopamin D1, do đó hoàn thành sáng chế. Hợp chất axetamit dị vòng 
theo sáng chế có hoạt tính điều biến dị lập thể dương tính với thụ thể dopamin D1 và có 
thể được sử dụng làm tác nhân để ngăn ngừa và/hoặc điều trị rối loạn nhận thức, các 
triệu chứng tiêu cực của bệnh tâm thần phân liệt, bệnh Parkison, bệnh Alzheimer, bệnh 
Hungtington, chứng nghiện chất gây nghiện, v.v.. 
 

 
 
trong đó các biến có ý nghĩa như được nêu trong phần mô tả. 
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(54) Thiết bị giao dịch ngoại hối, hệ thống giao dịch ngoại hối, 

phương pháp truyền/nhận để truyền và nhận thông tin tương 
ứng với các giao dịch ngoại hối và vật ghi đọc được bởi máy 
tính 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị giao dịch ngoại hối và dạng tương tự, trong đó các giao dịch 
ngoại hối có thể được thực hiện với các đơn vị tiền tệ riêng rẽ. Thiết bị giao dịch ngoại 
hối có bộ phận điều khiển để xử lý thông tin giao dịch ngoại hối của nhiều loại tiền tệ, 
thiết bị này bao gồm: bộ phận tạo thông tin màn hình, nhờ bộ phận điều khiển nêu trên, 
tạo ra thông tin màn hình để chọn một loại tiền tệ trong số nhiều loại tiền tệ và đặt gói 
lệnh của các giao dịch trong đó loại tiền tệ được chọn và các tiền tệ khác được trao đổi, 
một cách tương ứng; bộ phận liên lạc, nhờ bộ phận điều khiển nêu trên, truyền thông tin 
màn hình được tạo ra bởi bộ phận tạo thông tin màn hình nêu trên ra bên ngoài bộ phận 
liên lạc; và bộ phận liên lạc, nhờ bộ phận điều khiển nêu trên, nhận thông tin lệnh trên 
gói lệnh nêu trên từ bên ngoài bộ phận liên lạc. Sáng chế còn đề cập tới hệ thống giao 
dịch ngoại hối và phương pháp truyền/nhận để truyền và nhận thông tương ứng với các 
giao dịch ngoại hối. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp kiểm soát côn trùng từ bộ Cánh nửa kháng chất 

diệt côn trùng neonicotinoit và chế phẩm diệt côn trùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát côn trùng thuộc bộ Cánh nửa, đặc biệt là 

rệp mềm và bọ phấn trắng, kháng chất diệt côn trùng neonicotinoit mà trong đó, côn 
trùng không mong muốn bị tác động, nhưng động vật chân đốt có ích không bị tác động. 
Phương pháp này sử dụng hợp chất có công thức (I) với A, R1 và R2 như được xác định 
trong phần mô tả. Hợp chất mới có công thức (I) này là hữu dụng trong phương pháp 
kiểm soát côn trùng này và/hoặc có các đặc tính diệt côn trùng được tăng cường. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt côn trùng chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chất ức chế quá trình sao chép của virut, dược phẩm và 

phương pháp điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (A) dưới đây, trong đó các phần tử thế có ý 

nghĩa như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa 
hợp chất này và phương pháp điều chế hợp chất này. 
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(JP), YAMADA, Hajime (JP), MITADERA, Jun (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm xylylendiamin và phương pháp sản xuất nhựa 

polyamit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xylylendiamin chứa xylylendiamin và 

bis(metylbenzyl)amin, trong đó hàm lượng bis(metylbenzyl)amin nằm trong khoảng từ 
0,0005 đến 0,1 phần khối lượng tính theo 100 phần khối lượng xylylendiamin. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất nhựa polyamit bao gồm các 
bước: nạp diamin chứa xylylendiamin, axit dicarboxylic và bis(metylbenzyl)amin với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,0005 đến 0,1 phần khối lượng tính theo 100 phần khối 
lượng xylylendiamin vào thiết bị phản ứng, và thực hiện phản ứng đa trùng ngưng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ nối 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ nối cải thiện được độ tin cậy của chức năng giữ bộ phận nối đầu 
cực bởi lẫy khóa. Bộ nối bao gồm bề mặt tiếp nhận áp lực (16) được tạo trên bề mặt đầu 
trước của lẫy khóa (12), phần khóa (36) được tạo trên bộ phận nối đầu cực (30) và được 
tạo kết cấu để khóa bề mặt tiếp nhận áp lực (16), bề mặt nghiêng (15) được tạo trên bề 
mặt đối diện (13) của lẫy khóa (12) đối mặt với bộ phận nối đầu cực (30) và được 
nghiêng để tách thêm ra khỏi bộ phận nối đầu cực (30) về phía sau, bề mặt dẫn hướng 
(18) được tạo trên bề mặt tiếp nhận áp lực (16) và được tạo kết cấu để uốn lẫy khóa (12) 
theo hướng về phía bộ phận nối đầu cực (30) khi phần khóa (36) ép bề mặt tiếp nhận áp 
lực (16), bề mặt tiếp xúc (21) được tạo đằng sau bề mặt tiếp nhận áp lực (16) trên lẫy 
khóa (12) và đối mặt với bộ phận nối đầu cực (30), và phần điều chỉnh uốn (38) được 
tạo đằng sau phần khóa (36) trên bộ phận nối đầu cực (30) và được tạo kết cấu để đối 
diện với bề mặt tiếp xúc (21) trong khi nằm cách gần như song song với hướng uốn đàn 
hồi của lẫy khóa (12) khi lẫy khóa (12) ở trạng thái tự do. 
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(54) Cơ cấu vận chuyển và thiết bị vận chuyển để vận chuyển hàng 

rời 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu vận chuyển (201) để vận chuyển hàng rời bao gồm chi tiết 

dạng đĩa (203) có mặt trên (203a), mặt dưới (203b) và mặt bên (203c) bao quanh chu vi 
của chi tiết dạng đĩa và thanh giằng (204) có đầu thanh giằng (205) ở đầu trên (204a) 
của nó và được nối với mặt trên của chi tiết dạng đĩa ở đầu dưới (204b) của nó. Cơ cấu 
vận chuyển bao gồm phương tiện (206) để tiếp nhận đầu thanh giằng ở mặt dưới của chi 
tiết dạng đĩa. ít nhất một vài phần của bề mặt bên của chi tiết đĩa bị nghiêng so với trục 
dọc của thanh giằng. 
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(54) Hộp nối điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp nối điện bao gồm kết cấu thoát nước để có thể đạt được hiệu quả 
thoát nước ngay cả đối với xe có thân xe có thể bị nghiêng sang trái và sang phải so với 

bề mặt đỡ. ở hộp nối điện (10) cần lắp lên xe, thì hộp nối điện (10) này bao gồm thân 
chính của hộp (12) để gắn các linh kiện điện (24 và 26), và nắp dưới (16) để che miệng 
dưới của thân chính của hộp (12), vách đáy (66) của nắp dưới (16) có bề mặt dốc (68) 
dốc xuống từ phần đầu trên ở phía này về phía phần đầu dưới ở phía kia, và các lỗ thoát 
nước (70) được tạo ra trên các phần đầu tương ứng đối nhau của bề mặt dốc (68) theo 
phương dốc. 
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  (57)     Sáng chế đề xuất hộp nối điện có kết cấu có thể ngăn chặn được sự xê dịch lên trên của 
rơle một cách chắc chắn trong khi vẫn bảo đảm được thuộc tính tản nhiệt của rơle mà 
không cần đến vấu riêng chuyên để ngăn chặn sự xê dịch lên trên. Hộp nối điện (10) 
bao gồm thân chính của hộp (12) để gắn rơle (32) vào đó, và nắp đậy (16) để che miệng 
(14) của thân chính của hộp (12), mấu giữ (76), để giữ chi tiết kéo cầu chì (78), được 
làm nhô ra từ mặt trong (68) của nắp đậy (16), và mấu giữ (76) này được bố trí sao cho 
nó thò ra qua chi tiết kéo cầu chì (78) về phía rơle (32) để nhờ đó ngăn chặn sự xê dịch 
lên trên của rơle (32). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp nối điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp nối điện có kết cấu mà có thế tạo thuận lợi cho thao tác lắp nắp 
đậy vào thân chính của hộp trong khi vẫn bảo đảm được khả năng chống nước giữa các 
mặt tì của thân chính của hộp với nắp đậy. Hộp nối điện (10) này bao gồm thân chính 
của hộp (12) để gắn các linh kiện điện (24, 26) vào đó, và nắp đậy (16) để che miệng 
của thân chính của hộp (12), trong đó vách chặn nước phía chu vi ngoài (58), vốn chồng 
lên bề mặt chu vi ngoài của vách biên (30) của thân chính của hộp (12), và vách chặn 
nước phía chu vi trong (60), vốn chồng lên bề mặt chu vi trong của vách biên (30) của 
thân chính của hộp (12), được tạo ra trên toàn bộ chu vi hoặc ở một phần của bề mặt đầu 
mở (56) của nắp đậy (16) theo cách cách khỏi nhau theo chiều chu vi. 
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(54) Tấm phôi để cắt vật liệu composit được tăng cứng bằng sợi 

hoặc kim loại, phương pháp cắt để cắt vật liệu được tăng cứng 
bằng sợi hoặc kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phôi được sử dụng trong việc cắt vật liệu composit được tăng 
cứng bằng sợi và/hoặc kim loại. Theo phương án ưu tiên, tấm phối này bao gồm tấm 
nhựa loại tan hoặc không tan được trong nước. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp cắt để cắt vật liệu composit được tăng cứng bằng sợi và/hoặc kim loại. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kính mắt có dây đeo dạng dẻo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kính mắt có dây đeo dạng dẻo, kính mắt này bao gồm gọng kính 
(2), vùng cầu ở mũi (3) và dây đeo (1). Dây đeo (1) này có phần đầu là chi tiết hẹp kéo 
dài được ghép nối với các khớp nối ở phía ngoài gọng kính (2), và được ghép nối ở phía 
sau bao quanh đầu của người đeo. Chi tiết hẹp kéo dài này gồm phần bán cứng (11) 
tương ứng với các đoạn thẳng của dây đeo gần thái dương của người đeo và phần giữa 
(12) được làm dẻo tương ứng với phần bao quanh đầu của người đeo. 
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(54) Dây đeo dạng dẻo cho kính mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây đeo dạng dẻo cho kính mắt có thể tách rời với phần gọng kính 
(2). Dây đeo dạng dẻo này được tạo kết cấu thành ba phần riêng biệt ở các đoạn đầu và 
đoạn giữa, bao gồm: các phần bán cứng (11) tương ứng với các đoạn thẳng của dây đeo 
gần thái dương của người đeo và phần giữa (12) được làm dẻo tương ứng với phần bao 
quanh đầu của người đeo, phần giữa này được làm dẻo hơn so với các phần bán cứng 
(11) để dây đeo (1) có thể uốn cong dễ dàng khi cho kính mắt vào trong hộp đựng mà 
không làm cho dây đeo thò ra ngoài gọng kính (2). Các phần bán cứng (11) được làm 
bằng polymer và phần giữa (12) được làm bằng vật liệu đàn hồi. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép chứa các thành phần sau, tính theo % khối lượng: C: > 0,1 

và  0,5; Si:  0,0001 và < 0,2; Mn: > 0,2 và  0,5; Al:  3,0 và  10,0; N:  0,003 và  

0,01; Ti: > 0,1 và  1,0; P:  0,00001 và  0,02; S:  0,00001 và  0,01 và lượng còn lại 

là Fe và các tạp chất, trong đó tổng lượng C và Ti thỏa mãn biểu thức: 0,2<C+Ti1,5% 

khối lượng, tấm thép này chứa lượng Al và Si thỏa mãn biểu thức: AlxSi0,8 % khối 
lượng, và tỷ trọng nằm trong khoảng từ 5,5 đến 7,5. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dùng để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 

(NAFLD) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), muối dược dụng của chúng, trong đó R 

là như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp 
chất có công thức (I) với lượng hữu hiệu để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh như bệnh gan 
nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) bao gồm bệnh gan nhiễm mỡ (chứng thoái hóa mỡ), 
bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH) và bệnh xơ gan (sẹo sâu ở gan). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) XIE, Weiping (CN), SITU, Dieqiang (CN), CHEN, Fan  (CN), LI, Tianrui  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu kẹp dây buộc tiền và máy buộc tiền có cơ cấu này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu kẹp dây buộc tiền và máy buộc tiền có cơ cấu này. Cơ cấu 
kẹp dây buộc tiền theo sáng chế bao gồm bộ phận kẹp có thể quay được làm thích ứng 
để kẹp một dây buộc tiền, bộ phận dẫn động được làm thích ứng để dẫn động bộ phận 
kẹp, bộ phận truyền động một chiều được nối giữa bộ phận dẫn động và bộ phận kẹp, và 
chi tiết mở đầu kẹp có thể quay được làm thích ứng để mở bộ phận kẹp, trong đó khi bộ 
phận kẹp quay theo chiều quay thứ nhất tới vị trí chờ kẹp dây buộc tiền, các vị trí của bộ 
phận kẹp và chi tiết mở đầu kẹp giao nhau để mở bộ phận kẹp, và khi bộ phận kẹp quay 
theo chiều quay thứ hai ngược với chiều quay thứ nhất, chi tiết mở đầu kẹp được đẩy 
nhờ bộ phận kẹp để quay theo chiều quay thứ nhất để di chuyển ra khỏi quỹ đạo dịch 
chuyển của bộ phận kẹp. 
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(22) 12.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/EP2014/054845   12.03.2014 (87) WO2014/154486 A1 02.10.2014 
(30) 961/DEL/2013        28.03.2013    IN 
(71) 1. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
2. SYNGENTA LIMITED  (GB) 
Syngenta European Regional Centre Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford 
Surrey GU2 7YH (GB) 

(72) BENFATTI, Fides (IT), EDMUNDS, Andrew (GB), JEANGUENAT, AndrÐ (CH), 
PABBA, Jagadish (IN), RENDLER, Sebastian (DE), SCHAETZER, Jurgen Harry 
(DE), SLATER, Russell (GB), CROSSTHWAITE, Andrew (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp kiểm soát côn trùng thuộc bộ Cánh nửa kháng 

chất diệt côn trùng neonicotinoit và chế phẩm diệt côn trùng
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát côn trùng thuộc bộ cánh nửa, đặc biệt là 

rệp mềm và bọ phấn trắng, kháng chất diệt côn trùng neonicotinoit mà trong đó, côn 
trùng không mong muốn bị ảnh hưởng, nhưng động vật chân đốt có ích không bị ảnh 
hưởng. Phương pháp này sử dụng hợp chất có công thức (I) với A, R1 và R2 như được 
xác định trong phần mô tả. Hợp chất mới có công thức (I) này là hữu dụng trong phương 
pháp kiếm soát côn trùng này và/hoặc có các đặc tính diệt côn trùng được tăng cường. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt côn trùng chứa hợp chất này. 
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(11) 45933 
(21) 1-2015-04061 (51) 7 A01N  43/90, C07D  451/02, A01P  

7/04 
(22) 12.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/EP2014/054847 12.03.2014 (87) WO2014/154487 02.10.2014 
(30) 962/DEL/2013      28.03.2013 IN 
(71) 1. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
2. SYNGENTA LIMITED  (GB) 
Syngenta European Regional Centre Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford 
Surrey GU2 7YH (GB) 

(72) BENFATTI, Fides (IT), GODFREY, Christopher Richard Ayles (GB), 
JEANGUENAT, AndrÐ (CH), LAMBERTH, Clemens (DE), PABBA, Jagadish (IN), 
RENDLER, Sebastian (DE), SCHAETZER, Jurgen Harry (DE), SLATER, Russell 
(GB), CROSSTHWAITE, Andrew (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp kiểm soát côn trùng thuộc bộ Cánh nửa kháng 

chất diệt côn trùng neonicotinoit và chế phẩm diệt côn trùng
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát côn trùng thuộc bộ Cánh nửa, đặc biệt là 

rệp mềm và bọ phấn trắng, kháng chất diệt côn trùng neonicotinoit mà trong đó, côn 
trùng không mong muốn bị tác động, nhưng động vật chân đốt có ích không bị tác động. 
Phương pháp này sử dụng hợp chất có công thức (I) với A và R1 như được xác định 
trong phần mô tả. Hợp chất mới có công thức (I) này là hữu dụng trong phương pháp 
kiểm soát côn trùng này và/hoặc có các đặc tính diệt côn trùng được tăng cường. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt côn trùng chứa hợp chất này. 
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(11) 45934 
(21) 1-2015-04063 (51) 7 H04N  19/463,  19/593 

(22) 17.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/001510      17.03.2014 (87) WO2014/156046 02.10.2014 
(30) 2013-074913      29.03.2013 JP 

2013-074914      29.03.2013 JP 
2013-081796       10.04.2013 JP 
2013-081797      10.04.2013 JP 
2014-023251      10.02.2014 JP 
2014-023252      10.02.2014 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) JVC KENWOOD CORPORATION  (JP) 

12, Moriya-cho 3-chome, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210022, Japan 
(72) Hiroya NAKAMURA (JP), Motoharu UEDA (JP), Shigeru FUKUSHIMA (JP), Toru 

KUMAKURA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh, phương pháp giải mã hình ảnh và vật 

ghi đọc được bằng máy tính có chứa chương trình giải mã hình 
ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa hình ảnh để mã hóa các tín hiệu hình ảnh bao gồm 
tín hiệu độ sáng và tín hiệu phân biệt màu sắc trong đơn vị khối dự đoán sử dụng chế độ 
dự đoán trong ảnh và thông tin mã hóa liên quan đến chế độ dự đoán trong ảnh. Khi các 
tỷ lệ tương quan điểm ảnh của tín hiệu độ sáng và tín hiệu phân biệt màu sắc là khác 
nhau, bộ tạo luồng bit được mã hóa (113) chuyển sang chế độ dự đoán phân biệt màu 
sắc trong ảnh thứ hai (mà được sử dụng khi các tỷ lệ tương quan là khác nhau), trong đó 
số các chế độ sử dụng cho chế độ dự đoán phân biệt màu sắc trong ảnh thứ nhất (mà 
được sử dụng khi các tỷ lệ tương quan là giống nhau) được chuyển đổi sang số các chế 
độ đã được định tỷ lệ. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2015 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) OGUCHI Tsuyoshi  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đèn đầu xe cho xe máy hai bánh 

  (57)     Sáng chế đề xuất đèn đầu xe cho xe máy hai bánh được tạo trong đó nguồn sáng đèn 
pha (23) của đèn đầu xe, các nguồn sáng đèn cốt (25) của đèn đầu xe nằm ở bên trái và 
phải nguồn sáng đèn pha (23) của đèn đầu xe được bố trí trong vỏ (20), bộ phận phản xạ 
đèn pha (24) của đèn đầu xe, các bộ phận phản xạ đèn cốt (26) của đèn đầu xe nằm ở 
các bên trái và phải bộ phận phản xạ đèn pha (24) của đèn đầu xe và được tạo liền khối 
với bộ phận phản xạ đèn pha (24) của đèn đầu xe, và nguồn sáng đèn vị trí (34), trong 
đó chi tiết dẫn ánh sáng (35L, 35R) sẽ dẫn hướng ánh sáng từ nguồn sáng đèn vị trí (34) 
và làm cho ánh sáng chiếu sáng về phía trước được đặt kéo dài để bao quanh một đầu 
bên, ngoại trừ vùng kề sát với bộ phận phản xạ đèn pha (24) của đèn đầu xe, của bộ 
phận phản xạ đèn cốt (26) của đèn đầu xe. Điều này cho phép cải thiện khả năng nhìn 
xa và nhận biết. 
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(21) 1-2015-04087 (51) 7 B62D  37/02,  25/20,  35/02 

(22) 24.04.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2013/062117        24.04.2013 (87) WO2014/174620 A1 30.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2015 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571, Japan 
(72) UCHIYAMA, Eiichi (JP), KOBAYASHI, Kunihiro (JP), ASANO, Kazuhide (JP), 

MIYASHITA, Katsumi (JP), FURUYA, Hiroto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nắn thẳng xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nắn thẳng xe có phần nắn thẳng phía trước (34) được bố trí 
tại phần phía trước của phần thân chính (32) của phần nhô ra (30). Trong phần nắn 
thẳng phía trước (34), mặt nghiêng phía trước (36) được nghiêng về phía sau so với xe 
với sự giảm khoảng cách tới phía dưới của xe theo hình chiếu cạnh, và các mặt bên phía 
trước (38) lần lượt mở rộng về phía trước so với xe từ hai phần cuối của mặt nghiêng 
phía trước (36) theo hướng chiều rộng của xe. Sau đó, gió lưu động (F3) mà đã va chạm 
các mặt bên phía trước (38) chảy hướng về bên mặt nghiêng phía trước (36), và được 
làm cho thoát xuống dưới so với xe từ phần nắn thẳng phía trước (34) cùng với gió lưu 
động (F2). Do đó, vận tốc dòng chảy của gió lưu động (F2, F3) tăng. Vì vậy, gió lưu 
động (F2, F3) được ngăn chặn khỏi việc va chạm vào bánh trước (12) và bộ phận tương 
tự, do đó lực cản không khí của xe có thể được giảm. Bên cạnh đó, do vận tốc dòng chảy 
của gió lưu động (F2, F3) tăng lên, nên lực nâng được đặt lên xe. Vì vậy, lực nâng và 
trọng lực được làm cân bằng với nhau, do đó sự ổn định hoạt động của xe có thể được 
tăng cường. Hơn nữa, lực nâng ngăn chặn xe khỏi sự dao động theo phương thẳng đứng, 
do đó đặc tính lái dễ chịu của xe có thể được tăng cường. 
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61/218,832        19.06.2009   US 
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(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chuyển hoá nguyên liệu dạng hạt thành sản 

phẩm 
  (57)     Sáng chế liên quan đến phương  pháp chuyển hóa nguyên liệu dạng hạt thành sản phẩm, 

trong đó nguyên liệu gốc sinh khối (ví dụ sinh khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh 
khối chất thải thành phố) được xử lý để sản xuất sản phẩm hữu ích như nhiên liệu. Ví 
dụ, các hệ thống được mô tả theo sáng chế có thể chuyển hóa nguyên liệu thành dung 
dịch đường, dung dịch này sau đó có thể được lên men để sản xuất etanol. Nguyên liệu 
sinh khối được đường hóa trong bình chứa bằng cách vận hành máy trộn phun, bình 
chứa này còn chứa môi trường lỏng và tác nhân đường hóa. 
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(62) 1-2011-03073   
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(86) PCT/US2010/035315   18.05.2010 (87) WO2010/135365 25.11.2010 
(30) 61/179,995        20.05.2009   US 

61/218,832        19.06.2009   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2011 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp đường hoá nguyên liệu lignoxenluloza 

  (57)     Sáng chế liên quan đến phương pháp đường hóa nguyên liệu lignoxenluloza, trong đó 
nguyên liệu lignoxenluloza (ví dụ sinh khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối 
chất thải thành phố) được xử lý để sản xuất sản phẩm hữu ích như nhiên liệu. Ví dụ, các 
hệ thống được mô tả theo sáng chế có thể chuyển hóa nguyên liệu thành dung dịch 
đường, dung dịch này sau đó có thể được lên men để sản xuất etanol. Nguyên liệu sinh 
khối được đường hóa trong bình chứa bằng cách vận hành máy trộn phun, bình chứa này 
còn chứa môi trường lỏng và tác nhân đường hóa. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2011 
(71) XYLECO, INC.   (US) 

271 Salem St. , Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall  (US), MASTERMAN, Thomas  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp đường hoá nguyên liệu lignoxenluloza và hệ 

thống xử lý nguyên liệu này 
  (57)     Sáng chế liên quan đến phương pháp đường hóa nguyên liệu lignoxenluloza và hệ thống 

xử lý nguyên liệu này, trong đó nguyên liệu gốc sinh khối (ví dụ sinh khối thực vật, sinh 
khối động vật, và sinh khối chất thải thành phố) được xử lý để sản xuất sản phẩm hữu 
ích như nhiên liệu. Ví dụ, các hệ thống được mô tả theo sáng chế có thể chuyển hóa 
nguyên liệu thành dung dịch đường, dung dịch này sau đó có thể được lên men để sản 
xuất etanol. Nguyên liệu sinh khối được đường hóa trong bình chứa bằng cách vận hành 
máy trộn phun, bình chứa này còn chứa môi trường lỏng và tác nhân đường hóa. 
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(54) Hệ thống xử lý nguyên liệu lignoxenluloza 

  (57)     Sáng chế liên quan đến hệ thống xử lý nguyên liệu lignoxenluloza, trong đó nguyên liệu 
gốc sinh khối (ví dụ sinh khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối chất thải thành 
phố) được xử lý để sản xuất sản phẩm hữu ích như nhiên liệu. Ví dụ, các hệ thống được 
mô tả theo sáng chế có thể chuyển hóa nguyên liệu thành dung dịch đường, dung dịch 
này sau đó có thể được lên men để sản xuất etanol. Nguyên liệu sinh khối được đường 
hóa trong bình chứa bằng cách vận hành máy trộn phun, bình chứa này còn chứa môi 
trường lỏng và tác nhân đường hóa.  
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(86) PCT/SG2014/000141   27.03.2014 (87) WO2014/158093 02.10.2014 
(30) 201302263-7        27.03.2013  SG 
(71) ZINGMOBILE PTE LTD  (SG) 

229 Mountbatten Road, #02-03 Mountbatten Square, Singapore 398007 
(72) YUEN, Yu Tang, Gordon  (SG), TEO, Siew Kiet  (SG) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống tạo cấu hình thời gian thực cho thẻ mô-đun nhận 

dạng thuê bao (SIM) 
  (57)     Hệ thống (10) tạo cấu hình hoặc tạo cấu hình lại từ xa các tin nhắn/văn bản đã được nạp 

trước trong thẻ SIM (mô-đun nhận dạng thuê bao) nằm trong thiết bị truyền thông (300) 
bao gồm: máy chủ lưu trữ xử lý cục bộ phía sau (100) được kết nối tới ít nhất một hệ 
thống mạng của nhà mạng, trong đó hệ thống mạng của nhà mạng truyền thông với máy 
chủ lưu trữ xử lý cục bộ phía sau (100) thông qua ít nhất một thẻ SIM có liên kết với nhà 
mạng; và thiết bị cổng OTA (Over-The-Air - Giao diện truyền thông không dây) (200) 
tương thích với các lệnh quản lý trực tiếp nhận được từ máy chủ lưu trữ xử lý cục bộ 
phía sau (100) tới thẻ SIM của người nhận. 
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(AU), HIRAYAMA Yuichi  (JP), YAMAMOTO Makiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu mà có thể đảm 
bảo chất lượng truyền thông tốt trong truyền dữ liệu nhờ sử dụng mã LDPC (Low 
Density Parity Check - Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp). Bit mã của mã LDPC trong đó độ 
dài mã là 16200 bit và tốc độ mã hóa là 8/15 được hoán đổi với bit ký hiệu của ký hiệu 
tương ứng với điểm bất kỳ trong số 8 điểm tín hiệu được định rõ bởi 8PSK (Phase-Shift 
Keying - Khóa dịch pha). Khi 3 bit của các bit mã được lưu trữ trong ba bộ phận lưu trữ 
có dung lượng lưu trữ là 16200/3 bit và từng bit được đọc từ các bộ phận lưu trữ được 
cấp phát tới một ký hiệu, bit thứ (#i + 1) từ bit quan trọng nhất trong số 3 bit của các bit 
mã được thiết đặt cho bit b#i, bit thứ (#i + 1) từ bit quan trọng nhất trong số 3 bit của 
các bit ký hiệu của một ký hiệu được thiết đặt cho bit y#i, và bit b0 được hoán đổi với 
bit y1, bit b1 dược hoán đổi với bit y0, và bit b2 được hoán đổi với bit y2. Sáng chế có 
thể dược ứng dụng trong trường hợp thực hiện truyền dữ liệu nhờ sử dụng mã LDPC 
chẳng hạn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền để hoán đổi bit mã của mã LDPC (Low Density 
Parity Check - Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp) trong đó độ dài mã là 16200 bit và tốc độ 
mã hóa là 7/15 với bit ký hiệu của ký hiệu tương ứng với điểm tín hiệu bất kỳ trong số 8 
điểm tín hiệu được định rõ bởi 8PSK (Phase-Shift Keying - Khóa dịch pha), khi 3 bit của 
các bit mã được lưu trữ trong ba đơn vị lưu trữ có dung lượng lưu trữ là 16200/3 bit và 
được đọc từng bit từ các đơn vị lưu trữ được cấp phát cho một ký hiệu, bit b0, bit b1, và 
bit b2 lần lượt được hoán đổi với bit y1, bit y0, và bit y2. Vị trí của bit mã được hoán đổi 
thu được từ dữ liệu được truyền từ thiết bị truyền được hoàn lại tới vị trí ban đầu. Sáng 
chế có thể áp dụng được cho trường hợp truyền dữ liệu nhờ sử dụng mã LDPC chẳng 
hạn. 
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INOMATA, Katsuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý tự động, phương pháp xử lý tự động và giá kê để 

thao tác với thiết bị quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đển thiết bị xử lý tự động (1) để thao tác với thiết bị quang học (11), 

thiết bị này bao gồm các khối xử lý để thực hiện các quy trình xác định trên thiết bị 
quang học (11) có khẩu độ mở (15) cho phép chùm ánh sáng đi xuyên qua đó; bệ mà 
thiết bị quang học (11) được đặt trên đó dưới dạng một khối với giá kê (51) mà thiết bị 
quang học (11) được cố định trên đó; và robot kiểu tay đòn (24, 25) để nâng thiết bị 
quang học (11) dưới dạng một khối với giá kê (51) khỏi bệ, gắn tuần tự thiết bị quang 
học (11) dưới dạng một khối với giá kê (51) vào các khối xử lý, và sau khi hoàn thành 
các quy trình xác định, đưa thiết bị quang học (11) dưới dạng một khối với giá kê (51) 
trở lại bệ. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xử lý tự động và giá kê (51) để thao 
tác với thiết bị quang học (11). 
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(54) Hệ thống trồng cây và cụm trồng cây 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống trồng cây (100)  bao gồm các cụm trồng cây (20), và thiết 
bị quản lý (30) sẽ quản lý mỗi cụm trồng cây (20). Mỗi cụm trồng cây (20) bao gồm 
nhà kính (1) có tác dụng như không gian để trồng cây, khối điều chỉnh môi trường (12) 
sẽ điều chỉnh môi trường trong nhà kính (1), bộ nhớ (9) lưu trữ các giá trị thiết lập vốn 
là các mục tiêu điều chỉnh khối điều chỉnh môi trường (12) cho mỗi ngày trôi qua từ 
ngày bắt đầu trồng, và cụm lệnh thiết lập môi trường (10) sẽ thiết lập các giá trị thiết lập 
được lưu giữ trong bộ nhớ (9) trong khối điều chỉnh môi trường (12) theo số ngày đã trôi 
qua từ ngày bắt đầu trồng. Thiết bị quản lý (30) gửi các giá trị thiết lập cho mỗi ngày 
trôi qua từ ngày bắt đầu trồng tới mỗi một trong số các cụm trồng cây (20), khiến cho 
bộ nhớ (9) của mỗi một trong số cụm trồng cây (20) lưu giữ các giá trị thiết lập, và đưa 
ra lệnh bắt đầu trồng cây. 
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(54) Thùng chứa để vận chuyển gia cầm sống, bộ phận mô đun của 

thùng chứa để vận chuyển gia cầm sống và phương pháp vận 
chuyển gia cầm sống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thùng chứa (1) để vận chuyển gia cầm sống (P), bao gồm bề mặt 
được tạo ra có ít nhất một phần khe hở (20, 200, 201, 21; 40, 400, 401, 41). Thùng chứa 
(1) bao gồm lỗ tiếp cận (100) có cấu hình mở thứ nhất để tiếp nhận gia cầm vào trong 
thùng chứa (10) và cấu hình đóng thứ hai để giữ gia cầm đã tiếp nhận trong thùng chứa, 
và nó được định hình và định kích thước để chứa chỉ một con gia cầm (P) bên trong. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ phận mô đun của thùng chứa để vận chuyển gia 
cầm sống và phương pháp vận chuyển gia cầm sống. 
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(54) Phương pháp tạo keo để xử lý bùn đỏ bauxit nhằm tạo ra đất 
hoàn thổ và đất trồng ngay tại nơi khai thác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo keo để xử lý bùn đỏ bauxit nhằm tạo ra đất hoàn 
thổ ngay tại nơi khai thác bao gồm các bước:  
- trung hòa bùn đỏ về độ pH nằm trong khoảng từ 7,5 đến 8 bằng chế phẩm vi sinh 
lactobacilus, kết hợp với việc tạo ra các keo mang điện tích dương;  
- phối trộn quặng đuôi đã được điều chỉnh độ pH nằm trong khoảng từ 5 đến 7 có keo 
mang điện tích âm với bùn đỏ mang điện tích dương để triệt tiêu hạt keo lơ lửng, tạo ra 
hạt keo đất đủ lớn sinh ra đất hoàn thổ; và  
- trộn đất bóc từ bề mặt trên mỏ với đất hoàn thổ để ổn định sinh thái, tạo ra lớp đất 
trồng có thể canh tác được.  
Với việc dùng nguyên vật liệu tại chỗ, ít tiêu hao năng lượng, quy trình đơn giản, không 
sinh ra khí thải, nước thải và ô nhiễm thứ cấp, nên phương pháp theo sáng chế có khả 
năng áp dụng trong công nghiệp cho mọi loại bùn đỏ và quặng đuôi thải ra theo phương 
pháp Bayer.  
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(54) Tấm thép mạ niken và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ Ni và phương pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép 
mạ Ni theo sáng chế bao gồm: tấm thép, lớp mạ Ni thứ nhất được tạo ra trên ít nhất một 
bề mặt của tấm thép này và chứa Ni, và lớp mạ Ni thứ hai được tạo ra trên lớp mạ Ni thứ 
nhất và chứa Ni, trong đó độ nhám đường trung tâm trung bình (Ra) ở mặt phân cách 

giữa lớp mạ Ni thứ nhất và lớp mạ Ni thứ hai nhỏ hơn 0,1 m, độ nhám đường trung tâm 

trung bình (Ra) của bề mặt của lớp mạ Ni thứ hai nằm trong khoảng từ 0,1 m đến 100 

m, và lượng lớp phủ Ni trong toàn bộ lớp mạ Ni thứ nhất và lớp mạ Ni thứ hai nằm 
trong khoảng từ 20 mg/m2 đến 2500 mg/m2 cho mỗi bề mặt tính theo lượng Ni kim loại. 
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21/00, C23C  2/12,  2/28, C22C  
38/00 

(22) 17.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/060910       17.04.2014 (87) WO2014/181653 A1 13.11.2014 
(30) 2013-097550       07.05.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) Shintaro YAMANAKA (JP), Jun MAKI (JP), Masao KUROSAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu thép mạ hợp kim trên cơ sở nhôm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép mạ hợp kim trên cơ sở Al bao gồm: vật liệu thép và 
lớp phủ được tạo ra trên bề mặt của vật liệu thép này, lớp phủ này bao gồm lớp mạ hợp 
kim trên cơ sở Al; lớp ZnAl2O4 được tạo ra trực tiếp trên lớp mạ hợp kim trên cơ sở Al 
và lớp chứa ZnO được tạo ra trực tiếp trên lớp ZnAl2O4 và nằm ở bề mặt trên cùng, trong 
đó lớp mạ hợp kim trên cơ sở Al chứa các thành phần sau, tính theo % khối lượng: Fe: 

10 - 50 và Si: 3 - 15 và trong đó lớp ZnAl2O4 có độ dày nằm trong khoảng từ 0,05m 

đến 2m. 
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(11) 45950 
(21) 1-2015-04140 (51) 7 A01C  1/06,  1/00 

(22) 27.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/031952   27.03.2014 (87) WO2014/160827 02.10.2014 
(30) 61/806,093        28.03.2013   US 
(71) 1. NOVOZYMES BIOAG A/S  (DK) 

KIogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 
2. NOVOZYMES BIOLOGICALS, INC.  (US) 
5400 Corporate Circle, Salem, Virginia 24153, USA 

(72) DEMARES, Diego Omar (AR), OLIVIERI, Florencia (AR), GUTKIND, Gabriel 
Osvaldo (AR) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Phương pháp và chế phẩm làm tăng khả năng sống sót của vi 
sinh vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và chế phẩm làm tăng khả năng sống sót của một 
hoặc nhiều vi sinh vật có lợi. 
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(11) 45951 
(21) 1-2015-04142 (51) 7 D04B  1/00,  1/22 

(22) 28.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/059170      28.03.2014 (87) WO2014/163008 A1 09.10.2014 
(30) 2013-077139       02.04.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2015 
(71) SHIMA SEIKI MFG., LTD.  (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 641-8511 Japan 
(72) IKENAKA, Masamitsu (JP), KIYOHARA, Chiharu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dệt vải dệt kim và vải dệt kim 

  (57)     Sáng chế xuất vải dệt kim, trong đó khoảng cách của phần hở có thể được điều chỉnh khi 
cần và phương pháp dệt vải dệt kim này. Phương pháp dệt theo sáng chế bao gồm các 
bước dệt đính để xen lẫn đường chuẩn thứ nhất (Y1) được cấp từ bộ cấp đường chuẩn 

phía xa (F1) vào phần vải dệt thứ nhất (11) được tiến hành (bước ). Tiếp theo, dệt đính 
để xen lẫn đường chuẩn thứ hai (Y2) được cấp từ bộ cấp đường chuẩn phía gần (F2) vào 
phần vải dệt thứ hai (12) được tiến hành, và đường chuẩn thứ hai (Y2) được tạo ra cắt 

đường chuẩn thứ nhất (Y1) ở phía phần hở (50) (bước ). Dệt đính để xen lẫn đường 
chuẩn thứ nhất (Y1) vào phần vải dệt thứ nhất (11) được tiến hành, và thu được trạng 
thái trong đó đường chuẩn thứ nhất (Y1) được quấn quanh đường chuẩn thứ hai (Y2) và 

lộn lại (bước ). Dệt đính để xen lẫn đường chuẩn thứ hai (Y2) vào phần vải dệt thứ hai 
(12) được tiến hành, và đầu lộn lại của đường chuẩn thứ nhất (Y1) và đầu lộn lại của 

đường chuẩn thứ hai (Y2) được quấn lại (bước ). 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
249 
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(21) 1-2015-04147 (51) 7 C07K  16/22,  16/46, A61K  39/395, 
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(22) 25.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/EP2014/058417   25.04.2014 (87) WO2014/177460 06.11.2014 
(30) 13165744.7        29.04.2013  EP 

14151316.8        15.01.2014  EP 
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Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) HARTMANN, Guido (DE), REGULA, Joerg Thomas (DE), RUETH, Matthias (DE), 

SCHAEFER, Wolfgang (DE), SCHLOTHAUER, Tilman (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể cải biến gắn kết với FcRn ở người và dược phẩm 

chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể cải biến gắn kết với FcRn ở người bao gồm vùng Fc có 

khả năng gắn kết với FcRn bị loại bỏ để vận chuyển phối tử thụ thể hòa tan từ mắt qua 
hàng rào máu-mắt vào hệ tuần hoàn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa 
kháng thể này để điều trị bệnh về mắt. 

  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
250 

(11) 45953 
(21) 1-2015-04150 (51) 7 A61F  6/06,  6/04, B29C  65/20, 

B29K  101/12, B29L  31/48 
(22) 10.01.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/IB2014/058166      10.01.2014 (87) WO2014/177946 06.11.2014 
(30) PI2013001552      30.04.2013 MY 
(75) TANG, JOHN ING CHING  (MY) 

37, Jalan Pedada, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bao cao su nữ có màng keo và phương pháp sản xuất bao cao 

su này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao cao su nữ có màng keo có thể che phủ và làm kín bộ phận sinh 

dục ngoài để ngăn tinh trùng và tránh các bệnh lây nhiễm khi quan hệ tình dục. Cấu trúc 
của màng làm kín gồm hai lớp màng (18) hình omega hoặc hình dạng tương tự để tạo 
thành phần ống (12) và phần màng (11), nhờ sử dụng màng keo và tấm lót bên ngoài 
của cả hai màng trước khi cắt để tạo thành sản phẩm. Phần ống (12) sẽ tạo hình để ngăn 
cho âm đạo (bao cao su) trong khi phần màng (11) dính vào bộ phận sinh dục ngoài, 
nhờ đó tránh trao đổi dịch cơ thể. Phần ống (12) có thể được cài vào như bộ bao cao su 
nam. Phần ống kép có cấu tạo cho các hoạt động tình dục khác thường. Nếp gấp theo 
chiều ngang (26) và dọc (20) được tạo ra để mở rộng ống (12). Bao cao su nữ có thể có 
hình dạng, kết cấu, màu sắc và hương vị tùy theo nhu cầu của người dùng. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất bao cao su này. 
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(71) KYODO PRINTING CO., LTD.  (JP) 

14-12, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1128501 (JP) 
(72) SHIRANE, Takashi (JP), HARITA, Noriko (JP), YAMAMOTO, Hikaru  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm mỏng dùng cho ống và vật chứa dạng ống có phần thân 

được tạo ra từ tấm mỏng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm mỏng (1) dùng cho ống, tấm này bao gồm lớp bề mặt (13), lớp 

kết dính (6), lớp mực UV (14) và tấm mỏng nền (15) được dát mỏng lên trên nhau. 
Trong đó, lớp kết dính (6) được tạo ra từ chất kết dính hai thành phần bao gồm 
polyisoxyanat và polyol có gốc este, bề mặt (15a) của tấm mỏng nền (15) tiếp xúc với 
lớp mực UV (14) và được tạo ra từ polyolefin. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật 
chứa dạng ống có phần thân được tạo ra tấm mỏng này. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SUN, Weijun (CN), SOLDATI, Pablo (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều phối nhiễu liên tế bào, vật ghi đọc được bằng 

máy tính, thiết bị nút điều khiển, và hệ thống truyền thông 
không dây tế bào song công phân chia theo thời gian 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều phối nhiễu liên tế bào trong hệ thống truyền thông 
không dây song công phân chia theo thời gian (Time Division Duplex - TDD) nhờ sử 
dụng các khung vô tuyến bao gồm các khung con dành cho đường truyền lên và đường 
truyền xuống, trong đó hệ thống này bao gồm: ít nhất một nút điều khiển mạng thứ nhất 
được bố trí để điều khiển ít nhất một tế bào thứ nhất, ít nhất một nút điều khiển mạng 
thứ hai được bố trí để điều khiển ít nhất một tế bào thứ hai; phương pháp này bao gồm 
các bước: truyền, bởi nút điều khiển mạng thứ nhất, ít nhất một bộ chỉ thị nhiễu được 
liên kết với một hoặc nhiều khung con và còn liên quan đến nhiễu liên tế bào đường 
xuống sang đường lên IDL-to-UL và/hoặc nhiễu liên tế bào đường lên sang đường lên IUL-to-

UL giữa tế bào thứ nhất và tế bào thứ hai; nhận, bởi nút điều khiển thứ hai, bộ chỉ thị 
nhiễu này; và thực hiện, bởi nút điều khiển mạng thứ hai, hoạt động lập lịch và/hoặc 
điều khiển công suất trên đường xuống hoặc trên đường lên và/hoặc thay đổi cấu hình 
khung con đối với một hoặc nhiều khung con này dựa trên bộ chỉ thị nhiễu. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều phối nhiễu liên tế bào được thực hiện ở nút 
điều khiển thứ nhất, phương pháp điều phối nhiễu liên tế bào được thực hiện ở nút điều 
khiển thứ hai, thiết bị nút điều khiển thứ nhất, thiết bị nút điều khiển thứ hai và vật ghi 
đọc được bằng máy tính. 
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(71) TODA KOGYO CORP.  (JP) 

1-23, Kyobashi-cho, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 7320828, Japan 
(72) NISHIO, Yasushi (JP), FUJII, Yasuhiko (JP), SAKURAI, Hiromitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hạt ferit và chế phẩm nhựa dùng cho nam châm liên kết, sản 

phẩm đúc chứa hạt ferit hoặc chế phẩm nhựa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt ferit dùng cho nam châm liên kết và chế phẩm nhựa dùng cho 

nam châm liên kết từ đó có thể tạo ra sản phẩm đúc nam châm liên kết mà có được lực 
từ cao và dạng sóng đa cực phức tạp bởi có đặc tính định hướng cao trong đó hạt ferit 
được định hướng một cách dễ dàng với từ trường bên ngoài trong dòng nhựa trong quá 
trình đúc phun, và cũng đề cập đến sản phẩm đúc chứa hạt ferit dùng cho nam châm liên 
kết hoặc chế phẩm nhựa dùng cho nam châm liên kết. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hạt 
ferit dùng cho nam châm liên kết có kích cỡ tinh thể không nhỏ hơn 500 nm khi được 
đo bằng XRD ở trạng thái được định hướng, và đường kính hạt trung bình không nhỏ 

hơn 1,30 m khi được đo bằng phương pháp Fisher; chế phẩm nhựa dùng cho nam châm 
liên kết; và sản phẩm đúc thu được bằng cách đúc phun chế phẩm nhựa này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2015 
(71) BIO PHARMARTIS CO., LTD.  (KR) 

#811, 108, Gasan digital 2-ro Geumcheon-gu Seoul 153-779, Republic of Korea 
(72) LEE, Sang Joon (KR), KOO, Hyoung Mo (KR), OH, Myeongjun (KR), KO, Chan 

Young (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa lacosamit hoặc muối dược dụng của nó có 

khả năng dễ dàng điều chỉnh mẫu hòa tan của lacosamit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng nền chứa lacosamit hoặc muối dược dụng của nó 

là hoạt chất. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến dược phẩm có khả năng điều chỉnh dễ 
dàng mẫu hòa tan của lượng hiệu quả của lacosamit hoặc muối dược dụng của nó. 
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(11) 45958 
(21) 1-2015-04178 (51) 7 A62C 35/13, 37/48 
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(86) PCT/JP2014/060226       08.04.2014 (87) WO2014/168156 16.10.2014 
(30) 2013-081393       09.04.2013 JP 
(75) 1. HIDEAKI SAKO  (JP) 

81, Yayoi-chou, Komaki-shi, Aichi 4850071, Japan 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị chữa cháy phun tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chữa cháy phun tự động có kết cấu đơn giản, được tạo ra 
với chi phí thấp và dễ dàng, bảo trì một cách đơn giản trong thực tế. Thiết bị chữa cháy 
phun tự động theo sáng chế bao gồm một thùng chính (2) và một đầu phun (6). Thùng 
chính (2) chứa một tác nhân chữa cháy. Đầu phun (6) bao gồm một cảm biến nhiệt độ 
(tức là một chi tiết nóng chảy mà bị nóng chảy tại một nhiệt độ định trước). Cảm biến 
nhiệt độ được nối với thùng chính. Khi cảm biến nhiệt độ phát hiện một nhiệt độ định 
trước, tác nhân chữa cháy được phun ra từ đầu phun (6). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ chứa kiểu bao gói và chồng gồm một vài đồ chứa kiểu bao 

gói 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các đồ chứa kiểu bao gói. Các đồ chứa kiểu bao gói này bao gồm 

phần chứa và nắp che, và có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và 
nước giải khát. Theo một khía cạnh, sáng chế đề cập tới các đồ chứa kiểu bao gói trong 
đó các thành phần của nước giải khát có thể được chứa, và từ đó nước giải khát có thể 
được điều chế bằng cách thêm chất lỏng vào các thành phần này có thể được dùng. Theo 
một khía cạnh khác, sáng chế đề xuất đồ chứa kiểu bao gói bao gồm phần chứa có thành 
đáy và thành bên được tạo kết cấu thẳng đứng kéo dài hướng lên từ thành đáy của phần 
chứa, tạo ra vùng bên trong có khả năng chứa chất lỏng, nắp che có thành đáy và thành 
bên được tạo kết cấu kéo dài hướng lên từ thành đáy của nắp che để lắp vào trong thành 
bên, nhờ đó một khoảng trống được tạo ra ở giữa phần chứa và nắp che, và chi tiết bịt 
kín chu vi được lắp vào để bịt kín nắp che với bề mặt ngoài của phần chứa bên dưới mép 
phần chứa. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) ¤ tô đồ chơi có thể biến hình 

  (57)     Sáng chế đề cập tới ô tô đồ chơi có thể biến hình, trong đó ô tô có sự di chuyển có thể 
được điều khiển từ một vị trí cách xa và biến đổi từ hình dạng ô tô thành hình dạng thứ 
hai tùy ý, nhờ đó làm lộ ra mặt dưới của một thẻ gắn trên xe khi một thẻ tùy ý được gắn 
vào ô tô trong khi ô tô di chuyển. 
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HUME, Donald H.  (AU), HUME, Tamas Dale  (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm bê tông dạng thon dài, sản 

phẩm bê tông sản xuất được bằng phương pháp này và cụm 
khuôn đúc để sản xuất sản phẩm bê tông này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm bê tông dạng thon dài bao gồm các 
công đoạn: đưa hỗn hợp bê tông có tỷ lệ nước-xi măng tương đối cao vào cụm khuôn 
đúc gồm cụm lõi khuôn và khuôn ngoài, loại nước lần thứ nhất cho hỗn hợp bê tông khi 
hỗn hợp này được bơm vào hốc khuôn, hốc khuôn này được tạo ra giữa cụm lõi khuôn 
và cụm khuôn đúc để làm giảm tỷ lệ nước-xi măng, và loại nước lần thứ hai cho hỗn hợp 
bê tông sau khi cụm khuôn đúc đã được nạp đầy để làm giảm tiếp tỷ lệ nước-xi măng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm bê tông sản xuất được bằng phương pháp 
nêu trên và cụm khuôn đúc để sản xuất sản phẩm bê tông này. 

  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
259 

(11) 45962 
(21) 1-2015-04212 (51) 7 E04F  15/024 

(22) 27.09.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2013/076372         27.09.2013 (87) WO2015/045124 A1 02.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2015 
(71) HITACHI METALS TECHNO, LTD.  (JP) 

4-2, Toyo 2-chome, Koto-ku, Tokyo 1358363 Japan 
(72) OHSHIMA Takashi (JP), KOBAYASHI Atsuhiko (JP), MATSUZAKI Tsukasa (JP), 

NAKABO Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Panen sàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen sàn (40) được tạo ra có chi tiết bên trên (44) và chi tiết bên 
dưới (46) được tạo ra có dạng như hình hộp có các khoảng không lõm (44d, 46d) và các 
bề mặt bên có chiều cao, chi tiết bên trên (44) và chi tiết bên dưới (46) được kết hợp 
theo phương thẳng đứng sao cho các khoảng không lõm (44d, 46d) tương ứng liên kết 
với nhau để tạo ra khoảng không bên trong (48) trong panen sàn (40) mà có phần nối 
(45), trong đó các phần đầu dẫn có chiều cao của các bề mặt bên của chi tiết bên trên 
(44) và chi tiết bên dưới (46) được gập sao cho bọc với nhau để được nối, phần nối (45) 
được bố trí ở phần giữa theo chiều dài của bề mặt bên của panen sàn (40) và được bố trí 
vào phía trong của panen sàn (40) so với bề mặt bên theo cả hai phía đầu theo chiều cao 
của panen sàn (40). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng chứa các thành phần sau, tính theo % khối 
lượng: C: 0,01 - 0,2; Si: 2,5 hoặc thấp hơn; Mn: 4,0 hoặc thấp hơn; P: 0,10 hoặc thấp 
hơn; S: 0,03 hoặc thấp hơn; Al: 0,001 - 2,0; N: 0,01 hoặc thấp hơn; O: 0,01 hoặc thấp 
hơn; Ti: 0,01 - 0,30 và lượng còn lại là sắt và các tạp chất, cấu trúc của tấm thép này 
(tính theo tỷ lệ thể tích) bao gồm: mactensit ram có tỷ lệ hình dạng trung bình nhỏ hơn 
hoặc bằng 2 hoặc hỗn hợp của mactensit ram và bainit với lượng là 90% hoặc lớn hơn. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Panen sàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen sàn có kết cấu đơn giản mà có thể ngăn các dây cáp như là 
dây dẫn được bố trí trong khoảng không giữa panen sàn và bề mặt sàn khỏi bị hư hại do 
sự tiếp xúc với phần tạo góc của đầu dẫn của panen sàn mà có thể ngăn chi phí sản xuất 
tăng lên. Sáng chế đề cập đến panen sàn (40) mà bao gồm tấm trên (44) có phần mặt 
phẳng và bốn mép trên theo chu vi của nó và các tấm cạnh (46) được tạo ra bằng cách 
được gập từ bốn mép và được đỡ vào bàn đỡ (6) để dựng lên sàn kỹ thuật lắp rời (42), 
các tấm cạnh (46) được gập và các phần được gập (46c) được tạo ra trên các phần đầu 
dưới của các tấm cạnh (46). 
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(72) NEUTZNER, Albert (DE), FLAMMER, Josef (CH), HUXLEY, Alice (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Yếu tố phiên mã nhân tạo chứa protein ngón tay kẽm để điều 

trị các bệnh do gen OPA1 đơn bội thiếu gây ra và dược phẩm 
chứa yếu tố phiên mã này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến yếu tố phiên mã nhân tạo chứa protein ngón tay kẽm có nhiều ngón 
hướng đích đặc hiệu với trình tự khởi đầu của gen OPA1 được dung hợp với miền 
protein hoạt hóa và trình tự định vị nhân. Yếu tố phiên mã nhân tạo định hướng trình tự 
khởi đầu OPA1 là hữu ích để điều trị các bệnh liên quan đến OPA1 đơn bội thiếu, như 
bệnh teo dây thần kinh thị giác di truyền theo gen trội, hội chứng kết hợp bệnh teo dây 
thần kinh thị giác di truyền theo gen trội và bệnh glôcôm nhãn áp bình thường. Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa yếu tố phiên mã này. 
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(54) Yếu tố phiên mã nhân tạo chứa protein ngón tay kẽm được xử 

lý để khắc phục việc bẫy của thể nội bào và dược phẩm chứa 
yếu tố phiên mã này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến yếu tố phiên mã nhân tạo chứa protein ngón tay kẽm có nhiều ngón 
hướng đích đặc hiệu với trình tự khởi đầu của gen, được xử lý để khắc phục việc bẫy của 
thể nội bào sau khi chuyển vào trong tế bào. Yếu tố phiên mã nhân tạo này chứa protein 
ngón tay kẽm có nhiều ngón được dung hợp với miền protein ức chế hoặc hoạt hóa, 
trình tự định vị nhân, miền chuyển protein, và vị trí nhận diện proteaza đặc hiệu nội bào. 
Các yếu tố phiên mã nhân tạo dễ tải nạp này là đặc hiệu hữu ích để điều trị các bệnh gây 
ra hoặc được điều biến bởi các protein thụ thể gắn kết màng, protein thụ thể nhân hoặc 
các sản phẩm của gen đơn bội thiếu. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm 
chứa yếu tố phiên mã này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Máy công cụ điều khiển số 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy công cụ điều khiển số, cụ thể là máy công cụ điều khiển số 
điều khiển chính xác vị trí của chi tiết gia công để gia công phôi. Máy công cụ điều 
khiển số này bao gồm: trụ đỡ thứ nhất (30) được lắp trên phần thân chính trượt được 
theo chiều trái/phải, các thanh ray ngang thứ nhất (80), thứ hai (81) và thứ ba (82) được 
lắp trên phần thân chính dài theo chiều trái/phải và được ghép tương ứng với hai điểm 
trên bề mặt phía sau và một điểm ở bề mặt phía trước của trụ đỡ thứ nhất (30) để dẫn 
hướng trượt cho trụ đỡ thứ nhất (30). 
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(54) Tế bào gốc thần kinh cảm ứng, sản phẩm dùng để tái tạo tế 

bào nơron thần kinh chứa tế bào này, dược phẩm dùng để 
phòng ngừa bệnh tổn thương tế bào nơron thần kinh và 
phương pháp sàng lọc vùng khởi đầu tái tạo tế bào gốc thần 
kinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào gốc thần kinh cảm ứng, phương pháp sản xuất tế bào này, 
sản phẩm dùng để tái tạo tế bào nơron thần kinh chứa tế bào này, dược phẩm dùng để 
phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tổn thương tế bào nơron thần kinh, phương pháp sàng lọc 
vùng khởi đầu tái tạo, phương pháp sàng lọc dược chất, chế phẩm dùng để tăng cường 
tái lập trình tế bào không phải nơron thành tế bào gốc thần kinh, chế phẩm dùng để tăng 
sinh tế bào, chế phẩm dùng để ức chế lão hóa tế bào, và kit dùng để cảm ứng quá trình 
tái lập trình tế bào không phải nơron thành tế bào gốc thần kinh. 
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(11) 45969 
(21) 1-2015-04237 (51) 7 G10L  21/02,  21/04 

(62) 1-2013-01187   
(22) 05.09.2011 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/EP2011/065318   05.09.2011 (87) WO2012/034890 A1 22.03.2012 
(30) 61/383,441        16.09.2010   US 

61/419,164        02.12.2010   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2013 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building 3E, Herikerbergweg 1-35, NL-1101 CN Amsterdam, Netherland 
(72) VILLEMOES, Lars (DK) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp tạo ra tín hiệu được chuyển vị tần số 

và/hoặc được giãn thời gian và vật mang dữ liệu lưu trữ các 
lệnh có thể đọc được bởi máy tính để thực hiện phương pháp 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo ra tín hiệu được chuyển vị tần số 
và/hoặc được giãn thời gian. Cụ thể là, sáng chế đề xuất phương án thực hiện hiệu quả 
việc tái tạo tần số cao được nâng cao tích chéo (HFR), trong đó thành phần mới tại tần 

số Q + r0 (Q: hệ số chuyển vị dải tần phụ; : tần số vật lý; r: bậc chuyển vị tích 

chéo; 0 : tần số cơ bản), được tạo ra trên cơ sở các thành phần đã có tại tần số  và  

+ 0. Sáng chế đề xuất sự chuyển vị sóng hài dựa trên khối, trong đó khối thời gian của 

các mẫu dải tần phụ phức được xử lý với sự biến đổi pha thông thường. Sự xếp chồng 
của một số mẫu được biến đổi có hiệu ứng toàn phần hạn chế các tích điều biến tương 
hỗ không mong muốn, do đó cho phép độ phân giải tần số thô và/hoặc mức độ lấy mẫu 
vượt mức thấp hơn được sử dụng. Theo một phương án, sáng chế còn bao gồm hàm cửa 
sổ thích hợp để sử dụng với HFR nâng cao tích chéo dựa trên khối. Phương án phần 
cứng của sáng chế có thể bao gồm dàn lọc phân tích (101), bộ phận xử lý dải tần phụ 
(102) có thể tạo cấu hình được bởi dữ liệu điều khiển (104) và dàn lọc tổng hợp (103). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất vật mang dữ liệu lưu trữ các lệnh có thể đọc được bởi 
máy tính để thực hiện phương pháp nêu trên. 
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(11) 45970 
(21) 1-2015-04238 (51) 7 C22C  38/00,  38/14,  38/58, C23C  

2/06,  2/40, C21D  9/46, C23C  2/28,  
28/02 

(22) 28.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/061813     28.04.2014 (87) WO2014/178358 A1 06.11.2014 
(30) 2013-096427     01.05.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) OKA Masaharu (JP), FUJITA Nobuhiro (JP), TAKAHASHI Manabu  (JP), 

OKAMOTO Riki  (JP), MATSUMURA Kenichiroh  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm mạ kẽm và phương pháp sản xuất thép tấm mạ kẽm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm mạ kẽm bao gồm thép tấm và lớp mạ kẽm được tạo ra trên 
bề mặt của thép tấm này. Thép tấm này chứa các thành phần sau, tính theo % khối 
lượng: C: 0,100 - 0,500; Si: 0,0001 - 0,20; Mn: 0,20 - 3,00; Al: 3,0 - 10,0; N: 0,0030 - 
0,0100; Ti: 0,100 - 1,000; P: 0,00001 - 0,0200; S: 0,00001 - 0,0100; và lượng còn lại là 
Fe và các tạp chất. Lớp mạ kẽm chứa các thành phần sau tính theo % khối lượng: Fe: 
0,01 - 15 và lượng còn lại là Zn và các tạp chất. Thép tấm mạ kẽm này có khối lượng 
riêng nằm trong khoảng từ 5,5 đến 7,5. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất thép tấm mạ kẽm. 
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(11) 45971 
(21) 1-2015-04239 (51) 7 A61K  35/36,  9/20, A61P  29/00,  

37/08, G01N  33/15 
(22) 30.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/061959     30.04.2014 (87) WO2014/178394 A1 06.11.2014 
(30) 2013-095565     30.04.2013 JP 
(71) NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 Japan 
(72) NAKAZAWA, Yoshitaka (JP), SHlBAYAMA, Yoji (JP), NAKAMURA, Ko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất chiết từ da bị viêm của thỏ được cấy virut vacxinia, chế 

phẩm chứa chất chiết này và phương pháp sản xuất chất chiết 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chiết từ da bị viêm của thỏ được cấy virut vaxinia. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa chất chiết, chế phẩm dạng tiêm chứa chất chiết, 
viên nén chứa chất chiết, phương pháp kiểm soát việc sản xuất chế phẩm chứa chất 
chiết, phương pháp kiểm soát việc sản xuất chế phẩm dạng tiêm chứa chất chiết, phương 
pháp kiểm soát việc sản xuất viên nén chứa chất chiết, phương pháp kiểm nghiệm chế 
phẩm chứa chất chiết, phương pháp kiểm nghiệm chế phẩm dạng tiêm, phương pháp 
kiểm nghiệm viên nén và phương pháp sản xuất chất chiết này. 
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(11) 45972 
(21) 1-2015-04241 (51) 7 A61K  31/4704,  31/5375, A61P  

27/02 
(22) 17.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/KR2014/003329   17.04.2014 (87) WO/2014/171748 23.10.2014 
(30) 10-2013-0043141        18.04.2013    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2015 
(71) 1. SAMJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

(Seogyo-dong) 121, Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul, 121-739, Republic of Korea 
2. ASTECH. CO., LTD.  (KR) 
(Gosaekdong) 508ho, Chomdan Venture Valley, 40, Omokcheon-ro 152beon-gil, 
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 441-813, Republic of Korea 

(72) CHO, Eui Hwan (KR), CHOI, Sung Ju (KR), LEE, Sung Woo (KR), SHIN, Hee Jong 
(KR), YOON, Jong Bae (KR), PARK, Ki Seok (KR), NAM, Ho Tae (KR) 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng để phòng hoặc điều trị hội 

chứng khô mắt chứa rebamipit hoặc tiền chất của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua đường miệng để phòng và điều trị hội chứng 

khô mắt chứa rebamipit hoặc tiền chất của nó, hoặc muối dược dụng của nó dưới dạng 
chất có hoạt tính. Chế phẩm theo sáng chế được dùng để điều trị hội chứng khô mắt 
dùng qua đường miệng và có thể được sử dụng an toàn và thuận tiện hơn so với thuốc 
nhỏ mắt thông thường. 
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(11) 45973 
(21) 1-2015-04246 (51) 7 B65G  11/16 

(22) 23.07.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/IN2013/000459   23.07.2013 (87) WO2014/167572 A1 16.10.2014 
(30) 396/KOL/2013        09.04.2013   IN 
(71) TEGA INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

147, Block G, New Alipore, Kolkata 700 053, West Bengal, India 
(72) DAS, Gour Chandra (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Bộ phận lót máng đổ bằng gốm 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận lót máng đổ bằng gốm (10) gồm nhiều khối gốm (1) gài vào 
nhau. Nhiều khối gốm (1) gài vào nhau tương ứng có các màng cao su giữa chúng dọc 
theo các bề mặt gần kề tương ứng sao cho các khối gốm (1) được liên kết với nhau với 
cường độ lớn và lực va đập được giảm đáng kể. 
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(11) 45974 
(21) 1-2015-04250 (51) 7 G06Q  50/04, G06K  9/18 

(22) 08.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/KR2014/003018    08.04.2014 (87) WO2014/168395 16.10.2014 
(30) 10-2013-0038699         09.04.2013   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2015 
(71) KCC CORPORATION  (KR) 

344, Sapyeong-daero, Seocho-gu, Seoul 137-703, Republic of Korea 
(72) PARK, Chi Hyung  (KR), HAN, Jung Suk  (KR), KIM, Chae Kyu  (KR), LEE, Jong 

Ha  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp quản lý nguyên liệu bằng dụng cụ 

đo trực tuyến 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống để quản lý nguyên liệu bằng dụng cụ đo trực tuyến, hệ thống 

này bao gồm: dụng cụ đo trực tuyến được tạo cấu hình để kiểm tra thông tin công việc, 
nhận dạng thông tin về nguyên liệu thô trong thùng nguyên liệu thô và đo khối lượng 
nguyên liệu thô trong thùng nguyên liệu thô; máy chủ khối lượng được tạo cấu hình để 
nhận thông tin về khối lượng nguyên liệu thô trong thùng nguyên liệu thô từ dụng cụ đo 
trực tuyến; và máy chủ MES (Manufacturing Enterprise Solution - giải pháp cho doanh 
nghiệp sản xuất) được tạo cấu hình để quản lý công việc, nhận, từ dụng cụ đo trực 
tuyến, thông tin công việc và thông tin về khối lượng của thùng nguyên liệu thô, và 
truyền lệnh hoàn tất công việc đến dụng cụ đo trực tuyến khi khối lượng của thùng 
nguyên liệu thô thay đổi một trị số khối lượng định trước. Do đó, loại và khối lượng 
nguyên liệu thô cần được cung cấp trong tiến trình công việc có thể được xác định chính 
xác và người công nhân có thể xác định đúng nhật kí công việc trên thùng nguyên liệu 
thô. 
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(22) 28.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/KR2014/003731   28.04.2014 (87) WO2014/181991 13.11.2014 
(30) 10-2013-0052122        08.05.2013   KR 

10-2014-0032236        19.03.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2015 
(71) HANWHA CHEMICAL CORPORATION  (KR) 

86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea 
(72) KIM, Kwan Young  (KR), CHOI, Tae Yang  (KR), LEE, Jae Ho  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế etylen-vinyl axetat có chỉ số nóng 

chảy thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế etylen-vinyl axetat (EVA) có chỉ số nóng 

chảy bằng 10g/10phút hoặc nhỏ hơn, phương pháp này bao gồm các bước: chiếu chùm 
electron với liều lượng tiếp xúc nằm trong khoảng từ 1 đến 25 kGy lên chế phẩm nhựa 
etylen-vinyl axetat bao gồm nhựa etylen-vinyl axetat có hàm lượng vinyl axetat nằm 
trong khoảng từ 15% đến 50% trọng lượng. Etylen-vinyl axetat được điều chế có hàm 
lượng vinyl axetat cao để đảm bảo các đặc tính như độ trong suốt, tính đàn hồi, hoặc các 
đặc tính tương tự tốt, do đó có khả năng gia công cao và các tính chất cơ học tốt như chỉ 
số nóng chảy thấp và do đó có thể sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2015 
(71) BUZZVIL CO., LTD.  (KR) 

(Elim Bldg., Yeoksam-dong) 3F, 28, Teheran-ro 19-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-909, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Young Ho (KR), LEE, Gwan Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp quảng cáo sử dụng môđun quảng 

cáo trong ứng dụng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp quảng cáo sử dụng môđun quảng cáo 

trong ứng dụng (App). Hệ thống và phương pháp quảng cáo theo sáng chế có khả năng 
hiển thị quảng cáo trên màn hình khoá thông qua môđun quảng cáo được cài vào trong 
một hoặc nhiều ứng dụng và được cài đặt song song với ứng dụng; và phân phối phần 
thưởng được bảo lưu đến các ứng dụng theo số liệu đầu vào của người sử dụng thông 
qua màn hình khoá, trên đó quảng cáo được hiển thị, nhờ đó cho phép phần thưởng được 
bảo lưu để được sử dụng dưới dạng điểm. 
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(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Bela B. FUDALA (NL), Ann GlOVANNITTI-JENSEN (US), Nico REMS (BE), Wim 

CRAVILLON (BE), Chetan M. MAKADlA (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt làm chậm cháy không chứa 

halogen, quy trình sản xuất chế phẩm này, phương pháp cải 
thiện tính chất làm chậm cháy và hợp chất phụ gia được sử 
dụng làm chất tăng cường tính chất làm chậm cháy của chế 
phẩm polyuretan dẻo nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt (TPU) làm chậm cháy, và cụ thể 
hơn nữa là chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt làm chậm cháy bao gồm các chất làm chậm 
cháy không chứa halogen. Các chế phẩm TPU của sáng chế hữu dụng trong các ứng 
dụng cần có hiệu suất ngọn lửa cao, và tính chất tỏa khói thấp tùy ý, cũng như là độ bền 
kéo cao được mong muốn, chẳng hạn các ứng dụng dây dẫn và dây cáp, các ứng dụng 
màng, các ứng dụng khuôn đúc, và các ứng dụng khác tương tự. Sáng chế cũng đề cập 
đến quy trình sản xuất chế phẩm TPU làm chậm cháy không chứa halogen đã mô tả, 
phương pháp cải thiện tính chất làm chậm cháy và hợp chất phụ gia được sử dụng làm 
chất tăng cường tính chất làm chậm cháy cho chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt. 
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(54) Chế phẩm dùng qua đường miệng chứa chiết phẩm của thân rễ 

cây thuộc chi Hoàng Liên (Coptis rhizome) được giấu vị đắng 
và phương pháp bào chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua đường miệng được giấu vị đắng chứa phần 
chiết của thân rễ cây thuộc chi Hoàng Liên (Coptis rhizome) và nhựa trao đổi cation có 
nhóm axit sulfonic, và quy trình bào chế chế phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phân biệt xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị phân biệt xe có bộ phận thu hình ảnh, bộ phận thiết đặt cửa sổ 
tìm kiếm thứ nhất, bộ phận tính toán đại lượng đặc trưng, bộ phận tính toán khả năng 
đúng, bộ phận xác định vùng xe, bộ phận tạo mẫu, bộ phận lưu trữ mẫu, bộ phận thiết 
đặt vùng theo dõi, bộ phận thiết đặt cửa sổ tìm kiếm thứ hai, bộ phận xác định vùng ứng 
viên, bộ phận lựa chọn, bộ phận phát hiện. Bộ phận thu hình ảnh thu hình ảnh. Bộ phận 
thiết đặt cửa sổ tìm kiếm thứ nhất thiết đặt cửa sổ tìm kiếm thứ nhất trên hình ảnh. Bộ 
phận tính toán đại lượng đặc trưng tính toán đại lượng đặc trưng của hình ảnh trên cửa 
sổ tìm kiếm thứ nhất. Bộ phận tính toán khả năng đúng tính toán khả năng đúng biểu thị 
khả năng mà hình ảnh trên cửa sổ tìm kiếm thứ nhất là vùng xe thứ nhất có chứa hình 
ảnh xe, dựa trên đại lượng đặc trưng. Bộ phận xác định vùng xe xác định xem hình ảnh 
trên cửa sổ tìm kiếm thứ nhất có là vùng xe thứ nhất hay không, dựa trên khả năng đúng. 
Bộ phận tạo mẫu tạo hình ảnh mẫu dựa trên vùng xe thứ nhất. Bộ phận lưu trữ mẫu lưu 
trữ hình ảnh mẫu. Bộ phận thiết đặt vùng theo dõi thiết đặt vùng theo dõi dựa trên hình 
ảnh mẫu. Bộ phận thiết đặt cửa sổ tìm kiếm thứ hai thiết đặt cửa sổ tìm kiếm thứ hai 
trong vùng theo dõi. Bộ phận xác định vùng ứng viên xác định xem hình ảnh trên cửa sổ 
tìm kiếm thứ hai có là vùng ứng viên mà là vùng trùng khớp với hình ảnh mẫu hay 
không. Bộ phận lựa chọn chọn vùng xe thứ hai có chứa xe mà hình ảnh mẫu biểu thị từ 
vùng ứng viên. Bộ phận phát hiện phát hiện ít nhất sự có mặt/sự vắng mặt của xe dựa 
trên vùng xe thứ nhất và vùng xe thứ hai. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất màn hình quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị (10) sản xuất màn hình quang (6) bằng 
cách bóc theo trình tự các tấm màng quang (3) được đỡ liên tục trên băng dài của màng 
mang (2) và tạo lớp các tấm màng quang (3) với các chi tiết tấm (5). Màn hình quang 
(6) được sản xuất nhờ sử dụng các con lăn tạo lớp (50, 51) được tạo kết cấu để mở/đóng 
theo hướng lên trên/xuống dưới và chi tiết bóc di động (60) có đầu mũi (61) có khả năng 
đi vào trong/ra khỏi khoảng trống (400) tạo ra giữa các con lăn tạo lớp (50, 51). Cụ thể 
là, màn hình quang (6) được sản xuất bằng cách bóc theo trình tự các tấm màng quang 
(3) được đỡ liên tục thông qua lớp chất dính (4) trên một bề mặt trong số các bề mặt đối 
nhau của màng mang (2), cùng với lớp chất dính (4) ra khỏi màng mang (2) dưới tác 
động bóc của chi tiết bóc di động (60) bằng cách cuộn băng dài của màng mang (2) ở 
trạng thái mà trong đó bề mặt kia trong số các bề mặt đối nhau của nó được gấp vào bên 
trong trên đầu mũi (61) của chi tiết bóc di động (60) có đầu mũi (61) và được đi vòng 
quanh chi tiết bóc (60); và tạo lớp các tấm màng quang (3) với một bề mặt trong số các 
bề mặt đối nhau của chi tiết tấm tương ứng trong số các chi tiết tấm (5) thông qua lớp 
chất dính (4) dưới tác động tạo lớp của các con lăn tạo lớp (50, 51) đã được đóng. 
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(54) Vòi phun nguyên liệu dạng rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi phun nguyên liệu dạng rắn bao gồm (a) đường ống tạo thành 
đường dẫn nguyên liệu cấp dạng rắn cần được phun qua đường ống và có đầu vào cho 
nguyên liệu dạng rắn ở đầu phía sau và đầu ra để xả nguyên liệu dạng rắn ở đầu phía 
trước của ống và (b) hệ thống phát hiện lỗ thủng để phát hiện lỗ thủng trong ống phun 
nguyên liệu dạng rắn. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit béo từ dầu thông, thức ăn bổ sung cho động vật và thức 

ăn chăn nuôi  
  (57)     Sáng chế đề cập đến axit béo từ dầu thông để sử dụng trong việc ngăn ngừa sự phát triển 

của vi khuẩn gây hại trong đường tiêu hóa ở động vật và/hoặc trong việc ngăn ngừa 
chứng rối loạn đường ruột. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thức ăn bổ sung cho 
động vật và thức ăn chăn nuôi chứa axit béo từ dầu thông. 
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(54) Van lật nhựa ngăn mùi hôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van lật nhựa ngăn mùi hôi thoát ra từ hệ thống thoát nước đô thị để 
tạo được hiệu quả về ngăn mùi đồng thời thoát nước mưa tốt. Van lật nhựa ngăn mùi hôi 
được tạo bởi các thành phần sau: ống thoát nước (1), tấm tạo phẳng (3) được liên kết với 

ống thoát nước bằng liên kết hàn và tạo thành một góc nghiêng bằng khoảng từ 10° đến 

15° so với phương thẳng đứng, gối bản lề (6) liên kết tấm tạo phẳng bằng liên kết hàn, 
cửa van lật (4) được liên kết với gối bản lề (6) và chốt bản lề (7), tấm ngăn rác (8) được 
liên kết hàn với tấm tạo phẳng (3), khác biệt ở chỗ: tấm lồi (5) cao khoảng 20 mm được 
đưa vào ống thoát nước (1) và có khoảng hở bằng 3 mm, phần đai chống trượt (2) lồi lên 
được liên kết hàn với ống thoát nước. Với cấu tạo van lật nhựa ngăn mùi như trên sẽ tạo 
được hiệu quả cao cho việc ngăn mùi khi sử dụng. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
282 

(11) 45984 
(21) 1-2015-04326 (51) 7 A42B  3/28 

(22) 11.11.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2015 
(75) Trương Thành Lễ  (VN) 
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(54) Mũ bảo hiểm thoáng khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất mũ bảo hiểm thoáng khí bao gồm lớp vỏ ngoài cứng (10), lớp đệm hấp 
thu chấn động (20) lắp khít bên trong lớp vỏ ngoài cứng (10), và lớp đệm thông gió (30) 
dưới lớp đệm hấp thu chấn động (20), trong đó lớp đệm thông gió (30) bao gồm khung 
(31) có hình dạng vừa với đầu người sử dụng và có các lỗ xuyên (33) được bố trí thành 
các hàng ngang, dọc chéo nhau trên khắp bề mặt của nó; và các thanh dợn sóng (32) 
được dán vào mặt trên của lớp đệm thông gió (40) tại vị trí giữa các hàng ngang, dọc 
chéo nhau của khung (31), nhờ đó tạo ra khoảng trống thông gió giữa da đầu của người 
sử dụng và mặt trong của lớp đệm hấp thu chấn động (20). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống cung cấp thông tin đồ trang phục phối hợp và hệ 

thống quản lý thông tin đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống cung cấp thông tin đồ trang phục phối hợp và hệ thống quản 

lý thông tin đọc được để hỗ trợ người dùng (khách hàng) trong việc lựa chọn đúng hàng 
hóa để mua cũng như trong việc phối hợp hàng hóa và các hàng hóa khác. Hệ thống 
cung cấp thông tin đồ trang phục phối hợp gồm thiết bị đầu cuối người mua (10) được 
sử dụng bởi người mua là người mua hoặc có dự định mua hàng hóa; máy chủ quản lý 
(20) quản lý thông tin hàng hóa và thông tin từ người mua và người cung cấp thông tin 
và cung cấp thông tin hàng hoá cho thiết bị đầu cuối người mua (10); thiết bị đầu cuối 
người cung cấp thông tin (30) được vận hành bởi người cung cấp thông tin mà cung cấp 
thông tin hàng hoá về đồ trang phục phối hợp cho máy chủ quản lý (20); thiết bị đầu 
cuối quản trị viên (40) được vận hành bởi quản trị viên là người quản lý máy chủ quản 
lý (20); và mạng (100) liên kết các thiết bị đầu cuối (10), (30) (40) và máy chủ (20) để 
cho phép các thiết bị này giao tiếp với nhau. 
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(54) Hỗn hợp hoạt chất có đặc tính trừ sâu và diệt ve bét, phương 

pháp phòng trừ động vật gây hại bằng cách sử dụng hỗn hợp 
này, quy trình điều chế chế phẩm trừ sâu và diệt ve bét bằng 
cách sử dụng hỗn hợp này và hạt được xử lý bằng hỗn hợp này

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hoạt chất bao gồm ít nhất một hợp chất đã biết có công 
thức (I) 

 

 
 
trong đó, X, từ R1 đến R4, A, n, Y, và m là như được xác định trong bản mô tả và ít nhất 
một hoạt chất đã biết khác từ nhóm fiprol, các tổ hợp này là cực kỳ thích hợp để phòng 
trừ động vật gây hại như côn trùng và ve bét không mong muốn. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp phòng trừ động vật gây hại bằng cách sử dụng hỗn hợp này và quy 
trình điều chế chế phẩm trừ sâu và diệt ve bét bằng cách sử dụng hỗn hợp này. Sáng chế 
cũng đề cập đến hạt được xử lý bằng hỗn hợp này. 
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(11) 45987 
(21) 1-2015-04336 (51) 7 A61F  9/007 

(22) 12.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/IB2014/061378          12.05.2014 (87) WO2014/184725 20.11.2014 
(30) MI2013A000783          13.05.2013     IT 
(71) ITH T3 PLUS S.R.L.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 32, I-56026 Pontedera (PI), Italy 
(72) TORELLO, Giulio (IT), RICCI, Alfredo (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Van dẫn lưu có thể cấy được trong mắt của người bệnh để điều 

trị bệnh tăng nhãn áp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến van dẫn lưu (10) cấy được bằng cách phẫu thuật vào trong mắt (O) 

của người bệnh để điều trị bệnh tăng nhãn áp, van này có cấu tạo bao gồm thân chính 
(11) và ống dẫn lưu (12) được nối ở một đầu với thân chính (11), và được tạo ra sao cho 
khi được cấy trong mắt (O), thâm nhập vào bên trong khoang trước (CA) của nhãn cầu 
(GO) với đầu mút ở xa của nó, để cho phép việc dẫn lưu thuỷ dịch (UA) ra ngoài, trong 
đó van dẫn lưu (10) là khác biệt bởi hàng loạt các phương án cải tiến rõ ràng. Nhờ có 
các phương án cải tiến này, van dẫn lưu (10) đảm bảo cải thiện đáng kể và thao tác tốt 
hơn so với các van dẫn lưu đã biết hiện nay, để sử dụng trong y khoa cho việc điều trị 
bệnh tăng nhãn áp. 
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(11) 45988 
(21) 1-2015-04340 (51) 7 C23C  2/28, C22C  18/00, C23C  

2/06 
(22) 20.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/063394     20.05.2014 (87) WO2014/189063 A1 27.11.2014 
(30) 2013-106312         20.05.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KUROSAKI, Masao (JP), MAKI, Jun (JP), YAMANAKA, Shintaro (JP), TANAKA, 

Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm tráng kẽm và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm tráng kẽm có khả năng ép tạo hình bao gồm lớp mạ chứa 
các thành phần sau, tính theo % khối lượng: Fe: 7,2-10,6; Al: 0,2-0,4; Ni: 0,1 và lượng 
còn lại là Zn và các tạp chất, trong đó trong mặt cắt đứng của lớp mạ, chiều dày trung 

bình của pha  là  0,2m và chiều dày trung bình của pha r tiếp xúc với sắt nền là  

0,5m, Ni có mặt trong pha  với lượng là  0,5% khối lượng, pha tiếp xúc với pha  là 

pha hỗn hợp của pha 1 và pha , và tỷ lệ phần trăm pha  được tính bằng công thức 

dưới đây là  10%. Tỷ lệ phần trăm pha  = (pha /chiều dài mặt tiếp xúc pha )/(pha 

/chiều dài mặt tiếp xúc pha  + pha 1/chiều dài mặt tiếp xúc pha )  100. Trong đó, 

pha /chiều dài mặt tiếp xúc pha  là chiều dài của mặt phân cách mà pha  và pha  

tiếp xúc với nhau, và pha 1/chiều dài mặt tiếp xúc pha  là chiều dài của mặt phân cách 

mà pha 1 và pha  tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 

sản xuất thép tấm tráng kẽm này. 
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(71) CTC BIO, INC.  (KR) 

1F., 13, Jungdae-ro 40-gil, Songpa-gu, Seoul 138-858, Republic of Korea 
(72) JEON, Hong Ryeol (KR), KWON, Do-Woo (KR), LEE, Bong-Sang (KR), PARK, Su-

Jun (KR), CHA, Bong-Geun (KR), KIM, Jun-Ki (KR), HAN, Jiyeong (KR), KIL, 
Myeongcheol (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng chứa tadafil ở dạng bazơ tự do và chứa polyme gốc 

polyetylen glycol vμ/hoÆc polyme gốc vinyl pyrolidon làm 
chất làm ổn định phân tán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng để sử dụng qua đường miệng, chứa tadalafil ở dạng bazơ tự 
do và phương pháp sản xuất màng này. Màng này có thể được tối ưu hóa độ ổn định 
phân tán tadalafil ở dạng bazơ tự do trong màng bằng cách thêm chất ổn định phân tán 
với lượng nhỏ mà không có mùi hoặc hương vị đặc biệt mà có thể xuất hiện khi các chất 
ổn định phân tán khác đã biết trong lĩnh vực được sử dụng; và khả năng xuất hiện hiện 
tượng kết tụ lại của các hạt tadalafil ở dạng bazơ tự do sẽ xảy ra là cực thấp, và lượng 
bọt khí sinh ra có thể giảm đáng kể trong quy trình sản xuất. 
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(11) 45990 
(21) 1-2015-04355 (51) 7 F27D  1/16,  21/00 

(22) 07.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/EP2014/054474    07.03.2014 (87) WO2014/166679 16.10.2014 
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Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, Austria 
(72) LAMMER, Gregor (AT), JANDL, Christoph (AT), ZETTL, Karl-Michael (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xác định trạng thái của lớp lót chịu lửa của bể 

luyện kim cho kim loại nóng chảy cụ thể 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định trạng thái của lớp lót chịu lửa của bể (10) 

chứa kim loại nóng chảy cụ thể. Trong quá trình này, dữ liệu bảo dưỡng, dữ liệu sản 
xuất, và các chiều dày thành ít nhất ở các vị trí với độ mòn cao nhất được đo hoặc xác 
định cùng với các thông số quy trình bổ sung của bể (10) sau khi bể (10) đã được sử 
dụng. Sau đó, dữ liệu được thu thập và lưu trữ trong cấu trúc dữ liệu. Mẫu tính toán được 
tạo ra từ ít nhất một vài trong số các dữ liệu và thông số đã đo hoặc xác định, và dữ liệu 
hoặc các thông số được đánh giá nhờ mẫu tính toán nhờ sử dụng các tính toán và các 
phân tích tiếp theo. Do vậy, các quy trình xác định liên quan hoặc toàn bộ và các phân 
tích tiếp theo có thể được thực hiện, mà nhờ đó đạt được các tối ưu liên quan tới cả lớp 
lót bể cũng như quy trình hoàn thiện của kim loại nóng chảy trong bể. 
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(72) Mitsuaki TODA (JP), Tohru MATSUMOTO (JP), Ryoichi SHIMIZU (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Chất nền gắn linh kiện và phương pháp sản xuất chất nền gắn 

linh kiện này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất nền gắn linh kiện (1), trong đó chất nền này gồm có: lớp cách 

điện (3); lớp kim loại thứ nhất (4) và lớp kim loại thứ hai (5) được hình thành sao cho 
lớp cách điện kẹp giữa chúng; linh kiện (2) được gắn trong lớp cách điện (3), và trong 
đó bề mặt không hình thành cực kết nối (2c) nơi mà cực kết nối (2a) không hình thành 
được đặt ở phía gần với lớp kim loại thứ nhất (4); lớp kết dính (6) được đặt trên bề mặt 
không hình thành cực kết nối (2c) của linh kiện (2); lỗ dẫn (7) kết nối điện lớp kim loại 
thứ hai (5) với cực liên kết (2a) của linh kiện (2), trong đó khu vực lớp kết dính (6) trên 
bề mặt tiếp xúc với linh kiện (2) nhỏ hơn khu vực bề mặt không hình thành cực kết nối 
(2c) của linh kiện (2). 
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(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Phương pháp sản xuất chất nền gắn linh kiện và chất nền gắn 

linh kiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất nền gắn linh kiện (20), lỗ dẫn (16) đâm 

xuyên qua lớp cách điện thứ nhất (5) và lớp cách điện thứ hai (11) từ lớp kim loại bên 
ngoài (14) tới cực thứ hai (4b) của linh kiện IC (4) được hình thành sau khi hình thành 
lớp kim loại bên ngoài (14). 
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(72) SCHNEIDER, Jurgen (DE), DIETZ, Andreas (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kim trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kim trượt (20), chứa thân kim (21) có móc kim (24). Móc kim có 
hai bề mặt móc nằm ngang (28) được bố trí cách nhau một khoảng theo phương nằm 
ngang (Q). Con trượt (30) được bố trí có thể chuyển động trên thân kim. Con trượt (30) 
không tiếp xúc với móc kim (24) ở vị trí ban đầu (I). Con trượt (30) nằm áp vào móc 
kim (24) ở vị trí trút vòng mũi khâu (II). Con trượt (30) có hai tấm trượt (31). Tấm trượt 
có bề mặt đỡ mũi khâu (33) để điều tiết ít nhất một mũi khâu (45). Lỗ móc (40) mở về 
phía đầu móc (25) nằm trên đầu tấm tự do (32) của tấm trượt. Bề mặt lỗ bên trong (41) 
được bố trí cách nhau một khoảng theo phương ngang (Q) và do đó tạo thành lỗ móc 

(40). ở vị trí trút vòng mũi khâu (II), mỗi bề mặt lỗ bên trong (41) nằm áp vào bề mặt 
móc nằm ngang kết hợp (28) của móc kim (24) tại điểm tiếp xúc (42). Khe hở (43) được 
tạo thành liền kề với điểm tiếp xúc (42) theo phương thẳng đứng (H). Khe hở (43) có độ 
rộng khe hở (BS) theo phương ngang (Q) tăng với khoảng cách từ điểm tiếp xúc (42) 
theo phương thẳng đứng (H). Do đó, sự tiếp xúc với vùng tiếp xúc giữa con trượt (30) và 
móc kim (24) mà nhỏ hơn theo phương thẳng đứng (H) đạt được ở vị trí trút vòng mũi 
khâu (II). 
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Christopher, James (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất polylactit và polylactit chứa hợp chất 

của ziriconi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất polylactit, bao gồm các bước: trộn lactit với 

chất xúc tác trùng hợp là hợp chất phối trí kim loại để tạo ra hỗn hợp phản ứng, trùng 
hợp lactit trong pha lỏng ở nhiệt độ thấp nhất là 1500C để tạo ra polylactit trong pha 
lỏng và để hóa rắn polylactit này, khác biệt ở chỗ, chất xúc tác trùng hợp là hợp chất 
phối trí kim loại-phối tử trong đó phối tử gốc có công thức (I), trong đó R là nguyên tử 
hydro, nhóm béo, nguyên tử halogen hoặc nhóm nitro và kim loại ít nhất là một trong số 
Zr và Hf. Các chất xúc tác theo sáng chế có các động lực học trùng hợp tương đương với 
các động lực học trùng hợp của chất xúc tác Sn-octoat đã biết. 
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(72) OBERHOLZER, Matthew, Richard (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrazol dạng rắn có tác dụng diệt nấm, phương pháp 

điều chế hợp chất này, chế phẩm và phương pháp bảo vệ thực 
vật và hạt của thực vật khỏi các bệnh gây ra bởi các mầm 
bệnh từ nấm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến 4-(2-bromo-4-flophenyl)-N-(2-clo-6-flophenyl)-1,3-đimetyl-1H-

pyrazol-5-amin (hợp chất 1) dạng rắn. Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp 
chất 1 dạng rắn và chuyển hóa hợp chất 1 dạng rắn thành dạng khác. Sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm dùng để bảo vệ thực vật hoặc hạt khỏi bệnh gây ra bởi mầm bệnh từ 
nấm bao gồm lượng hữu hiệu có hoạt tính sinh học của hợp chất 1 dạng rắn và ít nhất 
một thành phần bổ sung được chọn từ nhóm bao gồm chất hoạt động bề mặt, chất pha 
loãng rắn và chất mang lỏng. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm bao gồm hỗn hợp của 
hợp chất 1 dạng rắn và ít nhất một thuốc diệt giun tròn, thuốc trừ sâu và/hoặc thuốc diệt 
nấm khác. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp bảo vệ thực vật hoặc hạt của thực vật 
khỏi bệnh gây ra bởi mầm bệnh từ nấm bao gồm bước đưa lên thực vật hoặc hạt, hoặc 
vào môi trường xung quanh thực vật hoặc hạt, lượng hữu hiệu có hoạt tính sinh học của 
hợp chất 1 dạng rắn.  
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Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera, Italy 
(72) PEDANI, Giuseppe  (IT), SANFELICE, Yari (IT), BARACCHINO, Luigi (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mạch điện tử và phương pháp điều khiển bộ phận chiếu sáng 

của phương tiện giao thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch điện tử (10) dùng để điều khiển bộ phận chiếu sáng LED (2) 

của phương tiện giao thông (1), bộ phận phát sáng (2) này bao gồm ít nhất là nguồn 
LED (L1, L2) và bộ tản nhiệt thụ động (3). Mạch điện tử này (10) này bao gồm: cảm 
biến nhiệt độ (11) được làm thích ứng để tạo ra các tín hiệu đầu ra thứ nhất (s_t) mang 
thông tin về nhiệt độ hoạt động của nguồn LED (L1, L2) và/hoặc của bộ tản nhiệt thụ 
động (3); nút ra thứ nhất (NO_1) có thể nối động với thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng 
và/hoặc âm thanh (6) và được làm thích ứng để tạo ra tín hiệu điều khiển thứ nhất (s_a), 
tùy thuộc vào các tín hiệu đầu ra thứ nhất (s_t), được làm thích ứng để tạo ra cảnh báo 
thông qua thiết bị cảnh báo (6) khi nhiệt độ này cao hơn giá trị giới hạn thứ nhất (T1); 
bộ phận điều khiển (12) của nguồn LED (L1, L2) bao gồm nút nhập thứ nhất (NI_1) 
được làm thích ứng để tiếp nhận tín hiệu điều khiển thứ hai (s_c), tùy thuộc vào tốc độ 
của phương tiện giao thông (1) và các tín hiệu đầu ra thứ nhất (s_t), bộ phận điều khiển 
(12) được làm thích ứng để phát ra tín hiệu điều khiển (s_d) của nguồn LED, tín hiệu 
điều khiển này là tín hiệu có mức năng lượng tương đối cao hoặc tín hiệu có mức năng 
lượng tương đối thấp theo tín hiệu điều khiển thứ hai (s_c). 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Phần trước của xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần trước của xe máy mà nhờ nó khả năng chứa của túi chứa có 
thể tăng, đồng thời ngăn không cho túi chứa bị nhô nhiều về phía sau và nhờ đó đảm 
bảo được khả năng ngồi để chân hai bên của xe máy. 
Phần trước của xe máy theo sáng chế bao gồm: ống đầu (12) đỡ bánh trước (23) theo 
cách lái được; tấm ốp trước (31) che ống đầu (12) từ phía trước xe; tấm ốp trong (32) 
được bố trí theo cách nằm đối diện với tấm ốp trước (31) và che ống đầu (12) từ phía sau 
xe; và tấm ốp túi chứa (33) được bố trí ở phía sau tấm ốp trong (32) để tạo ra khoang 
chứa (A) giữa chính nó và tấm ốp trong (32). Tấm ốp trong (32) có phần uốn (51) ở phía 
trên bánh trước (23), và kéo dài đến bên trên phần uốn (51). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh ung thư và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó: 
- R1 là H hoặc OH, 
- R2 là nhóm (C1-C6)alkyl, COOH, COO-((C1-C6)alkyl hoặc thiazolyl, 
R3 là nhóm aryl-(C1-C8)alkyl được thế bởi một hoặc nhiều nhóm được chọn từ các nhóm 
OH và NR9R10, 
hoặc muối hyđrat hoặc solvat dược dụng của chúng dùng để điều trị bệnh ung thư. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất và phương pháp điều chế 
hợp chất này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị rối loạn tăng sinh lành tính và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó: 
- R1 là H hoặc OH, 
- R2 là nhóm (C1-C6)alkyl, COOH, COO-((C1-C6)alkyl hoặc thiazolyl, 
- R3 là H hoặc nhóm (C1-C6)alkyl, 
- R4 là: 
• Nhóm hyđrocacbon mạch thẳng hoặc mạch nhánh, bão hòa hoặc chưa bão hòa, có 1 
đến 8 nguyên tử cacbon được thế bởi một hoặc nhiều nhóm được chọn trong số các 
nhóm OH và NR5R6, 
• -(CH2CH2X1)(CH2CH2X2)a2(CH2CH2X3)a3(CH2CH2X4)a4(CH2CH2X5)a5R7, 
• Nhóm aryl-(C1-C8)alkyl được thế bởi một hoặc nhiều nhóm được chọn trong số các 
nhóm OH và NR9R10, 
• Nhóm dị vòng -(C1-C8)alkyl tùy ý được thế bởi một hoặc nhiều nhóm được chọn trong 
số các nhóm (C1-C6)alkyl, OH và NR12R13, 
hoặc muối hyđrat hoặc solvat dược dụng của chúng dùng để điều trị bệnh ung thư và rối 
loạn tăng sinh lành tính. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất và 
phương pháp điều chế hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng hai vòng làm chất ức chế thụ thể yếu tố sinh 

trưởng nguyên bào sợi (FGFR) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng hai vòng, và dược phẩm chứa nó. Hợp chất này là 

chất ức chế một hoặc nhiều enzym thụ thể yếu tố sinh trưởng nguyên bào sợi (FGFR) và 
có thể được dùng để điều trị các bệnh liên quan đến FGFR như bệnh ung thư. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng hệ nước chứa: 
i) muối kim loại được chọn từ xitrat, lactat hoặc clorua; và 
ii) muối kẽm 
trong đó chế phẩm ở nhiệt độ 250C có ứng suất chảy (ứng suất trượt ở tốc độ trượt là 0,1 
1/s ở 250C) nằm trong khoảng từ 0,05 đến 1,0 Pa và có độ nhớt nằm trong khoảng từ 
0,05 đến 0,25 Pa.s (được đo ở tốc độ trượt là 21 1/s). 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh, bộ mã hóa, hệ 

thống và các phương pháp mã hóa và tạo ra tín hiệu đầu ra 
âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh, bộ mã hóa, hệ thống và 
phương pháp mã hóa và tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh. Bộ giải mã tạo ra tín hiệu đầu ra 
âm thanh bao gồm một hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh cũng được đề xuất. Bộ giải mã 
bao gồm giao diện nhận (110) để nhận tín hiệu đầu vào âm thanh bao gồm nhiều tín 
hiệu đầu vào âm thanh, để nhận thông tin âm lượng trên các tín hiệu đối tượng âm 
thanh, và để nhận thông tin kết xuất cho biết một hoặc nhiều tín hiệu đối tượng âm 
thanh sẽ được khuếch đại hoặc được làm suy giảm. Hơn nữa, bộ giải mã bao gồm bộ xử 
lý tín hiệu (120) để tạo ra một hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh của tín hiệu đầu ra âm 
thanh. Bộ xử lý tín hiệu (120) được cấu hình để xác định trị số bù âm lượng phụ thuộc 
vào thông tin âm lượng và phụ thuộc vào thông tin kết xuất. Ngoài ra, bộ xử lý tín hiệu 
(120) còn được cấu hình để tạo ra một hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh của tín hiệu đầu 
ra âm thanh từ tín hiệu đầu vào âm thanh phụ thuộc vào thông tin kết xuất và phụ thuộc 
vào trị số bù âm lượng. Một hoặc nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh đường vòng được sử 
dụng để tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh. Ngoài ra, bộ mã hóa âm thanh cũng được đề 
xuất. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy rửa quả thanh long 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy rửa quả thanh long bao gồm: băng tải (1); động cơ (2) dẫn 
động băng tải thông qua hộp truyền động (3); bộ điều khiển (4) để điều chỉnh vận tốc 
của động cơ (2); ít nhất hai ống dẫn hướng (5) để dẫn hướng cho quả thanh long, giá đỡ 
(6) cố định ống dẫn hướng (5) luôn có khe hở so với mặt trên của băng tải (1); các vòi 
phun rửa (7) được cố định trên giá đỡ (6) được bố trí theo chiều dài của ống dẫn hướng 
(5); đầu bơm nước cấp nước từ bể chứa qua các ống dẫn đến các vòi phun rửa (7); máng 
chứa nước (8) nằm phía dưới băng tải (1); và bộ phận làm khô bao gồm ống thổi nhiệt 
làm khô (9), điện trở nhiệt và quạt ly tâm. 
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(54) Động cơ đồng bộ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ đồng bộ mười cực chín rãnh bao gồm chín răng được chia 
thành ba pha, mỗi pha có ba răng liền kề. Lõi sắt stato được kết cấu sao cho giá trị thu 
được bằng cách chia b cho a lớn hơn 0,5 trong đó a là độ rộng của đỉnh răng được tạo ra 
ở phần đường kính trong của răng của các răng được tạo ra ở lõi sắt stato, từ phần đế 
giữa đỉnh răng và răng đến đầu chu vi của đỉnh răng và b là chiều dày của đỉnh răng từ 
phần đế đến bề mặt phía đường kính trong của đỉnh răng. 
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(54) Đồ uống từ trà dạng bột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống từ trà dạng bột dễ uống chứa một lượng bột trà thích hợp 
và ở dạng đồ uống được bao gói mà có thể bán được ở nhiệt độ thường, đồ uống được 
bao gói thu được nhờ quy trình tiệt trùng bằng nhiệt. Đồ uống từ trà dạng bột chứa trà 
dạng bột, chiết phẩm từ lá trà xanh và/hoặc chiết phẩm từ hạt và thành phần chất làm 
ngọt, và hàm lượng phần chất rắn không tan nằm trong khoảng từ 0,3 đến 0,9g/100ml 
đồ uống. 
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GOLDBERG, Michelle Rae (US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Máy tính di động và vỏ dùng cho máy tính di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tính di động và vỏ dùng cho máy tính di động, vỏ dùng cho 
máy tính di động bao gồm bộ phận vỏ liền khối được tạo kết cấu từ một bộ phận kim 
loại hoàn chỉnh duy nhất. Bộ phận vỏ liền khối này được bố trí để bao bọc các bộ phận 
xử lý. Bộ phận vỏ liền khối bao gồm bề mặt trong tạo thành một khoang được tạo kết 
cấu để bao bọc các bộ phận xử lý. Khoang này bao gồm một vùng khoét tạo thành một 
hốc, hốc này được tạo kết cấu để tiếp nhận ít nhất một trong các bộ phận xử lý nêu trên. 
Hình dạng của hốc tương ứng với ít nhất một phần của bộ phận xử lý. 
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(54) Phương pháp sản xuất phân bón dạng hạt kiểu chất nền giải 

phóng có kiểm soát và phân bón được sản xuất bằng phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất phân bón dạng hạt kiểu chất nền giải phóng 
có kiểm soát và phân bón được sản xuất theo phương pháp này. Phương pháp theo sáng 
chế bao gồm: trộn thành phần kết dính là polime tự nhiên hoặc tổng hợp với chất độn 
hấp thụ dinh dưỡng để tạo thành hỗn hợp, rồi sấy khô và nghiền hỗn hợp để tạo thành 
thành phần bổ sung hấp thụ dinh dưỡng; và trộn đều thành phần bổ sung hấp thụ dinh 
dưỡng với thành phần phân bón rồi sấy khô hỗn hợp thu được. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã khung thời gian-tần số của 

cảnh âm thanh, bộ mã hóa và bộ giải mã để lần lượt mã hóa và 
giải mã khung thời gian-tần số của cảnh âm thanh, và vật ghi 
đọc được bằng máy tính bao gồm các lệnh đọc được bằng máy 
tính để thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến, theo các phương án làm ví dụ, phương pháp mã hóa và phương 
pháp giải mã, bộ mã hóa và bộ giải mã kết hợp, để mã hóa và giải mã cảnh âm thanh mà 
ít nhất có một hoặc nhiều đối tượng âm thanh (106a). Bộ mã hóa (108, 110) tạo ra dòng 
bit (116) mà bao gồm các tín hiệu trộn giảm (112) và thông tin phụ chứa các phần tử ma 
trận riêng lẻ (114) của ma trận tái cấu trúc để cho phép tái cấu trúc một hoặc nhiều đối 
tượng âm thanh (106a) trong bộ giải mã (120). Sáng chế cũng đề xuất vật ghi đọc được 
bằng máy tính bao gồm các lệnh đọc được bằng máy tính để thực hiện phương pháp 
này. 
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(54) Phương pháp thực hiện một hoặc nhiều hoạt động trên thiết bị 

điện tử, thiết bị điện tử thực hiện một hoặc nhiều hoạt động và 
vật ghi chứa chương trình máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật giao diện người dùng của thiết bị điện tử. Cụ thể là, 
sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện một hoặc nhiều hoạt động trên thiết bị điện 
tử. Phương pháp này bao gồm chọn ít nhất một mục từ một hoặc nhiều mục được thể 

hiện trên giao diện người dùng của thiết bị điện tử. ít nhất một mục được chọn bằng 
cách chạm ít nhất một mục trong thời gian định trước. Sau khi chọn ít nhất một mục, ít 
nhất một mục được kéo về phía một thuộc tính trong số một hoặc nhiều thuộc tính dựa 
trên các tiện ích trên giao diện người dùng. Mỗi thuộc tính trong số một hoặc nhiều 
thuộc tính dựa trên các tiện ích tương ứng với hoạt động được tạo cấu hình trước. Sau 
đó, ít nhất một mục được thả trên một hoặc nhiều thuộc tính dựa trên các tiện ích để 
thực hiện hoạt động được tạo cấu hình trước tương ứng. 
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(54) Thiết bị xén vật liệu trang trí, thiết bị sản xuất vật thể được 

bọc và phương pháp sản xuất vật thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xén vật liệu trang trí có khả năng thực hiện quá trình vát 

cạnh bằng cách loại bỏ một cách chính xác đầu thừa của vật liệu trang trí trong khi loại 
trừ sự trệch dấu của phần dẫn hướng so với vật liệu nền. Thiết bị này là thiết bị xén vật 
liệu trang trí (6) mà thực hiện quá trình vát cạnh bằng cách loại bỏ đầu thừa (S) của vật 
liệu trang trí (9) được dính vào bề mặt đầu (8a) của vật liệu nền (8), bao gồm đầu xén 
(41) mà di chuyển dọc đầu thừa của vật liệu trang trí. Đầu xén này bao gồm động cơ 
dẫn động (47), dao cắt quay (48) được nối với trục dẫn động (47a) của động cơ dẫn 
động và loại bỏ đầu thừa của vật liệu trang trí, bộ phận gắn (49) được gắn vào trục của 
dao cắt quay, và phần-dẫn hướng (52) lăn trên vật liệu nền trong khi được đỡ bởi bộ 
phận gắn sao cho quay được quanh trục của dao cắt quay. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
309 

(11) 46011 
(21) 1-2015-04448 (51) 7 B27M  1/08, B05C  1/08,  5/02, B23P  

21/00, B65H  37/04 
(22) 30.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/062022         30.04.2014 (87) WO2014/178414 A1 06.11.2014 
(30) 2013-097104         02.05.2013    JP 

2013-097105         02.05.2013    JP 
2013-184433         05.09.2013    JP 

(71) KATOMOKUZAI KOGYO CO., LTD.  (JP) 
6, aza-Hirabuchi, Shinkai-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0902 Japan 

(72) KATO Hisaya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dính vật liệu trang trí, thiết bị sản xuất vật thể được 

bọc, phương pháp dính vật liệu trang trí và phương pháp sản 
xuất vật thể được bọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dính vật liệu trang trí, mà có thể loại trừ được sự gia tăng về 
chi phí xử lý và vật liệu nền và vật liệu trang trí được dính chắc chắn vào nhau mà 
không cần đến bất kỳ biện pháp điều khiển nhiệt độ chính xác đối với vật liệu nền. Thiết 
bị này là thiết bị dính (3) dùng cho vật liệu trang trí để dính vật liệu trang trí (9) vào bề 
mặt đầu (8a) của vật liệu nền (8), thiết bị này bao gồm bộ phận phủ (17) để phủ chất kết 
dính (10) lên trên bề mặt sau (9a) của vật liệu trang trí được cấp về phía bề mặt đầu của 
vật liệu nền được vận chuyển theo hướng vận chuyển định trước (P) và bộ phận ép (18) 
để ép bề mặt sau của vật liệu trang trí có chất kết dính được phủ trên đó bởi bộ phận phủ 
lên bề mặt đầu của vật liệu nền. 
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(54) Phương pháp, thiết bị mạng và vật ghi bất biến đọc được bởi 

máy để hỗ trợ kết nối liên mạng phục hồi phân tán 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp hỗ trợ DRNI (Distributed Resilient Network Interconnect 

- kết nối liên mạng phục hồi phân tán) trong nhóm tổng hợp liên kết khi xảy ra lỗi 
truyền thông tại một thiết bị mạng. Phương pháp bắt đầu với bước xác định thiết bị 
mạng không còn truyền thông với các thiết bị mạng lân cận của nó. Sau đó, thiết bị 
mạng xác định thiết bị mạng đối tác của nó không còn truyền thông với thiết bị mạng 
lân cận của thiết bị mạng đối tác nữa. Thiết bị mạng xác định cổng thứ nhất mà thiết bị 
mạng này thuộc về có độ ưu tiên cổng cao hơn cổng thứ hai mà thiết bị mạng đối tác 
thuộc về, trong đó mỗi cổng được gán một mức ưu tiên cổng, và nó xác định thiết bị 
mạng có mức ưu tiên thiết bị mạng thấp hơn thiết bị mạng lân cận, trong đó mỗi thiết bị 
mạng được gán mức ưu tiên thiết bị mạng. Sau đó, thiết bị mạng tạm dừng truyền và 
nhận các khung của nhóm tổng hợp liên kết ở thiết bị mạng. 
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máy để tạo cấu hình tập hợp gồm các phần tử nhận dạng hội 
thoại 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo cấu hình tập hợp gồm các ID (identifier - phần tử 
nhận dạng) hội thoại ở thiết bị mạng trong DRNI (distributed resilient network 
interconnect - kết nối liên mạng phục hồi phân tán) của nhóm tổng hợp liên kết. Phương 
pháp bắt đầu với bước khởi tạo tập hợp gồm các ID hội thoại, trong đó bước khởi tạo 
bao gồm thiết lập các mục nhập của vectơ Boolean được kết hợp với tập hợp gồm các ID 
hội thoại thành chuỗi các giá trị 0 (zero), và trong đó vectơ Boolean bao gồm các giá trị 
chỉ thị việc xử lý tập hợp gồm các ID hội thoại thông qua thiết bị cổng (gateway) đơn 
hoặc bộ tổng hợp đơn của thiết bị mạng. Phương pháp tiếp tục với bước xác định việc 
phân phối của tập hợp gồm các ID hội thoại cần được cập nhật, thiết lập các giá trị số 
vectơ hoạt động được đánh chỉ số bởi các ID hội thoại, và thiết lập các giá trị của vectơ 
Boolean, trong đó vectơ Boolean liệt kê liệu thiết bị cổng đơn hay bộ tổng hợp đơn của 
thiết bị mạng được kết hợp với mỗi trong số các ID hội thoại. 
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(11) 46014 
(21) 1-2015-04453 (51) 7 G01N  21/21,  21/956 

(22) 20.04.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/US2014/034736    20.04.2014 (87) WO2014/176136 A1 30.10.2014 
(30) 61/814,306         21.04.2013     US 

61/922,111         31.12.2013     US 
(71) MOBILEOCT, LTD.  (IL) 

17/5 Massary St., 5246206 Tel-aviv, Israel 
(72) LEVITZ, David (IL), BEERY, Ariel, K. (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp chụp ảnh ánh sáng phân cực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp chụp ảnh ánh sáng phân cực. Theo một 
phương án thực hiện sáng chế, thiết bị này bao gồm nguồn sáng (120) để tạo ra các 
chùm sáng; hệ quang học chiếu sáng (122) nối với nguồn sáng (120) để dẫn hướng cho 
các chùm sáng hướng về phía mẫu (110); tấm phân cực thẳng (124) nối với hệ quang 
học chiếu sáng (122) và được tạo cấu hình để tạo ra ánh sáng phân cực thẳng tương ứng 
với các chùm sáng hướng về phía mẫu (110); lăng kính phân cực lưỡng chiết (BPP: 
Birefringent Polarizing Prism) loại phản xạ trong không toàn phần (non-TIR: non-Total 
Internal Reflection) (330) nối với mẫu (110) để làm tăng tối đa hiệu số chiết suất giữa 
sóng thường và sóng bất thường của ánh sáng quay lại từ mẫu (110); và bộ phận quang 
học tách sóng (320) nối với lăng kính BPP loại non-TIR (330) để dẫn hướng cho sóng 
ánh sáng quay lại từ mẫu (110) hướng về phía một phần tử cảm biến (SE: Sensor 
Element) nhạy phân cực (310), trong đó phần tử SE này được tạo cấu hình để chụp ít 
nhất một hình ảnh của mẫu (110) tương ứng với các sóng ánh sáng quay lại từ một lớp 
tán xạ bề mặt của mẫu (110) cách xa lớp khuếch tán sâu bên dưới. 
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(21) 1-2015-04463 (51) 7 B62J  9/00,  99/00 

(22) 20.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/063311         20.05.2014 (87) WO2014/192587 A1 04.12.2014 
(30) 2013-116400         31.05.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Kenichi OISHI (JP), Yu MIYAJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Ngăn chứa vật dụng dùng cho xe hai bánh có động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ngăn chứa vật dụng dùng cho xe hai bánh có động cơ bao gồm tay 
lái (11) được bố trí trên phần trước xe, yên xe (12) được bố trí nằm sau tay lái (11), tấm 
ốp (20) dùng để che khung thân (10), phần chứa vật dụng (30) được bố trí bên trong tấm 
ốp (20) để chứa vật dụng, nắp đậy (31) dùng để mở và đóng phần miệng (30a) trên phần 
chứa vật dụng (30), và ổ cắm điện nguồn (40) được bố trí trong phần chứa vật dụng (30) 
dùng để nối với thiết bị điện bên ngoài (100). Cổng nối ổ cắm (40a) của ổ cắm điện 
nguồn (40) được bố trí ở vị trí mà cổng nối ổ cắm (40a) quay mặt về phía phần miệng 
(30a) của phần chứa vật dụng (30). 
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(11) 46016 
(21) 1-2015-04464 (51) 7 B62J  9/00,  23/00 

(22) 20.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/063312         20.05.2014 (87) WO2014/192588 A1 04.12.2014 
(30) 2013-116402         31.05.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Kenichi OISHI (JP), Ryo HASUNUMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Ngăn chứa vật dụng dùng cho xe hai bánh có động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ngăn chứa vật dụng dùng cho xe hai bánh có động cơ (1) bao gồm 
tấm ốp (20) dùng để che phía ngoài xe, phần chứa vật dụng (30) được bố trí bên trong 
tấm ốp (20) và cho phép chứa vật dụng trong đó, và nắp đậy (31) để mở hoặc đóng phần 
miệng (30a) của phần chứa vật dụng (30). Chốt xoay (31b) mà tạo ra trục xoay (C) dọc 
theo bề mặt ngoài (31s) của nắp đậy (31) được tạo ra trên nắp đậy (31). Bộ phận giảm 
chuyển động quay (50) được bố trí trên trục quay (C) và gài vào một phần đầu (31 be) 
của chốt xoay (31b) để làm giảm chuyển động quay của nắp đậy (31). 
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(11) 46017 
(21) 1-2015-04474 (51) 7 A01C  1/02 

(22) 29.04.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/SE2013/050475    29.04.2013 (87) WO2014/178762 06.11.2014 
(71) ROBUST SEED TECHNOLOGY A&F AKTIEBOLAG  (SE) 

Mastgranden 2, S-224 74 Lund, Sweden 
(72) SHEN, Tongyun (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp ngâm ủ hạt giống và thiết bị để ủ hạt giống bằng 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ngâm ủ hạt giống, trong đó đầu tiên các hạt giống này 

được ngâm trong dung dịch nước và sau đó được lấy khỏi dung dịch nước khi các hạt 
giống này đã bão hòa nước. Sau khi loại bỏ khỏi dung dịch nước, hàm lượng nước của 
hạt giống đã giảm đi, sau đó hạt giống được ủ trong khí quyển chứa không khí có độ ẩm 
tương đối là ít nhất 95%, nhưng nhỏ hơn 100%. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết 
bị để ủ hạt giống bằng phương pháp này. 
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(11) 46018 
(21) 1-2015-04482 (51) 7 G06F  9/44 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2015 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei lndustrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, 
518129, China 

(72) Wu, Gang (CN), WEI, Huan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý sự kiện tác vụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết bị xử lý sự kiện tác vụ. Phương pháp này bao 
gồm các bước: tạo nút chức năng cho sự kiện tác vụ, và thêm nút chức năng vào mục 
trạng thái tương ứng với sự kiện tác vụ trong thanh trạng thái; và thực thi, trong mục 
trạng thái, chức năng tương ứng với nút chức năng khi hoạt động trên nút chức năng 
được dò thấy. Phương pháp và thiết bị xử lý sự kiện tác vụ theo các phương án thực hiện 
sáng chế có thể cải thiện hiệu suất xem và xử lý sự kiện tác vụ. 
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182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111, Japan 
(72) MIZUMOTO, Tomoko (JP), MURAI, Takamasa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút và vật dụng thấm 

hút 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút (1) bao gồm các bước: 

dính kết các chi tiết dính (11) vào mỗi cánh bên (10); dính kết cánh bên (10) với chi tiết 
dính (11) mà chi tiết dính (11) được kết dính với tấm thân chính tương ứng (4); gấp cánh 
bên (10) dọc theo phần cuối của tấm thân chính (4) theo hướng chiều rộng (W); và do 
đó hợp nhất tấm thân chính (4) với cánh bên (10) đã gấp và chi tiết thấm hút (3) với 
nhau. Theo cách này, có thể giữ các cánh bên (10) ổn định trong trạng thái gấp nếp, 
ngăn không cho các phần cố định (31) giữa các cánh bên (10) và thân chính thấm hút 
(2) bị gấp và xoắn, và ngăn không cho các cánh bên (10) bị dịch chuyển. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật dụng thấm hút. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống kiểm soát điện năng được tạo ra bởi pin quang điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống kiểm soát điện năng được tạo ra bởi pin quang điện bao 
gồm, ở dạng nối với nhau, bộ phận điều khiển tiêu thụ năng lượng (2), bộ phận điều 
khiển (8) và bộ phận gia nhiệt (9) có bộ phận đo nhiệt độ (91) và ít nhất một chi tiết gia 
nhiệt (92) được cải biến để gia nhiệt chất lỏng, trong đó bộ phận điều khiển tiêu thụ 
năng lượng (2) bao gồm bộ phận điều khiển dòng một chiều (21) và bộ phận điều khiển 
dòng xoay chiều (22) và một phần được nối với nguồn cấp điện một chiều (10) trực tiếp 
và/hoặc qua nguồn điện áp xoay chiều thứ cấp (12) và một phần được nối với bộ phận 
quang điện (1) tạo ra điện áp một chiều tức là qua nguồn điện áp xoay chiều sơ cấp (6) 
và/hoặc qua, bố trí nối tiếp, bộ phận đo dòng và điện áp đầu ra (5), bộ biến đổi một 
chiều/một chiều (4) và bộ phận đo dòng và điện áp đầu vào (3), trong đó bộ phận điều 
khiển (8) được nối không chỉ qua nguồn điện áp một chiều thứ cấp được ngăn cách 
đường điện (7) với bộ phận quang điện (1) mà còn qua nguồn điện áp xoay chiều sơ cấp 
được ngăn cách đường điện (11) với nguồn điện áp một chiều (10). 
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(11) 46021 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2015 
(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT - Trường Đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Hoàng Vũ  (VN) 
(54) Quy trình xác định giới tính người đọc báo trực tuyến 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xác định giới tính người đọc báo trực tuyến trong đó nhận 
đầu vào là các bài báo trực tuyến mà người dùng đã đọc và đưa ra đánh giá về giới tính 
của người dùng. Quy trình được thực hiện bằng cách xác định các từ khóa nằm trong 
các bài báo, rồi chuyển các từ khóa này sang vectơ, chẳng hạn bằng kỹ thuật skip-gram 
(kỹ thuật cho phép biểu diễn dưới dạng vectơ các từ khóa nằm trong phần dữ liệu văn 
bản phi cấu trúc) trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, rồi xác định vectơ trọng tâm và 
vectơ phương sai của những vectơ vừa thu được, rồi phân loại bộ vectơ trọng tâm và 
vectơ phương sai thuộc loại nam hay nữ, theo phương pháp mạng nơ-ron bốn lớp. 
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Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Công Thành (VN), Lê Hồng Phương  (VN), Nguyễn Minh Đức  (VN) 
(54) Quy trình xác định tên miền độc hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình nhận đầu vào là tên miền và đưa ra đánh giá xem tên miền 
đó bình thường hay là có liên quan đến các phần mềm độc hại. Quy trình này xác định 
bốn con số đặc trưng của tên miền, gồm độ dài tên miền, entropy của tên miền, và hai 
tích vô hướng của véc tơ n-gram của tên miền với hai véc tơ n-gram tham chiếu. Sau khi 
có được bốn con số đặc trưng cho tên miền, các con số này được đưa vào phân loại bằng 
kỹ thuật học máy thống kê có giám sát như phương pháp phân loại Rừng Ngẫu nhiên, để 
phân loại nó thuộc về loại bình thường hay là có liên hệ với phần mềm độc hại. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2015 
(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT - Trường Đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Hiền (VN), Vũ Xuân Phát (VN) 
(54) Hệ thống phát hiện tình trạng sử dụng máy phát điện của đài 

trạm viễn thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống dùng để lắp đặt bổ sung cho các đài trạm viễn thông hiện tại, 

sử dụng nguồn điện lưới và cả máy phát điện khi mất điện lưới, để cung cấp chức năng 
phát hiện tình trạng sử dụng máy phát điện của đài trạm. Hệ thống này bao gồm hai 
rơle. Một rơle được nuôi bằng nguồn điện lưới của đài trạm để đóng hoặc ngắt một 
mạch tín hiệu dự phòng của đài trạm, có dẫn truyền về trung tâm quản lý các đài trạm. 
Rơle còn lại được nuôi bằng nguồn điện của máy phát điện của đài trạm để đóng hoặc 
ngắt một mạch tín hiệu dự phòng khác của đài trạm, có dẫn truyền về trung tâm quản lý 
các đài trạm. 
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(72) Đặng Hoàng Vũ  (VN), Đổng Thị Ngân (VN) 
(54) Quy trình xác định giới tính nguời đọc báo trực tuyến 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xác định giới tính người đọc báo trực tuyến trong đó nhận 
đầu vào là các bài báo trực tuyến mà người dùng đã đọc và đưa ra đánh giá về giới tính 
của người dùng. Quy trình được thực hiện bằng cách tách ra các từ khóa từ những bài 
báo mà người dùng đã đọc, rồi xác định trọng số của mỗi từ khóa bằng tần xuất lặp lại 
từ khóa đó, rồi chuẩn hóa các trọng số từ khóa, rồi phân loại danh sách các từ khóa cùng 
trọng số của chúng thuộc loại nam hay nữ, theo phương pháp hồi quy logistic. 
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9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P.R. 
China 

(72) LUO, Panfeng (CN), DU, Gaofeng (CN), CHANG, Yang (CN), XU, Chaoyang (CN), 
YANG, Jianzheng (CN), NING, Qunwei (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu bảo quản tạm thời tờ tiền và thiết bị xử lý tờ tiền có 

cơ cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu bảo quản tạm thời tờ tiền và thiết bị xử lý tờ tiền có cơ cấu 

này. Cơ cấu bảo quản tạm thời tờ tiền của thiết bị xử lý tờ tiền có thân hộp, và còn có 
thanh kiểu ống lồng điều chỉnh được có một đầu được làm thích ứng để được cố định ở 
cửa giao dịch của thiết bị xử lý tờ tiền và đầu kiểu ống lồng được nối bản lề với thân 
hộp. Thân hộp được bố trí trượt được ở cửa giao dịch, và trong trường hợp thanh kiểu 
ống lồng điều chỉnh được nằm ở cuối hành trình ống lồng của thanh kiểu ống lồng điều 
chỉnh được, thân hộp được định vị bên ngoài cửa giao dịch, và khoang phân phối tờ tiền 
trong thân hộp ở trong vùng nhìn thấy được. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
324 

(11) 46026 
(21) 1-2015-04510 (51) 7 A23L  1/00,  1/22, A61K  9/16,  8/11 

(22) 20.06.2014 (43) 25.02.2016 
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(71) EXPRESSIONS AROMATIQUES  (FR) 

460/112 avenue de la Quiera, F-06370 Mouans Sartoux, France 
(72) CARPENTIER Vincent (FR), RAVEL BÐnÐdicte (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt chứa thành phần hoạt tính và hạt 

thu được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt chứa ít nhất một thành phần hoạt tính và 

ổn định ở nhiệt độ môi trường, bao gồm lần lượt các bước sau: (1) điều chế chất nền 
không chứa thành phần hoạt tính bằng cách trộn, mà không cần bổ sung nước, tá dược 
tạo lớp bao dùng cho thành phần hoạt tính và chất dẻo hóa không chứa nước tương hợp 
với tá dược này và với thành phần hoạt tính được chọn, tá dược tạo lớp bao và chất dẻo 
hóa có mặt với lượng để tạo cho chất nền có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh cao hơn so 
với nhiệt độ môi trường; (2) gia nhiệt chất nền trong máy ép đùn đến nhiệt độ ép đùn để 
thu được chất nền nóng chảy vô định hình; (3) phun thành phần hoạt tính vào chất nền 
nóng chảy, để tạo cho khối nóng chảy có hoạt chất đã cho; (4) ép đùn khối nóng chảy 
được tạo ra có thành phần hoạt tính qua khuôn ép đùn và cắt nó thành hạt ở điểm đi ra 
của khối này khỏi khuôn ép đùn. Sáng chế có thể được áp dụng trong các lĩnh vực công 
nghiệp chế biến thực phẩm nông sản, và mỹ phẩm và dược phẩm. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có khả năng đối kháng thụ thể androgen và ức chế 

cytocrom p450 monooxygenaza 17alpha-hy®roxylaza/17,20 
lyaza và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) và dược phẩm chứa nó, trong đó R1 tới 
R8, A, B, Z1, và Z2 như được xác định trong phần yêu cầu bảo hộ và este, muối dược 
dụng của chúng. Hợp chất có công thức (I) được sử dụng là chất đối kháng (chất ức chế) 

thụ thể androgen và/hoặc chất ức chế cytocrom 450 monooxygenaza 17-

hydroxylaza/17,20-lyaza (CYP17). Hợp chất theo sáng chế là hữu ích để làm dược phẩm 
dùng để điều trị bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, và các bệnh và tình 
trạng bệnh phụ thuộc vào androgen khác trong đó sự đối kháng androgen được mong 
muốn. 
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(71) PIAGGIO & C. S.P.A.  (IT) 

V. le Rinaldo Piaggio, 25 I-56025 Pontedera, Pisa, Italy 
(72) ROSELLINI, Walter (IT), PALLINI, Simone  (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống treo của xe máy 

  (57)     Hệ thống treo của xe máy (4) bao gồm ống nhún (8) có càng lái (12) thích hợp để nối cơ 
khí với cơ cấu lái (16) của xe máy, đòn lắc (24) có đầu thứ nhất (26) mà ở đó nó tạo ra 
mối nối với càng lái (12), và đầu thứ hai (28) mà ở đó nó nối với giá đỡ (32) để chứa 
chốt quay (36) của bánh xe (20) tương ứng để quay, chốt quay (36) xác định trục quay 
(X-X) dành cho bánh xe. Hệ thống treo bao gồm cụm giảm chấn (40) kéo dài từ đầu gắn 
(52), mà ở đó nó được nối cơ khí với càng lái (12), tới phần chân gắn (56), mà ở đó nó 
được nối với giá đỡ (32). Tốt hơn nếu cụm giảm chấn (40), ở phần chân gắn (56), nối 
với giá đỡ (32) bằng cách chèn phương tiện ghép nối cơ khí (70) có trục bản lề (H-H) 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay của bánh xe (X-X). 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp truyền thông và thiết bị người sử dụng trong 

mạng hỗn hợp kiểu thiết bị đến thiết bị (D2D) và mạng di động 
tế bào 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông được thực hiện bởi thiết bị người sử dụng 
(UE: User Equipment) (301) trong mạng kiểu hỗn hợp thiết bị đến thiết bị (D2D) và 
mạng di động tế bào (300) và thiết bị người sử dụng này. Phương pháp bao gồm bước 
truyền thông trong mạng hỗn hợp theo cấu trúc khung rađiô, trong đó cấu trúc khung 
rađiô bao gồm ít nhất một khung con D2D có GP (Guard Period: khoảng thời gian bảo 
vệ) ở cuối hoặc ở đầu của khung con D2D. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp thực hiện việc phóng điện điện áp cao, hệ thống 

xử lý nước bằng việc phóng điện điện áp cao, hệ thống điện từ 
hoặc điện phân và hệ thống xử lý nước trong hệ thống nước 
với việc phóng điện plazma 

  (57)     Hệ thống và phương pháp để xử lý các hệ thống nước chảy với việc phóng điện plazma 
để loại bỏ hoặc kiểm soát quá trình sinh trưởng của các loài vi sinh vật. Hệ thống và 
phương pháp bảo vệ các bộ phận khác của hệ thống nước khỏi bị phá hủy bởi năng 
lượng dư từ việc xử lý thủy điện. Hệ thống và phương pháp này còn tái sinh khí ozon 
được tạo ra bởi thiết bị phát điện điện áp cao được cấp nguồn việc phóng điện plazma để 
tiếp tục xử lý nước. Hệ thống pha khí ở thượng lưu của hoặc bên trong buồng phản ứng 
plazma có thể được sử dụng để tạo ra các bong bóng khí ozon mịn, không khí, hoặc các 
khí khác trong nước được xử lý để hỗ trợ trong việc tạo ra plazma. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất N-(2-halogen-2-phenetyl)cacboxamit, quy trình điều 

chế chúng và hợp chất trung gian dùng trong quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất N-(2-halogen-2-phenetyl)cacboxamit, quy trình điều chế 

hợp chất này, và hợp chất trung gian dùng trong quy trình này. Các hợp chất này là hữu 
hiệu để kiểm soát giun tròn trong nông nghiệp và để dùng làm thuốc diệt giun sán 
chống lại các nội ký sinh trùng ở động vật hoặc ở người.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế 3-(5-amino-2-metyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-

yl)piperidin-2,6-dion và hợp chất N-(3-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2-
metyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-5-yl)formamit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế 3-(5-amino-2-metyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-
yl)piperidin-2,6-dion, hoặc chất đồng phân đối ảnh hoặc hỗn hợp các chất đồng phân 
đối ảnh của hợp chất này; hoặc muối dược dụng của hợp chất này. Sáng chế còn đề cập 
đến hợp chất N-(3-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2-metyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-5-
yl)formamit. 
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(54) Phương pháp phản hồi ký hiệu chỉ báo ma trận tiền mã hóa, đầu 

thu và đầu truyền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phản hồi ký hiệu chỉ báo ma trận tiền mã hóa, đầu 

thu, và đầu truyền. Phương pháp bao gồm: lựa chọn, bởi đầu thu dựa vào tín hiệu tham 

chiếu, ma trận tiền mã hóa W từ sổ mã, trong đó hệ số  được sử dụng để thực hiện điều 

chỉnh pha trên n trong w, n biểu diễn sự khác pha giữa các giá trị trọng số của nhóm 

anten thứ nhất và nhóm anten thứ hai của đầu truyền cho tín hiệu truyền từ lớp truyền 

như nhau, n  ,n là số nguyên không âm, Q là số nguyên dương, và nhóm anten 

thứ nhất và nhóm anten thứ hai thuộc về cùng hệ thống đa anten; và gửi, bởi đầu thu, ký 
hiệu chỉ báo ma trận tiền mã hóa (PMI) tới đầu truyền, sao cho đầu truyền xác định W 

theo PMI. Theo cách này, việc sử dụng hệ số  để thực hiện điều chỉnh pha trên n có 

thể làm tăng kích thước của tập hợp sổ mã ứng dụng được tới các cấu hình anten khác 
nhau, và nâng cao độ chính xác của đầu thu để phản hồi PMI. 
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(86) PCT/US2014/035455    25.04.2014 (87) WO2014/176502 30.10.2014 
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(71) FISKARS OYJ ABP  (FI) 

Hameentie 135 A 00561 Helsinki, Finland 
(72) LEHMANN, Charles, A. (US), MAMMEN, Chad, J. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Vòi phun dòng chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi phun dòng chất lỏng bao gồm thân dài có đầu nạp (11) và đầu 
xả (13), và tạo ra rãnh kéo dài qua đó, trong đó rãnh này bao gồm rãnh nạp (15) và rãnh 
xả (18) có đường kính cửa xả mà nhỏ hơn so với đường kính cửa nạp. Rãnh còn tạo ra 
rãnh côn (16, 17) kéo dài từ rãnh nạp (15) đến rãnh xả (18) có các cánh hoặc các rãnh 
khía đặt cách nhau theo chu vi quanh rãnh côn (16, 17) để tăng tốc độ dòng trong khi 
giảm sự rối loạn và tách ra của dòng xả. 
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(71) Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất thuốc, Học viện 

Quân y  (VN) 
158A đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

(72) Phan Đình Châu (VN), Vũ Bình Dương (VN), Hồ Bá Ngọc Minh (VN) 
(54) Phương pháp điều chế thalidomide bằng kỹ thuật vi sóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế thalidomide (1) được cải tiến, sử dụng năng 
lượng lò vi sóng để thực hiện phản ứng. Phương pháp này đơn giản, hiệu quả, nguyên 
liệu dễ kiếm và đem lại hiệu suất cao. 
Phương pháp điều chế thalidomide theo sáng chế bao gồm hai bước: bước một là cho 
anhydrit phtalic (I) phản ứng với axit L-glutamic (II) trong dung môi phân cực, ở nhiệt 
độ từ 810C đến 1530C để thu được axit N-phtaloyl-glutamic (III); bước tiếp theo là 
chuyển hóa hợp chất mới tạo thành này thành thalidomide (1) bằng cách cho phản ứng 
với các “tác nhân cung cấp nguồn amoniac” trong dung môi có nhiệt độ sôi cao, ở nhiệt 
độ 1530C - 1850C. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
334 

(11) 46036 
(21) 1-2015-04533 (51) 7 H02J  13/00, H04B  3/54 

(22) 04.02.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/000568         04.02.2014 (87) WO2014/188633 27.11.2014 
(30) 2013-109019         23.05.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(71) NEC CORPORATION   (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 
(72) YAMADA, Shigeo  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống truyền thông, phương pháp điều khiển cấp điện, và 

vật ghi máy tính đọc được bất biến điều khiển cấp điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông gồm các nguồn điện (13) và (23) để vận 

hành, ví dụ, thiết bị truyền thông trong nhà (1) và thiết bị truyền thông ngoài trời (2) 
được kết nối với nhau bằng đường truyền thông, các nguồn điện (13) và (23) được đặt 
trong thiết bị truyền thông trong nhà (1) và thiết bị truyền thông ngoài trời (2), một cách 
tương ứng, và có thể truyền công suất từ mỗi một nguồn cấp điện đến thiết bị truyền 
thông bản sao thông qua đường truyền thông được bố trí. Hệ thống truyền thông gồm 
thiết bị truyền thông trong nhà (1) và thiết bị truyền thông ngoài trời (2) được kết nối 
với nhau thông qua đường truyền thông (3) trao đổi tín hiệu. Nguồn cấp điện trong nhà 
(13) làm nguồn điện thứ nhất và nguồn cấp điện ngoài trời (23) như là nguồn điện thứ 
nhất có thể lần lượt được kết nối với thiết bị truyền thông trong nhà (1) và thiết bị truyền 
thông ngoài trời (2), và thiết bị truyền thông trong nhà (1) và thiết bị truyền thông ngoài 
trời (2) có thể truyền công suất đến thiết bị truyền thông bản sao thông qua đường 
truyền thông (3) làm nguồn điện thứ hai theo cách sao cho điện được chồng lên tín hiệu. 
Ngoài ra, thiết bị truyền thông trong nhà (1) và thiết bị truyền thông ngoài trời (2) lần 
lượt gồm mạch lựa chọn cấp điện (12) và mạch lựa chọn cấp điện (22) mà lựa chọn, theo 
trạng thái của điện trong nguồn điện thứ nhất và nguồn điện thứ hai, một trong nguồn 
điện thứ nhất và nguồn điện thứ hai như là nguồn điện đang vận hành và có điện đã được 
lựa chọn. 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) KWON, Younghoon  (KR), RONG, Zhigang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp trong điểm truy nhập để đồng bộ trạm và điểm 

truy nhập 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để đồng bộ kênh hiệu quả. Các phương 

án thực hiện cho phép giảm tiêu thụ công suất các trạm và giảm chi phí điều khiển mạng 
để truyền các khung đồng bộ bằng cách hạn chế gửi khung đồng bộ khi không cần thiết. 
Theo phương án thực hiện, phương pháp trong điểm truy nhập (access point-AP) để 
đồng bộ trạm (station-STA) được liên kết với AP gồm gửi, bằng AP, khung quản lý thứ 
nhất mà biểu thị khe thời gian được phân phối cho STA và gửi khung đồng bộ ở biên 
của khe thời gian được phân phối cho STA nếu AP xác định rằng kênh không hoạt động 
ở biên của khe thời gian được phân phối cho STA và nếu khe thời gian được phân phối 
cho STA dài hơn giá trị ngưỡng thứ nhất.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hỗ trợ lái xe của xe cộ và máy tính tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hỗ trợ lái xe của xe cộ và máy tính tích hợp, trong đó, hệ 
thống ECU (Electronic Control Unit - Bộ điều khiển điện tử) (9) của thiết bị hỗ trợ lái 
xe thực hiện thao tác ngăn ngừa va chạm theo cách sau đây khi đối tượng đang di 
chuyển mà đột nhiên xuất hiện từ bóng râm của đối tượng định trước nằm xung quanh 
xe cộ di chuyển tới vùng xác định được thiết lập xung quanh xe cộ. Tức là, hệ thống 
ECU (9) thực hiện thao tác ngăn ngừa va chạm tại thời điểm sớm mà sau khi camera (6) 
phát hiện đối tượng đang di chuyển, nhưng trước khi rađa (5) phát hiện đối tượng đang 
di chuyển và đối tượng định trước, hoặc cụ thể hơn, khi đối tượng mở rộng tới vùng xác 
định được phát hiện bởi rađa (5). Kết quả là, thao tác ngăn ngừa va chạm có thể được 
thực hiện nhanh chóng khi đối tượng đang di chuyển mà đột nhiên xuất hiện từ bóng 
râm của đối tượng di chuyển tới vùng xác định, trong khi ngăn chặn nhiều nhất có thể 
việc thực hiện không cần thiết của thao tác ngăn ngừa va chạm. 
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Misao (JP), ASO, Toshimitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phôi, tấm tạo hình, phương pháp sản xuất sản phẩm được tạo 

hình bằng cách dập và sản phẩm được tạo hình bằng cách dập 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phôi, tấm tạo hình, phương pháp sản xuất sản phẩm được tạo hình 

bằng cách dập, và sản phẩm được tạo hình bằng cách dập. Phôi (30) dùng làm sản phẩm 
thon dài được tạo hình bằng cách dập (20) có biên dạng mặt cắt ngang cơ bản dạng mũ 
gồm có phần tấm trên (20a), đoạn đường gân (20b), phần vành (20c), và phần thành 
đứng (20d), và được tạo kết cấu có phần thứ nhất (21) trong đó phần tấm trên về cơ bản 
có độ rộng cố định, và phần thứ hai (22) gồm có phần cong (23) trong đó phần tấm trên 
(20a) có dạng hình chữ L ở hình chiếu bằng do phần thành đứng (20c), đoạn đường gân 
(20b), và phần vành (20d) uốn cong dọc theo độ rộng của phần tấm trên từ từ tăng. Phôi 
(30) để tạo thành hình dạng mở ra của sản phẩm được tạo hình bằng cách dập (20), Phôi 
(30) còn có rãnh thứ nhất (33), vấu (34), và rãnh thứ hai (35) được tạo ra trên mép của 
phần lồi ra (32) được bố trí ở mép của vị trí mà sẽ tạo thành phần vành (20d) cấu thành 
phần cong (23). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
338 

(11) 46040 
(21) 1-2015-04550 (51) 7 A44C  27/00 

(67) 2-2015-00371   
(22) 25.11.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2015 
(75) Nguyễn Mạnh Thắng  (VN) 

110 A3, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Máy xử lý tạo màu ngọc trai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy xử lý tạo màu ngọc trai (M) có kết cấu chính bao gồm: thùng 
xử lý tạo màu (1), hệ thống chứa ngọc trai cần xử lý tạo màu (2) nằm trong thùng xử lý 
tạo màu (1), thùng pha dung dịch xử lý tạo màu (3) nằm bên ngoài thùng xử lý tạo màu 
(1), thùng chứa dung dịch xử lý tạo màu (4) nằm thấp hơn thùng xử lý tạo màu (1), và 
hệ thống điều khiển trung tâm (7). Khi dung dịch xử lý tạo màu đã phối trộn được cấp 
vào trong thùng chứa dung dịch xử lý tạo màu (4), bộ gia nhiệt (43) được kích hoạt để 
tăng nhiệt độ dung dịch xử lý tạo màu, và bơm điều khiển thứ nhất (42) được kích hoạt 
để cấp dung dịch vào trong và tạo dòng dung dịch xử lý tạo màu tuần hoàn đảo chiều 
theo hướng lên xuống trong thùng xử lý tạo màu (1), để nhờ đó xử lý tạo màu các hạt 
ngọc trai trên các khay đựng (2a, 2b, 2c...) một cách đồng đều và theo cách điều khiển 
được. 
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(72) PRAKASH, Thazha, P.  (US), SETH, Punit, P.  (US), SWAYZE, Eric, E. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất chứa oligonucleotit được cải biến và nhóm tiếp hợp, 

và chế phẩm chứa hợp chất này   
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất chứa oligonucleotit được cải biến và nhóm tiếp hợp. Theo 

phương án nhất định, hợp chất này chứa oligonucleotit được cải biến tiếp hợp với N-
Axetylgalactosamin. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất này. 
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(54) Hộp thuốc hiện màu dùng cho bộ hiện ảnh của thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp thuốc hiện màu theo một phương án làm ví dụ bao gồm cửa ra 
được đặt trên mặt trước của hộp đựng để truyền thuốc hiện màu từ bình chứa đến bộ 
hiện ảnh. Hộp thuốc hiện màu bao gồm chi tiết ăn khớp có bề mặt ăn khớp thứ nhất và 
bề mặt ăn khớp thứ hai. Bề mặt ăn khớp thứ nhất được đặt gần mặt sau của hộp đựng để 
nhận lực dẫn động từ chức năng dẫn động của thiết bị tạo ảnh. Bề mặt ăn khớp thứ hai 
được đặt gần mặt trước của hộp đựng ở dưới cửa ra để ăn khớp cửa chắn trên cửa vào 
của bộ hiện ảnh. Chi tiết ăn khớp có thể di chuyển được từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 
hai khi nhận lực dẫn động. Khi chi tiết ăn khớp di chuyển từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 
hai, bề mặt ăn khớp thứ hai nhô ra từ mặt trước của hộp đựng để ăn khớp với cửa chắn 
của bộ hiện ảnh. 
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(11) 46043 
(21) 1-2015-04565 (51) 7 H01L  21/60, B21C  1/00, C22C  

5/06,  5/08, C22F  1/00,  1/14 
(22) 31.03.2015 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2015/060035          31.03.2015 (87) WO2015/152191 A1 08.10.2015 
(30) 2014-072650          31.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2015 
(71) 1. NIPPON MICROMETAL CORPORATION  (JP) 

158-1, Oaza Sayamagahara, Iruma-shi, Saitama 358-0032, Japan 
2. NIPPON STEEL & SUMIKIN MATERIALS CO., LTD.  (JP) 
7-16-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

(72) YAMADA, Takashi (JP), ODA, Daizo (JP), OISHI, Ryo (JP), HAIBARA, Teruo (JP), 
UNO, Tomohiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây kết nối dùng cho linh kiện bán dẫn và phương pháp sản 

xuất dây kết nối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây kết nối dùng cho linh kiện bán dẫn trong đó cả các lỗi nghiêng 

và các lỗi xoắn được loại bỏ nhờ (1) trong mặt cắt ngang chứa tâm dây và song song với 
chiều dọc của dây (mặt cắt ngang tâm dây) không có các hạt tinh thể với tỷ số a/b của 

trục dài "a" và trục ngắn "b" là 10 hoặc lớn hơn và với diện tích là 15m2 hoặc lớn hơn 

("kết cấu sợi"), (2) khi đo hướng tinh thể theo chiều dọc của dây trong mặt cắt ngang 

tâm dây, tỷ số của hướng tinh thể <100> với độ lệch góc so với chiều dọc của dây là 15° 
hoặc nhỏ hơn, theo tỷ số diện tích, nằm trong khoảng từ 50% đến 90%, và (3) khi đo 
hướng tinh thể theo chiều dọc của dây ở bề mặt dây, tỷ số của hướng tinh thể <100> với 

độ lệch góc so với chiều dọc của dây là 15° hoặc nhỏ hơn, theo tỷ số diện tích, nằm 

trong khoảng từ 50% đến 90%. ở bước kéo dây, thao tác kéo dây với tỷ lệ làm giảm 
diện tích là 15,5% hoặc lớn hơn được thực hiện ít nhất một lần. Nhiệt độ xử lý nhiệt sau 
cùng và nhiệt độ xử lý nhiệt gần sau cùng nằm trong các khoảng định trước. 
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(86) PCT/JP2014/062318         08.05.2014 (87) WO2014/181816 13.11.2014 
(30) 2013-098608         08.05.2013      JP 
(71) 1. MYTECH CO., LTD.  (JP) 

4652-4, Funatsu-cho, Himeji-shi, Hyogo 6792101, Japan 
2. ITO, HIROAKI   (JP) 
11-6-3001, Tukuda 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040051, Japan 

(72) ITO, Hiroaki  (JP), HASEGAWA, Yuki  (JP), HASEGAWA, Katsuyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp định lượng hợp chất liên quan đến bệnh ung thư 

và chip sinh học dùng trong phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp định lượng hợp chất liên quan đến bệnh ung thư bao 

gồm các bước: tạo ra chip sinh học có vùng tinh thể meso bạc oxit chứa bạc peroxit; nhỏ 
mẫu huyết thanh hoặc dịch sinh học vào vùng tinh thể meso của chip này; bẫy chọn lọc 
hợp chất liên quan đến bệnh ung thư tích điện dương trong mẫu; chiếu tia laze kích thích 
vào hợp chất đã được bẫy; định lượng hợp chất này bằng phổ tán xạ Raman và chẩn 
đoán bệnh ung thư dựa trên cường độ phổ phát xạ này. Pic của hợp chất liên quan đến 
bệnh ung thư được phát hiện gần pic đặc trưng ở số sóng bằng 2900cm-1 đối với nhóm 
metyl ở dải D và dải G đặc trưng cacbon trên phổ tán xạ này. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến chip sinh học dùng trong phương pháp này. 
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(86) PCT/JP2014/061643     18.04.2014 (87) WO2014/178334 06.11.2014 
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2013-204546        30.09.2013    JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) YOSHIDA, Haruka  (JP), TANIGUCHI, Toshiaki  (JP), MUKAI, Tadashi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm rắn dùng qua đường miệng chứa aripiprazol và 

phương pháp sản xuất chế phẩm rắn dùng qua đường miệng 
chứa aripiprazol này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm rắn dùng qua đường miệng chứa tinh thể nghiền mịn thu 
được bằng cách nghiền tinh thể aripiprazol hydrat để làm thành phần hoạt tính và chất 

mang dược dụng, tinh thể nghiền mịn này có cỡ hạt trung bình là 15m hoặc nhỏ hơn và 

phương pháp sản xuất chế phẩm này. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm rắn dùng qua 
đường miệng chứa bột nghiền mịn thu được bằng cách nghiền tinh thể aripiprazol khan 
có độ hút ẩm cao để làm thành phần hoạt tính và chất mang dược dụng, tinh thể nghiền 

mịn này có cỡ hạt trung bình là 10m hoặc nhỏ hơn và phương pháp sản xuất chế phẩm 

này. 
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(11) 46046 
(21) 1-2015-04580 (51) 7 G06Q  50/10 

(22) 08.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/KR2014/004111     08.05.2014 (87) WO2014/185658 A1 20.11.2014 
(30) 10-2013-0054829          15.05.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2015 
(71) CJ 4DPLEX CO., LTD.  (KR) 

(Jeungsan-dong), 325, Jeungsan-ro, Eunpyeong-gu, Seoul 122-935, Republic of Korea 
(72) KIM, Ju Whan (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống cung cấp dịch vụ sản xuất nội dung 

4D và thiết bị sản xuất nội dung 4D 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống cung cấp dịch vụ sản xuất nội dung 4D và 

thiết bị sản xuất nội dung 4D. Hệ thống cung cấp dịch vụ sản xuất nội dung 4D bao 
gồm: thiết bị đầu cuối (110) được cấu hình để truyền nguồn tạo nội dung bao gồm ít 
nhất một trong số hình ảnh tĩnh, ký tự và hình ảnh động, thông tin tóm tắt và thông tin 
thời gian viđeo, nhận nội dung và các mã hiệu ứng đặc biệt tương ứng với từng khoảng 
thời gian phát nội dung và truyền thông tin lựa chọn hiệu ứng đặc biệt thể hiện các mã 
hiệu ứng đặc biệt được chọn; và thiết bị sản xuất nội dung (130) được cấu hình để sản 
xuất nội dung bằng cách sử dụng nguồn tạo nội dung dựa trên thông tin tóm tắt và thông 
tin thời gian viđeo nhận được từ thiết bị đầu cuối (110), để truyền nội dung và các mã 
hiệu ứng đặc biệt được sản xuất đến thiết bị đầu cuối (110), nhận thông tin lựa chọn 
hiệu ứng đặc biệt từ thiết bị đầu cuối (110) và để tạo ra nội dung 4D bằng cách sử dụng 
thông tin lựa chọn hiệu ứng đặc biệt. Theo sáng chế, người kinh doanh có thể đẩy mạnh 
việc mở rộng kinh doanh và cải thiện hiệu quả kinh doanh và người sử dụng có thể sản 
xuất nội dung 4D bằng cách trực tiếp tham gia vào việc lựa chọn và sản xuất nội dung. 
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317 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Xi lanh thủy lực di chuyển hai chiều 

  (57)     Sáng chế đề xuất xi lanh thủy lực di chuyển hai chiều có thể di chuyển dọc theo trụ leo 
(100) cả hai chiều, xi lanh bao gồm: vỏ xi lanh (10); và các bộ phận được lắp đồng trục 
bên trong vỏ xi lanh bao gồm:  
cụm xi lanh thứ nhất bao gồm: pit tông kép (11, 12); lỗ dầu thứ nhất (71); ống lót - chặn 
trên (21) có phần đĩa tròn (211) và phần chốt (212);  
côn kẹp trên (3) có bộ lò xo trên (38, 39);  
đĩa chặn (60); 
cụm xi lanh thứ hai bao gồm: lỗ dầu thứ hai (72) có van tiết lưu và bộ phận trung gian 
(42); 
cụm xi lanh thứ ba bao gồm: lỗ dầu thứ ba (73) và bộ phận mở côn kẹp dưới (43); 
côn kẹp dưới (4) và bộ lò xo dưới (48, 49);  
ống lót - chặn dưới (106). 
 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
346 

(11) 46048 
(21) 1-2015-04587 (51) 7 H04W  52/04, H04L  25/03 

(22) 15.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/CN2014/077590     15.05.2014 (87) WO2014/183662 20.11.2014 
(30) 201310179709.8          15.05.2013      CN 
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(72) GUAN, Lu (CN), YI, Xiongshu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều chỉnh tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điều chỉnh tín hiệu, và tế bào, mà được sử 
dụng để điều chỉnh công suất mà tại đó tế bào thứ nhất thực hiện truyền tín hiệu điều 
chỉnh. Phương pháp bao gồm các bước: truyền, bằng tế bào thứ nhất, tín hiệu điều chỉnh 
đến tế bào thứ hai ở công suất định trước, sau đó tế bào thứ hai xác định xem liệu công 
suất của tín hiệu điều chỉnh nhận được bởi tế bào thứ hai này có tương ứng với công suất 
tham chiếu hay không; và nhận, bằng tế bào thứ nhất, kết quả xác định được trả về bởi 
tế bào thứ hai, và điều chỉnh, theo kết quả xác định, công suất mà tại đó tín hiệu điều 
chỉnh được truyền, sao cho công suất của tín hiệu điều chỉnh nhận được bởi tế bào thứ 
hai tương ứng với công suất tham chiếu. Thông qua giải pháp này, việc hỗ trợ kỹ thuật 
được đề xuất cho quá trình điều chỉnh chung giữa nhiều tế bào, và việc thực hiện một 
cách bình thường quá trình điều chỉnh chung giữa nhiều tế bào được đảm bảo. 
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90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol  (KR), KIM, Joo Young  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các bước: thực hiện 
biến đổi ngược để tạo ra khối dư đối với khối hiện thời; thực hiện dự đoán để tạo ra khối 
dự đoán đối với khối hiện thời, trong đó, khi thực hiện biến đổi ngược, biến đổi ngược 
thứ hai có thể được thực hiện trên miền tần số thấp sau khi thực hiện biến đổi ngược thứ 
nhất dựa trên thông tin dư được mã hóa đối với khối hiện thời, và chế độ biến đổi thứ hai 
có thể được xác định dựa trên cơ sở chế độ biến đổi thứ nhất. 
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(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol  (KR), KIM, Joo Young  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các bước: nhận thông 
tin ảnh tương ứng với khối sẽ được mã hóa; thực hiện giải mã entropy đối với thông tin 
ảnh nhận được; xác định chế độ nhảy biến đổi (TSM-Transform Skip Mode) của khối sẽ 
được giải mã từ nhiều tùy chọn chế độ nhảy biến đổi dựa trên thông tin ảnh được giải 
mã entropy; và biến đổi ngược khối sẽ được giải mã dựa trên chế độ nhảy biến đổi được 
xác định. 
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10-2011-0065210          30.06.2011      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2013 
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90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea 
(72) KWON, Jae Cheol  (KR), KIM, Joo Young  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo. Phương pháp giải mã tín hiệu 
viđeo theo sáng chế bao gồm các bước: thu mẫu dư liên quan đến khối hiện tại từ dòng 
bit; thực hiện dự báo trong ảnh đối với khối hiện tại dựa vào các mẫu lân cận liền kề với 
khối hiện tại; thu mẫu khôi phục liên quan đến khối hiện tại bằng cách bổ sung mẫu dự 
báo, mà thu được bằng cách thực hiện dự báo trong ảnh, và mẫu dư, trong đó mẫu dự 
báo thu được bằng cách sử dụng mẫu lân cận liền kề với mẫu hiện tại và việc biến đổi 
liên quan đến các mẫu lân cận, và việc biến đổi liên quan đến các mẫu lân cận là biểu 
diễn của các trị số khác nhau giữa mẫu lân cận trên cùng bên trái liền kề với khối hiện 
tại và mẫu lân cận bên trái liền kề với khối hiện tại. 
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(72) LEE, Bae Keun  (KR), KWON, Jae Cheol  (KR), KIM, Joo Young  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo và thiết bị giải mã tín hiệu 

vi®eo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo, và thiết bị giải mã tín hiệu 

viđeo sử dụng phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: xác 
định liệu biên phân cách của khối đích dự đoán có tiếp xúc với biên phân cách của bộ 
phận mã hóa lớn nhất (LCU - Largest Coding Unit) hay không; và xác định liệu khối 
sắp xếp thứ nhất là có sẵn hay không tùy theo việc biên phân cách của khối đích dự 
đoán có tiếp xúc với biên phân cách của LCU hay không. Theo đó, độ rộng băng thông 
bộ nhớ không cần thiết có thể được thu hẹp, và độ phức tạp khi thực hiện cũng có thể 
được giảm đi. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo để tạo ra khối tùy chọn kết hợp 
và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các 
bước: giải mã thông tin liên quan đến vùng ước lượng chuyển động (MER- Motion 
Estimation Region); xác định liệu khối đích dự đoán và khối tùy chọn kết hợp không 
gian có trong cùng một MER hay không; và bước xác định khối tùy chọn kết hợp không 
gian là khối tùy chọn kết hợp không khả dụng khi khối đích dự đoán và khối tùy chọn 
kết hợp không gian có trong cùng một MER. Do đó, bằng cách thực hiện đồng thời 
phương pháp giải mã tín hiệu viđeo để tạo ra khối tùy chọn kết hợp, việc xử lý đồng thời 
được cho phép và khối lượng tính toán và độ phức tạp được giảm đi. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo và thiết bị giải mã tín hiệu 

vi®eo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo và thiết bị giải mã tín hiệu 

viđeo. Cụ thể, sáng chế đề xuất đến phương pháp và thiết bị quét hệ số trên cơ sở chế độ 
chia của đơn vị dự đoán. Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các bước: xác 
định phương pháp quét trên cơ sở chế độ chia của đơn vị dự đoán; và mã hóa thông tin 
về phương pháp quét, trong đó phương pháp quét được xác định trên cơ sở tối ưu hóa tốc 
độ méo dạng (RDO-Rate Distortion Optimization), từ trong số các phương pháp quét 
tùy chọn được trích xuất mà đã được trích xuất khi xét đến dạng của các phần chia của 
chế độ chia. 
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(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo và thiết bị giải mã tín hiệu 

vi®eo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo và thiết bị giải mã tín hiệu 

viđeo. Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các bước: giải mã entropy luồng bit 
thu được để khôi phục trị số dư bằng cách lượng tử ngược và chuyển đổi ngược trị số dư; 
thực hiện dự báo nội suy đối với bộ dự báo mà được chia thành ít nhất hai bộ dự báo 
bằng cách áp dụng phương pháp chia tách đối xứng, trong đó bộ dự báo được chia bao 
gồm bộ dự báo phân chia thứ nhất và bộ dự báo phân chia thứ hai; và khôi phục hình 
ảnh bằng cách bổ sung trị số dư tới bộ dự báo cuối cùng, trong đó bước tạo ra bộ dự báo 
cuối cùng có thể bao gồm bước nội suy bằng cách sử dụng đầu ra của bộ lọc, mà có độ 
dài thay đổi theo chiều ngang hoặc chiều dọc phụ thuộc vào độ dài của bộ dự báo phân 
chia thứ nhất, sao cho các điểm ảnh thuộc bộ dự báo phân chia thứ hai không có trong 
phép nội suy. 
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LTD.) 
(54) Hợp chất triazin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất triazin có công thức I sau: 
 

 
 
trong đó A, X, R1, R2, R3 và R4 như được mô tả trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế 
được sử dụng làm chất ức chế phosphodiesteraza 10 (PDE10). 
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(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(54) Bộ cùm giàn giáo có hai má kẹp liên kết thành khối khi kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cùm giàn giáo, trong đó các má kẹp của mỗi phần kẹp được liên 
kết với nhau thành một khối khi sử dụng, nhờ đó ống được kẹp chắc chắn, lực kẹp được 
phân bố đều ở hai má kẹp, bộ cùm giàn giáo này bao gồm hai phần kẹp, trong đó mỗi 
phần kẹp có thể kẹp một chi tiết của giàn giáo; ống nối để nối hai phần kẹp theo cách 
xoay được so với nhau nhưng không thể tách khỏi nhau, ống nối này có dạng tang trống 
với hai gờ được tạo ra ở hai đầu đối nhau; mỗi phần kẹp bao gồm một má kẹp trên, một 
má kẹp dưới, một thanh khóa, một nêm và một quai an toàn; trong đó đầu của má kẹp 
trên có hai gờ nhô lên từ các cánh tương ứng với cạnh trên của gờ mà song song với 
cánh có mặt trong mà đối diện với mặt ngoài của cánh tương ứng được vát nghiêng để 
tạo ra hai rãnh côn, đầu còn lại của má kẹp dưới có hai cánh với mặt ngoài được vát 
nghiêng cùng độ nghiêng với mặt trong của hai gờ của má kẹp trên sao cho hai cánh 
trên có thể khớp với hai rãnh côn của má kẹp trên. 
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(54) Phương pháp chấm điểm tín dụng, hệ thống và thiết bị lưu trữ 
thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chấm điểm tín dụng bao gồm bước sử dụng máy tính để 
thực hiện các hoạt động bao gồm: (a) nhận ký hiệu của công việc kinh doanh, từ nguồn 
dữ liệu, nhờ phương thức truyền thông điện tử, (b) so khớp ký hiệu này với dữ liệu trong 
cơ sở dữ liệu, do đó tạo ra sự so khớp, trong đó dữ liệu nêu trên có ký hiệu nhận dạng 
duy nhất của công việc kinh doanh, (c) lưu vào bản ghi vết, tín hiệu bao gồm ký hiệu 
nhận dạng duy nhất nêu trên, (d) đếm số tín hiệu có ký hiệu nhận dạng duy nhất nêu 
trên trong bản ghi vết, do đó tạo ra một số tín hiệu nêu trên cho ký hiệu nhận dạng duy 
nhất nêu trên, và (e) tính toán điểm tín dụng đối với công việc kinh doanh, dựa vào số 
tín hiệu nêu trên. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất hệ thống thực hiện phương pháp này, 
và thiết bị lưu trữ điều khiển bộ xử lý thực hiện phương pháp này. 
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(54) Phương pháp sản xuất hydro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hydro bằng cách xúc tiến phản ứng oxy hóa 
một phần metanol và phản ứng phân hủy metanol, mà ở đó tuổi thọ chất xúc tác có thể 
được kéo dài, và hydro có thể được sản xuất ổn định trong khoảng thời gian dài. Phương 
pháp sản xuất hydro bao gồm bước điều chế khí làm nguyên liệu thô (s1) và bước sản 
xuất hydro (s2). Trong bước điều chế khí làm nguyên liệu thô (s1), khí làm nguyên liệu 
thô chứa ít nhất metanol, nước, và oxy, mà nhiệt độ của nó được điều chỉnh tới nhiệt độ 
phản ứng được định trước được điều chế. Trong bước sản xuất hydro (s2), hydro được 
tạo ra bằng cách cho phép khí làm nguyên liệu thô được điều chỉnh nhiệt độ chảy trong 
lò phản ứng (2A) được nạp chất xúc tác dạng hạt và cho khí làm nguyên liệu thô được 
điều chỉnh nhiệt độ tiếp xúc với chất xúc tác, và từ đó dẫn đến phản ứng oxy hóa một 
phần và phản ứng phân hủy metanol. Trong bước sản xuất hydro (s2), bằng cách kiểm 
soát tốc độ dòng của khí làm nguyên liệu thô chảy trong lò phản ứng (2A), nhiệt độ lớn 
nhất của bề mặt chất xúc tác mà khí làm nguyên liệu thô tiếp xúc với nó được kiểm soát 
sao cho nhỏ hơn hoặc bằng 300oC.  
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(54) Phương pháp cải thiện khả năng duy trì độ lỏng của chế phẩm 

thủy lực, chế phẩm thủy lực và phương pháp điều chế chế phẩm 
thủy lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện khả năng duy trì độ lỏng của chế phẩm thủy 
lực bằng cách sử dụng hệ chất phụ gia bao gồm ít nhất một polyme phosphonat 
polyalcoxyl hóa, ít nhất một polyme polycarboxylat polyalcoxyl hóa, và ít nhất một chất 
làm chậm đóng rắn có công thức (I): 

C1R'H(OH)[CH(OH)]nC(O)O1R             (I) 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm thủy lực và phương pháp điều chế chế 
phẩm thủy lực này. 
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(72) KAGE, Isamu (JP), MIURA, Shinichi (JP), KOMORI, Tsutomu (JP), HOSHINO, 

Toshiyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu thép dùng cho kết cấu hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép dùng cho kết cấu hàn có khả năng chống ăn mòn do 
khí quyển tốt, thích hợp để sử dụng ngoài trời như cầu, cụ thể là bộ phận cần có khả 
năng chống ăn mòn do khí quyển trong môi trường có độ mặn trong không khí cao, ví 
dụ, ở vùng gần bờ biển. Vật liệu thép này có thành phần hóa học, theo % khối lượng, 
bao gồm: C: 0,02% - 0,14%; Si: 0,05% - 2,0%; Mn: 0,2% - 2,0%; P: 0,005% - 0,03%; S: 
0,0001% - 0,02%; Al: 0,001% - 0,1%; Cu: 0,1% - 1,0%; Ni: 0,1% - 1,0%; vật liệu thép 
này còn chứa ít nhất một nguyên tố được chọn từ: Nb: 0,004% - 0,2%; Sn: 0,001% - 
0,2%; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất ngẫu nhiên, trong đó hàm lượng Cu, Ni và 
Sn thoả mãn mối tương quan xác định. 
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Số 36, ngõ 75, Cầu Đất, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị lọc với tần số cộng hưởng biến đổi 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị lọc với tần số cộng hưởng biến đổi bao gồm bộ lọc dạng đơn 
gồm ít nhất hai tụ điện (1, 2, 3) có giá trị công suất bằng hoặc khác nhau mắc song 
song, mỗi tụ điện này được điều khiển đóng cắt bằng các cặp gồm hai tyristo song song 
ngược chiều (41, 42, 43), và các tụ điện (1, 2, 3) được mắc nối tiếp với một điện kháng 
(4) tạo thành một mạch cộng hưởng để lọc sóng hài; bộ điều khiển (6) có chức năng 
thực hiện tính toán và điều chỉnh công suất của thiết bị lọc với tần số biến đổi khi công 
suất của phụ tải (7) thay đổi thông qua các tín hiệu từ máy biến dòng điện (TI) (8) và 
máy biến điện áp (TU) (9); thiết bị bảo vệ (5) sẽ tự động ngắt mạch lực khi dòng điện, 
điện áp hoặc cả hai tăng quá cao nhằm mục đích bảo vệ cho các phần tử của thiết bị lọc 
với tần số biến đổi. 
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(54) Thiết bị bù trơn công suất phản kháng kết hợp với lọc sóng 

hài với tần số cộng hưởng biến đổi dạng đơn 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị bù công suất phản kháng kết hợp với lọc sóng hài dạng đơn 

bao gồm: ít nhất một bộ lọc dạng đơn với tần số biến đổi gồm: ít nhất hai tụ điện có 
công suất bằng hoặc khác nhau mắc song song, mỗi tụ điện này được điều khiển đóng 
cắt bằng các cặp gồm hai tyristo song song ngược chiều, và các tụ điện được mắc nối 
tiếp với một điện kháng tạo thành một mạch cộng hưởng để lọc sóng hài; cuộn kháng có 
công suất bằng công suất của tụ điện có công suất lớn nhất và được điều khiển góc mở 
bằng cặp tyristo; bộ điều khiển có chức năng đo lường công suất tác dụng, phản kháng, 

cos  và phân tích phổ sóng hài để thực hiện tính toán tần số cộng hưởng và điều chỉnh 

công suất của thiết bị bù kết hợp với lọc sóng hài dạng đơn khi công suất của phụ tải 
thay đổi; thiết bị bảo vệ sẽ tự động ngắt thiết bị bù-lọc dạng đơn ra khỏi hệ thống điện 
khi dòng điện, điện áp hoặc cả hai tăng quá cao nhằm mục đích bảo vệ cho các phần tử 
của thiết bị bù lọc. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tự đồng bộ chuỗi thăm dò 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để tự đồng bộ chuỗi thăm dò bao gồm điều chế các 
tín hiệu được đồng bộ bởi chuỗi thăm dò trực giao (OPS - Orthogonal probe sequence) 
để tạo ra các tín hiệu được đồng bộ được điều chế, trong đó OPS bao gồm cột phần tử 0 
(phần tử 0) mà chỉ báo bắt đầu hoặc kết thúc của OPS, và truyền đồng thời, sử dụng một 
hoặc nhiều bộ truyền, các tín hiệu được đồng bộ được điều chế trên khoảng thời gian 
của số lượng ký tự đa âm rời rạc (DMT - Discrete multi-tone), trong đó mỗi tín hiệu 
được đồng bộ được điều chế được dự định cho một trong số nhiều bộ thu mà được ghép 
nối từ xa tới một hoặc nhiều bộ truyền thông qua nhóm được vectơ hóa của các đường 
dây thuê bao, và trong đó cột phần tử 0 làm cho tất cả các tín hiệu được đồng bộ được 
điều chế có biên độ không trong các ký tự DMT thứ nhất hoặc cuối cùng. 
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(IR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thành phần mạng và bộ điều khiển mạng để hỗ 

trợ thích ứng mạng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thành phần mạng để hỗ trợ thích ứng mạng, bao gồm 

các hoạt động bật/tắt thích ứng tế bào nhỏ và điều khiển công suất truyền. Theo phương 
pháp hỗ trợ thích ứng mạng theo một phương án, thì thành phần mạng nhận tín hiệu 
tham chiếu dò tìm (Discovery Reference Signal - DRS) từ bộ điều khiển mạng đang ở 
chế độ truyền có tắt. Sau đó thành phần mạng này thực hiện các phép đo theo DRS, và 
báo cáo các phép đo cho mạng được liên kết với bộ điều khiến mạng này. Đáp lại, thành 
phần mạng này nhận tín hiệu điều khiển tài nguyên vô tuyến (Radio Resource Control - 
RRC) từ mạng. Tín hiệu RRC này bao gồm thông tin cấu hình để cho phép kết nối giữa 
thành phần mạng và bộ điều khiển mạng này. Sau đó thành phần mạng kết nối với bộ 
điều khiển mạng theo thông tin cấu hình này. 
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(54) Hợp chất carbodiimit mới có các nhóm cuối là ure và/hoặc 

uretan, phương pháp điều chế hợp chất này và hỗn hợp chứa 
hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất carbodiimit mới có các nhóm cuối là ure và/hoặc 
uretan để dùng làm các chất làm ổn định trong các rượu đa chức gốc este, trong 
polyetylen terephtalat (PET), trong polybutylen terephtalat (PBT), trong polytrimetylen 
terephtalat (PTT), trong các copolyeste, trong các elastome polyeste dẻo nóng (TPE E), 
trong etylen vinyl axetat (EVA), trong axit polylactie (PLA) vμ/hoÆc trong các dẫn xuất 
PLA, trong các polybutylen adipat terephtalat (PBAT), trong các polybutylen sucxinat 
(PBS), trong các polyhydroxyalkanoat (PHA), trong các hỗn hợp polyme, trong các 
triglyxerit, trong các polyuretan dẻo nóng, trong các elastome polyuretan, trong các chất 
kết dính PU, trong các nhựa đúc PU, cho các lớp phủ PU hoặc trong các bọt PU. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế các hợp chất này và hỗn hợp chứa các hợp 
chất này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông tin và thiết bị người dùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông tin đường lên, phương pháp 
bao gồm: thu thông tin chỉ báo cấu hình tài nguyên và thông tin chỉ báo cấu hình khung 
con thứ nhất được gửi từ trạm cơ sở, thông tin chỉ báo cấu hình tài nguyên được sử dụng 
để chỉ báo ít nhất một khung con linh hoạt, khung con linh hoạt bao gồm khung con mà 
hướng của khung con có thể thay đổi khi trạm cơ sở cấu hình ít nhất một cấu hình tỷ lệ 
khung con đường lên-đường xuống song công phân chia theo thời gian (Time Division 
Duplex-TDD) cho thiết bị người dùng (UE), và thông tin chỉ báo cấu hình khung con 
thứ nhất được sử dụng để chỉ báo hướng khung con mà khung con linh hoạt hiện thời 
cần được áp dụng; và xác định, theo thông tin chỉ báo cấu hình khung con thứ nhất, 
truyền hay không thông tin đường lên trong khung con linh hoạt. Theo phương pháp 
truyền thông tin đường lên trong các phương án của sáng chế, tài nguyên đường lên 
được cấu hình bởi trạm cơ sở cho UE hỗ trợ tỷ lệ khung con linh hoạt bao gồm ít nhất 
một khung con linh hoạt, sao cho các tài nguyên đường lên sẵn có cho UE tăng lên. Do 
đó, việc sử dụng tài nguyên đường lên có thể được làm cân bằng, tỷ lệ sử dụng tài 
nguyên đường lên có thể được cải thiện, và đặc tính của hệ thống và trải nghiệm của 
người dùng có thể được cải thiện. 
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(54) Thiết bị truyền các tín hiệu phát rộng, thiết bị thu các tín 

hiệu phát rộng, phương pháp truyền các tín hiệu phát rộng và 
phương pháp thu các tín hiệu phát rộng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền các tín hiệu phát rộng. Thiết bị 
truyền các tín hiệu phát rộng bao gồm bộ mã hóa để mã hóa dữ liệu DP (Data Pipe-ống 
dữ liệu) tương ứng với mỗi DP trong số các DP, trong đó mỗi DP trong số các DP mang 
ít nhất một thành phần dịch vụ, bộ ánh xạ để ánh xạ dữ liệu DP được mã hóa lên các 
chùm sao, bộ đan xen theo thời gian để đan xen theo thời gian dữ liệu DP được ánh xạ 
tại mức DP bằng cách bỏ qua các ô có các giá trị 0 trong dữ liệu DP, bộ xây dựng khung 
để xây dựng ít nhất một khung tín hiệu bao gồm dữ liệu DP được đan xen theo thời gian, 
bộ điều biến để điều biến dữ liệu theo ít nhất một khung tín hiệu được xây dựng bởi sơ 
đồ OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex - đa hợp phân chia theo tần số 
trực giao) và bộ truyền để truyền các tín hiệu phát rộng có dữ liệu được điều biến. 
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(54) Đầu kẹp dùng cho bộ nối dây điện và bộ nối dây điện có đầu 

kẹp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất đầu kẹp dùng cho bộ nối dây điện bao gồm: chi tiết gắn cắt; phần nhô 

dạng móc; và dải nối ở giữa. Chi tiết gắn cắt bao gồm: các phần lắp, được đặt theo 
hướng dọc của dây điện, có các mép mà chúng đối mặt với nhau trên đó; và phần nối sẽ 
nối các phần dưới của các phần lắp. Phần nhô dạng móc, được bố trí giữa các phần lắp, 
nhô ra từ bề mặt trên của phần nối tương ứng. Dải nối ở giữa nối liền ít nhất hai chi tiết 
gắn cắt. Đầu kẹp dùng cho bộ nối dây điện theo sáng chế giúp tiết kiệm, do đầu kẹp này 
có thể ghép các dây điện mà không sử dụng dụng cụ riêng biệt bất kỳ và có thể nối 
nhiều dây dẫn một cách đồng thời. Hơn nữa, do có chi tiết dẫn điện bên trong và chi tiết 
cách điện bên ngoài, nên đầu kẹp dùng cho bộ nối dây điện theo sáng chế không cần có 
vỏ cách điện riêng biệt, và nhờ đó giúp đơn giản hóa việc lắp đầu kẹp. Ngoài ra, nhờ 
phần nhô dạng móc, có thể tăng lực cản chống lại lực kéo hướng trục của các dây dẫn. 
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(11) 46070 
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China 

(72) DONG, Wei (CN), DAI, Kui (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền liên kết xuống trong mạng không đồng 

nhất, thiết bị điều khiển, trạm cơ sở và hệ thống không đồng 
nhất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền liên kết xuống trong mạng không đồng nhất, 
thiết bị điều khiển, trạm cơ sở, và hệ thống không đồng nhất. Phương pháp gồm các 
bước: khi một hoặc nhiều trạm vi cơ sở cần lập lịch người dùng biên trong khung phụ 
hầu như trống (almost blank subframe ABS), xác định, bằng thiết bị điều khiển, ít nhất 
một trạm vi cơ sở cần truyền thông tin đến người dùng biên đồng thời với trạm cơ sở lớn 
từ một hoặc nhiều trạm vi cơ sở; và chỉ thị, bằng thiết bị điều khiển, trạm cơ sở lớn và 
trạm vi cơ sở cần truyền thông tin đến người dùng biên đồng thời với trạm cơ sở lớn, 
truyền thông tin đến người dùng biên trong ABS. Các phương án thực hiện sáng chế có 
thể cải thiện hiệu năng của người dùng biên của trạm vi cơ sở, tránh lãng phí tài nguyên 
của trạm cơ sở lớn, và tăng cường hiệu năng hệ thống. 
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(11) 46071 
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(22) 04.06.2014 (43) 25.02.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2015 
(75) HAN, BYUNGSOOK  (KR) 

Construction Division, Heungdeok-gu Office, 277 Sajikdaero (Sajik-dong), 
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 361-701 Republic of Korea 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Miệng cống với nắp miệng cống có thể điều chỉnh được độ 

cao/độ nghiêng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới miệng cống với nắp miệng cống có thể được điều chỉnh độ cao hoặc 

độ nghiêng trong toàn bộ kết cấu. Miệng cống với nắp miệng cống có thể điều chỉnh 
được độ cao/độ nghiêng bao gồm: nắp miệng cống; đế của phần nắp đóng phần trên của 
nắp miệng cống và có hình dạng ống; phần đỡ có hình dạng ống và chồng lấn theo 
hướng kính lên đế của phần nắp; và phần cài vào được bố trí giữa đế của phần nắp và 
phần đỡ theo hướng kính của đế của phần nắp để hạn chế chuyển động của đế của phần 
nắp so với phần đỡ nhờ hiệu ứng nêm. 
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(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) BEADLE, Christopher David (GB), COATES, David Andrew (US), HAO, Junliang  

(US), KRUSHINSKI JR., Joseph Herman  (US), REINHARD, Matthew Robert  (US), 
SCHAUS, John Mehnert  (US), WOLFANGEL, Craig Daniel  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl và dược phẩm chứa 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất một số hợp chất 3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl, cụ thể là các hợp 

chất có công thức I, và dược phẩm chứa chúng. Các hợp chất này là hữu hiệu để điều trị 
chứng suy giảm nhận thức liên quan đến bệnh Parkinson hoặc bệnh tâm thần phân liệt. 
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Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Nguyên Ngọc (VN), Hoàng Anh Tuấn (VN) 
(54) Quy trình xác định làn đường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xác định làn đường, nhận đầu vào là ảnh chụp làn đường 
và đầu ra là các đường thẳng thể hiện làn đường và lề đường. Quy trình gồm có bước 
xác định các đường biên có trong hình ảnh, rồi dùng biến đổi Hough để lọc ra các 
đường thẳng, và lọc tiếp các đường thẳng theo một số quy tắc chọn lọc để chúng có khả 
năng cao ứng với làn đường và lề đường, sau đó dùng kỹ thuật đồng thuận ngẫu nhiên 
(RANSAC) để tìm ra giao điểm phù hợp nhất của các đường thẳng này và trong số các 
đường thẳng có chung giao điểm đã chọn được, lề đường là hai đường thẳng nằm hai 
bên ngoài cùng và các làn đường là các đường thẳng còn lại. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
372 

(11) 46074 
(21) 1-2015-04689 (51) 7 G06F 17/30, 19/24 

(22) 09.12.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2015 
(71) Viện nghiên cứu Công nghệ FPT - Trường Đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Ngọc Đỉnh (VN), Dương Ngọc Long Nam (VN) 
(54) Hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu để giải quyết bài toán mà nhiều doanh 
nghiệp sử dụng Microsoft SQL Server gặp phải, khi muốn tận dụng tối đa tài nguyên 
máy chủ, có thể không đồng nhất về cấu hình phần cứng, vẫn đảm bảo cân bằng việc 
đọc ghi trên nhiều cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi cao, cùng 
khả năng cân bằng tải. Hệ thống gồm một máy chứa dữ liệu, hai máy chủ cơ sở dữ liệu, 
cài đặt theo mô hình Microsoft SQL Server Failover Cluster, và được giới hạn lượng 
RAM sử dụng tối đa cho mỗi máy chủ cơ sở dữ liệu, khi đang đọc và ghi dữ liệu trên 
máy chứa dữ liệu, và máy chủ thứ ba, đóng vai trò điều khiển tên miền, để chứng thực 
cho cả hai máy chủ cơ sở dữ liệu. 
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(72) MORIYA Akira  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy đóng gói màng hàn kín ba phía 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy đóng gói màng hàn kín ba phía có thể đơn giản hóa cơ cấu hàn 
kín đầu và tăng độ bền của cơ cấu này, cũng như kết hợp thiết bị ngoại vi, vốn dùng 
cùng với thiết bị đóng gói màng hàn kín ba phía để tiết kiệm khoảng trống trong vùng 
thanh hàn kín đầu. Bộ truyền động bánh răng (27) được tạo ra có bánh răng chủ động 
(21) và cặp bánh răng bị động (23, 25) lần lượt được ăn khớp với phía trên và phía dưới 
của bánh răng chủ động và được bố trí theo phương thẳng đứng và theo đường thẳng, 
các trục nối (29a, 29b) của cặp bánh răng bị động được nối với thanh hàn kín đầu dưới 
(30b) thông qua bệ dạng cổng (37), bệ này được dẫn động quay đồng pha bởi các tay 
quay thứ nhất (31a-31b) và thứ hai (35a-35b), và trục nối (29b) bánh răng bị động phía 
dưới được nối với thanh hàn kín đầu trên (30a) bởi bệ thanh hàn kín đầu trên (45) thông 
qua các thanh nối (44a-44b), các thanh nối này được dẫn động quay theo pha đối bởi 
các tay quay thứ ba (43a-43b), vốn được nối với các tay quay thứ hai. 
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(72) LU, Wei  (CN), ZHU, Fenqin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kiểm soát quá tải, thiết bị cổng nối, thực thể 

quản lý di động và cổng mạng dữ liệu gói 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp kiểm soát quá tải, thiết bị cổng nối, thực thể quản lý di 

động, và cổng mạng dữ liệu gói (Packet data network Gateway - PGW). Phương pháp 
này bao gồm các bước: xác định, bởi thiết bị cổng nối, thông tin chỉ thị quá tải thứ nhất, 
trong đó thông tin chỉ thị quá tải thứ nhất này được dùng để chỉ thị chính sách kiểm soát 
quá tải; và gửi, bởi thiết bị cổng nối, thông tin chỉ thị quá tải thứ nhất này đến thực thể 
quản lý di động, để thực thể quản lý di động thực thi chính sách kiểm soát quá tải theo 
thông tin chỉ thị quá tải thứ nhất này. Với phương pháp kiểm soát quá tải, thiết bị cổng 
nối, thực thể quản lý di động, và PGW theo sáng chế, thì có thể tránh được sự ảnh hưởng 
bất lợi do sự quá tải thiết bị; do đó, sự quá tải thiết bị có thể được kiểm soát một cách 
hiệu quả. 
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(72) SEO, Dong-hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp gia cường và đào xới tạo ra các cột của các 

đường hầm bên cạnh nhau 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp gia cường và đào xới tạo ra các cột để sử dụng nền đất 

giữa các đường hầm bên cạnh nhau làm bộ phận thay thế cho cột ở thời điểm thực hiện 
việc xây dựng kín trên ít nhất hai đường hầm. Phương pháp gia cường và đào xới tạo ra 
các cột của các đường hầm bên cạnh nhau bao gồm các bước: đào một phần ngoại trừ 
vùng nới lỏng do đào để ngăn không cho cột bị biến dạng trước khi gia cường các cột 
của các đường hầm bên cạnh nhau khi các đường hầm bên cạnh nhau này được đào; 
khoan cột có phần không đào phía cột, phần không đào phía cột là vùng nới lỏng để gài 
đinh hoặc neo vào cột từ trước; gia cường và trát vữa cho cột này để gia cường cột này; 
và đào bổ sung cho phần không đào phía cột mà là một phần không đào. 
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(72) HADA, Kazuya (JP), KONDO, Seiji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất liên tục panen hiển thị quang học và hệ 

thống sản xuất liên tục panen hiển thị quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bao gồm bước liên kết thứ nhất bao gồm cấp 

màng phân cực hóa thứ nhất từ cuộn màng quang học thứ nhất và liên kết màng phân 
cực hóa thứ nhất tới phía trước của tế bào quang học trong khi cấp tế bào quang học, 
trong đó bước liên kết được bắt đầu từ một trong hai phía đối diện của tế bào quang học 
và được thực hiện dọc theo chiều cấp của màng phân cực hóa thứ nhất; và bước liên kết 
thứ hai bao gồm lấy và cấp dải màng quang học thứ hai từ bộ lưu trữ, lưu trữ các dải 
màng quang học thứ hai, và liên kết dải màng quang học thứ hai tới phía sau của tế bào 
quang học trong khi cấp tế bào quang học, trong đó bước liên kết được bắt đầu từ một 
trong hai phía đối diện bất kỳ của tế bào quang học và được thực hiện dọc theo chiều 
cấp của màng quang học thứ hai. 
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(72) HADA, Kazuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất liên tục panen hiển thị quang học và hệ 

thống sản xuất liên tục panen hiển thị quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất liên tục panen hiển thị quang học bao gồm 

bước liên kết thứ nhất bao gồm bước cấp màng quang học thứ nhất từ cuộn màng quang 
học thứ nhất, trong đó màng quang học thứ nhất là sản phẩm thu được bằng cách cắt 
theo chiều ngang màng quang học dài thứ nhất, và liên kết màng quang học thứ nhất tới 
một bề mặt của tế bào quang học trong khi cấp tế bào, trong đó bước liên kết được bắt 
đầu từ một trong hai phía đối diện của tế bào và được thực hiện dọc theo chiều cấp màng 
quang học thứ nhất; và bước liên kết thứ hai bao gồm lấy và cấp dải màng quang học thứ 
hai từ bộ lưu trữ mà nó lưu trữ các dải màng quang học thứ hai và liên kết dải tới bề mặt 
khác của tế bào trong khi cấp tế bào, trong đó bước liên kết được bắt đầu từ một trong 
hai phía đổi diện của tế bào và được thực hiện dọc theo chiều cấp dải. 
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Qianshan Jinji West Road, Zhuhai City, Guangdong 519070, China 
(72) FU Shenggen (CN), SU Yuhai (CN), JIN Guohua (CN), WU Gui (CN), WANG 

Wencan (CN), WANG Zhihua (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều khiển các động cơ quạt dàn nóng của máy 

điều hòa không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp điều khiển các động cơ quạt dàn nóng của máy điều 

hòa không khí bao gồm các bước: xác định tốc độ quay cần thiết của động cơ quạt dàn 
nóng thứ nhất (120) và tốc độ quay của động cơ quạt dàn nóng thứ hai (130) theo điều 
kiện hoạt động của máy điều hòa không khí, và đưa riêng biệt các tín hiệu điều khiển tới 
động cơ quạt dàn nóng thứ nhất (120) và tới động cơ quạt dàn nóng thứ hai (130) để 
điều chỉnh các tần số hoạt động lần lượt tương ứng với các tốc độ quay cần thiết, các tần 
số hoạt động của hai động cơ là khác nhau ở cùng một thời điểm; đo áp lực xả không 
khí của máy điều hòa không khí ở chế độ làm mát hoặc áp lực hút không khí ở chế độ 
sưởi ấm; và so sánh áp lực xả không khí hoặc áp lực hút không khí đo được với áp lực 
định trước, và điều chỉnh tốc độ quay của động cơ quạt dàn nóng thứ nhất (120) và tốc 
độ quay của động cơ quạt dàn nóng thứ hai (130) theo kết quả so sánh. 
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(72) KIM, Hee Seung (KR), KIM, In Soo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun thấu kính máy ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun thấu kính máy ảnh. Môđun thấu kính máy ảnh này bao 
gồm: bộ phận mang hiệu chỉnh rung (15), bộ phận cuộn (100) được bố trí song song với 
chiều thẳng góc với trục quang và được cấu hình để đỡ bộ phận mang hiệu chỉnh rung 
(15), bộ phận mang vành ống kính (14) được bố trí ở phía đối ngược với bộ phận mang 
hiệu chỉnh rung (15) dựa vào bộ phận cuộn (100), và đế (11) được cấu hình để gắn bộ 
phận mang hiệu chỉnh rung (15) và bộ phận mang vành ống kính (14) trên đế. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu thép có khả năng chống ăn mòn do khí quyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép có khả năng chống ăn mòn do khí quyển, thích hợp để 
sử dụng làm vật liệu thép kết cấu, chủ yếu là vật liệu thép kết cấu ngoài trời như cầu, 
đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao và trong mùa khô có lượng mưa nhỏ. Vật liệu 
thép theo sáng chế có thành phần bao gồm: C, Si, Mn, P, S, Al, Cu, Nb, Sn và lượng còn 
lại là Fe và các tạp chất. Vật liệu thép này thỏa mãn ít nhất một trong hai biểu thức (1) 
và/hoặc (2) và thỏa mãn biểu thức (3) sau đây: 

(Cu-0,01)  (Sn-0,005)  (Nb-0,005)  104  0,08  (1); 

(Cu-0,01)  (Ni-0,01)  (Cr-0,01)  50   0,08 (2); 

(Cu+10Sn) / (2Ni+0,5Si) < 10   (3); 

Vật liệu thép này còn chứa một hoặc nhiều nguyên tố được chọn từ nhóm bao gồm Ni, 
Cr, Mo, W, Co, Sb, Ti, V, Zr, B, REM, Ca, Mg. 
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(72) Nguyễn Lê Minh  (VN) 
(54) Quy trình sinh văn bản tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sinh văn bản tự động, nhận đầu vào là một số từ khoá và cho 
ra một câu văn bản tự nhiên có chứa từ khoá nhập vào. Quy trình gồm có việc tạo ra các 
từ ngữ thường xuất hiện ở trước và ở sau những từ khoá đầu vào, thống kê được từ một 
lượng lớn các văn bản trong ngôn ngữ đang xét, rồi tạo ra đồ thị có các đỉnh là các từ 
ngữ thu được ở trên và các cạnh là các mối quan hệ ngữ pháp trong câu văn, gọi là cây 
phụ thuộc, sau đó duỗi thẳng và sắp xếp lại thứ tự cho đúng ngữ pháp của ngôn ngữ 
đang xem xét. 
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Minh Đức  (VN), Từ Minh Phương  (VN), Vũ Thanh Hải (VN) 
(54) Quy trình tự động đọc biển số 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình nhận đầu vào là ảnh chụp có chứa biển số xe và cho ra văn 
bản ghi trên biển số trong ảnh chụp đầu vào. Quy trình gồm bước xác định vùng chứa 
biển số trên ảnh, rồi biến đổi hình ảnh biển số về hình dạng chữ nhật, biến ảnh này 
thành ảnh đen trắng, và so khớp ảnh thu được với các mẫu hình ảnh của những ký tự có 
thể xuất hiện trên biển số, để xác định ký tự nào xuất hiện ở vị trí nào trên ảnh biển số. 
Quy trình tránh việc phải cắt hình ảnh biển số thành những mảnh nhỏ chứa các hình ảnh 
ký tự, do đó giúp làm tăng độ chính xác của việc xác định văn bản ghi trên biển số. 
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(54) Quy trình sinh văn bản tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sinh văn bản tự động, nhận đầu vào là một số từ khoá và cho 
ra một câu văn bản tự nhiên có chứa từ khoá nhập vào. Quy trình gồm có việc tìm kiếm 
trên một tập văn bản có sẵn những câu văn có chứa những từ khoá đầu vào, bằng máy 
tìm kiếm văn bản. Với mỗi câu tìm được, tính cos của góc giữa các véc tơ biểu diễn các 
từ trong câu đó với các véc tơ biểu diễn các từ khoá đầu vào, rồi chọn ra câu ứng với giá 
trị cos cao nhất. Với câu đã tìm được, cắt bỏ những từ ở phía trái của câu không xuất 
hiện trong các chủ đề chứa từ các khoá đầu vào, rồi thay thế các từ hoặc cụm từ trong 
câu bằng những từ hoặc cụm từ đồng nghĩa, để cho ra câu văn bản tự nhiên chứa từ ngữ 
đầu vào. 
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(72) Trần Nguyên Ngọc (VN), Hoàng Anh Tuấn  (VN) 
(54) Quy trình xác định khoảng cách tới xe phía trước 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xác định khoảng cách tới xe phía trước, nhận đầu vào là ảnh 
chụp làn đường có xe phía trước, và đầu ra là khoảng cách tới xe phía trước. Quy trình 
gồm có bước xác định làn đường, rồi xác định và phân loại xe phía trước cùng làn 
đường, sau đó xác định độ rộng của xe phía trước ở trên ảnh, và suy ra khoảng cách tới 
xe phía trước từ so sánh với độ rộng tiêu chuẩn của loại xe phía trước đã biết. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xác định phiên bản nhóm giao thức truy vấn 

mạng truy cập chung, phương pháp truy vấn giao thức truy 
vấn mạng truy cập, máy chủ giao thức truy vấn mạng truy cập 
và trạm không dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp truy vấn ANQP (Access Network Query 
Protocol - giao thức truy vấn mạng truy cập) nhờ sử dụng phiên bản nhóm ANQP 
chung. Theo một phương án, phương pháp này bao gồm bước liên kết phiên bản nhóm 
ANQP chung ban đầu với nhóm ANQP chung, truyền thông điệp chứa phiên bản nhóm 
ANQP chung ban đầu này đến ít nhất một trạm, liên kết phiên bản nhóm ANQP chung 
mới với nhóm ANQP chung này khi có phần tử trong đó bị thay đổi, và truyền thông 
điệp khác có chứa phiên bản nhóm ANQP chung mới đến ít nhất một trạm này. 
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Nobuyoshi (JP), LIU, Zhijian (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế tert-butyl 4((1R,2S,5R)-6-(benzyloxy)-7-oxo-

1,6-diazabixyclo[3.2.1]octan-2-cacboxamido)piperidin-1-
carboxylat  

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 6-(piperidin-4-ylcarbamoyl)piperidin-
3-yl sulfonat được bảo vệ ở vị trí N có công thức (III), trong đó quy trình này bao gồm 
bước cho lacton có công thức (II) tiếp xúc với azaxycloalkylamin có công thức (II-Am), 
sau đó cho tiếp xúc với sulfonyl halogenua có công thức (II-Su): R4-SO2W (II-Su) trong 
sự có mặt của bazơ amin bậc ba, trong đó PG1 và PG2 là nhóm bảo vệ amin; k, p và q 
bằng 0, 1 hoặc 2, và W, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 và R9 như được thể hiện trong bản 
mô tả. Các phương án bổ sung thêm vào một loạt các bước của quy trình để điều chế 

được 7-oxo-1,6-diazabixyclo[3.2.1]octan thích hợp để sử dụng làm chất ức chế -

lactamaza. 
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(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) ALLERHEILIGEN, Swen (DE), BUCHMULLER, Anja (DE), ENGEL, Karen (DE), 

GERDES, Christoph (DE), GERICKE, Kersten Matthias (DE), GERISCH, Michael 
(DE), HEITMEIER, Stefan (DE), HILLISCH, Alexander (AT), KINZEL, Tom (DE), 
LIENAU, Philip (DE), RIEDL, Bernd (DE), ROHRIG, Susanne (DE), SCHMIDT, 
Martina Victoria (DE), STRABBURGER, Julia (DE), TERSTEEGEN, Adrian (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất benzoxazol được thế, quy trình điều chế, thuốc và 

dược phẩm kết hợp chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzoxazol được thế có công thức chung (I) dưới đây. 

Hợp chất này là hữu ích để sản xuất thuốc điều trị và/phòng ngừa bệnh, cụ thể là các 
bệnh tim mạch, tốt hơn là bệnh huyết khối hoặc bệnh huyết khối gây tắc mạch. 

 

 
 
trong đó R1 là nhóm có các công thức sau: 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2015 
(71) WOOJUNG CHEM. CO., LTD.  (KR) 

21, Indong 24gil, Gumi-si, Gyeongbuk 39407 Republic of Korea 
(72) JUNG, Jee Won (KR), KIM, Yong Hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Polyme polyamit có tính năng cao, dung dịch kéo sợi và sản 

phẩm đúc chứa polyme này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polyme polyamit thu được bằng cách polyme hóa monome bao 

gồm diamin thơm được thế bằng nhóm nitril và nhóm amit và hợp chất diaxit thơm, 
dung dịch kéo sợi chứa polyme này, và sản phẩm đúc chứa polyamit này. Sợi thu được 
bằng cách sử dụng polyme polyamit theo sáng chế và cụ thể là sợi thu được bằng cách 
kéo sợi polyme theo sáng chế có độ bền cao và độ đàn hồi cao và do vậy có thể được sử 
dụng cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.  
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(30) 2013-114372         30.05.2013     JP 
(71) SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, Japan 
(72) NAKAMURA, Ritsuko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt mang kính áp tròng được làm bằng 

vật liệu mềm ion lưỡng tính và phương pháp ngăn chặn sự hấp 
phụ của pranoprofen và/hoặc muối dược dụng của nó lên kính 
áp tròng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt mang kính áp tròng được làm bằng vật liệu 
mềm ion lưỡng tính chứa pranoprofen và/hoặc muối của nó, trong đó chế phẩm này có 
phía bên ngoài trong suốt, và ngăn chặn sự hấp phụ của pranoprofen và/hoặc muối của 
nó lên kính áp tròng được làm bằng vật liệu mềm ion lưỡng tính. Cụ thể là, chế phẩm 
dùng cho mắt mang kính áp tròng được làm bằng vật liệu mềm ion lưỡng tính theo sáng 
chế chứa pranoprofen và/hoặc muối của nó, trong đó kết hợp với trometamol, chế phẩm 
có phía bên ngoài trong suốt có thể đạt được bằng cách thiết đặt độ pH = 5,5 hoặc cao 
hơn, và có thể ngăn chặn sự hấp phụ lên kính áp tròng được làm bằng vật liệu mềm ion 
lưỡng tính chứa pranoprofen và/hoặc muối của nó một cách hiệu quả. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp ngăn chặn sự hấp phụ của pranoprofen và/hoặc muối của 
nó lên kính áp tròng được làm bằng vật liệu mềm ion lưỡng tính. 
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(71) Công ty TNHH Cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6 đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(54) Hệ bao che dịch chuyển được có cơ cấu thanh răng - bánh 

răng 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ bao che có khung chính gồm hai khung đơn được bố trí song song 

có kết cấu giống nhau; các bộ phận liên kết liên kết với hai khung đơn ở hai đầu của các 
thanh này; các sàn thi công; khung lưới bảo vệ; hai thanh răng được lắp dọc theo hai 
khung ở phía gần công trình; các gối đỡ được cố định với sàn của công trình để đỡ 
khung chính; bánh răng và cơ cấu an toàn được lắp trên gối đỡ; trong đó mỗi thanh răng 
ăn khớp với các bánh răng và được dẫn động để dịch chuyển hệ bao che dọc theo chiều 
cao công trình; và cơ cấu an toàn bao gồm lẫy an toàn ăn khớp với thanh răng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2015 
(71) ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.  (JP) 

15-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8165 Japan 
(72) NAGANO Shiro (JP), SUZUKI Shinsuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhà máy điện dùng nhiên liệu hóa thạch và phương pháp vận 

hành nhà máy điện dùng nhiên liệu hóa thạch 
  (57)     Nhà máy nhiệt điện (1) bao gồm: hệ thống thoát khí (11); hệ thống nạp nước (4); bộ gia 

nhiệt nước nạp cao áp (10) được bố trí cho hệ thống nạp nước (4); bộ phận tiết kiệm 
chính (36), được bố trí cho phía thứ cấp của bộ gia nhiệt nước nạp áp suất cao (10) của 
hệ thống nạp nước (4) và tăng nhiệt độ của nước nạp bằng cách sử dụng nhiệt còn lại 
của khí đốt từ nồi hơi (2); và thiết bị loại NOx kiểu xúc tác (14), được bố trí cho phía 
thứ cấp của bộ phận tiết kiệm chính (36) của hệ thống thoát khí (11) và khí thải ở nhiệt 
độ yêu cầu hoặc cao hơn được cấp vào; và bộ phận tiết kiệm phụ (40), được bố trí giữa 
bộ gia nhiệt nước nạp áp suất cao (10) và bộ phận tiết kiệm chính (36) và tăng nhiệt độ 
của nước bằng cách sử dụng khí thải trên phía thứ cấp của thiết bị khử NOx 14, được bố 
trí. 
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(72) NAKAMURA, Ritsuko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt mang kính áp tròng được làm bằng 

vật liệu mềm ion lưỡng tính và phương pháp ngăn chặn sự hấp 
phụ của pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp tròng 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt mang kính áp tròng được làm bằng vật liệu 
mềm ion lưỡng tính chứa pranoprofen và/hoặc muối của nó. Giải pháp theo sáng chế tạo 
ra độ trong suốt phía bên ngoài cho chế phẩm dùng cho mắt mang kính áp tròng được 
làm bằng vật liệu mềm (soft contact lens - SCL) ion lưỡng tính và ức chế pranoprofen 
và/hoặc muối của nó hấp phụ lên SCL. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng 
cho mắt mang kính áp tròng được làm bằng vật liệu mềm ion lưỡng tính theo sáng chế 
chứa pranoprofen và/hoặc muối của nó. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp ngăn chặn sự hấp phụ của pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp tròng được 
làm bằng vật liệu mềm ion lưỡng tính. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tự xác thực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tự xác thực. Thiết bị tự xác thực này dùng 
cho người dùng hoặc chủ nhân của thiết bị an toàn điện tử, trong đó thiết bị tự xác thực 
được tách ra khỏi thiết bị an toàn và được tạo cấu hình để nối với thiết bị tính toán thông 
qua liên kết truyền thông thứ nhất để xử lý tự xác thực, tốt hơn là để xử lý xác thực và 
phục hồi. 
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(71) ANDEN CO., LTD.  (JP) 

1-10, SaSame-cho, Anjo-city, Aichi-pref., 446-8503 Japan 
(72) HIROSE, Wataru (JP), HAYASHI, Toshihiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm thiết bị điện và phương pháp chế tạo cụm thiết bị điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm thiết bị điện và phương pháp chế tạo cụm thiết bị điện. Bộ 
phận gắn (20) được ăn khớp với bộ phận được gắn và phần hộp (30) có đáy và thân dạng 
hình trụ tạo khoảng chứa (33) được tạo ra dưới dạng một bộ phận từ cao su và do đó số 
lượng các bộ phận và số lượng các công đoạn lắp ráp được giảm bớt. Ngoài ra, phần nhô 
thứ nhất (34) của hộp và rãnh thứ nhất (141) của đầu nối được ăn khớp với nhau và do 
vậy thiết bị điện (1) và hộp (2) được định vị ở trạng thái trong đó lớp nền (11), rơle bán 
dẫn (12) và tụ điện (13) không tiếp xúc với bề mặt biên bên trong của thành bên của hộp 
(31). Lớp bọc (4) được tạo thành bằng cách nhồi vật liệu bọc vào khoảng chứa (33) 
trong trạng thái đó và do vậy, vật liệu bọc được bố trí một cách chắc chắn giữa lớp nền 
(11), rơle bán dẫn (12), tụ điện (13) và bề mặt biên bên trong của thành bên của hộp 
(31). Do đó, lớp nền (11), rơle bán dẫn (12) và tụ điện (13) được bao vào trong lớp bọc 
(4). Do đó, có thể ngăn ngừa sự ăn mòn hoặc đoản mạch do độ ẩm hoặc kim loại từ bên 
ngoài gây ra. 
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(72) KOBAYASHI, Kenji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vật dụng kiểu mặc vào và phương pháp sản xuất vật dụng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút kiểu mặc vào bao gồm phần phía trước (21), 
phần đũng (13), phần phía sau (23) và phần hàn phía bên (25), trong đó mép cạnh bên 
(21A, 21B) của phần phía trước (21) và mép cạnh bên (23A, 23B) của phần phía sau 
(23) được gắn kết, trong đó: 
vỏ bọc ngoài (11) có vật liệu dạng tấm thứ nhất và vật liệu dạng tấm thứ hai cán mỏng 
được bố trí ở phần phía trước (21) và phần phía sau (23), và vở bọc ngoài (11) có tính 
đàn hồi theo hướng chiều ngang; và 
vật liệu dạng tấm thứ nhất có vùng rãnh (71), trong đó đa số phần rãnh (38) được bố trí 
theo hướng chiều dài cơ thể và có một mảng trong đó vùng rãnh (71) được liên kết tại 
các khoảng theo hướng chiều ngang của vật liệu dạng tấm thứ nhất. 
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(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 
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(72) ZAVALA Roberto (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giầy dép có phần gót có phụ kiện dệt kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có phần gót có phụ kiện dệt kim bao gồm kết cấu đế giày 
và mũ giày được nối với kết cấu đế giày. Mũ giày có mép dưới được bố trí liền kề với 
kết cấu đế giày. Mũ giày còn có vành đai tạo ra lỗ cho khoảng trống ở bên trong mũ 
giày. Vành đai tạo ra mép trên của mũ giày, mép trên này phân cách với mép dưới. Mũ 
giày có phần phía trước và phần gót. Phần gót có phụ kiện dệt kim có cấu tạo dệt kim 
liền khối. Phụ kiện dệt kim tạo ra ít nhất một phần mép trên và mép dưới của mũ giày. 
Phụ kiện dệt kim có mép bên thứ nhất được gắn vào phần phía trước dọc theo phía thứ 
nhất. Phụ kiện dệt kim còn có mép bên thứ hai được gắn vào phần phía trước dọc theo 
phía thứ hai. 
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(72) TAMARIT RIOS, Ramãn (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nắp dạng vương miện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp dạng vương miện (1) dùng cho các chai, loại được tạo thành 
bởi một tấm kim loại mặc dù nó có thể được tạo thành từ vật liệu khác, có cấu tạo để tạo 
thuận tiện cho việc mở chai nhờ các phương tiện của việc tháo bỏ nắp dạng vương miện 
mà không cần dụng cụ mở. 
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị xử lý gia cầm sống ở nơi giết mổ và phương pháp làm 

sạch khung hỗ trợ của thiết bị vận chuyển để phân phối gia 
cầm sống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý gia cầm sống ở nơi giết mổ và phương pháp làm sạch 
khung hỗ trợ của thiết bị vận chuyển để phân phối gia cầm sống. Theo phương pháp 
này, việc làm sạch khung hỗ trợ (10) của thiêt bị vận chuyển (1) được tiến hành, sau khi 
kéo lồng kiểu ngăn (2) chứa gia cầm ra, và sau khi định vị khung hỗ trợ (10) ở trạng thái 

quay 90° so với kết cấu vận chuyển. Việc làm sạch được tiến hành thông qua hệ thống 
các ống và vòi phun (14) mà có thể di chuyển theo chiều dọc từ vị trí không hoạt động, 
nhô cao đến vị trí làm sạch thấp hơn, mà tại đó hệ thống các ống và vòi phun (14) này 
nằm xung quanh khung hỗ trợ (10) được quay. Sau khi khung hỗ trợ (10) được làm sạch, 
khung này được định vị lại trong kết cấu vận chuyển. 
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(72) TANI Yoshiaki (JP), HIRANO Shigeru (JP), TACHIKI Akira (JP), YANAGIHARA 

Morio (JP), KAWABATA Makoto  (JP), YOKOYA Hirokazu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm dùng cho đồ chứa và phương pháp sản xuất thép tấm 

dùng cho đồ chứa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm dùng cho đồ chứa bao gồm thép tấm, lớp Ni được tạo ra 

trên ít nhất một mặt của thép tấm này bằng cách mạ Ni hoặc mạ hợp kim Fe-Ni chứa Ni 
với lượng nằm trong khoảng từ 5mg/m2 đến 150mg/m2 tính theo lượng kim loại Ni, lớp 
mạ Sn được tạo ra bằng cách mạ Sn với lượng nằm trong khoảng từ 300mg/m2 đến 
3.000mg/m2 tính theo lượng kim loại Sn trên lớp Ni bên dưới và Sn dạng rời được tạo ra 
bằng cách hợp kim hóa lớp mạ Sn và ít nhất một phần lớp Ni bên dưới bằng cách làm 
nóng chảy Sn, lớp oxit được tạo ra trên lớp mạ Sn và chứa thiếc oxit, và lớp xử lý chuyển 
hóa hóa học được tạo ra trên lớp oxit và chứa Zr với lượng nằm trong khoảng từ 1mg/m2 
đến 500mg/m2 tính theo lượng kim loại Zr và axit phosphoric với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,1mg/m2 đến 100mg/m2 tính theo lượng p, trong đó lớp oxit chứa thiếc oxit 
với lượng sao cho dòng điện cần thiết để khử lớp oxit nằm trong khoảng từ 0,3mC/cm2 
đến 10mC/cm2. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thép tấm dùng 
cho đồ chứa. 
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Yoshiaki HORI (JP), Manabu OKU (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm được tạo liên kết khuếch tán 

của thép không gỉ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm được tạo liên kết khuếch tán của 

thép không gỉ bao gồm bước cho các vật liệu bằng thép không gỉ tiếp xúc trực tiếp với 
nhau để làm đồng nhất các vật liệu này bằng cách tạo liên kết khuếch tán, trong đó ít 
nhất một trong số các vật liệu bằng thép không gỉ cần được cho tiếp xúc là thép hai pha 
có nhiệt độ bắt đầu chuyển pha austenit Ac1 nằm trong khoảng từ 650 đến 9500C trong 
khi tăng nhiệt độ và có vùng nhiệt độ hai pha austenit + ferit bằng 8800C hoặc cao hơn, 
và sự tạo liên kết khuếch tán được thực hiện trong điều kiện áp lực bề mặt tiếp xúc bằng 
1,0MPa hoặc nhỏ hơn và nhiệt độ nung nằm trong khoảng từ 880 đến 10800C trong khi 
đồng thời diễn ra sự di chuyển ranh giới hạt do pha ferit trong thép hai pha bị chuyển 
thành pha austenit. 
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1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 

(72) TANAKA, Kensuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất trà xanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất trà xanh, trong đó mùi lá già có trong trà 
xanh được giảm thiểu bằng cách bổ sung nước vào lá trà khô, sau đó làm khô lá trà 

trong điều kiện nhiệt độ lá trà không cao hơn 85°C. 
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(75) ZANOTTI, MASSIMO  (IT) 

Via Santa Maria Vecchia, 11, I-25064 Gussago (Brescia) (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp và thiết bị gây choáng gia cầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để gây choáng gia cầm ở nơi giết mổ bằng cách đưa 
khí gây choáng vào trong một buồng kín (1) trong đó gia cầm được đưa vào qua một số 
khoang xung quanh kế tiếp (6a-6g) giữa đầu vào (2), trong đó nồng độ khí gây choáng 
là tối thiểu, và đầu ra (3), ở đó nồng độ khí gây choáng là tối đa. Nồng độ khí gây 
choáng tăng dần từ mỗi khoang xung quanh đến khoang xung quanh kế tiếp, ban đầu 
với tỷ lệ tăng tối thiểu và sau đó với tỷ lệ tăng cao hơn đến nồng độ tối đa. Sáng chế 
cũng đề cập đến thiết bị gây choáng gia cầm ở nơi giết mổ bằng khí gây choáng.  
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Takuya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất màn hình quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất màn hình quang bằng cách bóc 
theo trình tự các tấm màng quang được đỡ liên tục trên băng dài của màng mang và tạo 
lớp các tấm màng quang với các chi tiết tấm. Sau khi hoàn thành việc tạo lớp tấm màng 
quang trước đó với chi tiết tấm trước đó, cuộn của màng mang, ở trạng thái mà trong đó 
một trong số các bề mặt đối nhau của nó được gấp vào bên trong trên đầu mũi có kết 
cấu phần đầu của chi tiết bóc và màng mang được đi vòng quanh chi tiết bóc, được bắt 
đầu, nhờ đó đầu dẫn của tấm màng quang được cấp về phía trước, tấm màng quang được 
bóc cùng với lớp chất dính ra khỏi màng mang, được định vị một cách chính xác đến vị 
trí tạo lớp định trước, sau đó đầu dẫn của tấm màng quang được đọc, và bằng cách tiếp 
tục cuộn hoặc tháo màng mang ra trên cơ sở thông tin về vị trí của nó, đầu dẫn của tấm 
màng quang được cấp về phía trước hoặc về phía sau, chi tiết tấm được vận chuyển đến 
đầu dẫn của tấm màng quang được tiếp tục định vị vị trí tạo lớp định trước, và sau đó, 
tấm màng quang được tạo lớp với một bề mặt trong số các bề mặt đối nhau của chi tiết 
tấm để sản xuất màn hình quang. 
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(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất màn hình quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất màn hình quang bằng cách bóc 
theo trình tự các tấm màng quang được đỡ liên tục trên băng dài của màng mang và tạo 
lớp các tấm màng quang với các chi tiết tấm được tạo ra. Sau khi hoàn thành việc tạo lớp 
tấm màng quang trước đó với chi tiết tấm trước đó, cuộn của màng mang, ở trạng thái 
mà trong đó một bề mặt trong số các bề mặt đối nhau của nó được gấp vào bên trong 
trên đầu mũi có kết cấu phần đầu của chi tiết bóc và màng mang được đi vòng quanh chi 
tiết bóc, được bắt đầu, đầu dẫn của tấm màng quang được đỡ trên màng mang được định 
vị một cách chính xác đến vị trí dò đầu dẫn được tạo ra giữa đầu mũi của chi tiết bóc và 
vị trí tạo lớp định trước, đầu dẫn của tấm màng quang được đọc, và bằng cách tiếp tục 
cuộn màng mang trên cơ sở thông tin về vị trí của nó, chi tiết tấm được vận chuyển đến 
đầu dẫn của tấm màng quang nhằm thiết lập trạng thái đầu ra nhô ra khỏi đầu mũi của 
chi tiết bóc, và sau đó, tấm màng quang được tạo lớp với một bề mặt trong số các bề mặt 
đối nhau của chi tiết tấm để sản xuất màn hình quang. 
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(54) Chế phẩm tạo màng bảo quản ăn được dùng để bảo quản rau, 

củ, quả tươi và phương pháp pha chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo màng bảo quản ăn được dùng để bảo quản rau, củ, 

quả tươi và phương pháp pha chế chế phẩm này. Chế phẩm tạo màng bảo quản ăn được 
theo sáng chế chứa hydroxypropylmetylxenluloza, sáp carnauba, nano chitosan, 
amoniac, chất chống tạo bọt và axit oleic và tùy ý, nano xenluloza tinh thể. 
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(54) Sản phẩm được tạo ra từ polyuretan dẻo nhiệt có các đầu 

mạch tinh thể và quy trình sản xuất các sản phẩm này. 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các sản phẩm được tạo ra từ chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt (TPU) 

có các đầu mạch tinh thể. Chế phẩm TPU được sử dụng để tạo ra các sản phẩm của sáng 
chế có tính bám dính và/hoặc tính dính giảm, trong khi giữ được các tính chất vật lý 
mong muốn khác, dẫn tới việc xử lý và khả năng gia công được cải thiện đáng kể. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất các sản phẩm này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
407 

(11) 46109 
(21) 1-2015-04824 (51) 7 B28B  1/30 

(22) 24.03.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/JP2014/057964         24.03.2014 (87) WO2014/188772 27.11.2014 
(30) 2013-108116         22.05.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2016 
(71) YOSHINO GYPSUM CO., LTD.  (JP) 

Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan 
(72) YOSHIDA Tsuyoshi (JP), HIMENO Akira (JP), NOGUCHI Tomohiro (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất tấm thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thạch cao bao gồm bước bơm liên tục 
vữa thạch cao (4) vào khe hở giữa một cặp tấm giấy lót trên (32) và tấm giấy lót dưới 
(16) trong khi cấp liên tục cặp tấm giấy lót trên và tấm giấy lót dưới này để tạo ra vật 
liệu lớp và cho vật liệu lớp này đi qua giữa cặp tấm tạo hình trên (24) và tấm tạo hình 
dưới (8) để thu được tấm đúc có chiều dày phụ thuộc vào khoảng cách giữa các tấm tạo 
hình, trong đó tấm tạo hình (6) bao gồm các thân chính (10, 26) được tạo ra từ vật liệu 
dẫn điện; điện cực (12) được gắn vào thân chính (10) sao cho một phần của nó mà được 
lộ ra trên bề mặt của thân chính này sẽ tiếp xúc với tấm giấy lót dưới (16). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị sản xuất tấm thạch cao theo phương pháp nêu 
trên. 
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(72) ZHANG, Jian (CN), ZENG, Qinghai (CN), ZHANG, Hongping (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông, trạm cơ sở và thiết bị người dùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông, trạm cơ sở và thiết bị người dùng (user 
equipment-UE), để giải quyết vấn đề sự cố khi tiếp nhận dữ liệu phát sinh khi các trạm 
cơ sở lập lịch UE độc lập khi tổng hợp sóng mang liên trạm cơ sở. Phương pháp gồm 
các bước: gửi, bởi trạm cơ sở thứ nhất, dữ liệu thứ nhất đến UE theo thông tin phân phối 
dữ liệu thứ nhất được xác định theo khả năng truy nhập vô tuyến của UE; và gửi, bởi 
trạm cơ sở thứ hai theo thông tin phân phối dữ liệu thứ hai được xác định bởi trạm cơ sở 
thứ nhất theo khả năng truy nhập vô tuyến của UE, dữ liệu thứ hai đến UE; trong đó 
trạm cơ sở thứ nhất thực hiện tổng hợp sóng mang với trạm cơ sở thứ hai, và tổng lượng 
dữ liệu được gửi bởi trạm cơ sở thứ nhất và trạm cơ sở thứ hai đến UE trong TTI 
(transmission time interval-khoảng thời gian truyền) tương tự không vượt quá tổng 
lượng dữ liệu có thể được tiếp nhận theo khả năng truy nhập vô tuyến của UE. Bằng 
cách sử dụng các giải pháp kỹ thuật của sáng chế, các trạm cơ sở tham gia tổng hợp 
sóng mang có thể được phối hợp để phân phối các tài nguyên liên kết xuống đến UE, 
khiến cho lượng dữ liệu được gửi đến UE thỏa mãn khả năng truy nhập vô tuyến của 
UE, nhờ đó đảm bảo độ chuẩn xác tiếp nhận dữ liệu bởi UE. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bán dẫn chứa chất bán dẫn oxit và được thu nhỏ trong khi 
duy trì các tính chất điện tốt. Trong thiết bị bán dẫn, lớp bán dẫn oxit được bao quanh 
bởi lớp cách điện bao gồm màng nhôm oxit chứa lượng oxy dư. Oxy dư trong màng 
nhôm oxit được cấp đến lớp bán dẫn oxit có kênh bằng cách xử lý nhiệt trong quy trình 
sản xuất thiết bị bán dẫn. Ngoài ra, màng nhôm oxit tạo ra lớp ngăn đối với oxy và 
hydro. Bởi vậy, có thể ngăn chặn việc loại bỏ oxy ra khỏi lớp bán dẫn oxit bao quanh 
bởi lớp cách điện bao gồm màng nhôm oxit, và sự xâm nhập của các tạp chất như hydro 
vào lớp bán dẫn oxit; do vậy, lớp bán dẫn oxit có thể được tạo ra với độ tinh khiết cao. 
Ngoài ra, lớp điện cực cổng ở trên và ở dưới lớp bán dẫn oxit kiểm soát điện áp ngưỡng 
một cách hiệu quả. 
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HANDA, Koji (JP), ABE, Hidetoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hạt lúa giống được xử lý bằng chế phẩm diệt cỏ và phương 

pháp phòng trừ cỏ 
  (57)     Sáng chế đề xuất hạt lúa giống được xử lý bằng chế phẩm diệt cỏ và phương pháp phòng 

trừ cỏ bao gồm bước gieo hạt lúa giống nêu trên lên bề mặt của đất ở cánh đồng trồng 
lúa.  
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Franco (DE), VON BIRGELEN, Bernd (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu và phương pháp mở bung vỏ bao đóng gói bằng các 

tông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu (12) dùng để mở bung vỏ bao đóng gói bằng các tông (10) 

bao gồm cơ cấu (13) để cấp các vỏ bao bằng các tông phẳng (10), bộ phận vận chuyển 
(14), có thể quay xung quanh trục quay (27) và có ít nhất một chi tiết hút (24) dùng để 
gắn vào các vỏ bao bằng các tông (10) nhờ lực hút, trong đó chi tiết hút (24) nằm ở một 
khoảng cách (26) từ trục quay (27), và băng tải (15) có ít nhất một túi (31) dùng để đỡ 
các vỏ bao bằng các tông (10). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp mở bung 
vỏ bao đóng gói bằng các tông (10). Để thực hiện được việc mở bung và vận chuyển các 
vỏ bao bằng các tông đến băng tải kể cả khi có kết cấu đơn giản và theo quy trình đơn 
giản, với điều kiện là khoảng cách (26) giữa chi tiết hút (24) và trục quay (27) không 
thay đổi và do đó các vỏ bao các tông (10) được dẫn dọc theo đường dẫn tròn (25). 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Copolyme vinyl clorua, sản phẩm nhựa chứa vinyl clorua và 

sản phẩm đúc nén từ copolyme vinyl clorua này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến copolyme vinyl clorua có thể nâng cao độ bền va đập và sức bền 

kéo. Vật liệu copolyme được đề cập đến trong sáng chế này được tạo ra bằng cách đồng 
trùng hợp từ 30% đến 98% trọng lượng của copolyme acrylic và từ 2% đến 70% trọng 
lượng của monome vinyl clorua, trong đó copolyme acrylic thu được bằng cách đồng 
trùng hợp 100 phần trọng lượng của monome alkyl(met)acrylat và từ 0,1 đến 10 phần 
trọng lượng của monome đa chức. Đường kính hạt trung bình theo thể tích của vinyl 

clorua trong sáng chế này là từ 0,1m đến 500m. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm nhựa chứa vinyl clorua và sản phẩm đúc 
nén từ copolyme vinyl clorua này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
413 

(11) 46115 
(21) 1-2015-04907 (51) 7 C12Q  1/68, C12N  15/11 

(22) 30.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/CN2014/000548     30.05.2014 (87) WO2014/190762 04.12.2014 
(30) 2013102085599          30.05.2013      CN 
(71) 1. CAPITALBIO CORPORATION  (CN) 

18 Life Science Parkway, Changping District, Beijing 102206, China 
2. TSINGHUA UNIVERSITY  (CN) 
Tsinghua University, HaiDian District, Beijing 100084, China 

(72) KONG, Yanling (CN), XIANG, Guangxin (CN), ZHANG, Xiaogang (CN), LIANG, 
Shujian (CN), XING, Wanli (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm phát hiện chỉ thị di truyền, cặp mồi, kit để phát hiện 

các đột biến gen ty thể và phương pháp phát hiện chất chỉ thị 
di truyền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kit phát hiện để phát hiện các đột biến gen ty thể C1494T và 
A1555G kết hợp với tật điếc do aminoglycosit gây ra được di truyền từ mẹ. Kit bao gồm 
2 cặp đoạn mồi với trình tự nucleotit được nêu trong SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, 
SEQ ID NO: 5, và SEQ ID NO: 6, và 3 đầu dò TaqMan@ MGB với các trình tự 
nucleotit được nêu trong SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, và SEQ ID NO: 7.  
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(54) Phương pháp ánh xạ cấu trúc liên kết mức dịch vụ đến cấu 

trúc liên kết logic mặt phẳng dữ liệu dịch vụ cụ thể và hệ 
thống truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp ánh xạ cấu trúc liên kết mức dịch vụ đến cấu trúc liên kết 
mặt phẳng dữ liệu dịch vụ cụ thể. Phương pháp gồm việc tiếp nhận các tham số dịch vụ 
cho dịch vụ và định vị các nút mạng logic cho cấu trúc liên kết logic mặt phẳng dữ liệu 
dịch vụ cụ thể ở các nút mạng vật lý tương ứng trong số các nút mạng vật lý theo các 
tham số dịch vụ, cấu trúc liên kết mức dịch vụ, và cơ sở hạ tầng vật lý của các nút mạng 
vật lý. Phương pháp cũng gồm xác định các kết nối trong số các nút mạng logic theo các 
tham số dịch vụ, cấu trúc liên kết mức dịch vụ, và cơ sở hạ tầng vật lý, và xác định các 
kết nối tương ứng cho các UE (user equipment - thiết bị người dùng) đến ít nhất một 
trong các nút mạng logic theo các tham số dịch vụ, cấu trúc liên kết mức dịch vụ, và cơ 
sở hạ tầng vật lý. Phương pháp còn gồm bước xác định các chức năng tương ứng cho các 
nút mạng logic. 
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(54) Nhãn dán có chức năng nhận dạng và đồ chứa được phủ kín 

bằng nhãn dán này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhãn dán có chức năng nhận dạng tốt hơn, thuận tiện hơn trong 

việc sử dụng và đạt được việc giảm chi phí sản xuất, và đồ chứa được phủ kín nhãn dán 
này. Trong nhãn dán để phủ kín đồ chứa bao gồm thân đồ chứa và phần nắp, nhãn dán 
bao gồm phần phía trên phủ kín phần nắp, phần phía dưới phủ kín thân đồ chứa, phần 
bóc bỏ được bố trí ở giữa phần phía trên và phần phía dưới, và đường xé đứt được bố trí 
tại ranh giới giữa phần bóc bỏ và phần phía dưới cũng như ranh giới giữa phần bóc bỏ và 
phần phía trên. Dấu hiệu nhận dạng bao gồm hình dạng, kiểu dáng, màu sắc hoặc bất kỳ 
sự kết hợp nào của chúng được đề xuất tại phần phía dưới và dấu hiệu nhận dạng trùng 
hoặc tương tự với dấu hiệu nhận dạng được đề xuất tại phần phía trên, phần bao gồm 
phần phía trên và phần bóc bỏ hoặc phần bao gồm phần phía trên, phần bóc bỏ và phần 
phía dưới, do đó cho phép nhận biết tình trạng nguyên vẹn giữa phần nắp và thân đồ 
chứa. 
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(11) 46118 
(21) 1-2015-04930 (51) 7 C01C  1/242,  1/12 
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Via Martiri di Cefalonia, 67, San Donato Milanese, Italy 
(72) BRUNO, Lorenzo (IT), GIANAZZA, Alessandro  (IT), CARLESSI, Lino (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống thu hồi amoni sulphat từ dòng khí 

trong hệ thống thiết bị sản xuất ure 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống thu hồi amoni sulphat từ dòng khí được 

tạo ra trong hệ thống thiết bị sản xuất ure (1), và cụ thể bằng bộ phận hóa rắn (10) của 
hệ thống thiết bị sản xuất ure này, phương pháp này bao gồm các bước: xử lý dòng khí 
từ bộ phận hóa rắn (10) trong tháp rửa khí (13) để loại bỏ amoniac từ dòng khí và tạo ra 
dung dịch amoni sulphat; trộn dung dịch amoni sulphat từ tháp rửa khí (13) với dung 
dịch ure nồng độ thấp được tạo ra trong hệ thống thiết bị sản xuất ure (1), và loại bỏ 
nước ra khỏi thiết bị bay hơi (15), để tạo ra eutectic ure-amoni sulphat; và cấp eutectic 
này, đã trộn với ure nóng chảy nồng độ cao được tạo ra bởi hệ thống thiết bị sản xuất 
ure (1), vào bộ phận hóa rắn (10). 
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(72) MASON, Peter (US), SUPHAPHIPHAT, Pirada (TH), GOMILA, Raul (US), 
DORMITZER, Philip (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đoạn ngưng kết tố hồng cầu, đoạn neuraminidaza của virut 

cúm thể khảm, virut cúm tái tổ hợp và phương pháp tạo ra 
virut cúm A này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đoạn ngưng kết tố hồng cầu, đoạn neuraminidaza của virut cúm thể 
khảm và virut cúm tái tổ hợp. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra virut cúm A 
tái tổ hợp và phương pháp sản xuất vacxin phòng bệnh cúm. 
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(72) NEMOTO, Fukiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm chứa clopheniramin và phương pháp làm ổn định 

clopheniramin và muối của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm chứa clopheniramin, trong đó bằng cách sử dụng nhựa 

chứa polybutylen terephtalat làm nhựa tạo kết cấu nên bề mặt thành bên trong (như bề 
mặt thành xung quanh khoảng trống bên trong phần để rót) của vật chứa để chứa dung 
dịch clopheniramin và/hoặc muối của nó, và có độ pH ít nhất là 7,0, khả năng hấp phụ 
của clopheniramin và/hoặc muối của nó vào bề mặt thành bên trong có thể được kìm 
hãm, và hàm lượng của clopheniramin và/hoặc muối của nó trong dung dịch có thể được 
duy trì ổn định. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp làm ổn định chế phẩm lỏng 
chứa clopheniramin và/hoặc muối của nó ở độ pH lớn hơn hoặc bằng 7,0. 
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(11) 46121 
(21) 1-2015-04975 (51) 7 H02J  7/00 

(22) 07.05.2014 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/KR2014/003986     07.05.2014 (87) WO2014/196739 A1 11.12.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) SUNG, Jung-Oh (KR), KWAK, Myung-Hoon  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp quản lý điện năng tiêu thụ của phụ kiện liên kết 

và thiết bị điện tử để thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp quản lý điện năng tiêu thụ của phụ kiện liên kết và 

thiết bị điện tử để thực hiện phương pháp này. Phương pháp này bao gồm các bước: cấp 
dòng điện tới phụ kiện và để đáp lại dòng điện được cấp, ít nhất một trong các điện trở 
nhận dạng thứ nhất và thứ hai được nhận dạng trong phụ kiện, xác định xem phụ kiện có 
được nối với một nguồn điện hay không để đáp lại ít nhất một trong các điện trở nhận 
dạng thứ nhất và thứ hai nhận dạng được và cấp điện năng tới phụ kiện để đáp lại kết 
quả xác định là phụ kiện này không được nối với nguồn điện. 
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(11) 46122 
(21) 1-2015-05006 (51) 7 H04L  12/46,  12/24 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) PENG, Guikai (CN), LIN, Huafeng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị ảo hóa mạng quang thụ động, và hệ 

thống ảo hóa mạng quang thụ động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị ảo hoá mạng quang thụ động, và hệ thống 

ảo hoá mạng quang thụ động. Phương pháp này bao gồm các bước: nhận thông điệp tạo 
mạng quang thụ động ảo hoá (Virtualized Passive optical Network - VPON), trong đó 
thông điệp tạo mạng quang thụ động ảo hoá này bao gồm bộ nhận dạng (IDentifier - ID) 

của VPON cần được tạo và ít nhất một bộ nhận dạng luồng bước sóng (-flow ID); và 

thiết lập, theo VPON ID và ít nhất một -flow ID, mối quan hệ kết nối truyền thông với 

ít nhất một đơn vị mạng quang trong mạng quang thụ động ảo hoá được nhận dạng bởi 
VPON ID này. Nhờ phương pháp theo sáng chế mà có thể tránh được hoạt động nối 
mạng phức tạp vốn được thực hiện để thích ứng với các tình huống ứng dụng khác nhau. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
421 
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China 

(72) YANG, Haijuan (CN), PENG, Jingbo  (CN), XU, Jiancheng  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu, trạm gốc, thiết bị người dùng và 

vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống truyền dữ liệu, trạm gốc, và thiết bị người 

dùng, và liên quan đến lĩnh vực các công nghệ truyền thông. Sau khi nhận được dữ liệu 
truyền lên được gửi bởi thiết bị người dùng, thì trạm gốc xác định thông tin báo nhận 
đối với dữ liệu truyền lên này; và nếu thông tin báo nhận đối với dữ liệu truyền lên là 
thông tin báo nhận khẳng định, khi đến khoảng thời gian truyền xuống của trạm gốc, thì 
gửi thông tin báo nhận khẳng định và thông tin tài nguyên lập lịch đường lên đến thiết 
bị người dùng, trong đó thông tin tài nguyên lập lịch đường lên này bao gồm thông tin 
lệnh thứ nhất, vốn được dùng để lệnh cho thiết bị người dùng gửi, trên tài nguyên dành 
riêng của tài nguyên lập lịch đường lên, thông tin đo chỉ thị chất lượng kênh. Theo cách 
này, nếu thiết bị người dùng thu được thông tin báo nhận phủ định thay vì thông tin báo 
nhận khẳng định do sự giải điều chế sai, thì sự can nhiễu đối với hoạt động gửi dữ liệu 
truyền lên của thiết bị người dùng trong tế bào khác có thể được giảm bớt. 
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Woo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đầu cuối cầm tay và phương pháp giao diện người dùng 

trong thiết bị đầu cuối cầm tay này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối cầm tay và phương pháp giao diện người dùng 

trong thiết bị đầu cuối cầm tay. Thiết bị đầu cuối cầm tay này bao gồm bộ phận hiển thị 
được tạo cấu hình để hiển thị ô tìm kiếm và thu nhận một hoặc nhiều kiểu nhập mong số 
các kiểu nhập thông qua ít nhất một phần của ô tìm kiếm, và bộ điều khiển được tạo cấu 
hình để xác định chức năng định trước tương ứng với một hoặc nhiều kiểu nhập theo 
một hoặc nhiều kiểu nhập trong số các kiểu nhập và thực hiện chức năng định trước. 
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160 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đình Tảo (VN), Trần Văn Khoa (VN), Triệu Tiến Sang  (VN), Nguyễn Thị 

Thanh Nga  (VN), Ngô Trường Giang  (VN), Nguyễn Thanh Tùng (VN), Quản Hoàng 
Lâm (VN) 

(54) Quy trình sàng lọc bệnh thiếu máu tan máu di truyền (beta 
thalassemia) từ phôi thụ tinh trong ống nghiệm 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sàng lọc bệnh thiếu máu tan máu di truyền (beta 
thalassemia) từ phôi thụ tinh trong ống nghiệm, trong đó quy trình này bao gồm các 
bước a) chuẩn bị mẫu; b) nhân gen beta globin; c) tinh sạch sản phẩm PCR; d) xác định 
đột biến điểm của gen beta globin; và e) kết luận về bệnh thiếu máu tan máu di truyền 
của phôi. Quy trình theo sáng chế cho phép sàng lọc được bệnh thiếu máu tan máu di 
truyền từ phôi được thụ tinh trong ống nghiệm 3 đến 5 ngày tuổi. Quy trình theo sáng 
chế giúp chẩn đoán sớm được phôi thụ tinh trong ống nghiệm đối với những trường hợp 
có bố hoặc mẹ bị mắc bệnh thiếu máu tan máu di truyền (beta thalassemia).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Hợp chất 5,9-dimetyl-9-hydroxy-dexen-4-al, phương pháp điều 

chế hợp chất này, sản phẩm chứa hợp chất này và phương pháp 
tạo mùi thơm bằng cách sử dụng hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 5,9-dimetyl-9-hydroxy-dexen-4-al có công thức (I): 
 

 
 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất này, sản phẩm chứa 
hợp chất này và phương pháp tạo mùi thơm bằng cách sử dụng hợp chất này. 
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(21) 1-2016-00119 (51) 7 A61K  9/20,  31/4439 
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(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) GALLI, Bruno (CH), THOMA, Hubert  (DE), GRANDEURY, Arnaud (FR), 

SPICKERMANN, Dirk (DE), PUTZBACH, Karsten  (DE), MOLL, Klaus-Peter  (DE), 
UFER, Mike  (DE), GLANTZMANN, Jean-Marie  (FR), MUELLER-ZSIGMONDY, 
Martin  (DE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm giải phóng biến đổi và quy trình sản xuất chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm thuốc ở dạng chế phẩm giải phóng biến đổi chứa dược 

chất metyl este của axit (-)-(3aR,4s,7aR)-4-hydroxy-4m-tolyletynyl-octahydro-indol-1-
cacboxylic (AFQ056), cũng như đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm thuốc này. Sản 
phẩm thuốc này hữu dụng trong việc điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Parkinson và biểu 
hiện rối loạn vận động do L-dopa. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2917 
(21) 2-2010-00105 (51) 7 H02P  31/00, G01L  25/00 

(22) 11.05.2010 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.05.2010 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Chung Tấn Lâm (VN) 
(54) Cảm biến tích hợp quán tính đo góc 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cảm biến tích hợp quán tính đo góc để đo các góc xoay 
theo 3 trục X, Y, và Z trong không gian. Với khả năng đo được các đại lượng trong 
không gian như vậy, bộ cảm biến tích hợp này có thể được sử dụng trong các hệ thống 
điều khiển lái tự động cho máy bay không người lái (AUV), tàu lặn (ROV), tàu thủy, 
cũng như các phương tiện di chuyển trên mặt đất, và từ đó đưa đến nhiều ứng dụng thực 
tế cho loại cảm biến này đặc biệt là trên các hệ thống không người lái cần sự cân bằng 
ổn định khi di chuyển ở chế độ lái bằng tay và lái tự động. Trong tài liệu này, cảm biến 
tích hợp này được gọi là bộ cảm biến tích hợp đo góc dùng quán tính (IMU). 
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(11) 2918 
(21) 2-2014-00210 (51) 7 A61H 7/00 

(22) 28.07.2014 (43) 25.02.2016 
(75) HAO-YI CHEN  (TW) 

No. 20, Ln. 178, Yaxing St., Xiushui Township, Changhua County 504, Taiwan 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Giác hút có thể tùy chỉnh lực hút 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến giác hút có thể tùy chỉnh lực hút bao gồm bộ phận thân 
giác (20), bộ phận hút chân không (30) và bộ phận điều chỉnh (40). Bộ phận thân giác 
(20) gồm có thân giác (21) có khoảng trống bên trong; bộ phận hút chân không (30) 
gồm có chi tiết đệm kín (31) lồng trong thân giác (21) và chốt liên động (32) có một đầu 
nằm trong thân giác (21) và ép vào đệm kín (31), đầu còn lại của chốt liên động (32) là 
đầu ren (322) chìa ra ngoài thân giác (21); bộ phận điều chỉnh (40) gồm có chi tiết điều 
chỉnh (41) được vặn trên đầu ren (322), khi vặn xoay chi tiết điều chỉnh (41) có thể kéo 
theo sự dịch chuyển của chi tiết đệm kín (31) để tùy ý điều chỉnh độ lớn của lực hút. 
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(11) 2919 
(21) 2-2014-00212 (51) 7 E04F  11/18 

(22) 31.07.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2014 
(71) HERO CONCOURSE LIMITED  (SC) 

P.O.BOX 1239, Offshore Incorporations Centre, Victoria, Mah'e, Republic of 
Seychelles 

(72) Ling Chih, Huang (TW) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Lan can nhôm 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu lan can nhôm bao gồm ít nhất một bảng khung, các bảng 
khung xác định không gian lắp đặt khung trang trí và mặt phẳng quan sát, bảng khung 
có độ dày được xác định trước; ít nhất một kết cấu chống đỡ trên mặt đất, kết cấu chống 
đỡ này được gắn vào phần đáy của khung để cố định khung bằng kết cấu chống đỡ trên 
mặt đất và ít nhất một bộ phận bắt chặt với vị trí được xác định trước trên mặt đất; ít 
nhất một khung trang trí uốn cong, khung trang trí uốn cong có ít nhất một đoạn riêng 
phần được ghép với bảng khung và mở rộng kiểu uốn cong theo hướng mở rộng chiều 
ngang của mặt phẳng quan sát ở trong không gian lắp đặt khung trang trí; ít nhất một 
mảnh rời hoàn chỉnh, mảnh rời hoàn chỉnh này được ghép với khung trang trí uốn cong; 
và ít nhất một khung trang trí phụ, khung trang trí phụ này được gắn trong không gian 
lắp đặt khung trang trí được xác định bởi bảng khung. Một trong số các bộ phận khung 
trang trí uốn cong, mảnh rời hoàn chỉnh, và khung trang trí phụ được tạo thành từ nhôm. 
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(11) 2920 
(21) 2-2014-00214 (51) 7 D05B 1/00 

(22) 01.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2014 
(71) MSISM CO., LTD.  (TW) 

No. 69-77, Xinshu rd., Xinzhuang dist., new Taipei city 242, Taiwan 
(72) HUNG, HSIU-MEI (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu cơ điện tử của máy khâu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu cơ điện tử của máy khâu bao gồm: cơ cấu dẫn 
động và bộ điều khiển đều được bố trí trên khung của máy khâu. Cơ cấu dẫn động bao 
gồm động cơ, trục truyền động thứ nhất, trục truyền động thứ hai, trục truyền động thứ 
ba, bánh xe điều khiển bằng tay, đai dẫn động thứ nhất và đai dẫn động thứ hai. Động 
cơ được nối với trục truyền động thứ nhất, trục truyền động thứ nhất dẫn động trục 
truyền động thứ hai quay thông qua đai dẫn động thứ nhất, và trục truyền động thứ hai 
dẫn động trục truyền động thứ ba quay thông qua đai dẫn động thứ hai. Bánh xe điều 
khiển bằng tay được bố trí trên khung và được nối với trục truyền động thứ hai để dẫn 
động bằng tay trục truyền động thứ nhất và trục truyền động thứ ba quay. Bộ điều khiển 
bao gồm thiết bị điều khiển và bản mạch ít nhất được nối điện với thiết bị điều khiển và 
động cơ. 
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(11) 2921 
(21) 2-2014-00216 (51) 7 G05B  13/00, A61N  1/365 

(22) 05.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2014 
(71) Viện tim mạch Việt Nam  (VN) 

78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Trương Thanh Hương (VN), Nguyễn Thị Mai Ngọc (VN), Phạm Như Hùng  (VN) 
(54) Quy trình tối ưu hóa các thông số hoạt động của máy tạo 

nhịp tái đồng bộ tim 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tối ưu hóa các thông số hoạt động của máy tạo 

nhịp tái đồng bộ tim (CRT) bao gồm các bước: đo các thông số; xử lý các thông số đo 
được; thực hiện, căn cứ trên kết quả xử lý, quy trình chuẩn hóa bao gồm các công đoạn 
điều chỉnh tối ưu hóa khoảng AV (thời gian dẫn truyền nhĩ thất) và điều chỉnh tối ưu 
hóa khoảng VV (thời gian co bóp trễ giữa hai thất); trong đó, theo một phương án, công 
đoạn điều chỉnh tối ưu hóa khoảng AV bao gồm các bước: đo sóng E, sóng A của van 
hai lá bằng siêu âm doppler xung, đặt khoảng AV khởi đầu dài 180 ms, rút ngắn dần 
khoảng AV, mỗi mức giảm là 20 ms cho tới khi sóng A bị cắt một phần, xác định 
khoảng AV tối ưu bằng cách tăng dần khoảng AV, mỗi mức tăng là 10 ms cho tới khi 
sóng A không bị cắt xén nữa, điều chỉnh máy tạo nhịp tim ở thông số AV này; và công 
đoạn điều chỉnh tối ưu hóa khoảng VV bao gồm các bước: đo tích phân vận tốc dòng 
chảy (VTI) qua van động mạch chủ bằng doppler xung, thay đổi VV trong 8-10 khoảng 
trên máy điều khiển máy tạo nhịp. Với mỗi khoảng VV đã chọn, đo VTI qua van động 
mạch chủ, thể tích nhát bóp, cung lượng tim. Mỗi thông số đo 3 lần và ghi nhận kết quả 
trung bình. Chọn khoảng VV có VTI lớn nhất là khoảng VV tối ưu, điều chỉnh máy tạo 
nhịp tim ở thông số VV này. 
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(11) 2922 
(21) 2-2014-00220 (51) 7 H01M  2/04 

(22) 08.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2014 
(75) WANG JUI-CHIH  (TW) 

No. 37, Alley 22, Lane 139, Daqiao 1st St., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Nắp bình ắc quy nhận dạng điện cực dương và điện cực âm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp bình ắc quy (1), bao gồm một nửa nắp thứ nhất (11) và một nửa 
nắp thứ hai (12) được kết hợp với nhau thành nắp bình ắc quy hoàn chỉnh (1) bằng kỹ 
thuật đúc phun ép, trong đó nửa nắp thứ nhất (11) bao gồm một bề mặt ngoài thứ nhất 
(111) gồm một vùng màu nhận dạng thứ nhất (112) chiếm ít nhất 50% diện tích của bề 
mặt ngoài thứ nhất (111) và một điện cực dương (113) được định hình trên nửa nắp thứ 
nhất (11), và trong đó nửa nắp thứ hai (12) bao gồm một bề mặt ngoài thứ hai (121) bao 
gồm một vùng màu nhận dạng thứ hai (122) chiếm ít nhất 50% diện tích của bề mặt 
ngoài thứ hai (121) và một điện cực dương (123) được định hình trên nửa nắp thứ hai 
(12). Vùng màu nhận dạng thứ nhất (112) và vùng màu nhận dạng thứ hai (122) với diện 
tích lớn để người sử dụng dễ dàng xác định các điện cực ngay cả trong môi trường thiếu 
sáng. 
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(11) 2923 
(21) 2-2014-00221 (51) 7 F02K  11/00, F03B  11/00, F03G  

7/00, F03H  5/00 
(22) 11.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2014 
(75) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 

Nhà 307, tầng 3, khu tập thể cao đẳng xây dựng số 1, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(74) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN LAW FIRM) 
(54) Thiết bị chống tròng trành, chống lật cho bè trong trạng 

thái tĩnh 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị chống tròng trành, chống lật dùng cho bè, 

khác biệt ở chỗ, thiết bị này bao gồm: đế vuông bằng thép (1) được bố trí ở tâm 
bè, bốn thanh giằng chịu lực (2) được gắn bằng bu lông hoặc vít liên kết (7) với 
bốn góc của đế vuông (1) và trục rỗng (3) để tạo sự cân bằng và chịu lực nhằm 
giữ cho trục rỗng (3) cố định, trục rỗng (3) được bố trí ở điểm giao giữa trung 
tuyến dọc và trung tuyến ngang của bè, hay còn gọi là điểm tâm hình học bè, 
xuyên qua trục rỗng (3) là cánh tay đòn (5) được làm bằng thép đặc biệt giúp 
tăng độ chịu lực, ở phần đầu trên của cánh tay đòn có chốt giữ (6) được làm 
bằng thép đặc biệt có thể được giữ để kéo cánh tay đòn lên khi không sử dụng 
thiết bị chống tròng trành này, và có thể được dùng để chốt giữ cánh tay đòn 
(5) ở các vị trí nhất định so với đế vuông (1), đầu dưới của cánh tay đòn (5), 
phía dưới đáy bè được lắp quả đối trọng (4), quả đối trọng này thường có trọng 
lượng bằng một phần năm trọng lượng của bè. Khi bè ở trạng thái tĩnh, cánh tay 
đòn (5) gắn với quả đối trọng (4) có thể được thả xuống sâu nhất có thể để tạo 
khả năng giữ thăng bằng cho bè do khi có sự tròng trành thì cánh tay đòn (5) và 
quả đối trọng (4) sẽ tạo lực làm giảm sự tròng trành và giữ thăng bằng cho bè. 
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(11) 2924 
(21) 2-2014-00223 (51) 7 B05C  1/08 

(22) 12.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2014 
(75) HUANG, YU CHENG  (TW) 

No.226, Zhonghua West Road, Changhua City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu phủ keo dính 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cơ cấu phủ keo dính có khoang chứa dùng để chứa một lượng 
keo dính; hai trục lăn điều chỉnh đối diện nhau được bố trí ở bên dưới khoang chứa; trục 
lăn có hoa văn được bố trí nằm giữa và cách xa các trục lăn điều chỉnh và có hoa văn 
định trước được tạo ra trên đó; trục lăn đàn hồi được bố trí bên dưới trục lăn có hoa văn; 
chi tiết trục lăn được bố trí bên dưới trục lăn đàn hồi; hai thanh liên kết cùng quay, lắp 
bản lề được bố trí ở một phía của khoang chứa và lần lượt được nối động với các trục lăn 
điều chỉnh; và bulông điều chỉnh được đẩy bằng lò xo có đầu dưới được lắp quay bản lề 
được với một đầu của một thanh liên kết. Chuyển động quay thuận chiều kim đồng hồ 
của bulông điều chỉnh làm quay một thanh liên kết một góc và làm quay thanh liên kết 
còn lại cùng một góc nhưng theo các hướng khác nhau, nhờ đó làm giảm khe hở giữa 
trục lăn có hoa văn và từng trục lăn điều chỉnh. 
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(11) 2925 
(21) 2-2014-00224 (51) 7 C22C 14/00, 1/18 

(22) 13.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2014 
(71) Viện Công nghệ  (VN) 

25 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Nguyễn Văn Chương (VN), Nguyễn Tiến Tài (VN), Hoàng Anh Tuấn (VN), Trần Như 

Biên (VN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình chế tạo hợp kim titan y sinh mác Ti-6Al-7Nb 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo vật liệu y sinh, cụ thể là quy trình chế tạo hợp 
kim titan y sinh mác Ti-6Al-7Nb. 
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(11) 2926 
(21) 2-2014-00226 (51) 7 B65B  005/08 

(22) 15.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2014 
(71) TIEN HENG MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 1-6, Chiao Tzu Tou, Sanchen Lee, Ta-Lin Township, Chia Yi Hsien, Taiwan. 
(72) SHENG-TIAN CIOU (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy bọc tự động cho ống sợi dạng côn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy bọc tự động cho ống sợi dạng côn. ống sợi dạng côn được 
chuyển đến thiết bị phân phối màng bọc bằng băng tải của thân máy. Mỗi ống sợi dạng 
côn được bọc bởi thiết bị phân phối màng bọc. Sau đó màng được hàn và cắt bởi bộ 
phận hàn và cắt. Tiếp theo thiết bị kẹp kẹp thân ống của ống trục dạng côn và di chuyển 
thẳng đứng đế quấn màng bọc vào thân ống. Bộ phận phân phối màng bọc gồm nêm để 
giữ chặt thành bên trong của cuộn màng bọc. Do đó, màng bọc được bọc chắc chắn 
xung quanh ống sợi dạng côn. Trong bộ phận hàn và cắt, các đế hàn của hai bộ phận hàn 
màng bọc được truyền động bởi các tay quay để tách rời hoặc gắn vào nhau khi hàn. 
Cuối cùng, ống sợi dạng côn với các độ dài khác nhau được kẹp bởi tay quay và lực có 
thể ép chặt lại nhờ thiết bị kẹp. 
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(11) 2927 
(21) 2-2014-00227 (51) 7 G06F  
(22) 21.08.2014 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2014 
(71) Trường đại học Bách Khoa - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Trần Khánh (VN), Trương Quang Hải (VN), Huỳnh Văn Quốc Phương (VN), 
Ngô Chấn Nam (VN) 

(54) Phương pháp mã hóa dữ liệu với nhiều khóa trên thiết bị di 
động dùng nhiều đặc trưng sinh trắc có bảo vệ tính riêng tư. 

  (57)     Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực Khoa Học Máy Tính, chuyên ngành Hệ Thống Thông 
Tin, ứng dụng vào việc mã hóa thư mục, tập tin trên thiết bị di động, trong đó khóa mã 
hóa và giải mã được sinh ra từ nhiều đặc trưng sinh trắc của người dùng. Giải pháp kết 
hợp việc sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo và đặc trưng bảo mật (Secure Sketch) cho mục 
đích sinh khóa và đồng thời đảm bảo tính riêng tư người dùng một cách tốt nhất. Trong 
trường hợp bị tấn công, chỉ phiên bản biến đổi của mẫu đặc trưng sinh trắc gốc của 
người dùng bị phơi bày. Tuy nhiên, với phiên bản bị biến đổi này, kẻ tấn công không thể 
suy ngược lại mẫu đặc trưng sinh trắc ban đầu. Vì vậy mà tính riêng tư người dùng được 
đảm bảo. Đồng thời, cấu trúc tập tin mã hóa có thành phần siêu dữ liệu chứa danh sách 
thành phần rút trích đặc trưng sinh trắc, thông tin hỗ trợ và khóa băm. Điều này cho 
phép mỗi tập tin mã hóa độc lập với nhau, và độc lập với thiết bị thông minh. Việc các 
tập tin mã hóa độc lập với nhau cho phép người dùng sử dụng những tổ hợp đặc trưng 
sinh trắc khác nhau cho những lần mã hóa khác nhau (trên cùng một dữ liệu hoặc trên 
những dữ liệu khác nhau). Việc các tập tin mã hóa độc lập với thiết bị thông minh cho 
phép người dùng sao chép dữ liệu mã hóa chuyển sang thiết bị mới dễ dàng. 
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(11) 2928 
(21) 2-2015-00084 (51) 7 B62B  3/00 

(22) 07.04.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 201420478033.2 22.08.2014    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2015 
(75) 1. CHAO-YANG CHEN  (TW) 

8F.-3, No. 321, Sec. 1, Fusing S. Rd., Da'an Dist., Taipei City 10665, Taiwan. 
2. SHIN-CHIUN CHEN  (TW) 
8F.-3, No. 321, Sec. 1, Fusing S. Rd., Da'an Dist., Taipei City 10665, Taiwan. 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Xe đẩy hàng ăn di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe đẩy hàng ăn di động được sử dụng để chứa thiết bị gia nhiệt bao 
gồm tủ hàng và thiết bị nâng. Tủ hàng bao gồm khoảng trống thứ nhất được sử dụng để 
chứa thiết bị nâng, khoảng trống thứ hai được sử dụng để tạo ra khoảng trống cất giữ và 
lỗ được sử dụng để chứa các nồi nấu. Thiết bị nâng đỡ bàn thông qua trục đỡ truyền 
động và thiết bị gia nhiệt có thể được đặt trên bàn. Người sử dụng có thể điều chỉnh 
chiều cao của trục đỡ truyền động di chuyển bàn theo phương thẳng đứng để gia nhiệt 
nhiều nồi nấu có độ sâu khác nhau. 
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(11) 2929 
(21) 2-2015-00134 (51) 7 B05C 11/02 

(22) 20.05.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2015 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quang Trung (VN) 
(54) Cơ cấu phủ quay gá mẫu chân không 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu phủ quay gá mẫu chân không đi trực tiếp qua 
trục rỗng của môtơ đến buồng chân không thừa. Buồng chân không thừa này tạo ra 
độ chênh áp lực đều lên mặt trên và mặt dưới của mẫu để giữ cố định mẫu khi quay 
với vận tốc lớn và tránh tối đa việc gãy vỡ mẫu và kết tập dung dịch tại các vị trí dị 
biệt trong bộ gá mẫu kiểu cũ. 
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(11) 2930 
(21) 2-2015-00181 (51) 7 C10G 3/00 

(22) 30.06.2015 (43) 25.02.2016 
(75) Huỳnh Quyền  (VN) 

78/4/40 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Quy trình sản xuất nhiên liệu điezen từ dầu mỡ động thực vật 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất nhiên liệu điezen từ dầu mỡ động thực 
vật. Quy trình này bao gồm các bước: tổng hợp xúc tác; hoạt hóa xúc tác bằng cách gia 
nhiệt từ nhiệt độ phòng đến nhiệt độ 5000C dưới dòng hydro với tốc độ gia nhiệt 10 độ 
Kelvin/phút; thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 3500C và áp suất phản ứng nằm trong 
khoảng từ 50.105 Pa đến 55.105 Pa; và thu sản phẩm. 
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(11) 2931 
(21) 2-2015-00226 (51) 7 F16K 17/00 

(67) 1-2015-02804   
(22) 31.07.2015 (43) 25.02.2016 
(30) BO2014U000071     01.08.2014 IT 
(71) WAMGROUP S.P.A.  (IT) 

Strada degli Schiocchi, 12, Modena, Italy 
(72) Vainer MARCHESINI (IT), Luca GOLINELLI (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Van điều chỉnh áp lực trong xilô và thiết bị tương tự 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến van điều chỉnh áp lực (10) trong xilô và thiết bị tương tự. 
Van điều chỉnh (10) bao gồm: 
- van đĩa (40) có thể được nâng lên do sự quá áp bên trong xilô; và 
- cơ cấu lắp chặt đàn hồi (60) giữ thân van (40) trên mặt tựa của nó cho đến khi sự quá 
áp được tạo ra bên trong xilô để vượt qua các lực đàn hồi hiệu chỉnh van, ngoài trọng 
lượng của van đĩa (40). Cơ cấu lắp chặt đàn hồi (60) bao gồm phương tiện lắp chặt kiểu 
gài lẫy nhanh (63, 36) (lắp chốt cài) của van đĩa (40) trên mặt tựa của nó. Phương tiện 
lắp chặt kiểu gài lẫy nhanh (63, 36) bao gồm ít nhất một răng (63) có khe (36) tương 
ứng. 
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(11) 2932 
(21) 2-2015-00235 (51) 7 F16B  2/12 

(22) 11.08.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 62/036,080 11.08.2014    US 

62/047,625 08.09.2014    US 
62/129,891 08.03.2015    US 
14/789,292 01.07.2015    US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2015 
(71) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Ryan C. PERKlNS (US), Phillip M. HOBSON (US), Michael J. WEBB  (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Môđun tháo ra được dùng cho hệ thống lắp ghép của thiết bị 

điện tử 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất môđun tháo ra được dùng cho hệ thống lắp ghép của thiết bị 

điện tử. Môđun tháo ra được bao gồm một cơ cấu khóa bao gồm phần thứ nhất có bề 
mặt trên cùng gần như phẳng và phần thứ hai có bề mặt dưới cùng cơ bản không phẳng. 
Phần thứ nhất và phần thứ hai được lắp ghép với nhau. Cơ cấu khóa còn bao gồm một cơ 
cấu lò xo thứ nhất được lắp ghép giữa phần thứ nhất và phần thứ hai. Cơ cấu lò xo thứ 
nhất đẩy phần thứ nhất ra xa phần thứ hai. Cơ cấu khóa còn bao gồm cơ cấu lò xo thứ 
hai. Cơ cấu lò xo thứ hai đẩy bề mặt trên cùng gần như phẳng của phần thứ nhất để gần 
như bằng phẳng so với môđun tháo ra được và cũng đẩy bề mặt dưới cùng gần như 
phẳng của phần thứ hai nhô ra so với môđun tháo ra được. 
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(11) 2933 
(21) 2-2015-00241 (51) 7 A23B 7/00 

(22) 13.08.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2015 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Hưng (VN), Lê Thanh Sơn (VN) 
(54) Quy trình chế biến cà chua  

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình chế biến cà chua gồm các công đoạn sau: (a) 
chuẩn bị nguyên liệu bằng cách rửa sạch cà chua, làm ráo và phân loại; (b) chế biến 
nguyên liệu bằng cách nghiền và nấu chín, đóng lọ và thanh trùng, khác biệt ở chỗ, bước 
rửa sạch sử dụng phương pháp kết hợp sóng siêu âm và ozon để có thể tẩy rửa an toàn 
chất bẩn và vi khuẩn trên bề mặt toàn bộ quả với hiệu quả cao nhất và bước phân loại cà 
chua sử dụng công nghệ nhận diện ảnh bằng máy quay kép giúp xác định nhận hay loại 
quả tùy theo độ hư hỏng, độ chín một cách chuẩn xác. 
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(11) 2934 
(21) 2-2015-00264 (51) 7 A23L  2/46 

(22) 01.09.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2015 
(75) Nguyễn Đức Tâm  (VN) 

ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất nước uống tinh khiết được chưng cất từ 

nước quả dừa khô  
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất nước uống tinh khiết được chưng 

cất từ nước quả dừa khô sau khi chế biến công nghiệp bao gồm các bước: lọc nước thải 
dừa sau công nghiệp bằng lưới lọc hoặc vải lọc; đưa nước dừa sau khi lọc vào lò chưng 
cất ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 1100C đến 1500C, thời gian chưng cất từ 10 đến 15 
giờ; hơi nước bốc ra được đưa qua hệ thống giải nhiệt; và hơi nước khi được giải nhiệt 
được đưa qua hệ thống ngưng tụ để lấy phần nước ngưng tụ lại là nước uống tinh khiết 
có dinh dưỡng. 
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(11) 2935 
(21) 2-2015-00317 (51) 7 G01N 33/46 

(22) 16.10.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2015 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
(72) Nguyễn Quốc Việt (VN), Nguyễn Vũ Việt Linh (VN), Nguyễn Ngọc Kim Tuyến 

(VN), Phạm Ngọc Sinh  (VN), Nguyễn Anh Thư  (VN) 
(54) Quy trình xác định hàm lượng lignin trong sợi xơ dừa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình xác định hàm lượng lignin trong sợi thực vật có hàm 
lượng lignin cao, cụ thể là xác định hàm lượng lignin trong sợi xơ dừa, dựa vào tiêu 
chuẩn Tappi T236. Điểm khác biệt của quy trình là sử dụng dung dịch axit sulfuric 
(H2SO4) 72% để xử lý bột xơ dừa, sau đó pha loãng dung dịch H2SO4 72% bằng nước 
cất để thu được dung dịch axit nồng độ 3%. Tiếp theo chuẩn độ dung dịch này bằng 
dung dịch Na2S2O3 theo tiêu chuẩn Tappi T236. Sử dụng axit H2SO4 72% hòa tan 
xenluloza làm lignin được phân tán vào dung dịch với kích thước nhỏ hơn, thuận lợi cho 
phản ứng oxy hóa lignin của kali permanganat (KMnO4) trong giai đoạn chuẩn độ. Kết 
quả thu được phản ánh chính xác hàm lượng lignin trong sợi ban đầu. 
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(11) 2936 
(21) 2-2015-00324 (51) 7 G08B  25/08 

(22) 20.10.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 1-2015-03794 09.10.2015    VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2015 
(71) Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa  (VN) 

52-54 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đình Khôi (VN), Nguyễn Văn Bình (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Camera tích hợp phần mềm nhúng tự động tương tác với hệ 

thống máy chủ, hệ thống máy chủ quản lý camera này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống máy chủ quản lý camera tích hợp phần mềm nhúng tự 

động tương tác với hệ thống máy chủ bao gồm: camera tự động tương tác với máy chủ 
phân giải camera; máy chủ phương tiện; máy chủ chuyển đổi định dạng; máy chủ lưu 
trữ; môđun tải lên/tải xuống tương tác với các dịch vụ lưu trữ công nghệ điện toán đám 
mây; và máy chủ Web. Camera tự động tương tác với máy chủ bao gồm: cảm biến hình 
ảnh CCD/CMOS; khối xử lý kỹ thuật số DSP; khối điều chế H264/MP4; khối giao tiếp 
mạng; và phần mềm nhúng tích hợp sẵn trong camera này bao gồm: khối mã lệnh giao 
tiếp, khối mã hóa dữ liệu hình ảnh và khối điều biến mã lệnh. 
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(11) 2937 
(21) 2-2015-00339 (51) 7 B07B  1/12,  1/30,  13/04 

(22) 02.11.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2015 
(75) Nguyễn Mạnh Thắng  (VN) 

110 A3 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Máy sàng hạt ngọc trai 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới máy sàng phân loại kích thước hạt ngọc trai S có kết cấu 
bao gồm: Đế máy (1) bao gồm các gối đỡ thứ nhất (1.1) và thứ hai (1.2). Cụm sàng (2) 
gồm các khay sàng (2.1, 2.2...) được xếp chồng lên nhau theo phương thẳng đứng, mỗi 
khay sàng có đáy khay sàng được tạo các lỗ có cỡ mắt lỗ định trước. Bộ phận mang cụm 
sàng (3) có thể lắp lắc xoay được với gối đỡ thứ nhất (1.1) ở một đầu và được làm thích 
ứng để cụm sàng (2) có thể trượt được trên đó, đầu kia có động cơ điện (3.1). Cơ cấu tạo 
chuyển động lắc bộ phận mang cụm sàng (4) gồm hai khâu (4.1) và (4.2) nối xoay được 
với nhau ở một đầu, đầu kia của một khâu được lắp cố định với đầu trục ra của động cơ 
điện (3.1), đầu kia của khâu còn lại (4.2) được lắp xoay được với gối đỡ thứ hai (1.2).  
Khi động cơ điện (3.1) quay, bộ phận mang cụm sàng (3) sẽ chuyển động lắc để làm 
cho cụm sàng (2) có thể lắc và trượt đồng thời khiển cho các hạt ngọc trai trong các 
khay sàng (2.1, 2.2...) được sàng lắc liên tục để có thể rơi ra khỏi hoặc vẫn nằm lại trên 
đáy khay nhờ đó phân loại được chính xác kích thước các hạt ngọc.  
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(11) 2938 
(21) 2-2015-00340 (51) 7 G08B  5/00,  5/38 

(22) 04.11.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2015 
(75) Phạm Huỳnh Phong  (VN) 

89 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị phát sáng đeo tay và phương pháp điều khiển 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị phát sáng đeo tay dùng để cảnh báo an toàn, cổ vũ 
và trình diễn ánh sáng. Thiết bị gồm một thiết bị phát sáng đeo tay khi vận hành sẽ được 
đeo ở bàn tay. Giải pháp cho phép người đeo thực hiện các lệnh điều khiển khác nhau 
khi người đeo lắc tay sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới, ra phía trước hoặc về 
phía sau. Giải pháp cũng cho phép người đeo thực hiện bật/tắt nguồn sáng của thiết bị 
bằng chính tay đang đeo một cách độc lập với chuyển động của thiết bị. Ngoài ra, giải 
pháp không gây cản trở việc cầm nắm các đồ vật khác khi đang đeo thiết bị. 
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(11) 2939 
(21) 2-2015-00387 (51) 7 H04N  21/422, G06F  3/0338,  

3/0362, H01H  19/14 
(22) 14.06.2013 (43) 25.02.2016 
(86) PCT/PH2013/000015    14.06.2013 (87) WO2014/182183 13.11.2014 
(30) 22013000203         06.05.2013     PH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2015 
(75) OLIVAR, DANTE  (PH) 

8 Dama de Noche St., Town and Country Village, Antipolo City, Philippines 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho máy thu hình và thiết bị 

tương tự 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị điều khiển từ xa dùng cho máy thu hình, máy ghi 

hình/máy phát hình bao gồm vỏ ngoài có các vỏ trên và dưới, vỏ trên có các rãnh khác 
nhau được làm thích ứng để chứa các nút bấm có kích thước khác nhau, và bảng mạch 
in có các linh kiện điện tử được bố trí bên trong vỏ ngoài nêu trên, khác biệt ở chỗ, phần 
điều chỉnh kênh hình tròn và phần điều chỉnh âm lượng nằm ngang qua các rãnh tương 
ứng trên vỏ trên, từng phần trong số phần điều chỉnh kênh và âm lượng hình tròn được 
lắp quay được vào vỏ ngoài, và mỗi trong số vấu lồi trước và vấu lồi sau đối diện nhau 
nhô ra ngoài từ chu vi của nó và nối với bảng mạch in nêu trên. 
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(11) 2940 
(21) 2-2015-00390 (51) 7 A23C  19/00, C12N  1/20 

(22) 02.12.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2015 
(75) Nguyễn La Anh  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình sản xuất pho mát bằng cách lên men bằng giống 

khởi động 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất pho mát bằng cách lên men bằng giống 

khởi động, bao gồm các công đoạn: chuẩn bị nguyên liệu sữa; chuẩn bị giống khởi 
động; bổ sung giống khởi động để tiến hành đông tụ sữa và tách nước khỏi quện sữa; bổ 
sung muối và tạo hình; và ủ chín pho mát. Quy trình theo giải pháp hữu ích sử dụng 
giống khởi động là hỗn hợp của các chủng vi khuẩn ưa ấm và ưa nhiệt thuộc các chi 
Lactococcus và Streptococcus. Sản phẩm pho mát tạo ra có giá thành thấp và hương vị 

đặc trưng như có màu trắng ngà, thơm mùi bơ sữa, mềm và có vị chua dịu, v.v., phù hợp 
với thị hiếu của người Việt Nam. 
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(11) 2941 
(21) 2-2015-00405 (51) 7 C09D  9/00,  9/04, C11D  1/00 

(22) 10.12.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2015 
(71) Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN), Cao Thị Thủy (VN), Nguyễn Thị Bảy 

(VN) 
(54) Hệ dung môi, dung dịch rửa lô và sữa rửa bản kẽm dùng trong 

ngành in chứa hệ dung môi này  
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ dung môi bao gồm: 

- Dung môi khoáng với lượng bằng 100 phần khối lượng; 
- Metyl este của các axit béo với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 90 phần khối lượng 
dung môi khoáng; 
- Etyl lactat với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 30 phần khối lượng dung môi khoáng; 
- Dimetyl adipat hoặc este diaxit với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 30 phần khối 
lượng dung môi khoáng. 
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến dung dịch rửa lô và sữa rửa bản kẽm dùng 
trong ngành in chứa hệ dung môi này. 
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(11) 2942 
(21) 2-2015-00406 (51) 7 E04G  3/00,  3/22,  5/14 

(22) 10.12.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2015 
(71) Công ty TNHH Cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6, đường Song Hành, khu Công Nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(54) Hệ bao che có khung được tạo bởi các môđun 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ bao che bao gồm khung chính; thanh liên kết, sàn làm 
việc; khung lưới bảo vệ. Khung chính gồm hai khung đơn, các khung đơn này được tạo 
ra từ các môđun dễ lắp ghép, với việc thay đổi số lượng các môđun, có thể dễ dàng thay 
đổi chiều cao của khung. Hai khung đơn có kết cấu giống nhau, trong đó mỗi khung 
đơn bao gồm một môđun khung sàn thao tác dưới; một môđun khung sàn thao tác trên; 
ít nhất hai môđun khung đỡ; và môđun khung thi công được lắp giữa các môđun khung 
đỡ tương ứng. Các môđun này được liên kết với nhau để tạo ra khung phụ của hệ bao 
che nhờ thanh liên kết có các lỗ tương ứng với các lỗ được tạo ra ở đầu của các môđun 
của khung phụ. 
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(11) 2943 
(21) 2-2015-00414 (51) 7 A01D ,  37/00 

(22) 16.12.2015 (43) 25.02.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2015 
(75) Phan Tấn Bện  (VN) 

ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 
(74) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L (Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
(54) Máy cuốn rơm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy cuốn rơm bao gồm cơ cấu chấp hành để cuốn rơm 
được bố trí phía trước và trên máy kéo bánh xích cao su (18), và thùng chứa rơm (17) 
được bố trí phía sau và bên trên máy kéo bánh xích cao su (18). Trong đó, cơ cấu chấp 
hành để cuốn rơm bao gồm thùng tải (1) có một đầu được bố trí trên và ở phía trước 
máy kéo bánh xích cao su (18), bộ phận gom rơm (2), băng tải xích (4), bộ phận chia 
rơm (5), buồng ép rơm (13), bộ phận bó cuộn rơm (14) và các xi lanh thủy lực (15) và 
(19). Thùng chứa rơm (17) được bố trí phía sau và bên trên máy kéo bánh xích cao su 
(18), thùng chứa rơm (17) này có dạng như rơ moóc bao gồm vách lửng (17.4), hai vách 
hông (17.1), vách đáy (17.11). Xi lanh lực (19) được nối với khung máy (18.2) qua cơ 
cấu nối (17.7), hai khớp gối (17.6), và hai gối tựa (17.8). 
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 

(11) 27151 
(21) 3-2015-00339 (28) 01 
(54) Quạt điện (51) 23-04 

(22) 04.03.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH Tân Tiến SENKO  (VN) 

Lô số 47-49, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Lâm Gia Bửu (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                          1.1                                1.2                             1.3                          1.4 
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(11) 27152 
(21) 3-2015-00412 (28) 03 
(54) Địu trẻ em (51) 03-99 

(22) 16.03.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 002538207-0001 15.09.2014 EC 

002589044-0001 02.12.2014 EC 
(71) We Made Me Limited  (GB) 

1 Amber House, 22b St. Johns Road, Hove, BN3 2EZ, United Kingdom 
(72) Daniel Lucas (GB), Claire McKenzie-Neville (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 27153 
(21) 3-2015-00430 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 18.03.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng 

Quán  (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27154 
(21) 3-2015-00464 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 26.03.2015 (43) 25.02.2016 
(71) 1. Công ty cổ phần nông sản VINACAM (AGRICAM)  (VN) 

700 quốc lộ 91, khu vực Thới Thạnh, Thới Thuận, Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

2. Đỗ Văn Tới  (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Thành Kiệt (VN) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

                                                          1.1                                 1.2 
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(11) 27155 
(21) 3-2015-00650 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 25.04.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Cao Bằng  (VN) 

(NR ông Nguyễn Văn Phúc), thôn Thượng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Trần Quang Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 27156 
(21) 3-2015-00691 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 08.05.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 29/508,729 10.11.2014 US 
(71) Microsoft Mobile Oy  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, 02150 Finland 
(72) Seed YANG (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 27157 
(21) 3-2015-00710 (28) 01 
(54) Khung vâng (51) 06-02 

(22) 13.05.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Lương Tấn Hoàng  (VN) 

Thôn 12, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 
(72) Lương Tấn   Hoàng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                               1.1                              1.2 
 

    
 

                                                               1.3                         1.4           1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
461 

(11) 27158 
(21) 3-2015-01006 (28) 18 
(54) Bao (51) 09-05 

(22) 26.06.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần Bảo Thắng   (VN) 

Số 477, đường Hồ Thị Hương, KP 4, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

(72) Lương Đình Hiện (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(22) 27.11.2015 (43) 25.02.2016 
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(71) Công ty TNHH sơn công nghiệp Thái Dương  (VN) 

Khóm Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
(72) Tạ Văn Thành (VN) 
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Khóm Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
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(71) Công ty TNHH sơn công nghiệp Thái Dương  (VN) 

Khóm Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
(72) Tạ Văn Thành (VN) 
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(71) Công ty TNHH sơn công nghiệp Thái Dương  (VN) 

Khóm Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
(72) Tạ Văn Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
546 

(11) 27228 
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(54) Lon đựng rau củ quả (51) 09-03 

(22) 30.11.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm á Châu  (VN) 

Tổ 20 phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
(72) Mai Thị Trâm Anh (VN) 
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(21) 3-2015-02180 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 30.11.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Trung Nam (VN) 
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(11) 27230 
(21) 3-2015-02191 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 30.11.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Thị Minh Hiếu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 27232 
(21) 3-2015-02195 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 01.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ 

Quân Thiên Phát  (VN) 
Số 269 ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

(72) Trương Văn Ước (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
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(71) Yoon KIM  (KR) 
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(22) 01.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH Tâm Văn Nhân  (VN) 
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(21) 3-2015-02216 (28) 01 
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2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đức Quý (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
565 

(11) 27245 
(21) 3-2015-02228 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 07.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng Phát  (VN) 

2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đức Quý (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
566 

(11) 27246 
(21) 3-2015-02229 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 07.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng Phát  (VN) 

2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đức Quý (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
567 

(11) 27247 
(21) 3-2015-02232 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 09-07 

(22) 07.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  (VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(72) Lại Phú Tuấn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
568 

(11) 27248 
(21) 3-2015-02233 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 07.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh An  (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Tạ Bá Thuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
569 

(11) 27249 
(21) 3-2015-02234 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 07.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh An  (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Tạ Bá Thuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
570 

(11) 27250 
(21) 3-2015-02243 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 08.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công Ty TNHH thương mại SANTONG VINA  (VN) 

61 đường 6A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Văn Mười (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
571 

(11) 27251 
(21) 3-2015-02244 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 08.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công Ty TNHH thương mại SANTONG VINA  (VN) 

61 đường 6A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Văn Mười (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
572 

(11) 27252 
(21) 3-2015-02247 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-03, 09-01 

(22) 09.12.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 30-2015-0055804 05.11.2015 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) PARK, Jin Won  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                         1.1                      1.2                        1.3                    1.4                     1.5 
 
 

  
 
 

                                                             1.6                         1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
573 

(11) 27253 
(21) 3-2015-02248 (28) 01 
(54) Hộp đựng thực phẩm chức 

năng 

(51) 09-03 

(22) 09.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Quả Cầu 

Vàng  (VN) 
Số 111 K1, tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo, phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Trịnh Ngọc Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                   1.1                                                            1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
574 

(11) 27254 
(21) 3-2015-02256 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 10.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 đường Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                          1.1                                            1.2                               1.3                      1.4 
 
 

  
 
 

                                                           1.5                              1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
575 

(11) 27255 
(21) 3-2015-02257 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 10.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                                           1.1                 1.2      1.3      1.4        1.5      1.6      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
576 

(11) 27256 
(21) 3-2015-02258 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 10.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                                           1.1                1.2      1.3       1.4      1.5       1.6     1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
577 

(11) 27257 
(21) 3-2015-02259 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất bia - rượu - nước giải 

khát  (VN) 
Tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(72) Trần Văn Thuần (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
578 

(11) 27258 
(21) 3-2015-02260 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất bia - rượu - nước giải 

khát  (VN) 
Tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(72) Trần Văn Thuần (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                      1.1                        1.2                       1.3                     1.4                       1.5  
 

  
 

                                                               1.6                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
579 

(11) 27259 
(21) 3-2015-02263 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Wai (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

     
 

                                               1.2                                              1.3 
 

  
 

                                                1.4                                                 1.5 
 

  
 

                                                                    1.6        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
580 

(11) 27260 
(21) 3-2015-02265 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Wai (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

     
 

                                                 1.2                                                1.3 
 

   
 

                                                 1.4                                               1.5 
 

  
 

                                                                   1.6         1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
581 

(11) 27261 
(21) 3-2015-02266 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Wai (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                 1.2                                              1.3 
 
 

   
 
 

                                                                 1.4                           1.5      1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
582 

(11) 27262 
(21) 3-2015-02268 (28) 01 
(54) Hộp đựng thực phẩm chức 

năng 

(51) 09-03 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Quả Cầu 

Vàng  (VN) 
Số 111 K1, tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo, phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Trịnh Ngọc Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                              1.1                                                              1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
583 

(11) 27263 
(21) 3-2015-02271 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất & thương mại AG Việt Nam  (VN) 

Số 46/165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Khắc Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                    1.1                                     1.2                                  1.3 
 
 

    
 
 

                               1.4                                  1.5                                     1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
584 

(11) 27264 
(21) 3-2015-02272 (28) 02 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất & thương mại AG Việt Nam  (VN) 

Số 46/165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Khắc Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                      1.1                                    1.2                                1.3 
 
 

    
 
 

                                      1.4                                  1.5                               1.6 
 
 

     
 
 

                                  2.1                                          2.2                                  2.3 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
585 

    
 
 

                                      2.4                                2.5                                2.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
586 

(11) 27265 
(21) 3-2015-02281 (28) 01 
(54) Khung mắc võng (51) 06-02 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Công ty TNHH thiết bị bảo hộ lao động và dịch vụ thương mại 

Việt Hùng Đức  (VN) 
Số 2/1, đường ái Quốc, tổ 42A, KP8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(72) Nguyễn Minh Hảo (VN), Vũ Ngọc Sơn (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

                                                                1.2                                 1.3 
 
 

   
 
 

                                                   1.4                                            1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
587 

(11) 27266 
(21) 3-2015-02290 (28) 01 
(54) Chai đựng thực phẩm (51) 09-01 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 30-2015-0036297 17.07.2015 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KIM, Yul Joong (KR), KIM, Jung Woo (KR), SON, Seol Hee (KR), Choi, Sun Ho (KR)
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                 1.1                 1.2                1.3                   1.4               1.5 
 
 

  
 
 

                                                                 1.6                1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
588 

(11) 27267 
(21) 3-2015-02291 (28) 01 
(54) Nắp chai đựng thực phẩm (51) 09-07 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 30-2015-0038319 29.07.2015 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KIM, Yul Joong (KR), OK, Jeong Min (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                             1.1                               1.2                        1.3 
 
 

       
 
 

                  1.4                         1.5                              1.6                                    1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
589 

(11) 27268 
(21) 3-2015-02292 (28) 01 
(54) Chai đựng thực phẩm (51) 09-01 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 30-2015-0038486 30.07.2015 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KWON, Hyuk Lyul  (KR), KIM, Hee Won (KR), SONG, Chae Won (KR), CHOI, 

Hyung Kyung (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                      1.2                        1.3                   1.4             1.5  
 
 

  
 
 

                                                           1.6                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
590 

(11) 27269 
(21) 3-2015-02293 (28) 01 
(54) Chai đựng thực phẩm (51) 09-01 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 30-2015-0038485 30.07.2015 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KWON, Hyuk Lyul (KR), KIM, Hee Won (KR), SONG, Chae Won (KR), CHOI, 

Hyung Kyung (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                           1.1                         1.2                      1.3                    1.4             1.5 
 
 

  
 
 

                                                           1.6                              1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
591 

(11) 27270 
(21) 3-2015-02294 (28) 01 
(54) Nắp chai đựng thực phẩm (51) 09-07 

(22) 11.12.2015 (43) 25.02.2016 
(30) 30-2015-0038320 29.07.2015 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KIM, Yul Joong (KR), OK, Jeong Min  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                              1.1                           1.2                          1.3 
 
 

      
 
 

                  1.4                      1.5                              1.6                                       1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
592 

(11) 27271 
(21) 3-2015-02332 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 18.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                          1.1                      1.2                  1.3                     1.4                     1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
593 

(11) 27272 
(21) 3-2015-02333 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 18.12.2015 (43) 25.02.2016 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                    1.1                         1.2                        1.3                      1.4                      1.5 
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Phần iV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2014-11796 (220) 28.05.2014 

  (441) 25.02.2016 
(731) DC COMICS  (US) 

1700 Broadway, New York, New York 
10019, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là son môi, son bóng và kem dưỡng môi không chứa thuốc; 
thuốc bôi lông mi mắt (mascara); phấn mắt; bút chì kẻ lông mày; phấn hồng trang điểm; 
mỹ phẩm kẻ viền mắt; phấn trang điểm dạng nén; dầu làm bóng móng; nước sơn móng; 
phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; bộ mỹ phẩm bao 
gồm son môi, son bóng, phấn hồng trang điểm, phấn mắt; phấn thoa mặt, kem bôi mặt 
(mỹ phẩm), nước thơm bôi da và gel thoa lên da (mỹ phẩm); mỹ phẩm tẩy tế bào chết trên 
da mặt; mặt nạ làm đẹp da; kem rửa mặt; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; phấn 
thơm dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm; dầu dạng hạt để tắm; dầu tắm, gel tắm và 
muối để tắm không chứa thuốc; bọt để tắm vòi hoa sen và tắm bồn; kem và nước thơm bôi 
tay (mỹ phẩm); kem và nước thơm bôi cơ thể (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng, cụ thể là 
kem và nước thơm để chống nắng; mỹ phẩm bảo vệ da chống nắng và giúp có làn da rám 
nắng; mỹ phẩm chống nắng; kem (mỹ phẩm) dùng sau khi tắm nắng; kem cạo râu và 
nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm làm sạch da và chế phẩm để ngâm cơ thể 
không chứa thuốc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho da; chế phẩm khử mùi thân thể; chế 
phẩm chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi toàn thân, nước hoa Cô-lô-nhơ; nước hoa; 
nước xịt mát toàn thân có mùi thơm; nước xịt cơ thể có mùi thơm; kem bôi móng; chế 
phẩm tẩy nước sơn móng; xà phòng, cụ thể là, xà phòng tắm dạng lỏng, xà phòng dạng gel 
và xà phòng bánh; xà phòng tẩy rửa, cụ thể là, xà phòng dạng lỏng và dạng bột; chất làm 
mềm vải; xà phòng khử mùi, xà phòng tắm; thuốc đánh răng, nước xúc miệng (không dùng 
cho mục đích y tế); dầu gội đầu và dầu xả tóc; gel (chất keo) tạo kiểu tóc; mỹ phẩm tạo kiểu 
tóc; chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; và nước hoa làm thơm phòng. 

 

(210) 4-2014-25677 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15; A26.11.12; 6.1.2 
(591) Xanh nước biển, đen 

(540) 

  

(731) Hiệp hội làng nghề đá mỹ 
nghệ Ninh Vân  (VN) 
UBND xã Ninh Vân, xã Ninh Vân, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn đá 
 

Nhóm 19: Lăng mộ đá; lư đỉnh hương đá; lan can tường đá; tượng đá; con giống đá; tranh 
cuốn đá; cuốn thư bình phong đá. 
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Nhóm 20: Bàn ghế đá 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu các sản phẩm đá. 
 
 

(210) 4-2015-00656 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 14.5.21; 14.5.23 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Trung Dòng  (VN) 
Khu phố Hoà Lân, phường Thuận Giao, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa kim loại (trừ khóa điện); tay nắm cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng 

kim loại; bản lề bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; tay nắm tủ bằng kim loại; kẹp kiếng 
bằng kim loại; nẹp kiếng bằng kim loại; lan can bằng kim loại; ban công bằng kim loại; 
cầu thang bằng kim loại. 

 
Nhóm 11: Bồn tắm; vòi nước; bộ xả lavabo; bàn cầu; chậu rửa bát (chén) gắn cố định; dây 
cấp nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh). 

 
 

(210) 4-2015-01657 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác rau an toàn xã Mỹ 
Hoà Hưng  (VN) 
ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Rau sạch (chưa qua chế biến); rau củ tươi.  

 
 

(210) 4-2015-01743 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5 
(591) Xanh đen, xanh lá đậm, xanh lá nhạt 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
Flat/RM A11, 9/F Silvercorp Int'l Tower 
707 - 713 Nathan RD Mongkok KLN 
Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế, dầu sát trùng và cầm máu, dầu xoa bóp; dầu 
khuynh diệp dùng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu say sóng và 
muỗi cắn. 

 

 
(210) 4-2015-03154 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Vàng, đỏ, xanh 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tâm Hiếu    (VN) 
Xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, sữa tắm, dầu gội đầu, kem làm trắng da, chế phẩm uốn sóng tóc, 

nước thơm.  
 

Nhóm 29: Bơ, sữa, thịt, pa-tê gan, dầu ô liu cho thực phẩm, trái cây được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Đường, bánh kẹo, cà phê, tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu 
tinh dầu), kem lạnh, trà.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không có cồn), bia, nước ép trái cây, nước sô đa, chế 
phẩm tạo gaz cho đồ uống.   

 
Nhóm 33: Rượu, chiết xuất alcolic, đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống có cồn (trừ 
bia).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, cụ thể mua bán các mặt hàng sim điện thoại, thẻ điện thoại, 
giấy, bìa cát tông và hàng hoá từ các vật liệu đó, ấn phẩm, vật liệu đóng sách, tranh ảnh 
(chụp), văn phòng phẩm, chất kết dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, vật liệu 
của nghệ sĩ, cọ vẽ, máy đánh chữ và các dụng cụ văn phòng (trừ đồ đạc), tài liệu hướng 
dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), vật liệu nhựa để bao gói , lọc cà phê và trà bằng giấy, túi, 
túi nhỏ và tờ bao gói bằng giấy hoặc chất dẻo, tờ giấy (văn phòng phẩm), hộp tô màu (đồ 
dùng dùng trong trường học), đồ dùng cho trường học, ghim dập dùng trong văn phòng, 
đinh ấn để đinh giấy vẽ vào bản vẽ gọt (chuốt) bút chì, chất lỏng để xoá (đồ dùng văn 
phòng), đồ cắt giấy, bút chì, đồ đựng lõi bút chì, tẩy bằng cao su, bao thư, tập hồ sơ, vở 
trang rời, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, niên giám, tờ rơi, sổ viết hoặc vẽ, cataloo, lịch, tờ 
in thêm bản, bản chạm khắc, tranh vẽ, áp phích quảng cáo, bản đồ đại lý, báo chí, ống 
cuộn dùng cho ruy băng, mực, máy bít kín (máy gắn xi niêm phong ), tem bưu chính, 
thiệp chúc mừng, bưu thiếp, khăn (giấy) ăn, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc 
nhà bếp, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), phích 
đựng chất lỏng, dụng cụ xoắn mở nút chai, mở chai, túi giữ nhiệt, bình đựng nước uống 
cho khách du lịch, thiết bị làm mát di động không dùng điện, thiết bị không dùng điện để 
hâm bình sữa, bát, rổ rá gia dụng, không phải bằng kim loại quý, trang phục, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, áo thun ngắn tay, áo sơ mi, váy, áo chui đầu, áo lạnh tay ngắn, áo choàng, áo 
quần jean, quần tây, quần ngắn bermuda, áo quần, áo polo, áo khoác, áo vét tông, áo vét 
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tông vải bông chéo, áo khoác có mũ, áo gilê, bộ áo liền quần, áo khoác thể thao, khăn 
quàng cổ, dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi, khăn choàng, bộ quần áo lót 
may liền, quần áo mặc ngoài, tất (vớ), tất (vớ) ngắn đền mắt cá chân, bít tất dài quần áo 
bó, áo ngủ của đàn ông, quần áo ngủ, áo khoác ngoài của phụ nữ (khi trang điểm), quần 
áo trẻ sơ sinh, quần áo lót cho trẻ sơ sinh, quần yếm, mũ cho trẻ sơ sinh, quần áo lót, quần 
áo lót  của phụ nữ, áo nịt ngực, trang phục dệt kim, thắt lưng (trang phục), khăn quàng cổ 
(che được cả mũi, miệng), găng tay, nơ, dây đeo quần, dải băng buộc đầu (trang phục), đồ 
tắm thời trang cho nam và nữ, quần bơi, đồ tắm, áo tắm hai mảnh, mũ tắm, áo choàng bãi 
biển, giày tiêu khiển giải trí đi trong thành phố cho nam và nữ, giày dép trẻ em, mũ lưỡi 
trai, mũ (nón), áo quần lao động, giày lao động, trái cây, nấm và rau đã bảo quản, thạch, 
mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn và chất béo, thịt (cùi) quả và sa lát, đồ 
uống được làm bằng sữa, mì ống, bánh ngọt, bành mì ngọt hình tròn, bánh kếp, đồ uống 
làm với cà phê và các chế phẩm được làm bằng cà phê, sản phẩm chống côn trùng, thuốc 
trừ sâu, thuốc xua đuổi côn trùng, chế phẩm chống ký sinh trùng, sản phẩm kem chống 
nắng (thuốc mỡ trị rộp nắng), bông khử trùng, bông thấm hút, tấm lót vệ sinh, tã lót và 
quần lót vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, miếng đệm chăm sóc 
ngực, chế phẩm tiệt trùng, chất kết dính dùng cho răng, chất khử mùi (không phải để sử 
dụng cá nhân), chế phẩm làm trong sạch không khí, dung dịch để sử dụng với kính áp 
tròng, bia, dây và cáp điện, công tắc điện, ổ cắm điện, ổn áp, biến thế điện, thiết bị phân 
phối và điều khiển điện, máy phát điện, động cơ điện, thiết bị mạch điện, thiết bị chiếu 
sáng, ti vi, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, điện thoại để bàn, điện thoại di động, máy 
khoan, mũi khoan, lưỡi cắt của máy cắt kim loại, dao kéo, kìm, búa, vật liệu xây dựng, 
khoá bằng kim loại, két sắt, sắt, thép, dao cạo râu, dầu mỡ bôi trơn, ô tô, xe máy, thảm 
chùi chân, thảm lót, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đàn ghi ta, đàn măng đô lin, đàn 
thùng, giường ngủ bằng gỗ và kim loại, ghế ngồi bằng gỗ và kim loại, chỉ, sợi dùng để 
dệt, cần câu cá, mồi câu cá (mồi giả), giỏ đựng cá dùng cho người câu cá, đồ kim hoàn, 
đá quý, đồ trang sức, sản phẩm nhựa, gỗ, giấy, cao su, chất dẻo, thủy tinh, gốm, sành, sứ, 
kim loại và các hàng hoá làm từ nhựa, gỗ, giấy, cao su, chất dẻo, thủy tinh, kim loại cụ 
thể như: khung ảnh, đệm không khí dùng khi cắm trại, cái nôi, giường (đồ nội thất), ghế 
dài (đồ nội thất), tủ sách, tủ (đồ nội thất), ghế ngồi, giá treo áo, đồ để máy tính (đồ nội 
thất), khay để bàn máy tính, giường cũi cho trẻ em, ghế trường kỷ, vật chuyển động (dùng 
để trang trí), bàn học sinh, ống hút nước (ống mút), tấm đá được cắt và chạm trổ dùng để 
trang trí, bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ, cán 
cờ, ghế để chân, đồ gỗ nội thất, đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, quạt tay, gương có 
cán cầm tay, hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại, đồ trang trí nhỏ đi kèm chìa 
khoá làm bằng vật liệu nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong vườn, ghế sofa đôi, giá để 
báo, đệm, gường,đồ trang trí dùng cho lễ giáng sinh làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ, ghế dài có đệm, đồ trang trí bữa tiệc làm từ chất dẻo, cái đôn, khung tranh, 
gối, giá để cây cối làm bằng dây và kim loại, bức phù điêu dùng để trang trí treo trên 
tường không làm bằng vải, cờ làm bằng chất dẻo, bảng tên cài áo làm bắng chất dẻo, bảng 
đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa, cờ trang trí làm bằng chất 
dẻo, đồ trang trí bánh bằng chất dẻo, vỏ sò dùng để trang trí, túi ngủ dùng để cắm trại, 
bàn, tủ đồ chơi, giá để ô, chuông gió, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật 
liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ 
kính dùng trong xây dựng), thùng đựng giấy vụn, bọt biển, lược, bàn chải đánh răng, bộ 
đồ dùng để ăn tối (bát, đĩa), đồ đựng đồ uống bắng thủy tinh, bát, đãi, cốc, đãi giấy, đĩa 
dùng để trang trí, cốc nhựa, cốc bằng giấy, ca, khuôn làm bánh, lọ đựng bánh, ấm đun 
nước (không dùng điện), đãi đựng thức ăn, khay đựng xà phòng, giá ba chân làm dụng cụ 
gia đình hoặc bếp nóc không làm bằng kim loại quý, không mạ bằng các kim loại đó, 
miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc bằng vải lanh, hộp đựng cơm, bình kín cách 
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nhiệt, bộ đồ ăn bao gồm hộp đựng cơm và bình kín cách nhiệt, phích (bình chân không), 
vật cách nhiệt có thể di dời được dùng để đựng đồ hộp và chai đựng nước uống, hộp trang 
trí dùng cho gia đình không làm bằng các kim loại quý hoặc mạ bằng các kim loại đó, 
khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý hoặc mạ bằng các 
kim loại đó), khay nhựa (dùng làm đồ dùng gia đình, bếp nóc), bức tượng nhỏ bằng sứ, 
pha lê, đất nung, thủy tinh, gốm và sứ, giấy, các tông, chất dẻo và các hàng hoá làm từ 
chất dẻo (như: vật liệu bao gói, các loại ống dẫn mềm), đồ chơi, thiết bị ghi truyền và tái 
tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị dùng cho dập lửa, vật  
mang dữ liệu từ tính, đãi ghi, máy bán hàng tự động, và cơ cấu dùng cho thiết bị làm việc 
khi bỏ và đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
tính, hàng hoá cách nhiệt, cách điện, vải, da, giả da, hàng may mặc, giày dép, mũ nón, 
đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đã thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, 
ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, 
túi đựng sách vở cho người đi học, va li nhỏ và ô (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay 
da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ và nón, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ 
chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ 
trang trí cho giáng sinh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán thực phẩm, nước giải khát, xà 
phòng, sữa tắm, dầu gội đầu, kem làm trắng da, chế phẩm uốn sóng tóc, nước thơm, bơ, 
sữa, thịt, pa-tê gan, dầu ô liu cho thực phẩm, trái cây được bảo quản đường, bánh kẹo, cà 
phê, tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu), kem lạnh, trà, nước 
giải khát (đồ uống không có cồn), bia, nước ép trái cây, nước sô đa, chế phẩm tạo gaz cho 
đồ uống, rượu, chiết xuất alcolic, đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phát hành các bộ phim điện ảnh; phát hành phim; sản xuất và phát 

hành phim điện ảnh độc lập; sản xuất và phát hành phim điện ảnh.  
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(210) 4-2015-06543 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.3.5; A17.2.2; 26.3.1 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
VIETTASTE  (VN) 
19A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá; rau được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt ướt; trứng; sữa. 
 

Nhóm 31: Lúa mạch; rau tươi; động vật sống; cây tươi; quả tươi; thức ăn cho động vật. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; xi-rô. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng: sao chụp tài liệu; hoạt 
động văn phòng: dịch vụ thư ký; quản lý giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 

 
 

(210) 4-2015-06764 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.1.10 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  
(VN) 
1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 
 

(210) 4-2015-09460 (220) 20.04.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(731) MICHAEL KORS (SWITZERLAND) 

INTERNATIONAL GMBH   (CH) 
Strada Regina 42, 6934 Bioggio, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý, không nằm trong những nhóm 
khác; kim loại quý, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; paladi 
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[kim loại quý] ; platin (bạch kim) [kim loại] ; Rhodium (kim loại quý), ruteni (kim loại 
quý), sợi dây bằng bạc (đồ trang sức, đồ kim hoàn); bạc thô hoặc bạc dát mỏng; hạt huyền 
thô hoặc bán thành phẩm; dây vàng (đồ trang sức, đồ kim hoàn); bùa hộ mạng [đồ trang 
sức, đồ kim hoàn], đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo (trang sức cho y phục); đồ trang 
sức; vòng đeo tay, vòng tay, trâm gài đầu, tất cả là đồ trang sức, đồ kim hoàn, huy hiệu 
bằng kim loại quý, ghim cài (đồ trang sức), hoa tai, dây chuyền (đồ trang sức), đồ nữ 
trang không đắt tiền, mặt dây chuyền có thể lồng ảnh (đồ trang sức), chuỗi hạt đeo cổ, trái 
tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh đeo ở cổ, mặt dây chuyền, nhẫn đeo tay, đồ trang 
sức có tráng men; ngọc quý và đá quý; đá bán quý; kim cương; ngọc trai (đồ trang sức); 
vật đeo thể hiện chức danh được làm từ kim loại quý, thỏi kim loại quý; hạt dùng để làm 
đồ trang sức; dụng cụ đo thời gian và làm đồng hồ bấm giờ, bao gồm đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ báo thức, đồng hồ để bàn, đồng hồ bỏ túi; dây đồng hồ đeo tay bằng da và dây 
đeo của đồng hồ đeo tay bằng da; hộp đựng đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay, dây đeo của 
đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ, đồng hồ mặt trời; đồ nữ trang không đắt tiền (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn); tượng bán thân bằng kim loại quý; hộp được làm từ kim loại quý; đồng 
tiền xu; khuy măng sét, ghim cài ca vát, ghim kẹp ca vát, kẹp ca vát, huy hiệu cài ca vát, 
ghim cài mũ, ghim trang trí, đồ trang trí (trang sức); đồ trang trí cho giày (bằng kim loại 
quý), hộp đựng và giá treo đồ trang sức làm bằng kim loại quý, hộp đồng hồ, vòng đeo 
chìa khóa (đồ nữ trang giá rẻ tiền), dây chuyền để móc chìa khóa như là đồ trang sức (đồ 
nữ trang giá rẻ tiền), móc treo chìa khóa (đồ nữ trang giá rẻ tiền), huy chương, cúp danh 
hiệu làm bằng kim loại quý, hộp chia thuốc làm bằng kim loại quý, giá treo đồng hồ được 
làm bằng hoặc mạ bằng kim loại quý, giá treo ca vát làm bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; da động vật; da động vật 
thuộc; «; « che nắng và gậy chống; roi da; dây cương và bộ yên cương, ba toong; hộp 
bằng da thuộc hoặc giả da; vali [hành lý]; túi du lịch; hành lý, cụ thể là vali du lịch; vali; 
túi bằng vải dùng làm túi du lịch hoặc ba lô; túi bằng da thuộc, giả da hoặc vật liệu giả da; 
túi đeo chéo; túi xách tay; túi đựng tiền; ví tiền; túi sách học sinh; túi xách dạng nhỏ có 
dây đeo/cầm tay; túi đeo tay; túi đi dạ tiệc; túi xách đi chợ, túi rỗng đựng mỹ phẩm; túi 
đựng đồ thể thao; túi đi biển, hộp bằng da; ví bỏ túi dành cho nam; ví đựng tiền; ví đựng 
tiền xu; ví dạng hộp để đựng thẻ tín dụng; hộp chứa đồ bằng da hoặc giả da; ví dạng hộp 
để đựng danh thiếp; cặp đựng giấy tờ và cặp da; hộp và giá dạng cặp để đựng giấy tờ, tài 
liệu; bao để móc chìa khóa; ví đựng hộ chiếu bằng da hoặc giả da, ví đựng sổ séc bằng da 
hoặc giả da; túi du lịch đa dụng; quần áo và phụ kiện dành cho vật nuôi trong nhà; dây dắt 
chó bằng da thuộc; vòng cổ cho vật nuôi trong nhà; bao nhỏ bằng da thuộc dùng để bao 
gói; dây đeo để giữ trẻ em; túi bằng da hoặc giả da dùng để xách rượu; hộp, bao và túi 
xách bằng da hoặc giả da hoặc vật liệu giả da.  

 
Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là, tạp dề, bộ quần áo tắm, trang phục dùng ở bãi biển, áo 
choàng mặc sau khi tắm, áo khoác, áo cánh phụ nữ, quần áo mặc trong bằng vải lanh, bộ 
áo liền quần bó sát cơ thể; quần đùi ống rộng, áo nịt ngực, áo cóc-xê nâng ngực, áo nịt 
ngoài; áo choàng không tay, quần áo bằng da; quần áo giả da, áo choàng ngoài, quần chật 
ống được cắt và may đặc biệt dùng cho bít tất dài và tất ngắn, áo váy, áo khoác ngoài của 
phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo hai dây, trang phục dệt kim, áo vét 
[trang phục], áo váy dài tay, tất dài tới đầu gối, đồ lót của phụ nữ, quần gin, quần ống bó, 
vật giữ ấm chân, quần áo ngủ, váy ngủ dài, áo ngủ, quần áo mặc bên ngoài bộ quần áo 
liền quần (trang phục chống bụi mặc khi làm việc), bộ quần áo ngủ, quần lót, quần lót ống 
dài, quần tất, áo pông-sô, áo sợi đan chui đầu, áo mưa, áo sơ mi, áo sơ mi và áo mặc 
thường ngày dài tay và ngắn tay, cầu vai của áo sơ mi, quần soóc, chân váy, quần áo trượt 
tuyết và trượt ván tuyết, áo khoác trượt tuyết, quần mặc trong trượt tuyết, bộ quần áo trượt 
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tuyết, quần dài trượt tuyết, quần mặc thường ngày, áo không có tay, quần mặc trong trượt 
ván tuyết; quần trượt ván tuyết, áo khoác trượt ván tuyết, áo choàng ngoài thể thao, áo thể 
thao, tất dài, bộ quần áo, áo len dài tay, áo gi lê len, quần nỉ dài, áo nỉ dài tay, quần áo 
bơi, tất dài ngang đùi, áo tập thể dục, quần dài, áo cộc tay, bộ lễ phục xi-mốc-kinh, quần 
áo lót mặc bên trong, quần áo chống thấm nước, quần áo mặc bên trong, áo bó mặc bên 
trong, áo gi lê, bộ quần áo giữ nhiệt, phụ kiện quần áo, thắt lưng (trang phục); nơ con 
bướm (trang phục), dây đeo quần; ca vát bản to; mũ che tai [trang phục]; găng tay; găng 
tay hở ngón; khăn quàng cổ; cổ cồn ca vát; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc 
thi; khăng choàng cổ; mũ tắm; tất ngắn; dải đeo quần hoặc tất, ca vát bản nhỏ, quần áo 
bó, cổ tay áo dùng cho trang phục; đồ đi chân, cụ thể là, giày ống cao đến mắt cá chân; 
giày dành cho vận động viên; giày đi ở bãi biển; giày cao cổ, giày ống; giày cao cổ để đi 
xe mô tô; mũi giày ống, giày leo núi; giày làm bằng vải bạt; giày đế bằng; dép xỏ ngón; 
giày để đá bóng; giày tập thể dục, giày ống ngắn; gót giày; giày đi bộ đường dài (tập 
luyện thể dục); lót giày; giày da; giầy cao đều trước sau; giầy mềm nhẹ; ủng đi mưa; ủng 
cưỡi ngựa; dép; giày dép; giày ống trượt tuyết; dép đi trong nhà; ủng đi tuyết và ủng đi 
ván trượt tuyết; giầy thể thao và giầy thể dục, đinh đế giày đá bóng; giày chơi bóng bầu 
dục; dép xỏ ngón dạng dây mảnh; giày chơi ten-nít, giày đi bộ đường dài dùng cho người 
di chuyển nhiều; giày chống nước, ủng da chống nước; ủng chống trơn trượt; ủng da 
chống trơn trượt; giày đế xuồng; diềm bao quanh mũi giày; giày cao cổ đế xuồng; giày 
cao cổ mùa đông; giày cao cổ làm việc; đồ đội đầu; khăn vuông; mũ lưỡi trai bóng rổ; mũ 
bê rê; mũ lưỡi trai; mũ phớt; mũ nón dải băng buộc đầu; mũ trùm đầu [trang phục] và 
miếng phủ che đầu với màn che chống nắng; mũ không vành; mũ che nắng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quan hệ công chúng; dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ quản  lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ quản lý quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, 
cụ thể là đánh máy, xử lý văn bản, dịch vụ trả lời điện thoại (dùng cho chủ thuê bao vắng 
mặt), dịch vụ photocopy, tuyển dụng nhân sự, chuẩn bị bảng tiền lương, biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích kinh doanh và thương mại; 
dịch vụ bán hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ thư đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bách 
hoá, dịch vụ bán hàng qua internet, qua điện thoại di động, truyền hình và các thiết bị 
điện tử khác, tất cả liên quan đến mỹ phẩm, nước hoa, sữa dưỡng da, quần áo, giày dép, 
cụ thể là, giày cao cổ/giày ống, giày, giày để chơi quần vợt, giày thể dục, dép đi trong 
nhà, dép có quai hậu, máy bơm, giày làm bằng vải bạt, bít tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, 
tất dài/tất cao cổ, quần áo bó, tất/vớ cao đến đầu gối, tất/vớ cao đến bắp đùi, quần áo bó 
được cắt và may đặc biệt cho tất dài/tất cao cổ và bít tất ngắn cổ, quần bó, quần ống bó, 
đồ giữ ấm chân, đồ đội đầu, cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, mũ trùm đầu, mũ nồi, lưỡi trai, dải 
băng buộc đầu cho trang phục, túi, túi xách tay, sản phẩm bằng da và giả da, kính mắt bao 
gồm cả kính mắt và kính mát, đồng hồ đeo tay/đồng hồ bỏ túi, phụ kiện thời trang khác và 
phụ kiện cho quần áo, phụ kiện tóc, hành lý, đồ dùng cho giường, đồ dùng gia đình, cụ 
thể là đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, đồ thủy tinh và đồ gốm 
dùng cho mục đích gia dụng và dùng cho nhà bếp, chén, đĩa, đồ vệ sinh cá nhân, đồ trang 
sức/đồ kim hoàn, kim loại quý và các hợp kim của chúng, máy thu thanh/rađiô, điện thoại 
và điện thoại di động, máy vi tính, bao đựng điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, vỏ 
điện thoại (chuyên dụng), túi đựng điện thoại di động, vòng đeo chìa khoá, dây đeo chìa 
khoá và móc chìa khoá, các sản phẩm cho vật nuôi, quần áo cho vật nuôi trong nhà và 
chuồng cho vật nuôi, dây buộc/dây dắt vật nuôi bằng da thuộc hoặc giả da, vòng cổ cho 
vật nuôi, hộp đựng, vỏ bọc và hộp mang đi cho máy tính, máy tính bảng, điện thoại di 
động, thiết bị nghe nhạc cầm tay và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, thẻ quà tặng điện 
tử, thẻ quà tặng được mã hoá từ tính, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng được mã hoá từ tính, hộp 
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đựng thẻ được mã hóa từ tính, phụ kiện công nghệ, cụ thể là phụ kiện cho máy vi tính, 
phụ kiện cho máy tính bảng, phụ kiện cho điện thoại di động, phụ kiện cho thiết bị nghe 
nhạc cầm tay, phụ kiện cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, pin, tai nghe, tai nghe nhét 
trong, sạc điện thoại; dịch vụ marketing dưới dạng chương trình trao thưởng cho người 
tiêu dùng chi trả bằng thẻ tín dụng để khuyến khích bán hàng; tổ chức các chương trình 
cho khách hàng trung thành để xúc tiến bán hàng; dịch vụ mua sắm cá nhân cho người 
khác; triển lãm chương trình thời trang vì mục đích thương mại; tổ chức các chương trình 
thời trang vì mục đích thương mại; phát hành giấy chứng nhận quà tặng và thẻ quà tặng có 
thể được sử dụng như một hóa đơn thanh toán khi mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ với mục 
đích xúc tiến bán hàng. 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý, không nằm trong những nhóm 

khác; kim loại quý, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; paladi 
[kim loại quý] ; platin (bạch kim) [kim loại] ; rhodium (kim loại quý), Ruteni (kim loại 
quý), sợi dây bằng bạc (đồ trang sức, đồ kim hoàn); bạc thô hoặc bạc dát mỏng; hạt huyền 
thô hoặc bán thành phẩm; dây vàng (đồ trang sức, đồ kim hoàn); bùa hộ mạng [đồ trang 
sức, đồ kim hoàn], đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo (trang sức cho y phục); đồ trang 
sức; vòng đeo tay, vòng tay, trâm gài đầu, tất cả là đồ trang sức, đồ kim hoàn, huy hiệu 
bằng kim loại quý, ghim cài (đồ trang sức), hoa tai, dây chuyền (đồ trang sức), đồ nữ 
trang không đắt tiền, mặt dây chuyền có thể lồng ảnh (đồ trang sức), chuỗi hạt đeo cổ, trái 
tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh đeo ở cổ, mặt dây chuyền, nhẫn đeo tay, đồ trang 
sức có tráng men; ngọc quý và đá quý; đá bán quý; kim cương; ngọc trai (đồ trang sức); 
vật đeo thể hiện chức danh được làm từ kim loại quý, thỏi kim loại quý; hạt dùng để làm 
đồ trang sức; dụng cụ đo thời gian và làm đồng hồ bấm giờ, bao gồm đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ báo thức, đồng hồ để bàn, đồng hồ bỏ túi; dây đồng hồ đeo tay bằng da và dây 
đeo của đồng hồ đeo tay bằng da; hộp đựng đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay, dây đeo của 
đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ, đồng hồ mặt trời; đồ nữ trang không đắt tiền (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn); tượng bán thân bằng kim loại quý; hộp được làm từ kim loại quý; đồng 
tiền xu; khuy măng sét, ghim cài ca vát, ghim kẹp ca vát, kẹp ca vát, huy hiệu cài ca vát, 
ghim cài mũ, ghim trang trí, đồ trang trí (trang sức); đồ trang trí cho giày (bằng kim loại 
quý), hộp đựng và giá treo đồ trang sức làm bằng kim loại quý, hộp đồng hồ, vòng đeo 
chìa khóa (đồ nữ trang giá rẻ tiền), dây chuyền để móc chìa khóa như là đồ trang sức (đồ 
nữ trang giá rẻ tiền), móc treo chìa khóa (đồ nữ trang giá rẻ tiền), huy chương, cúp danh 
hiệu làm bằng kim loại quý, hộp chia thuốc làm bằng kim loại quý, giá treo đồng hồ được 
làm bằng hoặc mạ bằng kim loại quý, giá treo ca vát làm bằng kim loại quý.    

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; da động vật; da động vật 
thuộc; «; « che nắng và gậy chống; roi da; dây cương và bộ yên cương, ba toong; hộp 
bằng da thuộc hoặc giả da; vali [hành lý]; túi du lịch; hành lý, cụ thể là vali du lịch; vali; 
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túi bằng vải dùng làm túi du lịch hoặc ba lô; túi bằng da thuộc, giả da hoặc vật liệu giả da; 
túi đeo chéo; túi xách tay; túi đựng tiền; ví tiền; túi sách học sinh; túi xách dạng nhỏ có 
dây đeo/cầm tay; túi đeo tay; túi đi dạ tiệc; túi xách đi chợ, túi rỗng đựng mỹ phẩm; túi 
đựng đồ thể thao; túi đi biển, hộp bằng da; ví bỏ túi dành cho nam; ví đựng tiền; ví đựng 
tiền xu; ví dạng hộp để đựng thẻ tín dụng; hộp chứa đồ bằng da hoặc giả da; ví dạng hộp 
để đựng danh thiếp; cặp đựng giấy tờ và cặp da; hộp và giá dạng cặp để đựng giấy tờ, tài 
liệu; bao để móc chìa khóa; ví đựng hộ chiếu bằng da hoặc giả da, ví đựng sổ séc bằng da 
hoặc giả da; túi du lịch đa dụng; quần áo và phụ kiện dành cho vật nuôi trong nhà; dây dắt 
chó bằng da thuộc; vòng cổ cho vật nuôi trong nhà; bao nhỏ bằng da thuộc dùng để bao 
gói; dây đeo để giữ trẻ em; túi bằng da hoặc giả da dùng để xách rượu; hộp, bao và túi 
xách bằng da hoặc giả da hoặc vật liệu giả da. 

 
Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là, tạp dề, bộ quần áo tắm, trang phục dùng ở bãi biển, áo 
choàng mặc sau khi tắm, áo khoác, áo cánh phụ nữ, quần áo mặc trong bằng vải lanh, bộ 
áo liền quần bó sát cơ thể; quần đùi ống rộng, áo nịt ngực, áo cóc-xê nâng ngực, áo nịt 
ngoài; áo choàng không tay, quần áo bằng da; quần áo giả da, áo choàng ngoài, quần chật 
ống được cắt và may đặc biệt dùng cho bít tất dài và tất ngắn, áo váy, áo khoác ngoài của 
phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo hai dây, trang phục dệt kim, áo vét 
[trang phục], áo váy dài tay, tất dài tới đầu gối, đồ lót của phụ nữ, quần gin, quần ống bó, 
vật giữ ấm chân, quần áo ngủ, váy ngủ dài, áo ngủ, quần áo mặc bên ngoài bộ quần áo 
liền quần (trang phục chống bụi mặc khi làm việc), bộ quần áo ngủ, quần lót, quần lót ống 
dài, quần tất, áo pông-sô, áo sợi đan chui đầu, áo mưa, áo sơ mi, áo sơ mi và áo mặc 
thường ngày dài tay và ngắn tay, cầu vai của áo sơ mi, quần soóc, chân váy, quần áo trượt 
tuyết và trượt ván tuyết, áo khoác trượt tuyết, quần mặc trong trượt tuyết, bộ quần áo trượt 
tuyết, quần dài trượt tuyết, quần mặc thường ngày, áo không có tay, quần mặc trong trượt 
ván tuyết; quần trượt ván tuyết, áo khoác trượt ván tuyết, áo choàng ngoài thể thao, áo thể 
thao, tất dài, bộ quần áo, áo len dài tay, áo gi lê len, quần nỉ dài, áo nỉ dài tay, quần áo 
bơi, tất dài ngang đùi, áo tập thể dục, quần dài, áo cộc tay, bộ lễ phục xi-mốc-kinh, quần 
áo lót mặc bên trong, quần áo chống thấm nước, quần áo mặc bên trong, áo bó mặc bên 
trong, áo gi lê, bộ quần áo giữ nhiệt, phụ kiện quần áo, thắt lưng (trang phục); nơ con 
bướm (trang phục), dây đeo quần; ca vát bản to; mũ che tai [trang phục]; găng tay; găng 
tay hở ngón; khăn quàng cổ; cổ cồn ca vát; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc 
thi; khăng choàng cổ; mũ tắm; tất ngắn; dải đeo quần hoặc tất, ca vát bản nhỏ, quần áo 
bó, cổ tay áo dùng cho trang phục; đồ đi chân, cụ thể là, giày ống cao đến mắt cá chân; 
giày dành cho vận động viên; giày đi ở bãi biển; giày cao cổ, giày ống; giày cao cổ để đi 
xe mô tô; mũi giày ống, giày leo núi; giày làm bằng vải bạt; giày đế bằng; dép xỏ ngón; 
giày để đá bóng; giày tập thể dục, giày ống ngắn; gót giày; giày đi bộ đường dài (tập 
luyện thể dục); lót giày; giày da; giầy cao đều trước sau; giầy mềm nhẹ; ủng đi mưa; ủng 
cưỡi ngựa; dép; giày dép; giày ống trượt tuyết; dép đi trong nhà; ủng đi tuyết và ủng đi 
ván trượt tuyết; giầy thể thao và giầy thể dục, đinh đế giày đá bóng; giày chơi bóng bầu 
dục; dép xỏ ngón dạng dây mảnh; giày chơi ten-nít, giày đi bộ đường dài dùng cho người 
di chuyển nhiều; giày chống nước, ủng da chống nước; ủng chống trơn trượt; ủng da 
chống trơn trượt; giày đế xuồng; diềm bao quanh mũi giày; giày cao cổ đế xuồng; giày 
cao cổ mùa đông; giày cao cổ làm việc; đồ đội đầu; khăn vuông; mũ lưỡi trai bóng rổ; mũ 
bê rê; mũ lưỡi trai; mũ phớt; mũ nón dải băng buộc đầu; mũ trùm đầu [trang phục] và 
miếng phủ che đầu với màn che chống nắng; mũ không vành; mũ che nắng.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quan hệ công chúng; dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ quản  lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ quản lý quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, 
cụ thể là đánh máy, xử lý văn bản, dịch vụ trả lời điện thoại (dùng cho chủ thuê bao vắng 
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mặt), dịch vụ photocopy, tuyển dụng nhân sự, chuẩn bị bảng tiền lương, biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích kinh doanh và thương mại; 
dịch vụ bán hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ thư đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bách 
hoá, dịch vụ bán hàng qua internet, qua điện thoại di động, truyền hình và các thiết bị 
điện tử khác, tất cả liên quan đến mỹ phẩm, nước hoa, sữa dưỡng da, quần áo, giày dép, 
cụ thể là, giày cao cổ/giày ống, giày, giày để chơi quần vợt, giày thể dục, dép đi trong 
nhà, dép có quai hậu, máy bơm, giày làm bằng vải bạt, bít tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, 
tất dài/tất cao cổ, quần áo bó, tất/vớ cao đến đầu gối, tất/vớ cao đến bắp đùi, quần áo bó 
được cắt và may đặc biệt cho tất dài/tất cao cổ và bít tất ngắn cổ, quần bó, quần ống bó, 
đồ giữ ấm chân, đồ đội đầu, cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, mũ trùm đầu, mũ nồi, lưỡi trai, dải 
băng buộc đầu cho trang phục, túi, túi xách tay, sản phẩm bằng da và giả da, kính mắt bao 
gồm cả kính mắt và kính mát, đồng hồ đeo tay/đồng hồ bỏ túi, phụ kiện thời trang khác và 
phụ kiện cho quần áo, phụ kiện tóc, hành lý, đồ dùng cho giường, đồ dùng gia đình, cụ 
thể là đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, đồ thủy tinh và đồ gốm 
dùng cho mục đích gia dụng và dùng cho nhà bếp, chén, đĩa, đồ vệ sinh cá nhân, đồ trang 
sức/đồ kim hoàn, kim loại quý và các hợp kim của chúng, máy thu thanh/rađiô, điện thoại 
và điện thoại di động, máy vi tính, bao đựng điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, vỏ 
điện thoại (chuyên dụng), túi đựng điện thoại di động, vòng đeo chìa khoá, dây đeo chìa 
khoá và móc chìa khoá, các sản phẩm cho vật nuôi, quần áo cho vật nuôi trong nhà và 
chuồng cho vật nuôi, dây buộc/dây dắt vật nuôi bằng da thuộc hoặc giả da, vòng cổ cho 
vật nuôi, hộp đựng, vỏ bọc và hộp mang đi cho máy tính, máy tính bảng, điện thoại di 
động, thiết bị nghe nhạc cầm tay và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, thẻ quà tặng điện 
tử, thẻ quà tặng được mã hoá từ tính, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng được mã hoá từ tính, hộp 
đựng thẻ được mã hóa từ tính, phụ kiện công nghệ, cụ thể là phụ kiện cho máy vi tính, 
phụ kiện cho máy tính bảng, phụ kiện cho điện thoại di động, phụ kiện cho thiết bị nghe 
nhạc cầm tay, phụ kiện cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, pin, tai nghe, tai nghe nhét 
trong, sạc điện thoại; dịch vụ marketing dưới dạng chương trình trao thưởng cho người 
tiêu dùng chi trả bằng thẻ tín dụng để khuyến khích bán hàng; tổ chức các chương trình 
cho khách hàng trung thành để xúc tiến bán hàng; dịch vụ mua sắm cá nhân cho người 
khác; triển lãm chương trình thời trang vì mục đích thương mại; tổ chức các chương trình 
thời trang vì mục đích thương mại; phát hành giấy chứng nhận quà tặng và thẻ quà tặng có 
thể được sử dụng như một hóa đơn thanh toán khi mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ với mục 
đích xúc tiến bán hàng. 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý, không nằm trong những nhóm 

khác; kim loại quý, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; paladi 
[kim loại quý] ; Platin (bạch kim) [kim loại] ; phodium (kim loại quý), ruteni (kim loại 
quý), sợi dây bằng bạc (đồ trang sức, đồ kim hoàn); bạc thô hoặc bạc dát mỏng; hạt huyền 
thô hoặc bán thành phẩm; dây vàng (đồ trang sức, đồ kim hoàn); bùa hộ mạng [đồ trang 
sức, đồ kim hoàn], đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo (trang sức cho y phục); đồ trang 
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sức; vòng đeo tay, vòng tay, trâm gài đầu, tất cả là đồ trang sức, đồ kim hoàn, huy hiệu 
bằng kim loại quý, ghim cài (đồ trang sức), hoa tai, dây chuyền (đồ trang sức), đồ nữ 
trang không đắt tiền, mặt dây chuyền có thể lồng ảnh (đồ trang sức), chuỗi hạt đeo cổ, trái 
tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh đeo ở cổ, mặt dây chuyền, nhẫn đeo tay, đồ trang 
sức có tráng men; ngọc quý và đá quý; đá bán quý; kim cương; ngọc trai (đồ trang sức); 
vật đeo thể hiện chức danh được làm từ kim loại quý, thỏi kim loại quý; hạt dùng để làm 
đồ trang sức; dụng cụ đo thời gian và làm đồng hồ bấm giờ, bao gồm đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ báo thức, đồng hồ để bàn, đồng hồ bỏ túi; dây đồng hồ đeo tay bằng da và dây 
đeo của đồng hồ đeo tay bằng da; hộp đựng đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay, dây đeo của 
đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ, đồng hồ mặt trời; đồ nữ trang không đắt tiền (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn); tượng bán thân bằng kim loại quý; hộp được làm từ kim loại quý; đồng 
tiền xu; khuy măng sét, ghim cài ca vát, ghim kẹp ca vát, kẹp ca vát, huy hiệu cài ca vát, 
ghim cài mũ, ghim trang trí, đồ trang trí (trang sức); đồ trang trí cho giày (bằng kim loại 
quý), hộp đựng và giá treo đồ trang sức làm bằng kim loại quý, hộp đồng hồ, vòng đeo 
chìa khóa (đồ nữ trang giá rẻ tiền), dây chuyền để móc chìa khóa như là đồ trang sức (đồ 
nữ trang giá rẻ tiền), móc treo chìa khóa (đồ nữ trang giá rẻ tiền), huy chương, cúp danh 
hiệu làm bằng kim loại quý, hộp chia thuốc làm bằng kim loại quý, giá treo đồng hồ được 
làm bằng hoặc mạ bằng kim loại quý, giá treo ca vát làm bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; da động vật; da động vật 
thuộc; «; « che nắng và gậy chống; roi da; dây cương và bộ yên cương, ba toong; hộp 
bằng da thuộc hoặc giả da; vali [hành lý]; túi du lịch; hành lý, cụ thể là vali du lịch; vali; 
túi bằng vải dùng làm túi du lịch hoặc ba lô; túi bằng da thuộc, giả da hoặc vật liệu giả da; 
túi đeo chéo; túi xách tay; túi đựng tiền; ví tiền; túi sách học sinh; túi xách dạng nhỏ có 
dây đeo/cầm tay; túi đeo tay; túi đi dạ tiệc; túi xách đi chợ, túi rỗng đựng mỹ phẩm; túi 
đựng đồ thể thao; túi đi biển, hộp bằng da; ví bỏ túi dành cho nam; ví đựng tiền; ví đựng 
tiền xu; ví dạng hộp để đựng thẻ tín dụng; hộp chứa đồ bằng da hoặc giả da; ví dạng hộp 
để đựng danh thiếp; cặp đựng giấy tờ và cặp da; hộp và giá dạng cặp để đựng giấy tờ, tài 
liệu; bao để móc chìa khóa; ví đựng hộ chiếu bằng da hoặc giả da, ví đựng sổ séc bằng da 
hoặc giả da; túi du lịch đa dụng; quần áo và phụ kiện dành cho vật nuôi trong nhà; dây dắt 
chó bằng da thuộc; vòng cổ cho vật nuôi trong nhà; bao nhỏ bằng da thuộc dùng để bao 
gói; dây đeo để giữ trẻ em; túi bằng da hoặc giả da dùng để xách rượu; hộp, bao và túi 
xách bằng da hoặc giả da hoặc vật liệu giả da.  

 
Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là, tạp dề, bộ quần áo tắm, trang phục dùng ở bãi biển, áo 
choàng mặc sau khi tắm, áo khoác, áo cánh phụ nữ, quần áo mặc trong bằng vải lanh, bộ 
áo liền quần bó sát cơ thể; quần đùi ống rộng, áo nịt ngực, áo cóc-xê nâng ngực, áo nịt 
ngoài; áo choàng không tay, quần áo bằng da; quần áo giả da, áo choàng ngoài, quần chật 
ống được cắt và may đặc biệt dùng cho bít tất dài và tất ngắn, áo váy, áo khoác ngoài của 
phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo hai dây, trang phục dệt kim, áo vét 
[trang phục], áo váy dài tay, tất dài tới đầu gối, đồ lót của phụ nữ, quần gin, quần ống bó, 
vật giữ ấm chân, quần áo ngủ, váy ngủ dài, áo ngủ, quần áo mặc bên ngoài bộ quần áo 
liền quần (trang phục chống bụi mặc khi làm việc), bộ quần áo ngủ, quần lót, quần lót ống 
dài, quần tất, áo pông-sô, áo sợi đan chui đầu, áo mưa, áo sơ mi, áo sơ mi và áo mặc 
thường ngày dài tay và ngắn tay, cầu vai của áo sơ mi, quần soóc, chân váy, quần áo trượt 
tuyết và trượt ván tuyết, áo khoác trượt tuyết, quần mặc trong trượt tuyết, bộ quần áo trượt 
tuyết, quần dài trượt tuyết, quần mặc thường ngày, áo không có tay, quần mặc trong trượt 
ván tuyết; quần trượt ván tuyết, áo khoác trượt ván tuyết, áo choàng ngoài thể thao, áo thể 
thao, tất dài, bộ quần áo, áo len dài tay, áo gi lê len, quần nỉ dài, áo nỉ dài tay, quần áo 
bơi, tất dài ngang đùi, áo tập thể dục, quần dài, áo cộc tay, bộ lễ phục xi-mốc-kinh, quần 
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áo lót mặc bên trong, quần áo chống thấm nước, quần áo mặc bên trong, áo bó mặc bên 
trong, áo gi lê, bộ quần áo giữ nhiệt, phụ kiện quần áo, thắt lưng (trang phục); nơ con 
bướm (trang phục), dây đeo quần; ca vát bản to; mũ che tai [trang phục]; găng tay; găng 
tay hở ngón; khăn quàng cổ; cổ cồn ca vát; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc 
thi; khăng choàng cổ; mũ tắm; tất ngắn; dải đeo quần hoặc tất, ca vát bản nhỏ, quần áo 
bó, cổ tay áo dùng cho trang phục; đồ đi chân, cụ thể là, giày ống cao đến mắt cá chân; 
giày dành cho vận động viên; giày đi ở bãi biển; giày cao cổ, giày ống; giày cao cổ để đi 
xe mô tô; mũi giày ống, giày leo núi; giày làm bằng vải bạt; giày đế bằng; dép xỏ ngón; 
giày để đá bóng; giày tập thể dục, giày ống ngắn; gót giày; giày đi bộ đường dài (tập 
luyện thể dục); lót giày; giày da; giầy cao đều trước sau; giầy mềm nhẹ; ủng đi mưa; ủng 
cưỡi ngựa; dép; giày dép; giày ống trượt tuyết; dép đi trong nhà; ủng đi tuyết và ủng đi 
ván trượt tuyết; giầy thể thao và giầy thể dục, đinh đế giày đá bóng; giày chơi bóng bầu 
dục; dép xỏ ngón dạng dây mảnh; giày chơi ten-nít, giày đi bộ đường dài dùng cho người 
di chuyển nhiều; giày chống nước, ủng da chống nước; ủng chống trơn trượt; ủng da 
chống trơn trượt; giày đế xuồng; diềm bao quanh mũi giày; giày cao cổ đế xuồng; giày 
cao cổ mùa đông; giày cao cổ làm việc; đồ đội đầu; khăn vuông; mũ lưỡi trai bóng rổ; mũ 
bê rê; mũ lưỡi trai; mũ phớt; mũ nón dải băng buộc đầu; mũ trùm đầu [trang phục] và 
miếng phủ che đầu với màn che chống nắng; mũ không vành; mũ che nắng.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quan hệ công chúng; dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ quản  lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ quản lý quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, 
cụ thể là đánh máy, xử lý văn bản, dịch vụ trả lời điện thoại (dùng cho chủ thuê bao vắng 
mặt), dịch vụ photocopy, tuyển dụng nhân sự, chuẩn bị bảng tiền lương, biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích kinh doanh và thương mại; 
dịch vụ bán hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ thư đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bách 
hoá, dịch vụ bán hàng qua internet, qua điện thoại di động, truyền hình và các thiết bị 
điện tử khác, tất cả liên quan đến mỹ phẩm, nước hoa, sữa dưỡng da, quần áo, giày dép, 
cụ thể là, giày cao cổ/giày ống, giày, giày để chơi quần vợt, giày thể dục, dép đi trong 
nhà, dép có quai hậu, máy bơm, giày làm bằng vải bạt, bít tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, 
tất dài/tất cao cổ, quần áo bó, tất/vớ cao đến đầu gối, tất/vớ cao đến bắp đùi, quần áo bó 
được cắt và may đặc biệt cho tất dài/tất cao cổ và bít tất ngắn cổ, quần bó, quần ống bó, 
đồ giữ ấm chân, đồ đội đầu, cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, mũ trùm đầu, mũ nồi, lưỡi trai, dải 
băng buộc đầu cho trang phục, túi, túi xách tay, sản phẩm bằng da và giả da, kính mắt bao 
gồm cả kính mắt và kính mát, đồng hồ đeo tay/đồng hồ bỏ túi, phụ kiện thời trang khác và 
phụ kiện cho quần áo, phụ kiện tóc, hành lý, đồ dùng cho giường, đồ dùng gia đình, cụ 
thể là đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, đồ thủy tinh và đồ gốm 
dùng cho mục đích gia dụng và dùng cho nhà bếp, chén, đĩa, đồ vệ sinh cá nhân, đồ trang 
sức/đồ kim hoàn, kim loại quý và các hợp kim của chúng, máy thu thanh/rađiô, điện thoại 
và điện thoại di động, máy vi tính, bao đựng điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, vỏ 
điện thoại (chuyên dụng), túi đựng điện thoại di động, vòng đeo chìa khoá, dây đeo chìa 
khoá và móc chìa khoá, các sản phẩm cho vật nuôi, quần áo cho vật nuôi trong nhà và 
chuồng cho vật nuôi, dây buộc/dây dắt vật nuôi bằng da thuộc hoặc giả da, vòng cổ cho 
vật nuôi, hộp đựng, vỏ bọc và hộp mang đi cho máy tính, máy tính bảng, điện thoại di 
động, thiết bị nghe nhạc cầm tay và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, thẻ quà tặng điện 
tử, thẻ quà tặng được mã hoá từ tính, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng được mã hoá từ tính, hộp 
đựng thẻ được mã hóa từ tính, phụ kiện công nghệ, cụ thể là phụ kiện cho máy vi tính, 
phụ kiện cho máy tính bảng, phụ kiện cho điện thoại di động, phụ kiện cho thiết bị nghe 
nhạc cầm tay, phụ kiện cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, pin, tai nghe, tai nghe nhét 
trong, sạc điện thoại; dịch vụ marketing dưới dạng chương trình trao thưởng cho người 
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tiêu dùng chi trả bằng thẻ tín dụng để khuyến khích bán hàng; tổ chức các chương trình 
cho khách hàng trung thành để xúc tiến bán hàng; dịch vụ mua sắm cá nhân cho người 
khác; triển lãm chương trình thời trang vì mục đích thương mại; tổ chức các chương trình 
thời trang vì mục đích thương mại; phát hành giấy chứng nhận quà tặng và thẻ quà tặng có 
thể được sử dụng như một hóa đơn thanh toán khi mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ với mục 
đích xúc tiến bán hàng. 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý, không nằm trong những nhóm 

khác; kim loại quý, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; paladi 
[kim loại quý] ; platin (bạch kim) [kim loại] ; rhodium (kim loại quý), ruteni (kim loại 
quý), sợi dây bằng bạc (đồ trang sức, đồ kim hoàn); bạc thô hoặc bạc dát mỏng; hạt huyền 
thô hoặc bán thành phẩm; dây vàng (đồ trang sức, đồ kim hoàn); bùa hộ mạng [đồ trang 
sức, đồ kim hoàn], đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo (trang sức cho y phục); đồ trang 
sức; vòng đeo tay, vòng tay, trâm gài đầu, tất cả là đồ trang sức, đồ kim hoàn, huy hiệu 
bằng kim loại quý, ghim cài (đồ trang sức), hoa tai, dây chuyền (đồ trang sức), đồ nữ 
trang không đắt tiền, mặt dây chuyền có thể lồng ảnh (đồ trang sức), chuỗi hạt đeo cổ, trái 
tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh đeo ở cổ, mặt dây chuyền, nhẫn đeo tay, đồ trang 
sức có tráng men; ngọc quý và đá quý; đá bán quý; kim cương; ngọc trai (đồ trang sức); 
vật đeo thể hiện chức danh được làm từ kim loại quý, thỏi kim loại quý; hạt dùng để làm 
đồ trang sức; dụng cụ đo thời gian và làm đồng hồ bấm giờ, bao gồm đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ báo thức, đồng hồ để bàn, đồng hồ bỏ túi; dây đồng hồ đeo tay bằng da và dây 
đeo của đồng hồ đeo tay bằng da; hộp đựng đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay, dây đeo của 
đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ, đồng hồ mặt trời; đồ nữ trang không đắt tiền (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn); tượng bán thân bằng kim loại quý; hộp được làm từ kim loại quý; đồng 
tiền xu; khuy măng sét, ghim cài ca vát, ghim kẹp ca vát, kẹp ca vát, huy hiệu cài ca vát, 
ghim cài mũ, ghim trang trí, đồ trang trí (trang sức); đồ trang trí cho giày (bằng kim loại 
quý), hộp đựng và giá treo đồ trang sức làm bằng kim loại quý, hộp đồng hồ, vòng đeo 
chìa khóa (đồ nữ trang giá rẻ tiền), dây chuyền để móc chìa khóa như là đồ trang sức (đồ 
nữ trang giá rẻ tiền), móc treo chìa khóa (đồ nữ trang giá rẻ tiền), huy chương, cúp danh 
hiệu làm bằng kim loại quý, hộp chia thuốc làm bằng kim loại quý, giá treo đồng hồ được 
làm bằng hoặc mạ bằng kim loại quý, giá treo ca vát làm bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; da động vật; da động vật 
thuộc; «; « che nắng và gậy chống; roi da; dây cương và bộ yên cương, ba toong; hộp 
bằng da thuộc hoặc giả da; vali [hành lý]; túi du lịch; hành lý, cụ thể là vali du lịch; vali; 
túi bằng vải dùng làm túi du lịch hoặc ba lô; túi bằng da thuộc, giả da hoặc vật liệu giả da; 
túi đeo chéo; túi xách tay; túi đựng tiền; ví tiền; túi sách học sinh; túi xách dạng nhỏ có 
dây đeo/cầm tay; túi đeo tay; túi đi dạ tiệc; túi xách đi chợ, túi rỗng đựng mỹ phẩm; túi 
đựng đồ thể thao; túi đi biển, hộp bằng da; ví bỏ túi dành cho nam; ví đựng tiền; ví đựng 
tiền xu; ví dạng hộp để đựng thẻ tín dụng; hộp chứa đồ bằng da hoặc giả da; ví dạng hộp 
để đựng danh thiếp; cặp đựng giấy tờ và cặp da; hộp và giá dạng cặp để đựng giấy tờ, tài 
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liệu; bao để móc chìa khóa; ví đựng hộ chiếu bằng da hoặc giả da, ví đựng sổ séc bằng da 
hoặc giả da; túi du lịch đa dụng; quần áo và phụ kiện dành cho vật nuôi trong nhà; dây dắt 
chó bằng da thuộc; vòng cổ cho vật nuôi trong nhà; bao nhỏ bằng da thuộc dùng để bao 
gói; dây đeo để giữ trẻ em; túi bằng da hoặc giả da dùng để xách rượu; hộp, bao và túi 
xách bằng da hoặc giả da hoặc vật liệu giả da. 

 
Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là, tạp dề, bộ quần áo tắm, trang phục dùng ở bãi biển, áo 
choàng mặc sau khi tắm, áo khoác, áo cánh phụ nữ, quần áo mặc trong bằng vải lanh, bộ 
áo liền quần bó sát cơ thể; quần đùi ống rộng, áo nịt ngực, áo cóc-xê nâng ngực, áo nịt 
ngoài; áp choàng không tay, quần áo bằng da; quần áo giả da, áo choàng ngoài, quần chật 
ống được cắt và may đặc biệt dùng cho bít tất dài và tất ngắn, áo váy, áo khoác ngoài của 
phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo hai dây, trang phục dệt kim, áo vét 
[trang phục], áo váy dài tay, tất dài tới đầu gối, đồ lót của phụ nữ, quần gin, quần ống bó, 
vật giữ ấm chân, quần áo ngủ, váy ngủ dài, áo ngủ, quần áo mặc bên ngoài bộ quần áo 
liền quần (trang phục chống bụi mặc khi làm việc), bộ quần áo ngủ, quần lót, quần lót ống 
dài, quần tất, áo pông-sô, áo sợi đan chui đầu, áo mưa, áo sơ mi, áo sơ mi và áo mặc 
thường ngày dài tay và ngắn tay, cầu vai của áo sơ mi, quần soóc, chân váy, quần áo trượt 
tuyết và trượt ván tuyết, áo khoác trượt tuyết, quần mặc trong trượt tuyết, bộ quần áo trượt 
tuyết, quần dài trượt tuyết, quần mặc thường ngày, áo không có tay, quần mặc trong trượt 
ván tuyết; quần trượt ván tuyết, áo khoác trượt ván tuyết, áo choàng ngoài thể thao, áo thể 
thao, tất dài, bộ quần áo, áo len dài tay, áo gi lê len, quần nỉ dài, áo nỉ dài tay, quần áo 
bơi, tất dài ngang đùi, áo tập thể dục, quần dài, áo cộc tay, bộ lễ phục xi-mốc-kinh, quần 
áo lót mặc bên trong, quần áo chống thấm nước, quần áo mặc bên trong, áo bó mặc bên 
trong, áo gi lê, bộ quần áo giữ nhiệt, phụ kiện quần áo, thắt lưng (trang phục); nơ con 
bướm (trang phục), dây đeo quần; ca vát bản to; mũ che tai [trang phục]; găng tay; găng 
tay hở ngón; khăn quàng cổ; cổ cồn ca vát; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc 
thi; khăng choàng cổ; mũ tắm; tất ngắn; dải đeo quần hoặc tất, ca vát bản nhỏ, quần áo 
bó, cổ tay áo dùng cho trang phục; đồ đi chân, cụ thể là, giày ống cao đến mắt cá chân; 
giày dành cho vận động viên; giày đi ở bãi biển; giày cao cổ, giày ống; giày cao cổ để đi 
xe mô tô; mũi giày ống, giày leo núi; giày làm bằng vải bạt; giày đế bằng; dép xỏ ngón; 
giày để đá bóng; giày tập thể dục, giày ống ngắn; gót giày; giày đi bộ đường dài (tập 
luyện thể dục); lót giày; giày da; giầy cao đều trước sau; giầy mềm nhẹ; ủng đi mưa; ủng 
cưỡi ngựa; dép; giày dép; giày ống trượt tuyết; dép đi trong nhà; ủng đi tuyết và ủng đi 
ván trượt tuyết; giầy thể thao và giầy thể dục, đinh đế giày đá bóng; giày chơi bóng bầu 
dục; dép xỏ ngón dạng dây mảnh; giày chơi ten-nít, giày đi bộ đường dài dùng cho người 
di chuyển nhiều; giày chống nước, ủng da chống nước; ủng chống trơn trượt; ủng da 
chống trơn trượt; giày đế xuồng; diềm bao quanh mũi giày; giày cao cổ đế xuồng; giày 
cao cổ mùa đông; giày cao cổ làm việc; đồ đội đầu; khăn vuông; mũ lưỡi trai bóng rổ; mũ 
bê rê; mũ lưỡi trai; mũ phớt; mũ nón dải băng buộc đầu; mũ trùm đầu [trang phục] và 
miếng phủ che đầu với màn che chống nắng; mũ không vành; mũ che nắng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quan hệ công chúng; dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ quản  lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ quản lý quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, 
cụ thể là đánh máy, xử lý văn bản, dịch vụ trả lời điện thoại (dùng cho chủ thuê bao vắng 
mặt), dịch vụ photocopy, tuyển dụng nhân sự, chuẩn bị bảng tiền lương, biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích kinh doanh và thương mại; 
dịch vụ bán hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ thư đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bách 
hoá, dịch vụ bán hàng qua internet, qua điện thoại di động, truyền hình và các thiết bị 
điện tử khác, tất cả liên quan đến mỹ phẩm, nước hoa, sữa dưỡng da, quần áo, giày dép, 
cụ thể là, giày cao cổ/giày ống, giày, giày để chơi quần vợt, giày thể dục, dép đi trong 
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nhà, dép có quai hậu, máy bơm, giày làm bằng vải bạt, bít tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, 
tất dài/tất cao cổ, quần áo bó, tất/vớ cao đến đầu gối, tất/vớ cao đến bắp đùi, quần áo bó 
được cắt và may đặc biệt cho tất dài/tất cao cổ và bít tất ngắn cổ, quần bó, quần ống bó, 
đồ giữ ấm chân, đồ đội đầu, cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, mũ trùm đầu, mũ nồi, lưỡi trai, dải 
băng buộc đầu cho trang phục, túi, túi xách tay, sản phẩm bằng da và giả da, kính mắt bao 
gồm cả kính mắt và kính mát, đồng hồ đeo tay/đồng hồ bỏ túi, phụ kiện thời trang khác và 
phụ kiện cho quần áo, phụ kiện tóc, hành lý, đồ dùng cho giường, đồ dùng gia đình, cụ 
thể là đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc dùng cho 
nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng hoặc dùng cho nhà bếp, đồ thủy tinh và đồ gốm 
dùng cho mục đích gia dụng và dùng cho nhà bếp, chén, đĩa, đồ vệ sinh cá nhân, đồ trang 
sức/đồ kim hoàn, kim loại quý và các hợp kim của chúng, máy thu thanh/rađiô, điện thoại 
và điện thoại di động, máy vi tính, bao đựng điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, vỏ 
điện thoại (chuyên dụng), túi đựng điện thoại di động, vòng đeo chìa khoá, dây đeo chìa 
khoá và móc chìa khoá, các sản phẩm cho vật nuôi, quần áo cho vật nuôi trong nhà và 
chuồng cho vật nuôi, dây buộc/dây dắt vật nuôi bằng da thuộc hoặc giả da, vòng cổ cho 
vật nuôi, hộp đựng, vỏ bọc và hộp mang đi cho máy tính, máy tính bảng, điện thoại di 
động, thiết bị nghe nhạc cầm tay và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, thẻ quà tặng điện 
tử, thẻ quà tặng được mã hoá từ tính, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng được mã hoá từ tính, hộp 
đựng thẻ được mã hóa từ tính, phụ kiện công nghệ, cụ thể là phụ kiện cho máy vi tính, 
phụ kiện cho máy tính bảng, phụ kiện cho điện thoại di động, phụ kiện cho thiết bị nghe 
nhạc cầm tay, phụ kiện cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, pin, tai nghe, tai nghe nhét 
trong, sạc điện thoại; dịch vụ marketing dưới dạng chương trình trao thưởng cho người 
tiêu dùng chi trả bằng thẻ tín dụng để khuyến khích bán hàng; tổ chức các chương trình 
cho khách hàng trung thành để xúc tiến bán hàng; dịch vụ mua sắm cá nhân cho người 
khác; triển lãm chương trình thời trang vì mục đích thương mại; tổ chức các chương trình 
thời trang vì mục đích thương mại; phát hành giấy chứng nhận quà tặng và thẻ quà tặng có 
thể được sử dụng như một hóa đơn thanh toán khi mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ với mục 
đích xúc tiến bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-09773 (220) 22.04.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) TWITTER, INC.    (US) 

1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, California 94103, United 
States   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm máy tính để thu thập, biên tập, tổ chức, sửa 

đổi, đánh dấu sách, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm và ứng 
dụng phần mềm để cho phép truyền phát, truy cập, tổ chức và quản lý việc nhắn tin văn 
bản, nhắn tin tức thời, nhật ký cá nhân (blog) trực tuyến, văn bản, liên kết trang thông tin 
điện tử (trang web), âm thanh, hình ảnh vi-đê-ô và hình ảnh thông qua mạng internet và 
mạng truyền thông khác; phần mềm máy tính được sử dụng để tăng cường khả năng và  
tính năng của phần mềm khác và phần mềm trực tuyến không tải xuống được khác; phần 
mềm để truy cập thông tin trên mạng máy tính toàn cầu; phần mềm tải xuống được qua 
mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm để truy cập, gửi, nhận thông tin trên 
mạng máy tính toàn cầu; phần mềm cho máy tính, các thiết bị liên lạc điện tử kỹ thuật số 
cầm tay có thể mang đi được, các thiết bị di động, và các thiết bị liên lạc có dây và không 
dây để tạo thuận lợi cho việc liên lạc và truyền tải dữ liệu trong lĩnh vực mạng xã hội; 
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phần mềm có tính chất của một ứng dụng di động; phần mềm có tính chất của một ứng 
dụng di động để sử dụng với máy tính, các thiết bị liên lạc điện tử kỹ thuật số cầm tay có 
thể mang đi được, các thiết bị di động, và các thiết bị liên lạc có dây và không dây để tạo 
thuận lợi cho việc liên lạc; phần mềm có tính chất của một ứng dụng di động cho mạng xã 
hội; phần mềm có tính chất của một ứng dụng di động dùng để cung cấp thời gian thực 
các dữ liệu, tin nhắn, vị trí, hình ảnh, liên kết, âm thanh, vi-đê-ô, hình ảnh, văn  bản và các 
dữ liệu có liên quan khác; phần mềm tải xuống được dùng để đăng tải, chia sẻ, hiển thị và 
xem nội dung do người dùng tạo ra trong thời gian thực; phần mềm để tạo thuận lợi cho 
quảng cáo trực tuyến, quảng bá kinh doanh, kết nối người sử dụng mạng xã hội với các 
doanh nghiệp và để cung cấp chiến lược, tìm hiểu sâu thêm, và tiếp thị; giao diện lập trình 
ứng dụng (API) cho các phần mềm của bên thứ ba; phần mềm máy tính để thu thập, biên 
tập, tổ chức, sửa đổi, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm thương 
mại điện tử trên máy tính cho phép người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử 
thông qua các thiết bị di động, và mạng máy tính và mạng lưới thông tin liên lạc; phần 
mềm máy tính, cụ thể là, các ứng dụng phần mềm để sử dụng bởi người tiêu dùng để hỗ 
trợ cho việc thanh toán điện tử và giao dịch thương mại; phần mềm máy tính để thu thập, 
phân tích, lưu trữ và truyền dữ liệu và thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán 
điện tử; phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống được để sử 
dụng trong việv cung cấp các dịch vụ bán lẻ và đặt hàng cho nhiều chủng loại hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng khác nhau của người khác; phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng 
di động có thể tải xuống được cho phép các thương  gia có thể cung cấp thông tin về và 
người tiêu dùng có thể nhận được các khoản chiết khấu, giảm giá, phần thưởng, phiếu 
giảm giá, tín dụng và ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa và dịch vụ; phần mềm có thể tải 
xuống được để vận hành, điều hành, tham gia và giám sát các chương trình khách hàng 
trung thành.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực 
tuyến; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ thiết lập mạng 
lưới kinh doanh; dịch vụ trực tuyến để kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh 
nghiệp cho mục đích thương mại; dịch vụ thông tin và tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
và giám sát kinh doanh, cụ thể là, cung cấp chiến lược, tìm hiểu sâu thêm, hướng dẫn tiếp 
thị, và để phân tích dữ liệu, hoạt động, và các xu hướng kinh doanh và thị trường; dịch vụ 
nghiên cứu kinh doanh, người tiêu dùng, và thị trường; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của 
người khác bằng cách cung cấp các quảng cáo và các liên kết đến các trang web của 
người khác; xử lý dữ liệu trong lĩnh vực thanh toán điện tử; cung cấp một cơ sở dữ liệu 
kinh doanh trực tuyến có tính năng tìm kiếm thông tin kinh doanh, thông tin quảng cáo và 
thông tin nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thông tin nghiên cứu thị 
trường; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp một website có các thông 
tin và ý kiến đánh giá về sản phẩm; dịch vụ bán lẻ trực tuyến chuyên về các hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng của người khác; dịch vụ đặt hàng trực tuyến chuyên về các hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng của người khác; xử lý trên máy tính các đơn đặt hàng trực tuyến; dịch 
vụ trung gian kinh doanh trong việc mua bán hàng hóa và dịch vụ; quản lý và theo dõi các 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ quà tặng, thẻ trả trước, thẻ thanh toán trả chậm, và các hình 
thức giao dịch thanh toán khác vì mục đích kinh doanh; cung cấp một thư mục thông tin 
thương mại trực tuyến và hướng dẫn quảng cáo cho các hàng hóa và dịch vụ của người 
khác; quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách cung cấp một nền tảng 
trực tuyến cho phép người sử dụng có được các khoản chiết khấu, giảm giá và khuyến mại 
đặc biệt cho các sản phẩm và dịch vụ; quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác 
bằng cách cung cấp thông tin về phần thưởng, phiếu giảm giá, tín dụng, giảm giá, khuyến 
mại đặc biệt, liên kết đến các trang web bán lẻ của người khác, và thông tin giảm giá qua 
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mạng internet và mạng truyền thông khác; cung cấp một hệ thống dựa trên web và các 
cổng thông tin trực tuyến trong lĩnh vực thựơng mại người tiêu dùng-với-doanh nghiệp để 
người tiêu dùng nhập, quản lý và sửa đổi sở thích, giao dịch và thông tin thanh toán của 
người tiêu dùng và để các thương nhân có thể tạo ra, quảng cáo, quản lý và cung cấp 
khuyến mãi cho người tiêu dùng; sắp xếp và tiến hành các chương trình thưởng khuyến 
khích để xúc tiến việc bán nhiều chủng loại hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba; dịch vụ 
khách hàng trung thành và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng vì các mục đích thương mại, 
quảng bá/xúc tiến và/hoặc quảng cáo; cung cấp các chương trình trao giải thưởng nhằm 
khích lệ người tiêu dùng sử dụng thẻ tiền mặt trả trước, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thông 
qua việc phát hành và xử lý các phiếu giảm giá cho khách hàng trung thành để sử dụng 
thường xuyên các dịch vụ kinh doanh.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, cung cấp các phương tiện 
trực tuyến và phương tiện viễn thông để tương tác thời gian thực giữa các người dùng máy 
tính, máy tính di động và cầm tay, và các thiết bị liên lạc có dây và không dây; cho phép 
các cá nhân gửi và nhận văn bản, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô qua thư điện tử (email), tin 
nhắn SMS, ứng dụng di động, nhắn tin tức thời hoặc một trang thông tin điện tử (trang 
web); cung cấp các phòng chat trực tuyến và các bản tin điện tử để truyền phát các văn 
bản, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô giữa các người sử dụng trong các lĩnh vực quan tâm 
chung; cung cấp một diễn đàn cộng đồng trực tuyến để người dùng có thể chia sẻ thông 
tin, ảnh chụp, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô; truyền phát tin nhắn; gửi, nhận và chuyển 
tiếp tin điện tử; phòng chat ảo được thiết lập thông qua nhắn tin điện tử và nhắn tin văn 
bản; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền phát thông điệp giữa những người dùng máy 
tính; truyền phát dữ liệu điện tử; truyền phát điện tử các tệp tin âm thanh và vi-đê-ô được 
phân luồng thông qua mạng máy tính và truyền thông; truyền phát điện tử các tập tin âm 
thanh và vi-đê-ô có thể tải xuống được thông qua máy tính và mạng truyền thông.   

 
Nhóm 41: Cung cấp tạp chí trực tuyến không tải xuống được, cụ thể là, các nhật ký trực 
tuyến (blog) với, nội dung do người dùng xác định trong lĩnh vực mạng xã hội; tạp chí 
trực tuyến, cụ thể là, các nhật ký trực tuyến có chứa thông tin và ý kiến cá nhân trong các 
lĩnh vực quan tâm chung; cung cấp thông tin thời gian thực liên quan đến những câu 
chuyện, ý tưởng, ý kiến, tin tức mới nhất và liên quan đến thông tin thuộc mối quan tâm 
cá nhân trong lĩnh vực giải trí, thể thao, thời trang, giáo dục, sở thích, tiêu khiển, đào tạo, 
người nổi tiếng, văn hóa, các sự kiện hiện tại và viết nhật ký qua mạng internet và các 
mạng truyền thông khác; cung cấp nhật ký web do người dùng tạo ra có chứa những thông 
tin liên quan đến những câu chuyện, ý tưởng, ý kiến, tin tức mới nhất và thông tin thuộc 
mối quan tâm cá nhân; cung cấp thông tin liên quan đến nhiều loại chủ đề khác nhau bao 
gồm giáo dục, vui chơi giải trí; cung cấp nhật ký trang web có các nhật ký và các tệp tin 
âm thanh, vi-đê-ô và văn bản không thể tải xuống được; cung cấp một cơ sở dữ liệu trực 
tuyến có thể tìm kiếm gồm các chủ đề và người trong ngành công nghiệp giải trí và thể 
thao; cung cấp một cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực tin tức và giải trí.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ (SAAS), cụ thể là, lưu trữ phần mềm để sử  
dụng bởi người khác để sử dụng trong thông tin liên lạc giữa mọi người và các tổ chức, sử 
dụng các mạng không dây và có dây, thông qua máy tính và các thiết bị di động; cung cấp 
một nền tảng cho việc thông tin liên lạc bằng thiết bị di động; cung cấp một trang web 
tương tác; cung cấp một trang web có các phần mềm không thể tải xuống được; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời các phần mềm không thể tải trực tuyến; cung cấp dịch vụ ứng 
dụng sử dụng phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API); dịch vụ máy tính, cụ thể là, 
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cung cấp một nền tảng có tính năng công nghệ cho phép người sử dụng internet gửi, tải 
lên, xem và chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung đa phương tiện; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là, tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký tham gia thảo luận, lấy ý 
kiến phản hồi từ những người dùng giống như họ, hình thành các cộng đồng ảo, và tham 
gia vào các dịch vụ mạng xã hội; cho thuê một trang web tương tác và phần mềm không 
thể tải trực tuyến để cung cấp thời gian thực các dữ liệu, tin nhắn, vị trí, ảnh chụp, liên 
kết, văn bản, âm thanh, vi-đê-ô và dữ liệu khác; cung cấp một nền tảng trực tuyến và phần 
mềm không thể tải xuống được để đăng tải, chia sẻ, hiển thị và xem nội dung do người 
dùng tạo ra trong thời gian thực; cung cấp một trang web cho phép người dùng xem văn 
bản, tài liệu âm thanh và hình ảnh và cung cấp bình luận; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo 
ra một cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng tham gia vào các cuộc thảo luận và tham 
gia vào các mạng xã hội; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm máy tính không 
thể tải xuống được để tạo lập, thiết kế, biên tập và tổ chức văn bản, hình ảnh, các tệp tin 
âm thanh và hình ảnh; cung cấp các phần mềm không thể tải trực tuyến để thu thập, phân 
tích, lưu trữ và truyền dữ liệu và thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán điện tử; 
cung cấp phần mềm không thể tải trực tuyến để hỗ trợ cho việc thanh toán và giao dịch 
thương mại điện tử; cung cấp một nền tảng trực tuyến và trang web tương tác để sử dụng 
trong việc cung cấp các dịch vụ bán lẻ và đặt hàng cho nhiều chủng loại hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng của người khác; cung cấp một nền tảng trực tuyến và trang web tương tác 
cho phép các thương nhân cung cấp thông tin về và cho phép người tiêu dùng có thể nhận 
được các khoản chiết khấu, giảm giá, phần thưởng, phiếu giảm giá, tín dụng và ưu đãi đặc 
biệt đối với hàng hóa và dịch vụ; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm không 
thể tải xuống được để vận hành, điều hành, tham gia và giám sát các chương trình khách 
hàng trung thành; dịch vụ lưu trữ và phục hồi dữ liệu để truyền, hiển thị và lưu trữ giao 
dịch, nhận dạng và thông tin tài chính; cung cấp một trang web trên internet vì mục đích 
của mạng xã hội; cung cấp một trang web mạng xã hội vì mục đích giải trí; cung cấp dịch 
vụ xác thực người dùng trong các giao dịch. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; các dịch vụ mạng xã hội, cụ thể là cung cấp 
cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến trong lĩnh vực mạng xã hội và cung cấp cơ sở dữ liệu 
tìm kiếm trực tuyến (phục vụ mục đích cá nhân); dịch vụ an ninh, cụ thể xác thực và xác 
minh danh tính của người sử dụng và giám sát hệ thống cho mục đích an ninh. 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm máy tính để thu thập, biên tập, tổ chức, sửa 
đổi, đánh dấu sách, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm và ứng 
dụng phần mềm để cho phép truyền phát, truy cập, tổ chức và quản lý việc nhắn tin văn 
bản, nhắn tin tức thời, nhật ký cá nhân (blog) trực tuyến, văn bản, liên kết trang thông tin 
điện tử (trang web), âm thanh, hình ảnh vi-đê-ô và hình ảnh thông qua mạng internet và 
mạng truyền thông khác; phần mềm máy tính được sử dụng để tăng cường khả năng và  
tính năng của phần mềm khác và phần mềm trực tuyến không tải xuống được khác; phần 
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mềm để truy cập thông tin trên mạng máy tính toàn cầu; phần mềm tải xuống được qua 
mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm để truy cập, gửi, nhận thông tin trên 
mạng máy tính toàn cầu; phần mềm cho máy tính, các thiết bị liên lạc điện tử kỹ thuật số 
cầm tay có thể mang đi được, các thiết bị di động, và các thiết bị liên lạc có dây và không 
dây để tạo thuận lợi cho việc liên lạc và truyền tải dữ liệu trong lĩnh vực mạng xã hội; 
phần mềm có tính chất của một ứng dụng di động; phần mềm có tính chất của một ứng 
dụng di động để sử dụng với máy tính, các thiết bị liên lạc điện tử kỹ thuật số cầm tay có 
thể mang đi được, các thiết bị di động, và các thiết bị liên lạc có dây và không dây để tạo 
thuận lợi cho việc liên lạc; phần mềm có tính chất của một ứng dụng di động cho mạng xã 
hội; phần mềm có tính chất của một ứng dụng di động dùng để cung cấp thời gian thực 
các dữ liệu, tin nhắn, vị trí, hình ảnh, liên kết, âm thanh, vi-đê-ô, hình ảnh, văn  bản và các 
dữ liệu có liên quan khác; phần mềm tải xuống được dùng để đăng tải, chia sẻ, hiển thị và 
xem nội dung do người dùng tạo ra trong thời gian thực; phần mềm để tạo thuận lợi cho 
quảng cáo trực tuyến, quảng bá kinh doanh, kết nối người sử dụng mạng xã hội với các 
doanh nghiệp và để cung cấp chiến lược, tìm hiểu sâu thêm, và tiếp thị; giao diện lập trình 
ứng dụng (API) cho các phần mềm của bên thứ ba; phần mềm máy tính để thu thập, biên 
tập, tổ chức, sửa đổi, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm thương 
mại điện tử trên máy tính cho phép người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử 
thông qua các thiết bị di động, và mạng máy tính và mạng lưới thông tin liên lạc; phần 
mềm máy tính, cụ thể là, các ứng dụng phần mềm để sử dụng bởi người tiêu dùng để hỗ 
trợ cho việc thanh toán điện tử và giao dịch thương mại; phần mềm máy tính để thu thập, 
phân tích, lưu trữ và truyền dữ liệu và thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán 
điện tử; phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống được để sử 
dụng trong việc cung cấp các dịch vụ bán lẻ và đặt hàng cho nhiều chủng loại hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng khác nhau của người khác; phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng 
di động có thể tải xuống được cho phép các thương  gia có thể cung cấp thông tin về và 
người tiêu dùng có thể nhận được các khoản chiết khấu, giảm giá, phần thưởng, phiếu 
giảm giá, tín dụng và ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa và dịch vụ; phần mềm có thể tải 
xuống được để vận hành, điều hành, tham gia và giám sát các chương trình khách hàng 
trung thành.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực 
tuyến; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ thiết lập mạng 
lưới kinh doanh; dịch vụ trực tuyến để kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh 
nghiệp cho mục đích thương mại; dịch vụ thông tin và tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
và giám sát kinh doanh, cụ thể là, cung cấp chiến lược, tìm hiểu sâu thêm, hướng dẫn tiếp 
thị, và để phân tích dữ liệu, hoạt động, và các xu hướng kinh doanh và thị trường; dịch vụ 
nghiên cứu kinh doanh, người tiêu dùng, và thị trường; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của 
người khác bằng cách cung cấp các quảng cáo và các liên kết đến các trang web của 
người khác; xử lý dữ liệu trong lĩnh vực thanh toán điện tử; cung cấp một cơ sở dữ liệu 
kinh doanh trực tuyến có tính năng tìm kiếm thông tin kinh doanh, thông tin quảng cáo và 
thông tin nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thông tin nghiên cứu thị 
trường; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp một website có các thông 
tin và ý kiến đánh giá về sản phẩm; dịch vụ bán lẻ trực tuyến chuyên về các hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng của người khác; dịch vụ đặt hàng trực tuyến chuyên về các hàng. hóa và 
dịch vụ tiêu dùng của người khác; xử lý trên máy tính các đơn đặt hàng trực tuyến; dịch 
vụ trung gian kinh doanh trong việc mua bán hàng hóa và dịch vụ; quản lý và theo dõi các 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ quà tặng, thẻ trả trước, thẻ thanh toán trả chậm, và các hình 
thức giao dịch thanh toán khác vì mục đích kinh doanh; cung cấp một thư mục thông tin 
thương mại trực tuyến và hướng dẫn quảng cáo cho các hàng hóa và dịch vụ của người 
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khác; quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách cung cấp một nền tảng 
trực tuyến cho phép người sử dụng có được các khoản chiết khấu, giảm giá và khuyến mại 
đặc biệt cho các sản phẩm và dịch vụ; quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác 
bằng cách cung cấp thông tin về phần thưởng, phiếu giảm giá, tín dụng, giảm giá, khuyến 
mại đặc biệt, liên kết đến các trang web bán lẻ của người khác, và thông tin giảm giá qua 
mạng intemet và mạng truyền thông khác; cung cấp một hệ thống dựa trên web và các 
cổng thông tin trực tuyến trong lĩnh vực thựơng mại người tiêu dùng-với-doanh nghiệp để 
người tiêu dùng nhập, quản lý và sửa đổi sở thích, giao dịch và thông tin thanh toán của 
người tiêu dùng và để các thương nhân có thể tạo ra, quảng cáo, quản lý và cung cấp 
khuyến mãi cho người tiêu dùng; sắp xếp và tiến hành các chương trình thưởng khuyến 
khích để xúc tiến việc bán nhiều chủng loại hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba; dịch vụ 
khách hàng trung thành và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng vì các mục đích thương mại, 
quảng bá/xúc tiến và/hoặc quảng cáo; cung cấp các chương trình trao giải thưởng nhằm 
khích lệ người tiêu dùng sử dụng thẻ tiền mặt trả trước, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thông 
qua việc phát hành và xử lý các phiếu giảm giá cho khách hàng trung thành để sử dụng 
thường xuyên các dịch vụ kinh doanh.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, cung cấp các phương tiện 
trực tuyến và phương tiện viễn thông để tương tác thời gian thực giữa các người dùng máy 
tính, máy tính di động và cầm tay, và các thiết bị liên lạc có dây và không dây; cho phép 
các cá nhân gửi và nhận văn bản, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô qua thư điện tử (email), tin 
nhắn SMS, ứng dụng di động, nhắn tin tức thời hoặc một trang thông tin điện tử (trang 
web); cung cấp các phòng chat trực tuyến và các bản tin điện tử để truyền phát các văn 
bản, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô giữa các người sử dụng trong các lĩnh vực quan tâm 
chung; cung cấp một diễn đàn cộng đồng trực tuyến để người dùng có thể chia sẻ thông 
tin, ảnh chụp, âm thanh và hình ảnh vi-đê-ô; truyền phát tin nhắn; gửi, nhận và chuyển 
tiếp tin điện tử; phòng chat ảo được thiết lập thông qua nhắn tin điện tử và nhắn tin văn 
bản; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền phát thông điệp giữa những người dùng máy 
tính; truyền phát dữ liệu điện tử; truyền phát điện tử các tệp tin âm thanh và vi-đê-ô được 
phân luồng thông qua mạng máy tính và truyền thông; truyền phát điện tử các tập tin âm 
thanh và vi-đê-ô có thể tải xuống được thông qua máy tính và mạng truyền thông.   

 
Nhóm 41: Cung cấp tạp chí trực tuyến không tải xuống được, cụ thể là, các nhật ký trực 
tuyến (blog) với, nội dung do người dùng xác định trong lĩnh vực mạng xã hội; tạp chí 
trực tuyến, cụ thể là, các nhật ký trực tuyến có chứa thông tin và ý kiến cá nhân trong các 
lĩnh vực quan tâm chung; cung cấp thông tin thời gian thực liên quan đến những câu 
chuyện, ý tưởng, ý kiến, tin tức mới nhất và liên quan đến thông tin thuộc mối quan tâm 
cá nhân trong lĩnh vực giải trí, thể thao, thời trang, giáo dục, sở thích, tiêu khiển, đào tạo, 
người nổi tiếng, văn hóa, các sự kiện hiện tại và viết nhật ký qua mạng internet và các 
mạng truyền thông khác; cung cấp nhật ký web do người dùng tạo ra có chứa những thông 
tin liên quan đến những câu chuyện, ý tưởng, ý kiến, tin tức mới nhất và thông tin thuộc 
mối quan tâm cá nhân; cung cấp thông tin liên quan đến nhiều loại chủ đề khác nhau bao 
gồm giáo dục, vui chơi giải trí; cung cấp nhật ký trang web có các nhật ký và các tệp tin 
âm thanh, vi-đê-ô và văn bản không thể tải xuống được; cung cấp một cơ sở dữ liệu trực 
tuyến có thể tìm kiếm gồm các chủ đề và người trong ngành công nghiệp giải trí và thể 
thao; cung cấp một cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực tin tức và giải trí.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ (SAAS), cụ thể là, lưu trữ phần mềm để sử  
dụng bởi người khác để sử dụng trong thông tin liên lạc giữa mọi người và các tổ chức, sử 
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dụng các mạng không dây và có dây, thông qua máy tính và các thiết bị di động; cung cấp 
một nền tảng cho việc thông tin liên lạc bằng thiết bị di động; cung cấp một trang web 
tương tác; cung cấp một trang web có các phần mềm không thể tải xuống được; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời các phần mềm không thể tải trực tuyến; cung cấp dịch vụ ứng 
dụng sử dụng phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API); dịch vụ máy tính, cụ thể là, 
cung cấp một nền tảng có tính năng công nghệ cho phép người sử dụng internet gửi, tải 
lên, xem và chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung đa phương tiện; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là, tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký tham gia thảo luận, lấy ý 
kiến phản hồi từ những người dùng giống như họ, hình thành các cộng đồng ảo, và tham 
gia vào các dịch vụ mạng xã hội; cho thuê một trang web tương tác và phần mềm không 
thể tải trực tuyến để cung cấp thời gian thực các dữ liệu, tin nhắn, vị trí, ảnh chụp, liên 
kết, văn bản, âm thanh, vi-đê-ô và dữ liệu khác; cung cấp một nền tảng trực tuyến và phần 
mềm không thể tải xuống được để đăng tải, chia sẻ, hiển thị và xem nội dung do người 
dùng tạo ra trong thời gian thực; cung cấp một trang web cho phép người dùng xem văn 
bản, tài liệu âm thanh và hình ảnh và cung cấp bình luận; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo 
ra một cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng tham gia vào các cuộc thảo luận và tham 
gia vào các mạng xã hội; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm máy tính không 
thể tải xuống được để tạo lập, thiết kế, biên tập và tổ chức văn bản, hình ảnh, các tệp tin 
âm thanh và hình ảnh; cung cấp các phần mềm không thể tải trực tuyến để thu thập, phân 
tích, lưu trữ và truyền dữ liệu và thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán điện tử; 
cung cấp phần mềm không thể tải trực tuyến để hỗ trợ cho việc thanh toán và giao dịch 
thương mại điện tử; cung cấp một nền tảng trực tuyến và trang web tương tác để sử dụng 
trong việc cung cấp các dịch vụ bán lẻ và đặt hàng cho nhiều chủng loại hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng của người khác; cung cấp một nền tảng trực tuyến và trang web tương tác 
cho phép các thương nhân cung cấp thông tin về và cho phép người tiêu dùng có thể nhận 
được các khoản chiết khấu, giảm giá, phần thưởng, phiếu giảm giá, tín dụng và ưu đãi đặc 
biệt đối với hàng hóa và dịch vụ; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm không 
thể tải xuống được để vận hành, điều hành, tham gia và giám sát các chương trình khách 
hàng trung thành; dịch vụ lưu trữ và phục hồi dữ liệu để truyền, hiển thị và lưu trữ giao 
dịch, nhận dạng và thông tin tài chính; cung cấp một trang web trên internet vì mục đích 
của mạng xã hội; cung cấp một trang web mạng xã hội vì mục đích giải trí; cung cấp dịch 
vụ xác thực người dùng trong các giao dịch. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; các dịch vụ mạng xã hội, cụ thể là cung cấp 
cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến trong lĩnh vực mạng xã hội và cung cấp cơ sở dữ liệu 
tìm kiếm trực tuyến (phục vụ mục đích cá nhân); dịch vụ an ninh, cụ thể xác thực và xác 
minh danh tính của người sử dụng và giám sát hệ thống cho mục đích an ninh. 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, cụ thể là thanh vòng treo và thanh treo rèm phòng tắm, mành tre, bảng 

thông báo (bảng niêm yết), nệm ghế, tấm đệm ghế, giá treo áo khoác, ván cách nhiệt và 
cách âm (là bộ phận của tủ hoặc đồ đạc trong nhà), móc rèm, đệm, tấm rèm bằng hạt 
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cườm để trang trí, tấm trang trí tường bằng xương, ngà voi, thạch cao, nhựa, sáp hoặc gỗ, 
tủ bày hàng, giá bày hàng, ngăn kéo (là bộ phận của tủ và bàn) bằng nhựa gỗ, li-e, sậy, 
mía, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đá bọt và thế phẩm 
của các vật liệu này, tượng nhỏ bằng vải, tượng nhỏ bằng xương, ngà voi, thạch cao, sáp 
hoặc gỗ, tủ nhiều ngăn, màn chắn cho lò sưởi (đồ đạc), tấm phủ đồ đạc bằng nhựa, thiết bị 
phân phối khăn lau tay (không bằng kim loại, gắn cố định), bằng kim loại, khung tranh 
ảnh, quả cầu gương, kệ để mũ nón, giá treo mũ nón, tủ đựng chìa khóa, giá để tạp chí, giá 
bày hàng bằng kim loại, khung gương, thùng rác bằng kim loại, tay nắm cửa không bằng 
kim loại, khung tranh giấy, khung ảnh giấy, gối, giá để chậu cây, kệ để chậu cây, hộp 
bằng chất dẻo, thùng bằng chất dẻo, tay nắm cửa bằng nhựa, bảng nhựa có các lỗ có thể 
cắm chốt treo đồ vật, cờ hiệu nhựa (dùng để trang trí), tác phẩm điêu khắc bằng nhựa, hộp 
đựng giấy làm bằng xương, ngà voi, thạch cao, nhựa, sáp hoặc gỗ, tượng nhỏ bằng nhựa, 
đệm ghế, thanh treo rèm phòng tắm, vòng treo rèm phòng tắm, tượng bằng xương, ngà 
voi, thạch cao, nhựa, sáp hoặc gỗ, tượng nhỏ bằng xương, thạch cao, ngà voi, sáp hoặc gỗ, 
giá để ô, tấm treo tường bằng nhựa hoặc gỗ, mành nhựa treo cửa sổ, hộp gỗ, thùng gỗ, tay 
nắm cửa bằng gỗ, biển hiệu bằng gỗ, tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
nhựa; đồ gỗ (đồ đạc); khung ảnh, hộp trang trí làm bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2015-12962 (220) 25.05.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế giới Xe 
điện  (VN) 
P502, tòa nhà 27, Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe đạp, xe đạp trẻ em, xe đạp địa hình, xe đạp thể thao, xe đạp 
đua, xe điện, xe máy, xe ôtô điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, xe đạp, xe đạp trẻ em, xe đạp địa hình, xe đạp thể thao, 
xe đua, xe điện, xe máy điện, xe ô tô điện.  

 

 
(210) 4-2015-13163 (220) 26.05.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 5.3.6; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh cốm, xám 
(731) M¸quinas AgrÝcolas Jacto S.A  

(BR) 
Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 PompÐia, 
SP, CEP 17580-000 Brazil  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ nông nghiệp, trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy nông nghiệp; bình 
phun, bơm (bộ phận của máy và động cơ); máy gặt và máy cắt cỏ; bơm ly tâm; pít-tông 
cho xi lanh; xi lanh dùng cho động cơ; bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy và động cơ; 
máy xén cỏ; máy tưới dùng trong nông nghiệp; máy hút bụi áp lực cao (thiết bị/dụng cụ 
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làm sạch); máy và thiết bị/dụng cụ làm sạch (dùng điện); động cơ điện, trừ loại dùng cho 
xe cộ trong nhà; động cơ cánh quạt, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
động cơ, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; lưỡi cắt (lưỡi dao) dùng cho 
máy cắt cỏ; bình xịt (bộ phận của máy móc); bộ truyền động dùng cho máy móc; chổi 
quét tự động (máy móc); quạt gió dùng cho động cơ. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp và làm vườn, thiết bị và công cụ, cụ thể là, bình xịt, bình 
phun và bình xì thao tác thủ công. 

 

 
(210) 4-2015-13208 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất kim loại; máy phóng điện để cắt và sản xuất kim loại; rô bốt 

(máy móc) công nghiệp để sản xuất kim loại; thang máy; thang máy [không dùng để kéo 
người trượt tuyết]; thiết bị nâng; thang cuốn; máy chế biến chất dẻo; máy đúc chất dẻo; 
máy để sản xuất chất bán dẫn; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; bugi đánh lửa cho 
động cơ; máy bơm; máy nén; máy thổi để thông gió và điều hòa không khí; máy khâu; 
động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy 
phát điện xoay chiều; máy phát điện; máy giặt dùng điện; máy rửa bát dùng điện; máy hút 
bụi; máy trộn dùng điện; chổi vận hành bằng điện; cơ cấu truyền động không dùng cho xe 
cộ mặt đất; phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; magnêtô để đánh lửa cho động cơ; cuộn 
dây đánh lửa cho động cơ.    

 
Nhóm 09: Máy, thiết bị và dụng cụ đo; áp kế; máy đo dòng chảy; máy và thiết bị phân 
phối và điều khiển điện; rơle điện; bộ ngắt mạch điện; bộ điều khiển điện; bộ chỉnh lưu; 
bộ nối điện; công tắc điện; điện trở; tổng đài điện thoại; thiết bị chống sét; máy biến áp; 
bộ phân phối điện; lò phản ứng điện; ắc quy; máy, thiết bị và dụng cụ đo điện và từ; công 
tơ điện; vôn kế; ampe kế; dây điện và dây cáp điện; cáp sợi quang; máy và thiết bị liên lạc 
dùng điện; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; điện thoại; máy 
fax; bộ lặp tần số truyền thông; máy thu hình; máy rađiô; bộ thu và truyền để liên lạc 
bằng rađiô; máy rađa; trắc viễn kế; đầu đọc đã CD; máy quay viđêô; đầu đọc đĩa viđêô; 
máy ghi băng viđêô; anten; đĩa và băng từ; đĩa quang; bộ dò mục tiêu từ tính; bộ cảm biến 
siêu âm; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; chương trình máy 
tính; thiết bị mang dữ liệu từ tính; bộ xử lý văn bản; đèn nhiệt điện tử; chất bán dẫn; bóng 
bán dẫn; mạch điện tử; mạch tích hợp; thiết bị dẫn hướng và thiết bị dẫn hướng xe ôtô; 
thiết bị điều khiển điện tử; bộ điều khiển bằng số điện tử; bộ điều khiển có thể lập trình; 
bộ điều khiển điện tử để phun nhiên liệu, tính thời gian đánh lửa và tốc độ chạy không 
cho xe cộ; máy sinh khí ozon; thiết bị báo cháy; đĩa và băng viđêô ghi trước.     

 
Nhóm 11: Đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi nóng; thiết bị sưởi nóng dùng dầu; 
thiết bị làm nóng nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; lò vi sóng để nấu nướng; nồi nấu 
dùng điện; lò nướng bánh bằng điện; lò điện từ để nấu nướng; tấm sưởi dùng điện; tủ 
lạnh; tủ cấp đông; bộ trao đổi nhiệt; thiết bị điều hòa không khí; bình phun hơi dùng điện; 
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máy điều hòa không khí; máy lọc không khí; quạt điện; thiết bị sấy không khí; chụp hút 
bếp; máy giữ độ ẩm không khí; máy hút ẩm; thiết bị khử mùi không khí dùng điện; thảm 
sưởi dùng điện, lò sưởi điện; chăn điện không dùng cho mục đích y tế; thiết bị sấy quần 
áo; thiết bị sấy tóc; máy và thiết bị lọc nước.    

 

Nhóm 12: Động cơ mô tô, động cơ, cơ cấu truyền động, hộp số, khớp truyền động, giảm 
xóc, phanh, khớp ly hợp và thiết bị truyền động, tất cả cho xe cộ mặt đất; chuông chống 
trộm dùng cho xe cộ.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt máy móc, thiết bị và dụng cụ viễn thông; lắp đặt thiết bị phân phối điện 
của máy móc, thiết bị và dụng cụ điều khiển; sửa chữa và bảo dưỡng thang máy, máy và 
công cụ sản xuất kim loại, máy điều hoà không khí, máy thu thanh, máy thu hình, máy 
móc, thiết bị và dụng cụ viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, máy móc, 
thiết bị và dụng cụ phân phối hoặc điều khiển điện, máy phát điện, động cơ điện và máy 
khâu.    

 

Nhóm 42: Thu thập rác thải công nghiệp; thiết kế công nghiệp; thiết kế máy tính và máy 
móc; cung cấp thông tin kỹ thuật và kiến thức hoạt động trong các lĩnh vực máy tính, thiết 
bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn thông và máy móc, thiết bị và dụng cụ công nghiệp; 
thiết kế và cập nhật chương trình máy tính; nghiên cứu và phát triển cho người khác. 

 

 
(210) 4-2015-13578 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
EUROCONTROL  (VN) 
26G Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo giám định.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám định; tư vấn giám định 
 

 
(210) 4-2015-13635 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hạt giống C.P Việt Nam  (VN) 
Lô I-4, đường số 1, KCN Định Quán, xã 
La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón vô cơ; phụ gia phân bón; hợp chất ni tơ; hoá chất dùng trong nông 
nghiệp (trừ thuốc diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt (vật) ký sinh). 

 

Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé làm từ các sản phẩm nông nghiệp; thuốc trừ sâu; thuốc 
chống sâu bọ và côn trùng; thuốc diệt cỏ. 
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Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; động cơ 
diezel dùng cho máy nông cụ. 

 

Nhóm 30: Các sản phẩm nông nghiệp như: gạo; ngô. 
 

Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp như: hạt bắp; hạt rau, hạt đậu, cây giống, con giống; 
xoài, mít, cam, sầu riêng (chưa chế biến). 

 

Nhóm 42: Thử nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-13636 (220) 29.05.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hạt giống C.P Việt Nam  (VN) 
Lô I-4, đường số 1, KCN Định Quán, xã 
La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón vô cơ; phụ gia phân bón; hợp chất ni tơ; hoá chất dùng trong nông 
nghiệp (trừ thuốc diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt (vật) ký sinh). 

 

Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé làm từ các sản phẩm nông nghiệp; thuốc trừ sâu; thuốc 
chống sâu bọ và côn trùng; thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; động cơ 
diezel dùng cho máy nông cụ. 

 

Nhóm 30: Các sản phẩm nông nghiệp như: gạo; ngô. 
 

Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp như: hạt bắp; hạt rau, hạt đậu, cây giống, con giống; 
xoài, mít, cam, sầu riêng (chưa chế biến).  

 

Nhóm 42: Thử nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-13951 (220) 02.06.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 40201506935V 24.04.2015 SG 

(531) A10.3.13; A10.3.11 
(731) SHOPEE SINGAPORE PRIVATE 

LIMITED   (SG) 
1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, 
Singapore 138522  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị thông tin liên lạc, phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về; chương trình máy tính (phần mềm có thề tải xuống được); phần 
mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị đầu cuối an toàn cho các giao dịch điện tử; thiết bị đầu 
cuối bán hàng điện tử; phần mềm thương mại điện tử dùng cho máy vi tính cho phép 
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người dùng thực hiện các giao dịch thương mại điện tử thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; máy chủ mạng internet. 

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá, dịch vụ đánh giá 
kinh doanh, thông tin về thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; đại 
lý thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người 
tiêu dùng); dịch vụ trung gian thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp; biên tập các quảng cáo sử dụng trên trang tin điện tử internet; biên tập 
các thư mục cho việc công bố trên internet; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
biên tập số liệu thống kê; quản lý hàng hóa trong kho trên máy vi tính phân tích giá thành; 
tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ hậu cần (quản lý kinh doanh và tổ 
chức cơ sở vật chất và nguồn lực); nghiên cứu thị trường; dịch vụ marketing; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; bán đấu giá trực tuyến; thăm dò dư luận; tổ 
chức và quản lý chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần 
nhấp chuột; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ 
cho người khác); cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp thị 
trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa; dịch vụ cung cấp các thông tin 
giao dịch về thương mại và kinh doanh; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 
qua báo chí; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng (cho người khác); tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ cung cấp vì lợi ích của người khác các loại sản phẩm 
khác nhau (không bao gồm vận chuyển các sản phẩm này) cho phép khách hàng xem xét 
và mua những hàng hóa này một cách thuận tiện từ những web mua bán trên mạng viễn 
thông toàn cầu (mạng internet); cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; 
cập nhật tài liệu quảng cáo; tối ưu hóa lượng truy cập trang web. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tiền tệ thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giao dịch tài chính điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ thanh toán và cân đối các giao dịch tài chính điện tử thông qua mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ quản trị thanh toán qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ ngoại hối điện 
tử. dịch vụ tài chính với việc xác nhận người sử dụng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tài chính bằng việc cung cấp xác nhận người sử dụng điện tử cho việc chuyển tiền 
điện tử không dây, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các giao dịch séc điện tử thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ trung gian tài chính, cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả 
trước thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả trước 
tại quầy thu tiền; dịch vụ tài chính phép cho chuyển tiền và thanh toán việc mua các hàng 
hoá và dịch vụ do người khác cung cấp  thông qua hệ thống giao dịch điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); thư điện tử; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng internet; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp 
các liên kết truyền thông trực tuyến giúp chuyển trang tin điện tử của người sử dụng đến 
các trang tin địa phương và toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng 
từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ truyền thông bằng các 
phương tiện điện tử; dịch vụ truyền thông bằng các phương tiện không dây; dịch vụ viễn 
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thông liên quan đến thương mại; dịch vụ viễn thông liên quan đến thanh toán điện tử; dịch 
vụ viễn thông liên quan đến thanh toán không dây; dịch vụ viễn thông qua mạng máy tính 
liên quan đến việc truyền thông tin giữa các ngân hàng dữ liệu; dịch vụ tư vấn viễn thông; 
truyền tập tin dữ liệu số. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng 
qua bưu điện; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); chuyển chở hàng hóa; dịch vụ gói quà; 
đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu trữ dữ liệu hoặc tài liệu điện tử thành dạng vật chất; dịch 
vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa 
hàng; thông tin về kho chứa; cất giữ hàng hóa; thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ hậu 
cần vận tải; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hóa.  

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tích hợp 
hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; dịch vụ diệt vi rút cho máy tính; chuyển 
đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không 
phải là chuyển đổi vật lý); dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; thiết kế và phát triển 
chương trình máy tính dùng cho điện thoại di động; thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính; chuẩn đoán lỗi trong các chương trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên 
máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ lưu trữ phần mềm như một dịch vụ (SaaS); 
bảo dưỡng phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật và ngăn chặn các rủi ro máy tính; 
nhà cung cấp thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ 
máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm xác thực trực tuyến không thể tải xuống được 
để truyền tới máy tính thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền sử dụng tạm 
thời phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được cho quy trình thanh toán điện tử; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không thể tái xuống được cho quy 
trình thanh toán không dây; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không 
thể tải xuống được cho thương mại điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); 
tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn công nghệ viễn thông; xử lý sự cố phần mềm máy tính 
(hỗ trợ kỹ thuật); cập nhật phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật và ngăn chặn rủi ro 
máy tính; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế website.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng 
trong giao dịch thương mại điện tử; cung cấp thông tin liên quan đến chủ sơ hữu tài sản trí 
tuệ và chính sách thực thi để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, yêu cầu của người tham gia chương 
trình liên quan đến việc sử dụng tài sản trí tuệ cúa người khác trên thị trường giao dịch 
điện tử.  
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị thông tin liên lạc; phần mềm ứng dụng 

máy vi tính có thể tải về; chương trình máy tính (phần mềm có thề tải xuống được); phần 

mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị đầu cuối an toàn cho các giao dịch điện tử; thiết bị đầu 

cuối bán hàng điện tử; phần mềm thương mại điện tử dùng cho máy vi tính cho phép 

người dùng thực hiện các giao dịch thương mại điện tử thông qua mạng máy tính toàn 

cầu; máy chủ mạng internet.  

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ đánh giá 

kinh doanh; thông tin về thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh; tư vấn quản lu kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; đại 

lý thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người 

tiêu dùng); dịch vụ trung gian thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 

hoặc công nghiệp; biên tập các quảng cáo sử dụng trên trang tin điện tử internet; biên tập 

các thư mục cho việc công bố trên internet; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 

biên tập số liệu thống kê; quản lý hàng hóa trong kho trên máy vi tính phân tích giá thành; 

tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch 

vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ hậu cần (quản lý kinh doanh và tổ 

chức cơ sở vật chất và nguồn lực); nghiên cứu thị trường; dịch vụ marketing; dịch vụ 

quảng cáo trục tuyến trên mạng máy tính; bán đấu giá trực tuyến; thăm dò dư luận; tổ 

chức và quản lý chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần 

nhấp chuột; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ 

cho người khác); cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp thị 

trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa; dịch vụ cung cấp các thông tin 

giao dịch về thương mại và kinh doanh; xuất bản tài liệu quáng cáo; dịch vụ quảng cáo 

qua báo chí; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ đẩy 

mạnh bán hàng (cho người khác); tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; hệ thống hóa thông tin 

vào cơ sờ dữ liệu máy tính; dịch vụ cung cấp vì lợi ích của người khác các loại sản phẩm 

khác nhau (không bao gồm vận chuyển các sản phẩm này) cho phép khách hàng xem xét 

và mua những hàng hóa này một cách thuận tiện từ những web mua bán trên mạng viễn 

thông toàn cầu (mạng internet); cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; 

cập nhật tài liệu quảng cáo; tối ưu hóa lượng truy cập trang web.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tiền tệ thông qua 

mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giao dịch tài chính điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; 

dịch vụ thanh toán và cân đối các giao dịch tài chính điện tử thông qua mạng máy tính 

toàn cầu; dịch vụ quản trị thanh toán qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ ngoại hối điện 

tử; dịch vụ tài chính với việc xác nhận người sử dụng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; 

dịch vụ tài chính bằng việc cung cấp xác nhận người sử dụng điện tử cho việc chuyển tiền 

điện tử không dây thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các giao dịch séc điện tử thông qua mạng 

máy tính toàn cầu; dịch vụ trung gian tài chính; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tra 

trước thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ trả trước 

tại quầy thu tiền; dịch vụ tài chính cho phép chuyển tiền và thanh toán việc mua hàng hoá 

và dịch vụ do người khác cung cấp  bằng hệ thống giao dịch điện tử. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng 

thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); thư điện tử; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
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thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng internet; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 

dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp 

các liên kết truyền thông trực tuyến giúp chuyển trang tin điện tử của người sử dụng đến 

các trang tin địa phương và toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng 

từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu: cung cấp quyền 

truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng, dịch vụ truyền thông bằng các 

phương tiện điện tử; dịch vụ truyền thông bằng các phương tiện không dây; dịch vụ viễn 

thông liên quan đến thương mại; dịch vụ viễn thông liên quan đến thanh toán điện tử; dịch 

vụ viễn thông liên quan đến thanh toán không dây; dịch vụ viễn thông qua mạng máy tính 

liên quan đến việc truyền thông tin giữa các ngân hàng dữ liệu; dịch vụ tư vấn viễn thông; 

truyền tập tin dữ liệu số.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng 

qua bưu điện; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); chuyển chở hàng hóa; dịch vụ gói quà; 

đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu trữ dữ liệu hoặc tài liệu điện tử thành dạng vật chất; dịch 

vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa 

hàng; thông tin về kho chứa; cất giữ hàng hóa; thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ hậu 

cần vận tải; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hóa.    

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn phần 

mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tích hợp 

hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; dịch vụ diệt vi rút cho máy tính; chuyển 

đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang web cho 

người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không 

phải là chuyển đổi vật lý); dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; thiết kế và phát triển 

chương trình máy tính dùng cho điện thoại di động; thiết kế và phát triển phần mềm máy 

tính; chuẩn đoán lỗi trong các chương trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên 

máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ lưu trữ phần mềm như một dịch vụ (SaaS); 

bảo dưỡng phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật và ngăn chặn các rủi ro máy tính; 

nhà cung cấp thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ 

máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 

cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm xác thực trực tuyến không thể tải xuống được 

để truyền tới máy tính thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền sử dụng tạm 

thời phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được cho quy trình thanh toán điện tử; 

cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không thể tái xuống được cho quy 

trình thanh toán không dây; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không 

thể tải xuống được cho thương mại điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); 

tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn công nghệ viễn thông; xử lý sự cố phần mềm máy tính 

(hỗ trợ kỹ thuật); cập nhật phần mềm máy tính liên quan đến bảo mật và ngăn chặn rủi ro 

máy tính; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế website. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng 

trong giao dịch thương mại điện tử; cung cấp thông tin liên quan đến chủ sở hữu tài sản trí 

tuệ và chính sách thực thi để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, yêu cầu của người tham gia chương 

trình liên quan đến việc sử dụng tài sản trí tuệ của người khác trên thị trường giao dịch 

điện tử.  
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(210) 4-2015-14092 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 
Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, chất chiết ra từ thịt, chất chiết ra từ 
xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết ra từ thủy hải sản; thực phẩm chế biến 
được làm từ thịt, thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, cua, mực, nghêu; rau củ quả 
được bảo quản, rau củ quả được nấu chín; nước chấm (chế phẩm làm từ nước mắm). 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc); nước xốt, xốt madonne, nước xốt hỗn hợp 
và các chế phẩm trong nhóm này để làm nước xốt, gia vị, tương mù tạc; cafe, chè (trà), 
nem (chả giò). 

 

 
(210) 4-2015-14847 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Hoàng 
Gia  (VN) 
Số 1B, phố Phó Đức Chính, phường Ngô 
Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Nem có nhân làm từ hai nguyên liệu chính là tôm, thịt lợn và sốt may-on-ne. 
 
 

(210) 4-2015-14849 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 26.4.2; 26.1.4; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Hoàng 
Gia  (VN) 
Số 1B, phố Phó Đức Chính, phường Ngô 
Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Nem có nhân làm từ hai nguyên liệu chính là tôm, thịt lợn và sốt may-on-ne. 
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(210) 4-2015-14993 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; 24.1.1 
(591) Đen, đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Lê Phát  (VN)
Số 001 lô C1, đường Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: camera quan sát, thiết bị báo động, thiết 
bị báo cháy, chữa cháy, tổng đài điện thoại, chuông cửa có gắn thiết bị ghi hình, máy bộ 
đàm, máy chấm công, thiết bị chống sét, bộ tiếp hợp (adaptor) dùng trong lĩnh vực viễn 
thông, thiết bị điện tử, dụng cụ và thiết bị viễn thông (bao gồm cả modem) để kết nối với 
cơ sở dữ liệu và internet, thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện, thiết bị vi tính, thiết bị an 
ninh, thiết bị kiểm soát việc ra vào, hàng trang trí nội thất, phụ tùng ô tô, điện thoại di 
động, thiết bị truyền hình, linh phụ kiện điện thoại, linh phụ kiện điện thoại di động, linh 
phụ kiện điện tử, dây cáp tín hiệu, dây điện. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công, sửa chữa: camera quan sát, thiết bị báo động, thiết bị báo 
cháy, tổng đài điện thoại, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh.  

 
Nhóm 38: Hoạt động viễn thông không dây; cung cấp cổng thông tin viễn thông.  

 
Nhóm 42: Hoạt động tư vấn kỹ thuật; dịch vụ tư vấn về an ninh mạng. 

 

 
(210) 4-2015-15608 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EURO SUN 
Việt Nam   (VN) 
¤ số 52, TT6, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): vòi nước, chậu đựng nước, vòi hoa sen tắm, vách ngăn 
phòng tắm, bản lề thủy lực, nội thất phòng tắm.  

 

 
(210) 4-2015-17051 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 41-2015-0022427 13.05.2015 KR 

(591) Hồng 
(731) VONVON, INC.   (KR) 

Sampyeong-Dong 618 Woorim W-city 
602-1, Bundang-Gu, Seongnam-Si, 
GyeongGi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 38: Đường truyền để cung cấp nội dung đố vui để quảng cáo thông qua ứng dụng 
cho điện thoại thông minh; đường truyền để cung cấp nội dung đố vui thông qua ứng 
dụng điện thoại thông minh; truyền các nội dung đố vui thông qua điện thoại và internet; 
đường truyền để cung cấp bảng thông báo điện tử để quảng cáo liên quan đến nội dung đố 
vui; đường truyền để cung cấp bảng thông báo điện tử liên quan đến nội dung đố vui; dịch 
vụ cổng thông tin điện tử; truyền các nội dung truyền thông số cho các bên khác; cung 
cấp truy cập điện tử vào nội dung truyền thông số; cung cấp nền tảng kết nối cho kết nối 
các thiết bị di động; gửi tin nhắn; dịch vụ gửi tin nhắn tạm thời; dịch vụ bảng thông báo 
điện tử (dịch vụ giao tiếp điện tử); truyền các thông tin thông qua mạng xã hội (SNS); 
truyền các dịch vụ truyền thông cho ứng dụng điện thoại thông minh; cung cấp dịch vụ 
truyền tải phim/nhạc/viđêô/trò chơi điện tử và nội dung đa phương tiện; truyền đạt điện tử 
phim/nhạc/viđêô/trò chơi và nội dung đa phương tiện; cung cấp dịch vụ tiếp cận mạng xã 
hội trực tuyến; dịch vụ phát dữ liệu đa phương tiện thông qua internet như dữ liệu âm 
thanh và dữ liệu hình ảnh có thể tải về; truyền tải dữ liệu/âm thanh và hình ảnh cho mạng 
xã hội trực tuyến (SNS); dịch vụ truyền hình trực tiếp dựa trên máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-17090 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Đỗ Thu Hà  (VN) 

97 đường Triệu Việt Vương, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay chế biến từ rau củ quả: giò chay, cá chay, thịt chay. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; khách sạn. 
 
 

(210) 4-2015-17155 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 20.7.1; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

giáo dục Nhân Việt  (VN) 
Số 20A1, phố Lê Đức Thọ, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục 

thông qua mạng internet, mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa 
phương tiện tương tác. 
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(210) 4-2015-18544 (220) 15.07.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 24.1.1; 13.1.5; 23.1.1; 5.7.3 
(591) Vàng, đen, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Mê K«ng  (VN) 
547C Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
 
 

(210) 4-2015-19003 (220) 17.07.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; 26.13.25; 26.13.1; A8.1.16 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây nhạt, đỏ, xanh 

dương, da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sinh Hảo  
(VN) 
Phố Sở Thượng, tổ 23, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Caramen, được làm từ trứng gà, sữa bò.  
 
 

(210) 4-2015-19103 (220) 20.07.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.4.2; A26.4.6 
(731) TAEWOONG FOOD CO., LTD.   (KR) 

21, Daegeum-ro 196beon-gil, Daeso-
myeon, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê và cà phê đã chế biến; cà phê (đã rang, xay, cà phê 
dạng hạt, cà phê dạng đồ uống); chiết xuất cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; thạch dạng 
thanh (kẹo) có bổ sung hồng sâm; trà nhân sâm; trà hồng sâm.  

 

 
(210) 4-2015-19467 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 13.1.6; 26.13.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)
125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; hãng thông tấn. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim trên băng hình; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch; rạp chiếu 
phim; phân phối phim điện ảnh; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất chương trình hòa nhạc, 
chương trình biểu diễn âm nhạc, nhạc kịch, chương trình truyền hình hoặc trình diễn kịch, 
lập kế hoạch và tổ chức các liên hoan phim; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của 
máy chiếu phim. 

 

 
(210) 4-2015-19926 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.9.19; A11.3.7; 25.1.6; 24.1.1 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng, vàng, cam, hồng
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quý 

Nhật  (VN) 
Tổ dân phố 61, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt; gia vị được làm từ chao, ớt. 
 

 
(210) 4-2015-20265 (220) 30.07.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25; A5.3.13 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Long Việt  
(VN) 
Số 215, KP12, phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng hoàn thiện công trình xây dựng; sửa chữa: bảo dưỡng ô tô và xe có 
động cơ, sửa chữa máy móc, thiết bị; lắp đặt, máy móc và thiết bị công nghiệp, hệ thống 
điện. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; cho thuê đồ dùng hữu hình khác bao gồm: cho thuê 
máy đông lạnh, hệ thống định vị dẫn đường. 

 

 
(210) 4-2015-20329 (220) 31.07.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.13.1; 26.5.1; A1.13.10; 24.5.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, đen 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thạch Sanh  (VN) 
Số 79 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-20397 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Mến  (VN) 
Số nhà 21 ngõ 282/7, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-20445 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ khí xây dựng STC  (VN) 
01 Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Khung bằng kim loại để xếp và giữ tấm đá, tấm kính hay tấm vật liệu dùng 
trong lĩnh vực xây dựng. 

 

Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá, tấm kính hay tấm 
vật liệu; máy cưa; bàn dùng cho máy móc (bàn gia công); giá cẩu dùng cho xe nâng. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: kẹp dán đá; ke vuông (để 
lắp ghép và dán đá); mặt hút điều chỉnh hai tấm đá (dụng cụ cầm tay để lắp ghép và dán 
tấm đá); bộ chặn giữ đá; dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá; dụng cụ giữ để dán chậu rửa 
mặt. 

 

Nhóm 09: áo bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 12: Xe đẩy đá, xe cút kít, xe nâng đá dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2015-20480 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.8; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
dịch vụ CNT  (VN) 
Số nhà 34, ngõ 169A, đường Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy tính xách tay, chuông báo động điện tử, bàn phím cho máy 
tính điện tử, phần mềm máy tính, máy sao chụp tài liệu; máy điện thoại; camera giám sát; 
camera ô tô; đầu DVD ô tô; giàn âm thanh ô tô; màn hình ô tô; thiết bị định vị dẫn đường 
dùng cho ô tô. 

 

Nhóm 11: Bộ đèn chống làm lóa mắt cho ô tô; máy điều hòa không khí cho ô tô; máy và 
thiết bị làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí. 

 

Nhóm 12: Đồ phụ kiện, đồ lắp đặt dùng cho xe ô tô cụ thể là: vỏ bọc ghế ô tô bằng da, ốp 
trang trí ô tô. 

 

Nhóm 17: Phim cách nhiệt dùng cho ô tô, sản phẩm chống ồn dùng cho ô tô. 
 

Nhóm 18: Túi xách (làm bằng da hoặc giả da); ví đựng tiền; ba lô (làm bằng vải hoặc giả 
da); cặp sách học sinh (bằng da hoặc giả da). 

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang (dùng cho trẻ em và người lớn); giầy, dép (người lớn và trẻ 
em); thắt lưng quần áo (bằng da hoặc giả da). 

 
 

(210) 4-2015-20780 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 18.7.22 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Minh Giang  (VN) 
999/9A, khu phố Chiêu Liêu, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống (cây trồng); hạt (ngũ cốc); cây và hoa tươi; thức ăn 
gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu: rau và quả tươi, hạt giống (cây trồng), hạt (ngũ cốc), 
cây và hoa tươi, cà phê, trà, mật ong, bánh mì, kẹo, chế phẩm ngũ cốc, sôcôla, mì sợi, 
gạo, đồ gia vị, thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế, đồ chơi trẻ em, giấy dán 
tường, phân bón trong nông nghiệp, thức ăn gia súc, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, 
ngọc trai, mũ bảo hiểm, kính bảo hộ thể thao, điện thoại và thiết bị điện thoại, xe máy, xe 
đạp, đồng hồ, ba lô, túi xách tay, vali, quần áo, giày dép, găng tay, mũ nón, đồ câu cá, 
thiết bị tập thể dục, rượu, rượu thuốc, rượu vang, xe ô tô và phụ tùng xe ô tô (bộ đàm gắn 
xe ô tô, đồng hồ tính cước xe taxi, thiết bị giám sát hành trình xe ô tô), máy vi tính và 
thiết bị máy vi tính (ổ cứng, thiết bị ngoại vi máy vi tính, bàn phím máy vi tính, máy in 
dùng cho máy vi tính, con chuột máy vi tính, miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính, 
micro, loa máy tính), máy quay phim, máy chụp hình, camera quan sát, thiết bị điện và 
điện tử gia dụng, ti vi, rađiô máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, máy 
fax, máy in và thiết bị phụ tùng của các máy này, thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng, 
lâm nghiệp, xây dựng, linh kiện phụ tùng thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị chữa cháy, 
máy móc thiết bị y tế, máy móc và phụ tùng các loại động cơ nổ, văn phòng phẩm (bút 
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(viết), sách, vở, cặp, tẩy (gôm), thước), kim khí điện máy, hóa mỹ phẩm, thiết bị và dụng 
cụ y tế; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; mua bán: rau và quả tươi, hạt giống (cây trồng), hạt (ngũ 
cốc), cây và hoa tươi, cà phê, trà, mật ong, bánh mì, kẹo, chế phẩm ngũ cốc, sôcôla, mì 
sợi, gạo, đồ gia vị, thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế, đồ chơi trẻ em, giấy dán 
tường, phân bón trong nông nghiệp, thức ăn gia súc, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, 
ngọc trai, mũ bảo hiểm, kính bảo hộ thể thao, điện thoại và thiết bị điện thoại, xe máy, xe 
đạp, đồng hồ, ba lô, túi xách tay, vali, quần áo, giày dép, găng tay, mũ nón, đồ câu cá, 
thiết bị tập thể dục, rượu, rượu thuốc, rượu vang, xe ô tô và phụ tùng xe ô tô (bộ đàm gắn 
xe ô tô, đồng hồ tính cước xe taxi, thiết bị giám sát hành trình xe ô tô), máy vi tính và 
thiết bị máy vi tính (ổ cứng, thiết bị ngoại vi máy vi tính, bàn phím máy vi tính, máy in 
dùng cho máy vi tính; con chuột máy vi tính, miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính, 
micro, loa máy tính), máy quay phim, máy chụp hình, camera quan sát, thiết bị điện và 
điện tử gia dụng (bao gồm máy giặt, máy sấy khô, bàn ủi, lò nướng, bếp điện, bếp điện từ, 
lò vi sóng, máy quạt, máy lạnh, máy điều hòa không khí, máy xay sinh tố, máy nấu nước, 
tủ lạnh, tủ đông, máy hút bụi, máy sấy tóc), ti vi, rađiô, máy photocopy, máy chiếu, đèn 
chiếu, máy hủy giấy, máy fax, máy in và thiết bị phụ tùng của các máy này, thiết bị máy 
công nghiệp (bao gồm máy nén, máy hàn, máy khoan, máy phay, máy hút khói, máy vệ 
sinh, máy phát điện), khai khoáng, lâm nghiệp, xây dựng, linh kiện phụ tùng thiết bị điện, 
vật liệu điện, thiết bị chữa cháy, máy móc thiết bị y tế, máy móc và phụ tùng các loại 
động cơ nổ, văn phòng phẩm (bút (viết), sách, vở, cặp, tẩy (gôm), thước), kim khí điện 
máy (bao gồm loa, đầu đọc đĩa VCD, DVD, máy ép trái cây, quạt điện các loại, máy lọc 
không khí, máy lọc nước, máy ghi âm), hóa mỹ phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ 
trang trí quầy kính các cửa hàng. 

 

 
(210) 4-2015-20936 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Bùi Hải Lâm  (VN) 

Bảo Định, Xuân Định, Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2015-21183 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây nhạt, đen 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sản xuất và Phát triển 
thương mại Điện cơ Hà Nội  
(VN) 
Số 5, ngõ 70/79, phố Văn Trì, phường 
Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; máy bơm nước; động cơ hơi nước 
(không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); động cơ và máy thủy lực (không 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); máy xay nghiền chạy điện; máy phát điện. 

 

 
(210) 4-2015-21234 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) CATERPILLAR INC.  (US) 

100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 
61629, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy móc và máy công cụ dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, 
xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh 
quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, khai thác 
dầu khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường xá; động 
cơ, không phải loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ không dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, máy nén dùng cho máy móc, máy phát điện, bơm dùng 
cho máy móc, tất cả dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh 
dấu đất bằng đường mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, 
nâng/nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, khai thác dầu khí, lát đường/sàn, 
đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường xá. 

 

Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính để kiểm tra, theo dõi và vận hành xe 
cộ, động cơ, thiết bị, máy móc, máy công cụ, và các bộ phận của các máy móc trên, tất cả 
dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường 
mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, 
xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, khai thác dầu khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát 
điện, xây dựng và sửa chữa đường xá; phần mềm máy tính để phân tích thống kê, phân 
tích dữ liệu, phân tích dự báo, lập kế hoạch và quản lý văn phòng tại công trường; phần 
mềm máy tính để lựa chọn vị trí chuyển phát và theo dõi tình trạng chuyển phát bưu kiện, 
hàng hóa, và các nguyên vật liệu tại công trường; cáp và đầu kẹp dùng để khởi động khẩn 
cấp (khi ắc quy bị hết điện); thiết bị khởi động khẩn cấp (bao gồm cáp và đầu kẹp kèm 
theo ắc quy dự phòng), bộ chi tiết để lắp ráp thiết bị khởi động khẩn cấp, thiết bị sạc 
pin/ắc-quy; kính đeo mắt; kính râm; kính bảo hộ; điện thoại di động; phụ kiện điện thoại 
di động. 

 

Nhóm 12: Xe cộ trên mặt đất dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý 
đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, 
chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, khai thác dầu khí, 
lát đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường xá; đầu máy xe lửa; 
động cơ cho xe cộ trên mặt đất. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đá quý; dụng cụ đo thời gian 
(đồng hồ) và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay, đồng hồ, khuy măng sét, ghim cà vạt, 
ghim kẹp cà vạt, vòng đeo tay (đồ trang sức), mặt dây chuyền (đồ trang sức), khóa cài thắt 
lưng (đồ trang sức), hoa tai, đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn), dây đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang rẻ tiền), ghim có đầu bịt (đồ trang sức), ghim cài ve áo (đồ trang sức), 
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vòng cổ (đồ trang sức), dây đeo đồng hồ bỏ túi, đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường, 
dây đồng hồ đeo tay, vỏ đồng hồ, dây chuyền (đồ trang sức), dây chuyền đeo đồng hồ, 
dụng cụ đo thời gian dùng như đồng hồ, đồng hồ bấm giờ, bông tai dạng kẹp, kẹp cài cà 
vạt, đồ trang sức cho y phục, chốt cài cà vạt, ghim cài để trang sức, đồng hồ bỏ túi, nhẫn 
(đồ trang sức), đồng hồ bấm giờ, dây đồng hồ, chốt gắn cà vạt, ghim cài cà vạt, bộ phận 
chuyển động của đồng hồ. 

 

Nhóm 18: Da và đồ giả da cụ thể là, ví gập, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví 
đựng chìa khóa, ví đựng tiền xu, cặp đựng giấy tờ và tài liệu, túi đựng quần áo dùng để đi 
du lịch, ba lô, túi vải thô dùng đi cắm trại, túi xách dùng cho các chuyến bay, túi xách, «, 
túi du lịch, túi thể thao, túi cho thể thao, túi đựng sách, túi đeo vai, ví. 

 

Nhóm 25: Quần áo mặc hàng ngày, mặc chơi thể thao và mặc đi làm (không phải quần áo 
chuyên dụng), cụ thể là mũ lưỡi trai, thắt lưng, cà vạt, khăn quàng cổ, mũ nón, áo phông, 
quần soóc, quần thun dài, áo thun dài tay, cổ tay áo (trang phục), áo khoác choàng (trang 
phục), áo gi-lê, găng tay, găng tay hở ngón, quần áo đi mưa, bộ áo liền quần một mảnh, 
bít-tất, đồ đi chân. 

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ để chơi; thiết bị tập thể dục thể thao không thuộc các nhóm 
khác; đồ trang trí cho cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ chơi; mô hình 
xe cộ theo tỷ lệ; xe cộ đồ chơi; mô hình đồ chơi của các loại xe cộ, thiết bị và máy móc 
san chuyển đất và xây dựng; bộ đồ chơi lắp ráp đường ray xe lửa; bài lá; trò chơi máy tính 
cầm tay. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ chăm sóc khách hàng vì mục đích thương mại, cụ thể là theo dõi xe cộ, 
thiết bị, và máy móc sử dụng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, 
đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển đất, nâng/nhấc, lâm nghiệp, xây dựng cảnh 
quan, chăm sóc cỏ, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, khai thác dầu khí, lát 
đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường xá, để phục vụ và hỗ 
trợ khách hàng; dịch vụ chăm sóc khách hàng vì mục đích thương mại, cụ thể là theo dõi 
động cơ, thiết bị phát điện, hệ thống máy móc thiết bị, xe tải, đội vận tải, để có thể bảo 
dưỡng hoặc sửa chữa. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng xe cộ, động cơ, thiết bị, máy móc, máy công cụ, 
thiết bị và bộ phận điều khiển của các máy móc kể trên, dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, 
xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, 
xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác 
mỏ, khai thác dầu khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa 
đường xá; lắp đặt máy móc; cho thuê thiết bị máy móc, máy công cụ dùng trong đầm/ép 
đất, xây dựng, phá hủy công trình, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển 
đất, chiết xuất mỏ, xử lý nguyên vật liệu, lát đường/sàn, đặt đường ống, xây dựng và sửa 
chữa đường xá; phục hồi, nâng cấp, làm mới theo đơn đặt hàng và/hoặc chỉ dẫn của người 
khác, các loại xe cộ, động cơ, máy móc, máy công cụ, và các bộ phận của chúng, dùng 
trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, 
san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý 
nguyên vật liệu, khai thác mỏ, khai thác dầu khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, 
và xây dựng và sửa chữa đường xá; cho thuê thiết bị, máy móc, và máy công cụ dùng 
trong nâng/nhấc và dùng trong lấn biển. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe cộ. 
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(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần cứng và phần mềm máy tính để thực hiện dễ dàng và quản lý 

việc thanh toán, hoạt động ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, máy rút 
tiền tự động (ATM), giá trị được tích trữ, chuyển quỹ điện tử, thanh toán điện tử, xử lý 
điện tử và truyền dữ liệu thanh toán hóa đơn, chi tiêu tiền mặt, xác minh giao dịch, theo 
dõi lộ trình, dịch vụ ủy quyền và thanh toán, phát hiện và kiểm soát gian lận, dịch vụ khôi 
phục thảm họa và mã hóa; phần cứng và phần mềm máy tính để thực hiện dễ dàng việc 
nhận dạng và xác minh các thịết bị công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn (NFC) 
và thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến (RFID); phần cứng máy tính và phần mềm máy tính 
(ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) bao gồm ví dữ liệu dạng số (ví điện tử) lưu trữ các 
thông tin tài khoản của khách hàng để truy cập thông tin về các phiếu thưởng, phiếu mua 
hàng, mã phiếu mua hàng và phiếu giảm giá tại các điểm bán lẻ và để tích điểm thưởng 
hoặc tiền thưởng cho khách hàng thân thiết mà có thể được ghi có cho tài khoản của 
khách hàng; thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là thiết bị phát hiện tiền giả, thiết bị chẩn 
đoán không dùng cho mục đích y tế, thiết bị mã hoá từ tính, máy móc và dụng cụ để thử 
nghiệm vật liệu, máy đếm và phân loại tiền, máy dò dùng cho mục đích khoa học; vật 
mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; cơ cấu dùng cho thiết bị vận hành khi bỏ xu vào đó; máy 
đếm tiền; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần cứng máy tính, phần mềm máy tính và 
chương trình máy tính; thiết bị và dụng cụ điện và viễn thông, cụ thể là thiết bị để ghi, 
truyền và tái tạo dữ liệu bao gồm cả âm thanh và hình ảnh; máy tính; ổ trụ ghi từ tính; 
thiết bị để theo dõi, quản lý và phân tích tài khoản tài chính qua mạng máy tính toàn cầu; 
phần cứng máy tính và phần mềm máy tính, cụ thể dùng để phát triển, duy trì và sử dụng 
mạng máy tính cục bộ và diện rộng; hệ thống để đọc thẻ nhớ và hệ thống đọc dữ liệu 
trong bộ nhớ bao gồm bộ nhớ mạch tích hợp và bộ nhớ thẻ ngân hàng; ấn phẩm điện tử có 
thể tải xuống được; thiết bị in bao gồm thiết bị in dùng cho các hệ thống xử lý dữ liệu và 
các hệ thống giao dịch tài chính (máy in dùng với máy tính); máy rút tiền tự động và máy 
chi tiền mặt dùng cho các cơ sở ngân hàng; bộ mã hoá và giải mã; môđem; phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính để thực hiện dễ dàng các giao dịch thanh toán bằng các 
phương tiện điện tử qua mạng không dây, mạng máy tính toàn cầu và/hoặc thiết bị viễn 
thông di động, phần cứng máy tính và phần mềm mã hoá, khoá mã hoá, chứng chỉ số, chữ 
ký số, phần mềm máy tính dùng để lưu trữ và khôi phục dữ liệu bảo mật và truyền các 
thông tin bí mật của khách hàng được sử dụng bởi các cá nhân, tổ chức ngân hàng và tổ 
chức tài chính; chương trình máy tính có thể tải xuống được và phần mềm ứng dụng có 
thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật số khác mà cho 
phép người sử dụng truy cập các thông tin về các phiếu thưởng, phiếu mua hàng, mã phiếu 
mua hàng, phiếu giảm giá, thông tin so sánh giá cả, xem xét và đánh giá sản phẩm, đường 
dẫn kết nối tới các trang web bán lẻ của người khác và thông tin chiết khấu, giảm giá; 
chương trình máy tính có thể tải xuống được và phần mềm ứng dụng có thể tải xuống 
được cho phép người sử dụng truy cập các thông tin về sự chào hàng khuyến mại hoặc 
giảm giá và tích tiền thưởng mà có thể được ghi có cho tài khoản của khách hàng; phần 
mềm ứng dụng máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) dùng với các thiết bị đầu 
cuối để thanh toán từ xa với mục đích cho phép chủ thể bán hàng chấp nhận các giao dịch 
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thương mại di động từ xa, việc cung cấp từ xa các ủy nhiệm thư của khách hàng thân 
thiết, và việc mua lại từ xa các phiếu thưởng, phiếu giảm giá, phiếu chiết khấu, phiếu mua 
hàng và các phiếu giảm giá đặc biệt; phần mềm ứng dụng máy tính (ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được) cho phép chủ thể bán hàng phân phát hoặc cung cấp trực tiếp các phiếu 
thưởng, phiếu giảm giá, phiếu chiết khấu, phiếu mua hàng và các phiếu giảm giá đặc biệt 
đến các thiết bị viễn thông di động của khách hàng được cung cấp bởi thiết bị công nghệ 
kết nối không dây phạm vi tầm ngắn (NFC) hoặc thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến 
(RFID) từ xa; phần mềm ứng dụng máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) cho 
phép chủ thể bán hàng sắp xếp, bố trí các áp phích quảng cáo điện tử tại các điểm bán lẻ 
và bán buôn trong siêu thị hoặc các cửa hàng bách hóa mà khác hàng có thể gõ hoặc ấn 
nút trên các thiết bị viễn thông di động của mình để truy cập các phiếu thưởng, phiếu 
giám giá, phiếu chiết khấu, phiếu mua hàng và phiếu giảm giá đặc biệt được phân phát 
qua thiết bị công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn (NFC) hoặc thiết bị nhận 
dạng tần số vô tuyến (RFID) từ xa; vi mạch tích hợp sử dụng trong điện thoại di động và 
trong thiết bị công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn (NFC) và trong thiết bị nhận 
dạng tần số vô tuyến (RFID); thẻ mã hoá từ tính và thẻ có vi mạch tích hợp (thẻ thông 
minh); thẻ mã hóa bảo mật; thẻ được mã hóa với các tính năng bảo mật để xác thực; thẻ 
được mã hóa với các tính năng bảo mật để nhận dạng; thẻ được gắn ảnh ba chiều; thẻ tín 
dụng chi tiêu (thẻ của cửa hàng cấp cho một khách hàng để người này thanh toán bằng tài 
khoản của mình khi đi mua sắm), thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ chíp (thẻ 
nhớ), thẻ lưu trữ giá trị (thẻ tích điểm), thẻ mang dữ liệu điện tử, thẻ thanh toán và thẻ trả 
tiền tất cả các thẻ này đều được mã hoá; thẻ ngân hàng bao gồm thẻ ngân hàng được in và 
thẻ ngân hàng sử dụng bộ nhớ từ tính và bộ nhớ mạch tích hợp; đầu đọc thẻ; đầu đọc thẻ 
được mã hoá từ tính, thẻ mang dữ liệu điện tử, đầu đọc thẻ mang dữ liệu điện tử, bộ giải 
mã điện tử, phần cứng máy tính, thiết bị máy tính đầu cuối, phần mềm máy tính dùng cho 
các dịch vụ tài chính, ngành ngân hàng và viễn thông; phần mềm máy tính được thiết kế 
để cho phép thẻ thông minh tương tác với các thiết bị đầu cuối và đầu đọc; phần mềm có 
thể tải xuống được và đã được tải sẵn cho phép người sử dụng truy cập trực tuyến các 
phiếu thưởng, phiếu giảm giá, phiếu chiết khấu, phiếu mua hàng và các phiếu giảm giá 
đặc biệt qua các trang web, bằng cách chụp quét hình (scan) các phiếu thưởng, phiếu 
giảm giá, phiếu chiết khấu, phiếu mua hàng và các phiếu giảm giá đặt biệt từ vật liệu in và 
bằng cách gõ (ấn nút) trên điện thoại di động và các thiết bị di động khác đối với các ảnh 
in cho phép hoặc áp phích quảng cáo của thiết bị công nghệ kết nối không dây phạm vi 
tầm ngắn (NFC) và gửi những phiếu thưởng, phiếu chiết khấu, phiếu giảm giá, phiếu mua 
hàng và các phiếu giảm giá đặc biệt này đến điện thoại di động và các thiết bị viễn thông 
di động khác để mua lại tại các điểm bán lẻ hoặc bán buôn hoặc các điểm bán hàng ảo; 
con chíp máy tính được gắn sẵn trong điện thoại và các thiết bị thông tin liên lạc khác; 
thiết bị viễn thông, cụ thể là cụ thể là thiết bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính), 
thiết bị bộ nhớ máy vi tính, bảng thông báo điện tử, thiết bị liên lạc, điện thoại di động, 
máy nhắn tin bằng ra-đi-ô (vô tuyến), máy thu thanh và máy thu hình, thiết bị truyền phát 
tín hiệu điện tử, máy truyền phát điện thoại, thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị đầu 
cuối cho việc giao dịch tại điểm bán hàng và phần mềm máy tính để truyền, hiển thị và 
lưu trữ thông tin giao dịch, thông tin nhận dạng và thông tin tài chính sử dụng trong các 
dịch vụ tài chính, ngành ngân hàng và viễn thông; thiết bị nhận dạng tần số sóng vô tuyến 
(hệ thống nhận và phát tín hiệu); thiết bị thẩm định điện tử dùng để thẩm định tính xác 
thực cho thẻ tín dụng chi tiêu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán; 
máy phát tiền mặt; thiết bị ngoại vi cho máy vi tính và thiết bị điện tử, cụ thể là máy tính, 
máy lập kế hoạch bỏ túi, điện thoại di động, máy thu phát cầm tay cho điện thoại di động, 
máy tính bảng, đầu đọc kỹ thuật số và máy hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (PDAs). 
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Nhóm 35: Điều hành kinh doanh và tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn marketing 
(tiếp thị); dịch vụ nghiên cứu thị trường; theo dõi, phân tích, dự báo và báo cáo về hoạt 
động mua sắm của các chủ thẻ; xúc tiến việc bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác 
bằng cách tặng thưởng và khuyến khích giành cho việc sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và 
thẻ thanh toán thông qua các mạng không dây, thiết bi viễn thông di động hoặc mạng máy 
tính toàn cầu; quản lý chương trình khách hàng thân thiết và tặng thưởng thông qua các 
mạng không dây, thiết bị viễn thông di động hoặc mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo cho 
người khác qua các mạng không dây, thiết bị viễn thông di động hoặc mạng máy tính toàn 
cầu; quản lý kinh doanh; điều hành văn phòng; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 
mại, công nghiệp và kinh doanh; đánh giá kinh doanh; dịch vụ cố vấn cho quản lý kinh 
doanh; nghiên cứu marketing; thông tin thống kê (kinh doanh); chuẩn bị báo cáo kế toán; 
kế toán; nghiên cứu kinh doanh; quan hệ công chúng; xuất bản những bài quảng cáo; phát 
hành tờ rơi quảng cáo; quản lý cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu và kiểm tra dữ 
liệu; dịch vụ lưu giữ dữ liệu, cụ thể là, hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
quảng cáo về các buổi hòa nhạc và các sự kiện văn hóa cho người khác; tổ chức hội chợ 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo cho việc vận chuyển, du 
lịch, khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời, thực phẩm và đồ ăn, thể thao, giải trí và cuộc 
tham quan cho các dịch vụ đại lý du lịch, và quảng cáo các thông tin liên quan đến bảng 
giá, lịch trình và cách thức vận chuyển và sắp xếp các chuyến đi thông qua các mạng 
không dây, thiết bị viễn thông di động hoặc mạng máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến qua internet và mạng máy 
tính khác; dịch vụ cung cấp thông tin dữ liệu kinh doanh và thông tin hồ sơ khách hàng; 
cung cấp mục lục (danh bạ) trực tuyến và di động các thông tin liên quan đến các chủ thể 
bán hàng chấp nhận thanh toán di động từ xa và chào bán hàng hóa và dịch vụ thông qua 
kênh này; cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ 
ghi nợ, dịch vụ thẻ tín dụng chi tiêu (charge card), dịch vụ thẻ trả trước được cung cấp 
dưới dạng thẻ với giá trị được tích trữ, tín dụng điện tử và giao dịch ghi nợ, thanh toán và 
xuất trình hóa đơn, dịch vụ chi tiêu tiền mặt, kiểm tra ngân phiếu (séc), trả tiền bằng séc, 
dịch vụ truy cập tài khoản tiền gửi và dịch vụ máy rút tiền tự động (ATM), dịch vụ ủy 
thác giao dịch và thanh toán, điều hòa giao dịch, quản lý tiền mặt, thanh toán quỹ hợp 
nhất, xử lý tranh chấp hợp nhất, ký thác dữ liệu và thông tin hồ sơ khách hàng, và chuyển 
đổi, truy cập liên quan, thanh toán/điều hòa, và dịch vụ chuyển quỹ trong lĩnh vực thẻ 
thanh toán, dịch vụ xử lý thanh toán điện tử, dịch vụ xác minh và thẩm tra giao dịch thanh 
toán, dịch vụ trao đổi giá trị, cụ thể là, giao dịch tiền mặt điện tử bảo mật và chuyển tiền 
mặt điện tử, qua mạng máy tính công cộng để thực hiện dễ dàng giao dịch thương mại 
điện tử, chuyển vốn bằng điện tử; cung cấp thông tin tài chính, cụ thể là dữ liệu và báo 
cáo thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, quản lý sổ sách tài chính, dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử 
và trao đổi tiền tệ; dịch vụ định giá tài chính và quản lý rủi ro cho người khác trong lĩnh 
vực tín dụng tiêu dùng (tiền cho vay để mua hàng tiêu dùng); phổ biến thông tin tài chính 
qua mạng máy tính toàn cầu, thông tin tài chính được cung cấp bằng máy tính qua mạng 
máy tính thông tin bảo mật và dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; 
cung cấp dịch vụ tài chính để hỗ trợ dịch vụ bán lẻ được cung cấp thông qua các phương 
tiện viễn thông di động, cụ thể là dịch vụ thanh toán qua các thiết bị không dây; cung cấp 
dịch vụ tài chính để hỗ trợ dịch vụ bán lẻ được cung cấp trực tuyến, thông qua mạng điện 
tử; phân tích và tư vấn tài chính; dịch vụ bảo hiểm; nghiệp vụ tài chính; nghiệp vụ tiền tệ; 
dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng và tín dụng; dịch vụ truy cập tài khoản ngân hàng, 
thanh toán, tín dụng, ghi nợ, tín dụng chi tiêu, chi tiền mặt và tài khoản tiền gửi qua thẻ 
tích trữ giá trị; dịch vụ thanh toán hoá đơn; dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng 
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chi tiêu, thẻ trả trước và thẻ tích trữ giá trị; dịch vụ kiểm tra séc và thu tiền séc; dịch vụ 
máy rút tiền tự động (ATM); xử lý giao dịch tài chính trực tuyến thông qua cả cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc viễn thông và tại điểm bán hàng; dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính 
thực hiện bởi người sử dụng thẻ qua máy rút tiền tự động (ATM); cung cấp bản kê chi tiết 
tài khoản, tài khoản tiền gửi và bảng kê rút tiền cho người sử dụng thẻ qua máy rút tiền tự 
động; dịch vụ thanh toán tài chính và ủy quyền thực hiện giao dịch tài chính liên quan đến 
việc xử lý giao dịch thanh toán tài chính; dịch vụ bảo hiểm du lịch; phát hành và mua lại 
séc du lịch và phiếu mua hàng (voucher) của người du lịch; dịch vụ xác thực người trả tiền 
(kiểm tra và xác nhận người trả tiền); thẩm định (kiểm tra) thông tin tài chính; duy trì hồ 
sơ tài chính; dịch vụ chuyển quỹ điện tử và đổi tiền; dịch vụ thanh toán từ xa; dịch vụ ví 
giữ tiền điện tử; cung cấp dịch vụ quỹ điện tử và chuyển tiền, dịch vụ thanh toán điện tử, 
dịch vụ thanh toán thẻ gọi điện thoại trả trước (dịch vụ tài chính), dịch vụ chi tiền mặt, và 
dịch vụ ủy quyền giao dịch và thanh toán; cung cấp dịch vụ ghi nợ và tín dụng bằng thiết 
bị nhận dạng tần số sóng (thiết bị thu và phát tín hiệu); cung cấp dịch vụ ghi nợ và tín 
dụng bằng thiết bị thông tin liên lạc và viễn thông; xử lý giao dịch tín dụng và ghi nợ qua 
điện thoại và đường dẫn viễn thông; cung cấp dịch vụ tài chính để hỗ trợ dịch vụ bán lẻ 
được cung cấp trực tuyến, qua mạng hay các phương tiện điện tử khác sử dụng thông tin 
được số hoá điện tử; dịch vụ trao đổi giá trị, cụ thể là, trao đổi giá trị được bảo đảm an 
toàn, bao gồm tiền điện tử, qua mạng máy tính có thể truy cập bằng thẻ thông minh; dịch 
vụ thanh toán hoá đơn được cung cấp qua trang web; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch 
vụ tài chính được cung cấp qua điện thoại và qua mạng máy tính toàn cầu hay mạng 
internet; cung cấp dịch vụ tài chính qua mạng máy tính toàn cầu hoặc mạng internet; dịch 
vụ tài chính, cụ thể là cung cấp việc thanh toán di động từ xa thông qua chủ thể bán hàng 
tại các điểm bán lẻ, bán hàng trực tuyến và bán buôn; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp 
ví điện tử đám mây mà lưu trữ các thông tin tài khoản khách hàng để truy cập các phiếu 
thưởng, phiếu mua hàng, mã phiếu mua hàng và phiếu giảm giá tại các nhà bán lẻ và để 
tích điểm thưởng khách hàng thân thiết hoặc tiền thưởng mà có thể ghi có vào tài khoản 
của khách hàng qua hệ thống hoàn lại tiền; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý 
tài sản bất động sản; định giá bất động sản; quản lý đầu tư bất động sản; dịch vụ đầu tư 
bất động sản; dịch vụ bảo hiểm bất động sản; bảo hiểm cho chủ sở hữu tài sản; dịch vụ 
bảo hiểm liên quan đến tài sản; đầu tư tài chính bất động sản; môi giới bất động sản; đánh 
giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định gìá và đánh giá bất động sản; quản trị 
bất động sản; quản trị nghiệp vụ tài chính liên quan đến bất động sản; cung cấp các khoản 
vay bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính liên quan đến phát triển bất động sản; dịch vụ 
môi giới tài chính cho bất động sản; dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản bất động sản 
và xây dựng; dịch vụ tài chính cho việc mua bán bất động sản; thu xếp các thoả thuận cho 
vay có đảm bảo bằng bất động sản; thu xếp cho sở hữu chung bất động sản (mua bất động 
sản); thu xếp việc cung cấp tài chính cho việc mua bất động sản; hỗ trợ mua (giành được) 
và hỗ trợ lãi suất cho bất động sản; đầu tư vốn vào bất động sản; dịch vụ đầu tư tài sản 
thương mại, cụ thể là đầu tư vốn; dịch vụ tài chính liên quan đến việc mua (giành được) 
tài sản; dịch vụ tài chính liên quan đến việc bán tài sản; đánh giá tài chính cho tài sản mà 
chủ sở hữu có toàn quyền sử dụng; đánh giá tài chính cho tài sản cho thuê theo hợp đồng; 
thu xếp cho thuê bất động sản; thu xếp hợp đồng cho thuê bất động sản; cho thuê tài sản, 
cụ thể là cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê tài sản bất động 
sản; cho thuê tài sản mà chủ sở hữu có toàn quyền sử dụng, cụ thể là cho thuê bất động 
sản mà chủ sở hữu có toàn quyền sử dụng; dịch vụ quản lý bất động sản liên quan đến 
những giao dịch về tài sản thực tế; đánh giá giá trị tài sản; quản lý danh mục vốn đầu tư 
bất động sản (dịch vụ tài chính); quản lý tài sản, cụ thể là quản lý các căn hộ cho thuê, 
quản lý bất động sản; dịch vụ cố vấn liên quan đến sở hữu bất động sản; dịch vụ cố vấn 
liên quan đến việc đánh giá giá trị bất động sản; dịch vụ cố vấn bất động sản tập thể; dịch 
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vụ thông tin được máy tính hoá liên quan đến bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
bất động sản; cung cấp thông tin liên quan đến tài sản bất động sản; cung cấp thông tin 
liên quan đến thị trường tài sản; dịch vụ nghiên cứu liên quan đến việc mua (giành được) 
bất động sản; dịch vụ nghiên cứu liên quan đến chọn lựa bất động sản; tài chính thế chấp 
và chứng khoán hóa tài sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến các giải pháp thanh toán, ngân 
hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán và dịch vụ máy rút tiền tự động; dịch vụ bán 
lẻ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được cung cấp thông qua thiết bị viễn thông di động; dịch vụ 
bán lẻ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được cung cấp trực tuyến, qua mạng hoặc phương tiện 
điện tử khác sử dụng thông tin số hóa điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-21275 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.5.3; 1.13.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại cơ 
khí Quốc Kỳ  (VN) 
D9/12 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình Chánh, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung trần (nhà), vách ngăn và kèo bằng kim 

loại. 
 

Nhóm 07: Máy móc thiết bị ngành công-nông nghiệp và cơ khí, cụ thể: máy trộn bê tông, 
máy tời, máy cán, máy cắt, máy tiện và cắt ren, máy phát điện; thiết bị khuôn mẫu (bộ 
phận của máy móc); cơ cấu đóng cửa tự động bằng điện. 

 
Nhóm 09: Tủ điện; tủ điều khiển điện; vỏ hộp dùng cho loa; bảng thông báo điện tử; hộp 
cầu dao điện. 

 

 
(210) 4-2015-21412 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 2.7.23; 

24.13.1 
(591) Tím, xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Hợp Tiến Hà Nội  (VN) 
Xóm 3, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 22: Lều, lều trại mang đi được. 
 

Nhóm 28: Quả bóng hơi để chơi; quả bóng cho trò chơi; đồ chơi mô hình bằng nhựa; đồ 
chơi lắp ghép bằng nhựa. 
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(210) 4-2015-21737 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) TY INC.  (US) 
280 Chestnut Ave., Westmont, Illinois 
60559, United States of America 

 
(511)   Nhóm 28: Ghế lười; các mặt hàng đồ chơi sáng tạo có hình thú đồ chơi bằng nhung; đồ 

chơi bằng nhung; đồ chơi bằng nhung mềm được tạo hình; đồ chơi mềm được tạo hình; đồ 
chơi bằng nhung được nhồi bông; thú đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi, cụ 
thể là ghế lười có hình dáng động vật (09 sản phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-21738 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) TY INC.  (US) 

280 Chestnut Ave., Westmont, Illinois 
60559, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 28: Ghế lười (đồ chơi); các mặt hàng đồ chơi sáng tạo có hình thú đồ chơi bằng 

nhung; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi bằng nhung mềm được tạo hình; đồ chơi mềm được 
tạo hình; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông; thú đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; 
đồ chơi, cụ thể là ghế lười có hình dáng động vật. 

 

 
(210) 4-2015-21781 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SANG-EN INFO CO., LTD.  (TW) 

10F, No. 222, Sec. 2, Nanchang Road, 
Zhongzhen Dist., Taipei City 10084, 
Taiwan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; thiết bị để phát sóng, ghi âm, truyền hoặc tái tạo âm thanh 

hoặc hình ảnh; máy trả lời tự động; thiết bị giám sát em bé; sách điện tử có thể tải xuống 
được; phần mềm ứng dụng. 

 
Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn cho 
người tiêu dùng]; bán lẻ và bán buôn sản phẩm cho em bé và phụ nữ có thai cụ thể: quần 
áo cho phụ nữ có thai, dầu gội đầu cho em bé, dao kéo dùng cho em bé, đồ gỗ nội thất 
dùng cho em bé, áo váy cho em bé, thực phẩm cho em bé, bình sữa cho em bé, địu cho em 
bé, chế phẩm bổ sung cho thực phẩm và đồ chơi; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; bán đấu giá qua mạng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến thiết bị phụ tùng máy tính, 
phần mềm máy tính và sản phẩm cho em bé và phụ nữ có thai, cụ thể: quần áo cho phụ nữ 
có thai, dầu gội đầu cho em bé, dao kéo dùng cho em bé, đồ gỗ nội thất dùng cho em bé, 
áo váy cho em bé, thực phẩm cho em bé, bình sữa cho em bé, địu cho em bé, chế phẩm bổ 
sung cho thực phẩm và đồ chơi. 
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Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến và bản tin 
điện tử để truyền thông báo giữa những người sử dụng trong lĩnh vực quan tâm chung; 
dịch vụ trò chuyện bằng giọng nói; cung cấp sự truy cập cho nhiều người sử dụng vào 
mạng thông tin máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ liên lạc cá nhân; 
liên lạc dữ liệu bằng thư điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-22126 (220) 18.08.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.7.6; A5.3.15; A11.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, hồng nhạt, ghi nhạt, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khử trùng 
dụng cụ ăn An Khang  (VN) 
Số 83, đường Cầu Khâu, xã Bích Hòa, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê bát đĩa tiệt trùng, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-22247 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ARCELIK ANONIM SIRKETI  (TR) 

E5, Ankara Asfalti Uzeri, Tuzla 34950 
Istanbul, Turkey 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy, khung cửi, người máy công nghiệp để làm và tạo hình gỗ, kim loại, thủy 
tinh và chất dẻo nguyên liệu và kim loại (bao gồm cả máy mạ kẽm và máy mạ điện); máy 
móc hạng nặng, thiết bị người máy để làm và tạo hình gỗ, kim loại, thủy tinh và chất dẻo 
nguyên liệu và kim loại; máy nâng chuyển, băng tải vận chuyển và chuyên chở (máy 
móc), thiết bị người máy có chức năng tương tự (bao gồm cả thang máy, thang cuốn, cần 
trục); máy móc và thiết bị người máy sử dụng trong nông nghiệp và nghề trồng nho và 
chế biến ngũ cốc/trái cây/rau/thực phẩm; động cơ, động cơ điện bộ phận và thiết bị của 
chúng không dùng cho xe cộ mặt đất (bao gồm cả bộ phận, cơ cấu đóng mở cửa dùng 
điện, dùng cho xe cộ mặt đất và thuộc nhóm này); vòng bi, vòng bi hoặc vòng bi lăn; máy 
lắp lốp và tháo lốp; máy phát điện xoay chiều, máy phát điện, máy tạo ra nguồn điện, máy 
phát điện làm việc bằng năng lượng mặt trời; máy sơn, súng phun sơn tự động, máy đột lỗ 
dùng điện và đầu đột dùng cho máy đục lỗ, súng bắn keo dùng điện, súng dùng cho máy 
phun khí nén hoặc chất lỏng, máy khoan bằng tay dùng điện, cưa tay gắn động cơ, máy 
ghép hình, máy xoắn ốc, máy bơm khí nén, máy nén, thiết bị rửa xe cộ, và người may có 
chức năng giống như các máy móc và công cụ nêu trên; máy hàn, thiết bị hàn hồ quang 
điện, thiết bị hàn điện, thiết bị cắt hồ quang điện, điện cực cho máy hàn và người máy có 
chức năng tương tự như trên; máy in; máy đóng gói, máy đổ đầy, bịt nút và hoàn thiện, 
máy dán nhãn, máy tách và người máy và thiết bị người máy có chức năng tương tự như 
các máy móc nêu trên (bao gồm cả thiết bị điện để gắn kín chất dẻo [đóng gói]); máy 
nghiền nguyên liệu dệt, máy vạch, máy căng vải lên khung hoặc máy giặt, máy may và 
người máy công nghiệp có chức năng tương tự như các máy móc nêu trên; máy bơm 
(không phải là bộ phận của máy móc hoặc động cơ) (bao gồm cả máy bơm nhiên liệu và 
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súng phun nhiên liệu); thiết bị điện sử dụng trong nhà bếp để cắt, nghiền vụn, đập vỡ, 
khuấy và xay; máy giặt/máy rửa bát đĩa); máy làm sạch sàn và thảm dùng điện, máy hút 
bụi và các bộ phận của chúng; máy bán hàng tự động; thiết bị cung cấp điện [máy, phát 
điện]; máy sấy giặt, cụ thể là máy sấy không làm khô bằng phương pháp nhiệt; hệ thống 
quản lý chất thải, cụ thể là máy nén chất thải, máy nghiền chất thải. 

 

Nhóm 08: Dĩa, thìa, dao và dao kéo không dùng điện để cắt, chặt, gọt, bao gồm cả những 
sản phẩm này làm bằng kim loại quý; lưỡi cắt và lưỡi đâm; công cụ và dụng cụ thuộc 
nhóm này dùng để chăm sóc cá nhân để cạo, làm rụng lông/tóc, cắt sửa móng tay chân, 
sơn sửa móng tay chân và chăm sóc sắc đẹp (bao gồm cả dụng cụ làm thẳng tóc và dụng 
cụ uốn tóc, kéo); dụng cụ vận hành bằng tay để sửa chữa máy móc, thiết bị và xe cộ, dụng 
cụ vận hành bằng tay dùng (cho xây dựng, nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; bàn là 
dùng điện và không dùng điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo, thiết bị chỉ báo và vật liệu trong phòng thí nghiệm bao 
gồm cả những sản phẩm đó dùng trong nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm 
(không dùng trong y tế) cụ thể là thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, quần áo 
đặc biệt sử dụng trong phòng thí nghiệm,  chén nung (phòng thí nghiệm), thiết bị lên men 
(phòng thí nghiệm), lò nung để sử dụng trong phòng thí nghiệm, đồ đạc đặc chủng cho 
phòng thí nghiệm, máy li tâm dùng trong phòng thí nghiệm, khay thí nghiệm, lò để sử 
dụng trong phòng thí nghiệm, thiết bị chưng cất dùng cho phong thí nghiệm; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh (bao gồm cả thiết bị và thiết bị ngoại vi dùng 
cho xử lý dữ liệu, viễn thông và tái tạo); vật mang dữ liệu từ tính và quang học và phần 
mềm đã ghi; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống, phương tiện truyền thông từ tính và 
quang học (đĩa ghi); thẻ từ/quang; ăng-ten, ăng-ten đĩa vệ tinh, bộ khuếch đại và bộ phận 
của chúng, máy phân phối vé, máy rút tiền tự động; linh kiện điện tử được sử dụng cho 
máy móc và thiết bị; máy đếm đo lượng tiêu thụ theo thời gian đơn vị và thời gian đồng 
hồ; quần áo bảo hộ và thiết bị và dụng cụ cứu hộ (bao gồm cả nút tai cho thợ lặn); kính 
mắt, kính râm, kính áp tròng và hộp, vỏ, bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị và dụng 
cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện (bao gồm cả dây cáp điện và điện tử, ắc quy, bộ tích điện, cực dương và cực 
âm); thiết bị cảnh báo và chuông báo động [không dùng cho xe cộ], chuông điện; thiết bị 
và thiết bị báo hiệu dùng trong giao thông; thiết bị dập lửa bao gồm cả xe cứu hỏa (gồm 
cả ống cứu hỏa và vòi cứu hỏa); thiết bị ra-đa, thiết bị phát hiện tàu ngầm, máy và thiết bị 
quan sát vào ban đêm; nam châm, nam châm trang trí. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng (hệ thống chiếu sáng cho xe cộ, 
không gian nội thất và ngoài trời); thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị sưởi ấm và sinh 
hơi nước (bao gồm cả lò dùng điện, lò vi sóng, lò dùng ga, thiết bị nhiệt điện hoặc thiết bị 
sinh nhiệt dùng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí, ấm pha trà dùng điện và máy sản xuất và 
pha cà phê); thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm mát, cụ thể là tủ lạnh, thiết bị làm 
mát sữa, thiết bị làm mát nước, thùng đá, máy và thiết bị làm đá, máy làm kem; máy móc, 
thiết bị và dụng cụ vận hành bằng điện và ga dùng trong làm mát, sấy khô và đun sôi (bao 
gồm cả máy sấy giặt vận hành bằng điện và nhiệt, máy sấy tóc và thiết bị sấy khô tay); hệ 
thống vệ sinh, thiết bị vệ sinh; thiết bị làm mềm nước, thiết bị lọc nước, hệ thống thiết bị 
lọc nước; lồng ấp và chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đệm sưởi ấm và tấm sưởi 
ấm không dùng cho mục đích y tế, cái sưởi chân dùng điện hoặc không dùng điện, bình 
chườm nước nóng; thiết bị lọc và thiết bị lọc kết hợp động cơ dùng cho hồ cá; hệ thống 
nấu nướng, sấy khô và làm mát kiểu công nghiệp; thiết bị thanh trùng và thiết bị khử 
trùng; máy sấy dùng ở hiệu giặt. 
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(210) 4-2015-22270 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH I.S VINA  (VN) 
51/7 ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.   

 

 
(210) 4-2015-22403 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Công Điểm   (VN) 
Số 58, tổ 49, phố Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; các loại bia; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống từ hoa 

quả, rau củ; nước ép hoa quả; nước sô đa.   
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 
rượu cồn; rượu vang; rượu mùi; rượu táo.  

 

 
(210) 4-2015-22404 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Công Điểm   (VN) 
Số 58, tổ 49, phố Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; các loại bia; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống từ hoa 

quả, rau củ; nước ép hoa quả; nước sô đa.   
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 
rượu cồn; rượu vang; rượu mùi; rượu táo.  

 

 
(210) 4-2015-22405 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Công Điểm   (VN) 
Số 58, tổ 49, phố Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; các loại bia; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống từ hoa 

quả, rau củ; nước ép hoa quả; nước sô đa.   
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh, rượu etylic, 
rượu cồn; rượu vang; rượu mùi; rượu táo.  
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(210) 4-2015-22534 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh  (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, chụp phản quang của đèn, bóng đèn, hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị để chiếu sáng, ấm đun điện, nồi cơm điện, nồi áp suất điện, tủ lạnh, bình nóng 
lạnh, máy điều hòa không khí, bếp ga, bếp từ, ấm (nồi) sắc thuốc điện, lò vi sóng (lò vi 
ba), lò nướng (dùng điện), máy hút mùi (dùng cho nhà bếp). 

 

 
(210) 4-2015-22576 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLASSDIGITAL  
(VN) 
Số 2, đường số 3, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử cụ thể gồm: bán buôn quần áo thể thao, mỹ phẩm 

qua các phương tiện điện tử; hỗ trợ khách hàng qua các phương tiện điện tử; quản lý cơ sở 
dữ liệu khách hàng qua các phương tiện điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-22661 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A24.17.9; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Minh Hiền   (VN) 
Phòng 404, A1 tập thể Bộ Nội Vụ, phố 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng tắm, dầu gội đầu; kem dưỡng da; sữa rửa mặt, sữa tắm; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; hóa chất dùng trong y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế; máy móc vật lý trị liệu; máy dùng trong spa làm đẹp. 
 

Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám đa khoa; phòng khám đông y; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xông hơi bằng thuốc đông y; dịch vụ mát-xa; 
dịch vụ tắm bằng thuốc lá, thảo dược.  
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(210) 4-2015-22970 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) UNIMIN CORPORATION    (US) 

258 Elm Street, New Canaan, 
Connecticut 06840, USA   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; các khoáng chất công nghiệp để sử dụng trong ngành 
công nghiệp dầu và khí đốt; các khoáng chất công nghiệp để phục vụ cho các hoạt động 
vỡ vỉa thủy lực; các khoáng chất công nghiệp để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy 
lực giếng khí và giếng dầu; các khoáng chất công nghiệp có đường kính và đặc tính hình 
cầu được kiểm soát để có độ thấm nước và độ truyền dẫn cao hơn để phục vụ cho các hoạt 
động vỡ vỉa thủy lực; các khoáng chất công nghiệp được sử dụng như là proppant (vật liệu 
rắn dạng hạt) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng khí và giếng dầu; các 
khoáng chất công nghiệp được tráng phủ để sử dụng trong ngành, công nghiệp dầu và khí 
đốt; các khoáng chất công nghiệp được tráng phủ nhựa để sử dụng trong ngành công 
nghiệp dầu và khí đốt; các khoáng chất công nghiệp được tráng phủ để phục vụ cho các 
hoạt động vỡ vỉa thủy lực; các khoáng chất công nghiệp được tráng phủ nhựa để phục vụ 
cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực; proppant được tráng phủ (vật liệu rắn dạng hạt) để 
phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng khí và giếng dầu; proppant được tráng 
phủ nhựa (vật liệu rắn dạng hạt) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng khí 
và giếng dầu; proppant (vật liệu rắn dạng hạt) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy 
lực giếng khí và giếng dầu; vật liệu gốm dạng hạt để sử dụng trong ngành công nghiệp 
dầu và khí đốt; vật liệu gốm dạng hạt để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng 
khí và giếng dầu; vật liệu gốm dạng hạt sử dụng như là proppant (vật liệu rắn dạng hạt để 
mở các khe nút trong các thành hệ hyđrocacbon sâu và/hoặc để giữ cho các vết nứt này 
mở ra trong các thành hệ hyđrocacbon sâu) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực; 
bauxit và bauxit được nung kết để sử dụng trong ngành công nghiệp dầu và khí đốt; 
bauxit và bauxite được nung kết để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng khí 
và giếng dầu; bauxit và bauxite được nung kết được sử dụng như la proppant (vật liệu rắn 
dạng hạt) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực; chất phụ gia hoá học dùng cho 
các chất lỏng tạo vết nứt để phục vụ cho các giếng khí và giếng dầu; chất phụ gia hóa học 
gốc khoáng chất công nghiệp dùng cho các chất lỏng tạo vết nứt để sử dụng cho các giếng 
khí và giếng dầu.  

 

 
(210) 4-2015-22971 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) UNIMIN CORPORATION   (US) 

258 Elm Street, New Canaan, 
Connecticut 06840, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; các khoáng chất công nghiệp để sử dụng trong ngành 
công nghiệp dầu và khí đốt; các khoáng chất công nghiệp để phục vụ cho các hoạt động 
vỡ vỉa thủy lực; các khoáng chất công nghiệp để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy 
lực giếng khí và giếng dầu; các khoáng chất công nghiệp có đường kính và đặc tính hình 
cầu được kiểm soát để có độ thấm nước và độ truyền dẫn cao hơn để phục vụ cho các hoạt 
động vỡ vỉa thủy lực; các khoáng chất công nghiệp được sử dụng như là proppant (vật liệu 
rắn dạng hạt) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng khí và giếng dầu; các 
khoáng chất công nghiệp được tráng phủ để sử dụng trong ngành, công nghiệp dầu và khí 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
651 

đốt; các khoáng chất công nghiệp được tráng phủ nhựa để sử dụng trong ngành công 
nghiệp dầu và khí đốt; các khoáng chất công nghiệp được tráng phủ để phục vụ cho các 
hoạt động vỡ vỉa thủy lực; các khoáng chất công nghiệp được tráng phủ nhựa để phục vụ 
cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực; proppant được tráng phủ (vật liệu rắn dạng hạt) để 
phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng khí và giếng dầu; proppant được tráng 
phủ nhựa (vật liệu rắn dạng hạt) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng khí 
và giếng dầu; proppant (vật liệu rắn dạng hạt) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy 
lực giếng khí và giếng dầu; vật liệu gốm dạng hạt để sử dụng trong ngành công nghiệp 
dầu và khí đốt; vật liệu gốm dạng hạt để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng 
khí và giếng dầu; vật liệu gốm dạng hạt sử dụng như là proppant (vật liệu rắn dạng hạt để 
mở các khe nút trong các thành hệ hyđrocacbon sâu và/hoặc để giữ cho các vết nứt này 
mở ra trong các thành hệ hyđrocacbon sâu) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực; 
bauxit và bauxit được nung kết để sử dụng trong ngành công nghiệp dầu và khí đốt; 
bauxit và bauxite được nung kết để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực giếng khí 
và giếng dầu; bauxit và bauxite được nung kết được sử dụng như la proppant (vật liệu rắn 
dạng hạt) để phục vụ cho các hoạt động vỡ vỉa thủy lực; chất phụ gia hoá học dùng cho 
các chất lỏng tạo vết nứt để phục vụ cho các giếng khí và giếng dầu; chất phụ gia hóa học 
gốc khoáng chất công nghiệp dùng cho các chất lỏng tạo vết nứt để sử dụng cho các giếng 
khí và giếng dầu.  

 
 

(210) 4-2015-22978 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86561408 11.03.2015 US 

(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 
One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc; tượng và tượng nhỏ bằng thạch cao, chất dẻo, sáp, hoặc gỗ; quạt tay; 
khung tranh, túi ngủ; gương; gối; chùm chuông gió; mành che cửa sổ. 

 
 

(210) 4-2015-22979 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86561411 11.03.2015 US 

(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 
One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Bộ đồ làm bánh; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
bàn chải (không kể bút lông); tượng bán thân bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; 
miếng lót cốc không bằng giấy và không phải khăn trải bàn; lược, đồ chứa đựng dùng cho 
gia đình và nhà bếp; cốc; cốc trang trí; bộ đồ ăn tối; bộ đĩa; ống hút để uống; bức tượng 
nhỏ bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; đồ thủy tinh cụ thể là bộ đồ uống dùng trong 
gia đình bằng thủy tinh, bát thủy tinh; đồ dùng trong gia đình cụ thể là: giá giữ nến không 
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bằng kim loại quí; dụng cụ làm tắt nến; giá đỡ nến; dụng cụ xoắn mở nút chai; lược để 
chải tóc; bình cách nhiệt; vật dụng giữ khăn; vòng đánh dấu khăn ăn không bằng kim loại 
quý; giá ba chân; đĩa đựng xà phòng; chổi; ấm đun nước không dùng điện; đồ dùng nấu 
bếp cụ thể là: chảo để rán bánh không dùng điện; khuôn làm bánh; lọ đựng bánh quy; 
dụng cụ cắt bánh quy; hộp đựng bữa ăn trưa; bộ đồ dùng ăn trưa bao gồm hộp đựng bữa 
ăn trưa và đồ chứa đồ uống; ca; đĩa; thùng ướp lạnh mang đi được; tấm ngăn cách tháo ra 
được dùng cho các hộp và chai đồ uống; bộ đồ ăn; ấm trà; bàn chải đánh răng; khay dùng 
cho nhà bếp; thùng rác. 

 

 
(210) 4-2015-23320 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; A9.9.5 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè   (VN) 
Số 4 Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; bơ sô cô la; bơ ca cao; thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; trái cây được bảo 
quản; thịt đóng hộp; sản phẩm sữa; rau đóng hộp; sữa chua; men dịch vị; hạt đã chế biến.    

 

Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; sô cô la; ca 
cao; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột xay; gia vị thập cẩm; tương ớt; quế; đinh 
hương; đồ gia vị; hạt tiêu; gia vị; trà; đồ uống trên cơ sở trà.    

 

Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không 
có cồn; nước ép trái cây.   

 

Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng 
nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc; kinh doanh 
chuỗi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng nông lâm thủy 
hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc; buôn bán hàng tiêu 
dùng (gồm quần, áo, giày, dép, tủ, giường, bàn, ghế), máy móc (gồm: máy phát điện, máy 
đóng gói, máy điều hòa), thiết bị gồm thiết bị điện (gồm: bóng đèn, ổ cắm điện, cáp điện, 
dây điện, phích cắm, công tơ điện, cầu chì), vật tư (gồm: xi măng, gạch, đá, cát), nguyên 
liệu (gồm: vải, sợi), vật liệu xây dựng, sắt thép, sách, văn hóa phẩm, đồ dùng gia đình 
(gồm: chén, đĩa, ly, dao, kéo), kim khí điện máy (gồm: tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa), 
đồ điện (gồm: nồi cơm điện, quạt, máy xay sinh tố, bàn ủi), điện tử (gồm: máy tính, điện 
thoại), xe ô tô, xe gắn máy, đồ chơi trẻ em.  

 
 

(210) 4-2015-23328 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) OSAKA GAS CHEMICALS CO., LTD.  

(JP) 
2-37, Chiyozaki 3-chome Minami, Nishi-
ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Chất kiểm soát chất nhờn dùng trong công nghiệp; hóa chất công nghiệp; chất 

kháng khuẩn dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ; chất chống gỉ. 

 

Nhóm 05: Thuốc khử trùng; thuốc diệt nấm; chất kiểm soát mối mọt; thuốc trừ sâu; chất 

diệt tảo. 
 

 
(210) 4-2015-23560 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) STEVEN ERWIN WIJAYA    (ID) 

JaLan Surya Timur Blok B/1, Kedoya 

Utara Kebon, Jeruk Jakarta Barat, 

Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sữa chua có vị, ngoại trừ kem lạnh, sữa đá và sữa chua đông lạnh. 

 

Nhóm 30: Bột mì, bột gạo, bột sắn, bột ngô, hạt ngũ cốc (đã xử lý), kem lạnh, sữa chua 

lạnh (dạng kem lạnh), bột làm từ các hạt ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-23659 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 

(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 

KĐT Đại Kim, phuờng Đại Kim, Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 

phòng.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  

 

Nhóm 42:  dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
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(210) 4-2015-23726 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 5.3.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư FISCO  

(VN) 
Số 27, tập thể 18/4, ngõ 1, đường Phạm 
Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương nhang. 
 

Nhóm 06: Đồ thờ bằng đồng: lư đồng, đỉnh đồng, tượng bằng đồng. 
 

Nhóm 20: Đồ thờ gỗ: tủ thờ, bàn thờ treo tường, bàn thờ phật; tủ thờ bằng đồng. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm chay được chế biến từ rau củ quả: gà chay, cá chay, thịt chay, thịt 
nguội chay, cá viên chay, đậu phụ, đậu phụ khô, thịt sấy khô thái chỉ, xúc xích. 

 

 
(210) 4-2015-23986 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24; A24.15.7; 21.3.21 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty VTC công nghệ và nội 
dung số   (VN) 
23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; chương trình trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm 
có thể tải xuống được]; bảng thông báo điện tử; thiết bị chiếu hình; thiết bị và máy âm 
thanh. 

 

Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; lịch; báo chí; ảnh chụp [được in]; áp phích quảng cáo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo trên truyền hình; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thư điện 
tử; truyền bản fax; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi; tổ chức 
các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức giải vô địch thể thao điện tử; xuất bản sách và báo điện 
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tử trực tuyến; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trang phục áo trong trò chơi 
điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-24026 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) EDUCATION NEW ZEALAND  (NZ) 

Level 5, Lambton House, 160 Lambton 
Quay, Wellington, New Zealand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; quảng cáo; quảng bá; dịch 

vụ tiếp thị và thúc đẩy bán hàng; quan hệ công chúng; phổ biến các thông báo quảng cáo; 
khảo sát và nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn nghề nghiệp 
(không bao gồm dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo); quản lý cơ sở dữ liệu bằng máy tính; 
biên tập và duy trì các danh sách gửi thư; dịch vụ tư vấn, thông tin và cố vấn liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nêu trên, tất cả các dịch vụ nêu trên được cung cấp trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; lập kế hoạch, sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội nghị, hội 
nghị chuyên đề, hội thảo (đào tạo), các chương trình đào tạo, các bài giảng và triển lãm 
giáo dục; tư vấn (giáo dục và đào tạo); cung cấp các khóa đào tạo; cung cấp các khảo thí 
giáo dục; xuất bản tài liệu giáo dục; xuất bản các ấn phẩm in bao gồm tạp chí, báo, sách 
hướng dẫn, sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy và tài liệu giảng dạy và tài liệu hỗ 
trợ giảng dạy khác; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống 
được); xuất bản sách, văn bản và và ấn phẩm điện tử; phổ biến các tài liệu giáo dục; 
nghiên cứu giáo dục; dịch vụ thư viện và nghiên cứu thư viện; hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ tư vấn hướng nghiệp (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); 
huấn luyện (giáo dục và đào tạo); dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn học tập được cung cấp 
dưới hình thức từ thiện, dịch vụ giải trí; lập kế hoạch, sắp xếp, tổ chức và tiến hành các sự 
kiện xã hội và giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ tư vấn, thông tin 
và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên; cung cấp trực tuyến tất cả các dịch vụ 
nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-24027 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Inamori  (VN)
Số 109/8 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Alabat (thạch cao mịn); xi măng amiăng; xi măng dùng cho lò cao; xi măng 
chịu nhiệt; đá vôi; thạch cao; thạch anh; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng. 
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(210) 4-2015-24169 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.2; 5.5.19; 26.2.3 
(591) Xanh lá, xanh dương, tím, trắng, đỏ, 

hồng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy lau chùi dùng trong gia đình; giấy ướt.  

 

 
(210) 4-2015-24260 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 618693-2015 18.05.2015 PE 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, trắng 
(731) ALTEC INDUSTRIES, INC.   (US) 

210 Inverness Center Drive, 
Birmingham, Alabama, 35242, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ (trừ loại dùng để xử lý kim loại và chất dẻo), động cơ và 

đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 
ghép nối và truyền động của máy (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
nông cụ không thao tác thủ công, thiết bị nâng và nhấc thang máy, máy nâng, máy nâng 
trên không, cần trục, bệ và xe có cần trục để kéo thiết bị nâng trên không lưu động, máy 
và thiết bị mang tải, lõi máy nâng, cáp để nâng, sa khoáng cáp trên không, cần máy trục, 
tời, kích nâng, thiết bị kiểm soát, chuyển đổi và điều chỉnh bao gồm hệ thống gắn liền 
chứa van thủy lực để tăng hiệu quả vận hành cho thang máy, máy nâng, máy nâng trên 
không, cần trục, bệ và xe có cần trục để kéo, thiết bị nâng trên không lưu động, máy và 
thiết bị mang tải, lõi máy nâng, cáp để nâng, sa khoáng cáp trên không, cần máy trục, tời, 
kích nâng, cần cẩu, dàn khoan đào đất, máy đào đất, máy đào đất khí nén, hệ thống thủy 
lực bao gồm ống thủy lực san lấp mặt bằng, van quay, ống nối kim loại, vỏ bọc kim loại 
duy trì vị trí thẳng đứng một cách an toàn của sàn nâng được lắp trên thang máy trên 
không được sử dụng trong ngành xây dựng, viễn thông và công nghiệp tiện ích; công cụ 
chạy bằng mô tơ, cụ thể là máy băm gỗ để cắt cành cây và bào chúng thành các mảnh 
nhỏ. 

 
Nhóm 12: Xe tải dịch vụ tiện ích và xe tải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt kết hợp với thùng 
trên không, cần trục, tời, máy khoan thủy lực, máy đào đất, kích nâng máy san thủy lực tự 
động duy trì vị trí thẳng đứng một cách an toàn của sàn nâng được lắp trên thang máy trên 
không của phương tiện tiện ích được sử dụng trong ngành xây dựng, viễn thông, chăm sóc 
cây và công nghiệp tiện ích và các bộ phận thay thế của chúng. 
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(210) 4-2015-24700 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.5 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YANONET  (VN) 
Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 

Thọ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm sau: vali, cặp, túi, ví, gương, tủ, bàn, ghế, tủ, kệ, giá 

sách, sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, đồ dùng kim chỉ khâu, 

« dù, kính râm, ống nhòm, kính lúp, băng, đĩa, thiết bị âm thanh, tivi, đồng hồ, nhạc cụ, 

sản phẩm trò chơi, sản phẩm đồ chơi, thiết bị viễn thông, thiết bị ngoại vi máy tính; thông 

tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2015-24711 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh hòa bình, xanh lá cây 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Trung 
Thiên   (VN) 
Số 71, ngõ 132 phố Khương Trung, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá ở dạng viên, khối, bào, 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống 

không có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-24718 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LOVITA Việt 
Nam   (VN) 
Số 63, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm để xức sau khi tắm; tinh dầu dùng cho cá nhân, muối để 

tắm không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-24936 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) EVOLUTION HEALTH PTY LTD  (AU)

6 McArthur Street, West Footscray VIC 
3012, Australia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Kẹo, chứa thuốc; thực phẩm bổ sung dùng cho chế độ ăn kiêng; chất bổ sung 
protein dùng cho chế độ ăn kiêng; chất bổ sung dùng cho chế độ ăn kiêng; thuốc tăng 
cường tiêu hóa; thuốc lợi tiểu; cồn ngọt (chế phẩm dược); thực phẩm bổ sung (chất bổ 
sung dùng cho chế độ ăn kiêng); chất bổ sung có nguồn gốc từ thảo dược và dùng cho chế 
độ ăn kiêng; thuốc thảo dược; thuốc chữa bệnh có nguồn gốc thảo dược; thuốc nhuận 
tràng; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; dịch truyền thảo dược dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm thảo dược dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung và dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm bổ sung khoáng chất; đa vitamin; chế phẩm dược tự nhiên; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm lợi khuẩn đường ruột dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
lợi khuẩn đường ruột; chất bổ sung vitamin; vitamin. 

 

 
(210) 4-2015-24970 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh, da cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
FAROS  (VN) 
Số 36, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Rải nhựa đường, dịch vụ xây, lát, giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng, 
tư vấn xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, phá dỡ các công trình xây dựng, xây dựng 
nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tầu, xây dựng đê chắn sóng, dịch vụ giám sát 
việc xây dựng công trình, xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng dưới nước; dịch 
vụ làm kín công trình, lát mặt đường, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, lắp đặt giàn giáo, lắp 
đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng, 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh, lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập quy hoạch đô thị; thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-25045 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy (VN)
Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1, khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25066 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần Rynan 

Technologies Vietnam  (VN) 
ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khắc trổ.  
 

Nhóm 09: Khóa thông minh dùng cho hành lý và vận tải hàng hóa (làm bằng kim loại, 
bên trong được gắn một thiết bị điện tử có thể được điều khiển bằng các ứng dụng công 
nghệ và điện tử). 

 
 

(210) 4-2015-25231 (220) 15.09.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý. 
 

Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô; va li và túi du lịch; cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; 
ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; vớ (tất); nón (mũ); thắt lưng (dây nịt); caravát; áo mưa. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, vớ (tất), mũ (nón); 
bán buôn vải, hàng may sẵn; mua bán túi xách, ví tiền, ba lô, va li và túi du lịch, cặp học 
sinh, túi đeo vai học sinh, ví bỏ túi, túi cầm tay cho phụ nữ; xuất nhập khẩu hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2015-25233 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH KASEN  (VN) 

25 đường số 1, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép. 
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Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép, túi xách, thắt lưng, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25269 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; A26.11.13; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Hồng, xanh biển, xanh biển nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần thiết kế và 

đào tạo Phương Nam  (VN) 
Số 150 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình truyền hình, phim và viđêô; tổ chức, bảo 

trợ truyền thông cho các cuộc thi sắc đẹp (dịch vụ cung cấp thông tin cho mục đích giải 
trí); lên chương trình cho các cuộc thi sắc đẹp; cung cấp thiết bị giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-25298 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/748,089 04.09.2015 US 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.4.8; A25.7.3 
(731) LAUREATE EDUCATION, INC.   (US) 

650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là, cung cấp cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ 

thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu và kho 
lưu trữ thông tin giáo dục tại trường cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ thư viện 
trực tuyến, cụ thể là cung cấp các dịch vụ thư viện điện tử về tài nguyên giáo dục, sách 
giáo khoa, tài liệu học tập, bài viết, các bản ghi kỹ thuật số một chương trình phát thanh 
hoặc tương tự trên internet (podcasts), hội thảo trực tuyến (webinars), bản ghi âm MP3, 
bản ghi âm và ghi hình và các tài liệu tham khảo thông qua một mạng máy tính trực 
tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-25299 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/748,113 04.09.2015 US 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(731) LAUREATE EDUCATION, INC.   (US) 

650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giáo dục trực tuyến, cụ thể là cung cấp các khoá 

đào tạo ở trường cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ giáo dục và dịch vụ giáo dục 

trực tuyến, cụ thể là cung cấp các khoá đào tạo ở cao đẳng, đại học và sau đại học thông 

qua mạng lưới các trường học. 
 

 
(210) 4-2015-25307 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Vàng, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mực in Ngọc  (VN) 
180 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mực in, thiết bị văn phòng, thiết bị máy tính, máy photo, linh kiện 

máy vi tính, văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy vi tính; bảo dưỡng máy in; bảo dưỡng máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2015-25423 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

(300) 86/712,927 03.08.2015 US 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1; 26.13.25 

(731) OUTRIGGER HOTELS HAWAII  (US) 

2375 Kuhio Avenue, Honolulu, Hawaii 

96815, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vở ghi.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách trên bãi biển.  

 

Nhóm 20: Gối. 

 

Nhóm 21: Cốc; chai đựng nước.  
 

Nhóm 24: Khăn mặt.  
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(210) 4-2015-25512 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.21; 26.4.1; 25.5.5; 5.5.19; A5.5.20; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất khẩu quế hồi Việt Nam  
(VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh dầu quế dùng trong chế biến thực phẩm; gia vị làm từ cây hồi; hạt hồi [gia 
vị]; hoa hồi [gia vị]; gia vị làm từ cây quế.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập - khẩu tinh dầu, cây hồi, hoa hồi, cây quế.  
 

 
(210) 4-2015-25567 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS 

B.V.   (NL) 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, đặc biệt là chế 
phẩm tăng trưởng cây trồng, chế phẩm hóa học và/hoặc sinh học để kiểm soát việc ức chế 
sinh trưởng, sinh sản, phát triển của cây trồng, chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây 
trồng, chế phẩm hóa học dùng để xử lý hạt giống, chất có hoạt tính bề mặt, hóa chất tự 
nhiên hoặc nhân tạo dùng làm mồi giới tính hoặc tác nhân để đánh lạc hướng côn trùng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng; chất diệt 
nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-25597 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiên Anh  (VN) 

04 Lê Văn Tám, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-25724 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.1.2; 26.15.15 
(731) B-TECH INTERNATIONAL DESIGN 

AND MANUFACTURING LIMITED  
(HK) 
Unit 2005, 248 Queen's Road East, Wan 
Chai, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Giá và khung đỡ đồng bộ (phụ kiện) để dùng với thiết bị âm thanh, thiết bị 
viđêô, màn hình tivi và thiết bị truyền hình; các bộ phận và phụ kiện lắp ráp của các giá và 
khung đỡ này.  

 

Nhóm 20: Dụng cụ đỡ chịu tải (đồ đạc) dùng cho thiết bị âm thanh, thiết bị viđêô, màn 
hình tivi và thiết bị truyền hình cho phép thiết bị được gắn trên đó được giữ thẳng đồng 
thời được cố định vào tường. 

 

 
(210) 4-2015-25725 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.13.25; 26.15.15 
(731) B-TECH INTERNATIONAL DESIGN 

AND MANUFACTURING LIMITED  
(HK) 
Unit 2005, 248 Queen's Road East, Wan 
Chai, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Giá và khung đỡ đồng bộ (phụ kiện) để dùng với thiết bị âm thanh, thiết bị 
viđêô, màn hình tivi và thiết bị truyền hình; các bộ phận và phụ kiện lắp ráp của các giá và 
khung đỡ này. 

 

Nhóm 20: Dụng cụ đỡ chịu tải (đồ đạc) dùng cho thiết bị âm thanh, thiết bị viđêô, màn 
hình tivi và thiết bị truyền hình cho phép thiết bị được gắn trên đó được giữ thẳng đồng 
thời được cố định vào tường. 

 

 
(210) 4-2015-25883 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 5.5.19; 4.1.2; 2.9.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, hồng, nâu, tím, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Phú Hải  (VN) 
Số 11, ngách 117/52 tổ 5A2, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
664 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-25979 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Trắng, đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ tin học Nhật 
Nguyệt  (VN) 
114 đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ bán hàng qua mạng; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư 
vấn tiêu dùng; dịch vụ sàn thương mại điện tử là dịch vụ đăng tin mua bán các sản 
phẩm/dịch vụ gồm: mua bán hàng thời trang, hàng điện tử, điện thoại, máy tính, xe máy, 
xe đạp, xe ô tô, nhà đất, hàng nội thất, ẩm thực, sinh vật cảnh, du lịch, sách. 

 

 
(210) 4-2015-26010 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
G AND AN  (VN) 
TK 4/12 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 
chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2015-26011 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

G AND AN   (VN) 
TK 4/12 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; các 
chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 
 

(210) 4-2015-26012 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
G AND AN   (VN) 
TK 4/12 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; các 
chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 

(210) 4-2015-26051 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại KOMIX  (VN) 
Số 87, đường D1, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm; chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu sửa chữa bê tông dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ trang trí nội thất 
và ngoại thất; dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dân dụng; dịch vụ chống thấm.  

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ vận chuyển.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăm sóc cây xanh, cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2015-26073 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ số 
Sáng Nghiệp  (VN) 
25/66/2 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy trả lời tự động, bộ xử lý trung tâm, bộ nối (thiết bị xử lý dữ liệu - 
tin học), thiết bị quang báo, phần mềm máy tính (ghi sẵn), máy phân phối vé, phiếu.   

 

 
(210) 4-2015-26075 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV gia dụng 
và cơ điện Thống Nhất  (VN) 
Thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; nồi áp suất sử dụng điện; bếp ga; bếp điện; bếp từ; quạt 
điện.  

 

 
(210) 4-2015-26104 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MONALISA CO., LTD.   (KR) 

21F. 15, Boramae-ro 5-gil, Dongjak-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu cho trẻ em; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm 

toàn thân cho trẻ em; nước thơm cho mặt dùng cho trẻ em; tinh dầu dùng cho trẻ em; phấn 
dùng cho trẻ em (đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm); bộ mỹ phẩm dùng cho trẻ em; dầu 
thơm cho môi dùng cho trẻ em; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân, dùng cho trẻ em; 
chế phẩm đánh răng dùng cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-26105 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MONALISA CO., LTD.    (KR) 

21F. 15, Boramae-ro 5-gil, Dongjak-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu cho trẻ em; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm 

toàn thân cho trẻ em; nước thơm cho mặt dùng cho trẻ em; tinh dầu dùng cho trẻ em; phấn 
dùng cho trẻ em (đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm); bộ mỹ phẩm dùng cho trẻ em; dầu 
thơm cho môi dùng cho trẻ em; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân, dùng cho trẻ em; 
chế phẩm đánh răng dùng cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-26106 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) MONALISA CO., LTD.   (KR) 

21F. 15, Boramae-ro 5-gil, Dongjak-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót (tã trẻ em) bằng giấy; sữa bột (cho trẻ sơ sinh); tã lót có chứa thuốc; 
băng vệ sinh; miếng lót của quần lót (vệ sinh); khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước 
thơm dược phẩm; miếng đệm chăm sóc ngực; thực phẩm cho em bé (ngoại trừ sữa bột cho 
trẻ sơ sinh); tã lót dùng cho người trưởng thành không tự kiềm chế được; cao dán dùng 
cho trẻ em. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
667 

(210) 4-2015-26112 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sách Hoa Hồng  
(VN) 
46 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, quà lưu niệm, vật phẩm phong 

thủy, trưng bày, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, quà lưu niệm, vật phẩm 

phong thủy cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-26135 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 9.5.1; A9.5.2 

(591) Tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tranh thêu 
tay Huế  (VN) 
233/30 đường TL19, KP 3C, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 26: Sản phẩm mỹ thuật gồm: tranh thêu tay.  
 

 
(210) 4-2015-26169 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Dạo 
Phố  (VN) 
Số 14L, ngõ 72/73/40 phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử: tivi, đầu đĩa, đài cát-sét, hàng điện lạnh; mua bán máy 

vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông; mua bán nhiên liệu động cơ, đồ 

uống, lương thực, thực phẩm, thảm, đệm, chăn màn, nồi cơm điện, bếp điện, lò vi sóng, 

giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất, đèn điện, thiết bị dụng cụ thể thao, băng đĩa âm thanh, 

hình ảnh, sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ chơi, vải, hàng may mặc, giày dép, hàng 

da và giả da, đồ ngũ kim, sơn, kính, thuốc lá; đại lý mua bán tivi, máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi, thiết bị viễn thông, nồi cơm điện, bếp điện, hàng điện lạnh; quảng cáo.  
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(210) 4-2015-26175 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH ENA  (VN) 
46/5 đường 18, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bảng đèn quảng cáo dạng điện tử. 
 

Nhóm 11: Thiết bị và đèn chiếu sáng; bảng đèn quảng cáo không thuộc dạng điện tử. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán: thiết bị và đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2015-26184 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) CEBIEN CO., LTD  (KR) 

164-11, Bonggol-gil, Opo-eup, Gwangju-
si Gyeonggi-do, 464-894, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Phòng tắm xông hơi cho mục đích gia đình; vòi sen mát-xa cơ thể; vòi hoa sen; 
đầu vòi phun xịt (thiết bị của hệ thống vệ sinh); van kết hợp với vòi sen; giá để đồ nhà tắm 
(thiết bị của hệ thống vệ sinh); buồng tắm; bồn tắm; bệ đáy của buồng tắm, bảng gắn thiết 
bị nhà tắm (thiết bị của hệ thống vệ sinh); tấm đứng tắm thoát nước; đầu vòi hoa sen; đầu 
vòi sen cầm tay; thiết bị cố định đầu vòi hoa sen; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ 
sinh); chậu rửa tay gắn với bàn hoặc bệ đứng (bộ phận của thiết bị vệ sinh); núm vặn của 
chậu rửa; vòi cho giá rửa mặt; khóa nước cho chậu rửa mặt; ống linh hoạt là bộ phận của 
thiết bị gá lắp bồn tắm; ống linh hoạt là bộ phận của thiết bị gá lắp bồn rửa mặt; buồng 
tắm khí; bồn tắm dạng nhỏ; vòi tắm nước nóng dùng điện; vòi tắm vận hành bằng pin; 
phòng tắm đúc sẵn; thiết bị cấp nước cho mục đích sinh hoạt; hệ thống cấp nước; thiết bị 
cho hệ thống cấp nước; họng nước/bộ cấp nước (ở đường phố); hệ thống phân phối nước; 
cống thoát cho buồng tắm (thiết bị của hệ thống vệ sinh; cống thoát cho chậu rửa mặt 
(thiết bị của hệ thống vệ sinh); nắp thoát nước cho buồng tắm; vòi nước nóng lạnh cho 
chậu rửa mặt; nắp thoát nước cho chậu rửa mặt; bộ lọc thoát nước cho chậu rửa mặt; van 
khóa vòi nước; ống dẫn nước (thiết bị của hệ thống vệ sinh); van/vòi khóa điều khiển 
nhiệt độ; ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2015-26186 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa Tiên Tiến  

(VN) 
Lô E17 đường số 12, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 19: Chất chống thấm gốc xi măng. 
 

 
(210) 4-2015-26285 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu nông, lâm sản TMĐ-Gia 
Lộc  (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng 
Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, đồ nội thất như: khung cửa gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-26318 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) DISCOVERY LIMITED   (ZA) 

155 West Street, Sandton, Gauteng, 
South Africa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); thiết bị xử lý dữ 

liệu; thiết bị điện tử di động; phần mềm máy tính có thể tải xuống được từ mạng internet; 
phần mềm cho thiết bị di động và máy tính cầm tay; phần mềm ứng dụng dùng cho thiết 
bị di động; phần mềm phát triển ứng dụng cho thiết bị di động; phụ kiện cho thiết bị di 
động; thẻ thông minh (thẻ tích hợp); chíp điện tử; ổ đĩa (cho máy vi tính); thiết bị lưu trữ 
dữ liệu và thiết bị ghi sẵn dữ liệu; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được; tệp tin kỹ thuật 
số; phần mềm và thiết bị điện tử dùng để đo và kiểm soát thông số về hoạt động thể chất, 
thể hình và vận động cá nhân; phần mềm và thiết bị điện tử được sử dụng để theo dõi và 
giám sát phương tiện xe cộ và hành vi của lái xe; thiết bị đo tốc độ dùng cho xe cộ; thiết 
bị và dụng cụ hàng hải; kính áp tròng; kính mắt và kính râm; quần áo bảo hộ phòng tránh 
bị thương; thiết bị dạy học; phần mềm và thiết bị điện tử dùng để hướng dẫn trong quá 
trình tập thể dục và chơi thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-26375 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/576,797 25.03.2015 US 

(731) FACEBOOK, INC.  (US) 
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025 , United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để chỉnh sửa, tổ chức và cho phép truyền tải hình ảnh.  
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Nhóm 42: Cung cấp phần mềm máy tính không thể tải xuống dùng để chỉnh sửa, tổ chức, 
và cho phép truyền tải hình ảnh.  

 

 
(210) 4-2015-26376 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/576,824 26.03.2015 US 

(531) 1.15.3; 1.15.21; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) FACEBOOK, INC.  (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025 , United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm nhắn tin điện tử; nền tảng phần mềm máy tính để nhắn tin điện tử; 

công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để sử dụng như một giao diện 
lập trình ứng dụng (API); phần mềm máy tính để cho phép thu thập, chỉnh sửa, tổ chức, 
sửa đổi, tải lên, tải về, truy cập, lưu trữ, đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, truyền theo 
dòng, liên kết, chia sẻ, truyền, hoặc cung cấp thông tin, văn bản, dữ liệu, hình ảnh, nội 
dung âm thanh, nội dung nghe nhìn và nội dung viđêô. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị, quảng cáo và quảng cáo đẩy mạnh việc bán hàng; cung cấp 
thông tin nghiên cứu thị trường; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của người khác qua mạng 
máy tính và mạng thông tin liên lạc; tạo thuận lợi cho việc trao đổi và bán sản phẩm và 
dịch vụ của bên thứ ba qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến cung cấp các hàng hóa tiêu dùng của người khác, thẻ quà tặng, và cung 
cấp các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, cụ thể là các tác phẩm âm nhạc đã ghi, 
viđêô, hình ảnh, văn bản và các tác phẩm nghe nhìn; cung cấp thị trường trực tuyến cho 
người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ; cung cấp phương tiện trực tuyến để kết nối người 
bán với người mua; mạng lưới kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ xử lý giao dịch tài chính, cụ thể là giao dịch tài chính thanh toán bù trừ 
và hòa giải qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; xử lý và truyền bằng điện tử dữ 
liệu thanh toán hóa đơn cho người sử dụng mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; 
dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ xử lý thanh toán, cụ thể 
là cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch tiền tệ ảo cho người khác; dịch vụ xử lý giao dịch thẻ 
thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ thanh toán số tiền phải trả; cung cấp dịch vụ thanh toán 
di động điện tử cho người khác. 

 
Nhóm 38: Nhắn tin điện tử; dịch vụ chia sẻ hình ảnh và chia sẻ viđêô, cụ thể là truyền 
điện tử các tệp tin ảnh số, viđêô và các nội dung nghe nhìn giữa những người sử dụng 
internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử dữ liệu, tin nhắn, đồ họa, hình ảnh, 
âm thanh, viđêô và thông tin. 

 
Nhóm 42: Cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được cho nhắn tin điện 
tử; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để truyền âm thanh, 
viđêô, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng 
dụng (API) để sử dụng trong nhắn tin điện tử và truyền âm thanh, viđêô, ảnh chụp, văn 
bản, đồ họa và dữ liệu; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS) có tính năng nền tảng 
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phần mềm máy tính cho nhắn tin điện tử và truyền âm thanh, viđêô, ảnh chụp, văn bản, đồ 
họa và dữ liệu; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để xử lý thanh 
toán điện tử; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không tải xuống được cho phép 
người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính và mạng 
thông tin liên lạc toàn cầu; cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) để cho phép 
người sử dụng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS) có tính năng phần mềm máy tính cho các 
giao dịch kinh doanh điện tử. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ-giới thiệu, mạng và hẹn hò mang tính xã hội.  
 
 

(210) 4-2015-26403 (220) 25.09.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; 4.5.3; A19.7.16; 3.7.21 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Ước  (VN) 
514, CT7A, khu đô thị Văn Quán Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu sản xuất thủ công. 
 

 
(210) 4-2015-26615 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.   

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.   

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
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liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-26616 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.1; 4.1.5; 24.11.25 
(591) Xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm), thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyển đi.  

 

 
(210) 4-2015-26630 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.14; 3.5.5 
(591) Ghi, trắng, hồng, xanh rêu 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 
cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai như: nệm dùng cho việc sinh đẻ, 
đai hỗ trợ cho bà bầu, tấm đệm bụng, vòng kích thích việc mọc răng, bình sữa cho trẻ em 
bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, núm vú giả cho trẻ em bú, van của bình sữa cho trẻ em bú, 
dụng cụ sản khoa, thiết bị và dụng cụ y tế, nhiệt kế cho mục đích y tế, áo chẽn nịt bụng, 
áo nịt ngực cho mục đích y tế, thực phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế, thực phẩm 
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cho em bé, sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa, chất bổ sung dinh dưỡng và 
ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa, đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất, đồ uống dinh dưỡng, sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có 
thêm hương vị, món tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho 
mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh 
mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, xốt (gia vị), xốt pho mai, nước khoáng và nước có ga 
và đồ uống không cồn, đồ uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm dùng để 
pha chế đồ uống; tất cả cung cấp cho người tiêu dùng qua cửa hàng, siêu thị và các điểm 
bán hàng khác. 

 

 
(210) 4-2015-26635 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.14; 3.5.5 
(591) Ghi, trắng, xanh da trời 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 

cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai như: nệm dùng cho việc sinh đẻ, 
đai hỗ trợ cho bà bầu, tấm đệm bụng, vòng kích thích việc mọc răng, bình sữa cho trẻ em 
bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, núm vú giả cho trẻ em bú, van của bình sữa cho trẻ em bú, 
dụng cụ sản khoa, thiết bị và dụng cụ y tế, nhiệt kế cho mục đích y tế, áo chẽn nịt bụng, 
áo nịt ngực cho mục đích y tế, thực phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế, thực phẩm 
cho em bé, sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa, chất bổ sung dinh dưỡng và 
ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa, đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất, đồ uống dinh dưỡng, sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có 
thêm hương vị, món tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho 
mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh 
mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, xốt (gia vị), xốt pho mai, nước khoáng và nước có ga 
và đồ uống không cồn, đồ uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm dùng để 
pha chế đồ uống; tất cả cung cấp cho người tiêu dùng qua cửa hàng, siêu thị và các điểm 
bán hàng khác. 

 

 
(210) 4-2015-26672 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) EPPENDORF AG   (DE) 

Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế; lồng ấp để cấy vi khuẩn; 

thiết bị và dụng cụ hoá học; chương trình máy ví tính [phần mềm có thể tải xuống đượcl; 
phần mềm máy tính ghi sẵn; thiết bị chẩn đoán, không cho mục đích y tế; máy ly tâm 
dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ quang học; ống pipet (ống nhỏ giọt có 
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vạch đo dung lượng dùng trong phòng thí nghiệm); máy điều nhiệt; thiết bị dùng trong 
phòng thí nghiệm; dụng cụ và thiết bị để đếm tế bào và tượng hình tế bào; tủ an toàn; 
phần mềm quản lý mẫu; phần mềm điện tử, máy tính xách tay trong phòng thí nghiệm.  

 

Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 11: Cái chụp thông gió cho phòng thí nghiệm; máy ướp lạnh; tủ lạnh; thùng chứa 
làm lạnh. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; tư vấn phần mềm máy tính; nghiên cứu khoa học; dịch vụ 
phòng thí nghiệm khoa học.  

 
 

(210) 4-2015-26676 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Tân 
Ngọc ánh  (VN) 
54/12/12 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-26678 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.3 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Trường Cao đẳng nghề kỹ 
thuật công nghiệp Việt Nam - 
Hàn Quốc  (VN) 
Đường Hồ Tông Thốc, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2015-26690 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hào Tuấn  (VN) 
679 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại bán buôn, bán lẻ các loại điện thoại di động, các thiết bị và linh 
kiện điện tử truyền thông, viễn thông.  
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(210) 4-2015-26770 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Công ty cổ phần du lịch Cáp 
Treo Vũng Tàu  (VN) 
1A Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du 

lịch; mua bán nông sản, thực phẩm tươi sống và chế biến; mua bán bia, rượu, thuốc lá 

điếu sản xuất trong nước.  

 

Nhóm 39: Tổ chức du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; du lịch 

lữ hành nội địa; vận chuyển hành khách (bằng đường thủy, đường bộ và cáp treo).  

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; vũ trường; dịch vụ vui chơi giải trí và các trò chơi 

giải trí; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang, ca múa nhạc. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-26771 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch cáp 
treo Vũng Tàu  (VN) 
1A Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du 

lịch; mua bán nông sản, thực phẩm tươi sống và chế biến; mua bán bia, rượu, thuốc lá 

điếu sản xuất trong nước.  

 

Nhóm 39: Tổ chức du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; du lịch 

lữ hành nội địa; vận chuyển hành khách (bằng đường thủy, đường bộ và cáp treo).  

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; vũ trường; dịch vụ vui chơi giải trí và các trò chơi 

giải trí; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang, ca múa nhạc. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

khách sạn.  
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(210) 4-2015-26777 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xây dựng dịch vụ 
Hoàng Nam  (VN) 
81 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ lát sàn; khung nhà không bằng kim 
loại; cửa kính; kính xây dựng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 

Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình tưới cây; đồ 
đựng dùng cho gia đình; dụng cụ dùng trong nhà vệ sinh; bộ đồ ăn không kể dao; dĩa và 
thìa; dụng cụ xay và trộn gia dụng dùng cho gia đình, dùng tay. 

 

Nhóm 24: Bộ đồ vải dùng cho giường (gồm ga phủ và chăn); vải vóc; rèm cửa bằng sợi 
dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn lau mặt; khăn tay bỏ túi bằng vải; áo gối bằng vải. 

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; giấy dán tường; thảm (trướng) treo tường (không bằng vải); mảng 
đất có cỏ nhân tạo; lớp lót dưới thảm. 

 

 
(210) 4-2015-26778 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xây dựng dịch vụ 
Hoàng Nam   (VN) 
81 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ lát sàn; khung nhà không bằng kim 
loại; cửa kính; kính xây dựng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 

Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình tưới cây; đồ 
đựng dùng cho gia đình; dụng cụ dùng trong nhà vệ sinh; bộ đồ ăn không kể dao; dĩa và 
thìa; dụng cụ xay và trộn gia dụng dùng cho gia đình, dùng tay.  

 

Nhóm 24: Bộ đồ vải dùng cho giường (gồm ga phủ và chăn); vải vóc; rèm cửa bằng sợi 
dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn lau mặt; khăn tay bỏ túi bằng vải; áo gối bằng vải.  

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; giấy dán tường; thảm (trướng) treo tường (không bằng vải); mảng 
đất có cỏ nhân tạo; lớp lót dưới thảm. 
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(210) 4-2015-26927 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1; 5.9.24; 4.5.21; 4.5.1; 5.13.25 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rau Cười Việt 
Nhật  (VN) 
25/3 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản. 
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 44: Cung cấp rau củ quả (dịch vụ trồng trọt). 
 

 
(210) 4-2015-26944 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.1; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, 

trắng 
(731) KARMA AUTOMOTIVE LLC  (US) 

3080 Airway Avenue Costa Mesa CA 
92626, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và các thiết bị/phụ tùng của chúng; xe ô tô sản xuất riêng theo đơn đặt 

hàng của khách hàng. 
 

Nhóm 14: Trang sức; đồng hồ đeo tay, đá quý và đồng hồ có gắn đá quý; đồng hồ thể 
thao; đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; đồng hồ đeo tay dáng mảnh. 

 
Nhóm 16: Các sản phẩm giấy, cụ thể là, văn phòng phẩm, phong bì, danh thiếp, giấy ghi 
chú, sổ ghi chép, lịch, và giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm (đồ dùng văn 
phòng); bút viết; bút chì. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo phông, áo khoác, áo nỉ, áo cánh, quần dài, áo sơ mi, mũ, 
mũ lưỡi chai, găng tay, thắt lưng, giày và tất. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý mua bán xe ô tô; dịch vụ phân phối, cụ thể là: phân phối (dịch 
vụ bán) xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì và sửa chữa xe ô tô.  
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(210) 4-2015-26945 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.15.1; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, 

trắng 

(731) KARMA AUTOMOTIVE LLC  (US) 

3080 Airway Avenue Costa Mesa CA 

92626, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và các thiết bị/phụ tùng của chúng; xe ô tô sản xuất riêng theo đơn đặt 

hàng của khách hàng.  

 

Nhóm 14: Trang sức; đồng hồ đeo tay, đá quý và đồng hồ có gắn đá quý; đồng hồ thể 

thao; đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; đồng hồ đeo tay dáng mảnh. 

 

Nhóm 16: Các sản phẩm giấy, cụ thể là, văn phòng phẩm, phong bì, danh thiếp, giấy ghi 

chú, sổ ghi chép, lịch, và giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm (đồ dùng văn 

phòng); bút viết; bút chì. 

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo phông, áo khoác, áo nỉ, áo cánh, quần dài, áo sơ mi, mũ, 

mũ lưỡi trai, găng tay, thắt lưng, giày và tất. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý mua bán xe ô tô; dịch vụ phân phối, cụ thể là: phân phối (dịch 

vụ bán) xe ô tô.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì và sửa chữa xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-26947 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần New Life Việt 
Nam  (VN) 
Số B10, 11, 12, ngõ 57 đường Nguyễn 

Khánh Toàn, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; kem dưỡng da; kem tẩy trắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; sữa tắm; dầu 

gội đầu. 
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(210) 4-2015-26981 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 2.9.1; A1.1.10; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần World 
Happiness   (VN) 
65A Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại. 
 

Nhóm 41: Đào tạo: quản trị hạnh phúc, quản trị tài sản cá nhân; tổ chức hội thảo, sự kiện 
nhằm mục đích giáo dục và giải trí; tổ chức hội thảo nhằm mục đích thương mại. 

 
 

(210) 4-2015-27134 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.30; 2.1.8; A22.5.13; 2.1.4 
(591) Đỏ, xanh, vàng, da 
(731) Công ty cổ phần VINAMATION  

(VN) 
Số 116-118 đường số 3, khu dân cư 
Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 09: Trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi; đĩa đã ghi sẵn có chứa âm thanh, hình 
ảnh, phần mềm trò chơi, phim và các chương trình có tương tác với người dùng; thẻ nhớ 
dùng cho máy trò chơi; mũ bảo hiểm; kính mắt.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; giấy và các sản phẩm làm bằng giấy dùng cho mục đích văn phòng; 
tạp chí; đề can; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ).  

 

Nhóm 28: Trò chơi (game); máy trò chơi tự động; đồ chơi (không bằng điện tử); mặt nạ; ván 
trượt, chân nhái để lướt sóng; đồ trang trí cây thông Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 

 

 
(210) 4-2015-27135 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.8; 2.1.30; A22.5.13; 2.1.4 
(591) Xanh nước biển, da cam, xanh chì 
(731) Công ty cổ phần VINAMATION  

(VN) 
Số 116-118 đường số 3, khu dân cư 
Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 09: Trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi; đĩa đã ghi sẵn có chứa âm thanh, hình 
ảnh, phần mềm trò chơi, phim và các chương trình có tương tác với người dùng; thẻ nhớ 
dùng cho máy trò chơi; mũ bảo hiểm; kính mắt.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; giấy và các sản phẩm làm bằng giấy dùng cho mục đích văn phòng; 
tạp chí; đề can; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ).  

 

Nhóm 28: Trò chơi; máy trò chơi tự động; đồ chơi (không bằng điện tử); mặt nạ; ván 
trượt, chân nhái để lướt sóng; đồ trang trí cây thông Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 

 

 
(210) 4-2015-27139 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH HIPPO HERBS 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 06, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là: dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên phương tiện truyền thông (internet) để bán; thông tin thương mại; quảng cáo 
trên internet; bán lẻ, bán buôn hàng hóa hữu hình như: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 
quần áo thời trang; sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng) cụ thể là: 
bán lẻ, bán buôn theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc qua internet các sản phẩm như 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo; mua bán mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2015-27224 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.5; 26.11.2; A1.1.25; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Mỹ nghệ 
C&T  (VN) 
Thửa đất số 223, tờ bản đồ số 8, khu phố 
Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm định hình; cửa nhôm; phụ kiện cửa nhôm được làm từ kim loại; vật liệu 
xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-27225 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Mỹ nghệ 
C&T  (VN) 
Thửa đất số 223, tờ bản đồ số 8, khu phố 
Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm định hình; cửa nhôm; phụ kiện cửa nhôm được làm từ kim loại; vật liệu 
xây dựng bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-27247 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.9.15; 5.9.21; 26.3.1;  
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Vạn 

Đắc Phúc  (VN) 
Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: ớt đã qua chế biến (gia vị).  
 

 
(210) 4-2015-27264 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xám, đỏ 
(731) JONES LANG LASALLE IP, INC.   (US)

2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ nghiên cứu tài chính về nguồn gốc lịch sử các bất động sản, 
dịch vụ nghiên cứu tài chính về nguồn gốc lịch sử các bất động sản liên quan đến mua 
(thụ đắc) và chọn lựa bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ định giá tài chính và 
định giá bảo hiểm, bao gồm định giá chứng khoán được đảm bảo bằng bất động sản và 
định giá các lợi ích (vốn) có trong bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
cho thuê bất động sản theo kỳ hạn; dịch vụ tư vấn và quản lý liên quan đến đầu tư vào bất 
động sản, lợi ích (vốn) có trong bất động sản, và các chứng khoán được đảm bảo bằng bất 
động sản hoặc tài sản liên quan đến bất động sản; dịch vụ đầu tư vào bất động sản, lợi ích 
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(vốn) có trong bất động sản, và các chứng khoán được đảm bảo bằng bất động sản hoặc 
tài sản liên quan đến bất động sản; dịch vụ tài chính, cụ thể là các sản phẩm đầu tư bao 
gồm chứng khoan được đảm bảo bằng bất động sản hoặc tài sản liên quan đến bất động 
sản; dịch vụ nghiên cứu liên quan đến mua (thụ đắc) và chọn lựa bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ phát triển bất động sản, cụ thể là dịch vụ xây dựng bất động sản, sửa 
chữa (nâng cấp) bất động sản, mở rộng [xây dựng] bất động sản và dịch vụ giám sát xây 
dựng bất động sản liên quan đến các trung tâm mua sắm, khu công nghiệp (khu công 
nghiệp liên hợp), các tòa nhà văn phòng, công trình (tòa nhà) để ở và các dự án (công 
trình) phát triển (mở rộng) bất động sản khác; tư vấn xây dựng; giám sát xây dựng công 
trình; xây dựng và sửa chữa công trình; dịch vụ kiểm tra công trình (trong quá trình xây 
dựng công trình).  

 

Nhóm 41: Cung cấp bản tin trực tuyến về các sự kiện, các xu hướng và tình hình kinh tế 
đang diễn ra liên quan đến bất động sản và tài sản bất động sản; cung cấp bản tin điện tử 
trực tuyến qua thư điện tử (e-mail) về các sự kiện, các xu hướng và tình hình kinh tế đang 
diễn ra liên quan đến bất động sản và các tài sản bất động sản.  

 

Nhóm 42: Lên kế hoạch và sắp đặt bố trí không gian bên trong cho các cơ sở kinh doanh 
bán lẻ, dịch vụ thiết kế nội thất, đo đạc (khảo sát) bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-27302 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh rêu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lý Gia Đại 
Việt   (VN) 
Số 54, biệt thự 2, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Bép cắt dùng ga và ôxy (dụng cụ hàn xì); tay cắt ga và oxy (dụng cụ hàn xì); 
máy hút bụi (gia dụng). 

 

Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất, đồng hồ nhiệt dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 11: Máy lọc nước dùng điện hoặc ga.  
 
 

(210) 4-2015-27324 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 30: Cháo; cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2015-27325 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Duy Hiếu  (VN) 
Đội 5, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ đệm, vỏ gối, rèm cửa, màn chống muỗi. 

 

 
(210) 4-2015-27329 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.8; 26.1.1 
(591) Xanh lơ, trắng, đỏ hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Hà   (VN) 
185Bis Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang (quần áo). 
 

 
(210) 4-2015-27366 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.4 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung ương 3 (FORIPHARM)  
(VN) 
16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió, dầu nóng xoa bóp, dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27383 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) 1. GEUMSOON SHIM  (NZ) 

23 Del Mar Court, Shamrock Park, 
Manukau, 2016, New Zealand  
2. LIAN SENG BUEN   (NZ) 
23 Del Mar Court, Shamrock Park, 
Manukau, 2016, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chất bổ sung, chế phẩm và chiết xuất cho mục đích ăn kiêng, chăm sóc sức 
khoẻ và dinh dưỡng bao gồm: các chất bổ sung, chế phẩm và chiết xuất vitamin; các chất 
bổ sung, chế phẩm và chiết xuất khoáng chất; các chất bổ sung, chế phẩm và chiết xuất 
thảo dược; thực phẩm cho em bé; thực phẩm công thức cho em bé. 

 

 
(210) 4-2015-27384 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) 1. GEUMSOON SHIM  (NZ) 

23 Del Mar Court, Shamrock Park, 
Manukau, 2016, New Zealand  
2. Lian Seng Buen   (NZ) 
23 Del Mar Court, Shamrock Park, 
Manukau, 2016, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho sức 
khoẻ; chế phẩm thực phẩm (ăn kiêng) thích hợp cho mục đích sức khoẻ; thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích sức khoẻ; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích sức 
khoẻ; thực phẩm chức năng; chế phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm và chất bổ 
sung ăn kiêng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; vitamin bổ sung cho thực phẩm; chế 
phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng ở dạng bột để thay thế cho bữa ăn; thực phẩm cho 
em bé; thực phẩm công thức cho em bé; chế phẩm và chất bổ sung thảo dược. 

 

 
(210) 4-2015-27399 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.3.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến nông 

sản thực phẩm xuất khẩu Tân 
An  (VN) 
Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi 
Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản; mua bán nông sản thực phẩm; mua bán máy móc và 
thiết bị máy nông nghiệp; mua bán phụ tùng máy nông nghiệp. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-27441 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 9.9.1; A2.5.23; A2.5.24 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Hòa  (VN) 
Nhà A3, ngõ 39, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da và giả da: túi; ví; ba lô; cặp bằng da. 
 

Nhóm 25: Sản phẩm quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: giầy dép; thắt lưng; mũ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, ký gửi các sản phẩm làm bằng vải, da và giả da (quần áo, giầy dép, 
thắt lưng, túi xách, ví, mũ), hàng nông, lâm, thủy, hải sản. 

 

(210) 4-2015-27442 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Hòa  (VN) 
Nhà A3, ngõ 39, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da và giả da: túi; ví; ba lô; cặp bằng da. 
 

Nhóm 25: Sản phẩm quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: giầy dép; thắt lưng; mũ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, ký gửi các sản phẩm làm bằng vải, da và giả da (quần áo, giầy dép, 
thắt lưng, túi xách, ví, mũ), hàng nông, lâm, thủy, hải sản. 

 
 

(210) 4-2015-27444 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

ứng dụng công nghệ cao HCT  
(VN) 
Số 14/18 ngõ 165, đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, bát; mỹ phẩm; chế phẩm ngâm giặt; xà phòng.  
 

Nhóm 09: Máy sinh khí ozon; máy sinh khí ion âm. 
 

Nhóm 11: Máy lọc không khí; máy sấy chén, bát; máy lọc nước; chảo điện đa năng; bếp 
nướng; lò nướng; lò vi sóng; bếp từ; bếp hồng ngoại; bình đun nước siêu tốc; quạt điện; 
quạt phun sương; quạt sưởi; đèn led; đèn điện chiếu sáng; thiết bị đốt rác.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu nước rửa chén bát, máy sinh khí ozon, máy 
sinh khí ion âm, máy lọc không khí, máy sấy chén bát, máy rửa bát, máy lọc nước, chảo 
điện đa năng, bếp nướng, lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy xay sinh tố, 
máy vắt cam, máy cắt hoa quả, bình đun nước siêu tốc, quạt điện, quạt phun sương, quạt 
sưởi, đèn led, đèn điện chiếu sáng, thiết bị đốt rác; quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Tư vấn lắp đặt trạm xử lý nước và cấp nước, hệ thống khử mùi, khử trùng, khử 
khuẩn, hệ thống đèn chiếu sáng, tư vấn lắp đặt và vận hành dây chuyền sản xuất máy 
ozon, máy ion âm, máy lọc nước.  

 
 

(210) 4-2015-27500 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ mua 
sắm V & H  (VN) 
340 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem tan mỡ (mỹ phẩm); viên nang chống lão hoá (mỹ 
phẩm); sữa rửa mặt; kem thoa nở ngực (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2015-27526 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 3E 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 38 ngõ 259 đường Phú Diễn, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bao gồm: máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, cụ thể: máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị dùng trong mạch điện, đồ điện gia dụng 
cụ thể: đèn và bộ đèn điện; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần 
mềm và thiết bị truyền phát (viễn thông). 
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(210) 4-2015-27529 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24; 26.13.25

(591) Vàng, cam, xanh tím than 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
chế biến thực phẩm Hoàng 
Minh  (VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo; bún khô; phở khô; miến; bánh đa nem; tinh bột. 
 

 
(210) 4-2015-27561 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH  Tâm Trường Tín  
(VN) 
Số 4, đường 162, ấp 5, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống tĩnh điện, không dùng cho mục đích gia dụng.  

 

Nhóm 06: Đầu nối cáp bằng kim loại, không dẫn điện.  

 

Nhóm 09: Cuộn dây điện; cuộn dây điện từ; tủ phân phối (điện); bộ chuyển mạch điện; bộ 

đảo mạch điện; tụ điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; bộ nối (điện); công tắc điện; lõi của 

cuộn điện; bộ đổi điện; bộ biến đội, điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; thiết bị điện 

dùng cho chuyển mạch; bộ chỉnh lưu dòng điện; bộ ngắt mạch điện; bộ đóng mạch điện; 

bảng phân phối (điện); bảng điều khiển phân phối (điện); thiết bị điều khiển phân phối 

(điện); dây cáp điện ống dẫn (điện); bảng điều khiển (điện); đầu nối cho dây điện; đường 

nối điện; bộ nối điện.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không 

khí; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; chống gỉ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm 

lạnh; phục hồi máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành/ 

máy móc các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất. 
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(210) 4-2015-27562 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 25.5.1; A24.17.12 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế DHT Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, số 4, đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị tái tạo âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; loa; loa phóng thanh; micrô 
(ống nói); máy nghe nhạc cầm tay (thiết bị nghe nhạc cầm tay). 

 
 

(210) 4-2015-27567 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, đỏ booc đô, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NWB Việt Nam  
(VN) 
Số 40B Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, bia, đồ uống không có cồn, chế phẩm để làm đồ uống, bia 
mạch nha, nước khoáng. 

 
 

(210) 4-2015-27605 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 13.1.6 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Long Đằng  (VN) 
106 Vành Đai, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bóng đèn và thiết bị điện, cụ thể: ổ cắm điện, công tắc điện. 
 

 
(210) 4-2015-27645 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần DIBACO Việt 

Nam  (VN) 
Số 55, khu phố Thịnh Lang, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; chất bôi trơn; dầu nhớt; mỡ công nghiệp; mỡ bôi trơn chịu nhiệt; 
dầu thủy lực (chất bôi trơn, dầu nhờn). 

 

 
(210) 4-2015-27646 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH nhà máy nhôm 

Santadoor Thiên Minh  (VN) 
Khu Hai Vân, phường Văn Dương, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm profile (thanh nhôm định hình). 

 

 
(210) 4-2015-27650 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 1.5.1; 25.1.6 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-27651 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1; A5.3.15; 25.1.6 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-27666 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Bảo Tiên  (VN) 
ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi; xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; thắt lưng da.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ tham quan du lịch; dịch vụ bao gói hàng hóa; cho thuê 
xe cộ; dịch vụ giao hàng; cho thuê kho bãi.  

 

 
(210) 4-2015-27667 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Bảo Tiên  (VN) 
ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi; xách; ba lô; cặp xách học sinh; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ;  thắt lưng da.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ tham quan du lịch; dịch vụ bao gói hàng hóa, cho thuê 
xe cộ; dịch vụ giao hàng; cho thuê kho bãi.  

 

 
(210) 4-2015-27673 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A25.7.21; 18.5.1 
(591) Xanh da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bay360  (VN) 
Số 713 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Bao gồm: du lịch, đại lý bán vé máy bay, cho thuê xe, vận chuyển hành khách, 
vận tải. 
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(210) 4-2015-27677 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/718,009 07.08.2015 US 

(531) A25.7.2; A25.7.8; 25.1.25; A26.11.9 
(731) SPX FLOW, INC.  (US) 

13320 Ballantyne Corporate Place, 
Charlotte, North Carolina 28277, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: máy bán hàng tự động được vận hành bằng cách nhét vé và vật mang giá trị 
danh nghĩa (dạng thẻ hoặc đồng xu);  

 

Nhóm 09: Dụng cụ khảo sát địa vật lý có bản chất là máy truyền phát tín hiệu và máy thu 
tín hiệu để xác định vị trí của vật thể nằm trong lòng đất; dây cáp; giá đỡ chạy điện được 
điều khiển từ xa để di chuyển máy quay phim, cáp của máy quay phim, và đèn chiếu của 
máy quay phim thông qua các đường cáp điện; máy quay phim; hệ thống truyền hình 
mạch kín (hệ thống giám sát thông qua máy ghi hình); thiết bị truyền tải và phân phối 
năng lượng; máy biến thế [điện]; đường dây tải điện; hệ thống thăm dò/khảo sát điện tử; 
thiết bị phát và chuyển đổi tần số vô tuyến; thiết bị tiếp nhận và phân loại tín hiệu, và thiết 
bị làm nhiễu sóng vô tuyến; ăng ten và thành phần cấu tạo và linh kiện điện; thiết bị giám 
sát điện tử từ xa, thiết bị điện tử để kiểm tra (giám sát) và phát hiện (chẩn đoán) sai hỏng 
cho thiết bị của các tiện nghi và công trình tại chỗ; phần mềm máy tính dùng trong lĩnh 
vực giám sát từ xa, kiểm tra (giám sát) và phát hiện (chẩn đoán) sai hỏng cho thiết bị của 
các tiện nghi và công trình tại chỗ; bộ điều chỉnh dùng cho lò đốt, thiết bị sưởi ấm, thông 
gió và làm lạnh (mát); phần mềm máy tính dùng để ghi lại, hiệu chỉnh và kiểm tra lò đốt, 
thiết bị sưởi ấm, thông gió, làm lạnh (mát); thiết bị điện tử dùng để thu, lưu giữ, đếm 
(tính) tiền vé và giám sát an toàn tiền vé điện tử; rơle nhiệt; bộ điều chỉnh điện áp; phần 
mềm dùng để thu tiền vé; phần mềm dùng để tìm kiếm máy thu, thiết bị phát và chuyển 
đổi tần số vô tuyến; phần cứng và phầm mềm máy tính dùng cho dụng cụ khảo sát địa vật 
lý; phần mềm sử dụng trong việc kiểm tra, chuyển giao, và cài đặt phần mềm trong hệ 
thống mạng; các bộ phận và linh kiện cho các sản phẩm nói trên. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và hệ thống lắp đặt để chiếu sáng; tháp giải nhiệt; bộ trao 
đổi nhiệt; thiết bị ngưng tụ; thiết bị làm nóng nước ăn; thiết bị phát nhiệt; thiết bị, dụng 
cụ, trang thiết bị và tiện nghi làm lạnh (mát) và làm bay hơi; máy sưởi; quạt làm mát 
(thông gió); trang thiết bị xử lý không khí và thông gió; các bộ phận và linh kiện cho các 
sản phẩm nói trên; bộ giảm nhiệt; thiết bị bơm phụt (bơm hơi và nước thành tia); thiết bị 
xả khí; nồi hơi; thiết bị làm nóng nước; thiết bị sưởi ấm; lò đốt; thiết bị lọc; thiết bị điều 
áp cáp; các bộ phận và linh kiện cho các sản phẩm nói trên. 

 
 

(210) 4-2015-27681 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Viktor Việt 
Nam  (VN) 
Lầu 15, tòa nhà A & B, 76A Lê Lai, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi 

và phần mềm, các mặt hàng điện tử-điện lạnh-điện dân dụng gồm máy may (máy khâu), 

máy dệt, máy khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy truyền hình, loa, amply, đầu 

karaoke, LCD và DVD, máy quay phim, điện thoại bàn, điện thoại di động, máy 

photocopy, máy chấm công, máy đếm tiền, máy in, máy hủy giấy tờ, máy đánh chữ, đồng 

hồ, điện thoại, máy fax, vali, cặp, túi da, nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, sản phẩm thủy 

tinh, đồ điện gia dụng, gồm máy giặt, máy sấy khô quần áo, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp 

điện hoặc các thiết bị nấu nướng chạy bằng than đá hoặc khí đốt, máy rửa chén, tủ lạnh, 

tủ đông, máy trộn, máy pha cà phê, máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy xay 

thịt, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, quạt sưởi, 

máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch không khí, máy hút bụi, máy đánh 

bóng sàn, thiết bị chiếu sáng, đèn bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng 

nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, đèn, đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sách báo tạp 

chí văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, vàng bạc đá quý, trang sức mỹ 

nghệ, hoa cây cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đan lát, tranh ảnh và các tác phẩm nghệ 

thuật khác, dầu hỏa, than nhiên liệu, máy ảnh, đồng hồ, mắt kính, dịch vụ quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-27682 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại Viktor Việt 
Nam   (VN) 
Lầu 15, tòa nhà A & B, 76A Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi 

và phần mềm, các mặt hàng điện tử-điện lạnh-điện dân dụng gồm máy may (máy khâu), 

máy dệt, máy khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy truyền hình, loa, amply, đầu 

karaoke, LCD và DVD, máy quay phim, điện thoại bàn, điện thoại di động, máy 

photocopy, máy chấm công, máy đếm tiền, máy in, máy hủy giấy tờ, máy đánh chữ, đồng 

hồ, điện thoại, máy fax, vali, cặp, túi da, nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, sản phẩm thủy 

tinh, đồ điện gia dụng, gồm máy giặt, máy sấy khô quần áo, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp 

điện hoặc các thiết bị nấu nướng chạy bằng than đá hoặc khí đốt, máy rửa chén, tủ lạnh, 

tủ đông, máy trộn, máy pha cà phê, máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy xay 

thịt, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, quạt sưởi, 

máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch không khí, máy hút bụi, máy đánh 

bóng sàn, thiết bị chiếu sáng, đèn bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng 

nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, đèn, đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sách báo tạp 

chí văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, vàng bạc đá quý, trang sức mỹ 

nghệ, hoa cây cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đan lát, tranh ảnh và các tác phẩm nghệ 

thuật khác, dầu hỏa, than nhiên liệu, máy ảnh, đồng hồ, mắt kính, dịch vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2015-27683 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Viktor Việt 
Nam   (VN) 
Lầu 15, tòa nhà A & B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
và phần mềm, các mặt hàng điện tử-điện lạnh-điện dân dụng gồm máy may (máy khâu), 
máy dệt, máy khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy truyền hình, loa, amply, đầu 
karaoke, LCD và DVD, máy quay phim, điện thoại bàn, điện thoại di động, máy 
photocopy, máy chấm công, máy đếm tiền, máy in, máy hủy giấy tờ, máy đánh chữ, đồng 
hồ, điện thoại, máy fax, vali, cặp, túi da, nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, sản phẩm thủy 
tinh, đồ điện gia dụng, gồm máy giặt, máy sấy khô quần áo, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp 
điện hoặc các thiết bị nấu nướng chạy bằng than đá hoặc khí đốt, máy rửa chén, tủ lạnh, 
tủ đông, máy trộn, máy pha cà phê, máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy xay 
thịt, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, quạt sưởi, 
máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch không khí, máy hút bụi, máy đánh 
bóng sàn, thiết bị chiếu sáng, đèn bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng 
nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, đèn, đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sách báo tạp 
chí văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, vàng bạc đá quý, trang sức mỹ 
nghệ, hoa cây cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đan lát, tranh ảnh và các tác phẩm nghệ 
thuật khác, dầu hỏa, than nhiên liệu, máy ảnh, đồng hồ, mắt kính, dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-27684 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Viktor Việt 
Nam   (VN) 
Lầu 15, tòa nhà A & B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
và phần mềm, các mặt hàng điện tử-điện lạnh-điện dân dụng gồm máy may (máy khâu), 
máy dệt, máy khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy truyền hình, loa, amply, đầu 
karaoke, LCD và DVD, máy quay phim, điện thoại bàn, điện thoại di động, máy 
photocopy, máy chấm công, máy đếm tiền, máy in, máy hủy giấy tờ, máy đánh chữ, đồng 
hồ, điện thoại, máy fax, vali, cặp, túi da, nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, sản phẩm thủy 
tinh, đồ điện gia dụng, gồm máy giặt, máy sấy khô quần áo, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp 
điện hoặc các thiết bị nấu nướng chạy bằng than đá hoặc khí đốt, máy rửa chén, tủ lạnh, 
tủ đông, máy trộn, máy pha cà phê, máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy xay 
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thịt, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, quạt sưởi, 
máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch không khí, máy hút bụi, máy đánh 
bóng sàn, thiết bị chiếu sáng, đèn bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng 
nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, đèn, đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sách báo tạp 
chí văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, vàng bạc đá quý, trang sức mỹ 
nghệ, hoa cây cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đan lát, tranh ảnh và các tác phẩm nghệ 
thuật khác, dầu hỏa, than nhiên liệu, máy ảnh, đồng hồ, mắt kính, dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-27685 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Viktor Việt 
Nam   (VN) 
Lầu 15, tòa nhà A & B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi 

và phần mềm, các mặt hàng điện tử-điện lạnh-điện dân dụng gồm máy may (máy khâu), 
máy dệt, máy khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy truyền hình, loa, amply, đầu 
karaoke, LCD và DVD, máy quay phim, điện thoại bàn, điện thoại di động, máy 
photocopy, máy chấm công, máy đếm tiền, máy in, máy hủy giấy tờ, máy đánh chữ, đồng 
hồ, điện thoại, máy fax, vali, cặp, túi da, nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, sản phẩm thủy 
tinh, đồ điện gia dụng, gồm máy giặt, máy sấy khô quần áo, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp 
điện hoặc các thiết bị nấu nướng chạy bằng than đá hoặc khí đốt, máy rửa chén, tủ lạnh, 
tủ đông, máy trộn, máy pha cà phê, máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy xay 
thịt, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, quạt sưởi, 
máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch không khí, máy hút bụi, máy đánh 
bóng sàn, thiết bị chiếu sáng, đèn bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng 
nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, đèn, đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sách báo tạp 
chí văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, vàng bạc đá quý, trang sức mỹ 
nghệ, hoa cây cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đan lát, tranh ảnh và các tác phẩm nghệ 
thuật khác, dầu hỏa, than nhiên liệu, máy ảnh, đồng hồ, mắt kính, dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-27686 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Viktor Việt 
Nam   (VN) 
Lầu 15, tòa nhà A & B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
và phần mềm, các mặt hàng điện tử-điện lạnh-điện dân dụng gồm máy may (máy khâu), 
máy dệt, máy khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy truyền hình, loa, amply, đầu 
karaoke, LCD và DVD, máy quay phim, điện thoại bàn, điện thoại di động, máy 
photocopy, máy chấm công, máy đếm tiền, máy in, máy hủy giấy tờ, máy đánh chữ, đồng 
hồ, điện thoại, máy fax, vali, cặp, túi da, nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, sản phẩm thủy 
tinh, đồ điện gia dụng, gồm máy giặt, máy sấy khô quần áo, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp 
điện hoặc các thiết bị nấu nướng chạy bằng than đá hoặc khí đốt, máy rửa chén, tủ lạnh, 
tủ đông, máy trộn, máy pha cà phê, máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy xay 
thịt, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện, quạt sưởi, 
máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch không khí, máy hút bụi, máy đánh 
bóng sàn, thiết bị chiếu sáng, đèn bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng 
nhiệt, lò sưởi, bàn ủi, đèn, đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sách báo tạp 
chí văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, vàng bạc đá quý, trang sức mỹ 
nghệ, hoa cây cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đan lát, tranh ảnh và các tác phẩm nghệ 
thuật khác, dầu hỏa, than nhiên liệu, máy ảnh, đồng hồ, mắt kính, dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-27701 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Long  (VN)
Lô D9, đường số 2, KCN Hải Sơn, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu để ngăn sự bóc xạ nhiệt của nồi hơi; vật liệu cách điện cho ống dẫn 
điện; sợi thủy tinh để cách điện cách nhiệt, sợi thủy tinh để cách ly; đệm lót; vật liệu chịu 
lửa để cách điện cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2015-27706 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.3.3; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Sunhouse   (VN) 
Số 139, phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; cột thu lôi; cáp dẫn điện; đầu nối dùng cho dây điện; bộ nối 
(điện), công tắc điện bằng kim loại quý; công tắc điện; bảng điều khiển điện, bộ đổi điện; 
vật nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị ngắt hồ quang điện; tủ phân phối điện; bảng 
điều khiển phân phối (điện); phích cắm và các công tắc (nối điện), thiết bị điện để phòng 
trộm; máy biến thế (điện).  

 

Nhóm 21: Đồ đựng giữ nhiệt cho đồ uống; bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp không 
dùng điện; xoong nồi không dùng điện, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
dụng cụ nấu nướng không dùng điện; bát đĩa bằng sành, đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng 
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thủy tinh); cốc bằng giây hoặc bằng nhựa; chảo rán không dùng điện, đĩa đựng đồ; cốc để 
uống; bình để uống; chảo để rán không dùng điện, dụng cụ nhà bếp; ấm đun nước (không 
dùng diện); nồi áp suất (nồi hầm) không dùng điện; đĩa ăn, đồ đựng giữ nhiệt dùng cho 
thực phẩm; phích.  

 

Nhóm 29: Đồ trang trí có thể ăn được dùng cho bánh ngọt như bơ hoặc sữa; thức ăn làm 
từ thịt, cá có bột. 

 

Nhóm 30: Bánh quy (biscuits); bánh mỳ; bánh xốp bánh ngọt; bánh ngọt (hương liệu); 
bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; kẹo cao su (không dùng trong ngành y); 
sôcôla, sôcôla sữa (đồ uống); bánh kẹo để trang trí cây noel; sản phẩm cacao; cà phê; kẹo 
(confectionery); bánh qui (cookies); kem lạnh (đồ ăn); đồ trang trí có thể ăn được dùng 
cho bánh ngọt làm từ bột; kẹo ăn được dùng để trang trí cho bánh ngọt; thực phẩm giàu 
tinh bột; hương liệu dùng cho bánh ngọt trừ tinh dầu; kẹo mềm, bánh gừng; thạch hoa quả 
(bánh kẹo), viên kẹo; mỳ ống; bánh hạnh nhân (bánh ngọt); bánh qui mạch nha; tương mù 
tạc, bột mù tạc; món ăn điểm tâm sáng làm bằng ngũ cốc; kẹo lạc, bánh gato; bánh pizza; 
thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; kẹo bạc hà; kẹo (candy); bánh quế; sữa chua đông lạnh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; phân tích tài chính; quản lý các căn hộ 
cho thuê; cho thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; đầu tư vốn; quyên góp quỹ từ thiện; thu 
tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính; dịch vụ tín dụng; ủy thác tài 
sản; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; quỹ đầu tư. bảo lãnh tài chính; thuê mua tài 
chính; cung cấp thông tin tài chính, cho thuê bất động sản; cho vay theo bảo lãnh; cho vay 
có thế chấp; cho vay (tài chính); dịch vụ cầm đồ; môi giới bất động sản; môi giới chứng 
khoản và trái phiếu.  

 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng các quầy, sạp 
hàng trong hội chợ; dịch vụ làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; thông tin vê xây dựng.  

 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; môi giới vận chuyển (hàng hóa) bằng cách thuê tàu, máy 
bay, xe lửa; bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận chuyển và giao nhận sản 
phẩm, hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thông tin về giải trí; dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà, dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ về giáo dục, đào tạo; dịch vụ 
giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-27728 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công trình An 
Đạt  (VN) 
04-30-A2, cao ốc Phú Hoàng Anh, số 9 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Hệ thống thiết bị điện tử: màn hình, chuông cửa, bộ điều khiển; hệ thống bãi 
đậu xe thông minh: trụ đọc thẻ, hàng rào (barrier); hệ thống hàng rào an ninh báo cháy, 
báo trộm: bộ điều khiển phát hồng ngoại. 

 

 
(210) 4-2015-27729 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH công trình An 
Đạt  (VN) 
04-30-A2, cao ốc Phú Hoàng Anh, số 9 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống thiết bị điện tử: màn hình, chuông cửa, bộ điều khiển; hệ thống bãi 

đậu xe thông minh: trụ đọc thẻ, hàng rào (barrier); hệ thống hàng rào an ninh báo cháy, 
báo trộm: bộ điều khiển phát hồng ngoại. 

 

 
(210) 4-2015-27784 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 1726775 04.05.2015 CA 

(731) ASSURED NATURAL DISTRIBUTION 
INC.  (CA) 
#104, 3686 Bonneville Place, Burnaby, 
V3N 4T6, British Columbia, Canada 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung dùng cho chế độ ăn kiêng; sợi ăn 

kiêng được dùng như là một thành phần trong chất bổ sung dùng cho chế độ ăn kiêng; 
thực phẩm bổ sung dùng cho chế độ ăn kiêng; thực phẩm bổ sung sức khỏe cụ thể là thực 
phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế và/hoặc ăn kiêng; chất bổ sung thảo dược; dược 
phẩm dinh dưỡng được dùng như một chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung vitamin và chất 
bổ sung khoáng chất. 

 

 
(210) 4-2015-27785 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(731) ALDI GMBH & CO. KG  (DE) 

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der 
Ruhr, Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hành lý, cụ thể là túi đựng hành lý xách tay, hòm, vali, túi đựng 

đồ trang điểm thuộc nhóm này; túi, cụ thể là túi đựng bộ com lê, túi hình trụ vải dày để 
đựng đồ cá nhân (túi dumes); túi thể thao; ba lô; cặp đựng giấy tờ; ví đựng tiền; túi da; 
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vali da; túi du lịch làm bằng da; túi nhỏ làm bằng da; túi cầm tay cho phụ nữ bằng da; túi 
xách tay bằng da; đai bằng da thuộc; dây đeo vai bằng da thuộc; bao để móc chìa khóa 
bằng da; túi dùng đi mua hàng bằng da; bộ đồ du lịch (đồ da); hòm giả da; túi giả da; bao 
để móc chìa khóa giả da, túi xách tay giả da; túi du lịch giả da; hòm và túi du lịch; ô cầm 
tay và ô có đế; gậy chống để đi bộ. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo, trang phục dùng cho 
môn điền kinh; quần áo, trang phục thể thao; áo nịt len (trang phục); quần xi líp (trang 
phục); quần áo, trang phục bằng da; dải băng buộc đầu (trang phục); quần áo, trang phục 
cho trẻ em; quần áo, trang phục cho trẻ sơ sinh; thắt lưng (trang phục); quần áo, trang 
phục bằng da; quần áo, trang phục mặc lúc thư giãn; giày dép, cụ thể là giày dùng khi 
tắm, dép (tông) xỏ ngón, giày dùng đi biển, dép quai, giày dùng lúc thư giãn, giày múa, 
giày đế thấp đi trong nhà, giày sục (giày lười), giày đế xuồng, giày gót nhọn, giày hở 
ngón, giày gót thấp (không dây buộc, không khoá cài), giày ống buộc dây, giày da mềm 
(giày moca), giày cổ thấp đến mắt cá chân, giày cổ ngắn, giày cao cổ; giày cho đàn ông 
phụ nữ và trẻ em; miếng lót dùng cho giày và ủng cao cổ; đồ đội đầu dùng trong thể thao 
(không bao gồm mũ bảo hộ); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); đồ đội đầu trẻ em; đồ đội đầu 
bằng da. 

 
 

(210) 4-2015-27786 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(731) ALDI GMBH & CO. KG   (DE) 

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der 
Ruhr, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hành lý, cụ thể là túi đựng hành lý xách tay, hòm, vali, túi đựng 
đồ trang điểm thuộc nhóm này; túi, cụ thể là túi đựng bộ com lê, túi hình trụ vải dày để 
đựng đồ cá nhân (túi dumes); túi thể thao; ba lô; cặp đựng giấy tờ; ví đựng tiền; túi da; 
vali da; túi du lịch làm bằng da; túi nhỏ làm bằng da; túi cầm tay cho phụ nữ bằng da; túi 
xách tay bằng da; đai bằng da thuộc; dây đeo vai bằng da thuộc; bao để móc chìa khóa 
bằng da; túi dùng đi mua hàng bằng da; bộ đồ du lịch (đồ da); hòm giả da; túi giả da; bao 
để móc chìa khóa giả da, túi xách tay giả da; túi du lịch giả da; hòm và túi du lịch; ô cầm 
tay và ô có đế; gậy chống để đi bộ. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo, trang phục dùng cho 
môn điền kinh; quần áo, trang phục thể thao; áo nịt len (trang phục); quần xi líp (trang 
phục); quần áo, trang phục bằng da; dải băng buộc đầu (trang phục); quần áo, trang phục 
cho trẻ em; quần áo, trang phục cho trẻ sơ sinh; thắt lưng (trang phục); quần áo, trang 
phục bằng da; quần áo, trang phục mặc lúc thư giãn; giày dép, cụ thể là giày dùng khi 
tắm, dép (tông) xỏ ngón, giày dùng đi biển, dép quai, giày dùng lúc thư giãn, giày múa, 
giày đế thấp đi trong nhà, giày sục (giày lười), giày đế xuồng, giày gót nhọn, giày hở 
ngón, giày gót thấp (không dây buộc, không khoá cài), giày ống buộc dây, giày da mềm 
(giày moca), giày cổ thấp đến mắt cá chân, giày cổ ngắn, giày cao cổ; giày cho đàn ông 
phụ nữ và trẻ em; miếng lót dùng cho giày và ủng cao cổ; đồ đội đầu dùng trong thể thao 
(không bao gồm mũ bảo hộ); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); đồ đội đầu trẻ em; đồ đội đầu 
bằng da. 
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(210) 4-2015-27789 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 2.1.1 
(731) UUCARE GROUP SINGAPORE PTE 

LTD.  (SG) 
25 Bukit Batok Crescent, #05-12, The 
Elitist, Singapore 658066 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Hợp chất tẩy các vết bẩn; chế phẩm để làm sạch các vết bẩn; sản phẩm làm 

mềm và tẩy các vết bẩn; chất tẩy vết bẩn; tác nhân tẩy vết bẩn; chế phẩm tẩy vết bẩn. 
 
 

(210) 4-2015-27861 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.3; 26.1.2; 1.15.9 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển, 

xanh nước biển nhạt, xanh lá cây, hồng 
đậm, trắng 

(731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  
(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; miếng đệm lót bên dưới cho 

người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự kiềm chế; quần thấm hút được 
dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng một lần không bằng vải dệt cho 
trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt đùng cho trẻ sơ sinh; tã dùng một lần 
không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm nước 
thơm dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27868 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng ánh đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ H&N   (VN) 
Số 96, tổ 6, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo ( trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, túi xách, thắt lưng, ví da, kính mắt. 
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(210) 4-2015-27880 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Beautifam  
(VN) 
520 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 
mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-27921 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VQC  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-27930 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/592,767 09.04.2015 US 

(731) HTC CORPORATION   (TW) 
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe 

nhạc cầm tay; máy tính xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện 
thoại thông minh và máy tính bảng; phần cứng máy vi tính; phần mềm hệ điều hành; phần 
mềm máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính có thể đeo được; thiết bị ngoại vi 
máy vi tính có thể đeo được; phần mềm thực tế ảo; phần mềm trò chơi thực tế ảo; tai nghe 
thực tế ảo; thiết bị điều khiển thực tế ảo cầm tay; thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể đeo 
được có phần mềm và màn hình hiển thị; bộ cảm biến theo dõi chuyển động; thiết bị để 
hiển thị dữ liệu và viđêô; thiết bị ngoại vi máy vi tính dùng cho thiết bị di động để truy 
cập và truyền dữ liệu từ xa; thiết bị ngoại vi máy vi tính để hiển thị dữ liệu và viđêô; phần 
mềm máy vi tính, cụ thể là phần mềm để cài đặt, điều hành, cấu hình và kiểm soát phần 
cứng có thể đeo được và thiết bị ngoại vi máy vi tính có thể đeo được; hộp đựng và giá đỡ 
thiết bị điện tử; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; dụng cụ 
và linh kiện truyền thông điện tử và quang học; mắt kính; mắt kính 3D; kính mắt; thị 
kính; phụ kiện cho kính mắt; vật dụng quang học; thiết bị quang học; thiết bị quang học 
cụ thể là màn hình lắp vào mũ bảo hiểm; kính quang học; thấu kính quang học; kính đeo 
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mắt; kính đeo mắt 3D; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; thiết 
bị trình chiếu ảnh ba chiều. 

 

 
(210) 4-2015-27933 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.9; 26.15.15; 24.1.1; 

24.15.21 
(731) CONTINENTAL TIRE THE 

AMERICAS, LLC  (US) 
1830 MacMillan Park Drive, SC 29707 
Fort Mill, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 12: Săm, lốp của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-27934 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.9; 26.15.15; 24.1.1; 

24.15.21 
(731) CONTINENTAL TIRE THE 

AMERICAS, LLC  (US) 
1830 MacMillan Park Drive, SC 29707 
Fort Mill, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 12: Săm, lốp của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-27935 (220) 09.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24; A26.11.12 
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED  (SG) 
1 George Street, #08-01 One George 
Street, Singapore 049145, Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống ăn kiêng và chất thay thế bữa ăn 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ em bao gồm sữa bột cho trẻ sơ 
sinh và trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng để bổ sung chất cho người có chế độ ăn kiêng thông 
thường hoặc nhằm tăng cường sức khỏe; vitamin và hợp chất vitamin dùng cho người; 
chất bổ sung khoáng chất dùng cho thực phẩm; chất bổ trợ dinh dưỡng; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chất nuôi cấy (mô nuôi cấy) dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa (được xếp trong nhóm này); đồ uống và bột tất cả được chế 
biến trên cơ sở sữa; sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa giàu prôtêin; kem (sản phẩm sữa); bơ; 
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dầu ăn; mỡ ăn; phô mai; nước sữa; sữa chua; sản phẩm tráng miệng trong nhóm này (được 
làm chủ yếu từ bơ sữa). 

 
 

(210) 4-2015-27955 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) VILLAGE CANDLE, INC.   (US) 

90 Spencer Drive, Wells, Maine 04090, 
U.S.A  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm làm sạch và chất thơm cho động vật cảnh và cho mục đích gia 
dụng, cụ thể là chế phẩm tẩy vết bẩn và mùi của động vật cảnh; chất thơm dùng cho động 
vật cảnh; chất làm sạch dùng để làm sạch bề mặt; nước thơm xịt phòng; chất tẩy rửa dùng 
cho giặt là; chế phẩm xịt dùng cho giặt là; chất làm tăng hương thơm dùng cho giặt là. 

 

Nhóm 04: Nến.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán buôn, đặt hàng qua internet và qua thư đối với các 
sản phẩm bao gồm nến, các sản phẩm chất thơm và các phụ kiện liên quan đến các sản 
phẩm này.  

 

 
(210) 4-2015-27960 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.9.4; 26.15.9; 26.15.11; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, tím, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ phát 

triển á Châu  (VN) 
20 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-27964 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.9; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Xanh da trời, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Tân Kỷ Nguyên  (VN)
Số 14, đường Tô Vĩnh Diện, tổ 53, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 08: Mũi khoan; cái kìm; dùi; giũa; dụng cụ doa; dụng cụ tán đinh.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị nấu nướng; đèn điện; vòi hoa sen; 
bồn tắm.  

 

Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; xe đạp điện; động cơ cho xe đạp; động cơ cho phương tiện 
giao thông trên bộ; ghế ngồi xe cộ.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như xi măng, gỗ, đá; cửa không bằng kim loại; 
ván sàn gỗ; thạch cao.  

 

Nhóm 20: Bàn ghế; giường; tủ; đệm; gương soi; đồ vật trang trí (lưu động).  
 

 
(210) 4-2015-27967 (220) 09.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 25.1.25; A25.1.10 
(731) Nguyễn Thị Thuỳ Dung  (VN) 

số 5D-ngách 51-ngõ151- đường Nguyễn 
Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh 
thân thể; chế phẩm tẩy rửa; chế phẩm làm sạch. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm), chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm tẩy rửa, chế phẩm làm sạch; xuất khẩu và 
nhập khẩu mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu (dùng cho mục đích mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh 
thân thể, chế phẩm tẩy rửa, chế phẩm làm sạch, quảng cáo, hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2015-27985 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ NiNa  (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Saigon TEL, lô 46 Công 
viên phần mềm Quang Trung, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Bán buôn: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính; quảng cáo.  
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Nhóm 42: Xuất bản phần mềm máy vi tính (sản xuất phần mềm máy vi tính); hoạt động 
dịch vụ công nghệ thông tin; dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (cụ thể là: cho thuê 
máy vi tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính, dịch vụ sao chép chương trình máy vi 
tính, khắc phục sự cố máy vi tính, khôi phục dữ liệu máy vi tính và bảo vệ máy vi tính 
không bị nhiễm vi rút); cài đặt phầm mềm máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2015-27997 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 2015-035225 13.04.2015 JP 

(731) KOMORI CORPORATON  (JP) 
11-1 Azumabashi 3-chome Sumida-ku 
Tokyo Japan. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bàn sử dụng hệ thống nâng bằng khí cho máy và thiết bị in hoặc đóng sách; 
thiết bị dồn/lồng giấy cho máy và thiết bị in hoặc đóng sách; thiết bị tách giấy cho máy và 
thiết bị in hoặc đóng sách; thiết bị nâng giấy cho máy và thiết bị in hoặc đóng sách; máy 
đẩy/sắp giấy cho máy và thiết bị in hoặc đóng sách; máy gập giấy/máy tạo khuôn cho 
giấy cho máy và thiết bị in hoặc đóng sách; máy đục lỗ cho máy và thiết bị in hoặc đóng 
sách; và các loại máy và thiết bị in và máy đóng sách khác; máy cắt giấy; máy nén loại bỏ 
khoảng trống; máy dập tem; máy hàn đính; máy/lưỡi khoét rãnh; máy tạo hộp giấy; máy 
ép nhựa dùng cho mục đích công nghiệp; máy bọc giấy. 

 
 

(210) 4-2015-28031 (220) 12.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Thủy  (VN) 
90A1 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; va li; ba lô; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; quần liền yếm và liền áo quần 
áo thể thao; áo choàng ngoài. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán hàng hóa, cụ thể là: quần áo, giày dép, túi xách, balô, ví 
đựng tiền. 

 
 

(210) 4-2015-28032 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, tím, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Đinh Thị Thủy  (VN) 
90A1 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; va li; ba lô; túi du lịch. 

 

Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; quần liền yếm và liền áo quần 

áo thể thao; áo choàng ngoài.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán hàng hóa, cụ thể là: quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, ví 

đựng tiền. 
 

 
(210) 4-2015-28041 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 7.1.6; 26.3.2; A26.3.6 

(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 

(731) Công ty TNHH dược Super 
France  (VN) 
Số 51 đường Phố Hiến, phường Hồng 

Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-28050 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 
Vân  (VN) 
Số 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh lá dừa, bánh tét, bánh ú, bánh ít (nguyên liệu chính là hạt nếp gói bằng lá 

chuối và lá dừa đem đun chín dùng để ăn), bánh kẹp, bánh bía.  

 

Nhóm 35: Mua bán thạch dừa, mứt dừa, rau câu dừa, dầu dừa, nước cốt dừa đóng lon, 

nem, chả lụa, bánh kẹo các loại; mua bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, vật 

dụng làm từ cây dừa: cụ thể là: bộ thìa, muỗng, nĩa, đũa dừa, bộ bình ấm tách trà, bộ bàn 

ghế dùng để ngồi (các vật dụng này làm từ thân cây dừa), giỏ xách của phụ nữ làm bằng 

gáo dừa, xơ dừa, các loại thú (12 con giáp) làm từ vỏ quả dừa khô, mây tre lá gốm sứ. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2015-28063 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ống nước Đạt 
Phát  (VN) 
Lô C8, cụm công nghiệp Gò Mít, thị trấn 
Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa dẻo (bán thành phẩm); khớp nối ống 
không bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng PVC. 
 

(210) 4-2015-28070 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.1; A12.1.9 
(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim và Kim  
(VN) 
84A-86 Vành Đai Trong, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; cà phê nhân tạo; chế phẩm cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chè (trà), cà phê, ca cao, cà phê nhân tạo, chế phẩm cà phê.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói cà phê; đóng gói chè (trà) hòa tan, chè (trà) túi lọc 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cà phê: rang, xay; gia công chè (trà) 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-28071 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Oải hương, ngọc thạch, xám lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim và Kim  
(VN) 
84A-86 Vành Đai Trong, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rau được bảo quản, rau được phơi khô, rau được nấu chín, quả được 
bảo quản, quả được phơi khô, quả được nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, nước mắm, hạt; hoa, quả, rau, cây, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê.  
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(210) 4-2015-28085 (220) 12.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhang Thiền  
(VN) 
20D Phan Văn Sửu, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm nhang, hương.  
 
 

(210) 4-2015-28088 (220) 12.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.14; 3.1.15; A1.1.10 
(591) Da cam, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại sản xuất xuất nhập khẩu 
Vạn Phước Thành  (VN) 
60 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng xô, chậu, bình đá, dụng cụ trong gia đình bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2015-28166 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Hồng, trắng (540) 

  

(731) Võ Văn Thực  (VN) 
82/12 đường 18B, phường Bình Hưng 
Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng; quần áo may sẵn.  
 
 

(210) 4-2015-28167 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.1.4 (540) 

 

(731) Trung tâm Phát triển Công 
nghệ cao - Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam  
(VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Khóa điện chống trộm.  
 

 
(210) 4-2015-28204 (220) 12.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 15.7.1; 24.1.1; 3.4.13; A3.4.4 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ kỹ 
thuật nông nghiệp và thương 
mại An Hưng  (VN) 
190/6 khu phố 4, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón dùng trong nông nghiệp borac/điborat/natri 
borat/natri pyroborat/natri tetraborat/pyroborat; carbolineum/antraxen clo hóa (thuốc trừ 
sâu) để bảo vệ cây trồng; hoá chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân ủ/phân trộn.  

 

 
(210) 4-2015-28205 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A5.5.20; 25.7.25; 5.7.1 
(591) Trắng, vàng ánh kim, vàng nhạt, hồng, 

tím, tím nhạt, xám, đen, ghi 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Đại Dương Xanh  (VN) 
106, khu A, KDC Sư Vạn Hạnh, đường 
Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-28206 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, vàng nhạt, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, cam, ghi 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Đại Dương Xanh  (VN) 
106, khu A, KDC Sư Vạn Hạnh, đường 
Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-28240 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.6; A25.7.6; 26.13.1; 

A25.7.7 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thung lũng 
Vua  (VN) 
Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải; đồ đội đầu; 
đồ đi chân. 

 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (dụng 
cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ, túi đựng gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ đánh máy chữ; xử lý văn bản; dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao 
vắng mặt); dịch vụ ghi chép lại; các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hội 
chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán 
phụ tùng ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; siêu thị cung cấp các sản phẩm: các loại thực phẩm như: hoa quả, 
ngũ cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia 
dụng như: xoong chảo, bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, 
bỉm, bình sữa, thiết bị điện như: dây diện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du 
lịch sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ hàng 
hóa; dịch vụ đặt chỗ chuyến đi du lịch cho người khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn; dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân gôn; 
huấn luyện chơi gôn; kinh doanh sân gôn; khai thác sân chơi gôn. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
710 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết 
kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển 
phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng thủy hải 
sản. 

 

 
(210) 4-2015-28241 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch 
vụ Vui chơi Giải trí Thể thao 
Hà Nội  (VN) 
Số 16 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải; đồ đội đầu; 
đồ đi chân. 

 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (dụng 
cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ, túi đựng gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ đánh máy chữ; xử lý văn bản; dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao 
vắng mặt); dịch vụ ghi chép lại; các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hội 
chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán 
phụ tùng ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; siêu thị cung cấp các sản phẩm: các loại thực phẩm như: hoa quả, 
ngũ cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia 
dụng như: xoong chảo, bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, 
bỉm, bình sữa, thiết bị điện như: dây diện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du 
lịch sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 
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Nhóm 39: Vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ hàng 
hóa; dịch vụ đặt chỗ chuyến đi du lịch cho người khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn; dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân gôn; 
huấn luyện chơi gôn; kinh doanh sân gôn; khai thác sân chơi gôn. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết 
kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển 
phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng thủy hải 
sản. 

 

 
(210) 4-2015-28247 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.4.1; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Hoàng Thông  (VN) 
(NR: Nguyễn Huy Hùng) phố Ba Huyện, 
phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-28269 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Tô Vũ Hoàng  (VN) 

Số 274 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến; tôm đã chế biến; thịt gia cầm đã chế biến; rau đã chế biến; 

trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2015-28281 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Dây cáp Điện 

Việt Nam (CADIVI)  (VN) 
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (PVC). 
 

Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cầu dao điện; ống luồn dây điện; kẹp dỡ ống luồn dây điện; 
dụng cụ để nối dây điện (âm tường); công tắc điện; chấn lưu điện (ballat).  

 

Nhóm 35: Mua bán dây điện, cáp điện, cầu giao điện, ống luồn dây điện, kẹp dỡ ống luồn 
dây điện, dụng cụ để nối dây điện (âm tường), công tắc điện; chấn lưu điện (ballat), hạt 
nhựa (PVC). 

 

 
(210) 4-2015-28282 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) No.86/708,702 29.07.2015 US 

No.86/708,602 29.07.2015 US 
No.86/708,689 29.07.2015 US 

(531) 26.4.4 
(731) UNDER ARMOUR, INC.  (US) 

1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 
21230, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt.  
 

Nhóm 25: Đồ đi chân thể thao; thắt lưng (trang phục); giày dép; đồ đội đầu; áo khoác; 
quần dài; áo len chui đầu; áo sơ mi; quần soóc; áo len dài tay; áo phông; áo mặc. 

 

Nhóm 28: Găng tay chơi gôn.  
 

 
(210) 4-2015-28314 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH hộp cao cấp 

ViBox  (VN) 
759/5 Hương Lộ 2, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
713 

(511)   Nhóm 16: Hộp làm bằng bìa; túi làm bằng bìa; bao bì cứng làm bằng bìa; bìa kẹp hồ sơ; 
văn phòng phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cao cấp bằng bìa, giấy như: hộp; túi; bao bì; bìa kẹp hồ 
sơ; văn phòng phẩm, vật tư ngành in; quảng cáo, đại lý quảng cáo. 

 

Nhóm 40: In ấn trên bao bì. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; thiết kế tạo mẫu; thiết kế công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2015-28318 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A2.9.16; 26.4.1; A24.7.23; A25.7.21 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

đầu tư DAIICHI   (VN) 
Số 25, ngõ 25, phố Doãn Kế Thiện, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Trần nhà bằng kim loại; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; xuất khẩu; nhập khẩu các sản phẩm như: trần nhà bằng kim 
loại, thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại, trần nhà không bằng kim loại, thanh mỏng lát 
trần nhà, không bằng kim loại, chổi phất trần để quét bụi. 

 

 
(210) 4-2015-28346 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A26.4.5; 25.5.25 
(591) Da cam, nâu, da cam nhạt, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hồng Thắm  (VN) 
Căn hộ B tầng 3 chung cư cao cấp Biển 
Bắc số 1070 đường Đê La Thành, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 39: Vận tải, vận tải bằng taxi. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 42: Tư vấn quy hoạch xây dựng. 
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(210) 4-2015-28365 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ 
(731) AJI-NO-CHINMI COMPANY (HONG 

KONG) LIMITED  (HK) 
B1, 8/F., Phase 1, Tsing Yi Ind. Centre, 
33 Cheung Tat Road, Tsing Yi Island, 
N.T., Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh; bánh ngọt nướng và bánh kẹo; ổ bánh mì; bánh mì kiểu Pháp; 
bánh mì lúa mạch đen; bánh sừng bò; bánh sữa nhỏ; bánh bao hấp; bánh sữa nhỏ có nhân, 
bánh sừng bò có nhân và bánh nướng có nhân; bánh bao hấp có nhân; ổ bánh mì có nhân; 
bánh mì nướng có đường; bánh nướng xốp; bánh rán; bánh ngọt kiểu Đan Mạch; bánh 
quế; bánh mađơlen; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh); sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh); đá ăn; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà 
(chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè); món tráng miệng (mảnh ngô dẹt mỏng, mảnh yến 
mạch dẹt mỏng, thanh ngũ cốc giàu protein, bánh trứng, món ăn điểm tâm, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc); bánh tạc; bánh ngọt; bánh 
đông lạnh; bánh ngọt có lớp kem; bánh ngọt có hình thuôn dài làm từ bột nhào; món kem 
mút (kem lạnh); bánh nướng làm từ trứng; bánh nướng; bánh trái cây; bánh táo; sôcôla; 
kẹo dùng cho thực phẩm; mứt đậu ngọt; bánh putđinh; bánh quy; bánh quy giòn; bánh dẹt 
nhỏ; bánh kẹo kiểu Nhật; bánh pizza; bánh nhân thịt; bánh xăng-đuých; bánh mì kẹp xúc 
xích; thực phẩm giàu tinh bột; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bột nhào đông lạnh; 
bột nhào để làm bánh ngọt; bánh mì gừng; bánh xèo; thạch (bánh kẹo); kẹo cao su không 
dùng cho mục đích y tế; bánh xốp; kẹo dẻo; kẹo caramen; mật ong. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bánh mì; dịch vụ cửa hàng bánh ngọt; dịch vụ quán cà phê có 
bánh mì; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phòng uống trà; dịch 
vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ cửa hiệu kem lạnh; dịch vụ cửa hàng đồ ăn nhẹ; cung cấp 
dịch vụ nhà hàng của các tiệm bánh, cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng bánh; dịch vụ nướng 
bánh mì, bánh nướng và bánh ngọt cho người khác (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ phục vụ ăn uống (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ phục vụ thức ăn nhanh mang về (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-28366 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.5.2; A2.5.23; 2.5.5 
(591) Trắng, be, đỏ, đen 
(731) AJI-NO-CHINMI COMPANY (HONG 

KONG) LIMITED  (HK) 
B1, 8/F., Phase 1, Tsing Yi Ind. Centre, 
33 Cheung Tat Road, Tsing Yi Island, 
N.T., Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh; bánh ngọt nướng và bánh kẹo; ổ bánh mì; bánh mì kiểu pháp; 
bánh mì lúa mạch đen; bánh sừng bò; bánh sữa nhỏ; bánh bao hấp; bánh sữa nhỏ có nhân, 
bánh sừng bò có nhân và bánh nướng có nhân; bánh bao hấp có nhân; ổ bánh mì có nhân; 
bánh mì nướng có đường; bánh nướng xốp; bánh rán; bánh ngọt kiểu Đan Mạch; bánh 
quế; bánh mađơlen; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh); sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh); đá ăn; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà 
(chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè); món tráng miệng (mảnh ngô dẹt mỏng, mảnh yến 
mạch dẹt mỏng, thanh ngũ cốc giàu protein, bánh trứng, món ăn điểm tâm, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo); bánh tạc; bánh ngọt; bánh 
đông lạnh; bánh ngọt có lớp kem; bánh ngọt có hình thuôn dài làm từ bột nhào; món kem 
mút (kem lạnh); bánh nướng làm từ trứng; bánh nướng; bánh trái cây; bánh táo; sôcôla; 
kẹo dùng cho thực phẩm; mứt đậu ngọt; bánh putđinh; bánh quy; bánh quy giòn; bánh dẹt 
nhỏ; bánh kẹo kiểu Nhật; bánh pizza; bánh nhân thịt; bánh xăng-đuých; bánh mì kẹp xúc 
xích; thực phẩm giàu tinh bột; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bột nhào đông lạnh; 
bột nhào để làm bánh ngọt; bánh mì gừng; bánh xèo; thạch (bánh kẹo); kẹo cao su không 
dùng cho mục đích y tế; bánh xốp; kẹo dẻo; kẹo caramen; mật ong.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bánh mì; dịch vụ cửa hàng bánh ngọt; dịch vụ quán cà phê có 
bánh mì; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phòng uống trà; dịch 
vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ cửa hiệu kem lạnh; dịch vụ cửa hàng đồ ăn nhẹ; cung cấp 
dịch vụ nhà hàng của các tiệm bánh, cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng bánh; dịch vụ nướng 
bánh mì, bánh nướng và bánh ngọt cho người khác (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ phục vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự' phục vụ; 
dịch vụ phục vụ thức ăn nhanh mang về (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-28367 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SSANGYONG C&B 

INCORPORATION  (KR) 
16, Beonamgongdan 1-Gil, Jochiwon-
Eup, Sejong, Korea   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu cho trẻ em; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm 
bôi cơ thể cho trẻ em; sữa dưỡng da mặt cho trẻ em; dầu tắm; phấn bột dùng cho trẻ em 
[đồ vệ sinh thân thể]; bộ mỹ phẩm cho trẻ em; dầu thơm bôi môi cho trẻ em [mỹ phẩm]; 
hình dán nghệ thuật cho móng tay và chân cho trẻ em; kem đánh răng cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-28368 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SSANGYONG C&B 

INCORPORATION    (KR) 
16, Beonamgongdan 1-Gil, Jochiwon-
Eup, Sejong, Korea   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Tã trẻ em [tã lót]; tã giấy dùng một lần; tã dùng trong y tế; băng vệ sinh; miếng 
lót của quần lót [vệ sinh]; khăn giấy được tẩm nước thơm dược phẩm; miếng đệm chăm 
sóc ngực; thực phẩm cho em bé; tã giấy dùng một lần cho người lớn; cao dán. 

 

 
(210) 4-2015-28369 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SSANGYONG C&B 

INCORPORATION    (KR) 
16, Beonamgongdan 1-Gil, Jochiwon-
Eup, Sejong, Korea   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu cho trẻ em; nước thơm dùng cho mục đích mỹ.phẩm; nước thơm 

bôi cơ thể cho trẻ em; sữa dưỡng da mặt cho trẻ em; dầu tắm; phấn bột dùng cho trẻ em 
[đồ vệ sinh thân thể]; bộ mỹ phẩm cho trẻ em; dầu thơm bôi môi cho trẻ em [mỹ phẩm]; 
hình dán nghệ thuật cho móng tay và chân cho trẻ em; kem đánh răng cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-28379 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A11.1.6; A11.1.2; A1.1.10; A5.11.13 (540) 

  

(731) Hộ gia đình Đũa Tre Quê 
Hương  (VN) 
Tổ 6, thôn 8, xã Bình Tú, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng làm từ tre, nứa, gỗ, mây, như: đũa ăn, muôi (vá) dùng cho nhà bếp, 
rổ rá, hộp đựng, tăm, bình (lọ) cắm hoa. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gia dụng làm từ tre, nứa, gỗ, mây như: đũa ăn, muôi 
(vá) dùng cho nhà bếp, rổ rá, hộp đựng, tăm, bình (lọ) cắm hoa. 

 

 
(210) 4-2015-28383 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Minh 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 11E3 đường số 6, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo: áo sơ mi ngắn tay, quần áo may sẵn, quần dài, quần đùi, quần ngắn 

của đàn ông, quần lót, đồng phục, quần áo trang phục. 
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(210) 4-2015-28400 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A3.4.4; A3.4.24; 16.3.13 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Phúc Thành   (VN) 
171 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan [du 

lịch]; vận chuyển hành khách; cho thuê xe; đại lý mua bán vé máy bay, vé tàu, vé xe.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; 

dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-28406 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 25.1.6; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NJUNG  (VN) 
Số 7 ngõ 765 đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; khăn quàng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-28450 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KUMA Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 19, ngách 59/91 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; xe ô tô; xe cộ chạy bằng điện; xe máy; động cơ cho phương tiện 

giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2015-28465 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(731) HAMIL SELENA CO., LTD.   (KR) 

39-17, Seoburo 179Beongil, Jinyoung-

eup, Gimhae, Gyeongnam, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô. 
 

 
(210) 4-2015-28477 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(300) 16757583 20.04.2015 CN 

  

(731) BEIJING QIHOO TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 112, Area D (Desheng Park), 

No.28 Xinjiekouwai Street, Xicheng 

District, 100088 Beijing, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần cứng máy tính; thiết bị 

để xử lý dữ liệu; điện thoại thông minh; điện thoại di động; dụng cụ hàng hải; thiết bị 

giám sát, dùng điện; máy nghe nhạc cầm tay; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị nghe nhìn 

dùng cho giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; dây điện thoại; kính đeo mắt; thiết bị 

sạc cho pin điện; phim hoạt hình, thiết bị liên lạc mạng; chip điện tử; sạc di động [pin 

sạc]. 
 

 
(210) 4-2015-28481 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS 

B.V.  (NL) 

Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 

Netherlands 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng; chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2015-28482 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS 

B.V.   (NL) 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng; chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-28483 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Nâu, cam, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Macadamia Quốc 
tế  (VN) 
Tầng 4, số nhà 47, ngõ 90 đường Khuất 
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dành cho em bé; thực phẩm dinh dưỡng (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 29: Hạt đã được chế biến; trái cây được đóng hộp, trái cây được bảo quản; dầu có 
thể ăn được. 

 

Nhóm 30: Kẹo, bánh kẹo; bánh quy; bánh ngọt. 
 

Nhóm 31: Hạt (hạt giống), cây trồng. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-28489 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 

Gòn M và C  (VN) 
Tầng 12, số 34 Tôn Đức Thắng, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ tài chính bất động sản; đầu tư bất động 
sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản, đại lý nhà ở, đầu tư 
xây dựng, cho thuê bất động sản, cho thuê nhà xưởng.  
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Nhóm 39: Cho thuê kho bãi. 
 

 
(210) 4-2015-28516 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 5.9.19; 9.1.10 
(591) Đỏ xanh, vàng, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn, thành phố 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt nông nghiệp: đậu hạt hà lan (chưa qua chế biến).  
 

 
(210) 4-2015-28517 (220) 15.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A11.3.7; A6.19.9; 5.7.5 
(591) Đỏ xanh, vàng, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh An  (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn, thành phố 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình   

 

(511)   Nhóm 30: Bột và các loại thực phẩm làm từ ngũ cốc, ngô xay, ngô nghiền.  
 

 
(210) 4-2015-28543 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.16; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, xanh nước biển đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Vật tư Kỹ thuật 
Công nghiệp Quốc Phòng  (VN) 
198A đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô, săm lốp ô tô; săm cho xe đạp; lốp không cần săm cho xe đạp, lốp liền 
săm xe đạp; săm cho lốp bơm hơi. 

 
 

(210) 4-2015-28585 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xám, trắng, đỏ 
(731) PROMART INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TH) 
137/6 Moo 1, Bhuddhamonton 8th Road, 
Nakornchaisri District, Nakornpathom, 
Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sữa khô là thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; sản phẩm sữa khô là thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa; sản phẩm sữa; sữa giàu protein; kem (sản phẩm sữa); 
kem đánh dậy bọt; kefia (đồ uống từ sữa); cu mit (đồ uống chế từ sữa ngựa lên men).  

 

 
(210) 4-2015-28624 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Nguyễn Đức Hải  (VN) 

Xóm Hàng Tài, xã Thượng Đình, huyện 
Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Giò; chả; nem (đã qua chế biến): nem thịt, nem chua.  
 

 
(210) 4-2015-28662 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Huy Kiên  (VN) 
Số 189, đường 17/8, tổ 12, phường Phan 
Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 18: Ví da.  
 

Nhóm 25: Giày, dép, giày thể thao; giày cao cổ; dây lưng. 
 

 
(210) 4-2015-28668 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh lá cây, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH 
Skyairconditioning Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thống Nhất, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, máy điều hoà không khí, đồ sưởi ấm giường, 
thiết bị cung cấp nước nóng.  
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(210) 4-2015-28697 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.11; A2.1.23; 18.1.5 
(591) Tím than, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Phan Nhật Huy  (VN) 
Xã Kiến Thành, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh 
Đăk Nông 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ 
 

 
(210) 4-2015-28734 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bây Giờ  (VN) 
100/14 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; ca ra vát; thắt lưng quần áo (dây nịt). 
 

 
(210) 4-2015-28736 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1; 26.2.7; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH tư vấn công 

nghệ môi trường và năng 
lượng mới TTD  (VN) 
359A Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học làm sạch môi trường; phân bón sinh học. 
 

Nhóm 07: Máy xử lý rác thải; máy sản xuất phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm sinh học làm sạch môi trường, phân bón sinh học, máy 
móc, thiết bị xử lý môi trường, máy sản xuất phân bón, máy xử lý nước thải và khí thải, 
máy khử trùng không khí và làm sạch không khí, lò đốt rác. 

 

Nhóm 42: Tư vấn xử lý môi trường; thiết kế hệ thống thiết bị xử lý môi trường. 
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(210) 4-2015-28743 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ thông tin và 
truyền thông MQ  (VN) 
Số 6, ngõ 50 đường Lĩnh Nam, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truy nhập internet. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet. 

 

 
(210) 4-2015-28756 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) A. SCHULMAN, INC.    (US) 

3637 Ridgewood Road, Fairlawn, Ohio, 
United States Of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 17: Bột chất dẻo phân hủy sinh học bán thành phẩm và hạt chất dẻo phân hủy sinh 

học bán thành phẩm để sử dụng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-28761 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quạt điện Bình Đạt   (VN) 
51/10/2 Hòa Bình, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-28764 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Tạ Thiên Ân  (VN) 
K18/25 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa thực phẩm (trái cây, bánh, kẹo) và phi thực phẩm [các sản 
phẩm đồ nhựa gia dụng (chén, ly, hộp, xô), nước rửa rau củ quả]; marketing; cho thuê 
không gian quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-28779 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.22; 26.4.4; 25.5.2; 1.15.24; 

A9.3.10 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần sợi TPP Vina  

(VN) 
Lô HE5-01, 02, đường số 4, KCN Xuyên 

¸, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi dệt (trừ sợi dệt dạng thô). 
 

 
(210) 4-2015-28781 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm; nước mắm; nước dùng; trái cây, rau và củ quả (được nấu, sấy, chiên, 
bảo quản và đông lạnh), súp ăn liền. 

 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị; cháo ăn liền; bột dinh dưỡng ăn liền; tương ớt; tương cà; 
xốt gia vị; các sản phẩm chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, 
cháo, mì (nui). 

 

(210) 4-2015-28822 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật hoá 
chất DKTK  (VN) 
11 Lãnh Binh Thăng, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Các loại sơn, sơn chống thấm cho bê tông.  
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(210) 4-2015-28824 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.24; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển, đen, đỏ, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Megane Prince  

(VN) 
Trung tâm mua sắm, AEON Mall, Lô 
HH1, Khu Công viên CNTT Hà Nội, 
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ kính mắt. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ mài lắp kính mắt.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ đo thị lực mắt.  
 

 
(210) 4-2015-28825 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.24; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển, đen, đỏ, trắng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Megane Prince  
(VN) 
Trung tâm mua sắm, AEON Mall, lô 
HH1, Khu Công viên CNTT Hà Nội, 
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ kính mắt. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ mài lắp kính mắt. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ đo thị lực mắt. 
 

 
(210) 4-2015-28883 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; A26.11.8; 

A25.7.21; 26.13.25; 9.5.10 
(731) NAVEE CHAROEN LIMITED 

PARTNERSHIP  (TH) 
No. 104/8 Krung Kasem Road, 
Bangkhunprom, Phra Nakhon District, 
Bangkok 10200, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ tháo đường chỉ nối (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dụng cụ để 
bảo vệ quần áo khi là (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); kéo (dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công thuộc nhóm 08). 

 

Nhóm 16: Dụng cụ sử dụng bánh xe để tạo các răng cưa trên giấy cho dễ xé (văn phòng 
phẩm); giấy can; giấy bao gói hoa; giấy gói hoa dạng lưới (văn phòng phẩm); keo dán 
(văn phòng phẩm). 

 

Nhóm 26: Kẹp (không phải đồ trang sức kim loại quý); khóa kéo; ruy băng (đồ may vá); 
kim khâu (đồ may vá); hạt cườm (không dùng làm đồ trang sức); khuy bấm; dải băng sử 
dụng để làm hoa giả (hoa nhân tạo); kim đan; dây viền vải (đồ may mặc), dải băng có tính 
đàn hồi; kim băng; kim máy khâu. 

 

 
(210) 4-2015-29001 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2015-29064 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 22.1.10 
(591) Cam, đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Phạm Thị Bích Diệp   (VN) 

462/43 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhạc cụ.  
 

 
(210) 4-2015-29142 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 3.7.6; A3.7.24; 25.1.25; A2.3.16; 

2.3.1; 25.1.9; A9.3.5 
(591) Xám, vàng đồng 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Chung Thủy  (VN) 
Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ quay phim; dịch vụ chụp ảnh; tổ chức lễ khánh thành (nhằm mục đích 
giải trí, văn hóa, giáo dục); tổ chức lễ khai trương (nhằm mục đích giải trí, văn hóa, giáo 
dục). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu. 
 

Nhóm 45: Cho thuê áo cưới; dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới). 
 

 
(210) 4-2015-29149 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Phòng khám chuyên khoa Trị 
liệu Thần kinh Cột sống Hoa 
KỲ  (VN) 
161-161A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho mục đích chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế. 
 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

 
(210) 4-2015-29187 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.13.1; 26.3.23; 7.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Allypark công 
nghiệp  (VN) 
X1, lô 37+38, khu tái định cư Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền dẫn tín hiệu viễn thông, thiết bị truyền thông đa phương tiện, 
thiết bị đầu cuối, thiết bị chuyển mạch, thiết bị điều khiển cho nhà thông minh, thiết bị 
biến đổi nguồn AC/DC và DC/DC. 

 

Nhóm 10: Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số, máy đo huyết áp bằng tay, máy đo điện 
tâm đồ, máy đo nồng độ oxy trong máu, máy siêu âm, máy x-quang. 

 
Nhóm 11: Thiết bị đèn led chiếu sáng, thiết bị bếp và đồ gia dụng, cụ thể là: thiết bị bếp 
từ, bình nước nóng dùng điện, thiết bị sưởi nóng, thiết bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 35: Buôn bán thiết bị điện, thiết bị truyền dẫn tín hiệu viễn thông, thiết bị đầu cuối, 
thiết bị điều khiển cho nhà thông minh, máy móc dùng trong lĩnh vực y tế. 
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(210) 4-2015-29226 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên QTC  (VN) 
Số 11A, ngõ 98, Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý; tham gia tố tụng theo quy định của 

pháp luật. 
 
 

(210) 4-2015-29229 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Hưng 
Việt  (VN) 
16-C22-K300 Cộng Hòa, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Phụ gia thực phẩm (chất phụ gia gluten cho mục đích nấu ăn); hương liệu thực 

phẩm (tạo hương vị trong ngành chế biến thực phẩm); tinh bột dùng cho thực phẩm; gia vị 
(chất tạo ngọt trong ngành chế biến thực phẩm). 

 
 

(210) 4-2015-29260 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, xanh đậm 

(540) 
 

(731) Công ty cổ phần cơ khí Hà 
Giang Phước Tường  (VN) 
K185 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: ống thủy lợi, ống thủy điện, ống áp lực, dầm cầu trục, khuôn đúc ly tâm, trụ 
quảng cáo (tất cả bằng kim loại); bình chứa đựng bằng kim loại dùng cho khí nén và khí 
lỏng. 

 
Nhóm 11: Nồi hơi công nghiệp 

 
Nhóm 37: Xây lắp các công trình bưu chính viễn thông, công trình lưới điện có cấp điện 
áp đến 110KV. 
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(210) 4-2015-29267 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Danh Tấn Phát  
(VN) 
28/23 khu phố Bình Đường 1, phường 
An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và đồ uống bổ sung là: trà thảo dược thanh nhiệt, giảm cân (giảm 

béo) dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  
 

Nhóm 29: Tổ yến; rau, quả chế biến; nước ép rau, quả; mứt ướt, mứt quả ướt.  
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và các chế phẩm của nó; bánh, kẹo các loại.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước yến, nước ép hoa quả, nước giải khát và các loại đồ uống.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, nước.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí.  
 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2015-29270 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
G.Home   (VN) 
Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Khung treo; gối; móc treo không bằng kim loại; đệm; bàn; ghế; giường; tủ; giá; 

kệ. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng gia đình hoặc bếp nóc; chậu; đũa; cốc thùng; chai lọ; 
bình chứa; đĩa; hộp; muôi cán dài [đồ dùng trên bàn]; móc để giúp cho việc cài khuy. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong 
ngành dệt; sợi và chỉ co giãn dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ và chỉ 
tơ; sợi. 

 
Nhóm 24: Hàng dệt may: rèm bằng sợi dệt; găng tay giặt; màn chống muỗi; vải; tơ lụa; 
chăn; ga trải giường; khăn trải bàn, trải giường; khăn tắm. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo; cà vạt; thắt lưng (trang phục); bít tất; 
mũ; giày; dép; áo mưa. 
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Nhóm 26: Khuy móc [cho quần áo]; đăng ten; đồ thêu; ruy băng, khuy, khuy bấm; hoa 
nhân tạo; khóa kéo; kẹp tóc. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm. 

 

 
(210) 4-2015-29286 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 2.9.4; A3.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng BBQ 
Nhật Bản  (VN) 
An Phú, số 1, đường Song Hành Xa Lộ 
Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống) phục vụ món nướng, món lẩu, mì và hải sản kiểu 

Nhật Bản. 
 

 
(210) 4-2015-29287 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ xuất nhập khẩu Mê 
Linh  (VN) 
Xóm Ao Sen, xã Mê Linh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; máy hút khói; lò nướng, chậu-vòi. 
 

Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện 
 
 

(210) 4-2015-29304 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH D'Lor   (VN) 
Số 22, ngách 80/3, phố Nhân Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt; khăn tắm; khăn trải bàn không bằng giấy; ga trải giường; rèm cửa; 

chăn.  
 

Nhóm 25: Tất chân; găng tay; khăn choàng; mũ; giày; ca vát. 
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(210) 4-2015-29319 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SHENZHEN MOTOTECH 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 
A5 Block, Hao Si Nan An lndustrial 
Park, Shajing Town, Bao'An District, 
Shenzhen, China  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Chuột (thiết bị ngoại vi máy vi tính); bàn phím máy vi tính; điện thoại thông 
minh; tai nghe; kính 3D; pin điện.  

 

 
(210) 4-2015-29334 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.23; 18.3.21; 26.2.1; 26.2.3 
(731) ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 

LTD  (AU) 
Level 3, 100 Pacific Highway, St 
Leonards, New South Wales 2065, 
Australia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-29359 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 
9 Shangdi East Road, Haidian District, 
Beijing, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 
tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị đếm bước chân; đồng hồ đo thời 
gian đỗ xe; cổng vận hành bằng đồng xu dùng cho bãi đỗ xe; biển cảnh báo hình tam giác 
dùng cho xe cộ bị hỏng; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị hoa 
tiêu qua vệ tinh; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị và dụng cụ trắc địa; la bàn chỉ hướng; 
thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; máy đếm vòng quay; thiết bị giảng dạy; thiết bị 
mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; kính viễn vọng; thiết bị dập lửa; mũ bảo hiểm; 
thiết bị báo hiệu chống trộm; kính râm; ắc quy điện dùng cho xe cộ; phim dương bản 
[nhiếp ảnh]; thiết bị chống sét điều khiển từ xa cầm tay dùng cho ô tô.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin về 
thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đẩy mạnh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
732 

bán hàng cho người khác; dịch vụ cung cấp gian hàng trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 
người khác; dịch vụ kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; đóng gói hàng hoá; vận tải bằng tắc xi; dịch vụ lái xe; 
cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; cất giữ hàng hoá; chuyển phát thư tín; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; thông tin về giao thông; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận tải 
[thư tín hoặc hàng hoá]; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe lăn.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); dịch vụ thiết kế 
bao bì; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; lưu trữ dữ liệu 
điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ bản đồ.  

 

Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp 
thượng lưu  [người đi kèml; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; tìm lại tài sản bị thất lạc; dịch 
vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 

 
(210) 4-2015-29360 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.2.7; 26.4.1 
(591) Ghi, cam. 
(731) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 
9 Shangdi East Road, Haidian District, 
Beijing, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 
tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị đếm bước chân; đồng hồ đo thời 
gian đỗ xe; cổng vận hành bằng đồng xu dùng cho bãi đỗ xe; biển cảnh báo hình tam giác 
dùng cho xe cộ bị hỏng; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị hoa 
tiêu qua vệ tinh; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị và dụng cụ trắc địa; la bàn chỉ hướng; 
thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; máy đếm vòng quay; thiết bị giảng dạy; thiết bị 
mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; kính viễn vọng; thiết bị dập lửa; mũ bảo hiểm; 
thiết bị báo hiệu chống trộm; kính râm; ác quy điện dùng cho xe cộ; phim dương bản 
[nhiếp ảnh]; thiết bị chống sét điều khiển từ xa cầm tay dùng cho ô tô. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin về 
thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng cho người khác; dịch vụ cung cấp gian hàng trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 
người khác; dịch vụ kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; đóng gói hàng hoá; vận tải bằng tắc xi; dịch vụ lái xe; 
cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; cất giữ hàng hoá; chuyển phát thư tín; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; thông tin về giao thông; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận tải 
[thư tín hoặc hàng hoá]; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe lăn. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); dịch vụ thiết kế 
bao bì; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; lưu trữ dữ liệu 
điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ bản đồ. 

 

Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp 
thượng lưu  [người đi kèml; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; tìm lại tài sản bị thất lạc; dịch 
vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 

 

 
(210) 4-2015-29368 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, vàng 

(540) 
 

(731) Hộ kinh doanh Tìm thấy Bạn 
trên Con đường Hà Nội  (VN) 
Số 327 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; marketing; xuất khẩu; 
nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: đồ ăn nhanh, thức ăn nhanh, bánh mì, đồ uống có 
ga, đồ uống có cồn, nước tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2015-29370 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.7; 26.4.1 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Master FADER  
(VN) 
Số 177 ngõ 438 phố Tây Sơn, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dàn nhạc giao hưởng, cho thuê thiết bị âm thanh. 
 

 
(210) 4-2015-29371 (220) 22.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.1; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Việt 
Hàn  (VN) 
68/2P Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán sản phẩm: phân bón.  
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(210) 4-2015-29379 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1; A8.1.16; 5.7.8; 8.3.1; 

8.7.11; A11.1.2; 26.3.1; 8.7.17 
(591) Đỏ hồng, xanh lá cây, xanh pha vàng, 

vàng, vàng nhạt, vàng đồng, nâu, nâu 
nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-29414 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ rao bán Online   (VN) 
Số nhà 24 ngách 1 ngõ 155, phố Đặng 
Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ cho thể thao; mũ bảo hiểm  
 

Nhóm 11: Đèn pin [đèn để soi sáng].  
 

Nhóm 18: Gậy leo núi; ba lô; đai da cho giầy trượt; vali du lịch; túi cho người cắm trại; túi 
cho người leo núi; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi dùng ở bãi biển, gậy chống; «; 
túi du lịch. 

 

Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho người cắm trại; lớp lót túi ngủ dùng cho du lịch.  
 

Nhóm 21: Găng tay để đánh bóng. 
 

Nhóm 24: Chăn du lịch (dạng cuộn). 
 

Nhóm 25: Bộ quần áo tắm; giầy để chơi đá bóng; găng tay (trang phục); áo lót thể thao; 
dép; áo mưa: găng tay hở ngón; khăn rằn [khăn quàng cổ], mũ bơi; quần bơi; quần áo 
dùng ở bãi biển; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; khăn quàng cổ; quần áo cho người đi xe đạp; 
mũ che tai; túi bọc làm ấm chân (không dùng điện); bộ phận chống trượt cho đồ đi chân; 
dải băng buộc đầu (trang phục); miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; tấm che mắt khi 
ngủ.  
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Nhóm 26: Băng đeo tay.  
 

Nhóm 28: Vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; thiết bị leo dây (thiết bị leo 
núi); vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); phao để tắm và bơi; đệm lót để bảo vệ 
[bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; vật dụng bảo vệ ống chân [phụ 
kiện thể thao]. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; hướng dẫn khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-29428 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Việt  (VN) 
148 đường 47, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; chất tẩy rửa không 
dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; xà phòng. 

 

Nhóm 30: Cà phê; cacao; kem lạnh; bánh kẹo; bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc, gia vị. 
 

 
(210) 4-2015-29429 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) CLARINS  (FR) 

9 rue du Commandant Pilot 92200 
Neuilly Sur Seine, France 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất và các thành phần hóa học hoạt động để sử dụng trong sản xuất mỹ 
phẩm. 

 

Nhóm 03: Kem mỹ phẩm để chăm sóc mặt.  
 

 
(210) 4-2015-29441 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoạt động 
quốc tế hàng đầu - L.I.A  (VN) 
Số 37E Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; mua bán hàng xuất nhập khẩu bao gồm máy móc (máy 
đo huyết áp, máy đo tiểu đường, máy hút bụi, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện 
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thoại di động, thiết bị nhà bếp như máy xay sinh tố, bếp điện, bếp từ), quần áo, hoá mỹ 
phẩm. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn các tài liệu đa ngành. 
 

Nhóm 41: Tư vấn du học bao gồm học đại học, học thạc sỹ, du học hè, học phổ thông; 
dạy tiếng Đức; tổ chức các sự kiện trao đổi văn hoá giữa Đức và Việt Nam. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ bảo mật mạng máy tính; dịch vụ bảo đảm an ninh mạng. 
 
 

(210) 4-2015-29488 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.1 
(731) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC.  (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, cụ thể là quản lý và nhượng quyền thương mại khách sạn 
và khu nghỉ dưỡng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ môi giới bất động sản, mua lại bất động 
sản, sở hữu chung bất động sản, cụ thể là quản lý và sắp xếp quyền sở hữu bất động sản, 
chung cư, căn hộ; đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản, phân chia thời gian sử dụng 
bất động sản và cho thuê bất động sản và tài sản nhà đất, bao gồm chung cư và căn hộ; 
dịch vụ kinh doanh, cụ thể là tư vấn kinh doanh liên quan đến thay đổi quyền sở hữu 
khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp các phương tiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí 
hoặc giáo dục); cung cấp dịch vụ karaoke; dịch vụ vũ trường; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; câu lạc bộ đêm; phòng tập thể dục, câu lạc bộ thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ 
khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-29500 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) RISHO KOGYO CO. LTD  (JP) 

2-1-9, Doujima, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, 530-0003 Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo; tấm ván và tấm mỏng (bán thành phẩm bằng 
chất dẻo); tấm ván nhiều lớp (bán thành phẩm bằng chất dẻo); tấm ván bằng chất dẻo có 
sợi gia cường (bán thành phẩm); thanh và thanh mỏng bằng chất dẻo (bán thành phẩm); 
vật liệu cách điện.  
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(210) 4-2015-29528 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Internet và 
Viễn thông Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Ha noi Group, số 442 
phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng cung cấp 
suất ăn trên máy bay; khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

 
 

(210) 4-2015-29544 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 24.17.17 
(731) AN JARL ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No. 23, Jwu-Gong 3Rd Lane, Ren-Wuu 
Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống dùng trong nông nghiệp được làm từ cao su hoặc chất dẻo; màng mỏng 
bằng chất dẻo có thể tự tiêu hủy sử dụng trong nông nghiệp (không dùng để bao gói); bán 
thành phẩm ép đùn được làm bằng vật liệu tổng hợp ở dạng tấm, thanh, ống dẫn và ống 
mềm sử dụng trong công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp; ống nhựa mềm để sử dụng 
cho đường ống dẫn nước; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; ống cao 
su và ống dẫn cao su. 

 

 
(210) 4-2015-29548 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A19.1.12 
(591) Xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Ngọc Toàn  (VN) 
1225/19 đường Huỳnh Tấn Phát, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: thực phẩm: các loại bột, thủy hải sản tươi sống, thủy 
hải sản đã qua chế biến, thịt và trứng các loại, bánh kẹo, mức, mạch nha, mật, khô (tôm, 
cá, mực, thủy hải sản đã phơi khô), mắm, nước mắm, tổ yến, vi cá, gia vị, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, và các loại thực phẩm khác; dược phẩm, thực phẩm chức năng, các loại thảo 
mộc, thảo dược; nông sản: gạo, trà, cà phê, ca cao, ngũ cốc, hạt tiêu, hạt điều, nấm, các 
loại hạt và các chế phẩm từ nông sản; hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, lau sậy, cói, liễu, 
sùng, xương, vẩy, hổ phách, xà cừ, bột biển, tranh, ảnh; đồ gỗ, đồ trang trí nội thất, ngoại 
thất; dầu và tinh dầu, nến và nhang, sinh vật cảnh, cây cảnh; trái cây, rau củ quả, bông, 
hoa các loại và các chế phẩm từ trái cây, rau củ quả, hoa; đồ gốm sứ và thủy tinh, đồ chơi 
các loại, nhạc cụ, công cụ dụng cụ truyền thống [cái bào, cái đục (dùng cho ngành mộc), 
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cái nong, cái sàng (dùng để phơi lúa, ngô, các loại nông sản)], hóa mỹ phẩm, đồng hồ, đồ 
trang sức; rượu, bia, nước khoáng, nước giải khát, thuốc lá, xì gà; bột giấy và giấy; da, da 
thuộc, cao su, sản phẩm dệt may (vải, bông, len, chỉ, vải thổ cẩm), vải vóc, sản phẩm đan 
thêu, trang phục truyền thống; thảm, chiếu, nón, quạt và các sản phẩm làng nghề truyền 
thống (quần, áo, khăn, bún). 

 

 
(210) 4-2015-29585 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; A26.4.24; 25.1.25; 22.1.1 
(731) VAN NELLE TABAK NEDERLAND 

BV  (NL) 
Slachtedyk 28a, 8501 ZA Joure, 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; chất thay thế thuốc lá, không sử dụng cho mục đích y tế và chữa 
bệnh; thuốc lá lăn tay; thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá ống; đầu lọc thuốc lá 
điếu; thiết bị cuốn thuốc lá bỏ túi; máy cầm tay để chích thuốc lá vào ống giấy (vật dụng 
của người hút thuốc lá); thuốc lá điện tử; chất lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; vật phẩm và 
diêm của người hút thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-29588 (220) 23.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A8.1.11; 25.5.25 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh 

(540) 

   

(731) Vũ Huy Dũng  (VN) 
Số 17, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh quy, mứt kẹo và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm: bánh quy, mứt kẹo và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-29623 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) NIKKI INDUSTRY CO.,LTD   (JP) 

465-1, Nakanodai, Noda-shi, Chiba, 278-
0035, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện và các đồ phụ tùng để gá; thiết bị chiếu sáng bằng đèn diode phát 
quang; thiết bị chiếu sáng sử dụng đèn phóng điện không cực, đèn phóng điện không cực; 
đèn pha.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
739 

(210) 4-2015-29630 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất kinh doanh Phú Thiên 
Long  (VN) 
Nhà số 5 Cầu Xộp, khu 6, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Kính ngăn cách (xây dựng); kính tấm (cửa sổ) dùng cho xây dựng; kính màu 
dùng cho cửa sổ; kính an toàn. 

 

 
(210) 4-2015-29663 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất can nhựa Hương Phát  
(VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nhựa gia dụng: can nhựa.  
 
 

(210) 4-2015-29664 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất can nhựa Hương Phát  
(VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nhựa gia dụng: can nhựa.  
 
 

(210) 4-2015-29703 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; A5.3.13; 26.3.4; 5.3.11 
(591) Nâu, nâu nhạt, trắng, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kiên Trung  (VN) 
Số 107-K8. Bách Khoa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; váng sữa; bơ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở khoai tây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở chất chiết từ thịt, cá, gia cầm, 
rau thơm, thú săn. 
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Nhóm 30: Trà; bánh gạo; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh (bánh snack) trên cơ sở ngũ cốc; 
hạt điều.  

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước ngọt có ga; nước khoáng.  
 

 
(210) 4-2015-29720 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.4.2; 25.7.20 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, đen, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Janssen  (VN) 
113 đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Máy mát xa chân, tay (chạy điện). 
 

 
(210) 4-2015-29726 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.7.3; 24.1.1 
(591) Trắng, xanh da trời đậm, đỏ, đen, xám 
(731) LUCAS OIL PRODUCTS, INC.  (US) 

302 North Sheridan Street, Corona, 
California 92880, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học làm mát ô tô; dầu phanh; chất phụ gia dùng cho chất lỏng 
trợ lực tay lái, không phải hóa chất; chất phụ gia dùng cho chất lỏng truyền động, không 
phải hóa chất. 

 

Nhóm 03: Chế phẩm đánh bóng dùng cho các bề mặt bằng kim loại, crôm, thủy tinh, 
vinyl và các bề mặt sơn có độ bóng cao; chất làm sạch dùng cho bề mặt bằng kim loại. 

 

Nhóm 04: Chất phụ gia dùng cho dầu động cơ, không phải hóa chất; chất phụ gia dùng 
cho xăng/gasolin, không phải hóa chất; chất phụ gia dùng cho nhiên liệu đi-e-zen, không 
phải hóa chất; dầu bôi trơn công nghiệp dùng cho nòng súng; dầu bôi trơn dùng cho ổ trục 
bánh xe, chất bôi trơn/dầu nhờn dùng cho dụng cụ chạy bằng khí nén; chất bôi trơn/dầu 
nhờn dùng cho móc nối toa xe của xe có mâm móc hậu; chất bôi trơn/dầu nhờn công 
nghiệp và mỡ công nghiệp dùng cho xích truyền động. 

 

 
(210) 4-2015-29727 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) LUCAS OIL PRODUCTS, INC.  (US) 

302 North Sheridan Street, Corona, 
California 92880, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học làm mát ô tô; dầu phanh; chất phụ gia dùng cho chất lỏng 
trợ lực tay lái, không phải hóa chất; chất phụ gia dùng cho chất lỏng truyền động, không 
phải hóa chất. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm đánh bóng dùng cho các bề mặt bằng kim loại, crôm, thủy tinh, 
vinyl và các bề mặt sơn có độ bóng cao; chất làm sạch dùng cho bề mặt bằng kim loại. 

 
Nhóm 04: Chất phụ gia dùng cho dầu động cơ, không phải hóa chất; chất phụ gia dùng 
cho xăng/gasolin, không phải hóa chất; chất phụ gia dùng cho nhiên liệu đi-e-zen, không 
phải hóa chất; dầu bôi trơn công nghiệp dùng cho nòng súng; dầu bôi trơn dùng cho ổ trục 
bánh xe, chất bôi trơn/dầu nhờn dùng cho dụng cụ chạy bằng khí nén; chất bôi trơn/dầu 
nhờn dùng cho móc nối toa xe của xe có mâm móc hậu; chất bôi trơn/dầu nhờn công 
nghiệp và mỡ công nghiệp dùng cho xích truyền động. 

 

 
(210) 4-2015-29728 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, máy ướp lạnh; tủ lạnh; tủ lạnh dùng để đựng rượu; tủ 

lạnh chạy bằng ga; máy lọc nước nóng và nước lạnh dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; tủ lạnh trưng bày dùng trong siêu thị; máy lọc nước dùng điện dùng cho mục đích 
gia dụng, bộ lọc của máy lọc nước dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy làm ẩm 
không khí dùng cho mục đích gia dụng; máy sấy khô quần áo dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; lò nướng dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; lò vi sóng; máy hút ẩm 
dùng cho mục đích gia dụng; máy lọc không khí. 

 

 
(210) 4-2015-29743 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Gui Yo Industrial Co., Ltd.  (TW) 

1F., No.63 Zhengdong Rd., Hemei 
Township, Changhua County 50849, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Bình tưới cho bãi cỏ; miệng vòi dạng tia cho ống mềm tưới nước; miệng vòi 

cho ống mềm tưới nước; miệng vòi dạng tia cho ống mềm để làm vườn; miệng vòi dùng 
cho bình tưới; bình tưới có thể quay được (không phải máy móc); ấm đựng nước; ống 
phun để tưới hoa và cây trồng. 
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(210) 4-2015-29760 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 9.7.1; 1.3.1; 26.7.25; 

A26.11.13 
(731) RETAIL WORLD LIMITED   (VG) 

Level 1, Palm Grove House, Wickham's 
Cay 1, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); cà vạt lớn buộc dưới cằm; quần dài của trẻ em (trang 

phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; dép lê dùng khi 
tắm; mũ tắm; quần tắm; bộ quần áo tắm; quần bơi; quần áo dùng ở bãi biển; giầy dùng ở 
bãi biển, thắt lưng (trang phục); thắt lưng đựng tiền (trang phục); mũ nồi; yếm dãi không 
bằng giấy; khăn quàng bằng lông (khăn quàng cổ bằng lông thú); quần áo lót phụ nữ (đồ 
vải), dây đeo quần, yếm; quần ống túm (trang phục); áo nịt ngoài; lưỡi trai của mũ; mũ 
lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ dùng để tắm; áo choàng lễ; quần áo/trang phục; quần áo thể 
dục; quần áo giả da; quần áo da; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu; vật bảo vệ cổ áo; 
cổ áo (quần áo); áo nịt ngực; áo nịt ngực (áo lót); trang phục dùng trong các lễ hội hóa 
trang; cổ tay áo; quần áo cho người đi xe đạp; cổ áo có thể tháo rời; miếng đệm ở nách áo; 
áo váy; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; mũ che tai 
(trang phục); giày dép bằng vải đế cói đan; áo khoác ngoài có nhiều túi dùng cho người 
câu cá, túi bọc làm ấm chân (không dùng điện); đồ đi ở chân; miếng đệm, gót dùng cho 
đồ đi ở chân; khung mũ (cốt mũ); khăn choàng bằng lông thú; quần áo bằng lông thú; 
quần áo bằng vải gabadin; dải buộc ghệt đi chân; ghệt; giầy cao su; nịt bít tất; quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; găng tay (trang phục); ủng rộng bằng cao su dùng để đi mưa tuyết; áo 
dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; mũ; mũ giấy (trang phục); dải băng buộc 
đầu (trang phục); đồ đội đầu; mũ trùm đầu (trang phục); trang phục dệt kim; áo vét (quần 
áo); áo khoác choàng (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui đầu; áo ngoài; 
mặc chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); vật giữ ấm chân; quần ống bó (đồ 
giữ ấm chân); quần ống bó (quần dài); quần áo bó sát người bằng vải; lớp lót bằng vải 
lanh may sẵn (bộ phận của quần áo); chế phục; dải áo thầy dòng (đeo ở tay trái khi làm 
lễ); khăn choàng đầu của phụ nữ/áo khoác ngắn; tấm che mắt khi ngủ; trang phục giả 
trang; mũ tế của giám mục (mũ); mũ lễ (của giám mục) (mũ); găng tay hở ngón; quần áo 
cho người lái xe ô tô; bao tay của phụ nữ; ca vát; áo khoác ngoài; quần yếm/bộ áo liền 
quần (trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); áo choàng; quần áo ngủ; quần lót; 
quần dài; quần áo bằng giấy; mũ giấy (trang phục); áo pacca/áo khoác ngắn có mũ, không 
thấm nước; lưỡi trai/tấm che nắng (đồ đội đầu); áo choàng phụ nữ; áo choàng bằng lông; 
váy lót dài; áo váy choàng không tay; khăn gập cài túi áo ngực; túi của quần áo; áo pông- 
sô; áo len chui đầu; bộ pijama; quần áo may sẵn; lớp vải lót may sẵn (bộ phận của trang 
phục); áo choàng tắm; dép; xà-rông; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; 
khăn quàng cổ; khăn quàng vai; khăn choàng; phần trước của áo sơ mi; cầu vai của áo sơ 
mi; áo sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; áo lót/áo may ô; găng tay trượt tuyết; váy; váy liền 
quần, mũ chỏm; dép đi trong nhà; váy trong (quần áo lót), áo khoác ngoài; dây nịt để kéo 
giữ tất chân ngắn cổ; tất ngắn cổ; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; 
áo nịt len thể thao; dây nịt để kéo giữ bít tất dài; tất dài/tất cao cổ; miếng đệm gót cho bít 
tất dài; tất thấm mồ hôi; khăn quàng lông; đai/quai buộc ghệt di chân; áo va-rơi (trang 
phục); bộ quần áo; dải đeo quần, tất; áo len dài tay; quần áo bơi; quần áo mặc bên trong; 
áo thun ngắn tay; quần áo bó; mũi giày; áo dài của luật sư/thẩm phán; mũ chỏm cao; áo 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
743 

bành tô; đai quần; quần dài; khăn xếp/mũ không vành của phụ nữ; quần áo lót; quần áo 
lót thấm mồ hôi; quần đùi; quần áo trong; quần lót thấm mồ hôi; đồng phục; mũi cho đồ 
đi chân; mạng che mặt/khăn trùm che mặt (trang phục); áo gilê; áo gilê có nhiều túi dùng 
cho người đi câu; áo chẽn không tay; áo mưa; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; bộ 
quần áo cho người lướt ván; khăn trùm đầu; cổ tay áo; cầu vai áo. 

 

Nhóm 28: Súng hơí ngắn (đồ chơi); bàn chơi trò cờ thỏ cáo; túi được thiết kế đặc biệt 
dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; mồi nhân tạo để câu cá; quả bóng bay để chơi; 
bóng cho trò chơi; quả tạ; găng tay chơi bóng chày; gậy cho trò chơi; găng bắt bóng cho 
người chơi bóng chày (phụ kiện cho trò chơi); chuông cho cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a, 
thẻ chơi bài; ruột của quả bóng cho trò chơi; bàn cờ trò chơi; ván lướt sóng (tư thế nằm); 
giày trượt băng có gắn lưỡi trượt; máy móc và thiết bị chơi bow-ling; cái cung để bắn tên; 
găng tay đấm bốc; gạch xây dựng (đồ chơi); đồ chơi xây dựng; vợt bắt bướm; giá giữ nến 
cho cây thông Noel; đầu đạn cho súng lục (đồ chơi); phỉnh chơi cờ bạc; bài lá; bàn cờ, bộ 
cờ Đame (trò chơi); trò chơi cờ; bàn cờ; giá đỡ cho cây thông Noel; cây thông Noel bằng 
vật liệu tổng hợp; đồ trang trí cây thông Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); túi để đồ 
của trò chơi Crickê; phi tiêu; xúc xắc; búp bê; giường cho búp bê; quần áo cho búp bê; 
bình bú sữa cho búp bê; nhà cho búp bê; phòng ở cho búp bê; cờ đôminô; vật dụng bảo vệ 
khuỷu tay (dụng cụ thể thao); bia điện tử; bình sữa của búp bê; chân nhái để bơi; phao để 
tắm và bơi; phao để câu; đĩa bay (đồ chơi); bàn trò chơi bi lắc; bi cho trò chơi; găng đánh 
quyền anh; găng tay dùng cho trò chơi; găng tay đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn, có 
hoặc không có bánh xe; súng phóng lao móc (dụng cụ thể thao); súng bắn đạn sơn (thiết 
bị thể thao); gậy chơi khúc côn cầu; trò chơi tung móng ngựa; giầy trượt pa-tanh; trò chơi 
ghép hình; trò đánh lừa (trò đùa nhả); kính vạn hoa; ống cuộn dây diều; diều; vật dụng 
bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); bài mạt chược; mặt nạ đồ chơi; mô hình thu nho của xe 
cộ; lưới bắt bướm; lưới cho thể thao; vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ (vật 
dụng thích hợp cho buổi tiệc); đạn sơn (dùng cho súng bắn đạn sơn) (dụng cụ thể thao); 
mũ tiệc liên hoan bằng giấy; ngòi nổ (đồ chơi); súng ngắn đồ chơi, quả bóng hơi để chơi; 
quả bóng để chơi; đồ chơi bằng nhung; bể bơi (đồ chơi); trò đùa tinh quái mang tính chất 
giải trí; túi để tập đấm; con rối bù nhìn; vợt; dây cước cho vợt; dây căng vợt; xe cộ đồ chơi 
điều khiển bằng sóng radio; cái lúc lắc (đồ chơi); trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; cần 
câu cá; ván trượt có bánh lăn; trục lăn cho xe đạp đặt cố định để luyện tập; bộ mô hình thu 
nhỏ (đồ chơi); mồi nhử có mùi thơm dùng cho săn bắn hoặc đánh bắt cá (mồi giả); xe hẩy 
chân (đồ chơi); màn ngụy trang (phụ kiện dùng trong thể thao); quả cầu lông; ván trượt; 
giày trượt băng; giày trượt có bánh xe; đồ thổi bong bóng xà phòng (đồ chơi); con quay 
(đồ chơi); ván nhún (dụng cụ thể thao); đồ chơi nhồi bông; ván lướt sóng (tư thế đứng); áo 
phao; ván dùng khi bơi; chân có màng để bơi (chân nhái); cái đu; bàn để đánh bóng bàn; 
bia để ngắm bắn; gấu bông; lưới quần vợt; xe cộ đồ chơi; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; 
đồ chơi; mô hình xe cộ thu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2015-29761 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.6; 26.1.1 
(731) RETAIL WORLD LIMITED    (VG) 

Level 1, Palm Grove House, Wickham's 
Cay 1, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); cà vạt lớn buộc dưới cằm; quần dài của trẻ em (trang 
phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; dép lê dùng khi 
tắm; mũ tắm; quần tắm; bộ quần áo tắm; quần bơi; quần áo dùng ở bãi biển; giầy dùng ở 
bãi biển, thắt lưng (trang phục); thắt lưng đựng tiền (trang phục); mũ nồi; yếm dãi không 
bằng giấy; khăn quàng bằng lông (khăn quàng cổ bằng lông thú); quần áo lót phụ nữ (đồ 
vải), dây đeo quần, yếm; quần ống túm (trang phục); áo nịt ngoài; lưỡi trai của mũ; mũ 
lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ dùng để tắm; áo choàng lễ; quần áo/trang phục; quần áo thể 
dục; quần áo giả da; quần áo da; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu; vật bảo vệ cổ áo; 
cổ áo (quần áo); áo nịt ngực; áo nịt ngực (áo lót); trang phục dùng trong các lễ hội hóa 
trang; cổ tay áo; quần áo cho người đi xe đạp; cổ áo có thể tháo rời; miếng đệm ở nách áo; 
áo váy; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; mũ che tai 
(trang phục); giày dép bằng vải đế cói đan; áo khoác ngoài có nhiều túi dùng cho người 
câu cá, túi bọc làm ấm chân (không dùng điện); đồ đi ở chân; miếng đệm, gót dùng cho 
đồ đi ở chân; khung mũ (cốt mũ); khăn choàng bằng lông thú; quần áo bằng lông thú; 
quần áo bằng vải gabadin; dải buộc ghệt đi chân; ghệt; giầy cao su; nịt bít tất; quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; găng tay (trang phục); ủng rộng bằng cao su dùng để đi mưa tuyết; áo 
dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; mũ; mũ giấy (trang phục); dải băng buộc 
đầu (trang phục); đồ đội đầu; mũ trùm đầu (trang phục); trang phục dệt kim; áo vét (quần 
áo); áo khoác choàng (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui đầu; áo ngoài; 
mặc chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); vật giữ ấm chân; quần ống bó (đồ 
giữ ấm chân); quần ống bó (quần dài); quần áo bó sát người bằng vải; lớp lót bằng vải 
lanh may sẵn (bộ phận của quần áo); chế phục; dải áo thầy dòng (đeo ở tay trái khi làm 
lễ); khăn choàng đầu của phụ nữ/áo khoác ngắn; tấm che mắt khi ngủ; trang phục giả 
trang; mũ tế của giám mục (mũ); mũ lễ (của giám mục) (mũ); găng tay hở ngón; quần áo 
cho người lái xe ô tô; bao tay của phụ nữ; ca vát; áo khoác ngoài; quần yếm/bộ áo liền 
quần (trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); áo choàng; quần áo ngủ; quần lót; 
quần dài; quần áo bằng giấy; mũ giấy (trang phục); áo pacca/áo khoác ngắn có mũ, không 
thấm nước; lưỡi trai/tấm che nắng (đồ đội đầu); áo choàng phụ nữ; áo choàng bằng lông; 
váy lót dài; áo váy choàng không tay; khăn gập cài túi áo ngực; túi của quần áo; áo pông- 
sô; áo len chui đầu; bộ pijama; quần áo may sẵn; lớp vải lót may sẵn (bộ phận của trang 
phục); áo choàng tắm; dép; xà-rông; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; 
khăn quàng cổ; khăn quàng vai; khăn choàng; phần trước của áo sơ mi; cầu vai của áo sơ 
mi; áo sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; áo lót/áo may ô; găng tay trượt tuyết; váy; váy liền 
quần, mũ chỏm; dép đi trong nhà; váy trong (quần áo lót), áo khoác ngoài; dây nịt để kéo 
giữ tất chân ngắn cổ; tất ngắn cổ; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; 
áo nịt len thể thao; dây nịt để kéo giữ bít tất dài; tất dài/tất cao cổ; miếng đệm gót cho bít 
tất dài; tất thấm mồ hôi; khăn quàng lông; đai/quai buộc ghệt đi chân; áo va-rơi (trang 
phục); bộ quần áo; dải đeo quần, tất; áo len dài tay; quần áo bơi; quần áo mặc bên trong; 
áo thun ngắn tay; quần áo bó; mũi giày; áo dài của luật sư/thẩm phán; mũ chỏm cao; áo 
bành tô; đai quần; quần dài; khăn xếp/mũ không vành của phụ nữ; quần áo lót; quần áo 
lót thấm mồ hôi; quần đùi; quần áo trong; quần lót thấm mồ hôi; đồng phục; mũi cho đồ 
đi chân; mạng che mặt/khăn trùm che mặt (trang phục); áo gilê; áo gilê có nhiều túi dùng 
cho người đi câu; áo chẽn không tay; áo mưa; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; bộ 
quần áo cho người lướt ván; khăn trùm đầu; cổ tay áo; cầu vai áo. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 
li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 
tiêu dùng; giới thiếu/trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2015-29780 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) INSTAGRAM, LLC   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được để sửa đổi và cho phép truyền nội 
dung hình ảnh, nội dung nghe nhìn và viđêô; phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
để xem và tương tác với nguồn cấp nội dung hình ảnh, nội dung nghe nhìn và viđêô và dữ 
liệu và văn bản liên kết; phần mềm máy tính tải xuống được để tìm kiếm nội dung và nhà 
xuất bản nội dung, và cho đăng ký vào nội dung; phần mềm máy tính cho việc gắn thẻ nội 
dung hình ảnh, nội dung nghe nhìn và viđêô với dữ liệu chỉ ra các vấn đề về ngày tháng, 
địa điểm, con người và chủ đề, phần mềm công cụ tìm kiếm trên máy tính; phần mềm 
máy tính cho mạng xã hội; phần mềm máy tính để tạo, quản lý, và tương tác với một cộng 
đồng trực tuyến; phần mềm máy tính để quản lý nội dung mạng xã hội, tương tác với một 
cộng đồng ảo, và truyền nội dung hình ảnh, nội dung nghe nhìn và viđêô, truyền thông và 
thông tin ảnh chụp, viđêô, dữ liệu, văn bản, tin nhắn, bình luận, quảng cáo, quảng cáo trên 
các phương tiện truyền thông; phần mềm máy tính để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, 
truy cập, xem, gửi bài, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký điện tử (blog), truyền, liên kết, ghi 
chú thích, biểu lộ tình cảm, bình luận, đưa vào, truyền, chia sẻ, tìm kiếm, hoặc cung cấp 
hoặc tương tác với các phương tiện truyền thông điện tử; phần mềm máy tính để gửi tin 
nhắn điện tử cảnh báo, thông báo và nhắc nhở; phần mềm dùng cho việc gửi và nhận tin 
nhắn điện tử; phần mềm máy tính phổ biến quảng cáo cho người khác; phần mềm máy 
tính để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); phần mềm máy tính dưới 
dạng các giao diện lập trình ứng dụng (API) tạo điều kiện cho các dịch vụ trực tuyến cho 
mạng xã hội, phát triển ứng dụng phần mềm, và mua và phổ biến quảng cáo; thiết bị viđêô 
và ảnh tương tác, cụ thể là thiết bị kỹ thuật số truyền thông tương tác qua màn hình dùng 
cho việc thu hút, tải lên, chỉnh sửa, in ấn và chia sẻ hình ảnh kỹ thuật số và viđêô. 

 

 
(210) 4-2015-29784 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) INSTAGRAM, LLC   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu trực 
tuyến trong lĩnh vực giải trí; xuất bản các tạp chí điện tử và nhật ký điện tử (blog) có tính 
năng mà người dùng tạo ra hoặc quy định nội dung; dịch vụ xuất bản, cụ thể là xuất bản 
các ấn phẩm điện tử cho người khác; cho thuê nhiếp ảnh và/hoặc các kiốt quay phim để 
chụp, tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh và viđêô. 
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(210) 4-2015-29787 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá mạ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nanomic  (VN) 
Số T115 khu TĐC dự án Dốc Hội - DDH 
Nông Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2015-29788 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, nâu, 

nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nanomic  (VN) 
Số T115 khu TĐC dự án Dốc Hội - DDH 
Nông Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2015-29811 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Song 
KÊ  (VN) 
Số 4 đường số 4, khu biệt thự Nam Phú, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2015-29853 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại WOLLYONG Việt Nam  (VN) 
Số 191 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, hàng mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh cụ thể là nước rửa tay.  
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(210) 4-2015-29882 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Đỏ, xám nhạt, xám đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH 123Corp  (VN) 
60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Gường, tủ, bàn ghế.  
 

Nhóm 37: Tư vấn trang trí nội thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế website.  
 

 
(210) 4-2015-29888 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đen 
(731) ASIAN UNION EXPORTING CO., LTD  

(TH) 
44/14-15 Sukhumvit soi 46, Bangkok 
10110, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, ốc).  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản còn sống (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, ốc), thủy hải sản 
đã chế biến; xuất nhập khẩu; quảng cáo; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-29889 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 
(731) ASIAN UNION EXPORTING CO., LTD  

(TH) 
44/14-15 Sukhumvit soi 46, Bangkok 
10110, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, ốc).   
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản còn sống (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, ốc), thủy hải sản 
đã chế biến; xuất nhập khẩu; quảng cáo; tiếp thị để bán hàng. 
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(210) 4-2015-29895 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 20.7.1; 26.1.1; 1.13.1; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

   

(731) Trường đại học Sao Đỏ  (VN) 
Số 24, Thái Học II, phường Sao Đỏ, thị 

xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu, cụ thể là: Triển khai thực nghiệm, 
thử nghiệm các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hợp tác 

với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và nghiên cứu. 
 

 
(210) 4-2015-29919 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.13.1; 26.4.2 

(731) H12 (HK) LIMITED   (HK) 
Unit 1903B - 05, 19/F, Exchange Tower, 

33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, 

Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2015-29920 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.13.1; 26.4.2 
(731) H12 (HK) LIMITED   (HK) 

Unit 1903B - 05, 19/F, Exchange Tower, 

33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, 
Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2015-29921 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) H12 (HK) LIMITED   (HK) 

Unit 1903B - 05, 19/F, Exchange Tower, 
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, 

Hong Kong    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2015-29936 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.15.1; A24.15.7 

(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Vũ Thị Thúy Liên  (VN) 

39 đường 160 phường Tăng Nhơn Phú 

A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách thời trang. 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo trẻ em; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán kính thời trang, kính thuốc, quần áo thời trang, túi xách thời trang, đồ 
đội đầu, đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2015-29940 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.2; 25.5.3; A17.1.5 

(591) Xanh ngọc bích, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Khánh Hoà   (VN) 
94/48 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Xuân Hải  (VN) 
343/6 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo hướng nghiệp, dạy tiếng Anh và tư vấn du học: trường đào tạo [giáo 
dục], học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 

hoặc giáo dục]. 
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(210) 4-2015-29947 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 19.7.1; A11.3.11; 19.9.1 
(591) Trắng, tím, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại TANGAVI Việt Nam  
(VN) 
Số 19, ngõ 69, ngách 69/14 phố Trung 
Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, váy thời trang.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo, váy thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-29949 (220) 28.10.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dầu nhờn Nano Việt Nam  (VN) 
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, dầu và chất lỏng bôi trơn, mỡ để 
bôi trơn, dầu diezen. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng của ô tô và xe máy như: xích, nhông đĩa, má phanh, vành xe (niền), 
săm, lốp.  

 

 
(210) 4-2015-29980 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cộng cà phê  
(VN) 
Số 101 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc 
bằng gỗ); phong bì bằng giấy.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh.  
 

Nhóm 21: Tách, chén, cốc, đồ sứ để chứa đựng.  
 

Nhóm 22: Vải bạt, vải nhựa, bao đựng, túi đựng thư từ, túi cho việc vận chuyển và lưu giữ 
nguyên liệu có số lượng lớn.  
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Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo. 
 

 
(210) 4-2015-29987 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.11.3; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển sản xuất và xuất nhập 
khẩu An Phước  (VN) 
Số 9a, ngõ 133, phố Hoa Bằng, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi dùng trong ngành dệt; chỉ dùng trong ngành dệt.  
 

Nhóm 24: Vải len; vải gai; vải lụa; chăn vải; rèm cửa bằng vải.  
 

 
(210) 4-2015-30024 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM-DV-SX Việt 
Trung Thông  (VN) 
15/2 tỉnh lộ 9, tổ 2, ấp 7, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện công nghiệp bao gồm; thiết bị đầu nối, cái kẹp đầu dây điện, ống 
nối dây cáp diện, bộ nối điện, đầu nối điện, tủ phân phối điện, đầu nối cáp ngầm, hộp nối 
cáp ngầm, thiết bị đầu nối tủ điện, thiết bị cách điện, đóng cắt.  

 

 
(210) 4-2015-30026 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Nhiệt Châu Âu  

(VN) 
Số 53, lô 7, khu đô thị Đền Lừ 2, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước tắm; thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc 
nước; thiết bị làm nóng không khí; phụ kiện bồn tắm; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết 
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bị lọc nước uống; bình đun nước nóng; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; nồi hấp [nồi áp 
suất], dùng điện; lò nướng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị tắm hơi; thiết bị làm nóng 
nước; thiết bị tiệt trùng nước. 

 

Nhóm 20: Giường; ghế dài [đồ đạc]; tủ đựng quần áo; vật dụng cất giữ quần áo [tủ đựng 
quần áo]; đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong trường học; 
đệm; bàn làm việc. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán và xuất nhập khẩu các sản 
phẩm: thiết bị làm nóng nước tắm, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị làm lạnh không 
khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước, thiết 
bị làm nóng không khí, phụ kiện bồn tắm, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị lọc nước 
uống, bình đun nước nóng, lò vi sóng, nồi hấp, lò nướng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết 
bị tắm hơi, thiết bị làm nóng nước, thiết bị tiệt trùng nước, giường, ghế dài, tủ đựng quần 
áo, vật dụng cất giữ quần áo, đồ đạc trong nhà, đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng 
trong trường học, đệm, bàn làm việc. 

 

 
(210) 4-2015-30028 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây 
(731) EVERYDAYHAPPY COMPANY 

LIMITED  (TH) 
42/22 Soi Viphavadeerangsit 41, 
Viphavadee Road, Sanambin District, 
Donmuang, Bangkok Thailand 10210 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; kem mỹ phẩm; chế phẩm trang 
điểm; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2015-30086 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Golden Sea Logistics  (VN) 
105 Kinh Dương Vương, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe tải; phương tiện giao thông trên bộ.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; hoạt động kinh doanh, bao gồm: hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn 
tổ chức kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh; hoạt động văn phòng, bao gồm: dịch vụ quản 
lý nhân sự, quản lý tập tin máy tính. 

 

Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hàng hóa, đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
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(210) 4-2015-30088 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu Hưng Hiếu  
(VN) 
Số 7, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt an toàn; sản 
phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác: của cuốn thép tấm liền, cửa cuốn 
nhôm khe thoáng, cửa thép chống cháy, cửa hoa sắt, cửa khung nhôm kính. 

 

 
(210) 4-2015-30144 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.4; A3.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ, quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-30146 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thân Thị Hiệp  
(VN) 
Thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước, vòi hoa sen, dây xịt hang, bệ xí, bồn rửa bát. 

 
 

(210) 4-2015-30147 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thân Thị Hiệp  
(VN) 
Thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước, vòi hoa sen, dây xịt hang, bệ xí, bồn rửa bát. 
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(210) 4-2015-30164 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng 
(731) SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., 

LTD. IN VIETNAM   (KR) 
120. 2Ga, Taepyungro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; máy và thiết bị quay phim điện ảnh; thiết bị và 
dụng cụ nhiếp ảnh; máy ảnh (chụp ảnh); máy cộng; máy tính, cơ cấu cho thiết bị đếm 
tiền; dụng cụ toán học; thước tính trượt hình tròn; máy tính tiền; máy đếm và phân loại 
tiền xu; máy đục lỗ thẻ cho văn phòng; máy phô tô cop py; máy lập hóa đơn; máy tính 
tay; đồng hồ chấm công (thiết bị ghi thời gian); thiết bị ghi thời gian; thiết bị kiểm tra tem 
miễn cước; thiết bị phát hiện tiền giả; máy đếm tiền tự động; máy rút tiền tự động (ATM); 
thiết bị ghi hiệu suất công việc; máy tính điện; thiết bị in phơi; thiết bị đếm tự động; thiết 
bị đầu cuối thẻ tín dụng; máy ghi thời gian (thiết bị ghi thời gian); dụng cụ ghi thời gian; 
máy đóng dấu thời gian; máy đóng dấu ngày và thời gian; máy để bỏ phiếu; máy đổi tiền 
mặt; máy đếm và. phân loại tiền mặt tự động; máy đếm và phân loại tiền; máy đếm tiền; 
máy kế toán; máy và thiết bị viễn thông; máy điện thoại; phần mềm máy tính được ghi 
sẵn; thiêt bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; màn hình (phần cứng máy vi tính); thiết bị ngoại vi 
máy vi tính; băng vi đê « được ghi sẵn (không phải chương trình âm nhạc); phương tiện 
lưu giữ thông tin truyền thông điện tử không phải chương trình âm nhạc được ghi sẵn 
trước (ngoại trư phần mềm máy tính); chìa khóa dạng thẻ từ; thẻ từ điện thoại; thẻ từ; thẻ 
tín dụng từ tính; thẻ nhận dạng từ tính; chứng minh nhân dân từ tính; xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải xuống; sách điện tử (có thể tải xuống được), báo chí điện tử có thể tải xuống 
được; sách hoặc tư liệu văn bản điện tử (có thể tải xuống được).  

 
Nhóm 16: Sách mỏng dùng để quảng cáo (nếu sản phẩm dùng để bán); bản in đồ họa; bưu 
thiếp có hình tranh ảnh; lịch; bản đồ đường đi; biểu đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; danh 
thiếp kinh doanh; mẫu chữ viết tay được sao chép; bùa hộ mạng; vé xe điện ngầm (trừ loại 
bằng từ tính); thẻ điện thoại (trừ loại bằng từ tính); thẻ tín dụng (trừ loại bằng từ tính); sơ 
đồ; thẻ (trừ loại bằng từ tính); vé hành khách; biểu thời gian in sẵn; mẫu cắt cho thợ may 
quần áo; thiếp chúc mừng; bưu thiếp; mẫu cắt (ngoại trừ mẫu cắt hoa cho quần áo đan); 
tem thư; lịch in sẵn; mẫu tờ khai in sẵn; biểu thời gian in sẵn; sổ nhật ký; vé vào cửa; áp 
phích quảng cáo làm bằng giấy; bản đồ địa lý; tập bản đồ; thiếp mời; phiếu; catalo; thẻ 
kinh doanh; vé; sách mỏng; áp phích quảng cáo; lịch kiểu xé nhỏ; vật liệu giảng dạy 
(ngoại trừ thiết bị); sách tranh ảnh; sách nhạc; sách nghi thức tế lễ; truyện tranh; sổ tay 
hướng dẫn; từ điển bách khoa toàn thư; cuốn sách nhỏ; sách ghi điểm; sách để vẽ hoặc 
viết; sách để sao chép; tờ quảng cáo; báo chí; sách bài tập; niên giám; sách hoạt hình; 
sách dùng để dạy nhạc; báo hàng ngày; tạp chí; giấy để làm tạp chí; danh bạ điện thoại; 
tạp chí (định kỳ); sách địa chỉ; giấy chỉ dẫn; sách viết ở trường; giấy hoặc sách học; sổ 
tay; bản tin.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo các văn bản được xuất bản; dịch vụ cung cấp người mẫu cho 

việc quảng cáo và xúc tiến bán hàng; dịch vụ phân phối quảng cáo và công bố thương 

mại; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo và tư liệu quảng cáo; cho thuê không gian 

quảng cáo và thời gian quảng cáo; lập kế hoạch quảng cáo; đại lý quảng cáo; bố trí, sắp 
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đặt cho mục đích quảng cáo; chuẩn bị các cột quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; tạo 

lập và cập nhật tư liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; chuẩn bị và cập nhật 

các tư liệu quảng cáo; phát hành và cập nhật các tài liệu quảng cáo; sắp xếp quảng cáo; 

cho thuê tư liệu quảng.cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; cho thuê thiết bị quảng cáo; cho 

thuê không gian quảng cáo; cung cấp thông tin quảng cáo; phân phát truyền đơn quảng 

cáo; dịch vụ tư vấn quảng cáo; dịch vụ chuẩn bị tháp quảng cáo; cho thuê bảng dán thông 

báo quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bằng phương pháp trưng bây bóng bay; dịch vụ tư vấn 

tiếp thị kinh doanh; dịch vụ, quảng cáo và xúc tiến cho doanh nghiệp; quảng cáo trên đài 

phát thanh; dịch vụ tư vấn tiếp thị; dịch vụ marketing; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; khảo 

sát chiến lược marketing; quảng cáo bằng hình thức thông tin liên lạc không dây; quảng 

cáo bằng biển hiệu; dán áp phích quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 

kinh doanh hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

phân phát hàng mẫu; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo dưới hình thức cho người 

đeo bảng quảng cáo trước ngực và sau lưng; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trang trí quầy hàng; dịch 

vụ tiếp thị thể thao; quảng cáo trên báo chí; quảng cáo trên báo và tạp chí; phân phát tờ 

quảng cáo và hàng mẫu; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo trên tàu; quảng cáo phim; 

dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo qua thư trực tiếp; phổ biến các thông báo 

quảng cáo qua thư; quảng cáo qua thư đặt hàng; cho thuê không gian quảng cáo trên trang 

mạng điện tử; dịch vụ quảng cáo bằng điện thoại di động; cung cấp và cho thuê không 

gian quảng cáo trên mạn internet, phổ biến quảng cáo cho người khác thông qua mạng 

lưới thông tin liên lạc trực tuyến trên mạng internet; phổ biến quảng cáo cho người khác 

thông qua mạng internet; quảng cáo trên bảng điện tử; quảng cáo thông qua truyền thông 

điện tử và mạng internet; cho thuê không gian quảng cáo trên các khoảng không thuộc sở 

hữu của đường sắt; quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính; quảng cáo trên truyền 

hình;.cho thuê thời gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ khuyến mại 

cho người khác; tư vấn liên quan đến quan hệ công chúng; dịch vụ kế toán; kế toán quản 

lý; dịch vụ chứng nhận kế toán công; dịch vụ kế toán đối với việc cấp giấy phép đăng ký 

kinh doanh cho khách hàng; kiểm toán doanh nghiệp; lập bản khai thuế; dịch vụ cấp giấy 

phép kế toán thuế; tư vấn thuế; dịch vụ thủ tục kê khai thuế; dịch vụ cố vấn thuế; lập các 

báo cáo thống kê kế toán, dịch vụ kế toán trên máy vi tính; kiểm toán; dịch vụ tư vấn liên 

quan đến kế toán; kế toán; dịch vụ so sánh giá cả; cung cấp thông tin thống kê liên quan 

đến kinh tế hoặc kinh doanh; phân tích và dự báo kinh tế; dự báo kinh tế; dịch vụ cung 

cấp thông tin liên quan đến việc làm và nghề phụ; quản lý kinh doanh và tư vấn tổ chức 

kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh 

doanh; thông tin về thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tóm lược tin tức; phân 

tích giá cả thị trường; dịch vụ định giá; dịch vụ cung cấp thông tin thống kê liên quan đến 

kinh doanh và thương mại; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; lập kế hoạch kinh 

doanh; quản lý kinh doanh; chuẩn bị báo cáo kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; cung 

cấp thông tin kinh doanh; điều tra thương mại; dịch vụ điều tra thương mại và đánh giá 

công việc thương mại; dịch vụ đánh giá kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp công 

nghiệp; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; hỗ trợ điều hành 

doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại; đại 

lý thông tin thương mại; thu thập thông tin thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng 

sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng 

tư vấn người tiêu dùng); dịch vụ nghiên cứu về người tiêu dùng; dịch vụ nghiên cứu và 

báo cáo thị trường; dịch vụ phân tích thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ thuê 
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ngoài (hỗ trợ kinh doanh); thăm dò dư luận; kiểm tra năng lực quản lý nhân sự; tư vấn 

quản lý nhân sự; cung cấp thông tin thương mại thông qua mạng internet; dịch vụ văn 

phòng giới thiệu việc làm để phân công công việc tạm thời; quản lý việc kiểm kê trong 

kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng hạ giá trước (hoặc sau) khi kiểm kê (cho người 

khác); tư vấn nghiệp vụ thương mại; văn phòng tuyển dụng lao động; .dịch vụ sắp xếp 

việc làm; tuyển dụng nhân sự; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; cung cấp 

thông tin việc làm; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ khôi phục thông tin trên mạng 

internet cho người khác; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông 

tin vào cơ sở dữ hệu máy tính; quản lý và biên tập cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu 

trong máy vi tính cho người khác; quản lý dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ lập hóa đơn; 

dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quản lý quá trình đặt hàng; bản ghi thông báo (chức năng 

văn phòng); chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ đề địa chỉ lên phong bì; cho thuê máy và 

thiết bị văn phòng; cho thuê máy văn phông; cho thuê thiết bị văn phòng; chức năng văn 

phòng, cụ thể là: sao chụp tài liệu,.quản lý tư liệu bằng máy tính, dịch vụ thư ký; dịch vụ 

tốc ký; xử lý văn bản; dịch vụ sao chép lại; lập biểu đồ (công việc văn phòng); dịch vụ 

đánh máy chữ.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; thiết kế công nghiệp; thiết kế sản phẩm; phát triển phần 

mềm trò chơi; cho thuê cơ sở dữ liệu của máy chủ (cho bên thứ ba); phát triển chương 

trình xử lý dữ liệu; phát triển phần mềm hệ thống điều hành và điều khiển; lập  chương 

trình ứng dụng đa phương tiện; thiết kế mạch tích hợp hoặc bán dẫn; thiết kế dụng cụ bán 

dẫn; thiết kế chip bán dẫn; cho thuê trang tin điện tử liên quan đến bất động sản; dịch vụ 

khôi phục chương trình máy tính bị hỏng; thiết kế web; phát triển trang tin điện tử; quản 

lý trang tin điện tử; thiết kế trang tin điện tử; bảo trì trang tin điện tử; tạo lập và duy trì 

trang tin điện tử chung) người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa 

chỉ trang tin điện tử); cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; thiết kế trang mạng; cho 

thuê phần mềm thông dụng; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp chương 

trình an ninh cho mạng internet; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng 

điện tử; quản lý trang mạng điện tử cho mục đích thương mại điện tử; bảo trì trang mạng 

điện tử cho mục đích thương mại điện tử; lập trình chương trình máy tính cho mục đích 

thương mại điện tử; thiết kế vi mạch (IC); thiết kế mạch tích hợp; chuyển đổi dữ liệu máy 

tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý) phát triển 

phần mềm trò chơi trên máy vi tính; dịch vụ sao chép các phần mềm trò chơi trên máy vi 

tính; bảo trì phần mềm trò chơi trên máy vi tính; lập trình chương trình trò chơi trên máy 

vi tính; phân tích về máy vi tính; tư vấn về máy vi tính; nghiên cứu về máy vi tính; dịch vụ 

tư vấn liên quan đến máy vi tính; cho thuê máy vi tính; khôi phục dữ liệu máy vi tính; 

thiết kế vi chíp của máy vi tính; diệt vi rút cho máy vi tính; tư vấn an ninh cho máy vi 

tính; phát triển phần mềm máy vi tính; cho thuê phần mềm máy vi tính; thiết kế phần 

mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm máy vi tính; cài đặt phần mềm máy vi tính; sửa chữa 

phần mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; nghiên cứu phần mềm máy vi 

tính; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn và phát triển phân mềm máy vi 

tính; thiết kế hệ thống máy vi tính; phân tích hệ thống máy vi tính; thiết kế vâ phát triển 

hệ thống máy vi tính; lập trình máy vi tính; phát triển chương trình máy vi tính; dịch vụ 

sao chép các chương trình máy vi tính; cho thuê và chuyển mã chương trình máy vi tính; 

phát triển phần cứng máy vi tính; thiết kế phần cứng máy vi tính; tư vấn trong lĩnh vực 

phần cứng máy vi tính; nghiên cứu kỹ thuật.  
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(210) 4-2015-30188 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; A5.5.20; 18.1.5; 18.1.23 
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu sản xuất và thương mại 
Min Hoo  (VN) 
Số 86, phố Trần Thái Tông, tổ 25, 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, 

mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng. 
 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; các sản phẩm làm từ chè (trà), bột đậu, 
gạo, bột nghệ vàng. 

 

 
(210) 4-2015-30196 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chăm Sóc Sức 
Khỏe Pháp  (VN) 
20 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 

trong y tế, thực phẩm cho trẻ em và người lớn. 
 

 
(210) 4-2015-30197 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chăm Sóc Sức 
Khỏe Pháp   (VN) 
20 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế, thực phẩm cho trẻ em và người lớn. 

 

 
(210) 4-2015-30206 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/616,658 01.05.2015 US 

(731) CVS PHARMACY, INC.   (US) 
One CVS Drive Woonsocket, Rhode 
Island 02895 USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Vật dụng chỉnh hình và dụng cụ chăm sóc chân, bao gồm cả đế trong, vật lồng 
vào cho đồ đi chân, đệm chỉnh hình, vớ hỗ trợ; thiết bị chỉnh hình để căng ra và tập luyện 
các ngón chân, bao gồm cả các bập bênh để luyện tập thể dục.  

 

 
(210) 4-2015-30230 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng đầu tư Dinh Phát  (VN) 
54 đường số 9, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Lập dự án đầu tư; tư vấn lập hồ sơ đấu thầu;  lập dự toán công trình xây dựng; 
thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng. 

 

Nhóm 36:  đầu tư, mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng - công nghiệp; giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng; giám 
sát thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông, công trình lĩnh vực xây dựng và 
hoàn thiện công trình cấp - thoát nước, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình cầu, đường bộ, dân dụng - công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, giám sát công 
tác xây dựng và hoàn thiện công trình xử lý chất thải; lập phương án sửa chữa, gia cố công 
trình. 

 

Nhóm 42: Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình, các công trình dân dụng và công nghiệp; 
thẩm tra thiết kế công trình cấp điện, điện lạnh và thông tin liên lạc; thẩm tra thiết kế 
công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng 
hệ thống cấp - thoát nước, xây dựng giao thông cầu, đường bộ; thiết kế kiến trúc công 
trình và thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế công trình cấp điện, điện lạnh, thông tin liên lạc; thiết kế công trình xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp - thoát 
nước, công trình giao thông cầu, đường bộ; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; 
xác định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình. 

 

 
(210) 4-2015-30294 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và phát triển Việt 
Nhật  (VN) 
Gác 2, số nhà 49, phố Thợ Nhuộm, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; máy phát điện xoay chiều; máy bơm nước; máy say sinh tố; máy 
rửa bát; máy giặt. 
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Nhóm 09: Thiết bị báo trộm; thiết bị báo ga-khói độc lập; cầu giao điện; công tắc điện; ổ 
cắm điện. 

 

Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng bằng điện; quạt điện; 
máy điều hòa không khí; tủ lạnh; thiết bị chiếu sáng bằng đi ốt phát quang; bóng đèn 
điện. 

 

Nhóm 12: Xe đạp điện; bộ phận của xe đạp điện và xe đạp và cụ thể là: đùi đĩa xe đạp; tay 
lái xe đạp; khung xe đạp; yên xe đạp; yên xe đạp; bàn đạp xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-30295 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và phát triển Việt 
Nhật   (VN) 
Gác 2, số nhà 49, phố Thợ Nhuộm, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; máy phát điện xoay chiều; máy bơm nước; máy say sinh tố; máy 
rửa bát; máy giặt.  

 

Nhóm 09: Thiết bị báo trộm; thiết bị báo ga-khói độc lập; cầu giao điện; công tắc điện; ổ 
cắm điện.  

 

Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng bằng điện; quạt điện; 
máy điều hòa không khí; tủ lạnh; thiết bị chiếu sáng bằng đi ốt phát quang; bóng đèn điện.  

 

Nhóm 12: Xe đạp điện; bộ phận của xe đạp điện và xe đạp và cụ thể là: đùi đĩa xe đạp; tay 
lái xe đạp; khung xe đạp; yên xe đạp; yên xe đạp; bàn đạp xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-30296 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và phát triển Việt 
Nhật   (VN) 
Gác 2, số nhà 49, phố Thợ Nhuộm, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; máy phát điện xoay chiều; máy bơm nước; máy say sinh tố; máy 
rửa bát; máy giặt.  

 

Nhóm 09: Thiết bị báo trộm; thiết bị báo ga-khói độc lập; cầu giao điện; công tắc điện; ổ 
cắm điện.  

 

Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng bằng điện; quạt điện; 
máy điều hòa không khí; tủ lạnh; thiết bị chiếu sáng bằng đi ốt phát quang; bóng đèn điện.  
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Nhóm 12: Xe đạp điện; bộ phận của xe đạp điện và xe đạp và cụ thể là: đùi đĩa xe đạp; tay 
lái xe đạp; khung xe đạp; yên xe đạp; yên xe đạp; bàn đạp xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-30297 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và phát triển Việt 
Nhật   (VN) 
Gác 2, số nhà 49, phố Thợ Nhuộm, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; máy phát điện xoay chiều; máy bơm nước; máy say sinh tố; máy 

rửa bát; máy giặt.  
 

Nhóm 09: Thiết bị báo trộm; thiết bị báo ga-khói độc lập; cầu giao điện;  công tắc điện; ổ 
cắm điện.  

 

Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng bằng điện; quạt điện; 
máy điều hòa không khí; tủ lạnh; thiết bị chiếu sáng bằng đi ốt phát quang; bóng đèn điện.  

 
Nhóm 12: Xe đạp điện; bộ phận của xe đạp điện và xe đạp và cụ thể là: đùi đĩa xe đạp; tay 
lái xe đạp; khung xe đạp; yên xe đạp; yên xe đạp; bàn đạp xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-30310 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI 

SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)  
(JP) 
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8280, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm nền ứng 
dụng ( phần mềm có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính (ghi sẵn) cho việc phát 
triển ứng dụng các tính năng hiệu quả của máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy vi tính cụ thể là: thiết kế, phát triển, tùy chỉnh, cài đặt, 
lập trình tích hợp, lập trình mạng, lập trình máy tính chủ, lập trình hệ điều hành, bảo 
dưỡng và bảo trì phần mềm máy vi tính cho việc phát triển ứng dụng các tính năng hiệu 
quả của máy vi tính; dịch vụ cho thuê máy tính chủ, dịch vụ bảo dưỡng phần mềm máy 
tính và dịch vụ lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ cung cấp ứng dụng phần mềm (ASP, 
cho người khác); cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ điện toán đám 
mây; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  
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(210) 4-2015-30383 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.2; A26.11.12; 3.5.17 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bánh kẹo Bát Đạt   (VN) 
16/5B, KP2, phường Bửu Long, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh bông lan; bánh ngọt; bột nhào để làm bánh.  
 
 

(210) 4-2015-30452 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Thường  (VN) 
Số nhà 02 ngách 16/2 phố Định Công 
Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. 
 
 

(210) 4-2015-30469 (220) 02.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A2.5.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Hoa Phượng  
(VN) 
411 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa; trường đào 
tạo (giáo dục). 

 
 

(210) 4-2015-30486 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.1.24; 25.7.20; 26.3.23 
(591) Xanh rêu, đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ và 

Xúc tiến thương mại Hiệp hội 
Doanh nghiệp Thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
3-5 đường Pastuer, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; môi giới thương mại; bán đấu giá; bán buôn và bán 

lẻ lương thực, nông sản, lâm sản; bán buôn và bán lẻ đồ gia dụng không dùng điện, cụ thể 

là: bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, chảo. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn phát triển dự án bất động sản; tư vấn đầu 

tư bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-30488 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(300) 67059 01.05.2015 JM 

67060 01.05.2015 JM 

  

(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 

95014, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; bảng điều khiển (bộ phận nội thất (phần phía trong) của xe cộ); bảng 

đồng hồ [bộ phận của xe cộ]; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; thiết bị báo động chống 

trộm dùng cho xe cộ; xe máy; xe ô tô. 

 

Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian (đồng hồ) và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay (bỏ túi); 

đồng hồ để bàn (treo tường); đồng hồ, máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ; thiết bị bấm 

giờ; dây (quai) đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ 

để bàn (treo tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; bộ phận của đồng hồ đeo tay (bỏ 

túi), đồng hồ để bàn (treo tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2015-30501 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24 

(591) Đen, trắng, ghi 

(731) YUNNAN LIFAN JUNMA VEHICLE 

CO., LTD   (CN) 

Chuangxin Industrial Park, Fengyi 

Town, Dali City, Yunnan Province, 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

« tô tải; máy kéo; toa xe chở hàng; xe cộ chạy bằng điện; xe ba gác có thân xe lật được.  
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(210) 4-2015-30502 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) YUNNAN LIFAN JUNMA VEHICLE 

CO., LTD   (CN) 
Chuangxin Industrial Park, Fengyi Town, 
Dali City, Yunnan Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

« tô tải; máy kéo; toa xe chở hàng; xe cộ chạy bằng điện; xe ba gác có thân xe lật được. 
 

 
(210) 4-2015-30503 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) YUNNAN LIFAN JUNMA VEHICLE 

CO., LTD  (CN) 
Chuangxin Industrial Park, Fengyi Town, 
Dali City, Yunnan Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

« tô tải; máy kéo; toa xe chở hàng; xe cộ chạy bằng điện; xe ba gác có thân xe lật được.  
 

 
(210) 4-2015-30505 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hộ kinh doanh Tám Dô  (VN) 

Số 363, ấp Đường Lác, xã Ngọc Thuận, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm cá các loại (được làm từ cá lóc, cá sặc, cá linh).  
 

 
(210) 4-2015-30529 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.5.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, cam, đen 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần Bất động 

sản và Xuất nhập khẩu Việt 
Nam  (VN) 
Số 53, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động 
cơ) và vật liệu cháy sáng. 

 
Nhóm 06: Cáp và dây kim loại không dùng để dẫn điện; ống dẫn và ống bằng kim loại; 
quặng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy bán hàng tự động. 

 
Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, sấy khô, thông 
gió, cấp nước. 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 25: Quần áo.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Bất động sản. 

 
Nhóm 38: Viễn thông. 

 
Nhóm 39: Du lịch. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may gia công quần áo. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-30547 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.20; 5.3.11 
(591) Xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 
xuất Hàn Việt  (VN) 
Lô E1.2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; dầu gội đầu; dầu xả; sữa tắm; 

kem đánh răng; sữa rửa mặt; xà bông rửa mặt; xà phòng giặt khăn lau bếp; nước rửa bát; 
bột giặt; nước giặt, xà bông tắm; kem dưỡng da tay; nước rửa tay; kem rửa dụng cụ nhà 
bếp. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
765 

Nhóm 35: Mua bán: dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, kem đánh răng, sữa rửa mặt, xà bông 
rửa mặt, xà phòng giặt khăn lau bếp, nước rửa bát, bột giặt, nước giặt, xà bông tắm, kem 
dưỡng da tay, nước rửa tay, kem rửa dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-30548 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh cốm (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 
xuất Hàn Việt  (VN) 
Lô E1.2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; dầu gội đầu; dầu xả; sữa tắm; 
kem đánh răng; sữa rửa mặt; xà bông rửa mặt; xà phòng giặt khăn lau bếp; nước rửa bát; 
bột giặt; nước giặt; xà bông tắm; kem dưỡng da tay; nước rửa tay; kem rửa dụng cụ nhà 
bếp. 

 

Nhóm 35: Mua bán: dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, kem đánh răng, sữa rửa mặt, xà bông 
rửa mặt, xà phòng giặt khăn lau bếp, nước rửa bát, bột giặt, nước giặt, xà bông tắm, kem 
dưỡng da tay, nước rửa tay, kem rửa dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-30564 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) GEO MEDICAL CO., LTD  (KR) 
20-10, Cheomdan venture so-ro 38beon-
gil, Buk-gu, Gwangju, Republic of Korea 

 

(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ; thấu kính quang học; kính áp tròng; kính râm; hộp đựng kính đeo 
mắt; hộp đựng kính áp tròng.  

 

 
(210) 4-2015-30584 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; 8.3.1 
(591) Xanh da trời nhạt, vàng, xanh dương, 

vàng đậm, đỏ, hồng, xanh lá cây, trắng, 
đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 
kẹo có nhân kem; đá thực phẩm. 
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(210) 4-2015-30585 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; 3.7.8 
(591) Xanh dương, vàng, trắng sữa, cam, đỏ, 

nâu đậm, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 

kẹo có nhân kem; đá thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30586 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; 3.7.8 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đỏ, nâu đậm, 

nâu nhạt, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 

kẹo có nhân kem; đá thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30587 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; 3.7.8 
(591) Xanh dương, vàng, trắng sữa, hồng, đỏ, 

xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 

kẹo có nhân kem; đá thực phẩm. 
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(210) 4-2015-30588 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; 8.3.1 
(591) Xanh da trời nhạt, vàng, xanh dương, 

trắng, cam, hồng, đen, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 
kẹo có nhân kem; đá thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30589 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; 8.3.1 
(591) Xanh da trời nhạt, vàng, xanh dương, 

trắng, hồng, đỏ, xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 
kẹo có nhân kem; đá thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30594 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19 
(731) PARAMOUNT INTERNATIONAL 

EXPORT LTD.  (US) 
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, 
Los Angeles, California 90064, the 
United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước uống đóng chai; nước mạch phun tự nhiên (đồ uống); nước 
mạch phun tự nhiên đóng chai để uống; nước khoáng (đồ uống); nước khoáng đóng chai 
để uống; nước suối (đồ uống); nước suối đóng chai để uống. 
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(210) 4-2015-30597 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.1 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế Hệ Trẻ  (VN) 
226B Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin kinh doanh. 
 
 

(210) 4-2015-30606 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.7; 26.13.25 
(731) FA.TA. RICAMBI S.P.A.  (IT) 

Via Chiesaccia, 5 - Loc. Crespellano 
40053 Valsamoggia BO - Italy 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng cho xe tải, xe buýt và xe ô tô, cụ thể là: bộ bánh lái, càng xe, bộ đồng 
tốc, bánh răng côn dẹt, bộ bánh răng cho xe và bộ vi sai.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán phụ tùng cho xe tải, xe buýt, xe ô tô; dịch vụ hỗ trợ quản 
lý thương mại hoặc công nghiệp liên quan đến việc kinh doanh phụ tùng cho xe tải, xe 
buýt, xe ô tô; dịch vụ marketing liên quan đến phụ tùng xe tải, xe buýt, xe ô tô; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thống cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng 
cáo liên quan đến phụ tùng xe tải, xe buýt, xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-30663 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.2 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường; phụ kiện lằp ráp giường (không bằng kim 
loại); gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng; ghế đi văng; đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc (không bằng kim 
loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong nhà; gối; tấm ván đầu giường; 
đệm lót giường; đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế xô pha loại có thể sử dụng làm giường 
ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc; đồ đạc được bọc đệm; ghế được bọc đệm bên 
ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng kim 
loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót giường, 
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gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo xốp tự 
nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; biển 
hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-30706 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn A&S  (VN) 
Phòng 1704, tầng 17 tòa nhà đa năng, số 
169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn về 
sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh 
chấp ngoài tòa án.  

 
 

(210) 4-2015-30722 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.5; 25.1.6; 5.1.3; 5.13.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhung Như  
(VN) 
7/11 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và kẹo; dấm 
và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2015-30774 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trung tâm phát triển Sáng 
Tạo Xanh   (VN) 
Số 40, tổ 2 phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị.  
 
 

(210) 4-2015-30788 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Nam Công  (VN) 
118/892A Nguyễn Kiệm, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn thương mại, tư vấn quản lý trong kinh doanh; mua bán máy móc thiết bị 
công nghiệp như: xe công nông, máy cắt lúa, máy hàn, máy xúc, máy khoan; mua bán sắt 
thép; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính, phần 
mềm máy vi tính.  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa; xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp; lắp 
đặt, sửa chữa: máy móc thiết bị, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống điều 
hòa không khí.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế xây dựng; phân 
tích hệ thống máy tính; tư vấn và quản trị hệ thống máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2015-30802 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.13.1; 5.3.11; A2.5.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh tím than, đỏ, 

nâu, trắng, xanh đen, cam, trắng 
(731) Hoàng Sỹ Trọng  (VN) 

Thôn Văn Chung, xã Tân Chi, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy lau mặt; giấy vệ sinh (giấy dùng 
trong nhà vệ sinh).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: khăn lau bằng giấy, khăn ăn bằng 
giấy, giấy lau mặt, giấy vệ sinh (giấy dùng trong nhà vệ sinh).  

 
 

(210) 4-2015-30835 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HUBEI BESTORE FOOD COMPANY 

LIMITED  (CN) 
No. 8, Gexin Avenue, Zoumaling, 
Dongxihu District, Wuhan City, Hubei 
Province, People's Republic of China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp; thịt; rau đóng hộp; trái cây được bảo quản; nho khô, trái cây rắc 
đường, chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; cùi của trái cây; hạnh nhân 
xay; sữa đậu nành (thay thế sữa); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt nhão; quả 
hạch đã chế biến; lạc đã chế biến; hạt hướng dương đã chế biến; thịt lợn ướp; thực phẩm 
làm từ cá; sữa; trứng nghiền thành bột; nước quả nấu đông; lát khoai tây rán giòn; mảnh 
khoai tây; trứng cá muối; tôm, không còn sống; cá, không còn sống; cá đóng hộp; vỏ trái 
cây; trái cây dầm đường; rau đã được bảo quản; trứng; rau đã sấy khô; dưa muối; thịt lợn 
xông khói. 
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Nhóm 30: Kẹo bạc hà; kẹo; caramen (kẹo); sôcôla; bánh kẹo; bánh ngọt; kẹo hạt dẻ, thỏi 
cam thảo (kẹo); bánh kẹo hạnh nhân; kẹo lạc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thạch trái cây (dạng bánh kẹo); cà phê; trà; đường cọ; đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy; 
bánh patê thịt; thực phẩm giàu tinh bột; bột nhồi; bánh mỳ; thực phẩm trên cơ sở yến 
mạch; món ăn điểm tâm. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); mật hoa quả, không 
có cồn; sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); nước sinh tố; bia; nước nho ép chưa lên men; 
nước sô đa; chế phẩm để làm nước khoáng; đồ uống hỗn hợp không có cồn. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thị trường trực tuyến cho người 
bán và người mua hàng hóa và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2015-30836 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HUBEI BESTORE FOOD COMPANY 

LIMITED  (CN) 
No. 8, Gexin Avenue, Zoumaling, 
Dongxihu District, Wuhan City, Hubei 
Province, People's Republic of China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp; thịt; rau đóng hộp; trái cây được bảo quản; nho khô, trái cây rắc 
đường, chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; cùi của trái cây; hạnh nhân 
xay; sữa đậu nành (thay thế sữa); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt nhão; quả 
hạch đã chế biến; lạc đã chế biến; hạt hướng dương đã chế biến; thịt lợn ướp; thực phẩm 
làm từ cá; sữa; trứng nghiền thành bột; nước quả nấu đông; lát khoai tây rán giòn; mảnh 
khoai tây; trứng cá muối; tôm, không còn sống; cá, không còn sống; cá đóng hộp; vỏ trái 
cây; trái cây dầm đường; rau đã được bảo quản; trứng; rau đã sấy khô; dưa muối; thịt lợn 
xông khói. 

 

Nhóm 30: Kẹo bạc hà; kẹo; caramen (kẹo); sôcôla; bánh kẹo; bánh ngọt; kẹo hạt dẻ, thỏi 
cam thảo (kẹo); bánh kẹo hạnh nhân; kẹo lạc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thạch trái cây (dạng bánh kẹo); cà phê; trà; đường cọ; đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy; 
bánh patê thịt; thực phẩm giàu tinh bột; bột nhồi; bánh mỳ; thực phẩm trên cơ sở yến 
mạch; món ăn điểm tâm. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); mật hoa quả, không 
có cồn; sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); nước sinh tố; bia; nước nho ép chưa lên men; 
nước sô đa; chế phẩm để làm nước khoáng; đồ uống hỗn hợp không có cồn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thị trường trực tuyến cho người 
bán và người mua hàng hóa và dịch vụ. 
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(210) 4-2015-30837 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 9.7.1; 2.5.1; A2.5.23 
(731) HUBEI BESTORE FOOD COMPANY 

LIMITED  (CN) 
No. 8, Gexin Avenue, Zoumaling, 
Dongxihu District, Wuhan City, Hubei 
Province, People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp; thịt; rau đóng hộp; trái cây được bảo quản; nho khô, trái cây rắc 
đường, chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; cùi của trái cây; hạnh nhân 
xay; sữa đậu nành (thay thế sữa); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt nhão; quả 
hạch đã chế biến; lạc đã chế biến; hạt hướng dương đã chế biến; thịt lợn ướp; thực phẩm 
làm từ cá; sữa; trứng nghiền thành bột; nước quả nấu đông; lát khoai tây rán giòn; mảnh 
khoai tây; trứng cá muối; tôm, không còn sống; cá, không còn sống; cá đóng hộp; vỏ trái 
cây; trái cây dầm đường; rau đã được bảo quản; trứng; rau đã sấy khô; dưa muối; thịt lợn 
xông khói. 

 

Nhóm 30: Kẹo bạc hà; kẹo; caramen (kẹo); sôcôla; bánh kẹo; bánh ngọt; kẹo hạt dẻ, thỏi 
cam thảo (kẹo); bánh kẹo hạnh nhân; kẹo lạc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thạch trái cây (dạng bánh kẹo); cà phê; trà; đường cọ; đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy; 
bánh patê thịt; thực phẩm giàu tinh bột; bột nhồi; bánh mỳ; thực phẩm trên cơ sở yến 
mạch; món ăn điểm tâm. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); mật hoa quả, không 
có cồn; sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); nước sinh tố; bia; nước nho ép chưa lên men; 
nước sô đa; chế phẩm để làm nước khoáng; đồ uống hỗn hợp không có cồn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thị trường trực tuyến cho người 
bán và người mua hàng hóa và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2015-30838 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 9.7.1; 2.5.1; A2.5.23 
(731) HUBEI BESTORE FOOD COMPANY 

LIMITED  (CN) 
No. 8, Gexin Avenue, Zoumaling, 
Dongxihu District, Wuhan City, Hubei 
Province, People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp; thịt; rau đóng hộp; trái cây được bảo quản; nho khô, trái cây rắc 
đường, chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; cùi của trái cây; hạnh nhân 
xay; sữa đậu nành (thay thế sữa); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt nhão; quả 
hạch đã chế biến; lạc đã chế biến; hạt hướng dương đã chế biến; thịt lợn ướp; thực phẩm 
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làm từ cá; sữa; trứng nghiền thành bột; nước quả nấu đông; lát khoai tây rán giòn; mảnh 
khoai tây; trứng cá muối; tôm, không còn sống; cá, không còn sống; cá đóng hộp; vỏ trái 
cây; trái cây dầm đường; rau đã được bảo quản; trứng; rau đã sấy khô; dưa muối; thịt lợn 
xông khói. 

 

Nhóm 30: Kẹo bạc hà; kẹo; caramen (kẹo); sôcôla; bánh kẹo; bánh ngọt; kẹo hạt dẻ, thỏi 
cam thảo (kẹo); bánh kẹo hạnh nhân; kẹo lạc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thạch trái cây (dạng bánh kẹo); cà phê; trà; đường cọ; đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy; 
bánh patê thịt; thực phẩm giàu tinh bột; bột nhồi; bánh mỳ; thực phẩm trên cơ sở yến 
mạch; món ăn điểm tâm. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); mật hoa quả, không 
có cồn; sữa lạc (đồ uống không chứa cồn); nước sinh tố; bia; nước nho ép chưa lên men; 
nước sô đa; chế phẩm để làm nước khoáng; đồ uống hỗn hợp không có cồn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thị trường trực tuyến cho người 
bán và người mua hàng hóa và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2015-30919 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) GUANGDONG DREAM FINE DAILY 

CHEMICAL CO., LTD.   (CN) 
No. 3 Dongsheng Road, Pubian 
Industrial District, Hongcao Town, 
Chengqu, Shanwei City Guangdong 
Province, P. R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt khô; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm để làm 
nhẵn; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm để giặt; chất hóa học làm sáng màu dùng cho mục 
đích gia dụng [giặt giũ].  

 
 

(210) 4-2015-30966 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Hải Minh   (VN) 
Số 6 ngõ 3 phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ống nhựa mềm bảo vệ cáp điện, cáp thông tin và các phụ kiện của nó,  
 

Nhóm 17: ống nhựa xoắn HDPE và các phụ kiện của nó, ống mềm không bằng kim loại 
và các phụ kiện của nó. 
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Nhóm 19: ống nhựa PPR và các phụ kiện của nó; ống cứng dẫn nước, không bằng kim 
loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; tấm lợp mái không bằng kim loại, bức 
ngăn côn trùng không bằng kim loại, ván cốp pha không bằng kim loại để đổ bê tông. 

 

 
(210) 4-2015-30969 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; A1.1.2 
(731) Phùng Đông Hưng  (VN) 

51/1A Thủ Khoa Huân, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: điện thoại, điện thoại di động, thiết bị, phụ kiện 
dùng cho điện thoại, điện thoại di động, máy tính, thiết bị, phụ kiện dùng cho máy tính cụ 
thể là mua bán vỏ máy tính, ram máy tính, bo mạch chủ, chíp máy tính, màn hình máy 
tính, dây dẫn dùng cho máy tính, loa máy tính, USB, ổ đĩa dùng cho máy tính, thiết bị và 
linh kiện điện tử, viễn thông, thiết bị ghi âm thanh/hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh/hình 
ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh/hình ảnh.  

 

 
(210) 4-2015-30970 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 25.1.25; 5.5.16; A26.4.6; 

22.1.1 
(591) Đỏ, vàng, hồng, trắng, xanh biển 
(731) Cơ sở bánh ngọt Ngọc ánh  

(VN) 
KP 1/5, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh 
Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-30972 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
PTMS  (VN) 
Số 143 đường Đồng Khởi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng; kem dưỡng da; xà bông.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị mụn bôi 
ngoài da (chế phẩm dược); nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị nấm 
móng; trà thảo mộc dùng trong ngành y. 
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Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện đa khoa, dịch vụ phòng khám da liễu (khám và chữa bệnh về 
da); dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ làm tóc, 
dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 

 
 

(210) 4-2015-30973 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.12; 25.7.20; 3.7.3 
(591) Xanh lục, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Quả Táo Vàng Việt 
Nam  (VN) 
Số 89A phố Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đóng hộp; thịt gà đông lạnh; thịt gà đã qua sơ chế; giò gà; nước canh 
gà; trứng gà. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm tươi sống thực phẩm đóng hộp, các loại thịt gà đã 
qua chế biến; nhượng quyền thương mại. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật. 
 

 
(210) 4-2015-30974 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Môi Trường Xanh  
(VN) 
147 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn 
dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-30975 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu công nghệ Nano Việt 
Nam  (VN) 
30 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn 
dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2015-30976 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 1.15.5; 1.15.15; 25.7.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại NIWA  (VN) 
68 đường số 14, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy. 
 

 
(210) 4-2015-30978 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 11.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thủ 
Quán Việt Nam  (VN) 
Số 3 C7 khu đô thị mới Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn).  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu (đồ uống có cồn).  
 

 
(210) 4-2015-30979 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 7.15.1; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật quốc 
tế GBS  (VN) 
Tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Chỉ dẫn về thương mại; hãng xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển 
nhân viên. 

 

 
(210) 4-2015-30983 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm Hỗ trợ phát triển 
Hợp tác xã, Doanh nghiệp và 
Xúc tiến đầu tư  (VN) 
Số 7, phố Bến Đoan, phường Hòn Gai, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng cáo thương mại; tìm kiếm thị trường; hỗ trợ 

quản lý doanh nghiệp; thông tin thương mại. 

 

Nhóm 36: Xúc tiến đầu tư. 

 

Nhóm 41: Giảng dạy; đào tạo nghề; đào tạo thực hành; khóa học về quản lý, kinh doanh 

cho doanh nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-30990 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 5.7.1; 3.5.5; A3.5.24 

(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Phương Nguyên  (VN) 
Tổ 05, phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; các sản phẩm làm từ cà phê; trà; các sản phẩm làm từ trà. 
 

 
(210) 4-2015-30991 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 15.5.1 (540) 

  

(731) Khuất Tuấn Anh  (VN) 
Số 5 Nguyễn Quang Bích, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-30992 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.17.5 

(591) Ghi xám, bạc, đen 

(540) 

  

(731) Tạp chí Ôtô - Xe Máy Việt Nam  
(VN) 
Số 35 ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; tạp chí. 
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(210) 4-2015-30993 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ 
thực phẩm ILIFE  (VN) 
B26 - lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30994 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A19.13.21; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-30995 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A19.13.21; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; pho mai; bơ; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến.  
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(210) 4-2015-30996 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A19.13.21; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-30997 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-30998 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-30999 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-31023 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.1.3; A5.1.16; 24.5.7; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu, đen, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH tư vấn & đào 

tạo MNS  (VN) 
86 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn truyền thông tiếp thị; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh; dịch vụ 

tư vấn chiến lược thương hiệu trong lĩnh vực sáng tạo và phát triển thương hiệu; hoạt động 
tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; sắp xếp và chỉ đạo hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội 
nghị chuyên đề và hội thảo (đào tạo) tổ chức các cuộc thi đấu (giáo dục hoặc giải trí); 
cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 

 
(210) 4-2015-31024 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH tư vấn & đào 

tạo MNS  (VN) 
86 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn truyền thông tiếp thị; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh; dịch vụ 
tư vấn chiến lược thương hiệu trong lĩnh vực sáng tạo và phát triển thương hiệu; hoạt động 
tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; sắp xếp và chỉ đạo hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội 
nghị chuyên đề và hội thảo (đào tạo) tổ chức các cuộc thi đấu (giáo dục hoặc giải trí); 
cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2015-31061 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13 
(591) Vàng, đỏ, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần giống và 

thiết bị chăn nuôi Hưng Huy  
(VN) 
Thôn An Tân, xã Cẩm Định, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 21: Máng ăn bằng kim loại; máng uống bằng kim loại. 
 

Nhóm 31: Lợn giống. 
 
 

(210) 4-2015-31086 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 5.3.11; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ Hoàng Giang  (VN) 
Số 25, ngõ 105/2/39, đường Xuân La, 
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm công nghệ thông tin, sản phẩm điện, điện tử bao 
gồm các loại đèn điện, ấm đun nước, lò nướng chạy bằng điện, bếp điện, tivi, tủ lạnh, điều 
hòa, quạt, hệ thống báo cháy, báo khói, hệ thống camera quan sát. 

 
 

(210) 4-2015-31126 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3 
(731) Công ty TNHH đầu tư Dragon 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 12 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; mứt gừng (mứt ướt); trái cây được bảo quản; thịt; sữa; trứng. 
 

Nhóm 30: Bánh gừng; gừng (gia vị); trà gừng; đồ uống trên cơ sở trà gừng; đồ gia vị; gia 
vị thập cẩm.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; bia 
gừng; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng (đồ uống).  

 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; giới thiệu 
sản phẩm; quảng cáo; marketing; thông tin kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2015-31127 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH đầu tư Dragon 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 12 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; mứt gừng (mứt ướt); trái cây được bảo quản; thịt; sữa; trứng. 
 

Nhóm 30: Bánh gừng; gừng (gia vị); trà gừng; đồ uống trên cơ sở trà gừng; đồ gia vị; gia 
vị thập cẩm. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; bia 
gừng; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2015-31198 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 67095 08.05.2015 JM 

(731) APPLE INC.  (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính 
cầm tay; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay có khả 
năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử 
và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người; 
phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị ngoại vi cho các thiết bị 
di dộng; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả năng truy cập 
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internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu 
số hóa khác; dây cáp, màn hình, màn hình hiển thị, bàn phím, chuột, tấm lót chuột, thiết 
bị dạng bút dùng để ghi hình vẽ/chữ viết bằng tay trực tiếp lên màn hình cảm ứng, máy in, 
ổ đĩa và ổ đĩa cứng của máy vi tính; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi và máy phát 
viđêô kỹ thuật số, máy ghi và máy phát âm thanh kỹ thuật số; thiết bị âm thanh dùng 
trong ô tô; thiết bị ghi âm giọng nói và nhận dạng giọng nói; máy thu thanh (rađiô), thiết 
bị phát và thu sóng rađiô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; 
micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và 
dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di 
động; thiết bị thông tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng 
nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị 
và vật lưu trữ dữ liệu; con chip máy tính; thiết bị và dụng cụ quang học; máy ảnh; pin (ắc 
quy); máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số, máy ghi và máy phát âm thanh kỹ thuật số; 
ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); thiết 
bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS); thiết bị và dụng cụ hoa tiêu (hướng dẫn 
trong hàng hải); phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để sử dụng trên máy vi tính 
cầm tay và máy tính bảng; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển 
và kiểm soát các thiết bị di động, các thiết bị có thể mang theo/đeo vào người, điện thoại 
di động, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy tính; phần mềm máy tính để lập, tạo 
ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu 
giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung 
đa phương tiện, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính để truy 
cập, giám sát, tìm kiếm, hiển thị, đọc, giới thiệu, chia sẻ, tổ chức, và chú giải tin tức, thể 
thao, thời tiết, bình luận, và các thông tin khác, nội dung từ các ấn phẩm định kỳ, trang 
nhật ký, và trang web, và các văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và 
các nội dung đa phương tiện khác; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực 
hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội 
dung đa phương tiện; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn 
bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện thông 
qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và thông tin liên 
lạc khác; thiết bị điều khiển từ xa; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói 
thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới 
các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị ghép nối) và bộ điều hợp điện 
và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có 
hình dạng phù hợp để đựng máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, phần cứng máy vi 
tính, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị 
ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị điện tử theo dõi và quản lý 
chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu 
dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của 
mép/gấu trang phục, máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự động tính toán và 
chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; bộ khuếch đại; 
màn hình huỳnh quang; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt chạy điện dùng 
để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống 
sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công 
nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim 
hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; thiết bị điều 
khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách tay mang theo; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện. 
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(210) 4-2015-31225 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Primer Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, nồi điện, bếp điện, cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước 

nóng, lạnh), bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng, lạnh). 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu máy lọc nước, nồi điện, bếp điện, cây nước 
nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng, lạnh), bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước 
nóng, lạnh), tủ lạnh, thiết bị làm lạnh công nghiệp, máy chế biến thực phẩm, máy làm 
sạch, máy sấy khô chai, dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, máy khoan cầm tay hoạt 
động bằng cơ điện, máy hút bụi, máy giặt, tủ đá, máy điều hòa không khí, máy hút ẩm, lò 
nướng điện, bàn là điện, máy sấy khô tay, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
(Led), nồi cơm điện, chảo điện, giường, tủ, bàn, ghế, đồ gia đình bằng gốm, thiết bị lắp 
đặt nước bằng nhựa, máy bơm, máy nén, vòi và van vệ sinh; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-31228 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A11.3.7 
(591) Đỏ, nâu, tím, trắng 
(731) Tôn Nữ Thị Hà  (VN) 

Số 7, kiệt 28 Lê Thánh Tôn, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-31248 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thu Hà  (VN) 
42 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia, nước giải khát.  
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(210) 4-2015-31255 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.20; 2.1.2; 1.17.11; A6.3.4; 3.7.10 
(591) Vàng, đỏ, đen, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Sào Đại 
Việt  (VN) 
Số 247 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lý 
Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-31260 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MITSUBISHI ENGINEERING-

PLASTICS CORPORATION    (JP) 
9-2, Higashi-Shinbashi 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, Japan   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhiệt dẻo dạng thô, chưa xử lý; nhựa nhân tạo dạng thô, chưa xử lý; chất 
dẻo dạng thô, chưa xử lý; nhựa nhiệt dẻo dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên; nhựa nhân tạo 
dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên; chất dẻo dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên. 

 

 
(210) 4-2015-31261 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MITSUBISHI ENGINEERING-

PLASTICS CORPORATION   (JP) 
9-2, Higashi-Shinbashi 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhiệt dẻo dạng thô, chưa xử lý; nhựa nhân tạo dạng thô, chưa xử lý; chất 
dẻo dạng thô, chưa xử lý; nhựa nhiệt dẻo dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên; nhựa nhân tạo 
dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên; chất dẻo dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên. 

 

 
(210) 4-2015-31263 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương, đỏ nhạt, đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hạnh XI  (VN) 
Số 27, tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ bằng vải; tất chân; tất tay; đồ đi chân.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ vải vóc, hàng may mặc, quần áo, giày đép, mũ nón, 

đồ dùng bằng da, giả da bao gồm quần áo, giày dép, dây lưng, ví, túi xách, mũ nón, đồ 

trang sức, đồng hồ, kính mắt.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch: dịch vụ điều hành tua du lịch, dịch vụ tổ 

chức tua du lịch.  

 

Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp, dàn dựng và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ 

thuật; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức 

các buổi biểu diễn thời trang.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-31266 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2; A16.1.5; 

16.1.4 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thiết bị công nghệ điện tử - 
hàng hải - viễn thông Hoàng 
Tùng   (VN) 
66A Lê Duẩn, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: loa, amply, bộ trộn âm thanh (mixer), bộ lọc tiếng âm thanh 

(Equalizer), bộ tạo hiệu ứng kỹ xảo âm thanh (Effeet), micro, micro hội thảo có dây, 

không dây, đầu karaoke, đầu DVD, loa truyền thanh không dây máy phát thanh, camera, 

camera truyền hình. thiết bị định vị GPS, máy bộ đàm, phao áo cứu sinh, thuyền cứu nạn, 

loa báo động  
 

 
(210) 4-2015-31269 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.8; 26.3.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất nhang 
Việt  (VN) 
2A1/3 Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm 

Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phồ 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hương, nhang. 
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(210) 4-2015-31291 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ đậm, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần A Vị Việt  (VN)
Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm, măng dầm ớt, dưa chuột bao tử muối, cà pháo muối, 

hành muối, kim chi muối, cà dầm tôm, sung muối. 

 

Nhóm 30: Tương ớt, ớt tươi xay, sa tế tôm (gia vị), sốt cà chua, sốt chua ngọt, tương, dấm, 

nước màu cốt dừa. 
 

 
(210) 4-2015-31292 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12 

(591) Đỏ đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần A Vị Việt  
(VN) 
Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm, măng dầm ớt, dưa chuột bao tử muối, cà pháo muối, 

hành muối, kim chi muối, cà dầm tôm, sung muối.  

 

Nhóm 30: Tương ớt, ớt tươi xay, sa tế tôm (gia vị), sốt cà chua, sốt chua ngọt, tương, dấm, 

nước màu cốt dừa. 
 

 
(210) 4-2015-31321 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.9; 5.7.1; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Hợp tác xã bún bánh Đa Mai  
(VN) 
Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bún; bánh phở.  
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(210) 4-2015-31335 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Phú Cường Thịnh  
(VN) 
Số 2 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 
Chánh Lộc 3, phường Chánh Mỹ, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh gồm: sen, vòi, bồn cầu, chậu tiểu; chậu rửa mặt (lavabo), bồn 
tắm. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: các loại gạch ốp, lát; vữa và keo dán gạch 
(hỗn hợp của xi măng và phụ gia); ván ép; ống nhựa; thủy tinh xây dựng. 

 
Nhóm 20: Gương soi; khung ảnh; bàn; ghế; giường; tủ. 

 

Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm bằng inox cụ thể là: giá treo khăn tắm; lô cuốn đựng giấy 
vệ sinh; giá đựng xà phòng; giá đựng cốc (tất cả đều dùng trong phòng tắm). 

 

 
(210) 4-2015-31336 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ELITE GOLD LTD.  (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, bánh mỳ, bánh quy, bánh quy tròn, bánh xốp, chế phẩm ngũ cốc và 

bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-31337 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ELITE GOLD LTD.  (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, bánh mỳ, bánh quy, bánh quy tròn, bánh xốp, chế phẩm ngũ cốc và 

bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-31342 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) HYOSUNG POWERTEC CO., LTD.  

(KR) 
11, Sinbukjeong-gil, Yangsan-si, 
Gyeongsangnam-do, 50571, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tổng đài điện thoại; tổng đài điện thoại tự động; bảng phân phối điện; tổng đài 

điện thoại nội bộ. 
 

 
(210) 4-2015-31343 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.5.24; 3.5.3; 1.15.23 
(731) UC MOBILE CO., LTD.  (CN) 

F/12, No.28 Chengfu Road, Haidian 
District., Beijing, P. R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; 

thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; truyền tập tin 
số; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy 
cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch 
vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2015-31358 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh, đỏ, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại An Phú  (VN) 
Số 11A, ngách 175/24, tổ 55, đường 
Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch cọ rửa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da 

và tóc; thuốc đánh răng. 
 

Nhóm 05: Hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất diệt 
côn trùng, thuốc trừ sâu bọ, côn trùng. 
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Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; nhập khẩu; xuất khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, bàn chải 
đánh răng. dầu gội dầu, dung dịch cọ rửa, chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng], chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và tóc, sáp thơm, túi thơm dÓ trong phòng hoặc trong xe, 
chế mỹ phẩm dùng để chăm sóc môi, tóc và da, thuốc đánh răng, hương xua đuổi côn 
trùng, sâu bọ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu bọ, côn 
trùng. 

 

 
(210) 4-2015-31359 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh tím than, 

trắng, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

du lịch Hùng Vương  (VN) 
Số 419, đường Châu phong, phường Gia 
Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải đường bộ, hàng không, đường biển; dịch vụ 
cho thuê kho bãi, dịch vụ logicstic (hậu cần vận tải), dịch vụ cho thuê xe: dịch vụ lái xe. 

 

 
(210) 4-2015-31370 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Nét ¸  
(VN) 
Số 407 Ngô Gia Tự, quận Long Biên 
Nội, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay bằng da; cặp đựng tài liệu bằng da; ví đựng danh thiếp; va li bằng 
da; bao để móc chìa khóa; túi xách tay bằng vải dệt  

 
Nhóm 22: Lông vũ dùng cho bộ đồ giường; sợi dệt dạng thô; tơ lụa dạng thô; sợi lanh thô; 
len thô.  

 

Nhóm 24: Đồ dùng bằng vải dùng cho gường; chăn các loại; vải thô các loại; khăn các 
loại từ vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo, mũ; khăn quàng cổ; giầy dép;  thắt lưng da (trang phục).  
 

Nhóm 26: đăng ten và đồ thêu; khuy (cúc), hoa nhân tạo; ruy băng và dải; nơ cài tóc; đồ 
trang trí cho quần áo.  
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(210) 4-2015-31373 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu An Phú Thành  (VN) 
329 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) ô tô; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (ô tô và 

phụ tùng, các bộ phận của ô tô và xe có động cơ; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-31391 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Trường cao đẳng nghề Bách 
Khoa Hà Nội  (VN) 
Số 15A, phố Tạ Quang Bửu, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo bao gồm các loại hình như: cao đẳng, đào tạo tin học 

và ngoại ngữ, dịch vụ dạy nghề; dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ định hướng giáo dục; 
dịch vụ đánh giá chất lượng và kiểm tra giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-31414 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15; 26.3.1; A26.3.7; 15.1.13 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đầu Tư Vạn Đạt   (VN) 
86 đường số 10, KDC Bình Hưng, ấp 2, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu: máy phun thuốc trừ sâu, máy 
xịt thuốc trừ sâu, dây hơi áp lực cao, máy cắt cỏ, máy nén khí, xích, cưa xích, dây hàn, 
ống cứu hỏa, kích nâng, ròng rọc, máy gặt lúa, máy và thiết bị công nông nghiệp, máy 
phát điện, động cơ nổ, máy bơm nước, máy nén khí, máy cưa, mô tơ, máy phun áp lực 
cao, máy công cụ, máy trộn, máy nâng hạ nông nghiệp, máy thổi, máy nghiền.  
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(210) 4-2015-31439 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) JINHUA DONGWEI INFORMATION 

SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD  
(CN) 
Room 204, Building 1, No. 555, 
Dongyang Street, Jinhua City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; phần mềm máy vi tính đã được ghi; thiết bị báo 

động; micrô; chuông báo hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; nhãn điện tử cho hàng 
hoá; máy đếm tiền; thiết bị truyền phát [viễn thông]; máy in để dùng với máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-31468 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Phí Minh Hải  (VN) 

P103-H1 tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng, đèn chùm; đèn lồng chiếu sáng, đèn lồng trang trí lễ hội, 

thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED).  
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí.  
 

 
(210) 4-2015-31500 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED   (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; hoạt động thể thao 

và văn hóa; xuất bản văn bản, sách và tạp chí (không bao gồm những bài quảng cáo); xuất 
bản sơ đồ, hình ảnh và ảnh chụp; xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ; dịch vụ hướng 
dẫn, giáo dục và đào tạo liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình máy tính, thiết 
kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung cấp dịch vụ 
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giáo dục, giải trí, hướng dẫn, dạy và đào tạo mà cả hai bên tương tác và không tương tác; 
thiết kế các khóa học mang tính giáo dục, bài kiểm tra và bằng cấp; dịch vụ vui chơi giải 
trí được cung cấp qua phương tiện truyền thông tương tác điện tử và kỹ thuật số; dịch vụ 
trò chơi điện tử được cung cấp bằng các phương tiện của mạng internet; cung cấp thông 
tin liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi thể thao, xã hội và văn 
hóa; cung cấp trực tuyến ấn phẩm điện tử (không tải xuống được); sắp xếp, tổ chức, đăng 
cai và tiến hành các cuộc thi ca hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai và tiến hành các buổi hòa 
nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai và tiến hành các sự kiện và các cuộc thi cho mục đích 
giáo dục hay giải trí; sắp xếp, tổ chức, đăng cai và tiến hành các câu hỏi và chương trình 
trò chơi; dịch vụ đại lý vé vui chơi giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến giải trí hoặc 
giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; cung cấp 
nhạc số (không tải xuống được) từ mạng internet; cung cấp nhạc số (không tải xuống 
được) từ định dạng MP3 (Moving Picture Experts Group - audio layer 3) trên các trang 
web ở internet; dịch vụ giải trí và giáo dục liên quan đến lập kế hoạch, sản xuất và phân 
phối tài liệu âm thanh, hình ảnh, nhạc số, phim truyện, âm thanh trực tiếp hoặc ghi lại, 
hình ảnh hay nghe nhìn để phát sóng trên truyền hình cáp mặt đất, kênh truyền hình vệ 
tinh, mạng internet, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây và các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê bản ghi âm; chuẩn bị chương trình vui chơi giải 
trí, chương trình giáo dục, chương trình tài liệu và chương trình tin tức cho phát thanh 
truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; cung cấp thông tin liên quan đến các sự kiện thể 
thao hoặc văn hóa, tin tức mới nhất và diễn biến hiện tại được cung cấp bởi truyền hình vệ 
tinh, mạng internet hoặc các phương tiện điện tử; dịch vụ sản xuất chương trình truyền 
hình, phát thanh và phim truyện, dịch vụ lên chương trình truyền hình và dịch vụ lên 
chương trình truyền hình trả tiền; lập kế hoạch cho các chương trình giải trí truyền hình; 
cung cấp thông tin giải trí, nội dung đa phương tiện, chương trình giải trí trên truyền hình 
và cung cấp phim trực tuyến; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; cung cấp 
thông tin, dữ liệu, đồ họa, âm thanh, âm nhạc, viđêô, hoạt hình và văn bản cho mục đích 
giải trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp các câu lạc bộ vui chơi giải trí, phòng tập thể thao và 
thể dục; dịch vụ biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ giải trí qua câu lạc bộ, vũ trường, 
trình diễn thời trang và câu lạc bộ đêm; dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến giải trí, giáo dục 
và văn hóa; sắp xếp, tiến hành và cung cấp các buổi hội thảo, hội nghị, đại hội, hội nghị 
chuyên đề và hội thảo đào tạo; tổ chức và tiến hành các cuộc triển lãm, biểu diễn thời 
trang, chương trình giáo dục và chương trình văn nghệ và biểu diễn; dịch vụ triển lãm và 
trưng bày nghệ thuật; dịch vụ phòng trưng bày nghệ thuật liên quan đến cho thuê đồ mỹ 
nghệ; dịch vụ đào tạo liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi 
trường; cung cấp lớp học về xì gà, lớp học nếm rượu vang; cung cấp thông tin giáo dục về 
tài liệu nghiên cứu và đại lý liên quan đến chúng; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản 
lý hội nghị chuyên đề; huấn luyện động vật; chỉ dẫn về sản xuất chương trình phát sóng; 
dịch vụ giảng dạy liên quan đến hoạt động của máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị 
nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất chương trình phát sóng, cung cấp phòng thu âm 
thanh và hình ảnh; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp tiện nghi cho các bộ phim, 
chương trình, kịch, âm nhạc hoặc đào tạo mang tính giáo dục; dịch vụ đại lý đặt chỗ trước 
cho vui chơi giải trí; cho thuê và thuê hình ảnh động (phim chiếu bóng); cho thuê và thuê 
dụng cụ âm nhạc; cho thuê và thuê chương trình truyền hình; cho thuê và thuê bộ truyền 
hình; thư viện cho mượn; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ tạo phụ đề; dịch vụ thông dịch 
ngôn ngữ ký hiệu; cung cấp trò chơi viđêô, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh 
hoặc phim truyện qua mạng viễn thông hoặc mạng máy tính; cung cấp trò chơi máy tính 
trực tuyến và các cuộc thi; cho thuê băng viđêô đã ghi; cho thuê và thuê máy chơi trò 
chơi; cho mượn thiết bị trò chơi điện tử; cho mượn tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ 
dịch thuật; giải thích ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực quản lý 
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rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; cung cấp tin 
tức; dịch vụ xổ số; cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ dạy kèm; tư 
vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2015-31501 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED   (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; 

thanh toán bù trừ và đối chiếu các giao dịch tài chính qua mạng máy tính toàn cầu; dịch 
vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ tài chính trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và 
chuyển hóa đơn và thanh toán của chúng, và cung cấp bảo hiểm cho các giao dịch tài 
chính dịch vụ chuyển quỹ; chuyển quỹ bằng các phương tiện điện tử cho người khác; 
chuyển tiền thanh toán cho người khác qua mạng internet; dịch vụ tài chính dưới dạng 
dịch vụ thanh toán và xử lý thanh toán; sắp xếp và quản lý các hợp đồng cho thuê và thuê 
nhà, đất; thuê và cho thuê bất động sản; thẩm định bất động sản; định giá bất động sản, 
cấp tiền cho bất động sản, đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; dịch vụ đại lý nhà ở; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản 
lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); 
cho thuê căn hộ và căn phòng; cung cấp thông tin tài chính qua mạng internet; dịch vụ 
tiền gửi an toàn và phát hành séc du lịch; đầu tư vốn; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; dịch vụ quản lý tài chính và quản lý tài sản; dịch vụ bảo hiểm và tài 
chính; dịch vụ tài chính được cung cấp bởi các phương tiện viễn thông; dịch vụ tư vấn và 
cố vấn tài chính; ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng được cung cấp trực tuyến từ cơ 
sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ báo giá 
chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu, phân tích tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch 
vụ thẻ tính phí và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ đầu tư và tài khoản ngân hàng, tài khoản 
tiết kiệm; dịch vụ thanh toán bù trừ tài chính; xác minh tín dụng qua mạng thông tin máy 
tính toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng điện tử; dịch vụ thanh toán mua hàng điện tử 
và dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử; dịch vụ tín dụng và ghi nợ tài khoản tài chính; dịch 
vụ ngân hàng điện tử; cấp thẻ có giá trị được lưu, thẻ tính phí và thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín 
dụng qua điện thoại; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến tài chính và bảo hiểm được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; đại lý thu lệ phí dùng 
khí đốt và điện; đánh giá đồ cổ; đánh giá tác phẩm nghệ thuật; đánh giá đồ trang sức; 
đánh giá xe đã qua sử dụng; gây quỹ từ thiện; tổ chức các cuộc quyên góp từ thiện; quyên 
góp từ thiện; cho thuê máy đếm hoặc xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê máy phân phát 
tiền và máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ tiền gửi an toàn; thu 
xếp tài chính cho các dự án xây dựng; môi giới khách hàng; tư vấn, cung cấp thông tin và 
cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm 36.  
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(210) 4-2015-31544 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 17.2.5; 26.15.1 
(591) Tím, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Tiến Hùng  (VN) 
Số nhà 92 phố Hoàng Ngân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31554 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.1; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NRH Việt Nam  
(VN) 
P.704, tòa nhà Flemington, số 182 Lê 
Đại Hành, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính; 
phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị 
điện tử tiêu dùng khác; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá nhân, âm thanh và nội 
dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; phần mềm phát triển 
ứng dụng; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) dùng cho việc lưu trữ, 
truyền, đưa thông tin (trao), xác nhận, chứng nhận điện tử và quy đổi (lấy) phiếu thưởng, 
giảm giá, chiết khấu, khuyến mại và các đề xuất tặng (thưởng) đặc biệt; phần mềm máy 
tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) sử dụng liên quan đến các chương trình khách 
hàng thân thiết và thẻ khách hàng thân thiết được sử dụng để truy cập và sử dụng tích 
điểm khách hàng thân thiết. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị (marketing) và xúc tiến bán 
hàng; dịch vụ tư vấn quảng cáo và tiếp thị (marketing); dịch vụ xúc tiến bán hàng; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; phân tích giá 
thành; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cho thuê không gian quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ lập kế 
hoạch truyền thông; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; thu xếp và tiến 
hành các chương trình giải thưởng khuyến khích để thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch 
vụ; cung cấp thông tin kinh doanh - thông tin người tiêu dùng và thông tin thương mại 
thông qua việc cung cấp, tìm kiếm, duyệt qua và lưu trữ thông tin, các trang web, và các 
nguồn khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu và các mạng điện tử và thông tin liên lạc 
khác; hệ thống hóa hoặc biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, cụ thể là, tổ chức 
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nội dung thông tin được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu và các mạng điện tử và 
thông tin liên lạc khác theo sở thích nhu cầu của người sử dụng; dịch vụ cung cấp thông 
tin kinh doanh, thông tin người tiêu dùng và thông tin thương mại qua mạng máy tính và 
mạng thông tin toàn cầu; dịch vụ thương mại, cụ thể là: cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính 
liên quan đến việc mua và bán nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của người khác; tối ưu hóa 
công cụ tìm kiếm; tố ưu hóa lượng truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần 
nhấp chuột; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch 
vụ tự do; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp dịch vụ viễn thông không dây qua mạng thông 
tin liên lạc điện tử; truyền theo phương thức điện tử dữ liệu và tài liệu qua internet hoặc 
các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; cung cấp bản tin trực tuyến để truyền tin nhắn 
giữa các người dùng máy tính; cung cấp truy cập viễn thông tới các trang web; cung cấp 
truy cập và đường dẫn viễn thông tới cơ sở dữ liệu máy tính và thư mục qua internet và 
các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; cung cấp truy cập tới cơ sở dữ liệu có thể tìm 
kiếm trực tuyến về văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa phương 
tiện; cung cấp truy cập viễn thông tới các mạng thông tin liên lạc điện tử, để truyền hoặc 
nhận âm thanh, hình ảnh hoặc nội dung đa phương tiện; truyền âm thanh, hình ảnh và nội 
dung đa phương tiện số hóa qua đường viễn thông; truyền điện tử các tập tin (file) âm 
thanh và hình ảnh qua mạng máy tính và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; cung 
cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao hàng; 
dịch vụ giao hàng qua bưu điện; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị; đóng 
gói hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận 
chuyển hành khách (bằng ô tô, máy bay, tàu biển, v.v. . . ); tổ chức cuộc du lịch; cho thuê 
xe.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet.  

 

 
(210) 4-2015-31643 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.9.19 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời 
(731) BIOCERA CO., LTD.   (KR) 

C-2F, Korea Bio Park, 700 Daewang 
pangyo-ro, Bundang-Gu, Sungnam city, 
Geonggi-do, South Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hạt gốm tạo kiềm chống oxy hóa dùng cho thiết bị lọc nước. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước; hệ thống lọc nước; bộ lọc nước dùng cho vòi hoa sen; thiết bị 
lọc nước dùng cho trang trại; máy lọc nước tạo kiềm chống oxy hóa. 
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(210) 4-2015-31665 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.15; 

26.1.1; 26.1.11 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Châu 
TỨ  (VN) 
Tiểu khu 68, thị trấn Nông trường Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2015-31711 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.7.22 

(591) Xanh, vàng chanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Quả Chanh  (VN) 
Số 223, ngõ 35 phố Khương Hạ, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm có thể tải xuống được; dữ liệu điện tử có thể tải xuống được 

không bao gồm phần mềm máy tính; tệp tin, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh có thể tải xuống 

được; đĩa ghi sẵn chứa đựng âm thanh, hình ảnh, bưu thiếp, phim, chương trình truyền 

hình, chương trình vui chơi giải trí khác.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ điểm tin, cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tư vấn 

quản lý; quản lý và điều hành kinh doanh (dịch vụ cung cấp cho người khác); sàn giao 

dịch thương mại điện lử; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và 

xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 38: Cổng thông tin điện tử; đại lý dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên 

mạng viễn thông; cung cấp các diễn đàn cho phép người dùng đăng tải, tìm kiếm, xem, 

chia sẻ, phê bình, đánh giá và bình luận về các video và các sản phẩm đa phương tiện 

thông qua mạng máy tính và hệ thống mạng truyền thông khác; hoạt động liên quan đến 

cuộc gọi; cho thuê thiết bị viễn thông.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi điện tử; sản xuất phim, các chương trình phát thanh, truyền 

hình; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; ghi âm và xuất bản âm nhạc; dịch vụ trường 

quay; cho thuê thiết bị truyền hình.  
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(210) 4-2015-31716 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; A3.13.24; 

A3.13.4 
(591) Vàng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Chi Cục quản lý chất lượng 
Nông Lâm sản và Thuỷ sản 
Hưng Yên  (VN) 
Số 1 đường Nguyễn Lương Bằng, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2015-31751 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A25.7.21; 26.3.2; A24.15.7 
(591) Trắng, ghi, xám 
(731) TAlZHOU RIJING PUMP CO., LTD  

(CN) 
No. 333, Xinliu Road, Xinqiao Town, 
Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm sục khí cho bể nuôi cá cảnh; bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; 
máy hoặc động cơ]; máy bơm; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; bơm khí nén.  

 

 
(210) 4-2015-31765 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.10 
(591) Trắng, vàng, nâu, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hoà An   (VN) 
Số 194 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy xây dựng, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm bê tông, 
máy đầm đất, máy xoa nền bê tông, máy đào đất, máy xúc đất, máy bơm bê tông, máy rải 
nhựa đường, máy khai thác đá, máy nghiền đá, máy khoan cọc nhồi, động cơ điện, động 
cơ thủy lực, động cơ khí nén, máy phát điện xoay chiều, máy bơm nước, thiết bị văn 
phòng, thiết bị điện, điện tử dân dụng như: dây điện, công tắc điện, tivi, điện thoại, máy 
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tính, ô tô, phụ tùng ô tô, xe máy, vật liệu xây dựng, cốt pha xây dựng bằng thép; dịch vụ 
xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2015-31836 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.3.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phong Nam  (VN) 
Lô 40G - khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm, không bằng kim loại; phụ tùng nối ống mềm không bằng kim loại; 
vật liệu bọc ống, không bằng kim loại; đệm nối kín; đầu nối không bằng kim loại dùng 
cho ống; thanh nhựa định hình bán thành phẩm (có định hình sẵn) dùng để sản xuất cửa 
nhựa. 

 

Nhóm 19: ống dẫn cứng không bằng kim loại [xây dựng]; phụ tùng nối ống dẫn cứng 
không bằng kim loại [xây dựng]; ống dẫn nước không bằng kim loại [ống cứng]; vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại; vỏ bọc cửa không bằng kim loại; van ống dẫn nước, 
không bằng kim loại hoặc chất dẻo; thanh nhựa định hình thành phẩm (có định hình sẵn) 
dùng trong xây dựng 

 

 
(210) 4-2015-31849 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần ngôi nhà 

chung Lacasa  (VN) 
Số 60/5 ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 
 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; quạt điện; đèn; máy lọc nước; bếp từ. 
 
 

(210) 4-2015-31851 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hồng Đào 
Chu Lai   (VN) 
Khu công nghiệp Tam Hiệp, xã Tam 
Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 
Nam   

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì các tông (carton).  
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(210) 4-2015-31860 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUNLUN MOUNTAINS ASSET 

MANAGEMENT LIMITED   (HK) 
Units 3806-10, 38/F, Cosco Tower, 
Grand Millennium Plaza, 183 Queen's 
Road Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; chế phẩm làm đồ uống; nước uống (đồ uống); nước 
khoáng; nước có ga và nước sủi bọt; nước xô-đa; nước ngọt; nước ép trái cây; nước ép rau 
(đồ uống); xi-rô dùng cho đồ uống; kẹo viên dùng cho đồ uống có ga; bột dùng cho đồ 
uống có ga; nước nho ép chưa lên men; chiết xuất của cây hoa bia để làm bia; nước nho 
ép trước khi lên men thành rượu; bia.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-31910 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ) như: bút bi; con dấu; 
keo dán dùng trong văn phòng; tập (vở).  

 

 
(210) 4-2015-31913 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ) như: bút bi; con dấu; 
keo dán dùng trong văn phòng; tập (vở).  
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(210) 4-2015-31962 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/631,419 15.05.2015 US 

(531) 26.1.1; 26.13.1; 26.15.1 
(731) RIEKE PACKAGING SYSTEMS 

LIMITED   (GB) 
44 Scudamore Road, Leicester, LE3 
1UG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nắp đậy bằng kim loại cho đồ chứa đựng; nút đậy kín bằng kim loại; nắp kim 
loại để bịt kín; nút bịt bằng kim loại; vòng đai bằng kim loại.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, cụ thể là, dụng cụ gấp mép dùng để gấp phần mép dán trên 
trống và gấp phần vòi rót gắn trên đồ chứa đựng, cờ lê [dụng cụ cầm tay]; vòng sử dụng 
bằng tay dùng để bịt kín đồ chứa đựng có nắp mở; bình phun sử dụng bằng tay; bình phun 
bơm bằng tay.  

 

Nhóm 17: Vòng đai không bằng kim loại; đệm lót không bằng kim loại dùng cho thùng 
vận chuyển.  

 

Nhóm 20: Nắp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng; nắp đậy đồ chứa đựng 
bằng chất dẻo; nắp bịt bằng chất dẻo; nắp bịt kín không bằng kim loại; nút bịt kín bằng 
chất dẻo dùng cho đồ chứa đựng và thùng đựng; nắp đậy có ren vít, không bằng kim loại 
dùng cho đồ chứa đựng bằng chất dẻo, thủy tinh và kim loại; nắp chai lọ không bằng kim 
loại; nắp bít có ren bằng chất dẻo; nắp đậy thùng đựng có lỗ thông. 

 

Nhóm 21: Vỏ đồ chứa đựng mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho mục đích gia đình; muỗng xúc; 
vỏ chai lọ; vỏ chai dạng xịt; vỏ bình xịt nước hoa; bình phun không dùng cho mục đích y 
tế; dụng cụ sử dụng bằng cách bơm bằng tay dùng để gắn lên đồ chứa đựng để phân chia 
chất lỏng, xà phòng dạng lỏng, nước thơm, các sản phẩm dạng bọt, gel; dụng cụ phân chia 
chất lỏng, xà phòng dạng lỏng, nước thơm, sản phẩm dạng bọt, gel; dụng cụ phân chia 
dùng cho các hợp chất làm sạch và mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-31981 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.20; 25.7.25; 26.1.2; 

5.7.14 
(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng đậm, nâu, nâu 

nhạt, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Tài Tài  (VN) 
54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) chiên; sữa chua; đậu hà Lan (đã sơ chế và bảo quản); đậu Hà 
Lan Wasabi (đậu Hà Lan bọc bột mù tạc bên ngoài); đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); 
thạch trái cây. 

 
 

(210) 4-2015-32059 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

thực phẩm Hải Việt   (VN) 
Lô số 1 cụm công nghiệp Chùa Tổng, xã 
La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-32074 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng 
(731) JAPAN THIRD PARTY CO., LTD.  

(JP) 
Gotenyama Trust Tower, 4-7-35, 
Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 
140-0001, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy kiến thức máy tính; lên kế hoạch, quản lý và tổ chức các buổi hội 
thảo và các buổi thuyết trình; huấn luyện các khóa học về máy tính; tư vấn, cung cấp dịch 
vụ hướng dẫn và đánh giá cho việc đào tạo các kỹ sư máy tính; giảng dạy và cung cấp 
dịch vụ hướng dẫn (bởi một nhân viên được phái đi) các hoạt động của thiết bị văn phòng 
và các hệ thống hoạt động thông qua (việc sử dụng) máy tính, hoặc việc học sử dụng các 
hệ thống. 

 

 
(210) 4-2015-32075 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) JAPAN THIRD PARTY CO., LTD.  (JP) 

Gotenyama Trust Tower, 4-7-35, 
Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 
140-0001, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy kiến thức máy tính; lên kế hoạch, quản lý và tổ chức các buổi hội 
thảo và các bài thuyết trình; huấn luyện các khóa học về máy tính; tư vấn, cung cấp dịch 
vụ hướng dẫn và đánh giá cho việc đào tạo các kỹ sư máy tính; giảng dạy và cung cấp 
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dịch vụ hướng dẫn (bởi một nhân viên được phái đi) các hoạt động của thiết bị văn phòng 
và các hệ thống hoạt động thông qua (việc sử dụng) máy tính, hoặc việc học sử dụng các 
hệ thống.  

 

 
(210) 4-2015-32082 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) NEPTUNE  (FR) 

42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay - 
France 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; các chế phẩm được chế biến trên cơ sở cá; thịt, cá, rau và trái cây đã 
được bảo quản và bán bảo quản; cá, động vật thân mềm và loài giáp xác đã được bảo quản 
và bán bảo quản, chất thay thế trứng cá muối (trứng cá vây tròn, trứng cá hồi, trứng cá hồi 
khôn di cư [cá hồi trout]); cá thu, gan cá tuyết, cá trích, con trai (không còn sống); gia 
cầm và thú săn; chiết xuất của thịt; trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và nấu chín; 
thạch, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa, pho mát và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn 
được. 

 

 
(210) 4-2015-32107 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.10 
(731) RETAIL WORLD LIMITED   (VG) 

Level 1, Palm Grove House, Wickham's 
Cay1, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); cà vạt lớn buộc dưới cằm; quần dài của trẻ em (trang 
phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; dép lê dùng khi 
tắm; mũ tắm; quần tắm; bộ quần áo tắm; quần bơi; quần áo dùng ở bãi biển; giầy dùng ở 
bãi biển; thắt lưng (trang phục); thắt lưng đựng tiền (trang phục); mũ nồi; yếm dãi không 
bằng giấy; khăn quàng bằng lông (khăn quàng cổ bằng lông thú); quần áo lót phụ nữ (đồ 
vải); dây đeo quần; yếm; quần ống túm (trang phục); áo nịt ngoài; lưỡi trai của mũ; mũ 
lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ dùng để tắm; áo choàng lễ; quần áo trang phục; quần áo thể 
dục; quần áo giả da; quần áo da; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu, vật bảo vệ cổ áo; 
cổ áo (quần áo); áo nịt ngực, áo nịt ngực (áo lót); trang phục dùng trong các lễ hội hóa 
trang; cổ tay áo; quần áo cho người đi xe đạp; cổ áo có thể tháo rời; miếng đệm ở nách áo; 
áo váy; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; mũ che tai 
(trang phục); giày dép bằng vải để cói đan; áo khoác ngoài có nhiều túi dùng cho người 
câu cá; túi bọc làm ấm chân (không dùng điện); đồ đi ở chân; miếng đệm gót dùng cho đồ 
đi ở chân; khung mũ (cốt mũ); khăn choàng bằng lông thú; quần áo bằng lông thú; quần 
áo bằng vải gabadin; dải buộc ghệt đi chân; ghệt; giầy cao su; nịt bít tất; quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ; găng tay (trang phục); ủng rộng bằng cao su dùng để đi mưa, tuyết; áo dài 
của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; mũ, mũ giấy (trang phục); dải băng buộc đầu 
(trang phục); đồ đội đầu; mũ trùm đầu (trang phục); trang phục dệt kim; áo vét (quần áo), 
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áo khoác choàng (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui đầu; áo ngoài mặc 
chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo), vật giữ ấm chân; quần ống bó (đồ giữ 
ấm chân); quần ống bó (quần dài), quần áo bó sát người bằng vải; lớp lót bằng vải lanh 
may sẵn (bộ phận của quần áo); chế phục, dải áo thầy dòng (đeo ở tay trái khi làm lễ); 
khăn choàng đầu của phụ nữ/áo khoác ngắn; tấm che mắt khi ngủ; trang phục giả trang; 
mũ tế của giám mục (mũ); mũ lễ (của giám mục) (mũ); găng tay hở ngón; quần áo cho 
người lái xe ô tô; bao tay của phụ nữ; ca vát; áo khoác ngoài; quần yếm/bộ áo liền quần 
(trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); áo choàng; quần áo ngủ; quần lót; quần 
dài; quần áo bằng giấy; mũ giấy (trang phục); áo pacca áo khoác ngắn có mũ, không thấm 
nước; lưỡi trai tấm che nắng (đồ đội đầu); áo choàng phụ nữ; áo choàng bằng lông; váy lót 
dài; áo váy choàng không tay; khăn gập cài túi áo ngực; túi của quần áo; áo pông- tô, áo 
len chui đầu, bộ pijama; quần áo may sẵn; lớp vải lót may sẵn (bộ phận của trang phục); 
áo choàng tắm, dép; xà-rông; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn 
quàng cổ; khăn quàng vai; khăn choàng; phần trước của áo sơ mi; cầu vai của áo sơ rni; áo 
sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; áo lót, áo may ô; găng tay trượt tuyết; váy; váy liền quần, 
mũ chỏm, dép đi trong nhà; váy trong (quần áo lót); áo khoác ngoài; dây nịt để kéo giữ tất 
chân ngắn cổ; tất ngắn cổ; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; áo nịt 
len thể thao; dây nịt để kéo giữ bít tất dài; tất dài; tất cao cổ; miếng đệm gót cho bít tất 
dài; tất thấm mồ hôi; khăn quàng lông; đai quai buộc ghệt đi chân; áo va-rơi (trang phục); 
bộ quần áo; dải đeo quần, tất; áo len dài tay; quần áo bơi; quần áo mặc bên trong; áo thun 
ngắn tay; quần áo bó; mũi giày; áo dài của luật sư thẩm phán; mũ chỏm cao, áo bành tô; 
đai quần; quần dài; khăn xếp; mũ không vành của phụ nữ; quần áo lót; quần áo lót thấm 
mồ hôi; quần đùi; quần áo trong; quần lót thấm mồ hôi; đồng phục; mũi cho đồ đi chân; 
mạng che mặt; khăn trùm che mặt (trang phục); áo gilê; áo gilê có nhiều túi dùng cho 
người đi câu; áo chẽn không tay; áo mưa; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; bộ quần áo 
cho người lướt ván; khăn trùm đầu; cổ tay áo; cầu vai áo.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 
li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 
tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2015-32108 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) RETAIL WORLD LIMITED    (VG) 

Level 1, Palm Grove House, Wickham's 
Cay1, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); cà vạt lớn buộc dưới cằm; quần dài của trẻ em (trang 
phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; dép lê dùng khi 
tắm; mũ tắm; quần tắm; bộ quần áo tắm; quần bơi; quần áo dùng ở bãi biển; giầy dùng ở 
bãi biển; thắt lưng (trang phục); thắt lưng đựng tiền (trang phục); mũ nồi; yếm dãi không 
bằng giấy; khăn quàng bằng lông (khăn quàng cổ bằng lông thú); quần áo lót phụ nữ (đồ 
vải); dây đeo quần; yếm; quần ống túm (trang phục); áo nịt ngoài; lưỡi trai của mũ; mũ 
lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ dùng để tắm; áo choàng lễ; quần áo trang phục; quần áo thể 
dục; quần áo giả da; quần áo da; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu, vật bảo vệ cổ áo; 
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cổ áo (quần áo); áo nịt ngực, áo nịt ngực (áo lót); trang phục dùng trong các lễ hội hóa 
trang; cổ tay áo; quần áo cho người đi xe đạp; cổ áo có thể tháo rời; miếng đệm ở nách áo; 
áo váy; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; mũ che tai 
(trang phục); giày dép bằng vải để cói đan; áo khoác ngoài có nhiều túi dùng cho người 
câu cá; túi bọc làm ấm chân (không dùng điện); đồ đi ở chân; miếng đệm gót dùng cho đồ 
đi ở chân; khung mũ (cốt mũ); khăn choàng bằng lông thú; quần áo bằng lông thú; quần 
áo bằng vải gabadin; dải buộc ghệt đi chân; ghệt; giầy cao su; nịt bít tất; quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ; găng tay (trang phục); ủng rộng bằng cao su dùng để đi mưa, tuyết; áo dài 
của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; mũ; mũ giấy (trang phục); dải băng buộc đầu 
(trang phục); đồ đội đầu; mũ trùm đầu (trang phục); trang phục dệt kim; áo vét (quần áo), 
áo khoác choàng (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui đầu; áo ngoài mặc 
chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); vật giữ ấm chân; quần ống bó (đồ giữ 
ấm chân); quần ống bó (quần dài); quần áo bó sát người bằng vải; lớp lót bằng vải lanh 
may sẵn (bộ phận của quần áo); chế phục; dải áo thầy dòng (đeo ở tay trái khi làm lễ); 
khăn choàng đầu của phụ nữ/áo khoác ngắn; tấm che mắt khi ngủ; trang phục giả trang; 
mũ tế của giám mục (mũ); mũ lễ (của giám mục) (mũ); găng tay hở ngón; quần áo cho 
người lái xe ô tô; bao tay của phụ nữ; ca vát; áo khoác ngoài; quần yếm/bộ áo liền quần 
(trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); áo choàng; quần áo ngủ; quần lót; quần 
dài; quần áo bằng giấy; mũ giấy (trang phục); áo pacca áo khoác ngắn có mũ, không thấm 
nước; lưỡi trai tấm che nắng (đồ đội đầu); áo choàng phụ nữ; áo choàng bằng lông; váy lót 
dài; áo váy choàng không tay; khăn gập cài túi áo ngực; túi của quần áo; áo pông- tô, áo 
len chui đầu; bộ pijama; quần áo may sẵn; lớp vải lót may sẵn (bộ phận của trang phục); 
áo choàng tắm, dép; xà-rông; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn 
quàng cổ; khăn quàng vai; khăn choàng; phần trước của áo sơ mi; cầu vai của áo sơ rni; áo 
sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; áo lót; áo may ô; găng tay trượt tuyết; váy; váy liền quần; 
mũ chỏm; dép đi trong nhà; váy trong (quần áo lót); áo khoác ngoài; dây nịt để kéo giữ tất 
chân ngắn cổ; tất ngắn cổ; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; áo nịt 
len thể thao; dây nịt để kéo giữ bít tất dài; tất dài; tất cao cổ; miếng đệm gót cho bít tất 
dài; tất thấm mồ hôi; khăn quàng lông; đai quai buộc ghệt đi chân; áo va-rơi (trang phục); 
bộ quần áo; dải đeo quần, tất; áo len dài tay, quần áo bơi; quần áo mặc bên trong; áo thun 
ngắn tay; quần áo bó; mũi giày; áo dài của luật sư thẩm phán; mũ chỏm cao; áo bành tô; 
đai quần, quần dài; khăn xếp; mũ không vành của phụ nữ; quần áo lót; quần áo lót thấm 
mồ hôi; quần đùi; quần áo trong; quần lót thấm mồ hôi; đồng phục; mũi cho đồ đi chân; 
mạng che mặt; khăn trùm che mặt (trang phục); áo gilê; áo gilê có nhiều túi dùng cho 
người đi câu; áo chẽn không tay; áo mưa; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; bộ quần áo 
cho người lướt ván; khăn trùm đầu; cổ tay áo; cầu vai áo.      

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 
li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 
tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
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(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); cà vạt lớn buộc dưới cằm; quần dài của trẻ em (trang 
phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; dép lê dùng khi 
tắm; mũ tắm; quần tắm; bộ quần áo tắm; quần bơi; quần áo dùng ở bãi biển; giầy dùng ở 
bãi biển; thắt lưng (trang phục); thắt lưng đựng tiền (trang phục); mũ nồi; yếm dãi không 
bằng giấy; khăn quàng bằng lông (khăn quàng cổ bằng lông thú); quần áo lót phụ nữ (đồ 
vải); dây đeo quần; yếm; quần ống túm (trang phục); áo nịt ngoài; lưỡi trai của mũ; mũ 
lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ dùng để tắm; áo choàng lễ; quần áo trang phục; quần áo thể 
dục; quần áo giả da; quần áo da; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu, vật bảo vệ cổ áo; 
cổ áo (quần áo); áo nịt ngực, áo nịt ngực (áo lót); trang phục dùng trong các lễ hội hóa 
trang; cổ tay áo; quần áo cho người đi xe đạp; cổ áo có thể tháo rời; miếng đệm ở nách áo; 
áo váy; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; mũ che tai 
(trang phục); giày dép bằng vải để cói đan; áo khoác ngoài có nhiều túi dùng cho người 
câu cá; túi bọc làm ấm chân (không dùng điện); đồ đi ở chân; miếng đệm gót dùng cho đồ 
đi ở chân; khung mũ (cốt mũ); khăn choàng bằng lông thú; quần áo bằng lông thú; quần 
áo bằng vải gabadin; dải buộc ghệt đi chân; ghệt; giầy cao su; nịt bít tất; quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ; găng tay (trang phục); ủng rộng bằng cao su dùng để đi mưa, tuyết; áo dài 
của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; mũ, mũ giấy (trang phục); dải băng buộc đầu 
(trang phục); đồ đội đầu; mũ trùm đầu (trang phục); trang phục dệt kim; áo vét (quần áo), 
áo khoác choàng (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui đầu; áo ngoài mặc 
chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); vật giữ ấm chân; quần ống bó (đồ giữ 
ấm chân); quần ống bó (quần dài), quần áo bó sát người bằng vải; lớp lót bằng vải lanh 
may sẵn (bộ phận của quần áo); chế phục, dải áo thầy dòng (đeo ở tay trái khi làm lễ); 
khăn choàng đầu của phụ nữ/áo khoác ngắn; tấm che mắt khi ngủ; trang phục giả trang; 
mũ tế của giám mục (mũ); mũ lễ (của giám mục) (mũ); găng tay hở ngón; quần áo cho 
người lái xe ô tô; bao tay của phụ nữ; ca vát; áo khoác ngoài; quần yếm/bộ áo liền quân 
(trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); áo choàng; quần áo ngủ; quần lót; quần 
dài; quần áo bằng giấy; mũ giấy (trang phục); áo pacca áo khoác ngắn có mũ, không thấm 
nước; lưỡi trai tấm che nắng (đồ đội đầu); áo choàng phụ nữ; áo choàng bằng lông; váy lót 
dài; áo váy choàng không tay; khăn gập cài túi áo ngực; túi của quần áo; áo pông- tô; áo 
len chui đầu; bộ pijama; quần áo may sẵn; lớp vải lót may sẵn (bộ phận của trang phục); 
áo choàng tắm; dép; xà-rông; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; chăn 
quàng cổ; khăn quàng vai; khăn choàng; phần trước của áo sơ mi; cầu vai của áo sơ rni; áo 
sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; áo lót; áo may ô; găng tay trượt tuyết; váy; váy liền quần, 
mũ chỏm, dép đi trong nhà; váy trong (quần áo lót); áo khoác ngoài; dây nịt để kéo giữ tất 
chân ngắn cổ; tất ngắn cổ; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; áo nịt 
len thể thao; dây nịt để kéo giữ bít tất dài; tất dài; tất cao cổ; miếng đệm gót cho bít tất 
dài; tất thấm mồ hôi; khăn quàng lông; đai quai buộc ghệt đi chân; áo va-rơi (trang phục); 
bộ quần áo; dải đeo quần, tất; áo len dài tay; quần áo bơi; quần áo mặc bên trong; áo thun 
ngắn tay; quần áo bó; mũi giày; áo dài của luật sư thẩm phán; mũ chỏm cao; áo bành tô; 
đai quần, quần dài; khăn xếp; mũ không vành của phụ nữ; quần áo lót; quần áo lót thấm 
mồ hôi; quần đùi; quần áo trong; quần lót thấm mồ hôi; đồng phục; mũi cho đồ đi chân; 
mạng che mặt; khăn trùm che mặt (trang phục); áo gilê; áo gilê có nhiều túi dùng cho 
người đi câu; áo chẽn không tay; áo mưa; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; bộ quần áo 
cho người lướt ván; khăn trùm đầu; cổ tay áo; cầu vai áo.      

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 
li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 
tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-32110 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
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Cay1, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 

li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 

tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2015-32111 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.5 

(731) RETAIL WORLD LIMITED    (VG) 

Level 1, Palm Grove House, Wickham's 

Cay1, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 

li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 

tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2015-32112 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(731) RETAIL WORLD LIMITED    (VG) 

Level 1, Palm Grove House, Wickham's 

Cay1, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 

li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 

tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-32113 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.4.24 

(731) RETAIL WORLD LIMITED    (VG) 
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(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 

li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 

tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
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(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 

li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 

tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2015-32115 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.1 

(731) RETAIL WORLD LIMITED    (VG) 

Level 1, Palm Grove House, Wickham's 

Cay1, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 

li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 

tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 

li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 

tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2015-32117 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
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(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại; quản lý thương mại việc 

li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người 

tiêu dùng; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2015-32118 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(300) 86708462 29.07.2015 US 

  

(731) ROGERS CORPORATION   (US) 

One Technology Drive, Rogers, 

Connecticut 06263, United States of 

America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu mạch điện tử, cụ thể là, lớp tráng nền điện môi trên một hoặc cả hai 

mặt với lớp dẫn điện để sản xuất mạch điện tử, có thể có hoặc không có chất dính hoặc 

màng bên kết điện môi, tẩm trước, dùng để sản xuất mạch điện tử.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-32126 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH công nghệ vật 

liệu hóa chất Dong Ying Việt 
Nam  (VN) 
Lô C5 và C6 đường D4 và N5, khu công 
nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường 
Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn; dung 
môi pha sơn. 

 

Nhóm 02: Các loại dầu bóng (vec ni) bảo vệ bề mặt; mực dạng dầu cho ngành điện tử; các 
loại chất trám, trét bề mặt trước khi sơn, cụ thể là chế phẩm tương tự như sơn dùng làm 
sơn lót, phủ bề mặt trước khi sơn; sơn các loại. 

 
 

(210) 4-2015-32150 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.8; 2.3.8; 2.7.23; 4.5.2 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư A.R.T  
(VN) 
Số 9/12 đường số 14, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Quả phơi khô đã chế biến; thạch trái cây; trái cây đông lạnh; mứt ướt. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước sinh tố; xi rô (dùng cho đồ uống); chế 
phẩm dùng làm rượu mùi. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 
quầy rượu; quán ruợu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2015-32151 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.8; 2.3.8; 2.7.23; 4.5.2 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư A.R.T  
(VN) 
Số 9/12 đường số 14, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 29: Quả phơi khô hoặc đã chế biến; thạch trái cây; trái cây đông lạnh; mứt ướt.  

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi.  

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước sinh tố; xi rô dùng cho đồ uống; chế 

phẩm dùng làm rượu mùi.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

quầy rượu; quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2015-32157 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) FOSHAN SHUNDE YUSHENGJIA 

ELECTRICAL CO., LTD.    (CN) 

no. 3, qian-an road, jun-an community 

residential  committee, jun-an town, 

shunde district, foshan city, guangdong 

province, people's republic of china   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, quạt gió (điều hòa không khí), hệ thống điều hòa 

không khí, quạt điện dùng cho cá nhân, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, ống 

phóng điện dùng cho chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn, ống dạ quang để chiếu sáng, bóng 

đèn điện.  
 

 
(210) 4-2015-32215 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(300) 86708507 29.07.2015 US 

  

(731) ROGERS CORPORATION    (US) 

One Technology Drive, Rogers, 

Connecticut 06263, United States of 

America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu mạch điện tử, cụ thể là, lớp tráng nền điện môi trên một hoặc cả hai 

mặt với lớp dẫn điện để sản xuất mạch điện tử, có thể có hoặc không có chất dính hoặc 

màng liên kết điện môi, tẩm trước, dùng để sản xuất mạch điện tử.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-32270 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(731) TAIGU COUNTY BEIYANG 

RONGCHENG MALLCABLE IRON 
CO. LTD.   (CN) 
BeiYang Village, Taigu County, Shanxi 
Province, Jinzhong City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống sưởi ấm; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; thiết bị dùng cho 
cửa cấp nước; lò sưởi [sưởi ấm, đốt nóng]; hệ thống phân phối nước; phụ tùng an toàn và 
phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; hệ thống tưới nước tự động; hệ thống ống dẫn 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2015-32314 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.2.7 
(591) Vàng, xanh lam, trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Cơ sở Thương Thương  (VN) 
93/29 đường 100, Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hạt điều.  
 
 

(210) 4-2015-32384 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 1.15.23; A1.3.17 
(591) Đen, da cam 
(731) ZAM CO., LTD  (KR) 

807, Suntechcity 2-cha Sangdaewon-
dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn điốt phát quang (đèn LED). 
 
 

(210) 4-2015-32385 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 1.15.23; A1.3.17 
(591) Đen, da cam 
(731) ZAM CO., LTD   (KR) 

807, Suntechcity 2-cha Sangdaewon-
dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
813 

(511)   Nhóm 11: Đèn điốt phát quang (đèn LED). 
 

 
(210) 4-2015-32409 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Duy 

Linh  (VN) 
Tổ 1, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-32415 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Master Kitchen   (VN) 
Lầu 2, phòng 202, tòa nhà Vinalines, số 
163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy giặt.  
 

Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; lò vi sóng; lò nướng điện; bếp điện; bếp điện quang; nồi áp 
suất dùng điện; nồi cơm điện; tủ lạnh. 

 
Nhóm 21: Chậu rửa bát; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp (không dùng điện); 
chảo rán (không dùng điện). 

 

Nhóm 35: Mua bán các thiết bị nhà bếp, các dụng cụ sử dụng cho bếp công nghiệp; mua 
bán thiết bị nhà tắm, nhà vệ sinh; mua bán đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; mua bán 
máy móc thiết bị ngành quảng cáo; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-32438 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUOK REGISTRATIONS LIMITED  

(WS) 
Level 1, Central Bank of Samoa 
Building, Beach Road, Apia, Samoa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe (huấn luyện sức khỏe và thể hình); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); lập kế 
hoạch cho buổi tiệc (giải trí); cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp dịch vụ hát 
karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); cung cấp 
tiện nghi thể thao; xuất bản sách; cung cấp tiện nghi giải trí; thông tin giải trí; cho thuê 
thiết bị lặn trần; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê 
sân ten-nít; trại huấn luyện thể thao; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí) cho các dịch vụ nêu 
trên; cung cấp các tiện nghi cho các buổi hội nghị và triển lãm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, dịch vụ 
căn hộ (cho thuê chỗ ở tạm thời); dịch vụ chung cư (cho thuê chỗ ở tạm thời); dịch vụ nhà 
khách; dịch vụ khách sạn khu nghỉ dưỡng; đặt chỗ lưu trú tại khách sạn; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
cửa hàng cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện dịch vụ phòng chờ khách sạn; dịch vụ tổ chức bữa tiệc lớn; dịch vụ đại lý 
đặt chỗ khách sạn; sắp xếp và cho thuê chỗ ở tạm thời cho kỳ nghỉ; cho thuê và/hoặc đặt 
chỗ nơi lưu trú tạm thời cho khách du lịch; dịch vụ văn phòng du lịch và đại lý du lịch đặt 
trước chỗ ở; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện theo hợp đồng; dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ và/hoặc nhà hàng thức ăn nhanh, cho thuê 
phòng cho các buổi gặp mặt thân mật; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ khách sạn 
trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở rộng 
(extranet); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ chuẩn bị thức ăn, đồ uống và dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở rộng (extranet); cung cấp thông tin liên quan đến 
dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở rộng (extranet). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại thẩm mỹ viện; dịch vụ cửa hàng hoa 
tươi và dịch vụ cắm hoa; cung cấp các dịch vụ tắm hơi, nhà tắm nắng (có vách kính) và 
tắm nắng ngoài trời; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc làm đẹp da; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ làm tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ giảm cân và tăng cân và kiểm soát 
cân nặng; dịch vụ chăm sóc móng chân và móng tay; cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp và mỹ phẩm; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ viện và thẩm mỹ 
viện tóc trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở 
rộng (extranet); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ y tế trực tuyến từ một cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở rộng (extranet). 

 
 

(210) 4-2015-32439 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, vàng đậm 
(731) KUOK REGISTRATIONS LIMITED  

(WS) 
Level 1, Central Bank of Samoa 
Building, Beach Road, Apia, Samoa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe (huấn luyện sức khỏe và thể hình); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); lập kế 
hoạch cho buổi tiệc (giải trí); cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp dịch vụ hát 
karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); cung cấp 
tiện nghi thể thao; xuất bản sách; cung cấp tiện nghi giải trí; thông tin giải trí; cho thuê 
thiết bị lặn trần; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê 
sân ten-nít; trại huấn luyện thể thao; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí) cho các dịch vụ nêu 
trên; cung cấp các tiện nghi cho các buổi hội nghị và triển lãm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, dịch vụ 
căn hộ (cho thuê chỗ ở tạm thời); dịch vụ chung cư (cho thuê chỗ ở tạm thời); dịch vụ nhà 
khách; dịch vụ khách sạn khu nghỉ dưỡng; đặt chỗ lưu trú tại khách sạn; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
cửa hàng cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện dịch vụ phòng chờ khách sạn; dịch vụ tổ chức bữa tiệc lớn; dịch vụ đại lý 
đặt chỗ khách sạn; sắp xếp và cho thuê chỗ ở tạm thời cho kỳ nghỉ; cho thuê và/hoặc đặt 
chỗ nơi lưu trú tạm thời cho khách du lịch; dịch vụ văn phòng du lịch và đại lý du lịch đặt 
trước chỗ ở; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện theo hợp đồng; dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ và/hoặc nhà hàng thức ăn nhanh, cho thuê 
phòng cho các buổi gặp mặt thân mật; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ khách sạn 
trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở rộng 
(extranet); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ chuẩn bị thức ăn, đồ uống và dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở rộng (extranet); cung cấp thông tin liên quan đến 
dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở rộng (extranet). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại thẩm mỹ viện; dịch vụ cửa hàng hoa 
tươi và dịch vụ cắm hoa; cung cấp các dịch vụ tắm hơi, nhà tắm nắng (có vách kính) và 
tắm nắng ngoài trời; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc làm đẹp da; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ làm tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ giảm cân và tăng cân và kiểm soát 
cân nặng; dịch vụ chăm sóc móng chân và móng tay; cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp và mỹ phẩm; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ viện và thẩm mỹ 
viện tóc trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở 
rộng (extranet); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ y tế trực tuyến từ một cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng nội bộ mở rộng (extranet). 

 

 
(210) 4-2015-32454 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(731) PIZZAEXPRESS LIMITED   (GB) 

Hunton House Highbridge Estate Oxford 
Road Uxbridge Middlesex UB8 1LX 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; nuớc xốt ; gia vị và hương liệu [trừ tinh dầu]; mỳ ống; đồ ăn đã 
được chế biến và đồ ăn nhẹ gồm có mỳ ống, mỳ sợi và cơm; bánh putding; kem lạnh; 
bánh ngọt; cà phê, trà; đường; bánh mỳ; nước sốt cho sa lát; gạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-32473 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Như ý 
Nguyễn  (VN) 
1/50/12 Thanh Đa, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; bột giặt; xà phòng; chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2015-32542 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.2.7; 3.4.13 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đông Nam 
Việt  (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp Mới 2, 
xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại, 
đinh khuy, bản lề bằng kim loại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm; thông tin kinh doanh; khảo sát kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2015-32627 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PIAS CORPORATION  (JP) 

19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 
 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước xức tóc; sữa tẩy trang làm sạch; dầu gội đầu; xà phòng dùng 
cho mục đích vệ sinh và trang điểm; nước hoa; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm nhuộm 
tóc; lông mi giả; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy 
trang; chế phẩm làm rụng lông; sáp để làm rụng lông; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; móng (tay, chân) giả; phấn trang điểm; bút chì kẻ 
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lông mày; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-
ra); chất làm bóng môi; chế phẩm chống nắng; kem ngăn ngừa nếp nhăn; kem làm trắng 
da; kem trị mụn; kem loại bỏ vết nám; chế phẩm đánh răng. 

 
 

(210) 4-2015-32628 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PIAS CORPORATION  (JP) 

19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp uốn tóc; kìm cắt biểu bì; nhíp nhổ lông, tóc; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn 
chân; kẹp là thẳng tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; lưỡi dao cạo; dao cạo, dùng điện hoặc 
không dùng điện; dụng cụ dũa móng, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ đánh 
bóng móng tay, móng chân dùng điện hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc 
cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); dụng cụ bấm móng dùng điện hoặc không 
dùng điện; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ uốn 
lông mi; kìm; giũa với bề mặt là bột nhám; nhíp; kéo; lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay). 

 
 

(210) 4-2015-32629 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PIAS CORPORATION  (JP) 

19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Hộp xà phòng; bộ phân phối xà phòng; giá giữ xà phòng; lược; hộp đựng lược; 
bàn chải; bàn chải móng tay, móng chân; bàn chải mỹ phẩm; bàn chải đánh răng dùng 
điện hoặc không dùng điện; chỉ tơ nha khoa; dụng cụ mỹ phẩm, hộp đựng đồ vệ sinh và 
trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm; bọt biển dùng để vệ sinh; nùi bông để thoa phấn; 
hộp đựng phấn bỏ túi; bút vẽ lông mày; bình xịt nước hoa; cọ trang điểm má; cọ trang 
điểm mắt; cọ trang điểm lông mi. 

 
 

(210) 4-2015-32630 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PIAS CORPORATION  (JP) 

19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ trị 
liệu; nhà tế bần; phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ cắt 
sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc; chữa bệnh bằng phương pháp nắn 
khớp xương; chữa răng; dịch vụ y tế tại bệnh viện; phẫu thuật tạo hình. 
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(210) 4-2015-32705 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Ghi, trắng 
(731) FOOD AND DRINKS PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
4F BB Building, Sukhumvit 21, 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 
10110 Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống lô hội (không cồn); đồ uống (không cồn); đồ uống hỗn hợp (không có 
cồn); đồ uống làm từ nước ép trái cây (không có cồn), nước ép trái cây và nước ép rau (đồ 
uống).  

 

 
(210) 4-2015-32706 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.23; A5.3.13; 26.13.25 
(731) SRIFA BAKERY CO., LTD.   (TH) 

No. 208 Village no. 3, New Saengchuto 
Road, Wang Kanai Sub-district, Tha 
Muang District, Kanchanaburi, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy mềm; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; bánh kẹo; bánh quy cứng; bánh quy 
giòn; bột nhão thực phẩm và bánh quế. 

 

 
(210) 4-2015-32707 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.3; 26.4.9 
(731) SRIFA BAKERY CO., LTD.    (TH) 

No. 208 Village no. 3, New Saengchuto 
Road, Wang Kanai Sub-district, Tha 
Muang District, Kanchanaburi, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy mềm; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; bánh kẹo; bánh quy cứng; bánh quy 
giòn; bột nhão và bánh quế. 

 

 
(210) 4-2015-32737 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) 3M COMPANY   (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, United States of 
America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
819 

(511)   Nhóm 09: Sợi rỗng có lỗ rỗ tế vi (li ti) dùng trong việc tách (phân ly) và thiết bị có chứa 
các sợi này; dụng cụ khoa học, cụ thể là thiết bị (bộ) lọc, bộ phận lọc, và mô-đun (cấu 
kiện) lọc cho các mô-đun (cấu kiện) siêu lọc, khử trùng, thẩm thấu và thẩm thấu ngược, 
quá trình tách và lọc chất lỏng; dụng cụ khoa học, cụ thể là thiết bị (bộ) lọc, bộ phận lọc, 
thiết bị làm sạch và thiết bị cô đặc chất lỏng dùng cho việc tách và truyền trong y tế hoặc 
kỹ thuật, và phân phối dược phẩm. 

 

Nhóm 10: Thiết bị (bộ) lọc và bộ phận lọc sử dụng cho các thiết bị để thực hiện các quy 
trình y tế, cụ thể là thẩm tách, ôxy hóa và tách huyết tương; thiết bị y tế, cụ thể là mô-đun 
(cấu kiện) và thiết bị đi kèm với bộ lọc và bộ phận lọc dùng để cất phân đoạn huyết tương, 
thẩm tách máu, lọc máu, lọc độc tố, tách hồng huyết cầu khỏi dịch tương, cô đặc máu, 
loại bỏ độc tố ra khỏi máu hoặc huyết tương, loại bỏ phần tử máu ra khỏi máu hoặc huyết 
tương; thiết bị cô đặc máu, cụ thể là các bộ phận độc lập thực hiện việc xử lý máu người 
nhằm làm tăng sự tập trung (cô đặc) của các tế bào và prô-tê-in trong máu; ống mao dẫn 
làm bằng sợi polyme và được sắp xếp dưới dạng thảm cho mục đích trao đổi nhiệt ứng 
dụng trong y học; bộ lọc và bộ phận lọc dùng cho dụng cụ y tế để thực hiện các quá trình 
tách, xử lý máu, thẩm tách, thẩm tách máu, lọc máu, lọc độc tố, tách hồng huyết cầu khỏi 
dịch tương, ôxy hóa, lọc tinh, lọc tế vi (siêu lọc), khử trùng, lọc không khí, thẩm thấu và 
thẩm thấu ngược; thiết bị y tế, cụ thể là thiết bị tách khí và ôxy hóa dùng trong việc cung 
cấp khí ôxy cho máu hoặc hoại bỏ khí cacbon điorit (CO2) ra khỏi máu; bộ lọc và thiết bị 
lọc dùng cho các thiết bị y tế, cụ thể là dụng cụ cô đặc máu, dụng cụ thẩm tách máu, dụng 
cụ lọc máu, dụng cụ lọc tách hồng huyết cầu khỏi dịch tương, thiết bị ôxy hóa và thiết bị 
cất phân đoạn huyết tương; màng cho mục đích trị liệu, để rỗng, cho mục đích lưu trữ và 
kiểm soát sự phân rã của dược phẩm, và màng có chứa các tế bào sống để sản xuất prô-tê-
in hoặc loại bỏ prô-tê-in cho cơ thể sống; thiết bị (bộ) lọc và bộ phận lọc để lọc máu, 
thẩm tách máu, lọc huyết tương, thẩm tách máu (quá trình kết hợp giữa thẩm tách và siêu 
lọc), và ôxy hóa. 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc và tách để làm sạch và lọc không khí, khí và chất lỏng; phương tiện 
lọc có xơ sử dụng trong công nghiệp để làm sạch không khí và chất lỏng công nghiệp; 
thiết bị (bộ) lọc để làm sạch và lọc không khí, khí và chất lỏng; thiết bị tách để làm sạch 
và lọc không khí; thiết bị tách để làm sạch và lọc khí; bộ lọc để lọc nước; thiết bị làm sạch 
nước công nghiệp; bộ lọc nước dùng trong công nghiệp và thương mại; thiết bị lọc nước; 
bộ (dụng cụ) làm sạch nước; thiết bị xử lý nước, cụ thể là bộ lõi lọc; thiết bị (bộ) lọc dùng 
trong công nghiệp cho mục đích lọc nước, làm sạch nước và lọc chất lỏng; màng lọc sử 
dụng trong lọc tinh và lọc tế vi (siêu lọc); thiết bị làm sạch nước, chất lỏng, và dung dịch, 
cụ thể là bộ lọc tinh và bộ lọc tế vi (siêu lọc) sử dụng để lọc các tạp chất khỏi các chất 
lỏng dùng trong các ứng dụng dược phẩm, công nghệ sinh học, thực phẩm và đồ uống, 
công nghiệp và chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-32750 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH giáo dục Chim 

Xanh  (VN) 
Số 31 ngách 11/18 Tô Ngọc Vân, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-32796 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 25.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Oil Care  (VN) 
197/5 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 
 

(210) 4-2015-32854 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.3.1; 5.9.6; 5.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, cam, trắng
(731) Nguyễn Thị Thùy Dung  (VN) 

64A đường 702 Hồng Bàng, phường 1, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Các loại nông sản chưa chế biến (ngũ cốc, ngô, sắn, vừng, lạc, đỗ); rau củ quả 
tươi; trái cây tươi; hạt giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả tươi (cụ thể là rau quả được bảo quản), hạt giống, cây 
cảnh và hoa tự nhiên, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, cà phê, chè, bánh ngọt, rượu, 
nước giải khát, nước khoáng; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2015-32855 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu nhạt, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ tiếp vận Tân Đại 
Dương  (VN) 
89 đường số 75, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; mua bán: các loại phân bón, vật tư nông 
nghiệp, nông sản (như: gạo, ngô, ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, hạt tiêu...), lương thực thực 
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phẩm chưa chế biến và chế biến (như: gạo, cacao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và 
sấy khô, bánh kẹo, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt...), vật liệu xây dựng (như: cát, đá, xi 
măng, sắt, thép, gạch xây, ngói, kính xây dựng, sơn, gạch ốp lát...), hóa chất (trừ các loại 
hóa chất bị cấm).  

 

 
(210) 4-2015-32856 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ tiếp vận Tân Đại 
Dương  (VN) 
89 đường số 75, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, 
vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. 

 

 
(210) 4-2015-32866 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh coban, đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đức Công Nghệ  (VN) 
70 đường liên khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ dùng để sửa chữa xe gắn máy và xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-32879 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.13; 26.3.23; 26.15.15; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tuấn Vương  (VN) 
11 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước 
Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu; băng tay, băng đầu (trang phục) (dùng để thấm mồ hôi 
khi chơi thể thao); quần áo; tất dài; tất cao cổ, bít tất ngắn cổ, tất ngắn cổ. 

 

 
(210) 4-2015-32882 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hương Sen  (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống không cồn]; đồ 

uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước uống có ga; nước sô đa.  
 
 

(210) 4-2015-32883 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hương Sen   (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; thịt đã được bảo quản; 

rau đã được bảo quản. 
 
 

(210) 4-2015-32943 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) VIAROSA CO., LTD.  (KR) 

(Oryu-dong)Geomdan-ro 124, Seo-gu, 
Incheon, 22663 , Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phấm mỹ phẩm chống nắng, chế 

phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp dạng miếng, nước hoa và nước hoa cô lô nhơ, son môi, 
son bóng, son dưỡng môi không chứa thuốc kem nền trang điểm, phấn trang điểm dùng 
cho mặt, hộp phấn sáp trang điểm, kem mỹ phẩm vá nước thơm chăm sóc mặt và toàn 
thân, chế phẩm trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho mắt, mỹ phẩm dùng để tẩy tế bào chết.  
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(210) 4-2015-33044 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) COSMIC ENTERPRISE CO., LTD.  

(CN) 
Room 1201- 1207, 12th Floor, Jincheng 
Building, 368 Hanjiang Road, Xinbei 
District, Changzhou, Jiangsu, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; bộ chế hoà khí; vòng găng pít-tông; pít-tông cho xi lanh; xi 
lanh dùng cho máy móc; ổ bi. 

 

 
(210) 4-2015-33046 (220) 24.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 4.1.5 
(731) Phan Đăng Lẫm  (VN) 

Số 100A, đường Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-33048 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SHENZHEN TBIT TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
15F, SDGI Building B, No.2 Kefeng 
Rd.518057, Science and Technology 
Park, Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh; thiết bị hàng hải; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; máy thu thanh 
dùng cho xe cộ; điện thoại di động; thiết bị định vị toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2015-33051 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh tím than, vàng, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Long Thương 

Nhật  (VN) 
Ngõ 50 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn du lịch; dịch vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2015-33053 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) INTENET LNTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN 
Boxmeer, The Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược phẩm dùng cho mục đích thú y.  

 

 
(210) 4-2015-33054 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và công nghệ Gia Linh  
(VN) 
Số 5, ngõ 178 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-33055 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Cam, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và công nghệ Gia Linh  
(VN) 
Số 5 ngõ 178 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-33056 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh thẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Quang  (VN) 
Tầng 2, 76 đường Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y: thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thảo dược, trà thảo 
dược; thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-33057 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25; 20.1.17; 26.3.1; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH May Thêu Giày 
An Phước  (VN) 
100/11-12 An Dương Vương, phường 09, 
quận 05, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ, khuy măng sét; măng sét, kẹp cài ca vát.  
 

Nhóm 16: Túi giấy.  
 

Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách da, ví da.  
 

 
(210) 4-2015-33058 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25; 20.1.17; 26.3.1; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH May Thêu Giày 
An Phước  (VN) 
1001/11 - 12 An Dương Vương, phường 
09, quận 05, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; khuy măng sét; măng sắt, kẹp cài ca vát.  
 

Nhóm 16: Túi giấy.  
 

Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách da, ví da.  
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(210) 4-2015-33059 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may thêu Giày 
An Phước  (VN) 
100/11-12 An Dương Vương, phường 09, 
quận 05, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ, khuy măng sét; măng sét; kẹp cài ca vát.  
 

Nhóm 16: Túi giấy.  
 

Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách da, ví da.  
 

 
(210) 4-2015-33070 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

mới và phát triển quốc tế 
AMKEY Việt Nam  (VN) 
Số 51 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-33071 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A11.1.6 
(591) Da cam, trắng, vàng, nâu đậm, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hồ Thiên Nga  (VN) 
Số 22, phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng do nhà hàng tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-33072 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Bảo Ngân   (VN) 
Số 626/11 đường Sư Vạn Hạnh, phường 
10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép; miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót cho giày.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày, dép; miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót cho giày.  
 

 
(210) 4-2015-33075 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC  (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine
(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33141 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-33142 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-33143 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-33144 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-33145 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2015-33146 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-33147 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH đồ gỗ & nội 

thất Thắng Vạn Lợi  (VN) 
Số 181 - 183, đường Nghi Tàm, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đồ mỹ nghệ mây tre đan; đồ mỹ nghệ sơn mài; bàn ghế mây tre 
đan; đồ lưu niệm mây tre đan (đồ đạc trang trí trong nhà); đồ gỗ mỹ thuật dùng để trang 
trí trong nhà. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất, đồ mỹ nghệ bằng gỗ, mây tre đan, sơn mài, mua bán 
đồ gốm sứ gia dụng, đồ gốm sứ dùng để chứa đựng, đồ đất nung dùng cho mục đích gia 
dụng, đồ thủy tinh dùng cho mục đích gia dụng; mua bán lụa lơ tằm, vải, tơ nhân tạo, 
lanh, lụa. 

 

 
(210) 4-2015-33150 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 24.15.1; 26.1.6 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Phong Cách Trẻ  (VN) 
2B-2C-2D-2E đường số 7, KP6, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính 
cho các sản phẩm quần áo, dụng cụ thể dục thể thao.  
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(210) 4-2015-33151 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Phong Cách Trẻ  (VN) 
2B-2C-2D-2E đường số 7, KP6, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-33152 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.6; 1.13.1; 26.1.1; 26.3.10 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Thủy Lâm  
(VN) 
64 Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để làm bóng sợi, vải, hàng dệt; hóa chất dùng để ngâm/ tẩm/ 
thấm ướt sợi, vải, hàng dệt; hóa chất chống thấm nước cho sợi, vải, hàng dệt; hóa chất 
công nghiệp. 

 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất dùng để làm bóng sợi, vải, hàng dệt; hóa chất dùng để ngâm/ 
tẩm/ thấm ướt sợi, vải, hàng dệt; hóa chất chống thấm nước cho sợi, vải, hàng dệt; vải; 
dày, dép. 

 
 

(210) 4-2015-33153 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.20; 26.1.2 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất MORI A 
Phương Vy   (VN) 
105 đường 16, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; nước lau sàn nhà; nước xả quần áo; nước rửa 
chén bát.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-33154 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất MORI A 
Phương Vy    (VN) 
105 đường 16, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; nước lau sàn nhà; nước xả quần áo; nước rửa 

chén bát.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-33155 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Huyền Anh 
COSMETICS  (VN) 
Lô 114A tập thể công ty cổ phần thiết bị 
Thủy Lợi, Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt, nước xả; dầu gội đầu; nước rửa bát; nước lau sàn; tẩy bồn cầu; xà 
phòng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: nước giặt, nước xả, dầu gội đầu, nước rửa bát, nước lau sàn, tẩy bồn 
cầu, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-33156 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 7.11.10 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và giao nhận HIKARI Việt Nam  
(VN) 
Khối 14, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô; dịch vụ 
giao hàng; Vận chuyển hàng hoá; hậu cần vận tải; môi giới vận tải; kho hàng hóa; chuyên 
chở bằng xe tải; vận chuyển hành khách. 
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(210) 4-2015-33157 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15; 26.4.4 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tư Vấn ACC Thái 

Bình Dương   (VN) 
28/91 đường số 18, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý cụ thể: tư vấn giấy phép đăng ký doanh nghiệp; tư vấn pháp lý 
về giải thể, tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; tư vấn pháp lý về thuế. 

 

 
(210) 4-2015-33158 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 5.5.16; A5.5.20; A3.7.24 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ANWAR AL 
HARAMAIN  (VN) 
Tầng 7, 102 Bis Lê Lai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ gội dầu.  
 

 
(210) 4-2015-33159 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Thủy  (VN) 
K121/15 Hoàng Văn Thụ, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: Chất để tẩy rửa; tẩy dầu mỡ và mài mòn: xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng, thực phẩm dinh dưỡng, chất bổ sung ăn 
kiêng cho người, thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản phơi khô 
hoặc nấu chín, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh 
ngọt và kẹo, đá nước, đường mật ong, mật đường; men, bột nở, muối; tương hạt cải, dấm 
và nước xốt (gia vị), gia vị, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, bia, nước khoáng, 
nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống, kem, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp 
nóc, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn, động vật sống; rau và quả tươi; hạt 
giống; cây và hoa tự nhiên.  
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(210) 4-2015-33161 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3 
(591) Hồng, xanh da trời, tím 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tổ chức sự kiện Việt Mỹ   (VN) 
104 G2, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; tổ chức các tua du lịch; đại lý vé máy bay, tàu hoả.  

 

 
(210) 4-2015-33170 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 20.7.1; 4.5.1; 

3.7.17 
(591) Xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Trường đại học Lâm nghiệp  
(VN) 
Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản 

sách và tập chí; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế 
liên quan đến khoa học và công nghệ, các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-33171 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.7.6; 4.5.3; A1.7.20 
(591) Vàng, đen 
(731) Nguyễn Vũ Ngọc Khoa  (VN) 

958/23/12 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; kem dưỡng da; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 

làm trắng da.  
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, sữa tắm, son môi, dầu 
gội đầu, dầu xả, kem ủ tóc, kem ngừa mụn, kem trị nám, kem trị mụn, kem chống nắng, 
kem dưỡng ẩm, kem làm mờ vết thâm, kem che khuyết điểm, sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng 
da, phấn má hồng, kem nền che khuyết điểm, phấn mắt, chì kẻ mắt, nước hoa, nước hoa 
hồng, sơn móng tay. 

 

 
(210) 4-2015-33172 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.4.4; 25.1.6; A1.1.10; 26.1.1; 

A5.5.20; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây, nâu đỏ, tràng, tím, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khô Bò Bà Cẩm  
(VN) 
26L đường số 7, khu dân cư Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Khô bò. 
 

 
(210) 4-2015-33185 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Phạm Quốc Việt  (VN) 

Số 308/11 Trần Phú, phường Thành 
Công, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh 
Đắc Lắk 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 

 
(210) 4-2015-33196 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.1.1 
(731) NAICHU ZHU  (CN) 

No.6, 3 Xiang, 4 Jia, 7 Dui, Zhujiang 
Village Committee, Zhujiang Village, 
Jinli Town, Gaoyao City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; ống phân phối bằng kim loại cho đường ống 
dẫn; cầu thang bằng kim loại; cổng bằng kim loại; xích bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho đồ đạc; tay nắm cửa ra vào bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; đồ ngũ 
kim nhỏ, bằng kim loại; khóa lò xo.  
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(210) 4-2015-33200 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ giải trí én Việt   (VN) 
780 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà).  
 

Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-33201 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ giải trí én Việt   (VN) 
780 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; chất thay thế cà phê; bánh làm từ bột ngũ cốc; kem 

lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-33203 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mắt kính Nam Việt  
(VN) 
2/31 Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; tròng kính; gọng kính. 
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(210) 4-2015-33204 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mắt kính Nam Việt  
(VN) 
2/31 Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt; tròng kính; gọng kính. 
 

 
(210) 4-2015-33205 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Lý Thế Lộc   (VN) 

Lô 4G3, khu dân cư Đông Xuyên, ấp 
Đông Thành, phường Đông Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo các sản phẩm như: bếp ga các loại, hàng trang trí nội thất 
(bàn, ghế, tử, giường), văn phòng phẩm, quà lưu niệm, tranh ảnh, mỹ phẩm, tivi, tủ lạnh, 
máy giặt, điện thoại, áo quần, quạt máy, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, 
máy làm sữa chua, máy làm sữa đậu nành, máy rửa bát đĩa, máy sấy bát đĩa, máy giặt, 
máy pha cà phê, lò nướng, máy hút bụi; mua bán bột giặt; mua bán máy mát-xa 
(massage) giảm mỡ, máy mát-xa (massage) hồng ngoại, máy làm kem trái cây; mua bán 
máy trồng rau mầm, vỉ nướng điện, máy đánh trứng cầm tay, máy làm bánh, máy nướng 
bánh, máy xay thịt, máy phun sương tạo độ ẩm, bàn ủi hơi nước và bàn ủi khô, các loại 
đèn và bóng đèn, dụng cụ diệt và đuổi côn trùng bằng điện, máy sấy áo quần; đại lý ký 
gửi hàng hóa tất cả các hàng hóa nêu trên.  

 

 
(210) 4-2015-33207 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Thị Minh Ngọc   (VN) 

39/5 đường Phùng Khắc Khoan, phường 
Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bếp gas các loại, hàng trang trí nội thất (bàn, ghế, tủ, giường), văn 
phòng phẩm, quà lưu niệm, tranh ảnh, mỹ phẩm, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, áo quần, 
quạt máy, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy làm sữa chua, máy làm sữa 
đậu nành, máy rửa bát đĩa, máy sấy bát đĩa, máy giặt, máy pha cà phê, máy đun nước 
nóng lạnh, bếp điện, bếp từ, lò nướng, máy hút bụi; mua bán bột giặt; mua bán máy mát-
xa (massage) giảm mỡ, máy mát-xa (massage) hồng ngoại, máy làm kem trái cây, mua 
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bán bình thủy điện, mua bán máy trồng rau mầm, máy làm bánh, máy nướng bánh, máy 
đánh trứng cầm tay, tông đơ cắt tóc, bàn là ủi hơi nước và ủi khô, hộp hâm (ủ) nóng cơm, 
bình đun nước siêu tốc, xoong nồi chảo ( không dùng điện), bếp điện, vỉ nướng điện, cân 
sức khỏe, cân gia đình, cân điện tử; đại lý ký gửi hàng hóa tất cả các hàng hóa nêu trên.  

 

 
(210) 4-2015-33208 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.17; A5.5.20; 26.13.25; 

A26.11.12 
(591) Vàng, đồng, xám, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm G&C   (VN) 
469/3 Bến Phú Lâm, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-33209 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.2; A6.3.5; A5.5.20; A5.5.21; 

A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xổ số kiến thiết Quảng Ngãi  
(VN) 
Số 74 Phan Đình Phùng, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ xổ số; tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ giải trí, thông tin về giải trí; 
cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà.   

 

 
(210) 4-2015-33210 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A11.3.7; A5.3.13 
(591) Cam gạch, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tùng  (VN) 
Số 3, B139, tổ 13, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-33211 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 1.15.15; 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần khí hóa lỏng 

Thăng Long  (VN) 
Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm 
Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas.  
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2015-33212 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) VIRBAC S.A.   (FR) 

1 ere Avenue 2065m-L.I.D, F-06516 
Carros Cedex, France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thú y; chế phẩm thú y; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích thú y; 
thực phẩm và các chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích thú y và nuôi trồng thủy sản; chất 
bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích thú y và nuôi trồng thủy sản.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; chất bổ sung thức ăn động vật cho thủy sản.  
 

 
(210) 4-2015-33213 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm 

Tự Nhiên  (VN) 
Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; xà phòng; thuốc đánh răng (kem đánh răng).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
839 

(210) 4-2015-33216 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.8; 26.5.1 
(591) Đen, vàng 
(731) LAO HANG HENG WINE CO., LTD  (KH)

No. 169, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat 
Tuolsvayprey 1, Khan Chamcarmorn, 
Phnom Penh, Cambodia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu. 
 
 

(210) 4-2015-33218 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại SPT   (VN) 
18/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vốtca; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu 
rum; rượu mạnh.  

 

 
(210) 4-2015-33219 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại SPT   (VN) 
18/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vốtca; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu 
rum; rượu mạnh. 

 

 
(210) 4-2015-33224 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina  (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-33225 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina   (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-33226 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina   (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-33228 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.3; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Bình Minh  (VN) 
Số 11A ngõ 263/18 Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; tổ máy phát điện; đầu máy phát điện. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhập khẩu, mua bán các loại sản 
phẩm sau: máy phát điện; tổ máy phát điện, tủ điện, đầu máy phát điện, pin năng  lượng 
mặt trời, bộ giao điện, thiết bị điều khiển điện, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết 
bị nha khoa, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2015-33230 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2; A5.3.13 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, nâu, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Cổ phần công nghệ dược 
phẩm Bình An    (VN) 
Số 7 ngách 8/11 đường Lê Quang Đạo, 
phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; xuất khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-33231 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Cổ phần công nghệ dược 
phẩm Bình An    (VN) 
Số 7 ngách 8/11 đường Lê Quang Đạo, 
phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; xuất khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-33233 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FANSI  (VN) 
Số 17, phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2015-33234 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu BNT  (VN) 
191 đường D1, phường 25 , quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chế phẩm để bảo quản thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-33235 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bảo 
My  (VN) 
141 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-33236 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bảo 
My  (VN) 
141 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy khoan. 
 

 
(210) 4-2015-33237 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25 

(591) Vàng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm B.G  
(VN) 
120/1B Trần Đình Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-33238 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.11; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xám, nâu 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nhật  (VN) 
B16, Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột thịt gà; nước tương đậu nành; nước mắm cá cơm.  
 

Nhóm 30: Hạt nêm thịt hầm; hạt nêm thịt gà; hạt nêm hải sản; hạt nêm nấm bào ngư; bột 
súp thịt gà; bột súp thịt heo; bột súp thịt bò; sốt ướp thịt đa dụng; sa tế tôm; dầu hào; sốt 
xào chay (dầu hào chay); tương ớt; tương ngọt (tương đen).  

 

 
(210) 4-2015-33239 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.11; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xám, nâu 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nhật  (VN) 
B16, Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột thịt gà; nước tương đậu nành; nước mắm cá cơm. 
 

Nhóm 30: Hạt nêm thịt hầm; hạt nêm thịt gà; hạt nêm hải sản; hạt nêm nấm bào ngư; bột 
súp thịt gà; bột súp thịt heo; bột súp thịt bò; sốt ướp thịt đa dụng; sa tế tôm; dầu hào; sốt 
xào chay (dầu hào chay); tương ớt; tương ngọt (tương đen). 

 

 
(210) 4-2015-33251 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thương Hiệu Việt  
(VN) 
13/35 Tân Chánh Hiệp 03, KP11, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả tường.  
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(210) 4-2015-33252 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thương Hiệu Việt  
(VN) 
13/35 Tân Chánh Hiệp 03, Kp 11, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2015-33253 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn và chống 
thÊm ROTEX   (VN) 
Số A4/19/2x đường liên ấp 1,2,3, ấp 
Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2015-33254 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2015-33255 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CEKOOL  (VN) 
Số 14 lô 8 khu mặt bằng, phường Sở 
Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng; lắp đặt điện nước. 
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(210) 4-2015-33256 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại Sunup Việt Nam   (VN) 
Số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Cồn nhiên liệu. 
 
 

(210) 4-2015-33257 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại Sunup Việt Nam    (VN) 
Số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Cồn nhiên liệu. 
 
 

(210) 4-2015-33266 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 26.15.1 
(591) Đỏ, cam, xanh đen, nâu, tím, xanh lá 

cây, xanh lá cây đậm, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chibicco   (VN) 
Tòa nhà Southern Cross Sky View, Lô 
Cr3-6, Cr-7, khu A - Đô thị mới Nam 
Thành phố, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2015-33270 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NUSANTE Việt 
Nam  (VN) 
12-12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, cụ thể là: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng 
sữa, phô mai.  
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(210) 4-2015-33271 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 25.5.25; 26.15.15 

(591) Xanh, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và quản lý dự án Hồng Ngọc 
(VN) 
198/5, đường Phan Văn Trị, phường12, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như, 

nhà ở, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại, trường học, khu chế xuất và khu công 

nghiệp; xây dựng cầu đường.  

 

Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế các công trình xây dựng; khảo 

sát xây dựng; thí nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ xây dựng.   
 

 
(210) 4-2015-33272 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) lNC  

(CA) 

242. Varry Street, St.Laurent, Quebec, 

H4N 1A3, Canada  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33273 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22 

(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 

(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE 

HANDELSGESELLSCHAFT MBH  

(DE) 

Baerler Strasse 100, 47441 Moers, 

Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
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(210) 4-2015-33274 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư HELEN  (VN) 
A40 đường số 4A, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè/trà; ca cao.  

 

 
(210) 4-2015-33275 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Đạt  (VN) 
Số 38 ngõ 105, đường Thạch Bàn, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, áo váy; áo khoác; áo vét; quần dài; quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2015-33276 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Nâu đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành  (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite. 
 

 
(210) 4-2015-33277 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ Hợp Trường Phát  (VN) 
Số 3 đường 12, khu phố 4, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim, keo 502, giấy nhám, vải nhám, băng keo. 
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(210) 4-2015-33278 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.4.24 
(591) Xám, vàng 

(540) 

  

(731) Phan Anh Duy  (VN) 
47/17 Tân Chánh Hiệp 21, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; ví đựng tiền, ví bỏ túi; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; da thuộc. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày cao cổ, giày ống; quần áo, trang phục; quần áo lót 
mặc bên trong; giày đá bóng. 

 

 
(210) 4-2015-33279 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.16 
(591) Xanh, nâu, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Xuân  
(VN) 
Số 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm dùng để xử lý nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: phân bón, vật tư nông nghiệp, chế phẩm dùng để 
xử lý nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-33288 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.13.25; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thảo dược 

quốc tế BKB  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 95/35 Vũ Xuân Thiều, tổ 
20, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2015-33289 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A25.3.3; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
quốc tế BKB   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 95/35 Vũ Xuân Thiều, tổ 

20, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 

rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 

cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-33290 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.13.1; A26.11.8 

(591) Đen, xanh, vàng, vàng cam, trắng, xanh 

cốm, xanh nước biển, hồng, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-33291 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33292 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33293 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-33294 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33295 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33296 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
truyền thông và phát triển 
Lê Gia  (VN) 
Số 24, ngõ 318/99, phố Đê La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 

da; dịch vụ xoa bóp (mát - xa); dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ. 
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(210) 4-2015-33297 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
truyền thông và phát triển 
Lê Gia   (VN) 
Số 24, ngõ 318/99, phố Đê La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ xoa bóp (mát - xa); dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2015-33298 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 24.15.1; 26.1.1; 26.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH EBF Việt Nam  
(VN) 
Số 6A, ngõ 179/78 phố Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 

Nhóm 20: Gối hơi (không dùng cho mục đích y tế); gối ôm; móc rèm; nệm. 
 

Nhóm 24: Tấm trải phủ giường; chăn; vỏ nệm; khăn phủ gối; vỏ gối.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, gối hơi (không dùng cho 
mục đích y tế), gối ôm, móc rèm, nệm, tấm trải phủ giường, chăn, vỏ đệm, khăn phủ gối, 
vỏ gối, quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-33299 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 24.15.21; A20.1.3 
(731) YU WENG KIANG  (ID) 

Duta Harapan Indah Blok N No. 36, 
Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta, 
INDONESIA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; yên xe đạp; ghi đông xe đạp; bàn đạp xe đạp; vành xe đạp; lốp xe đạp; 
săm xe đạp; bánh răng truyền động cho xe đạp và đùi đĩa xe đạp. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
853 

(210) 4-2015-33301 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 1.15.15; A5.3.13 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần y dược An 

Duy  (VN) 
Số nhà 78, tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, dụng 
cụ y tế, thực phẩm chức năng, thức ăn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, thực phẩm hỗ trợ điều trị 
bệnh liên quan đến não, dạ dày, mật ong, kẹo, trà thảo dược, bột ngũ cốc, nước hoa, mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh, máy móc và thiết bị y tế, giường, tủ, bàn, ghế, đèn điện. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu các công trình y học, phương pháp y học; nghiên cứu trong lĩnh 
vực y học cổ truyền. 

 

Nhóm 44: Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phòng khám đa khoa; phòng khám nha 
khoa; dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt; dịch vụ nuôi ong mật; trồng các loại cây gia vị, cây 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-33302 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel-Str.10, 40789 Monheim 
am Rhein, Germany 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2015-33303 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) FUJICCO KABUSHIKI KAISHA 

(DOING BUSINESS AS FUJICCO CO., 
LTD.)   (JP) 
13-4, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 650-8558 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua; làm từ sữa đậu nành; sữa chua có hương vị hoa quả; đồ 
uống trên cơ sở sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa chua làm từ sữa đậu nành; đồ uống trên 
cơ sở sữa chua có hương vị hoa quả; sữa đậu nành [thay thế sữa]; pho mát; bột sữa chua; 
chế phẩm sữa chua (trừ sữa chua đông lạnh). 
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(210) 4-2015-33304 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BOK YI, CHOI  (KR) 

(bangbaedong) 4, Donggwang-ro 24-gil, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống Hàn Quốc; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc 
đứng; nhà hàng kinh doanh cháo; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-33305 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-33306 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-33320 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nước Aqua 

One  (VN) 
Lầu 6, khu B, phòng 606, tòa nhà 
Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 40: Xử lý nước bao gồm: xử lý nước thải, xử lý nước sạch.  
 
 

(210) 4-2015-33321 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.25; 24.15.21; 24.15.3; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, xám 
(731) Lê Nhật Trường  (VN) 

Số 42 ấp Kinh Đạo, xã Tân Lập, huyện 
Tân Thạnh, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (giải trí); dịch vụ tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ lồng 
tiếng phim; dịch vụ sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ trường quay; dịch vụ giới 
thiệu phim trình chiếu.  

 

 
(210) 4-2015-33322 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD   (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản. 
 
 

(210) 4-2015-33323 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25; 26.11.3; 25.7.20; 26.4.3 
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 

và đào tạo Kaizen Việt Nam  
(VN) 
19/6 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ lập báo cáo thuế; nộp báo cáo thuế; khai tờ khai thuế.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến thuế; giáo dục và đào tạo liên quan 
đến doanh nghiệp.   
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(210) 4-2015-33324 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-33325 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1; 1.15.9; 1.13.1 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) SONG KAI QING  (CN) 

22F, Building D, Xin Tian Di, No.9, Bei 
dou Road, Louhu district, Shen Zhen, 
Guang dong, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ đổi nguồn AC/DC; dây nguồn; bảng điện; cầu dao điện; áp-tô-mát.  
 
 

(210) 4-2015-33326 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.13; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Quế 

Lâm  (VN) 
Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng như: hạt tiêu, gạo, quả tươi, ngũ cốc, hạt giống, rau tươi, 
nấm hương, mộc nhĩ, măng, miến.  

 
 

(210) 4-2015-33327 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 5.5.19; A5.5.22; A26.4.24; 26.4.2
(731) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 

Số 7, ngõ 7, tổ 5, phường Phú Lâm, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón; tất.  
 

(210) 4-2015-33329 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ An 

ninh Toàn cầu  (VN) 
Số 280B Lạc Long Quân, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ thiết bị an ninh đa năng (có chức năng camera, báo khói, chuông báo động, 
cảnh báo chống trộm, cảm biến chuyển động, cảm biến từ xa, đàm thoại hai chiều, truyền 
tải dữ liệu, kết nối không dây wifi).  

 

 
(210) 4-2015-33334 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ vận 

tải biển Hải Vân  (VN) 
26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm điện thoại; thiết bị cầm tay dùng để sắp xếp 
các dịch vụ giao thông vận tải, cụ thể là phần mềm cho dịch vụ vận tải, đăng thông tin 
nhu cầu vận tải, tư vấn vận tải, bốc xếp, đóng gói và lưu kho hàng hóa, dịch vụ sắp xếp 
các chuyến vận tải hàng hóa; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết 
bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh; thiết bị 
và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ 
báo hiệu; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cấp cứu; thiết bị và 
dụng cụ giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ 
liệu từ tính; đĩa ghi; các cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy 
tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính; thiết bị dập lửa. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; cung ứng và quản lý 
nguồn lao động; môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm); mua bán thiết 
bị, máy móc, vật tư ngành hàng hải, dầu mỡ, trang thiết bị chằng buộc, chèn lót cho tàu, 
thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi), người máy thuộc dây chuyền sản 
xuất tự động, dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt cho mục đích công nghiệp, động cơ 
điện, máy biến thế, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, thiết bị và dụng cụ đo 
lường, kiểm tra, công cụ, dụng cụ, thiết bị và đồ dùng bảo hộ lao động, phương tiện vận 
tải đường biển, đường sông, đường bộ, cụ thể là: tàu biển, sà lan, xe tải và xe đầu kéo, 
r¬mooc, xe container. 
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(210) 4-2015-33337 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.3.1; 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại SPT  (VN) 
18/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vốtca; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu 

rum; rượu mạnh. 
 

 
(210) 4-2015-33340 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.23 

(731) Công ty cổ phần xây dựng tư 
vấn thương mại Huỳnh 
Nguyễn Phùng  (VN) 
Số 19 đường Lam Sơn, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kết cấu công trình xây dựng và công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-33341 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh da 

trời đậm, xanh lá cây, hồng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Đỉnh Phong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 
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(210) 4-2015-33342 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.5; 1.15.9; A5.5.20; 

26.13.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh tím than, xanh 

lá cây, trắng, xám 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải; chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài, nước hoa (dầu thơm), nước hoa (chất pha chế dầu thơm). 

 
 

(210) 4-2015-33343 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải; chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài, nước hoa (dầu thơm); nước hoa (chất pha chế dầu thơm). 

 

 
(210) 4-2015-33344 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 
nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [dùng cho cá nhân]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ 
phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
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lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa dược chất]; 
chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm 
khỏe tóc [không chứa dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-33345 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, xanh tím than, bạc, trắng
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để 
giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải, chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để làm bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài. 

 

 
(210) 4-2015-33346 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu, vàng nhạt 
(731) Nguyễn Kim Yến   (VN) 

Căn 1516, tòa R4B, Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe (spa); dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-33349 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ tư vấn Rồng Xanh  (VN) 
72/790 Nguyễn Văn Dung, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng trong 
lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất 
phụ gia hoá học cho dầu; hoá chất để làm trắng dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu 
động cơ. 

 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất công nghiệp, chất phụ gia hoá học cho dầu, hoá chất để làm 
trắng dầu, chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ, hoá chất dùng trong nông nghiệp 
và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2015-33351 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(731) MILANO ITALY SRL   (IT) 

Piazza Caiazzo No. 3, Milan, Italy 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho mục đích vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; thiết bị sinh hơi nóng 
của bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị tắm hơi; phụ kiện gá lắp đường ống của 
bồn tắm; bồn tắm; bồn tắm ngồi; thiết bị làm nóng nước tắm; bồn tắm khoáng; chậu vệ 
sinh cho phụ nữ (bộ phận của thiết bị vệ sinh); buồng làm sạch (hệ thống vệ sinh); thiết bị 
làm lạnh nước; buồng tắm gương sen; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong buồng vệ sinh; 
bộ lọc cho vòi hoa sen; bộ lọc nước uống; thiết bị gia nhiệt; vòi cho đường ống, sợi đốt 
nóng dùng điện; thiết bị phun nước; két phun nước; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sấy khô tay 
dùng trong phòng vệ sinh; hệ thống sưởi ấm; hệ thống sưởi ấm (bằng nước); tấm sưởi 
nóng; phụ kiện để tắm khí nóng; vòi nóng lạnh cho ống nước; miệng vòi chống toé nước; 
vòi của ống dẫn (đầu vặn vòi nước); ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh); bể chứa 
nước tạo áp suất; phụ tùng điều chỉnh dùng cho ống dẫn nước; phụ tùng an toàn và phụ 
tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị tắm hơi; bệ xí 
vệ sinh, hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; vòi hoa sen; bồn rửa; thiết bị làm mềm nước; 
vòi khoá cho ống dẫn; vòi (van); chậu vệ sinh; buồng vệ sinh; nhà vệ sinh di động; buồng 
tắm di động kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; chỗ đi tiểu (thiết bị vệ sinh cố định); van điểu chỉnh mức 
trong bình chứa, trong thùng chứa; vòng đệm của vòi nước; chậu rửa tay (bộ phận của 
thiết bị vệ sinh); nồi đồng để luộc quần áo giặt; buồng vệ sinh; hệ thống ống dẫn nước; hệ 
thống phân phối nước; thiết bị lọc nước; hệ thống xả nước; thiết bị dùng cho cửa cấp 
nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng 
nước; hệ thống cung cấp nước; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; thiết bị 
tạo xoáy nước.  

 

 
(210) 4-2015-33352 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) TRAVELOKA TECHNOLOGY PTE. 

LTD.   (SG) 
2 Shenton Way #18 - 01, SGX Centre 1, 
Singapore 068804  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn; li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
ngườì khác; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quan hệ công chúng; khuyến mãi 
bán hàng; tư vấn kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-33354 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) TOKYO ROPE MFG. CO., LTD.   (JP) 

3-6-2, Nihonbashi, Chuo-ku,Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; cáp viễn thông; cáp điện nguồn; vật liệu cho đường dây 

dẫn điện (dây, dây cáp). 
 

Nhóm 17: Sợi carbon, trừ loại dùng trong ngành dệt, cụ thể là, dây sợi carbon và cáp sợi 
carbon tổng hợp; vật liệu gia cố đường ống, không làm từ kim loại và không được sử dụng 
cho ngành dệt, cụ thể là: sợi carbon và cáp sợi carbon tổng hợp; vật liệu gia cường cho 
dây điện và cáp điện, cụ thể là, dây sợi carbon và cáp sợi carbon tổng hợp.  

 

 
(210) 4-2015-33355 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) TOKYO ROPE MFG. CO., LTD.    (JP) 

3-6-2, Nihonbashi, Chuo-ku,Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; cáp viễn thông; cáp điện nguồn. 

 

 
(210) 4-2015-33356 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) TOKYO ROPE MFG. CO., LTD.    (JP) 

3-6-2, Nihonbashi, Chuo-ku,Tokyo, 
Japan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; cáp viễn thông; cáp điện nguồn. 
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(210) 4-2015-33357 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) TOKYO ROPE MFG. CO., LTD.    (JP) 

3-6-2, Nihonbashi, Chuo-ku,Tokyo, 
Japan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; cáp viễn thông; cáp điện nguồn; vật liệu cho đường dây 
dẫn điện (dây, dây cáp).  

 

 
(210) 4-2015-33360 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
YU FONG  (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn led.  
 

 
(210) 4-2015-33361 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.10 
(731) KUNSUL CHEMICAL IND. CO., LTD.  

(KR) 
289, Naengjeong-ro, Busanjin-gu, Busan, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn dạng sơn phủ; sen-lắc (nhựa cây dùng làm véc ni); 
chất nhuộm màu gỗ; bột nhôm dùng để vẽ; chất nhuộm; sơn dùng trong kiến trúc; véc ni; 
sơn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong [lớp lót phủ trước khi sơn]; sơn mài; sơn 
cho sàn nhà; sơn phủ dạng bột (sơn); vôi quét tường; sơn để trang sửa xe ô tô; sơn dùng 
cho ô tô; sơn cho sàn nhà bằng bê tông; sơn có chứa nhựa tổng hợp; mực in cho máy sao 
chụp; mực in; dầu chống gỉ; chất màu, cụ thể là chất màu để sản xuất mực in, chất màu sử 
dụng trong sản xuất sơn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý bán hàng đối với hóa chất để sản 
xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán buôn hóa chất để sản xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
hóa chất để sản xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán buôn chất nhuộm; dịch vụ đại lý bán hàng 
đối với chất nhuộm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất nhuộm; dịch vụ cửa hàng bán buôn sơn; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ sơn; dịch vụ đại lý bán hàng đối với sơn.  
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(210) 4-2015-33362 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUNSUL CHEMICAL IND. CO., LTD.  

(KR) 
289, Naengjeong-ro, Busanjin-gu, Busan, 
Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn dạng sơn phủ; sen-lắc (nhựa cây dùng làm véc ni); 

chất nhuộm màu gỗ; bột nhôm dùng để vẽ; chất nhuộm; sơn dùng trong kiến trúc; véc ni; 
sơn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong [lớp lót phủ trước khi sơn]; sơn mài; sơn 
cho sàn nhà; sơn phủ dạng bột (sơn); vôi quét tường; sơn để trang sửa xe ô tô; sơn dùng 
cho ô tô; sơn cho sàn nhà bằng bê tông; sơn có chứa nhựa tổng hợp; mực in cho máy sao 
chụp; mực in; dầu chống gỉ; chất màu, cụ thể là chất màu để sản xuất mực in, chất màu sử 
dụng trong sản xuất sơn.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý bán hàng đối với hóa chất để sản 
xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán buôn hóa chất để sản xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
hóa chất để sản xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán buôn chất nhuộm; dịch vụ đại lý bán hàng 
đối với chất nhuộm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất nhuộm; dịch vụ cửa hàng bán buôn sơn; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ sơn; dịch vụ đại lý bán hàng đối với sơn.  

 
 

(210) 4-2015-33363 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUNSUL CHEMICAL IND. CO., LTD.  

(KR) 
289, Naengjeong-ro, Busanjin-gu, Busan, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn dạng sơn phủ; sen-lắc (nhựa cây dùng làm véc ni); 

chất nhuộm màu gỗ; bột nhôm dùng để vẽ; chất nhuộm; sơn dùng trong kiến trúc; véc ni; 
sơn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong [lớp lót phủ trước khi sơn]; sơn mài; sơn 
cho sàn nhà; sơn phủ dạng bột (sơn); vôi quét tường; sơn để trang sửa xe ô tô; sơn dùng 
cho ô tô; sơn cho sàn nhà bằng bê tông; sơn có chứa nhựa tổng hợp; mực in cho máy sao 
chụp; mực in; dầu chống gỉ; chất màu, cụ thể là chất màu để sản xuất mực in, chất màu sử 
dụng trong sản xuất sơn.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý bán hàng đối với hóa chất để sản 
xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán buôn hóa chất để sản xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
hóa chất để sản xuất sơn; dịch vụ cửa hàng bán buôn chất nhuộm; dịch vụ đại lý bán hàng 
đối với chất nhuộm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chất nhuộm; dịch vụ cửa hàng bán buôn sơn; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ sơn; dịch vụ đại lý bán hàng đối với sơn.  
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(210) 4-2015-33364 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) 360 INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT CO. LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 402, Jardine House, 1 
Connaught Place, Central, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
chương trình máy vi tính [phần] mềm có thể tải xuống được]; phần cứng máy tính, cụ thể là 
thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính]; thiết bị sạc cho pin điện; máy tính xách 
tay; điện thoại di động; thiết bị liên lạc; thiết bị giám sát, dùng điện; máy ảnh [chụp ảnh].  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; diệt virút cho 
máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; giám sát hệ 
thống máy tính nhờ truy cập từ xa; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site.  

 

 
(210) 4-2015-33365 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.17.25; 24.17.5 
(731) QIHU 360 SOFTWARE CO. LIMITED  

(HK) 
Flat/Rm 402, Jardine House, 1 
Connaught Place, Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần cứng máy tính, cụ thể là, 
thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính]; thiết bị sạc cho pin điện; máy tính xách 
tay; điện thoại di động; thiết bị liên lạc; thiết bị giám sát, dùng điện; máy ảnh [chụp ảnh].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; diệt virút cho 
máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; giám sát hệ 
thống máy tính nhờ truy cập từ xa; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site.  

 

 
(210) 4-2015-33367 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A1.1.2; 1.1.14; A1.1.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xuất nhập khẩu Phi Lâm  
(VN) 
91A, đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu quần áo các loại.  
 
 

(210) 4-2015-33368 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Maper   (VN) 
14F Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo, dịch vụ tiếp thị (maket) 
cho mục đích quảng cáo: dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính, cập nhật tài 
liệu quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cổng thông tin điện tử).  
 

 
(210) 4-2015-33375 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC  (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-33376 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-33377 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-33378 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUSUM PHARM LLC  (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33379 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33381 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 25.5.2; 3.13.1 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Ngô Thị ánh Hằng  (VN) 
336/1 bis, tầng 1, 001 chung cư Phan 
Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-33382 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Tín Kim Vân  (VN) 
2 Phước Trường 8, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
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(210) 4-2015-33383 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Tín Kim Vân   (VN) 
2 Phước Trường 8, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-33384 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Linh  
(VN) 
Thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng, 
huyện ý Yên, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: áo phông; áo khoác ngoài; quần áo thể thao; quần áo lót; mũ; váy. 
 

 
(210) 4-2015-33386 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần y tế Đức 

Minh  (VN) 
Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường 
Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế như phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh; dịch vụ phòng khám đa 

khoa (khám chữa bệnh cho người). 
 

 
(210) 4-2015-33389 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 19.13.22; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh dương, hồng nhạt, hồng 

đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Anh Thy  (VN) 
25 Lê Đình Thụ, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ tư vấn và cho lời khuyên liên quan đến dịch 

vụ y tế; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe liên quan đến sữa mẹ (y tế); dịch vụ đánh giá 
sức khoẻ y tế; dịch vụ cung cấp thông tin y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33390 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-33391 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 
(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-33392 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC   (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 
(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33400 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh, đen 

(540) 

 

(731) Võ Thanh Phong  (VN) 
376 ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn; hóa chất dùng trong công nghiệp; chế 
phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất kết dính cho bê tông; hóa chất để làm 
bóng màu, làm sáng màu dùng trong công nghiệp; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu. 
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(210) 4-2015-33401 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 24.13.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Tôn Văn Khánh  (VN) 
7A/35 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; dịch vụ điểm tin, tóm lược tin tức; 
tuyển dụng nhân sự. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; huấn luyện [đào tạo]; đào tạo thực hành [thao tác thử]; đào 
tạo lại nghề; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2015-33406 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Dược khoa  (VN) 
Số 8, dãy A7, khu đô thị Đầm Trấu, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-33407 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.11 
(731) HUTCHISON WHAMPOA 

ENTERPRISES LIMITED   (VG) 
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông; mạng viễn thông; phần mềm máy tính và thiết bị viễn 
thông (bao gồm cả modem) để cho phép kết nối với cơ sở dữ liệu và internet; chương trình 
hệ điều hành; phần mềm truyền thông và phần mềm máy tính được cung cấp trực tuyến từ 
cơ sở dữ liệu hoặc từ các phương tiện được cung cấp trên internet và các trang web; cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin công cộng và/hoặc cá nhân (đám mây công cộng, đám mây 
riêng); phần mềm máy tính để quản lý trực tuyến nội dung kinh doanh trong lĩnh vực dịch 
vụ điện toán đám mây, phần mềm máy tính, cụ thể là các công cụ phát triển phần mềm để 
quản lý nội dung trong mây; phần mềm máy tính để quản lý nội dung đám mây; phần 
mềm máy tính để biên soạn dữ liệu; thiết bị lưu trữ và lưu trữ bằng máy tính, cụ thể là hệ 
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thống phụ lưu trữ để lưu trữ và sao lưu dữ liệu điện tử bao gồm cả nội dung kinh doanh 
trong môi trường đám mây; phần cứng máy tính để tải lên, truy tìm, tải về, truyền tải và 
phân phát các nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây.  

 

Nhóm 35: Quản lý và điều hành mạng viễn thông và mạng máy tính cho người khác; dịch 
vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến mạng viễn thông; kiểm tra dữ liệu, quản lý dữ liệu; 
cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt máy tính, mạng viễn thông, 
thiết bị và hệ thống viễn thông; dịch vụ xây dựng và sửa chữa hệ thống công nghệ thông 
tin; dịch vụ lắp đặt máy tính tại chỗ và bảo dưỡng máy tính, hệ thống máy tính và thiết bị 
viễn thông; cung cấp thông tin liên quan đến sửa chữa hoặc lắp đặt được cung cấp trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn 
liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ mạng viễn thông; dịch vụ nền trao đổi viễn thông; 
cung cấp dịch vụ truy cập viễn thông bằng cáp, ống dẫn cáp, sợi quang, cáp sợi quang, vệ 
tinh, hệ thống không dây hoặc có dây hoặc bằng các phương tiện viễn thông khác; cung 
cấp truy cập viễn thông tới internet; dịch vụ viễn thông liên quan đến internet; dịch vụ 
cổng thông tin intemet, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP); xác minh dữ liệu, quản lý dữ 
liệu và truyền dữ liệu và truyền phát dữ liệu; dịch vụ hoán đổi và trao đổi dữ liệu điện tử; 
dịch vụ kết nối ngân hàng dữ liệu; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ nói trên; cung cấp hệ thống liên lạc dựa trên đám mây, bao gồm cả hệ 
thống điện thoại; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin động theo yêu cầu, đặc biệt là máy chủ hoặc mạng máy 
chủ với một hoặc nhiều ứng dụng phần mềm thực hiện qua mạng công cộng và/hoặc cá 
nhân, đặc biệt là internet (điện toán đám mây công cộng) và/hoặc mạng nội bộ công ty 
hoặc mạng nội bộ đại lý (điện toán đám mây riêng); cung cấp quyền truy cập vào các ứng 
dụng phần mềm, đặc biệt là dịch vụ web và dịch vụ đám mây, đặc biệt trong môi trường 
phát triển (nền) là dịch vụ đám mây, phần mềm là dịch vụ đám mây, cơ sở hạ tầng máy 
tính và/hoặc cơ sở hạ tầng máy chủ là dịch vụ đám mây.  

 

Nhóm 42: Tạo ra và duy trì trang web; lưu trữ các trang web của người khác; cài đặt và 
bảo trì phần mềm máy tính; thuê, cho thuê và cho thuê thời hạn ngắn máy tính, chương 
trình máy tính, thiết bị đầu cuối máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và các bộ phận và 
phụ kiện của chúng; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ nhà cung cấp lưu trữ đám mây; 
dịch vụ máy tính được cung cấp trực tuyến từ internet, cụ thể là tích hợp môi trường điện 
toán đám mây riêng và công cộng; dịch vụ tư vấn liên quan đến ngành công nghiệp máy 
tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn 
thông, và các bộ phận và phụ kiện của chúng; nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực viễn 
thông và truyền dữ liệu; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng 
và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện; dịch vụ hỗ 
trợ công nghệ thông tin; sắp xếp dữ liệu vào kho, khôi phục dữ liệu; dịch vụ khắc phục 
thảm họa cho các hệ thống truyền dữ liệu; chuyển đổi nội dung kỹ thuật số đa nền thành 
các nội dung, kỹ thuật số ở dạng khác; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ trên; điện toán đám mây; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ quản lý 
cơ sở hạ tầng để giám sát, quản trị và quản lý hệ thống ứng dụng và công nghệ thông tin 
điện toán đám mây công cộng và cá nhân; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp quản lý từ 
xa hoặc tại chỗ công nghệ thông tin cho người khác, giúp khách hàng áp dụng hoặc 
chuyển sang môi trường điện toán đám mây, tích hợp môi trường đám mây với các công 
cụ công nghệ thông tin khác, cho phép dịch vụ hoạt động hàng ngày, quản lý từ xa dịch 
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vụ đám mây, và cung cấp đăng nhập một lần cho môi trường đám mây; cung cấp môi 
trường trên cơ sở đám mây cho các doanh nghiệp, các nhóm và cá nhân để tạo ra các ứng 
dụng di động; dịch vụ cài đặt máy tính.  

 
 

(210) 4-2015-33408 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm dùng để chăm sóc và làm sạch da và tóc.  
 
 

(210) 4-2015-33409 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sạch Ecobeef   (VN) 
Số 7, ngách 379/34, phố Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò tươi; thịt bò đã chế biến; thịt bò được bảo quản.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: thịt bò tươi, thịt bò đã chế biến, thịt bò 
được bảo quản.  

 
 

(210) 4-2015-33410 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Hợp tác xã sản xuất và chế 
biến nông sản Đoàn Kết  (VN) 
Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 
 

 
(210) 4-2015-33411 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phương Minh  (VN) 
Số 63A khu TT Bông Vải Sợi, Lai Xá, xã 
Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
873 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; mì sợi dẹt; bánh kẹo; lớp phủ bánh ngọt; tinh bột 
cho thực phẩm; đường. 

 

 
(210) 4-2015-33412 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH OKUCHI  (VN) 
Số 02, Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre 2, 
xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Rau được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; mứt ướt; sữa; các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật.  

 

Nhóm 30: Dấm; muối; chế phẩm làm từ ngũ cốc; nước sốt; gia vị  
 

 
(210) 4-2015-33414 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.7.25; 25.12.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Trần Thanh Loan  (VN) 

Số 25 ngõ 254, đường Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-33415 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.17.11; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-33416 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.17.11; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-33417 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2015-33418 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-33419 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-33420 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-33421 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2015-33422 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-33423 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-33424 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2015-33425 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 

Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-33426 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 

Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-33427 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh dương , trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Network 
Hoàng Kim  (VN) 
Số 11, lô 1A Trung Yên 1, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y: thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thảo dược; trà thảo 

dược; thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm.  
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(210) 4-2015-33428 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.9; A25.7.3; 7.15.5 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, xanh tím than, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

mới và truyền thông Sông 
Xanh  (VN) 
Số 59, ngõ 1, phố Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 09: Môđun quang điện, cụ thể là cụm lắp ráp các pin quang điện; pin điện; ắc quy; 
pin năng lượng mặt trời; thiết bị điều khiển hệ thống pin năng lượng mặt trời; bộ nguồn 
chuyển đổi điện; bộ đấu nối tấm pin năng lượng mặt trời; đi-ốt phát quang (LED); bản cực 
dùng cho ắc quy điện; chip (mạch tích hợp).  

 

Nhóm 35: Mua bán: tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điều khiển hệ thống pin năng 
lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, bộ nguồn chuyển đổi điện, bộ đấu nối 
tấm pin năng lượng mặt trời, bóng đèn led.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể là thi công lắp đặt mảng pin quang điện, các hệ thống 
và hệ thống phụ; cung cấp thông tin về xây dựng.  

 
 

(210) 4-2015-33431 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 
Hoàng Long  (VN) 
224 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, sữa đông, đồ uống làm từ sữa, sữa đậu nành, sữa 
chua, pho mát.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo, cà phê, mì gói.  
 

 
(210) 4-2015-33432 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu công nghệ NANO  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn 
dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2015-33433 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Thế Hòa  (VN) 

Số 38-84 đường Đại Học Dân Lập, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-33434 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Thế Hòa  (VN) 

Số 38-84 đường Đại Học Dân Lập, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày da. 
 
 

(210) 4-2015-33435 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 24.17.25; 7.11.10; 26.13.25 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Giải Pháp 

Thanh Toán Việt Nam   (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng.  

 

Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe.  
 
 

(210) 4-2015-33436 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2 
(591) Xám, trắng, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 
Dòng  (VN) 
Lô A15/D11, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp dùng trong lĩnh vực xây dựng; tấm ốp trần bằng 
kim loại dùng trong lĩnh vực xây dựng; nhôm tấm dùng trong lĩnh vực xây dựng; nhôm lá 
dùng trong lĩnh xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-33437 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí thương 
mại Bút Chì Màu  (VN) 
P101, lầu 1 - 91 Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh ngọt; kem ăn (lạnh). 
 

 
(210) 4-2015-33438 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.14; 26.1.1; A25.7.21; 

25.5.25 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vi Sinh Môi 
Trường  (VN) 
41/4 Trần Quý Cáp, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại chế phẩm sinh học như nấm men, nấm sợi, xạ khuẩn.  
 

 
(210) 4-2015-33439 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.21; 25.5.25; 26.1.1; 1.15.15; 

1.15.14 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vi Sinh Môi 
Trường  (VN) 
41/4 Trần Quý Cáp, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại chế phẩm sinh học như nấm men, nấm sợi, xạ khuẩn.  
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(210) 4-2015-33440 (220) 27.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A25.7.21; 25.5.25; A7.1.11 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng, 

đen, nâu, xám, vành nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vi sinh Môi 
trường  (VN) 
41/4 Trần Quý Cáp, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại chế phẩm sinh học như nấm men, nấm sợi, xạ khuẩn. 
 
 

(210) 4-2015-33441 (220) 27.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A25.7.21; 25.5.25; 1.15.14 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương đậm, xanh 

dương, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vi sinh Môi 
trường  (VN) 
41/4 Trần Quý Cáp, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại chế phẩm sinh học như nấm men, nấm sợi, xạ khuẩn. 
 
 

(210) 4-2015-33443 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
Số 5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-33444 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
Số 5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-33447 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục K.I.C  
(VN) 
Số 48 đường Hoa Sứ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông, dạy nghề; dịch vụ đào tạo: đào tạo tin học, các khóa dạy về phê bình đánh giá 
chuyên môn, đào tạo về sự sống, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, đào tạo kỹ năng 
mềm; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2015-33448 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.9; 14.5.21; 14.5.23; A14.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Vật 
tư Kỹ thuật An toàn TP. HCM  
(VN) 
75A Lý Phục Man, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn; cửa chống cháy làm bằng sắt, cửa kho tiền làm bằng sắt. 
 

Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy kiểm tra tiền. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hỏa hoạn; xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc; 
phá dỡ các công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2015-33450 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.3; A26.4.14 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn tiếp thị 
và dịch vụ bất động sản Vừa 
Tầm Tay  (VN) 
Phòng 1901 tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketting; nghiên cứu thị trường; giới thiệu sản phẩm; thăm dò dư 
luận.  

 

Nhóm 36: Định giá bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản.  
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(210) 4-2015-33451 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NARGUERITE  
(VN) 
Số 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; son môi. 
 

 
(210) 4-2015-33452 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đun, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Trung Anh  (VN) 
Nhà ông Trần Trung Chiến, đội 12, xã 
Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 
Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-33454 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.4.1; 26.3.1; A18.4.11 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng hải 
MERMAID Việt Nam  (VN) 
Đường 12, khu công nghiệp Đông 
Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: tàu thủy, thiết bị an toàn cho tàu biển và giàn 
khoan dầu khí.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị an toàn cho tàu biển và giàn 
khoan dầu khí.  

 
 

(210) 4-2015-33455 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 19.11.1 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Thành  (VN) 
1000/40 đường 30-4, phường 11, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
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(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; tinh bột ăn kiêng; trà thảo dược.  

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; sản phẩm bột xay; nghệ vàng; gia vị; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở ngũ cốc; thảo mộc đã bảo quản (gia vị). 
 

 
(210) 4-2015-33457 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.13 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hồng Trâm Bảo   (VN) 
200/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chè sâm bổ lượng, canh tiềm gà. chè sen thập cẩm, nước mát, lá xông 

cảm (dạng nguyên liệu), táo đen.  
 

 
(210) 4-2015-33458 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1; 26.15.15 

(591) Xanh crôm, xám nhạt, cam pha đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn 
thương mại Độc Lập  (VN) 
12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Lập bản khai thuế; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh 

doanh.  
 

 
(210) 4-2015-33467 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Viet Unique  (VN) 
P207 tòa nhà Golden Alliance, số 2 

Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
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(210) 4-2015-33468 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Viet Unique  (VN) 
P207 tòa nhà Golden Alliance, số 2 
Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-33469 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Viet Unique  (VN) 
P207 tòa nhà Golden Alliance, số 2 
Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-33470 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.24; 18.3.21 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Chế biến dịch 

vụ thủy sản Đông Dương   (VN)
Số 257 Lý Thường Kiệt, phường Phan 
Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-33471 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.4; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu APO   (VN) 
Số 21, tổ 17, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá sách.    
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo; xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau bàn ghế, giá sách, tủ, kệ giường, râu giả, tóc giả, rau củ quả đã qua chế biến, 
rau củ quả chưa qua chế biến, thịt chua chế biến, thịt đã qua chế biến, gạo, bánh kẹo.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản, đầu tư 
bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ công trình; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng nhà 
ở chung cư. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2015-33472 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 6.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu APO   (VN) 
Số 21, tổ 17, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất dính dùng để gắn tóc giả; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem 
làm trắng da; xà phòng khử mùi. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc; thảo dược. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: mỹ phẩm, chất dính dùng để gắn tóc giả, bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm 
trắng da, xà phòng khử mùi, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thuốc, thảo dược. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2015-33473 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu APO   (VN) 
Số 21, tổ 17, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; dây chuyền; đồ nữ trang; hoa tai; đồng hồ. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Khuy (cúc); kim khâu; khóa kéo; vật dụng đỡ cổ áo; ruy băng; đồ trang trí cho 
quần áo.  
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Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo; xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm rau, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khuy (cúc), kim khâu, khóa kéo, vật dụng đỡ 
cổ áo, ruy băng, đồ trang trí cho quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-33474 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-33475 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92, phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-33476 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương   (VN) 
Số 92, phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-33477 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 25.5.2 
(591) Đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông TVNET Việt Nam  (VN) 
Số 41D, ngách 46, ngõ 445 Lạc Long 
Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên internet.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  
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(210) 4-2015-33478 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ovanet  (VN) 
2A đường 18, phường Linh Chiểu, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế); thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33479 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dự án Vincop  (VN) 
Lầu 46, tòa nhà Pitexco Financial Tower, 
số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường.  
 

 
(210) 4-2015-33480 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dự án Vincop   (VN) 
Lầu 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 
số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường.  
 

 
(210) 4-2015-33481 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 
(731) Công ty cổ phần Phát Thanh 

Phong  (VN) 
130 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ). 
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(210) 4-2015-33482 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát Thanh 
Phong   (VN) 
130 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ). 
 

 
(210) 4-2015-33483 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát Thanh 
Phong   (VN) 
130 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ). 
 

 
(210) 4-2015-33484 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.7 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây sẫm, xanh lá 

cây, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn LMP  (VN) 
Phòng 302, 60 Hai Bà Trưng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; li-xăng phần mềm máy tính (dịch 
vụ pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ li-xăng sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; hoạt động tư vấn pháp luật và đại diện pháp luật cho khách 
hàng.  

 
 

(210) 4-2015-33490 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Pontet Allano et AssociÐs 

Selarl de conseils en 
propriÐtÐ industrielle  (FR) 
B©timent Platon, Parc Les Algorithmes, 
91190 SAINT AUBIN (France) 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm tẩy rửa, đánh 
bóng và cọ rửa; chế phẩm làm sạch; dầu dùng cho mục đích làm sạch; chế phẩm bảo quản 
đồ da thuộc (chất làm bóng); chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc; kem đánh bóng; kem 
dùng cho đồ da thuộc; kem đánh giày; xi đánh giày; chế phẩm làm bóng; sáp/xi dùng cho 
thợ giày; chất pha chế dầu thơm; dầu thơm (nước hoa); nước thơm để xức sau khi tắm; 
nước hoa với hàm lượng dầu tinh chất từ 12-20%; nước thơm cô-lô-nhơ (nước hoa có hàm 
lượng dầu tinh chất từ 2-4%); chất nền dùng cho nước hoa; chiết xuất của hoa [nước hoa]; 
tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương 
liệu [chất thơm]; hương thơm để thắp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và môi; chế 
phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ 
làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tay, mặt và cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm làm thẳng tóc; nước xức tóc; chế phẩm tẩy màu tóc; thuốc nhuộm tóc, kem hoặc gel 
để cố định kiểu tóc; keo xịt tóc; kem để làm rụng lông; sáp để làm rụng lông; chế phẩm 
cạo râu; xà phòng cạo râu; bọt cạo râu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm chống 
nắng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm rám nắng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
tự làm da nâu cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng; 
xà phòng; dầu gội đầu; gel để tắm dưới vòi sen; gel để tắm; dầu để tắm; muối để tắm; xà 
phòng tạo bọt để tắm; ngọc trai để tắm [cho mục đích mỹ phẩm]; bột tan dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế 
phẩm khử mùi; chế phẩm trang điểm; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bột sắt 
đỏ; phấn trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm tạo màu cho mí mắt; bút chì cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
hình xăm tạm thời cho cơ thể và móng tay; bộ mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm chăm sóc 
và làm đẹp cho móng tay; nước sơn móng; vật bảo vệ móng tay; nước tẩy sơn móng; 
móng giả cho tay và chân; bộ dụng cụ làm móng giả; chất dính cho móng giả. 

 

 
(210) 4-2015-33491 (220) 27.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) COSON CO., LTD.  (KR) 

6F., 333, Yeongdong-daero, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm trang điểm; chất làm 
bóng móng; lông mi giả; dầu gội đầu; nước hoa; son môi; mát-ca-ra; phấn trang điểm 
dạng nén. 

 

 
(210) 4-2015-33492 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PT UNIVERSAL INDOFOOD 

PRODUCT  (ID) 
Jl. K.L. Yos Sudarso (Tanjung Mulia) 
Km. 7,3; Medan, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-33493 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.5; 26.4.1; 5.13.7; 25.1.25; 25.1.9; 

A25.1.10 
(731) "NATURA SIBERICA" Ltd.  (RU) 

Komnata 18a, dom 101, ul. 
Yuzhnobutovskaya, Moscow, 117042, 
Russia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; dầu xả tóc; 
kem mỹ phẩm; nước xức tóc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 
dầu dùng cho mục đích làm sạch, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng; xà phòng 
khử trùng/tẩy uế; xà phòng khử mùi; xà phòng cạo râu; xà phòng vệ sinh dạng bánh; xá 
phòng có chứa thuốc; bộ mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng chế phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để tắm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm trang 
điểm; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá 
nhân]; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm 
tẩy trang; chế phẩm chăm sóc móng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm tẩy trang; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; dầu gội khô. 

 

 
(210) 4-2015-33494 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BENJAMIN NGUYEN  (US) 

Apt. 3D, 303 Greenwich Street, New 
York, New York 10013, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần cacbon được gia cố bằng sợi cacbon và được làm tăng độ rắn bởi một 
ma trận cacbon để sử dụng trong sản xuất; hợp phần ma trận gốm dùng trong sản xuất vệ 
tinh, tên lửa, tên lửa hành trình, phương tiện hàng không vũ trụ, động cơ máy bay và hệ 
thống phanh; hợp phần đất sét và nhựa được biến đổi hóa học để sử dụng trong sản xuất 
nhựa; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật ứng dụng trong quản lý nhiệt hoặc truyền nhiệt; 
hợp chất chủ yếu chứa polymer dùng trong sản xuất các mặt hàng thương mại, công 
nghiệp; hợp phần polymer dùng trong sản xuất hàng thương mại và công nghiệp. 

 

Nhóm 07: Máy in ba chiều (máy in 3D); máy phát điện. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in 3D; gia công chế tạo: máy phát điện, thiết bị giải pháp lưu trữ, thiết 
bị quân sự bằng máy in 3D; gia công chế tạo theo đơn đặt hàng các sản phẩm: cơ khí, 
động cơ, máy phát điện, thiết bị lưu trữ, thiết bị quân sự, hợp chất hóa học. 
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(210) 4-2015-33495 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-33496 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm để làm sạch; nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống đổ mồ hôi 
dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm 
màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm và vệ sinh 
thân thể không chứa dược chất; chế phẩm để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa 
dược chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức 
dùng cho da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước 
hoa cô-lô-nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm 
nâu da dưới ánh nắng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để 
trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn rôm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); bông 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy mỹ 
phẩm, miếng bông mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất 
làm sạch dùng cho cá nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

 
(210) 4-2015-33497 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
NJ 07632, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm uốn 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
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cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước bóng 
tóc (mỹ phẩm); keo vuốt tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chế phẩm dạng 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-33498 (220) 27.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 19.7.1; 19.7.7; A5.3.15; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, đỏ, trắng, 

ghi, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
vàng 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược chất và 
không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng để làm 
sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm để làm mát không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-33499 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; 26.3.4; 4.5.21; A25.7.8 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần mỹ thuật 

tổng hợp Việt Nam  (VN) 
Số 36 ngõ 148 đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, cụ thể: dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; thiết bị tập thể dục; 
dụng cụ chống đỡ dùng cho vận động viên; vật dụng bảo vệ đầu gối; vật dụng bảo vệ ống 
chân; vật dụng bảo vệ khuỷu tay.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (thể thao và giải trí); câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ 
và thể dục thể hình; câu lạc bộ luyện tập thể dục yoga; dịch vụ dạy võ thuật. 

 
 

(210) 4-2015-33502 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm lò xo; đệm khỉ (không dùng cho mục đích y tế); đệm hơi (không 
dùng cho mục đích y tế); gối hơi (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 24: Vỏ đệm (nệm); áo gối (vỏ gối); đồ bằng vải dùng cho giường; chăn; tấm trải 
phủ giường.  

 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); khăn quàng; bít tất; cà vạt; mũ len.  
 
 

(210) 4-2015-33504 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HUANG LANGHUA   (CN) 

RM 501, 3th Plaza, Jinbi Garden, No. 
46, Jiejin West Road, Panyu District, 
Guangzhou City, China  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không 
khí]; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bình nước nóng cho nhà tắm; lò đốt; đèn.  

 

 
(210) 4-2015-33505 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HUANG LANGHUA    (CN) 

RM 501, 3th Plaza, Jinbi Garden, No. 
46, Jiejin West Road, Panyu District, 
Guangzhou City, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không 
khí]; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bình nước nóng cho nhà tắm; lò đốt; đèn.  
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(210) 4-2015-33506 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; 3.7.10; 5.7.3; 3.7.16 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển và trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất áo mưa Yến Nhi  (VN) 
Khu dân cư số 1, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

 
(210) 4-2015-33507 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.1.5; 18.1.23; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh lá mạ, đỏ gạch, trắng, xanh xám 
(731) Đỗ Thị Mỹ Liên  (VN) 

Phòng 12A02 tòa N01B, chung cư 
Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm, cụ thể là: lương thực, thực 
phẩm, đồ uống (thịt các loại tươi sống; thịt đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; trái 
cây tươi; rau củ đã qua chế biến; rau củ tươi; trứmg; sữa; sữa chua, bánh kẹo; mứt; thực 
phẩm ăn nhanh; các loại hạt đã qua chế biến; thực phẩm chế biến trên cơ sở ngũ cốc; gia 
vị các loại; đồ uống không có cồn); đồ trang trí nhà cửa; quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân, 
tay; mỹ phẩm; nguyên liệu để làm đẹp; sách báo; đồ gia dụng (bát đĩa; đũa; cốc; chén; bộ 
nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; bình; lọ; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng 
cụ nhà bếp; đồ thuỷ tinh, pha lê, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng; hộp đựng bữa ăn 
trưa; bộ đựng đồ gia vị; đồ pha trà; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-33508 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.1; 1.5.1; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương, vàng 
(731) GLOBALHEALTH ASIA LIMITED  

(HK) 
140 1-3 Chinachem Hollywood Centre, 1-
13 Hollywood Road, Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm sức khỏe; dịch vụ bảo hiểm y tế; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ 
tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ kinh doanh bất động sản.  
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(210) 4-2015-33509 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD   (KR) 
2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-33510 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD   (KR) 
2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Korea    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-33511 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán buôn các dụng cụ dùng trong khách sạn/nhà 

hàng/quán cà phê; dịch vụ cửa hàng bán buôn các dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ các dụng cụ dùng trong khách sạn/nhà hàng/quán cà phê; dịch vụ 
marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công 
chúng; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2015-33512 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Bát thủy tinh; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; cốc; đồ chứa đựng cho thực 
phẩm; hộp bằng thủy tinh; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp.  

 
 

(210) 4-2015-33513 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bình; chai lọ; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; đồ chứa đựng dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ nhà bếp; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng; dụng cụ 
cho mục đích gia dụng.  

 
 

(210) 4-2015-33514 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, cam, xám 
(731) AICHI TOKEI DENKI CO., LTD.    (JP) 

2-70, Chitose, I-chome, Atsuta-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken 456-0054 JAPAN 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; đồng hồ đo; thiết bị đo, bằng điện; đồng hồ đo khí [dụng cụ đo 
đạc]; thiết bị đo dung lượng; bộ dò; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo mức nước; van solenoid 
[công tắc điện tử]; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết 
bị liên lạc; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị điều chỉnh điện; 
thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị báo động; phong kế; dụng cụ đo; thiết bị đo 
chính xác; thiết bị điều khiển từ xa.  

 

 
(210) 4-2015-33515 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Keo Sơn Hùng 

Gia   (VN) 
350/12 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi cảc sản phẩm: 
thuốc màu, sơn, vecni.  
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(210) 4-2015-33516 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh, xám, đen 
(731) 1. RENA WARE INTERNATIONAL 

INC.   (US) 
No. 15885 NE 28th Street Bellevue, WA 
98008-2100  
2. NIC Resourcing Co., Ltd.   (HK) 
Suite A, 19th Floor, Ritz Plaza, 122 
Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon 
Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ dùng nấu nướng trong nhà bếp không dùng điện: xoong; nồi; chảo.  
 

 
(210) 4-2015-33517 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Minh Ngọc  (VN) 

39/5 đường Phùng Khắc Khoan, phường 
Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy mát-xa (massage), thiết bị dụng cụ y tế (máy trợ tim, máy điện 
tim, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy trợ thính, máy xông mũi họng, máy trị 
viêm mũi dị ứng, máy tạo oxy, máy hút dịch, máy đo lượng mỡ, máy đo oxy trong máu, 
nệm chống loét, nhiệt kế điện tử, giường y tế, máy châm cứu, ống nghe tim phổi, dụng cụ 
thẩm mỹ, cân sức khỏe, máy xét nghiệm, xe lăn cơ, xe lăn bằng điện và các sản phẩm hỗ 
trợ người khuyết tật khác), dụng cụ thể thao thể hình (giàn tập tạ, xe đạp thể thao, xà đơn, 
ghế cong tập bụng, máy tập cơ chân, máy chạy bộ, thảm tập yoga, máy tập cơ lưng).  

 
 

(210) 4-2015-33518 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.1 
(591) Hồng, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thẩm mỹ Nhất Dáng 
Nhì Da  (VN) 
261A - 261B Nguyễn Văn Trỗi, phường 
10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ: câu lạc bộ thể dục thể thao (thể dục thẩm mỹ); trung tâm huấn 
luyện thể dục thể thao) (thể dục thẩm mỹ); tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-33519 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 3.7.1; 3.7.16; 26.1.2; A1.1.10; 

A26.11.8; A24.7.23 

(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

xuất nhập khẩu phân bón 
Quốc Tế Âu Mỹ G.A.F   (VN) 
Cụm Công Nghiệp Thạnh Phú, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-33520 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-33526 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A11.3.3 

(731) BESPRESSO PTE LTD   (SG) 
21 Bukit Batok Crescent, #15-75 Wcega 

Tower, Singapore 658065  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
900 

(210) 4-2015-33527 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.5.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh ngọc, đỏ, 

đen, vàng, nâu 

(731) Công ty TNHH sơn công 
nghiệp Thái Dương  (VN) 
Khóm Long Bình, phường Khánh Bình, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dùng cho bề mặt tường; sơn tĩnh điện; sơn chuyên dụng dùng 

cho xe ô tô; sơn gỗ; sơn chống gỉ. 
 

 
(210) 4-2015-33528 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.21; 1.15.15; 1.15.24 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trường Thủy  (VN)
BT8, tổ 11, phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước đóng chai; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không 

chứa cồn; nước ép hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-33529 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) WEI JIELIAN   (CN) 

No 15 Trung Doan, Thai Binh Village, 

Ba Nam Commune, Lai Tan City, 

Guangxi Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 

(OCEANLAW., JSC.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, bộ phận và phụ kiện của xe đạp điện, xe máy điện, bộ 

phận và phụ kiện của xe máy điện, ô tô điện, bộ phận và phụ kiện của xe ô tô điện.  
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(210) 4-2015-33530 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) WEI JIELIAN   (CN) 

No 15 Trung Doan, Thai Binh Village, 
Ba Nam Commune, Lai Tan City, 
Guangxi Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, bộ phận và phụ kiện của xe đạp điện, xe máy điện, bộ 
phận và phụ kiện của xe máy điện; ô tô điện, bộ phận và phụ kiện của xe ô tô điện.  

 
 

(210) 4-2015-33531 (220) 27.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 5.5.4; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng, nâu 
(731) Nguyễn Hoàng Thanh  (VN) 

354/51 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, giấy vệ sinh, khăn ướt (bằng giấy), khăn hộp (bằng giấy). 
 

 
(210) 4-2015-33532 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khải Nguyên  (VN) 
66-66A Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Bu-lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-33533 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khải Nguyên  (VN) 
66-66A Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 06: Bu-lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-33534 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.2; 7.3.11 

(591) Xanh, đỏ, cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
công nghiệp Phú Sơn  (VN) 
Số 101 phố Định Công Thượng, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Dải phân cách bằng kim loại dùng cho đường xá; tấm đúc cho xây dựng bằng 

kim loại; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; lá và tấm kim loại; trần nhà bằng kim 

loại; máng xối bằng kim loại cho công trình xây dựng; lớp ốp tường bằng kim loại [xây 

dựng]; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; máng thoát nước bằng kim loại cho mái nhà. 
 

 
(210) 4-2015-33535 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Phát 
Huỳnh  (VN) 
174 đường Nhật Tảo, KV. Yên Hòa, 

phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng, lát quả, lát trái cây sấy khô; trái cây được bảo quản; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; quả đóng hộp, trái cây đóng hộp; tỏi được bảo quản; 

nho khô. 
 

 
(210) 4-2015-33536 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD   (IN) 

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 

Desai Road, Mumbai - 400 026, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm chuyên điều trị các bệnh về da. 
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(210) 4-2015-33537 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 1.5.1; 26.1.2; 26.1.6; 3.7.7; 

25.1.6; 3.7.14 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn Quốc 
tế RUNLONG - Hậu Giang  (VN) 
Khu công nghiệp Sông Hậu- Giai đoạn 1, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Chất nhũ tương (dùng trong thực phẩm). 
 

Nhóm 29: Bơ thực vật; bơ; chất béo từ dừa; dầu dừa; mỡ, chất béo ăn được; dầu có thể ăn 
được; dầu ôliu cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; sữa; sản 
phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-33538 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.4; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn Quốc 
tế RUNLONG - Hậu Giang  (VN) 
Khu công nghiệp Sông Hậu- Giai đoạn 1, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Chất nhũ tương (dùng trong thực phẩm). 
 

Nhóm 29: Bơ thực vật; bơ; chất béo từ dừa; dầu dừa; mỡ, chất béo ăn được; dầu có thể ăn 
được; dầu ôliu cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; sữa; sản 
phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-33539 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ Mây Việt  
(VN) 
Phòng số 3, nhà 5, công viên phần mềm 
Quang Trung, đường Tô Ký, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2015-33540 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Tin học Toàn Cầu  (VN)
Phòng số 9, nhà 5, công viên phần mềm 
Quang Trung, đường Tô Ký, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-33541 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây, vàng 

nhạt, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Tin học Toàn Cầu  (VN)
Phòng số 9, nhà 5, công viên phần mềm 
Quang Trung, đường Tô Ký, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-33542 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1; 25.1.25 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Phú Hải Long  
(VN) 
Số 80, đường Đông Kinh Nghĩa Thục, 
phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà , 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-33546 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Nghị Anh  (VN) 
42 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn cụ thể: nước tăng lực, nước ép trái cây, nước có ga, nước 
soda, nước chanh, nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-33547 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
Gia Kiến  (VN) 
47/21 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điều hoà không khí; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm 
trong xây dựng. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất. 

 

(210) 4-2015-33548 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.1; 7.1.24; A1.1.10; A7.1.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ quốc tế Kim Hoàng  
(VN) 
Số 798, đường Trương Định, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất tiết ra từ thịt, rau, quả được bảo 
quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước hoa quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột 
cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, 
mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị), gia 
vị, kem lạnh; xuất nhập khẩu: thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất tiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước hoa quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và 
các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, 
bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem 
ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị), 
gia vị, kem lạnh; đại lý mua bán: thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất tiết ra từ thịt, rau, quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước hoa quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa 
và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột 
sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, 
kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước sốt (gia 
vị), gia vị, kem lạnh. 
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(210) 4-2015-33549 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.14; A3.9.24 
(591) Xanh da trời, vàng, hồng, trắng, tím, 

xanh lá cây, vàng cam, xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NJUNG  (VN) 
Số 7, ngõ 765, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; phụ kiện thời trang như: đồ đi chân, 
khăn quàng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-33550 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.4; 21.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính: (dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối cụ  thể là máy tính. mấy trạm), thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chỉ dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cục tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi, 

 

 
(210) 4-2015-33551 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Công   (VN) 
Số 448 đường Cách Mạng Tháng 8, thị 
trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-33552 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 
(731) GEMS GLOBAL IPCO (CAYMAN) 

LIMITED   (KY) 
Maples Corporate Services Limited, PO 
Box 309, Ugland House, Grand Cayman, 
KY1 -1104, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề; giáo dục liên quan tới các đối tượng dạy nghề; hướng nghiệp, 
huấn luyện (đào tạo); dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2015-33553 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) YANMAR CO., LTD.   (JP) 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, 
Japan  

(540) 
 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi; túi đeo ngang bụng; ba lô; túi cho người câu cá.  
 

Nhóm 25: áo khoác; áo khoác không thấm nước; áo khoác cho người câu cá; áo khoác 
dùng khi đi câu cá; áo pacca; áo khoác ngoài có mũ trùm đầu, áo choàng ngoài; áo 
choàng dài; áo gilê; áo gilê cho người đi câu cá, áo len dài tay; áo sơ mi; áo sơ mi mặc khi 
bận lễ phục; đồ dùng trẻ con dưới nước; áo khoác không thấm nước dùng đi thuyền; quần; 
quần dùng trong lao động; bộ quần áo liền, quần dài có hai dây đeo qua vai; quần áo 
chuyên dụng cho người đánh bắt cá; quần ống bó; ủng lội nước; váy; mũ che tai (trang 
phục); tạp dề; vật giữ ấm cổ; vật giữ ấm cánh tay; mũ chống nắng; mũ lưỡi trai; mũ len; 
mũ đội đầu, mũ đội khi làm việc; giầy cao cổ; giầy đi mưa; giầy đế mềm; giày dùng đi tàu 
thuyền; ủng bảo hộ lao động; ủng cao su; ủng dùng đi câu cá (không thấm nước). 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống thiết bị sưởi ấm; lắp đặt, sửa chữa và 
bảo dưỡng hệ thống thiết bị điều hòa không khí; cho thuê thiết bị điều hòa không khí; bảo 
dưỡng và sửa chữa máy bay; cho thuê máy và thiết bị xây dựng; cho thuê máy đào, máy 
xúc; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy xây dựng; bảo dưỡng máy kéo; sửa chữa và bảo dưỡng 
xe có động cơ, trạm nạp năng cho xe cộ; bảo dưỡng và sửa chữa thuyền tàu lớn; bảo 
dưỡng và sửa chữa máy phát điện năng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị nông 
nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy và dụng cụ câu cá; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy xén cỏ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy thổi tuyết hoặc máy phun tuyết. 
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(210) 4-2015-33554 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
tự động hóa AUTOSMART  (VN) 
Số 9C, ngách 119, ngõ 68 đường Cầu 
Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị camera quan sát. 
 
 

(210) 4-2015-33556 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.1; A5.9.23; 5.9.12 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân VINA 

Phát  (VN) 
58 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ , quả muối  chua ngọt không sử dụng dưới dạng gia vị, rau, củ, quả sấy 
khô; rau củ quả đông lạnh, trái cây sấy khô; trái cây đông lạnh; mứt trái cây (mứt ướt) trái 
cây dầm đường; trái cây bảo quản. 

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi, tráí cây tươi, nấm tươi, quả hạnh nhân.  
 
 

(210) 4-2015-33557 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa). 
 
 

(210) 4-2015-33559 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH CENTECH  (VN) 
Phòng 3B05-3B06, tầng 4, toà nhà 
Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Dakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, camera dùng để quan sát, thiết bị ghi 
truyền và tái tạo âm thành hoặc hình ảnh. 
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(210) 4-2015-33560 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.5.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giao nhận 
thương mại dịch vụ Rồng ¸ 
Châu  (VN) 
24/12/8 đường số 10, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hoá trong và ngoài nước; 
bốc dỡ hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường ô tô; cho thuê kho bãi; đóng gói bao bì. 

 

 
(210) 4-2015-33561 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7,  
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-33562 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Minh  (VN) 
Số 10, phố Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay. 
 

 
(210) 4-2015-33563 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Minh   (VN) 
Số 10, phố Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay. 
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(210) 4-2015-33564 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến  (VN) 
Số 3, ngách 30, ngõ 548, đường Nguyễn 
Văn Cừ, tổ 9, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-33565 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hồng Phước   (VN) 
Số 49, ngõ 766 Đê La Thành, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho y tế, thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2015-33566 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hồng Phước    (VN) 
Số 49, ngõ 766 Đê La Thành, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho y tế, thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2015-33567 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hồng Phước    (VN) 
Số 49, ngõ 766 Đê La Thành, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho y tế, thuốc đông y.  
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(210) 4-2015-33568 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PROFA  (VN) 
516 Phan Xích Long, phường 3, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-33569 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.8 

(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản An Phước Hưng  (VN) 
14/20 Nhất Chi Mai, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán nhà đất, dịch vụ môi giới bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-33570 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.1; A11.3.3; 24.15.1; 26.4.2 

(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Thu Kim   (VN) 
403 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-33571 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Kim   (VN) 
403 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  
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(210) 4-2015-33572 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 6.1.2; A6.19.11 
(591) Cam, xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm hữu 
cơ Việt Nam  (VN) 
208/14, phan Huy ích, phuờng 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, mật ong. 
 

Nhóm 31: Rau quả tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả. 
 
 

(210) 4-2015-33573 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Lê Hoàng Thế Vân   (VN) 
58/12 Hậu Giang, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn ướt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy, khăn tay bỏ tủi bằng giấy; khăn 
giấy để tẩy trang.  

 
 

(210) 4-2015-33574 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2; A5.1.16; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại BTA  (VN) 
22 Hoa Cau, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hô Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà các loại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn, quán ăn, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-33575 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; 18.3.21; A3.9.24 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu thủy sản 
Nghi Sơn  (VN) 
Tầng 7 - 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Cá cơm, lát trái cây mỏng, trai sò, cá [không còn sống], thực phẩm chế biến từ 
cá, cá ướp muối, phi-lê cá, cá được bảo quản, thực phẩm chế biến từ cá, cá mòi [không 
còn sống], cá hồi. 

 

 
(210) 4-2015-33576 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Đinh Nguyệt Yến  (VN) 
65/68/14 đường 5, khu phố 2, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Bít tất ngắn cổ, giày thể thao, quần áo, thắt lưng, giày, dép, mũ. 
 

 
(210) 4-2015-33577 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Đinh Nguyệt Yến   (VN) 
65/68/14 đường 5, khu phố 2, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Bít tất ngắn cổ, giày thể thao, quần áo, thắt lưng, giày, dép, mũ. 
 

 
(210) 4-2015-33578 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại đầu tư Đại Dương  
(VN) 
Số 54, ngõ 663, phố Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu ăn dùng điện: nồi cơm điện; bếp điện từ; lò vi sóng (thiết bị nấu 
nướng); ấm đun nước (có dùng điện); nồi áp suất (có dùng điện); bếp ga; bếp nướng dùng 
điện; đèn chiếu sáng; bóng đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-33579 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại đầu tư Đại Dương  
(VN) 
Số 54, ngõ 663, phố Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu ăn dùng điện: nồi cơm điện; bếp điện từ; lò vi sóng (thiết bị nấu 
nướng); ấm đun nước (có dùng điện); nồi áp suất (có dùng điện); bếp ga; bếp nướng dùng 
điện; đèn chiếu sáng; bóng đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-33581 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1; 26.4.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Hoàng 
Gia Lâm   (VN) 
137 Trần Não, khu phố 3, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy bơm như: bơm bánh răng, bơm chân không, bơm ly tâm, 
bơm màng, bơm định lượng; mua bán ống và phụ kiện bằng inốc; mua bán các sản phẩm 
được làm bằng nhựa như: ván nhựa PP, bao bì nhựa PE, bao bì nhựa PP, hũ bằng nhựa PE, 
PVC, PP, dây đai bằng nhựa, ống nhựa, sọt, thùng dép, bàn ghế, đồ chơi bằng nhựa; mua 
bán xe nâng, các loại dây băng tải; mua bán các loại đèn diệt côn trùng không dùng vào 
mục đích nông nghiệp, các loại đèn đốt diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn, lâm nghiệp; mua bán các thiết bị điện như đui điện, ổ cắm điện, công tắc, thiết bị đo 
nhiệt độ, máy cảm biến, bóng đèn, đèn sát khuẩn, đèn diệt côn trùng, các loại bạc đạn; 
mua bán các máy móc thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy tính xách tay, 
máy tính để bàn, máy chiếu, bảng điện tử, máy scan, máy hủy giấy, máy in nhãn, máy 
đọc mã vạch, máy in mã vạch.  

 
Nhóm 39: Cho thuê xe nâng (phương tiện để di chuyển và bốc dỡ hàng hoá); cho thuê các 
loại dây băng tải cho mục đích vận tải. 

 

 
(210) 4-2015-33582 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Công nghiệp 

Thông thái  (VN) 
30/3 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy bơm như: bơm bánh răng, bơm chân không, bơm ly tâm, 
bơm màng, bơm định lượng; mua bán ống và phụ kiện bằng inốc; mua bán các sản phẩm 
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được làm bằng nhựa như: ván nhựa PP, bao bì nhựa PE, bao bì nhựa PP, hũ bằng nhựa PE, 
PVC, PP, dây đai bằng nhựa, ống nhựa, sọt, thùng dép, bàn ghế, đồ chơi bằng nhựa; mua 
bán xe nâng, các loại dây băng tải; mua bán các loại đèn diệt côn trùng không dùng vào 
mục đích nông nghiệp, các loại đèn đốt diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn, lâm nghiệp.  

 
Nhóm 39: Cho thuê xe nâng (phương tiện để di chuyển và bốc dỡ hàng hoá); cho thuê các 
loại dây băng tải cho mục đích vận tải.  

 

 
(210) 4-2015-33583 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.4; A2.9.17; 2.9.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục GNT  
(VN) 
144 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; dạy nghề; tổ chức đào tạo về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, 

giải trí; dịch vụ tư vấn giáo dục và tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.  
 

 
(210) 4-2015-33584 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33585 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-33586 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-33587 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Trọng Đăng  (VN) 

Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-33589 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.1.22; 26.1.1; 3.5.7 
(591) Vàng tươi, xanh dương nhạt, đỏ, xám 

đen, xám trắng, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác sản xuất rập 
chuột thị trấn An Châu  (VN) 
ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 06: Bẫy chuột. 
 

 
(210) 4-2015-33590 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh 
Tuyền  (VN) 
ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Nếp giống, lúa giống. 
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(210) 4-2015-33591 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9; 25.7.25; 5.13.25 
(591) Vàng đồng, đen, nâu đỏ, xám 
(731) LE JEUNE LUC PAUL JEAN HUBERT  

(FR) 
C/O Anatra Sarl, 10 Rue De La 
Concorde, 05300 Laragne, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn; ghế; giường; tủ; kệ (bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, 
ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này hoặc Iàm 
bằng chất dẻo (như plastic)); khung ảnh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức buổi tiệc (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; tổ chức các cuộc 
thi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế 
đồ họa nghệ thuật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán bar; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2015-33592 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và phát triển công nghệ ứng 
dụng Việt Nam  (VN) 
Số 11, ngách 40/9, phố Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Sản xuất chương trình máy tính (phần mềm); thiết kế trang tin điện tử; thiết kế 
phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; cho thuê 
máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-33593 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.16; 26.1.1; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đen, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Lâm  (VN) 
4/1 đường Trạng Trình, phường 09, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 31: Hạt giống hoa; hạt giống rau. 
 

 
(210) 4-2015-33594 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.4.7; 6.1.2; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 
Bình  (VN) 
Số 11D, đường Trần Phú, khóm 2, 
phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-33595 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Biệt thự C3-NO8B, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-33596 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.7.9; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Tím, đen, tím nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chăm sóc khỏe và đẹp Việt 
Nam   (VN) 
40/19 đường Bàu Cát 2, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-33597 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xuất nhập 
khẩu và thương mại Mỹ Hưng 
Sài Gòn  (VN) 
350 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; đèn chiếu sáng; thiết bị 
chiếu sáng dùng cho xe cộ; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng (bếp từ); bình nước nóng cho 
nhà tắm; máy sưởi ấm. 

 

 
(210) 4-2015-33598 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xuất nhập 
khẩu và thương mại Mỹ Hưng 
Sài Gòn   (VN) 
350 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện gia dụng như: công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm 
điện, dây điện, bộ nạp pin, đui đèn và các loại tiếp xúc khác [nối điện], hộp cầu dao điện 
[điện], bộ ngắt điện, máy biến thế [điện], quạt điện, tủ lạnh, lò sưởi, thiết bị đốt nóng, 
thiết bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-33599 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.16; A5.1.5; A5.11.13 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Việt Anh  (VN) 
Thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
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(210) 4-2015-33600 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Việt Anh   (VN) 
Thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2015-33601 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Việt Anh   (VN) 
Thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

(210) 4-2015-33602 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PRECISE CHEMIPHARMA PVT.LTD  

(IN) 
108, Malwa, E.S.Patanwala Ind Estate, 
L.B.S.Marg,Ghatkopar(West), Mumbai 
400086, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33603 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PRECISE CHEMIPHARMA PVT.LTD  

(IN) 
108, Malwa, E.S.Patanwala Ind Estate, 
L.B.S.Marg,Ghatkopar(West), Mumbai 
400086, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33604 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) PRECISE CHEMIPHARMA PVT.LTD  

(IN) 
108, Malwa, E.S.Patanwala Ind Estate, 
L.B.S.Marg,Ghatkopar(West), Mumbai 
400086, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33605 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất 
thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, 
bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y 
tế, vật tư y tế tiêu hao (mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm), điện 
cực đán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-33606 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OSAKA    (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 

phường Quang Trung, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-33607 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A25.7.7 

(591) Xanh, nâu, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ VHV  (VN) 
24/2/2 đường số 23, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 28: ống tiết kiệm dạng đồ chơi, đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2015-33608 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 25.5.25 

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nga Vinh   (VN) 
Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, nệm; gối dài, gối ống, gối ôm.  

 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; áo gối, vỏ gối.  
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(210) 4-2015-33609 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hoàng Gia 
Phát  (VN) 
38 đường Cây Keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Vali, túi xách tay, túi du lịch, cặp sách, ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua, bán quần áo, giày dép, vali, túi xách tay, túi du lịch, cặp sách, ba lô.  
 

 
(210) 4-2015-33610 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ GOLDEN 
FISH  (VN) 
P 816, tầng 8, toà nhà Licogi 13, số 164 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (trang phục); quần áo cho thể dục, thể thao; đồ 
bơi; quần áo bơi. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo (trang phục); giày dép (trang phục); quần áo cho thể dục; thể 
thao; đồ bơi; quần áo bơi.  

 

 
(210) 4-2015-33612 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn]. 
 

Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu.  
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Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 
phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh); cho vay [tài chính]; ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản); dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; thông tin giá cả thị 
trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 
khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh doanh chứng khoán; 
dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng 
khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây lắp công trình; giám sát thi công công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập dự án đầu tư xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-33613 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  (VN)
1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn]. 
 

Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu.    
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 
phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh); cho vay tài chính]; ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản); dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; thông tin giá cả thị 
trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 
khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh doanh chứng khoán; 
dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng 
khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây lắp công trình; giám sát thi công công trình xây dựng.    
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập dự án đầu tư xây dựng.  
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(210) 4-2015-33614 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn]. 
 

Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu.    
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 
phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh); cho vay [tài chính]; ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản); dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; thông tin giá cả thị 
trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 
khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh doanh chứng khoán; 
dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng 
khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.   

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây lắp công trình; giám sát thi công công trình xây dựng.    
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập dự án đầu tư xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-33615 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.3.13 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn]. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
926 

Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu.    
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 
phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh); cho vay [tài chính]; ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản); dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; thông tin giá cả thị 
trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 
khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh doanh chứng khoán; 
dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng 
khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.   

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây lắp công trình; giám sát thi công công trình xây dựng.    
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập dự án đầu tư xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-33616 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.3.13 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ngân hàng [đã được ghi sẵn]. 
 

Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu.    
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; 
phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh); cho vay [tài chính]; ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản); dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; thông tin giá cả thị 
trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 
khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh doanh chứng khoán; 
dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng 
khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.   
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Nhóm 37: Xây dựng; xây lắp công trình; giám sát thi công công trình xây dựng.    
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập dự án đầu tư xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-33617 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Thanh Tâm  (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật. 
 

 
(210) 4-2015-33618 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ Huỳnh Ngọc Long  (VN)
299/2C Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: khung cửa nhôm, tấm nhôm dùng trong xây dựng, kính xây dựng, 
kính cường lực  

 

 
(210) 4-2015-33619 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.17.11 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH FIRST ONE   (VN) 

129/7 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; mô nuôi cấy sinh học dùng cho 
mục đích thú y; enzym dùng cho mục đích thú y; thuốc dành cho thú y; chủng vi sinh 
nuôi cấy dùng cho mục đích y tế và thú y.  

 

Nhóm 31: Cám trộn làm thức ăn cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia 
súc; động vật giáp xác còn sống; cá còn sống; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cây giống; 
hạt giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán con giống, cây giống, động vật sống, thức ăn gia súc, thủy sản sống, 
gạo, máy móc dùng trong nông nghiệp.  
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Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; trợ giúp về thú y.  
 

 
(210) 4-2015-33620 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Cao 

nguyên Xanh  (VN) 
Tổ 2, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền); đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống sôcôla có sữa.  

 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga (đồ uống), nước hoa quả không có ga (đồ uống); bột giải 
khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát); nước ép trái cây.   

 

 
(210) 4-2015-33621 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24; A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(731) Công ty TNHH Stratpharma 

AG   (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chế phẩm để chăm sóc móng; 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể.   

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33622 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.3; 2.7.25; 2.7.23; A17.1.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Stratpharma 

AG   (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
929 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dung dịch vệ sinh phụ 

nữ (có chứa thuốc và không chứa thuốc), thực phẩm cho em bé, chất ăn kiêng, đồ uống 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao dùng trong 

ngành y tế; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; cố vấn về lĩnh vực dược học; thẩm mỹ viện; 

nhà dưỡng bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-33623 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 25.5.25; 25.3.1 

(591) Xanh dương, vàng, cam, trắng 

(731) Công ty TNHH Stratpharma 
AG   (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chế phẩm để chăm sóc móng; 

dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể.   

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33624 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Cam, trắng 

(731) Công ty TNHH Stratpharma 
AG   (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chế phẩm để chăm sóc móng; 

dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-33625 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A19.3.21 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Stratpharma 

AG  (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chế phẩm để chăm sóc móng; 

dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-33626 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Stratpharma 

AG  (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chế phẩm để chăm sóc móng; 

dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-33627 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A19.3.21 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Stratpharma 

AG  (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chế phẩm để chăm sóc móng; 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-33629 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới  (VN) 
6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; cố vấn về lĩnh vực dược học; thẩm mỹ viện; 
nhà dưỡng bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-33630 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Stratpharma 

AG  (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chế phẩm để chăm sóc móng; 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dung dịch vệ sinh phụ 
nữ (có chứa thuốc và không chứa thuốc), thực phẩm cho em bé, chất ăn kiêng, đồ uống 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao dùng trong 
ngành y tế; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; cố vấn về lĩnh vực dược học; thẩm mỹ viện; 
nhà dưỡng bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2015-33631 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đức Bảo  (VN)
Lô số 12A, đường số 5, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-33632 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Xám đen, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Hà Huyền Trân  (VN) 
16/25 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Đất sét để nặn. 
 

Nhóm 35: Mua bán đất sét để nặn. 
 

 
(210) 4-2015-33633 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A11.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ cam, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Đình Hưng  (VN) 
202/47/1/1 Phạm Văn Hai, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do 
nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-33634 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Đỗ Đình Hưng   (VN) 
202/47/1/1 Phạm Văn Hai, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do 
nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-33636 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 24.15.21; 24.15.3 
(591) Vàng đồng, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Yến 

Xuân  (VN) 
Tầng 1 tòa nhà PVFC.Co, 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: yến sào, sản phẩm từ tổ yến, bào ngư, vi cá, nhân sâm, nấm linh chi, 

đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng và thực phẩm dinh dưỡng; đại lý thương mại đối 
với sản phẩm yến sào, sản phẩm từ tổ yến, bào ngư, vi cá, nhân sâm, nấm linh chi, đông 
trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng và thực phẩm dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2015-33637 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Ngô Thị Phương Thảo   (VN) 

Phòng 1014, Nơ 21, khu đô thị Pháp 
Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-33638 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

VINSMILE  (VN) 
Số 23, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm; tôm (không còn 

sống); cá (không còn sống); trái cây được bảo quản; trứng (dùng làm thực phẩm); sữa. 
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Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm, xúc xích, 
lạp xưởng, thịt xông khói, thịt giăm bông, pa tê, bò viên, cá viên, chả lụa, giò lụa, tôm 
(không còn sống), động vật giáp xác (không còn sống), cá (không còn sống), cá đóng 
hộp, phi lê cá, mực khô, trái cây được bảo quản, trái cây sấy khô, rau được bảo quản, 
trứng (dùng làm thực phẩm), sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua; đại lý 
xuất nhập khẩu thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm, xúc xích, lạp 
xưởng, thịt xông khói, thịt giăm bông, pa tê, bò viên, cá viên, chả lụa, giò lụa, tôm (không 
còn sống), động vật giáp xác (không còn sống), cá (không còn sống), cá đóng hộp, phi lê 
cá, mực khô, trái cây được bảo quản, trái cây sấy khô, rau được bảo quản, trứng (dùng làm 
thực phẩm), sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-33639 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

BGS  (VN) 
Phòng 1101 khu nhà ở Liên Hợp 262 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 21: Hộp nhựa đựng thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-33640 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) RK SOUTH ASIA SDN. BHD.  (MY) 

2440, Lorong Perusahaan 10, Prai 
Industrial Estate, 13600 Prai, Penang 
Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; bánh xích cho phương 
tiện giao thông trên bộ; săm cho bánh xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; vành cho bánh xe cộ; 
bánh xe có nan hoa cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-33641 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Ngô Việt Phượng  (VN) 
90/6 đường số 28, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt). 
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(210) 4-2015-33642 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.9; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ NAVY  (VN)
458/10/8D Huỳnh Tấn Phát, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô; phụ tùng dành cho xe máy; phụ tùng dành cho xe 
tải; thiết bị chống trộm xe. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo hộ xe cộ. 
 
 

(210) 4-2015-33644 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.11.11; A5.11.17 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
công nghệ thương mại ý Việt  
(VN) 
96 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-33645 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
7-3 , Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8310 JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2015-33646 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 7.3.2; 26.1.2; 19.7.1; 19.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh nước 

biển, ghi 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng, nước rửa tay (không chứa dược chất và 
không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng để làm 
sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế), chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm để làm mát không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-33647 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 19.7.1; 19.7.25; A7.3.5; 12.3.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng, nước rửa tay (không chứa dược chất và 
không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng để làm 
sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế), chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm để làm mát không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-33648 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 19.7.1; 19.7.25; A7.3.5; 12.3.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, ghi 
(731) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng, nước rửa tay (không chứa dược chất và 
không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng để làm 
sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế), chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm để làm mát không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2015-33649 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 19.7.1; A19.3.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lam, vàng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng, nước rửa tay (không chứa dược chất và 
không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng để làm 
sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế), chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm để làm mát không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2015-33650 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 19.7.1; A19.3.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lam, xanh 

nước biển, vàng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược chất và 
không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng để làm 
sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này).  

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phầm để làm mát không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2015-33652 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Hưng Phát  (VN) 
Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-33653 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Vân   (VN) 
Phòng 404+405 nhà D3 khu tập thể 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giầy, dép.  
 

 
(210) 4-2015-33654 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 
Đại Hữu  (VN) 
90 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng; phụ 
kiện lắp ráp cửa bằng kim loại; cửa, cầu thang, kẹp kính, bản lề, tay nắm tất cả bằng kim 
loại; khóa cửa bằng kim loại (trừ khóa điện). 

 

 
(210) 4-2015-33655 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) JC CO., LTD   (KR) 

(Jangan-dong) 39, Janghan-ro, 
Dongdaemun-gu, 02629, Seoul, Republic 
of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi bằng da thuộc để bao gói, túi đựng giày cao cổ, túi hình trụ vải 
dày để đựng đồ cá nhân (túi duffle); túi cầm tay cho phụ nữ; cặp đựng giấy tờ tài liệu (sản 
phẩm bằng da); túi dùng để đi mua sắm làm bằng da; túi xách tay; túi nhỏ cầm tay đa 
năng; túi dùng cho người leo trèo; ba lô dùng cho người leo núi; túi dùng cho thể thao; ví 
đựng danh thiếp; túi có bánh xe để đi mua sắm; ba lô; túi cho người cắm trại; hòm và túi 
du lịch; túi sách học sinh; ba lô cho học sinh; khung của túi xách tay; túi đeo ở hông; dù 
(« che nắng); cái «.  

 

 
(210) 4-2015-33657 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A24.3.2; A24.3.7; 25.1.5 
(591) Xám, đen, xanh nước biển sẫm 
(731) Hộ kinh doanh Tuyền Tuyền  

(VN) 
Số 40/2 đường Hòa Bình, phường 7, thị 
xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt sinh nhật.  
 

(210) 4-2015-33658 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo 
thiết bị áp lực Vạn Lộc  (VN) 
Tổ 28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt, khí khô, khí thấp áp, khí hóa lỏng (ga).  
 

Nhóm 06: Bình ga, bồn chứa ga bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-33659 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2015-33662 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.2; 26.7.25 
(731) LUXCONN TECHNOLOGY CO., LTD.  

(KR) 
No.1209, Lotte It Castle 2, 550-1, Gasan 
- Dong, Geumcheon - Gu. 153-803, 
Seoul, Republic of  Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói.  
 

Nhóm 18: Túi bằng da thuộc để bao gói; túi cho người leo núi; ba lô; túi cho thể thao; ba 
lô cho thể thao; túi dùng khi đi dã ngoại; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ và ví tiền; 
vali du lịch; túi đeo vai; dây đeo vai bằng da thuộc; túi mua hàng; «; « che nắng; gậy leo 
núi; bao để móc chìa khóa (sản phẩm bằng da); ví đựng danh thiếp kinh doanh.  

 
Nhóm 26: Khóa cài giày; cái móc cho giày; đăng ten cho đồ đi chân; đồ trang trí cho giày 
không bằng kim loại quý; khóa kéo dùng cho túi; khuy; khuy bấm; cúc cho trang phục; 
cúc bấm (phụ kiện để may quần áo); khóa kéo; khóa dạng kéo; khóa cài của thắt lưng làm 
bằng kim loại quý; khóa cài của thắt lưng; ruy băng bằng vải [đồ may vá] ; phù hiệu cho 
trang phục [không làm bằng kim loại quý]; khóa cài [phụ kiện của trang phục]; miếng dán 
để thêu trang trí; khóa cài của dây đai [phụ kiện của trang phục]; khóa cài cho túi và túi 
nhỏ.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng  máy 
tính; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo trên internet cho người khác; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ túi, cụ thể là túi bằng da thuộc để bao gói, túi mua hàng, túi xách tay; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; dịch vụ cửa hàng bán lẻ tất ngắn cổ; dịch vụ cửa 
hàng bán buôn đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
găng tay [trang phục]; dịch vụ cửa hàng bán lẻ thắt lưng [trang phục]; dịch vụ cửa hàng 
bán buôn quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
túi, cụ thể là túi bằng da thuộc để bao gói, túi mua hàng, túi xách tay; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến đồ đi chân; dịch vụ đại lý bán hàng trực tuyến đồ đi chân; dịch vụ cửa 
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hàng bán lẻ trực tuyến quần áo; dịch vụ đại lý bán hàng trực tuyến quần áo; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất 
ngắn cổ.  

 

 
(210) 4-2015-33664 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.17.11; 26.1.2; 26.1.5; 1.15.14 
(591) Vàng, tím, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Vinh 
Phong Long An   (VN) 
Số 496 ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp cồn.  
 

Nhóm 21: Đồ dùng nhà bếp: vỉ nướng men, đĩa i-nốc, khay i-nốc, mâm i-nốc, bát đĩa i- 
nốc, đũa i-nốc.  

 

 
(210) 4-2015-33665 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược.  

 
 

(210) 4-2015-33666 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 
 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
942 

(210) 4-2015-33667 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.15.21; 24.15.3; 26.3.1; A24.15.7 

(731) Công ty cổ phần điện tử Lạc 
Hồng Việt Nam  (VN) 
Khu 14, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, 

tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị âm thanh: loa đài, âm ly, đầu đĩa, micro.  
 

 
(210) 4-2015-33669 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Begodi Toàn 
Cầu  (VN) 
Phòng 229, khách sạn ATS, 33B Phạm 

Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa, đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham 

quan [du lịch]; vận chuyển hành khách.  

 

Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-33671 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, nâu 

(731) Công ty TNHH nhà hàng Ly Na 
Khách Sạn Long Tỵ  (VN) 
Số 168, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, 

phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-33672 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Kim Tuấn   (VN) 

60/408B Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ 

sinh); vòi khóa cho ống dẫn; hệ thống ống dẫn nước; van điều chỉnh mức trong bình chứa 
và thùng chứa.  

 

 
(210) 4-2015-33673 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-33674 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, Phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-33675 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-33676 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-33677 (220) 30.11.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.24; 3.9.1; 26.4.2 
(591) Nâu, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH Những Tia Nắng 

Ban Mai  (VN) 
540/16 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-33678 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Những Tia Nắng 

Ban Mai  (VN) 
540/16 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón); tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2015-33679 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH TYC Motor Việt 

Nam  (VN) 
167-169 đường số 28, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 12: Nhông (líp); đĩa (bánh răng); sên (xích). 
 

 
(210) 4-2015-33680 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Tyc Motor Việt 

Nam   (VN) 
167-169 đường số 28, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Líp (nhông); bánh răng (dĩa); xích (sên). 
 
 

(210) 4-2015-33681 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Thái Hưng Bình Định  (VN) 
Phòng C3-5, chung cư Hoàng Anh Gia 
Lai, phường Hải Cảng, thành phố Quy 
Nhơn, Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông lâm thủy sản: mua bán bã sắn; mua bán tinh bột sắn; mua 
bán gạo, mua bán cà phê; mua bán chè; mua bán đường. 

 

 
(210) 4-2015-33682 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Sang  (VN) 
117 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2015-33683 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Lê Trần Anh Thư  (VN) 
458/36/5 Huỳnh Tấn Phát, tổ 9, khu phố 
2, phường Bình Thuận, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; bệnh viện; xoa bóp; vật lý trị liệu; phẫu thuật tạo hình. 
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(210) 4-2015-33684 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A16.1.5; 16.1.1 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Lại Thị Tỉnh  (VN) 
Xóm Nghi Vịnh, xã Nga Vịnh, huyện 
Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị liên lạc; phần mềm ứng dụng máy tính 
[có thể tải về được]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về được]; phần mềm 
máy tính [ghi]. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-33685 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Hồng, trắng (540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Ngọc  (VN) 
Phòng 405 C/c Nguyễn Tri Phương, số 
7A Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-33686 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Quyền  (VN) 
Số nhà 5C, tổ 38, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-33687 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Quyền   (VN)
Số nhà 5C, tổ 38, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
947 

(210) 4-2015-33688 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Hoàng Kim Phượng  (VN) 
23 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành và quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức điều hành và quản 
lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành và quản lý kinh doanh; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-33689 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hoàng Kim Phượng   (VN) 
23 ngõ Trung Yên, Hàng Bạc, Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; hỗ trợ việc điều 
hành và quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành quản lý kinh doanh; nghiên cứu 
kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành và quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương 
mại. 

 

 
(210) 4-2015-33690 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Hoàng Kim Phượng   (VN) 
23 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành và quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức điều hành và quản 
lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành và quản lý kinh doanh; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-33691 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ cờ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Mỹ  (VN) 
Tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; bít tất; găng tay [trang phục]; khẩu trang [trang phục]. 
 
 

(210) 4-2015-33692 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo Như 
ý  (VN) 
40/59B1 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hương liệu dùng cho mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu mỹ phẩm, hương liệu dùng cho mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-33693 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; 3.7.3; 3.7.19 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu BIOVET  (VN) 
Số nhà 13, tổ dân phố Kiên Thành, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2015-33695 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Thái Xanh 
Việt Nam  (VN) 
BT2 - 10 khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2015-33696 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Thái Xanh 
Việt Nam   (VN) 
BT2 - 10 khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2015-33697 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Thái Xanh 
Việt Nam   (VN) 
BT2 - 10 khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2015-33698 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 7.3.11; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây đậm, nâu đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phúc  (VN) 
280/29/65 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 
 

(210) 4-2015-33699 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ đun, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Du Lịch Dân Tộc 

Thiểu Số  (VN) 
35 Hàng Giầy, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW 
(TRUSTLAW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải bằng tàu thuyền; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; vận chuyển hành khách; tham quan [du lịch]; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2015-33700 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.15; A26.4.6; 7.15.6 
(591) Xanh da trời, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Đồ Xuân Hiếu  (VN) 
Số D9, khu tái định cư X4, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật. 
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(210) 4-2015-33701 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Lâm   (VN) 
Số 58, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp cồn; bếp ga; bếp điện từ; bếp điện; nồi áp suất dùng điện; quạt điện.  
 

 
(210) 4-2015-33702 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.5.21; 1.15.5 

(731) Công ty cổ phần Nội Thương 
Bắc  (VN) 
Số 96 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình.  

 

Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas hóa lỏng và 

gas tự nhiên.  

 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, xoong nồi, van gas, dây dẫn gas, đồ gia 

dụng và điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, 

bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy 

nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa 

năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, 

máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi 

dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, 

dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), hàng điện tử, điện lạnh (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét 

và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa 

và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âmply, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai 

nghe nhạc, bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không 

khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên, 

gas hóa lỏng.  
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(210) 4-2015-33703 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22; 

1.7.6; 18.3.23 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Leading 
Perfomance Việt Nam   (VN) 
Nhà N03 - A37, Khu tái định cư Giang 
Biên, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-33704 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN) 
07 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su (tránh thai).  

 

 
(210) 4-2015-33707 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cung ứng Đông 
Nam á  (VN) 
Tầng Lửng, tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 
119 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền.  
 

 
(210) 4-2015-33708 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 (731) Công ty TNHH cung ứng Đông 
Nam á   (VN) 
Tầng Lửng, tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 
119 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền.  
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(210) 4-2015-33709 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
sản xuất Trường Sơn  (VN) 
ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa ni tơ; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của cây 

trồng; đất mùn để làm phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-33710 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.16; A3.9.24; A11.3.7 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam, xanh lá cây, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quán út Lệ  
(VN) 
204 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn phục vụ bánh canh cua.  

 

 
(210) 4-2015-33711 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.9; A26.4.24; 9.5.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Như Hải Lê  (VN) 
02A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  

 

 
(210) 4-2015-33712 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
dịch vụ EFB  (VN) 
Số 11, đường số 33, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn; 
quản lý kinh doanh khách sạn; tư vấn quản lý nhân sự. 

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát triển nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 
quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2015-33713 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng chanh nhạt, vàng chanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
dịch vụ EFB  (VN) 
Số 11, đường số 33, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát triển nhà ở; môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, 
quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; đầu tư vốn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời).  

 

 
(210) 4-2015-33714 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Da cam, ghi bạc, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kiểm  (VN) 
Xóm Bến, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Spa làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2015-33717 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Đức  
(VN) 
Số 200 đường Ngô Quyền, phường Máy 
Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 01: Nước làm mát động cơ. 
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(210) 4-2015-33718 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540)  
(731) Hoàng Thị Chuyền  (VN) 

Thôn Cổ Duy, xã Quyết Tiến, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2015-33719 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Hoàng Trị  (VN) 
Thôn Đồng Cống, xã Tiên Thanh, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2015-33720 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; 3.13.1; 26.1.1; 5.5.15 
(591) Xanh cốm, hồng, đỏ mận, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thuý Hồng  (VN) 
51C Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2015-33721 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Formula  (VN) 
Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 03: Kem cạo râu, kem đánh răng, xà phòng bột, xà phòng tắm, dầu gội đầu, dầu xả.  
 

Nhóm 08: Dao, dao cạo, kéo, thìa, dĩa.  
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(210) 4-2015-33722 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Formula  (VN) 
Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 08: Dao, dao cạo, kéo, thìa, dĩa. 

 

 
(210) 4-2015-33723 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Phú Hưng  
(VN) 
Ngã tư đường 21, xã Kim Bình, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 01: Gien của hạt giống dùng cho sản xuất nông nghiệp.  
 

Nhóm 29: Rau đã được bảo quản, rau đóng hộp.  
 

Nhóm 31: Đậu tươi; trái cây tuơi; rau cỏ tươi; hạt giống thực vật; củ cải đường tươi; khoai 
tây tươi.  

 

Nhóm 44: Cho thuê thiết bị trồng trọt; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ làm vườn; chăm sóc vườn ươm cây.  

 

 
(210) 4-2015-33724 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Bạc đồng, nâu đen 

(540) 

  

(731) Hắc Ngọc Hải  (VN) 
92 Lê Văn An, phường Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn.  
 

Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch, điều hành các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (giải trí, thể thao, văn hoá, giáo dục), hội nghị, hội 
thảo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi và xoa bóp.  
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(210) 4-2015-33726 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 4.3.3; 26.1.2 

(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
VN Thanh Long  (VN) 
102 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mực in. 
 

 
(210) 4-2015-33727 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.3.1; 2.9.1; 3.7.17; A2.3.16 

(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Lê Hoàng Ngân  (VN) 
491 Hải Phòng, phường Chính Gián, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; quần áo may sẵn; bộ quần áo; trang phục; trang phục dùng trong các lễ 

hội hoá trang; áo khoác ngoài. 
 

 
(210) 4-2015-33728 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.1; 1.15.15; A26.11.9 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ân Hồng Hạnh  
(VN) 
329 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa 

Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi xây dựng; thiết bị trò chơi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; đồ chơi; mô 

hình đồ chơi; thiết bị tập thể dục. 
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(210) 4-2015-33729 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH nến CARO  (VN) 
Số 5/D7, đường Khuất Duy Tiến, phường 

Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến. 
 

 
(210) 4-2015-33730 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, xanh nước biển, trắng

(540) 

  

(731) Công ty đầu tư và phát triển 
hạ tầng PPC An Thịnh Việt 
Nam  (VN) 
Số 62 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung 

Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: Sợi thủy tinh nhân tạo cách nhiệt. 

 

Nhóm 35: Mua bán sợi thủy tinh cách nhiệt và sản phẩm sau sợi (bao gồm: tấm cách 

nhiệt, ống nước, vỏ thuyền, vỏ ô tô, vỏ ca nô, cừ, cửa, thiết bị vệ sinh, tay cầm, cánh quạt, 

bồn chứa [tất cả các sản phẩm kể trên đều làm từ sợi thủy tinh cách nhiệt]).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư bất động sản; dịch vụ đầu 

tư và kinh doanh bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng sân golf; dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp; dịch vụ xây dựng công trình công cộng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ sân golf; dịch vụ đào tạo chơi golf; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể 

thao và văn hoá. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ 

thiết kế quy hoạch xây dựng; dịch vụ thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 

cà phê.  
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(210) 4-2015-33731 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh nước biển, trắng(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển hạ tầng PPC An 
Thịnh Việt Nam  (VN) 
Số 62 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: Sợi thủy tinh nhân tạo cách nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán sợi thủy tinh cách nhiệt và sản phẩm sau sợi (bao gồm: tấm cách 
nhiệt, ống nước, vỏ thuyền, vỏ ô tô, vỏ ca nô, cừ, cửa, thiết bị vệ sinh, tay cầm, cánh quạt, 
bồn chứa [tất cả các sản phẩm kể trên đều làm từ sợi thủy tinh cách nhiệt).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư bất động sản; dịch vụ đầu 
tư và kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng sân golf, dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; dịch vụ xây dựng công trình công cộng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ sân golf; dịch vụ đào tạo chơi golf; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hoá.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ 
thiết kế quy hoạch xây dựng; dịch vụ thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-33732 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh nước biển, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển hạ tầng PPC An 
Thịnh Việt Nam  (VN) 
Số 62 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Sợi thủy tinh nhân tạo cách nhiệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán sợi thủy tinh cách nhiệt và sản phẩm sau sợi (bao gồm: tấm cách 
nhiệt, ống nước, vỏ thuyền, vỏ ô tô, vỏ ca nô, cừ, cửa, thiết bị vệ sinh, tay cầm, cánh quạt, 
bồn chứa [tất cả các sản phẩm trên đều làm từ sợi thủy tinh cách nhiệt]).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư bất động sản; dịch vụ đầu 
tư và kinh doanh bất động sản.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng sân golf; dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; dịch vụ xây dựng công trình công cộng.  
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Nhóm 41: Dịch vụ sân golf; dịch vụ đào tạo chơi golf; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hoá. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ 
thiết kế quy hoạch xây dựng; dịch vụ thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê.  

 
 

(210) 4-2015-33733 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ đậm, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử và 
dịch vụ công nghiệp Sài Gòn  
(VN) 
762 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Thạnh
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Đi-ốt phát quang (LED).  
 

 
(210) 4-2015-33734 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.3.1 
(591) Đỏ đậm, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử và 
dịch vụ công nghiệp Sài Gòn  
(VN) 
762 Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Pin quang điện, pin quang vantaic. 
 
 

(210) 4-2015-33735 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.1; A26.11.8 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất may 
mặc xuất nhập khẩu Sài Gòn 
TOYO  (VN) 
479/24A đường TTH07, phường Tân Thới
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2015-33736 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33737 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33738 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-33739 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VlNACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33740 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
68/8 Lữ Gia, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-33741 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Đái Duy Ban  (VN) 

Số 17T8, phòng 904, khu đô thị Trung 
Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-33742 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.20; A15.9.11; 26.11.3 

(591) Vàng, trắng, nâu đỏ, đen, đỏ 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-33743 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.20; A15.9.11; 26.11.3 

(591) Vàng, trắng, nâu đỏ, đen, đỏ 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành nhố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thíết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 

yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 

nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi 

trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-33744 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.2.1; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh than, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc 
Thắng  (VN) 
Tổ 2, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; sản phẩm bột xay; bột sắn cho thực phẩm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bột khoai mì); đại lý thông tin 

thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 

bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2015-33745 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Kim Thịnh  
(VN) 
120/05 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm; đồ dùng tẩy trang. 
 

 
(210) 4-2015-33746 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Kim Thịnh  
(VN) 
120/05 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm; đồ dùng tẩy trang. 
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(210) 4-2015-33747 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Kim Thịnh  
(VN) 
120/05 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm; đồ dùng tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2015-33748 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Kim Thịnh  
(VN) 
120/05 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm; đồ dùng tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2015-33749 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH A XIAN   (VN) 
Thửa đất số 30 tờ bản đồ số 69, khu nhà 

ở TMDV Ba Gia, phường Đình Bảng, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Hộp ắc quy; bình ắc quy; ắc quy điện; thiết bị nạp ắc quy; ắc quy điện cao thế.  

 
Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị sinh hơi nước; quạt hơi nước chạy điện.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dich vụ bán lẻ các sản phẩm: hộp ắc quy, bình ắc quy, ắc 
quy điện, thiết bị nạp ắc quy, ắc quy điện cao thế, quạt điện dùng cho cá nhân, thiết bị 

sinh hơi nước, quạt hơi nước chạy điện. 
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(210) 4-2015-33750 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) Công ty TNHH A XIAN  (VN) 
Thửa đất số 30 tờ bản đồ số 69, khu nhà 

ở TMDV Ba Gia, phường Đình Bảng, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp ắc quy; bình ắc quy; ắc quy điện; thiết bị nạp ắc quy; ắc quy điện cao thế.  

 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị sinh hơi nước; quạt hơi nước chạy điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: hộp ắc quy, bình ắc quy, ắc 
quy điện, thiết bị nạp ắc quy, ắc quy điện cao thế, quạt điện dùng cho cá nhân, thiết bị 

sinh hơi nước, quạt hơi nước chạy điện. 
 

 
(210) 4-2015-33751 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.9.1; 5.3.6; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Hoàng 

Vương Thanh Lâm   (VN) 
Thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường; chăn; vỏ gối; tấm trải phủ giường; rèm bằng sợi 

dệt hoặc bằng chất dẻo; vải in hoa; vải sử dụng trong ngành dệt; vải dệt kim; khăn mặt 

bằng vải. 
 

 
(210) 4-2015-33752 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Vàng cam, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Minh Tân  (VN) 
Số 27 tổ 20 cụm 3, phường Phú Thượng, 

quận Tây Hồ, thành phố phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Xoong, nồi, chảo, ấm nước (không dùng điện); xô, chậu.  
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(210) 4-2015-33753 (220) 01.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.9; 1.15.14; 1.15.15; 1.15.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lạc Long  
(VN) 
Số 59 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2015-33754 (220) 01.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 23.1.1 
(591) Vàng đồng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thạch Vũ  (VN) 
105 Nguyễn Công Trứ, phường 3, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm da, mỹ phẩm tóc, chất tẩy trắng, các chất khác 
dùng để giặt, chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng. 

 

Nhóm 08: Kềm bấm móng, kéo cắt tóc, các loại dũa, nhíp, dao, dao cạo, vũ khí lạnh, thìa 
và dĩa.  

 

 
(210) 4-2015-33755 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HTC CORPORATlON   (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe 
nhạc cầm tay; máy tính xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện 
thoại thông minh và máy tính bảng; phần cứng máy vi tính; phần mềm hệ điều hành; phần 
mềm máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính có thể đeo được; thiết bị ngoại vi 
máy vi tính có thể đeo được; phần mềm thực tế ảo; phần mềm trò chơi thực tế ảo; tai nghe 
thực tế ảo; thiết bị điều khiển thực tế ảo cầm tay; thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể đeo 
được có phần mềm và màn hình hiển thị; bộ cảm biến theo dõi chuyển động; thiết bị để 
hiển thị dữ liệu và viđêô; thiết bị ngoại vi máy vi tính để hiển thị dữ liệu và viđêô; phần 
mềm máy vi tính, cụ thể là phần mềm để cài đặt; điều hành, cấu hình và kiểm soát phần 
cứng có thể đeo được và thiết bị ngoại vi máy vi tính có thể đeo được; hộp đựng và giá đỡ 
thiết bị điện tử; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; dụng cụ 
và linh kiện truyền thông điện tử và quang học; mắt kính; mắt kính 3D; kính mắt; thị 
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kính; phụ kiện cho kính mắt; vật dùng quang học; thiết bị quang học; thiết bị quang học, 
cụ thể là màn hình lắp vào mũ bảo hiểm; kính quang học; thấu kính quang học; kính đeo 
mắt; kính đeo mắt 3D; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; thiết 
bị trình chiếu ảnh ba chiều. 

 

 
(210) 4-2015-33756 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SHENZHEN NILLKIN TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
2F, A9 BLDG, Guigu Dongli LC 
Technology Area, Guiyue Rd, Guanlan 
Zhangge Community, Longhua New 
District, Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong lốp xe cộ; thiết bị kiểm tra tốc độ 
dùng cho xe cộ; thiết bị ghi khoảng cách; thiết bị để phóng đại [nhiếp ảnh]; dụng cụ đo; 
bộ dò.  

 
 

(210) 4-2015-33757 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

dược phẩm Nhật Minh   (VN) 
2/3/371 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-33758 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; 7.3.11 
(591) Xanh dương, trắng, nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

SMASFLOOR  (VN) 
Số 19, ngõ 67 Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm từ gỗ (dùng cho xây dựng) thuộc nhóm này bao gồm: gỗ thành 
phẩm; gỗ ép; gỗ dán; ván dăm; tấm ván sàn gỗ; vật liệu lát sàn bằng gỗ tự nhiên, gỗ công 
nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua và bán: sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, thảm, cửa ra vào, cửa cuốn 
và các đồ nội thất khác.  
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(210) 4-2015-33759 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SHENZHEN YANKO HIGH-END 

BIOLOGICAL TECHNOLOGY 
LIMITED COMPANY   (CN) 
Room 1901-1902, Tower A, Zhongzhou 
Holding Center, Haide 1st Road, Nanshan 
District, Shenzhen, China 518000  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước xức tóc; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể mục 
đích trang điểm); kem làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, kem mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-33766 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A16.1.16 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Vòng Tri Phùng   (VN) 

238 đường Sông Thao, ấp Thuận 
Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ lọc nước (dùng khi đi du lịch).  
 
 

(210) 4-2015-33767 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Saita   (VN) 
4/114 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) rượu.  
 
 

(210) 4-2015-33768 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Viet Unique  (VN) 
P207, tòa nhà Golden Alliance, số 2 
Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước uống đóng hộp và chai (đồ uống 
không cồn); nước trái cây (đồ uống không cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, nước uống đóng hộp và chai (đồ uống không 
cồn), nước trái cây.  

 

 
(210) 4-2015-33769 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Viet Unique  (VN) 
P207, tòa nhà Golden Alliance, số 2 
Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-33770 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại VIET UNIQUE    (VN) 
P207, tòa nhà Golden Alliance, số 2 
Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-33771 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại VIET UNIQUE   (VN) 
P207, tòa nhà Golden Alliance, số 2 
Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-33772 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 45-2015-0005415 12.06.2015 KR 

(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển 
(731) BIZENTRO CO., LTD.   (KR) 

(U-Space 1, Sampyeong-dong), A-1007, 
660, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 1 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ 
nghiên cứu dữ liệu kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy tính; tư vấn quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ điều hành kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh; đại lý thông tin 
thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-33773 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 45-2015-0005415 12.06.2015 KR 

(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển. 
(731) BIZENTRO CO., LTD.   (KR) 

(U-Space 1, Sampyeong-dong), A-1007, 
660, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 1 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính ghi sẵn; 
chương trình máy tính ghi sẵn; máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để hoạch 
định nguồn lực doanh nghiệp; màn hình máy vi tính; đĩa CD-ROM để ghi chương trình 
máy tính; đĩa mềm để ghi chương trình máy tính; đĩa để ghi chương trình máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-33774 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 45-2015-0005415 12.06.2015 KR 

(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển 
(731) BIZENTRO CO., LTD.   (KR) 

(U-Space 1, Sampyeong-dong), A-1007, 
660, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; lập 
trình máy tính; dịch vụ chuyển đổi và cho thuê chương trình máy vi tính; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính; cho thuê thời gian truy cập phần mềm máy tính; phát triển các 
chương trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử.  

 

(210) 4-2015-33775 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.1; 21.3.1; 1.5.1; 

A1.5.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) QUALITY PLUS AESTHETIC 

INTERNATIONAL LIMITED.  (TH) 
179/18-20 NawongPrachaPattana Road, 
Sikan, Don Muang, Bangkok 10210, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Sản xuất mỹ phẩm theo đơn đặt hàng của người khác; sản xuất dược phẩm theo 
đơn đặt hàng của người khác; lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng của người khác; thông tin 
về xử lý vật liệu; dịch vụ lưu hóa (xử lý vật liệu).  

 
 

(210) 4-2015-33776 (220) 01.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2; A6.3.5; 3.9.1; A3.9.2 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) Trần Minh Long  (VN) 

196 Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá. 
 
 

(210) 4-2015-33777 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A18.4.2 
(591) Xanh cửu long, trắng 
(731) Mạch Tuyết Vĩ Thuận  (VN) 

220/54 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá. 
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(210) 4-2015-33778 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; 1.15.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái  (VN) 
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 
 

(210) 4-2015-33779 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; 1.15.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái   (VN)
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 
 

(210) 4-2015-33780 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Huy Long An Mỹ 
Bình  (VN) 
ấp 3, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, rau quả tươi, củ hoa, thảo mộc tươi, rau tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả, nước ép trái cây, nước ép rau. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng thực hiện, quân cà phê, nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-33781 (220) 01.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 24.13.1; 5.5.16; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển, nâu vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Hữu Nghị  (VN) 
1 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế bao gồm: máy gia tốc dùng để chuẩn đoán sớm, theo dõi, đánh giá 
điều trị và kiểm soát tái phát các bệnh lý về tim mạch và ung thư; máy chụp mạch; chụp 
cắt lớp điện toán; máy chụp cộng hưởng từ; máy chụp cắt lớp y khoa đa năng; siêu âm 4 
chiều; máy xạ phẫu dùng để điều trị ung thư; thiết bị xét nghiệm định khuẩn; máy phân 
tích gen; thiết bị nội soi chẩn đoán chống tiêu hóa; máy bơm đối động mạch chủ; máy tán 
sỏi ngoài cơ thể; máy siêu âm dùng để tán thủy tinh thể; laze điều trị quang đông võng 
mạc; máy điện châm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế bao 
gồm: máy/thiết bị gia tốc dùng để chuẩn đoán sớm, theo dõi, đánh giá kết quả điều trị và 
kiểm soát các bệnh lý về tim mạch và ung thư, máy chụp mạch, máy chụp cắt lớp điện 
toán, chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp y khoa đa năng, máy siêu âm 4 chiều, 
máy/thiết bị xạ phẫu dùng để điều trị ung thư, thiết bị xét nghiệm định danh vi khuẩn, 
máy phân gen, thiết bị nội soi chẩn đoán chống tiêu hóa, máy bơm đối xung động mạch 
chủ, máy/thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể, máy siêu âm dùng để tán thủy tinh thể, máy laze 
điều trị quang võng mạc, máy điện châm.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách, tạp chí; dịch vụ đào tạo sau đại học, tiến sĩ, chuyên 
khoa cấp 2; dịch vụ đào tạo bổ túc ngắn hạn; dịch vụ giáo dục; cấp các loại văn bằng theo 
chức năng của bệnh viện.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập chương trình máy tính; dịch vụ chuyển giao công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật vào lâm sàng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ vận hành nhà tang lễ. 
 

 
(210) 4-2015-33782 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Đàm Thị Thanh Thùy  (VN) 
Số 165/292 Lạch Tray, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị, dụng cụ và đồ y tế (dùng trong mục đích y tế), cụ thể: bình xịt 
cầm máu; băng phẫu thuật cho người; băng phẫu thuật thú y; chỉ phẫu thuật; bình xịt cho 
tai mũi họng; bình xịt nha khoa kiểm tra tủy răng. 

 
 

(210) 4-2015-33783 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dược phẩm và thương mại 
Sohaco  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33787 (220) 01.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.5.2; 1.15.15; A5.5.20; 1.15.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, xanh lam, 

xanh lá cây, nâu, đen, trắng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải; chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài, dầu thơm; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-33788 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sơn Sakura  

(VN) 
43/14B ấp Tiền Lâm, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn phủ; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn diệt 
khuẩn; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2015-33789 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sơn Sakura  (VN)

43/14B ấp Tiền Lâm, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn phủ; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn diệt 
khuẩn; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2015-33790 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 6.1.2; 5.5.19; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Sơn Sakura  
(VN) 
43/14B ấp Tiền Lâm, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn phủ; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn diệt 

khuẩn; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2015-33791 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.20; 26.1.6; 25.1.25; 1.15.24; 

26.15.5; 9.7.1; A10.3.4 

(591) Xanh, đỏ, vàng, ghi, trắng 

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
Tổ 5, phường Cam Giá, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thơm để thắp.  
 

 
(210) 4-2015-33792 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 5.7.3; A25.3.3 

(591) Vàng đồng, xanh rêu 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Hoàng 
Gia Việt Nam  (VN) 
C6, BT7 - KĐT Việt Hưng, đường 

Nguyễn Cao Luyện, phường Giang Biên, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; 

quản lý bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
976 

(210) 4-2015-33793 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 6.1.2; 6.1.1 

(591) Xanh rêu, xám, đỏ, đen 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thạch 
Cảm Đương  (VN) 
4/97 ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, khung tranh.  
 

 
(210) 4-2015-33794 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; 3.7.17; 7.15.8 

(591) Nâu, đỏ, vàng nâu 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Tân Gỗ 
Việt  (VN) 
Số 322 Trường Chinh, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ gia dụng; đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, 

kệ. 
 

 
(210) 4-2015-33795 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 18.3.21; 18.3.23 

(591) Xám, đen, trắng, xanh lá cây, xanh nước 

biển đậm, xanh nước biển nhạt, đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến Kim Thành  (VN) 
79/1A đường Tam Bình, tổ 7, khu phố 2, 

phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2015-33796 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21 

(731) Cơ sở Hồng Thiên  (VN) 
306 Hoà Bình, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún gạo, miến, bánh đa gạo, hủ tiếu khô, gia vị, các loại nước chấm có nguồn 

gốc từ thực vật. 
 

 
(210) 4-2015-33797 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12; A6.19.9 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, xanh lá cây đậm, xanh đen, da 

cam, vàng, vàng nhạt, tím, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Cần 
Giờ  (VN) 
100 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo thơm. 
 

 
(210) 4-2015-33798 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Duy Phát  (VN) 
494A, ấp Minh Phong, xã Bình An, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình kim loại dùng để chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng; bình kim loại để chứa 

nhiên liệu lỏng. 
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(210) 4-2015-33799 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.3.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng, đen 
(731) PARKWAY HOLDINGS LIMITED  (SG)

111 Somerset Road, #15-01 TripleOne 
Somerset, Singapore 238164 

(540) 

   

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế toàn diện điều trị bệnh ung thư; dịch vụ y tế tổng hợp; dịch vụ bác 
sĩ chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2015-33800 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh da trời, 

đen, trắng 
(731) Lê Xuân Thịnh  (VN) 

Đội 7, thôn Phúc Thụy, xã Tân Ước, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (không dùng cho mục đích y tế); trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; đồ uống 
trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà.  

 

 
(210) 4-2015-33803 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.16; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Lê Minh Sang  

(VN) 
ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, huyện Đầm 
Dơi, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá khô; tôm khô; khô bò; mực khô; tôm, không còn sống; cá [không còn sống].  
 

 
(210) 4-2015-33804 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nuớc hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-33805 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 9.9.1; A9.9.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giày da An Ba  (VN) 
23A đường số 1, khu phố 22, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2015-33806 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) CAI CHUANGXIONG   (CN) 

No.2, Wuheng Lane, Beixin East Road, 
Xibei, Chendian Town, Chaonan District, 
Shantou City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần dài; khăn quàng cổ; mũ; quần áo đan, dệt kim [trang phục]; 

quần áo tắm; tất và quần tất; găng tay [trang phục]; giày; quần áo.  
 
 

(210) 4-2015-33807 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.2; 24.15.21 
(591) Xanh dương, đen, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại - du 

lịch Phạm & Nguyễn  (VN) 
96A/6/13-14 Trần Phú, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng 

thực hiện.  
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(210) 4-2015-33808 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) 1. Đào Duy Hoàn  (VN) 
17/18/15/30/34 Liên Khu 5-6, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

2. Nguyễn Văn Sơn  (VN) 
Xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; váy. 

 

 
(210) 4-2015-33809 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) MICROBIAL DISCOVERY GROUP  

(US) 
322 South Main Street, Suite 200 
Sheridan, INDIANA 46909, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Vi khuẩn để xử lý nước thải; hóa chất cho xử lý nước và nước thải.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, cụ thể là, xây dựng quy trình thực hành tốt nhất cho việc 
quản lý phòng thí nghiệm nhằm đạt được sự thống nhất về năng suất, lợi nhuận tối ưu, và 
phân tích quy trình rõ ràng.  

 
Nhóm 42: Cung cấp thông tin khoa học trong lĩnh vực hệ thống xử lý nước thải và cải tiến 
liên tục của hệ thống này; dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là, phân tích thí nghiệm 
tích hợp, kiểm soát quy trình xử lý.  

 

 
(210) 4-2015-33810 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MICROBIAL DISCOVERY GROUP  

(US) 
322 South Main Street, Suite 200 
Sheridan, lNDIANA 46909, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, tổ chức các cuộc hội thảo trong lĩnh vực quản lý và 

xử lý nước thải.  
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(210) 4-2015-33811 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MICROBIAL DISCOVERY GROUP  (US)

322 South Main Street, Suite 200 
Sheridan, INDIANA 46909, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Vi khuẩn để xử lý nước thải; hóa chất cho xử lý nước và nước thải.  
 

 
(210) 4-2015-33812 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MICROBIAL DISCOVERY GROUP  (US)

322 South Main Street, Suite 200 
Sheridan, INDIANA 46909, United 
States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ cụ thể là, cung cấp thông tin về hướng dẫn 
nhằm tối ưu hóa sự phát triển của vi sinh vật trong lĩnh vực tăng cường sinh học.  

 

 
(210) 4-2015-33814 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 22.1.15; A25.7.21; 

A26.4.24 
(591) Đen, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Hoa Đăng  (VN) 
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.   
 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

 
(210) 4-2015-33815 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 
cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm dính dùng để băng nẹp cây; chất 
dùng để chít lỗ hổng, lỗ rỗng trên cây; phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân 
bón; hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; hóa chất phụ gia/chất phụ 
gia hóa học cho chất diệt nấm; hóa chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; supe phốt-phát [phân bón]; hóa chất dùng 
trong lâm nghiệp; trừ chất diệt nấm; thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hóa chất dùng để kháng bệnh cây nho; phân ủ/phân trộn; chế phẩm vi lượng dùng cho cây 
trồng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chế 
phẩm thúc đẩy sự ra hoa của thực vật; chất diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt trừ 
thực vật gây hại; chế phẩm hóa học để trị bệnh rệp vừng, bệnh làm trụi cây ở lúa mì; chế 
phẩm diệt khuẩn cho đất; chế phẩm tiệt trùng cho đất; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; 
thuốc trừ ve bét; thuốc trừ rệp cây.   

 

 
(210) 4-2015-33816 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; A11.3.4; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Niệm  (VN) 
Số nhà 50, đường Trần Hưng Đạo, thị 
trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-33817 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 
dựng và thương mại Thiên 
Bảo Phát  (VN) 
Số B3-3 khu đô thị mới Nam Từ Sơn - xã 
Phù Chẩn - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị vệ sinh, cụ thể là: thiết bị dùng cho bồn tắm, thiết bị tắm hơi, bồn 

tắm, chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh), bệ xí, vòi hoa sen, thiết bị xông hơi 
(không dùng trong ngành y), bình đun nước nóng (dùng trong nhà tắm). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị vệ sinh và phụ kiện của chúng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2015-33818 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại NYNA  
(VN) 
Tổ 08 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ, không chứa thuốc; chất để tẩy trắng và các chất 

khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu; mỹ phẩm, cụ thể: các sản phẩm dưỡng da, kem trang điểm, sữa rửa (trang điểm), 
nước thơm trang điểm, chế phẩm dùng để trang điểm, nước xức tóc, thuốc đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-33819 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Nguyễn Thiên Vũ  (VN) 
116 đường 19, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng miệng.  

 

 
(210) 4-2015-33823 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phồn Thịnh - 
Tae Gwang  (VN) 
Số 25, phố Lý Thường Kiệt, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy nén khí; động cơ khí nén; máy phát điện; máy cắt các loại; bàn đạp điều 
khiển dùng cho máy khâu; máy dệt kim; máy là; máy dán nhãn; máy dùng cho công 
nghiệp dệt; máy cán là vải; máy may các loại và phụ tùng thay thế; máy khâu các loại và 
phụ tùng thay thế; máy cắt vải các loại; máy trải vải các loại; máy kiểm vải; máy xả vải; 
máy dò kim; máy ép mếch; máy dập cúc; máy nhồi lông các loại; máy hút chỉ. 

 
Nhóm 08: Bàn là. 

 
Nhóm 11: Lò đốt rác; nồi hơi của xưởng giặt là; nồi hơi điện; đèn chiếu sáng các loại.  

 
Nhóm 12: Xe đẩy bằng tay.  
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(210) 4-2015-33825 (220) 02.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.17.11; 26.15.1; 1.5.1; 2.9.14 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Mỹ 
nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 168 Bế Văn Đàn, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng gồm: đũa, thớt, hộp đựng tăm, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn), 
thìa (sạn) xới cơm, muôi cơm.  

 

 
(210) 4-2015-33826 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Saigon Style  (VN) 
245E/1 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi mua hàng. 
 

Nhóm 25: Cà vạt, bộ quần áo tắm, thắt lưng [trang phục], quần áo lót nữ [đồ vải], mũ lưỡi 
trai [đồ đội đầu], quần áo, áo nịt ngực [áo lót], quần áo bằng vải gabadin, găng tay [trang 
phục], mũ, quần áo ngủ, khăn quàng cổ, tất ngắn cổ, tất cao cổ, quần áo lót mặc bên 
trong. 

 

 
(210) 4-2015-33828 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
 

 
(210) 4-2015-33829 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
 

 
(210) 4-2015-33830 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  

 

 
(210) 4-2015-33831 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa IIl, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
 

 
(210) 4-2015-33832 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7  đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa lII, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
 

 
(210) 4-2015-33833 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa IlI, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
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(210) 4-2015-33834 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm 
(731) KYGNUS SEKIYU KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
8-1, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dẫn động tự động.  
 

Nhóm 04: Gasolin; dầu gazoin; dầu hỏa; nhiên liệu lỏng; dầu dùng cho động cơ; dầu dùng 
cho hộp số; dầu để bôi trơn; dầu công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-33835 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 
(731) KYGNUS SEKIYU KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
8-1, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dẫn động tự động. 
 

Nhóm 04: Gasolin; dầu gazoin; dầu hỏa; nhiên liệu lỏng; dầu dùng cho động cơ; dầu dùng 
cho hộp số; dầu để bôi trơn; dầu công nghiệp.  

 

(210) 4-2015-33836 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.3.1; A26.3.5 
(731) KYGNUS SEKIYU KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
8-1, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dẫn động tự động.  
 

Nhóm 04: Gasolin; dầu gazoin; dầu hỏa; nhiên liệu lỏng; dầu dùng cho động cơ; dầu dùng 
cho hộp số; dầu để bôi trơn; dầu công nghiệp.  
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(210) 4-2015-33838 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG   (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-33839 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG   (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2015-33840 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG   (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2015-33841 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 8.1.25; 8.7.10 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu nhạt 

(540) 

 

(731) Lê Thị Thu Huyền  (VN) 
14.13 lô M1, chung cư Tôn Thất 
Thuyết, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực 
hiện. 
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(210) 4-2015-33845 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật   (VN) 
Số 6 Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện.  

 
 

(210) 4-2015-33846 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật   (VN) 
Số 6 Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
« tô điện, xe đạp điện.  

 
 

(210) 4-2015-33847 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Ngọc Đông  (VN)

Tổ 28, phường Quang Trung, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực giải trí, thể thao, văn hóa, giáo dục, 
đào tạo (không nhằm mục đích quảng cáo), hội nghị, hội thảo; lập kế hoạch cho các buổi 
tiệc (giải trí); tổ chức vui chơi giải trí.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tổ chức ăn hỏi, dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ).  
 

 
(210) 4-2015-33848 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy Cook  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm sản xuất từ rong biển, cụ thể là rong biển đã sấy khô, đóng hộp. 
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(210) 4-2015-33849 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Hồng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thị trường 
Quốc tế Việt Nam  (VN) 
Số 27, phố Nguyễn Khắc Hiếu, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-33850 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A9.1.20; 25.1.25; 25.1.9; 

24.1.1; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu - bia - 
nước giải khát Việt Nam  (VN) 
Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu.  

 

 
(210) 4-2015-33851 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu - bia - 
nước giải khát Việt Nam   (VN) 
Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu.  

 

 
(210) 4-2015-33852 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.9; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam  (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2015-33853 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; 25.5.2; A26.3.7; 26.3.2; 4.3.3; 

26.7.25 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, xanh, xanh tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam  (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-33854 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A24.15.7; 24.15.21; 4.5.3 
(591) Tím, da cam, vàng, sanh lá cây, xanh da 

trời 

(540) 

 

(731) Đặng Kiều Anh  (VN) 
23 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), 
găng tay (trang phục), khăn quàng cổ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giày dép, túi xách, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng 
(trang phục), khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2015-33855 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Lê Thị Kim Tuyến  (VN) 
243 Lê Thị Hoa, khu phố 6, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

 
(210) 4-2015-33856 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Lê Thị Kim Tuyến  (VN) 
243 Lê Thị Hoa, khu phố 6, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
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(210) 4-2015-33857 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Thiện   (VN) 
Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát xa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ 

viện; dịch vụ phòng khám y tế; dịch vụ bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2015-33858 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.9; A2.3.23; A11.1.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH WALKING STREET  
(VN) 
Số 402-404 Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-33859 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.7.23; 25.1.6; 26.1.1; 5.7.11 
(591) Xanh cây đậm, xanh cây nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Hàng Không  (VN) 
Số 333 Nguyễn Văn Linh, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm chè bưởi. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm chè bưởi. 
 

 
(210) 4-2015-33861 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A11.3.4; 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tâm  (VN) 
194 Lý Thường Kiệt, khóm 2, phường 
An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, trà. 
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(210) 4-2015-33862 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15; 26.5.1; A25.7.8; A25.7.5 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
vận tải Phú Lộc Phát  (VN) 
Đường Hoàng Ngân, phường Việt Hoà, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm), bồn rửa mặt la-va-bô, bệ xí nhà vệ sinh, vòi xịt 
nước trong nhà vệ sinh, vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  

 

Nhóm 19: Gạch, ngói (vật liệu xây dựng), vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-33863 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Formula  (VN) 
Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 03: Kem cạo râu, xà phòng bột, dầu xả cho tóc, chất để tẩy trắng, chất để tẩy rửa, 
chất khử mùi dùng cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2015-33864 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 
90 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn; quán bánh tráng trộn; quán trà sữa; quán nước sâm; quán mè rong 
biển rang. 

 

 
(210) 4-2015-33865 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.11; 5.3.16 
(591) Vàng, cam, nâu, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Robot Tosy  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; rô bốt đồ chơi; đồ chơi thú nhồi bông.  
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(210) 4-2015-33866 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco  (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33867 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.8 

(731) NANTONG HUANGHAI 

MECHANICAL & ELECTRICAL 

CO.,LTD.  (CN) 

The Industrial Park of Liuhao Town, 

Haimen City, Nantong, Jiangsu Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện]; máy cắt; búa điện; stato [bộ phận của 

máy]; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công. 
 

 
(210) 4-2015-33868 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.15.15; 26.13.25 

(731) BAOSHEN PAPER AND PLASTIC 

PRODUCTS CO., LTD.   (CN) 

68#, Xiaotang South Rd., Jianggao 

Town, Baiyun District, Guangzhou, 

China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học để chống nấm mindiu (nấm mốc); hoá chất công nghiệp; 

chế phẩm để nện ép len dạ; chế phẩm khử nước dùng trong công nghiệp; muối để bảo 

quản, không dùng làm thực phẩm; hoá chất chống thấm nước cho da thuộc.  

 

Nhóm 16: Giấy viết; giấy bao gói; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng 

để bao gói; dải băng giấy; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; khăn lau bằng giấy.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
994 

(210) 4-2015-33869 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) NANOSHINE LIMITED  (HK) 

Room 1501 B2, Grand Millennium Plaza 
(Lower Block), 181 Queen's Road, 
Central, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Nước men bóng [chất màu, sơn]; sơn phủ; chế phẩm chống mờ xỉn kim loại; 

sơn lót; chế phẩm bảo vệ kim loại; sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; đánh véc ni; đóng tàu; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; chống gỉ; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da.  

 

 
(210) 4-2015-33870 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A16.1.11; 26.3.1 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

thanh toán Việt Nam   (VN) 
Phòng 804A, số 72 Phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Da, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 

chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; vận chuyến hàng hóa; cho thuê xe.  

 

 
(210) 4-2015-33871 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Đình Trường Sơn   (VN)

Số 243 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Nghệ cho thực phẩm (gia vị); nghệ (gia vị).  
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Nhóm 31: Cây giống; củ giống (hạt giống); cây trồng; rau củ quả tươi 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, nghệ củ và các sản 
phẩm chế biến từ nghệ; mua bán cây giống 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ ươm giống cây; dịch vụ xử lý hạt (củ giống) để 
nhân giống cây trồng; dịch vụ nhân và chăm sóc cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-33872 (220) 02.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 2.5.1; 2.7.1; 24.13.1; 24.17.5; 

A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh nhạt, xanh 

đậm, vàng, cam, hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

dược phẩm Bình Minh  (VN) 
Số 570 đường Lê Lợi, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33873 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1 
(591) Da, vàng, xanh lá, nâu, đen, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
MANGO TREE  (VN) 
Số 42/33 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2015-33874 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.4; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xe đạp và phụ 
tùng 107  (VN) 
163 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Khung (sườn) xe đạp. 
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(210) 4-2015-33875 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.1.2; A2.1.16; 26.1.1; A5.11.13 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ELT Việt Nam  (VN) 
Lô M-5A, đường Trung Tâm - KCN 

Long Hậu Mở Rộng, xã Long Hậu, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò chế biến và đóng hộp; thịt heo chế biến và đóng hộp; thủy hải sản đã 

chế biến; trái cây sấy khô; rau, củ, quả chế biến. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; hoa quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-33876 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Toản  (VN) 
Số 39 tổ 41, tập thể Công ty Giao thông 

116, phường Thanh Xuân Nam, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (dây nịt); mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2015-33877 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1 

(591) Nhũ vàng 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Nam Đình   (VN) 
198/9A Hồ Văn Huê, phường 09, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng doanh nhân; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; 

tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ xuất bản sách, tạp chí và các ấn 

phẩm định kỳ. 
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(210) 4-2015-33878 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A9.3.13; A9.3.10; 11.3.1 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Nam Đình   (VN) 
198/9A Hồ Văn Huê, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng doanh nhân; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; 
tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ xuất bản sách, tạp chí và các ấn 
phẩm định kỳ. 

 

 
(210) 4-2015-33879 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; A25.7.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Sư Tử Biển  (VN) 
Số 96 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-33880 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Sư Tử Biển   (VN) 
Số 96 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-33881 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Sư Tử Biển   (VN) 
Số 96 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-33882 (220) 02.12.2015 

(641) -- (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 3.7.17; 25.12.1 

(591) Vàng, cam, đỏ, xanh da trời nhạt, tím 

(540) 

  

(731) Dương Quang Sơn  (VN) 
Số 5, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 

1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp thông tin và tư vấn về giáo dục, tuyển sinh; dịch vụ câu lạc bộ [giải 

trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-33884 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống điện 
NTT  (VN) 
Số 97, phố Nguyễn An Ninh, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

 
(210) 4-2015-33885 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu thương mại 
và dịch vụ Ngọc Minh  (VN) 
Liền kề 5, lô 2, khu đấu giá Mậu Lương, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-33886 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 25.12.1 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 

dựng và Công nghệ Việt Nam  
(VN) 
A12 khu đấu giá, đường Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị bảo mật, máy móc, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, tin học, 
viễn thông, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính cụ thể là: thiết bị văn phòng, thiết bị 
khoa học kỹ thuật, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm soát ra vào, camera giám sát, 
thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chống sét, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED], hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, 
bóng đèn điện, đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; quảng cáo thương mại. 

 
 

(210) 4-2015-33887 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi; chỉ; len đã xe thành sợi; tơ đã xe. 
 
 

(210) 4-2015-33888 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; chăn; vỏ nệm; rèm cửa; khăn vải dùng trong nhà.  
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(210) 4-2015-33889 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2015-33890 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà; mảng đất có cỏ nhân tạo; 
tấm phủ sàn bằng vinyl. 

 
 

(210) 4-2015-33891 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi tự động và chơi bằng tiền xu; trò chơi; máy để luyện tập thể dục; 
cầu lông; quần vợt dùng để chơi.  

 

(210) 4-2015-33893 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 24: Vải; chăn; vỏ nệm; rèm cửa; khăn vải dùng trong nhà.  
 

 
(210) 4-2015-33894 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2015-33895 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà; mảng đất có cỏ nhân tạo; 

tấm phủ sàn bằng vinyl. 
 
 

(210) 4-2015-33896 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi tự động và chơi bằng tiền xu; trò chơi; máy để luyện tập thể dục; 

cầu lông; quần vợt dùng để chơi.  
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(210) 4-2015-33897 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.4.24; 26.4.2; 26.4.7; A9.3.13; 

24.15.2; 26.3.2 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Nhân  (VN) 
297/27 đường Vĩnh Viễn, phường 5, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo vét [trang phục]; quần áo lót; ca vát; áo sơ mi, quần 

dài; váy.  
 

 
(210) 4-2015-33898 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, tím thẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch Cộng Đồng Việt  (VN) 
Số 18, đường Trần Đăng Ninh kéo dài, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; sắp xếp các chuyến du lịch; vận 

chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2015-33899 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương 

(731) Trường tiểu học, trung học 
sơ sở, trung học phổ thông 
Việt Mỹ  (VN) 
126D-126C1 Phan Đăng Lưu, phường 3, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp; giáo dục đào tạo; tư vấn du học; tổ 

chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin giáo dục. 
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(210) 4-2015-33900 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.4.24 
(731) Trường tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông 
Việt Mỹ  (VN) 
126D- 126C1 Phan Đăng Lưu, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp; giáo dục đào tạo; tư vấn du học; tổ 
chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin giáo dục.   

 

 
(210) 4-2015-33901 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.2 
(591) Cam, trắng 
(731) Trường tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông 
Việt Mỹ  (VN) 
126D- 126C1 Phan Đăng Lưu, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp; giáo dục đào tạo; tư vấn du học; tổ 
chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-33903 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.6; 26.15.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Thương mại Hà Nội   (VN) 
Phòng 301, tòa nhà Viễn Đông, số 36 
Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ và thiết bị y tế.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư tài chính cho lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất 
động sản.  
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(210) 4-2015-33904 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.9; A26.11.7; 1.15.5; 26.3.1 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Dân 

An  (VN) 
Thôn 6, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu, khí ga.  
 

 
(210) 4-2015-33905 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) JUNAID WAHEED  (AE) 

3301, Building JBC - 4. Jumeirah Lake 
Tower, Cluster N, Dubai, U.A.E. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y 
tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-33906 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) JUNAID WAHEED   (AE) 

3301, Building JBC - 4. Jumeirah Lake 
Tower, Cluster N, Dubai, U.A.E. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y 
tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-33907 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị máy 
văn phòng Sao Mai   (VN) 
708 đường La Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2015-33908 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 26.1.1; A26.11.8; 

24.15.21; 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất bảo hộ lao động Thùy 
Dương   (VN) 
144/4 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm bảo hộ lao động như: ủng bảo hộ lao động, nón bảo hộ lao động, 
găng tay bảo hộ lao động, kính bảo hộ lao động, mặt nạ phòng độc, khẩu trang bảo hộ lao 
động.   

 

 
(210) 4-2015-33909 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 2.9.14; A2.9.15; 3.9.16 
(591) Đỏ, xanh, vàng, xám, trắng 
(731) Đào Chánh Thiện  (VN) 

Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm đã qua chế biến và đóng hộp; các sản phẩm đông lạnh như: tôm, cua, ghẹ, 
nghêu.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: tôm đã qua chế biến và 
đóng hộp, các sản phẩm đông lạnh như: tôm, cua, ghẹ, nghêu.   

 

 
(210) 4-2015-33910 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Bích Trâm  (VN) 

82 - 84 đường số 5, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo.  
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Nhóm 44: Dịch vụ: chăm sóc sắc đẹp (spa), chăm sóc da; thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2015-33911 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-33912 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-33913 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-33914 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2015-33915 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-33916 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-33917 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-33918 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2015-33919 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 5.3.16; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây 
(731) KIM YOON   (KR) 

102-4102, 91, Marine city 1-ro, 
Haeundae-gu, Busan 48119, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mài 
mòn; tinh dầu; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia đình; nước men (nước 
hồ) dùng trong giặt giũ; chất làm mềm vải, dùng để giặt; chế phẩm tẩy trắng dùng cho 
mục đích giặt giũ; mỹ phẩm; xà phòng dùng cho mục đích gia đình; chất tẩy rửa được 
điều chế từ xăng dầu; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia đình; chế phẩm làm 
sạch; xà phòng giặt; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; xà phòng rửa tay; xà phòng sử dụng 
cho mục đích cá nhân; sữa rửa mặt (mỹ phẩm); thuốc nhuộm tóc; miếng ngậm làm thơm 
mát hơi thở; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm sạch răng; kem đánh 
răng; chất khử mùi cho vật nuôi; dầu gội đầu cho vật nuôi; mỹ phẩm cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-33921 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  

(CA) 
106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2 Canada  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc.  

 

 
(210) 4-2015-33922 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  

(CA) 
106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2 Canada  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mày; đồ trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho 

lông mày.  
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(210) 4-2015-33923 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  

(CA) 
106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2 Canada  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; keo xịt tóc; dầu gội đầu; dầu xả; chế phẩm 
dưỡng tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm nhuộm tóc.  

 

 
(210) 4-2015-33924 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  

(CA) 
106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2 Canada  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mày; đồ trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho 
lông mày.  

 

 
(210) 4-2015-33925 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  (CA)

106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2 Canada 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mắt và lông mi. 
 

 
(210) 4-2015-33926 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  (CA)

106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2 Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chứa thuốc dùng để chăm sóc da, mặt và toàn thân; thuốc mỡ dược 
phẩm; chế phẩm chứa thuốc trị cháy nắng; chế phẩm dược dùng điều trị vết trầy xước da; 
chế phẩm chăm sóc da hỗn hợp có chứa thuốc dùng để làm mịn da hoặc để cải thiện sắc 
tố da hoặc dùng để giảm nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và loại bỏ tế bào da chết; chế 
phẩm dược dùng để trị liệu cho da, bảo vệ da và phục hồi da; chế phẩm dược chứa chất 
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tẩy trắng (hydroquinone); chế phẩm chứa thuốc để bảo vệ da khỏi tia cực tím và điều trị 
da bị cháy nắng. 

 
 

(210) 4-2015-33927 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  (CA)

106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2 Canada 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; nước thơm mỹ phẩm; 
son môi; mỹ phẩm cho lông mày; mỹ phẩm bôi mí mắt; mát-ca-ra; phấn nền; phấn hồng 
dạng bột dùng để trang điểm; dầu gội đầu; nước xức tóc; kem trang điểm mặt; kem che 
nếp nhăn; kem làm trắng da; nước hoa hồng cho da; nước thơm cho da; sữa rửa mặt; kem 
dưỡng da; chế phẩm tẩy tế bào chết trên da; kem tẩy tế bào chết dùng cho da mặt; kem 
giữ ẩm dùng cho mặt, toàn thân, tay và chân; sữa tắm; chế phẩm chống nắng; tinh dầu 
thơm; tinh dầu; dầu và nước thơm dùng để xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 05: Chế phẩm chứa thuốc dùng để chăm sóc da, mặt và toàn thân; thuốc mỡ dược 
phẩm; chế phẩm chứa thuốc trị cháy nắng; chế phẩm dược dùng điều trị vết trầy xước da; 
chế phẩm chăm sóc da hỗn hợp có chứa thuốc dùng để làm mịn da hoặc để cải thiện sắc 
tố da hoặc dùng để giảm nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và loại bỏ tế bào da chết; chế 
phẩm dược dùng để trị liệu cho da, bảo vệ da và phục hồi da; chế phẩm dược chứa chất 
tẩy trắng (hydroquinone); chế phẩm chứa thuốc để bảo vệ da khỏi tia cực tím và điều trị 
da bị cháy nắng. 

 

 
(210) 4-2015-33928 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  (CA)

106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2 Canada 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống lão hóa dùng cho môi (mỹ phẩm); son môi; son bóng dùng 
cho môi (mỹ phẩm); bút chì kẻ môi và son dưỡng môi. 

 
 

(210) 4-2015-33929 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.22; A5.5.20; A18.1.19; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, cam, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vương Huy  (VN) 
Số nhà 27 K7, tổ 17, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (bán hàng qua mạng internet): hàng thời trang: quần áo, 
giầy dép, túi xách các loại; mỹ phẩm: nước hoa, son môi, kem tẩy trang, kem dưỡng da, 
kem chống nắng, mỹ phẩm chăm sóc toàn thân và các loại phụ kiện trang điểm khác; thực 
phẩm chức năng các loại: thực phẩm chức năng cho sắc đẹp, dinh dưỡng thể thao, chăm 
sóc sức khỏe, cân nặng; đồ điện tử: ti vi các loại (Led, CRT), tủ lạnh, điều hòa, đầu thu, 
đầu karaoke; thiết bị công nghệ thông tin: máy tính để bàn, bàn phím, chuột, máy laptop, 

usb, ổ cứng, máy nghe nhạc các loại, máy in, mực in, máy fax, máy photo, máy scan, 
máy in mã vạch; thiết bị âm thanh: loa, đài; nhạc cụ âm nhạc: đàn ghita, đàn óc gan, đàn 
viôlông, trống và bộ gõ; thiết bị di động: điện thoại (điện thoại thường, smartphone); điện 
thoại di động và máy tính bảng; phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại; tạp chí, sách 
các loại; máy quay phim, máy chụp ảnh các loại (tự động kỹ thuật số, máy cơ); rau, củ, 
quả sạch các loại; đồ gia dụng các loại: nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, chảo điện, 
bình thủy, nồi áp suất, máy sấy, máy sưởi, quạt hút mùi, tủ đông, bàn là, các loại máy xay 
và máy ép; đồ chơi trẻ em các loại; đồ chơi mô hình: máy bay, xe đua mô hình và điều 
khiển từ xa; nước tẩy rửa các loại: lau sàn, lau màn hình, lau kính; kẹo, bánh các loại; đồ 
dùng và các loại phụ kiện dùng trong phòng tắm: vòi hoa sen, tủ đựng đồ, gương, thiết bị 
vệ sinh; hàng trang trí nội thất: rèm, chăn, ga, gối, đệm, giường, tủ, tranh treo tường; thiết 
bị y tế: máy chạy, kem tẩy lông, máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường, máy soi da các 
loại. 

 
 

(210) 4-2015-33930 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH SAKURA INVEST  

(VN) 
Số 134 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-33931 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH SAKURA INVEST  

(VN) 
Số 134 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-33932 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIOBA Việt Nam  (VN) 
Số 8 Tập thể Giống Cây Trồng, ngõ Chùa 
Nền, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế. 
 

 
(210) 4-2015-33935 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím than, tím sắc đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hoa Túc  (VN) 

Tầng 1, 74/7E Hai Bà Trưng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-33936 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì quốc tế Ngọc Nghĩa  
(VN) 
Lô 123, đường số 6, khu chế xuất và 
công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 07: Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; nhựa acrylic [bán thành phẩm]; bao bì không 

thấm nước; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; chất dẻo 
bán thành phẩm. 

 
Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng đựng hàng bằng chất dẻo; nút chai bằng lie; 
nút bịt kín không bằng kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; nắp có ren vít, không 
bằng kim loại, dùng cho chai lọ. 

 
Nhóm 21: Chai lọ; nắp bình; chai bầu; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; bình; 
cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa. 
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(210) 4-2015-33937 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì quốc tế Ngọc Nghĩa  
(VN) 
Lô 123, đường số 6, khu chế xuất và 
công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; nhựa acrylic [bán thành phẩm]; bao bì không 
thấm nước; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; chất dẻo 
bán thành phẩm. 

 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng đựng hàng bằng chất dẻo; nút chai bằng lie; 
nút bịt kín không bằng kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; nắp có ren vít, không 
bằng kim loại, dùng cho chai lọ. 

 

Nhóm 21: Chai lọ; nắp bình; chai bầu; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; bình; 
cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-33938 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì quốc tế Ngọc Nghĩa  
(VN) 
Lô 123, đường số 6, khu chế xuất và 
công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; nhựa acrylic [bán thành phẩm]; bao bì không 
thấm nước; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; chất dẻo 
bán thành phẩm. 

 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng đựng hàng bằng chất dẻo; nút chai bằng lie; 
nút bịt kín không bằng kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; nắp có ren vít, không 
bằng kim loại, dùng cho chai lọ. 

 

Nhóm 21: Chai lọ; nắp bình; chai bầu; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; bình; 
cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-33939 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì quốc tế Ngọc Nghĩa  
(VN) 
Lô 123, đường số 6, khu chế xuất và 
công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
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(511)   Nhóm 17: Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; nhựa acrylic [bán thành phẩm]; bao bì không 

thấm nước; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; chất dẻo 

bán thành phẩm. 

 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng đựng hàng bằng chất dẻo; nút chai bằng lie; 

nút bịt kín không bằng kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; nắp có ren vít, không 

bằng kim loại, dùng cho chai lọ. 

 

Nhóm 21: Chai lọ; nắp bình; chai bầu; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; bình; 

cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-33940 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì quốc tế Ngọc Nghĩa  
(VN) 
Lô 123, đường số 6, khu chế xuất và 

công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 

huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
 

(511)   Nhóm 17: Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; nhựa acrylic [bán thành phẩm]; bao bì không 

thấm nước; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; chất dẻo 

bán thành phẩm. 

 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng đựng hàng bằng chất dẻo; nút chai bằng lie; 

nút bịt kín không bằng kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; nắp có ren vít, không 

bằng kim loại, dùng cho chai lọ. 

 

Nhóm 21: Chai lọ; nắp bình; chai bầu; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; bình; 

cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-33941 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 26.4.2 

(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm dạy nghề thẩm mỹ 
Nguyễn Hoàng  (VN) 
472-474 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục). 
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(210) 4-2015-33942 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22; 13.1.6 
(591) Đen, vàng, ghi, đỏ, cam, xanh lá cây, 

xanh dương, xanh tím than 
(731) MY LITTLE GENIUS PTE LTD  (SG) 

135 Jurong Gateway Road #04-355 
Singapore 600135, Singapore 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 16: Giáo cụ (không bao gồm máy móc) để sử dụng trong hoạt động giảng dạy, học 
tập ngôn ngữ cũng như kỹ năng sống; ấn phẩm sử dụng trong hoạt động giảng dạy, học 
tập ngôn ngữ cũng như kỹ năng sống; vật liệu giáo dục dưới dạng viết; vật liệu để nặn 
dùng cho mục đích giáo dục; văn phòng phẩm; bưu thiếp. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi bao gồm cả thú nhồi; trò chơi điện tử; đồ chơi giáo dục; nhân vật, mô 
hình đồ chơi; trò chơi điện tử có mục đích giáo dục; dụng cụ rèn luyện thể chất (dụng cụ 
thể thao thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh và dịch vụ quản lý trong lĩnh vực giáo dục; thăm dò dư 
luận và nghiên cứu thị trường; dịch vụ khuyến mại và quảng cáo (cho người khác), cụ thể 
là thúc đẩy việc bán hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua internet, phát hành ấn 
phẩm và tài liệu, quảng cáo; nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc vận hành các khóa học cũng như hoạt động kinh 
doanh giáo dục; tư vấn kinh doanh cho nhượng quyền thương mại; mua và bán sách, giáo 
cụ (không bao gồm máy móc) để sử dụng trong hoạt động giảng dạy, học tập ngôn ngữ 
cũng như kỹ năng sống, các ấn phẩm sử dụng trong hoạt động giảng dạy, học tập ngôn 
ngữ cũng như kỹ năng sống, vật liệu giáo dục dưới dạng viết, vật liệu để nặn dùng cho 
mục đích giáo dục, văn phòng phẩm, bưu thiếp, đồ chơi bao gồm cả thú nhồi, trò chơi 
điện tử, đồ chơi giáo dục, nhân vật, mô hình đồ chơi, trò chơi điện tử có mục đích giáo 
dục và dụng cụ rèn luyện thể chất (dụng cụ thể thao thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm giáo dục thể chất; dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến giáo dục, văn hóa và vui chơi giải trí; sắp xếp và tổ chức 
các cuộc triển lãm, cuộc thi, kiểm tra, cuộc thi đấu nhằm mục đích giáo dục, văn hóa và 
giải trí; cung cấp các tiện nghi cho cho mục đích giáo dục và giải trí; xuất bản các văn bản 
và tài liệu giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-33943 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LPG Hậu Giang  (VN) 
164 ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 06: Bình kim loại dùng để chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng; bình kim loại để chứa 
nhiên liệu lỏng. 

 

 
(210) 4-2015-33944 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) HERBALGY PHARMACEUTICAL 

LIMITED  (HK) 
Flat D, 21/F., Kingsford Ind. BLDG., 
Phase 1, 26-32 Kwai Hei Street, Kwai 
Chung, N.T., Hongkong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc biệt dược có nguồn gốc Trung Quốc; chất ăn kiêng và chế phẩm thuốc 

bổ; thuốc cao giảm đau; dầu thơm/nhựa thơm dùng cho mục đích y tế; thuốc giảm đau; 
dược thảo và chế phẩm từ thảo mộc; chế phẩm thuốc bổ có mục đích dược phẩm; vật liệu 
để băng bó. 

 

 
(210) 4-2015-33945 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PALMEX INTERNATIONAL INC.  

(CA) 

2518, chemin des Entreprises, Saint-
Sauveur, province of Quebec, Canada 
J0R 1R7 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm lợp mái, cụ thể là lá cọ làm từ chất tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2015-33946 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A24.17.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng cam, 

xanh tím than, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và phát triển giáo dục 
Edulab  (VN) 
Số nhà 20, khu biệt thự 1, dãy A, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2015-33947 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 25.5.25; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh tím than, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và phát triển giáo dục 
Edulab  (VN) 
Số nhà 20, khu biệt thự 1, dãy A, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 
 

(210) 4-2015-33949 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ELKOS PENS LIMITED  (IN) 

575 Rabindra Sarani, Bagbazar, Kolkata 
- 700 003, West Bengal, India 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 16: Bút; bút bi; ruột bút (refill); bút vẽ/bút màu (sketch pen); đồ dùng giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy). 

 
 

(210) 4-2015-33950 (220) 02.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hành Trình 
Wegodi Toàn Cầu   (VN) 
Phòng 229, khách sạn ATS, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham 
quan [du lịch]; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2015-33951 (220) 02.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hành Trình 
Wegodi Toàn Cầu   (VN) 
Phòng 229, khách sạn ATS, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham 
quan [du lịch]; vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-33953 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(731) Phạm Thị Loan  (VN) 

F2, khu phố 1, phường Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi.  

 

 
(210) 4-2015-33954 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Phạm Văn Toàn   (VN) 

Xóm An Cường, xã Trực Cường, huyện 
Trực Ninh, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ 

thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống.  
 

 
(210) 4-2015-33955 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen, trắng 
(731) Vũ Quang Huy   (VN) 

87/53 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 
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Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; cá được bảo quản; trái cây được bảo quản; rau đã được 

bảo quản; sữa đậu nành; sữa; sữa chua; thịt hộp; cá hộp; xúc xích; bơ; dầu ăn; mứt nhão; 

lạc chế biến; hạt điều chế biến; thạch (gelatine). 

 

Nhóm 30: Chè/trà; cà phê; ca cao; sô cô la; gạo; bột mì; bột ngũ cốc; bánh quy; bánh mỳ; 

bánh ngọt; kẹo; kem; sushi; đường; mật ong; nem cuốn; mù tạc; gia vị; xốt (gia vị). 

 

Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; trứng cá; cá còn sống; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; hoa 

tươi (hoa tự nhiên). 

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 

nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 

nước ép trái cây; bia. 

 

Nhóm 33: Rượu vang; rượu vốtca; rượu sakê; rượu uýt ki; rượu khai vị; đồ uống có cồn 

(trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-33956 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.3.1; 1.3.2 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất decal 
Vĩnh An - Long An   (VN) 
Đường số 3, cụm công nghiệp Liên 

Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy trang trí (giấy decal); giấy màu; giấy; màng mỏng dính bằng chất dẻo có 

thể kéo giãn; màng mỏng bắng chất dẻo dùng để bao gói. 
 

 
(210) 4-2015-33957 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.9; A1.1.5; 26.4.2; 26.4.7 

(731) DOSHISHA CO. LTD   (JP) 

1-5-5, Higashishinsaibashi, Chuo-Ku, 

Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu làm mềm tóc; kem xả tóc; kem ủ tóc; sản phẩm để chăm sóc 

tóc; mỹ phẩm; nước hoa.  
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(210) 4-2015-33958 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.1.6; 8.7.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh 

dương, nâu 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Thanh 

Tùng  (VN) 
ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Chao ớt; chao tương hột; chao; kho quẹt (nước mắm cô đặc dùng để ăn trực 

tiếp); tàu hủ.  
 

 
(210) 4-2015-33961 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH Usfeed  (VN) 
Khu công nghiệp Sông Máy, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại: thức ăn thủy sản các loại.  

 

 
(210) 4-2015-33962 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Vijako   (VN) 
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo, đệm bông, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2015-33963 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Nghị  (VN) 
47/3C ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 18: Các mặt hàng thời trang làm bằng da, cụ thể: ba lô, túi xách, ví (bóp).  
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Nhóm 25: Thắt lưng bằng da, giày, quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-33965 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ An Sơn, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-33966 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ An Sơn, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-33967 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Trần Quang Đình  (VN) 
1716/2/3 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-33968 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Quang Đình  (VN) 
1716/2/3 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-33969 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A25.7.21 
(591) Trắng, đen, ghi, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Hoà  (VN) 
475/20 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy.  
 

 
(210) 4-2015-33970 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.4.11; 4.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HOBBY  (VN) 
548 Bà hạt, phường 08, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dây nịt (dây lưng), ví, túi xách, balo, giầy dép.  
 

 
(210) 4-2015-33971 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.7.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Xây Ký  (VN) 
23 Hoàng Hoa Thám, khóm 9, phường 6, 
thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-33972 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.11.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH LINGZHI Việt 
Nam  (VN) 
115 đường Bình Quới, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2015-33973 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.16 (540) 

  

(731) Ngô Thành Vinh  (VN) 
49/4 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-33974 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.10; 5.7.1 
(591) Nâu đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê BAZAN Đắk Nông  (VN) 
Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-33975 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; A5.3.13; 26.1.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Tô Sĩ Phú  (VN) 
443 An Dương Vương, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-33976 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group  (VN) 
¤ C2, khu biệt thự Cao Cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói không nung; xỉ quặng (vật liệu xây 
dựng). 
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(210) 4-2015-33977 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group   (VN) 
¤ C2, khu biệt thự Cao Cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói không nung; xỉ quặng (vật liệu xây 

dựng). 
 

 
(210) 4-2015-33978 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group   (VN) 
¤ C2, khu biệt thự Cao Cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói không nung; xỉ quặng (vật liệu xây 

dựng). 
 

 
(210) 4-2015-33979 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group   (VN) 
¤ C2, khu biệt thự Cao Cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói không nung; xỉ quặng (vật liệu xây 

dựng). 
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(210) 4-2015-33980 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group   (VN) 
¤ C2, khu biệt thự Cao Cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói không nung; xỉ quặng (vật liệu xây 
dựng). 

 

 
(210) 4-2015-33981 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group   (VN) 
¤ C2, khu biệt thự Cao Cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói không nung; xỉ quặng (vật liệu xây 
dựng). 

 

 
(210) 4-2015-33982 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) JW HOLDINGS  (KR) 

2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, 
Seoul 137-864, Korea 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia làm sạch cho xăng (dầu); chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu 
động cơ; chất phụ gia hóa học dùng cho dầu. 

 
 

(210) 4-2015-33985 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.7; A5.1.12; 3.2.13; 26.15.7 
(591) Vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lan 
Anh  (VN) 
34 Công trường An Đông, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép; giày có quai hậu (sandal); tất; quần; áo. 
 

 
(210) 4-2015-33986 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.21; 3.4.13; A3.4.4 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lan 
Anh   (VN) 
34 công Trường An Đông, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; giày có quai hậu (sandal); tất; quần; áo. 
 
 

(210) 4-2015-33987 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Số 73, phố Đông Tác, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng gia dụng và đồ dùng gia đình, cụ thể là: đũa, tăm, thìa, bát, đĩa, 
khăn ăn. 

 
 

(210) 4-2015-33988 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngô Văn Tuấn  (VN) 

Xã Liên Phương, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ, máy xay sinh tố, quạt điện, nồi cơm điện, bình nước điện, máy sấy 
quần áo. 

 
 

(210) 4-2015-33989 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại Tâm Thành Long  
(VN) 
91 Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 2, 
phường Mỹ Bình, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-33990 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A17.2.2; 26.15.15; 26.7.25; A25.7.5 
(591) Xanh tím, xanh dương, xanh ngọc, xanh 

lá cây, vàng, cam, đỏ, đỏ đô, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại Tâm Thành Long  
(VN) 
91 Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 2, 
phường Mỹ Bình, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-33991 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 
 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại Tâm Thành Long  
(VN) 
91 Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 2, 
phường Mỹ Bình, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2015-33992 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 22.1.16; 22.1.15; A17.1.9 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ và xuất nhập khẩu PAN  
(VN) 
B29, ngõ 72, phố Dịch Vọng, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
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(210) 4-2015-33995 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại điện cơ Hoa Sen  
(VN) 
Số 27, ngõ 98, tổ dân phố 15, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

 
(210) 4-2015-33999 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A9.3.9; 24.15.1; 1.15.21; 1.15.9; 

A25.7.7; 26.4.4 
(591) Xanh lam đậm, xanh da trời, xanh lá cây, 

đỏ, vàng, trắng, nâu, hồng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại BĐC  (VN) 
Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước rửa chén bát, nước lau sàn, nước tẩy quần áo, nước tẩy bồn cầu, 
nước xả làm mềm vải. 

 

 
(210) 4-2015-34000 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thuận Phát  (VN) 
Số 84, ngõ 1 đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy ăn. 
 

 
(210) 4-2015-34002 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Thủ Đô   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Đại Phát, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-34003 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thủ Đô   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Đại Phát, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-34004 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thủ Đô   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Đại Phát, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-34005 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thủ Đô   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Đại Phát, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2015-34006 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thủ Đô   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Đại Phát, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2015-34007 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.4.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SONOZ   (VN) 
104/49/1 Thành Thái, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Va li, túi, ba lô, cặp sách.  
 
 

(210) 4-2015-34008 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quỳnh Anh  (VN) 
Thôn 5, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động 

sản); cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; định giá bất động sản. 
 
 

(210) 4-2015-34009 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Quỳnh Anh  (VN) 
Thôn 5, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ tranh tụng, dịch vụ giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án, dịch vụ quản lý quyền tác giả, dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ hòa giải.  
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(210) 4-2015-34010 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, đen (540) 

 

(731) Nguyễn Quỳnh Anh   (VN) 
Thôn 5, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp: dịch vụ tư vấn và đại diện bản 
quyền tác giả; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ đại diện theo uỷ quyền để bảo vệ quyền 
lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng); dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ 
hòa giải.  

 

 
(210) 4-2015-34011 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A26.4.24 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Thiên 

Phước  (VN) 
329-331 An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2015-34012 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540)  (731) Công ty TNHH Dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 
năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2015-34013 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, xanh than (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch Mai 
Hoàng  (VN) 
Số 18A Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2015-34014 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2015-34015 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn 
Kiên Giang   (VN) 
Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã 
Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga và các loại nước uống không có cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Bất động sản.  
 

Nhóm 39: Du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-34016 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn 
Kiên Giang   (VN) 
Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã 
Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang   

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga và các loại nước uống không có cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Bất động sản.  
 

Nhóm 39: Du lịch.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-34017 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Đinh Thị Mỹ Phượng  (VN) 
1B Hoàng Văn Thụ, phường 05, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: quần, áo, giày, dép, mũ, nón, túi xách, giỏ, điện thoại di động, linh 

kiện điện thoại, văn phòng phẩm, trái cây, hoa tươi, hoa khô, tranh thêu, tranh gỗ khắc, 
thuốc lá, nước ngọt, bánh kẹo, ti vi, tủ lạnh, máy giặt.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống); khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-34018 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Quang Trúc  (VN) 
Số 17 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

2. Cổ Dẩu Dếch  (VN) 
151/8 hẽm 151 Nguyễn Trãi, thị trấn 
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-34019 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Phạm S  (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-34020 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Lê Ngọc Tuyền  (VN) 
Số 204 Mai Anh Đào, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
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(210) 4-2015-34021 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH giáo dục và 
đào tạo Ieltspower  (VN) 
4 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; trung tâm đào tạo anh ngữ.  
 

 
(210) 4-2015-34022 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15; 5.3.6; 25.1.25 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Hóa keo Sài Gòn  
(VN) 
581 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-34023 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Nhật Nam  (VN) 
42 Tôn Thất Thiệp (chung cư 42, lầu 1, 

phòng 34), phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách.  
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(210) 4-2015-34024 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1; 3.7.17; 24.9.1 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tomato Việt 
Nam   (VN) 
242 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-34025 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh tím, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Việt Dũng  (VN) 
150/7/2 Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, bút (viết), thước kẻ, bìa lá, sách, vở.  
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2015-34026 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương, trắng (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Điểm Việt  
(VN) 
216, đường Nguyễn Hoàng, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ li-

xăng sở hữu trí tuệ, dịch vụ hòa giải; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng. 
 

 
(210) 4-2015-34027 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương, trắng (540) 

 (731) Công ty luật TNHH Điểm Việt  
(VN) 
216, đường Nguyễn Hoàng, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ li-

xăng sở hữu trí tuệ, dịch vụ hòa giải; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2015-34028 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Bùi Thái Bản  (VN) 
Xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 06: Chốt cửa bằng kim loại (then cửa bằng kim loại); bản lề hộp bằng kim loại 

(khóa chốt hộp bằng kim loại, chốt hộp bằng kim loại); bản lề bằng kim loại; chìa khóa; 

khóa móc; khóa lò xo.  

 

Nhóm 07: Máy cắt, máy khoan.  

 

Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; đầu nối cho dây điện; sợi cáp quang; ống bọc ngoài mối 

nối cho dây cáp điện. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (Led), vòi hoa sen; bồn 

vệ sinh; bồn tắm ngồi; chậu rửa tay (bồn rửa tay).  
 

 
(210) 4-2015-34029 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 11.3.1 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Quang Lâm  (VN) 
Số 294B Lê Trọng Tấn, phường Khương 

Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Đề can, màng mỏng dính bằng chất dẻo, có thể kéo dãn, dùng cho các khay 

hàng, khuôn cho đất nặn. 

 

Nhóm 17: Nhựa acrylic [bán thành phẩm], băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn 

phòng hoặc gia dụng, nhựa dẻo [bán thành phẩm]; Axetat xenluloza [bán thành phẩm], 

màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói, màng chống loá dùng cho cửa sổ [màng 

nhuộm màu], nhựa tổng hợp [bán thành phẩm].  

 

Nhóm 27: Giấy dán tường, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, thảm chống trơn, thảm chống 

trượt. 
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(210) 4-2015-34030 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.1.24; A7.1.11; 7.3.11 
(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Ngô Tuấn Khôi  (VN) 
Lầu 6, phòng 07, chung cư Phạm Viết 
Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại 
cho  giường; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim 
loại; chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]. 

 

Nhóm 20: Giường; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; ghế 
ngồi; ghế trường kỷ; bàn. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc; xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình; bọc đệm; dán giấy phủ tường. 

 

 
(210) 4-2015-34031 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 7.15.8; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Trắng, da cam 
(731) Phạm Văn Hưng  (VN) 

Khu 2, thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện 
lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; tay nắm cửa bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại 
[vật liệu nhỏ].  

 

Nhóm 35: Mua bán bản lề hộp bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, 
phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ, tay nắm cửa bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng 
kim loại [vật liệu nhỏ].  

 

 
(210) 4-2015-34034 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.5; A11.3.7; 1.15.15; 25.1.25 
(731) BOON RAWD BREWERY CO., LTD  

(TH) 
999 Samsen Road, Thanon-
Nakornchaisri Sub-District, Dusit, 
Bangkok, 10300, THAILAND  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm (không còn sống); gia cầm đông lạnh và thịt đông lạnh; rau và 
trái cây đã được chế biến, sấy khô và bảo quản; trái cây lát mỏng; xúp; chế phẩm để nấu 
xúp; xúp ăn liền; xúp ăn liền đông lạnh; xúp cà-ri ăn liên; xúp cà-ri ăn liền đông lạnh, 
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rong biển ăn được (đã được chế biến); rong biển ăn được được ướp gia vị (đã được chế 
biến), rong biển sấy khô (đã được chế biến); rong biển nướng (đã được chế biến).  

 

Nhóm 30: Mì sợi; gạo; xốt (gia vị); bột nhão cà-ri ăn liền; gia vị; xốt đậu nành; bột gia vị; 
thực phẩm đông lạnh trên cơ sở gạo (đã được chế biến); gạo ăn liền, thực phẩm đông lạnh 
trên cơ sở mì sợi (đã được chế biến); bánh bao đông lạnh; nước xốt cho sa-lát; đồ ăn đã 
được chế biến trên cơ sở gạo; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; đồ ăn đã được chế 
biến trên cơ sở bánh bao; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mỳ ống.  

 

 
(210) 4-2015-34035 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Thọ  (VN) 
134 Phú Thọ, phường 10, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: vàng, bạc, đá quí, kim cương, đồ nữ 
trang, đồ trang sức bằng vàng.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng bạc đá quí, trang sức.  
 

Nhóm 42: Giám định vàng, bạc, đá quí.  
 

 
(210) 4-2015-34036 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.4; A26.11.12; 1.15.23; 26.1.5; 1.7.6 
(591) Cam, đen, xám, trắng 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH INFOCUS 
MEKONG RESEARCH   (VN) 
Số 1 Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.  
 

 
(210) 4-2015-34037 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.4; A26.11.12; 1.15.23; 26.1.5; 1.7.6 
(591) Cam, đen, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH INFOCUS 
MEKONG RESEARCH   (VN) 
Số 1 Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.  
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(210) 4-2015-34038 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ KP FOOD  (VN) 
29 đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-34039 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.25; 1.15.23; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ KP FOOD  (VN) 
29 đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-34041 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Golden Lotus   (VN) 
137-139-141 Tôn Dật Tiên, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch vụ 
tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2015-34042 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HNB Việt Nam  
(VN) 
Lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu 
mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
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(210) 4-2015-34043 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HNB Việt Nam  
(VN) 
Lô N11 - 12, đường số 5, KCN Long 
Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2015-34044 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34045 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Chăm sóc 

Sức khỏe Việt Nam  (VN) 
Lô 11 B26, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-34046 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Chăm sóc 

Sức khỏe Việt Nam   (VN) 
Lô 11 B26, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-34047 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 13: Bao súng; túi đạn.  

 

 
(210) 4-2015-34048 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa; bơ; thịt đã chế biến; cá đã chế biến; dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2015-34049 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc; cây giống dược liệu; trái cây tươi; rau tươi; thức 

ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.  
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(210) 4-2015-34050 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết; nước giải khát; nước ép trái cây; 
nước uống có ga không cồn; bia.  

 
 

(210) 4-2015-34051 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, diêm, hộp quẹt (bật lửa), tẩu thuốc lá, đầu lọc thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2015-34052 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 13: Bao súng, túi đạn. 
 
 

(210) 4-2015-34053 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa; bơ; thịt đã chế biến; cá đã chế biến; dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2015-34054 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc; cây giống dược liệu; trái cây tươi; rau tươi; thức 

ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2015-34055 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết; nước giải khát; nước ép trái cây; 

nước uống có ga không cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2015-34056 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, diêm, hộp quẹt (bật lửa), tẩu thuốc lá, đầu lọc thuốc lá. 
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(210) 4-2015-34057 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23
(591) Vàng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH OKIFOOD Việt 
Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình   

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; dưa chuột bao tử; pa-tê gan; lát khoai tây rán giòn; lát 
trái cây sấy khô; hạt mắc ca sấy khô; sữa đậu nành; sữa và các sản phẩm làm từ sữa.   

 

Nhóm 30: Bỏng ngô; rong biển/tảo biển [gia vị]; kẹo cao su; bánh kẹo có thành phần từ 
hạt mắc ca; bánh kẹo có thành phần từ lạc; bánh kẹo có thành phần từ vừng; bánh nướng; 
bánh dẻo; chè (trà); cà phê; bánh bông lan; cơm cháy; bánh gạo; miến khô; phở khô; bún 
khô; phồng tôm.   

 

Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho người hoặc động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cây giống; cây Noel.    

 

Nhóm 32: Tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; nước quả cô đặc không có cồn; nước ép 
trái cây; nước ép rau quả dùng để uống, không dùng trong mục đích y tế; chế phẩm làm 
sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước uống có gaz; chế phẩm để làm rượu 
mùi; xi rô dùng cho đồ uống.   

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh (đồ uống); rượu uýt ki; rượu vang; rượu 
vôtca; rượu rum.    

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: trái cây được bảo quản, dưa chuột bao 
tử, pa-tê gan, lát khoai tây rán giòn, lát trái cây sắy khô, hạt mắc ca sấy khô, sữa đậu 
nành, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bỏng ngô, rong biển/tảo biển [gia vị], kẹo cao su, 
bánh kẹo có thành phần từ hạt mắc ca, bánh kẹo có thành phần từ lạc, bánh kẹo có thành 
phần từ vừng, bánh nướng, bánh dẻo, chè, cà phê, bánh bông lan, cơm cháy, bánh gạo, 
miến khô, phở khô, bún khô, phồng tôm, tảo làm thức ăn cho (người hoặc động vật) thức 
ăn cho gia súc, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chế phẩm để vỗ béo vật nuôi, cây giống, 
cây Noel, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống, nước quả cô đặc không có cồn, nước ép trái 
cây nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế, chế phẩm làm sủi bọt 
dùng cho đồ uống chế phẩm để làm nước uống có gaz, chế phẩm để làm rượu mùi, xi rô 
dùng cho đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh (đồ uống), rượu uýt ki, rượu vang, 
rượu vốtca, rượu rum; quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng 
cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; bán đấu giá.  

 
 

(210) 4-2015-34058 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OKIFOOD Việt 
Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; dưa chuột bao tử; pa-tê gan; lát khoai tây rán giòn; lát 
trái cây sấy khô; hạt mắc ca sấy khô; sữa đậu nành; sữa và các sản phẩm làm từ sữa.   

 

Nhóm 30: Bỏng ngô; rong biển/tảo biển [gia vị]; kẹo cao su; bánh kẹo có thành phần từ 
hạt mắc ca; bánh kẹo có thành phần từ lạc; bánh kẹo có thành phần từ vừng; bánh nướng; 
bánh dẻo; chè (trà); cà phê; bánh bông lan; cơm cháy; bánh gạo; miến khô; phở khô; bún 
khô; phồng tôm.   

 

Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho người hoặc động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cây giống; cây Noel.   

 

Nhóm 32: Tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; nước quả cô đặc không có cồn; nước ép 
trái cây; nước ép rau quả dùng để uống, không dùng trong mục đích y tế; chế phẩm làm 
sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước uống có gaz; chế phẩm để làm rượu 
mùi; xi rô dùng cho đồ uống.   

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh (đồ uống); rượu uýt ki; rượu vang; rượu 
vốtca; rượu rum.    

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: trái cây được bảo quản, dưa chuột bao 
tử, pa-tê gan, lát khoai tây rán giòn, lát trái cây sắy khô, hạt mắc ca sấy khô, sữa đậu 
nành, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bỏng ngô, rong biển/tảo biển [gia vị], kẹo cao su, 
bánh kẹo có thành phần từ hạt mắc ca, bánh kẹo có thành phần từ lạc, bánh kẹo có thành 
phần từ vừng, bánh nướng, bánh dẻo, chè, cà phê, bánh bông lan, cơm cháy, bánh gạo, 
miến khô, phở khô, bún khô, phồng tôm, tảo làm thức ăn cho (người hoặc động vật) thức 
ăn cho gia súc, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chế phẩm để vỗ béo vật nuôi, cây giống, 
cây Noel, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống, nước quả cô đặc không có cồn, nước ép trái 
cây nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế, chế phẩm làm sủi bọt 
dùng cho đồ uống chế phẩm để làm nước uống có gaz, chế phẩm để làm rượu mùi, xi rô 
dùng cho đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh (đồ uống), rượu uýt ki, rượu vang, 
rượu vốtca, rượu rum; quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng 
cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; bán đấu giá.  

 
 

(210) 4-2015-34059 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 

1.15.23 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OKIFOOD Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; dưa chuột bao tử; pa-tê gan; lát khoai tây rán giòn; lát 
trái cây sấy khô; hạt mắc ca sấy khô; sữa đậu nành; sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  

 

Nhóm 30: Bỏng ngô; rong biển/tảo biển [gia vị]; kẹo cao su; bánh kẹo có thành phần từ 
hạt mắc ca; bánh kẹo có thành phần từ lạc; bánh kẹo có thành phần từ vừng; bánh nướng; 
bánh dẻo; chè (trà); cà phê; bánh bông lan; cơm cháy; bánh gạo; miến khô; phở khô; bún 
khô; phồng tôm.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho người hoặc động vật; thức ăn chọ gia súc; thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cây giống; cây Noel.  

 

Nhóm 32: Tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; nước quả cô đặc không có cồn; nước ép 
trái cây; nước ép rau quả dùng để uống, không dùng trong mục đích y tế; chế phẩm làm 
sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước uống có gaz; chế phẩm để làm rượu 
mùi; xi rô dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh (đồ uống); rượu uýt ki; rượu vang; rượu 
vốtca; rượu rum.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: trái cây được bảo quản, dưa chuột bao 
tử, pa-tê gan, lát khoai tây rán giòn, lát trái cây sắy khô, hạt mắc ca sấy khô, sữa đậu 
nành, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bỏng ngô, rong biển/tảo biển [gia vị], kẹo cao su, 
bánh kẹo có thành phần từ hạt mắc ca, bánh kẹo có thành phần từ lạc, bánh kẹo có thành 
phần từ vừng, bánh nướng, bánh dẻo, chè, cà phê, bánh bông lan, cơm cháy, bánh gạo, 
miến khô, phở khô, bún khô, phồng tôm, tảo làm thức ăn cho (người hoặc động vật) thức 
ăn cho gia súc, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chế phẩm để vỗ béo vật nuôi, cây giống, 
cây Noel, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống, nước quả cô đặc không có cồn, nước ép trái 
cây nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế, chế phẩm làm sủi bọt 
dùng cho đồ uống chế phẩm để làm nước uống có gaz, chế phẩm để làm rượu mùi, xi rô 
dùng cho đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh (đồ uống), rượu uýt ki, rượu vang, 
rượu vốtca, rượu rum; quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng 
cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; bán đấu giá.  

 
 

(210) 4-2015-34060 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.1.1; A3.6.3; A3.6.5 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, vàng, đỏ, 

trắng, xám, da cam 
(731) SPIN MASTER LTD.   (CA) 

450 Front Street West, Toronto, Ontario 
M5V 1B6, Canada  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi (thuộc nhóm này); đồ chơi cụ thể là mặt nạ, cái lúc lắc, cầu 
trượt.  

 

 
(210) 4-2015-34061 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Viễn Đông III  

(VN) 
Số 48 phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-34062 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh lá cây, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Viễn Đông III  

(VN) 
Số 48 phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê; khách sạn.  

 

(210) 4-2015-34063 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A11.1.6 
(591) Cam, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Viễn Đông III  

(VN) 
Số 48 phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-34064 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.12; A5.5.20; A5.5.21; 

26.5.1 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
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(210) 4-2015-34065 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A24.17.6; 24.17.5; 25.7.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hằng Quỳnh   (VN) 
Số 171 đường Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; áo phông ngắn tay; áo khoác [quần áo]; găng tay [trang 
phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-34066 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất
nhập khẩu Hoàng Nguyễn   (VN)
Số 481 đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán linh kiện, phụ tùng, thiết bị máy công trình.  
 
 

(210) 4-2015-34067 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Nguyễn  (VN) 
Số 481 đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán linh kiện, phụ tùng, thiết bị máy công trình.  
 
 

(210) 4-2015-34068 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
phát triển đầu tư Việt Food  
(VN) 
Số 1B ngõ 79A Lương Khánh Thiện, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và kẹo, bánh gạo, bánh trứng. 
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(210) 4-2015-34071 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 24.5.1; 26.4.3 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

CQS   (VN) 
Lô 9-1, khu công nghiệp Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe của xe cộ.  
 
 

(210) 4-2015-34072 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.7.25; 26.3.1; 25.5.5 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

CQS  (VN) 
Lô 9-1, khu công nghiệp Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe của xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-34073 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

CQS  (VN) 
Lô 9-1, khu công nghiệp Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe của xe cộ.  
 

 

(210) 4-2015-34074 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.6; A25.1.10; 2.5.6; 8.3.1 
(591) Vàng, nâu, xanh dương, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Dương   (VN) 
R4-93 Hưng gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-34075 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.6; A25.1.10; 8.3.1 
(591) Vàng, nâu, xanh dương, trắng, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Dương  (VN) 
R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2015-34076 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 24.9.1; 25.1.6; A25.1.10; 

8.3.1 
(591) Vàng, nâu, xanh dương, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Dương   (VN) 
R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2015-34077 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Đen, ghi nhạt 
(731) TAIWAN CALSONIC CO., LTD.  (TW) 

9th Fl., No. 99, Fu Hsing N. RD., Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch chân không, thiết bị đóng cắt cách điện kiểu khối (công nghệ C-
GIS), tủ mạch vòng (tủ RMU), tất cả đều là thiết bị điện.  
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(210) 4-2015-34078 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh tím than, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần Duy Thành 

Danh  (VN) 
228 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa kính. 
 

Nhóm 20: Giường sắt; tủ sắt; bàn sắt; ghế sắt; giường gỗ; ghế gỗ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: giường sắt, tủ sắt, bàn sắt, ghế sắt, 
giường gỗ, ghế gỗ, bàn gỗ, tủ gỗ, cửa nhôm, cửa cuốn, cửa kính.  

 

 
(210) 4-2015-34079 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) CHILLED & FROZEN LOGISTICS 

HOLDINGS CO., LTD  (JP) 
33-8 Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, 
Tokyo, 162-0056, Japan. 

(540)  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển bằng xe tải; dịch vụ xếp hàng vào kho; cho thuê kho chứa hàng.  
 

 
(210) 4-2015-34080 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 14.1.13 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Thịnh Phúc  (VN) 
Số 15/4 đường số 10, khu phố 3, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải, khăn trải bàn và trải giường bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ di chân (giầy dép), đồ đội đầu (nón mũ) và các trang phục thuộc 
nhóm này. 
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(210) 4-2015-34081 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.9; 4.3.3 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
Đường  (VN) 
986 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ốc vít, bu lông, ổ khóa.  
 

 
(210) 4-2015-34083 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; A7.1.12; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thủy sản NIKOLET  (VN) 
211/6C, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản.  
 

 
(210) 4-2015-34084 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đào tạo - huấn luyện Thân 
Tâm Trí  (VN) 
320/2A, đường Trần Ngọc Quế, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo 
(tập huấn). 

 

 
(210) 4-2015-34087 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Bùi Văn Hòa  (VN) 

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện 
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-34091 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2015-34093 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.4.7; A3.4.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần AQUA Việt 

Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không chứa dược chất); đồ uống không cồn; nước uống có 
gaz; nước khoáng [đồ uống]; nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2015-34094 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tâm Thìn  (VN) 
Thôn Tăng Long, xã Việt Long, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ lọc nước uống; hệ 
thống phân phối nước.  

 

 
(210) 4-2015-34095 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây 
(731) ALFRESA HOLDINGS 

CORPORATION  (JP) 
1-1-3 Otemachi, Chiyodaku, Tokyo 100-
0004, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị trong lĩnh vực dịch vụ y tế hoặc chế phẩm dược, vệ sinh và thú 

y; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác trong lĩnh vực dược phẩm phù hợp với xu 

hướng mua hàng của người tiêu dùng; dịch vụ bán dụng cụ và thiết bị y tế; quản lý kiểm 

kê dược phẩm và dụng cụ và thiết bị y tế; nghiên cứu thị trường dược phẩm; dịch vụ tư 

vấn kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị và dụng cụ y tế; nghiên cứu hoặc phân tích thị 

trường; cung cấp thông tin thương mại; lập báo cáo tài chính; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu trong lĩnh vực chế phẩm dược, vệ sinh và thú y; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 

vụ chức năng văn phòng liên quan đến việc bán chế phẩm dược, vệ sinh và thú y; dịch vụ 

chức năng văn phòng liên quan đến thiết bị y tế; dịch vụ chức năng văn phòng liên quan 

đến việc bán dụng cụ và thiết bị y tế; cung cấp thông tin thương mại trên sách và tạp chí; 

cung cấp thông tin thương mại trên các bài báo; dịch vụ bán sỉ hoặc bán lẻ các sản phẩm 

gồm vải dệt, đồ dùng cho giường, quần áo, tã lót, đồ đi chân, thực phẩm và đồ uống, nước 

uống có ga (nước giải khát) và đồ uống không cồn làm từ nước ép trái cây, thực phẩm đã 

được chế biến, sữa bột cho trẻ sơ sinh, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung ăn 

kiêng, đồ uống dùng cho người ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho trẻ sơ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, ắc quy và 

pin dùng cho thiết bị và dụng cụ y tế, chương trình máy tính để quản lý kiểm kê, phần 

mềm máy tính dùng trong dịch vụ xét nghiệm và chẩn đoán y tế, thiết bị và máy móc 

chạy bằng điện sử dụng cho mục đích y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, thuốc thử chẩn 

đoán dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược, vệ sinh và thú y, dược phẩm, mỹ phẩm, chế 

phẩm để vệ sinh thân thể, kem đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, giấy thử để đánh giá đặc 

tính hóa học của thuốc thử chẩn đoán, giấy thử phản ứng, thiết bị tập luyện thể thao, máy 

và thiết bị nhiếp ảnh, máy ảnh, hóa chất để sản xuất chế phẩm dược, vệ sinh và thú y, hóa 

chất để sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm, thuốc thử chẩn đoán dùng cho mục 

đích nghiên cứu hoặc khoa học, thuốc thử chẩn đoán dùng cho sinh học phân tử, hóa chất, 

thiết bị và dụng cụ cứu hộ, thiết bị và dụng cụ kiểm tra tính di truyền dùng cho mục đích 

nghiên cứu, vi mạch sinh học để chẩn đoán dùng trong dược phẩm, thiết bị và dụng cụ thí 

nghiệm dùng trong việc cung cấp thuốc thử chẩn đoán, xương nhân tạo làm từ vật liệu 

tổng hợp sử dụng trong giáo dục y tế, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, thiết bị và dụng cụ 

đo lường và kiểm tra, thiết bị và dụng cụ điều khiển tự động dùng để tiêm thuốc thử chẩn 

đoán, mặt nạ chống bụi và mặt nạ chống hơi độc, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục 

đích thương mại, thiết bị y tế hỗ trợ dùng cho hậu môn nhân tạo và bàng quang nhân tạo 

và các bộ phận kèm theo, thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đích y tế, dụng cụ tiêm dùng 

cho mục đích y tế, dụng cụ tiêm thuốc thử chẩn đoán dùng cho mục đích y tế và các bộ 

phận kèm theo, mô cấy y tế làm từ vật liệu nhân tạo, thiết bị và dụng cụ y tế, mặt nạ vệ 

sinh dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng cho mục đích y tế, bô đựng nước tiểu và bô 

tròn dùng cho mục đích y tế, khăn tay vệ sinh, khăn giấy, khăn tay bằng giấy và khăn tay 

bỏ túi bằng giấy, khăn giấy được tẩm hóa chất. 

 

Nhóm 44: Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ y tế, dịch vụ dược và thiết bị y tế; 

cung cấp thông tin y tế liên quan đến dược phẩm; cung cấp thông tin y tế; cho thuê thiết 

bị y tế; cho thuê các bộ phận đi kèm của thiết bị y tế. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1055 

(210) 4-2015-34096 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A3.13.4; A3.13.24 
(731) N&B PIZZA CREPE CO LTD.  (TH) 

98/12 Tanapirom Srinakarin - Wongwan 
Village, Moo 6, Srinakarin Road, Bang 
Mueang Mai Sub-district, Mueang Samut 
Prakan District, Samut Prakan Province 
10270, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh crếp (đồ ăn nhanh); bánh kếp. 
 

Nhóm 32: Nước chanh; nước chanh pha mật ong; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-34097 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Thanh Đảo  (VN) 
493 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngọt; bột chiên giòn; gia vị lẩu; bột gia vị dùng để chế biến món ăn; chế 
phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-34098 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; A2.1.18 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng kem, vàng cam, 

xanh, vàng chanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hai Lúa   (VN) 

18 Bis Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quầy 
rượu (quầy bar); dịch vụ khách sạn.   
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(210) 4-2015-34099 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt côn trùng có 

hại; thuốc thú y.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt cỏ, thuốc thú y, 

thuốc sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật, chất hấp dẫn và xua đuổi côn trùng, thuốc diệt ký 

sinh trùng cho động vật.  
 

 
(210) 4-2015-34101 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần sơn So Na Ta  
(VN) 
241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-34102 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hà 
Sơn   (VN) 
297 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống; quán cơm; quán cà phê; quán rượu nhỏ; khách sạn.  
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(210) 4-2015-34103 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hà 
Sơn  (VN) 
297 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống; quán cơm; quán cà phê; quán rượu nhỏ; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-34104 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.21; 1.15.3 

(591) Đỏ, vàng, đen, nâu tím, hồng đậm, xanh 

nước biển, trắng, xám 

(731) Công ty TNHH Jupiter Foods 
Việt Nam   (VN) 
Lô A2.5 đường D2, khu công nghiệp 

Đồng An 2, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tổ chức hội chợ và triển lãm (cho mục 

đích quảng cáo và kinh doanh): xúc xích.  
 

 
(210) 4-2015-34105 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Hộ kinh doanh Quý Thành  
(VN) 
293 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; kinh doanh ăn 

uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-34106 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN 14 5DZ 
Company No. 07701858 United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34107 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN 14 5DZ 
Company No. 07701858 United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34108 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN 14 5DZ 
Company No. 07701858 United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34109 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN 14 5DZ 
Company No. 07701858 United Kingdom   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-34110 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 3.4.7; A3.4.24; 5.1.1 
(731) Lâm An Dậu  (VN) 

1D đường 36, khu phố 1, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Tập (vở); giấy. 
 

 
(210) 4-2015-34112 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, bánh snack, bột canh (hạt nêm), tương ớt, phở ăn liền, 
bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-34113 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, bánh snack, bột canh (hạt nêm), tương ớt, phở ăn liền, 
bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-34114 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, bánh Snack, bột canh (hạt nêm), tương ớt, phở ăn liền, 
bún ăn liền, miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-34116 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH đầu tư quản lý 

CITITEL   (VN) 
93Bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà 

trọ); đặt chỗ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.  
 

 
(210) 4-2015-34117 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát  (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-34118 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-34119 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2015-34120 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-34121 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-34122 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-34123 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2015-34124 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư TNX  

(VN) 
Thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, bao gồm cả phần mềm và các ứng dụng di động; phần 

mềm đóng gói sẵn; phần mềm có thể tải xuống được; xuất bản phẩm có thể tải xuống 

dược; dữ liệu điện tử có thể tải xuống được.  
 

(210) 4-2015-34125 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 
Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy hàn; máy nén (máy móc); máy cưa; máy cắt; máy 

bào.  
 

 
(210) 4-2015-34126 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 
Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy hàn; máy nén (máy móc); máy cưa; máy cắt; máy 

bào.  
 

 
(210) 4-2015-34127 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 
Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy hàn; máy nén (máy móc); máy cưa; máy cắt; máy 

bào.  
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(210) 4-2015-34128 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; A11.3.3; 26.1.1; 15.7.1 
(591) Trắng, nâu đậm, nâu nhạt, xanh lá 

(540) 

  

(731) Đoàn Trung Dũng  (VN) 
Thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 

cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-34130 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị kỹ 

thuật và đồ chơi an toàn 
Việt Nam  (VN) 
Xóm 8, xã Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi cụ thể là: đồ chơi giáo dục, đồ chơi an toàn làm bằng gỗ và 

nhựa dành cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2015-34131 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.7 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Sỏi CONCEPTS  

(VN) 
Lầu 1, số 68 Ngô Đức Kế, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, tinh dầu, muối tẩy tế bào chết, xà bông, dưỡng thể (lotion), 

sữa tắm, dầu gội đầu, son dưỡng môi, mặt nạ, sửa rữa mặt, kem dưỡng da, nến, sáp thơm, 
nguyên liệu đốt nến, nến, nến dùng cho cây thông noel, sáp ong, chế phẩm để khử bụi, 
đèn ngủ (nến), đèn đốt tinh dầu, đèn để khử trùng thanh lọc không khí, giá đỡ nến, vật 
trang trí chân nến; dịch vụ mua sắm cho người khác; dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh 
doanh; nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực làm đẹp và kinh doanh sản phẩm làm 
đẹp; xuất nhập khẩu mỹ phẩm, các sản phẩm làm đẹp dùng trong gia đình.  
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, spa; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc tóc; 
chăm sóc sức khỏe; thiết kế cảnh quan vườn hoa, công viên.  

 

 
(210) 4-2015-34132 (220) 03.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.3; 4.5.2; A11.3.3 (540) 

  

(731) Lê Lan Anh  (VN) 
819 đường 3/2, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện, giảng dạy và đào tạo kỹ năng nấu ăn, kỹ năng phát triển sáng tạo 
tư duy, kỹ năng chăm sóc gia đình, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tự làm sản phẩm 
thủ công, kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng huấn luyện làm việc nhóm, kỹ năng 
trang điểm, tạo mẫu trang phục.  

 
 

(210) 4-2015-34133 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.9 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH công nghệ HPT 

Hà Nội  (VN) 
Số 16/21/640 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy trả lời tự động; bộ xử lý trung tâm; bộ nối (thiết bị xử lý dữ liệu - tin học); 
thiết bị quang báo; phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị phân phối vé, phiếu.  

 

 
(210) 4-2015-34134 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây lắp cơ điện 
Toàn Cầu  (VN) 
Khu Bê Tông, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thang máy; cho 
thuê thiết bị xây dựng.  
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(210) 4-2015-34135 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 67291 03.06.2015 JM 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính 
cầm tay; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị điện tử số hóa cầm tay có khả năng 
truy cập intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và 
các dữ liệu số hóa khác; thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người; 
phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị ngoại vi dùng cho các 
thiết bị di động; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả năng truy 
cập intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ 
liệu số hóa khác; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; máy phát đa 
phương tiện, loa âm thanh, thiết bị điện thoại, thiết bị viễn thông, và máy tính sử dụng 
trong phương tiện đi lại có động cơ; thiết bị ghi âm và nhận dạng giọng nói; tai nghe (nhét 
vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; thiết 
bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh kỹ thuật số; bộ khuếch 
đại và thu âm thanh; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên 
lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; thiết bị thông tin 
liên lạc theo phương thức không dây để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, 
viđêô và nội dung đa phương tiện khác; dây cáp, màn hình và màn hình hiển thị, bàn 
phím, chuột và tấm lót chuột, bút cảm ứng, máy in và ổ đĩa và ổ đĩa cứng của máy vi tính; 
thiết bị và phương tiện lưu trữ dữ liệu; con chíp máy tính; thiết bị và dụng cụ quang học; 
máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti vi; bộ giải mã tín hiệu truyền 
hình (set-top-box); thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); thiết bị và dụng cụ 
hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị cầm tay dùng để chạy, tổ chức, tải xuống, 
truyền, điều khiển và xem các tập tin (file) âm thanh và các tập tin (file) đa phương tiện; 
thiết bị cầm tay để điều khiển loa âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, hệ thống âm thanh 
nổi và hệ thống giải trí; thiết bị cầm tay và có thề mang theo/đeo vào người để chạy, tổ 
chức, tải xuống, truyền, điều khiển và xem các tập tin (file) âm thanh và các tập tin (file) 
đa phương tiện; hệ thống âm thanh nổi, hệ thống nhà hát tại nhà, và hệ thống giải trí tại 
nhà; hệ thống nhà hát tại nhà và hệ thống giải trí tại nhà bao gồm máy phát viđêô và âm 
thanh, loa âm thanh, máy khuếch đại âm thanh và các thiết bị điều khiển cầm tay không 
dây; phần mềm máy tính; phần mềm hệ điều hành máy vi tính; phần mềm phát triển ứng 
dụng; phần mềm máy tính sử dụng trong phát triển các ứng dụng phần mềm khác; phần 
mềm máy tính để lên cấu hình, vận hành và điều khiển các thiết bị di động, thiết bị có thể 
mang theo/đeo vào người, điện thoại di động, máy tính, và thiết bị ngoại vi của máy tính 
và máy phát âm thanh và máy phát viđêô; phần mềm máy tính để lập cơ sở dữ liệu có 
chứa thông tin và dữ liệu có thể tra cứu được trong cơ sở dữ liệu của mạng xã hội ngang 
hàng cho phép trao đổi thông tin qua mạng lưới liên lạc điện tử (peer- to-peer); các bản 
ghi âm và ghi hình viđêô có thể tải xuống có nội dung âm nhạc, các buổi trình diễn âm 
nhạc và viđêô âm nhạc; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề 
điện tử và các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; bộ đầu nối, bộ nối, chíp, dây dẫn, 
cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có 
khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép 
nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; vỏ bọc, túi và 
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hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng máy vi tính, thiết bị ngoại vi của 
máy tính, phần cứng máy vi tính, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay, 
điện thoại di động, điện thoại, thiết bị số hóa cầm tay và có thể mang theo/đeo vào người 
và máy phát âm thanh và máy phát viđêô; thiết bị điều khiển từ xa và thiết bị cầm tay và 
có thể mang theo/đeo vào người để điều khiển máy phát viđêô và âm thanh, loa âm thanh, 
bộ khuếch đại âm thanh, hệ thống nhà hát tại nhà, và hệ thống giải trí; phụ kiện, bộ phận, 
linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử để dùng với tất cả các sản phẩm trên; nhật ký công tác 
điện tử; thiết bị để kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiểt bị hoạt động khi 
bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép gấu trang phục; máy bỏ 
phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải 
thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị 
đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; máy khuếch đại âm thanh; màn hình huỳnh 
quang; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt chạy điện dùng để điều khiển từ 
xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện 
phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và 
dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi 
trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; thiết bị điều khiển từ xa để 
hãm ô tô có thể xách tay mang theo; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện.  

 

 
(210) 4-2015-34136 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 1.15.15 
(591) Trắng, đen, xanh đậm, xanh nhạt, da cam
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

sự kiện Trịnh Gia  (VN) 
Số 6, ngõ 81, phố Trung Kính, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; dịch vụ 
câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục; huấn luyện [đào tạo] ; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo 
dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; gia sư; giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-34137 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bách An Nam  (VN) 
Số 11 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, dầu động cơ, dầu để bôi trơn, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu diesel, 
dầu nhiên liệu, dầu xăng.  
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(210) 4-2015-34138 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh ngọc, nâu 

(540) 

  

(731) Chu Anh Tiệp  (VN) 
P211, nhà  A3, tổ Nông Lâm, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-34139 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu đen 

(540) 

  

(731) Chu Anh Tiệp  (VN) 
P211, nhà A3 , tổ Nông Lâm, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2015-34140 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 7.1.5; 7.1.6; A5.1.8; 5.5.16; 1.15.11 
(591) Xanh ngọc, tím nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Chu Anh Tiệp  (VN) 
P211, nhà A3, tổ dân phố Nông Lâm, thị 
trấn Trâu Quỳ, phường Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2015-34141 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 2.7.13; 2.7.23 
(591) Xám, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Sức 

Khoẻ Vàng  (VN) 
S1 - 1, khu phố Hưng Vượng 3, (R16 - 
2), Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thể dục thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2015-34142 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Xuân  (VN) 
Khu dân cư số 5, thị trấn Côn Đảo, 
huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải biển. 
 

 
(210) 4-2015-34143 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A25.1.10; 26.1.2; 26.13.25; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH LONG QI  (VN) 
Số 15 đường ĐX 65, khu phố 7, phường 

Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa plastic (bán thành phẩm) dùng trong ngành giày.  

 

 
(210) 4-2015-34145 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 25.5.2; A26.11.13; 6.1.2 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Fullhouse Việt 
Nam   (VN) 
L5-24, tòa nhà Vincom Mega Mall 

Thảo Điền, số 159 xa lộ Hà Nội, phường 

Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-34147 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.3.1 (540) 

 (731) Nguyễn Thị Thanh Hằng  (VN) 
328/12, tổ 12, Kp4, đường TTH22, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống âm thanh, máy khuyếch đại âm tần, loa, hệ thống loa, máy quay đĩa.  
 
 

(210) 4-2015-34148 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; 1.15.15; 26.13.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may thời 
trang Thái Hoà  (VN) 
Số 6, ngõ 245/129 phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), khăn quàng cổ, váy. 
 
 

(210) 4-2015-34149 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.2; A5.3.15; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhập khẩu Quốc 
tế Toàn cầu (Việt Nam)  (VN) 
1 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; phân vi sinh; chế phẩm phân bón; chế phẩm 
điều hoà sự sinh trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-34150 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.5.3; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thế hệ chiến 
thắng Cafe và kem  (VN) 
487A tỉnh lộ 10, ¤ 4 khu A, thị trấn 
Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán kem; dịch vụ quán giải khát ăn uống.  
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(210) 4-2015-34151 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Khôi  (VN) 
27 K3 phường Trung Dũng, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 44: Chữa răng; dịch vụ chăm sóc răng; dịch vụ của chuyên gia nha khoa; dịch vụ 
thẩm mỹ viện răng; dịch vụ khám chữa bệnh cho răng. 

 

 
(210) 4-2015-34152 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; 3.7.16; A3.7.24; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, vàng, 

đỏ, cam, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chim cảnh 
Việt Nam   (VN) 
45 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Lồng chim. 
 

 
(210) 4-2015-34153 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Việt Nhật   (VN) 
Số 3 ngách 470/59 đường Nguyễn Trãi, 
tổ 42, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại ngoại trừ khóa điện; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện 
lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; khóa cài bằng kim loại thường; 
khóa móc.  

 

 
(210) 4-2015-34154 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Trần Duy Hưng   (VN) 
A18C/X An Nhơn, Lê Đức Thọ, phường 
6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến.  
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(210) 4-2015-34156 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển và sản xuất thương mại 
Nam Phong   (VN) 
Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 
nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh; thiết bị lọc nước; thiết bị 
để chiếu sáng; bình nước nóng.  

 

 
(210) 4-2015-34157 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Lê Danh Hoàng  (VN) 
306 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bột ngũ cốc, bánh kẹo, kem ăn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2015-34159 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2015-34160 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 1.13.1; 24.17.25; 

A24.17.9 
(540) 

  

(731) Vũ Duy Phương  (VN) 
Số 08/286 Đội Cung, phường Trường 
Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; xuất bản sách; dịch vụ 
về giáo dục giảng dạy; sản xuất phim viđêô; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; giảng dạy.  
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(210) 4-2015-34161 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.23; 1.15.11; A19.7.16 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mãn Đường Bảo 
DỤ  (VN) 
Thôn 10, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Gồm: chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp; sữa làm 
sạch dùng cho mục đích vệ sinh; kem làm trắng da; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trang điểm, dầu gội đầu, chế phẩm để giặt, để tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2015-34162 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NZ Việt Nam  
(VN) 
61/7 đường Chiến Thắng, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa nước, sữa chua, váng sữa, sữa bột. 
 

 
(210) 4-2015-34164 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A11.3.3; 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thắng  (VN) 
227/4 Lê Phúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê (các loại dạng: hạt, bột, hòa tan); các sản phẩm bánh kẹo; kem lạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê và quán giải khát; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-34165 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A11.3.7; A26.1.24; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  (VN) 
205 Bạch Đằng, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-34167 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PROMATE TECHNOLOGIES 

LIMITED  (HK) 
Flat/RM/21/F CMA Building, 64 
Connaught Road, Central Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại và thiết bị máy tính bảng, phụ kiện điện thoại và máy tính bảng; pin 

điện; dây cáp điện; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; tai 
nghe; thiết bị đếm bước chân; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị chiếu hình; cửa trập (nhiếp 
ảnh); ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); máy báo động bằng 
âm thanh; thiết bị báo hiệu chống trộm; pin để thắp sáng; thiết bị nạp ắc quy; dây cáp 
đồng trục; sợi cáp quang; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy 
quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị ghi thời gian; đồng hồ 
ghi giờ (thiết bị ghi thời gian); la bàn chỉ hướng; la bàn; bàn phím máy vi tính; thiết bị bộ 
nhớ máy vi tính; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; ổ đĩa cho máy vi 
tính; bút điện tử (thiết bị hiển thị); thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; nhãn điện tử cho hàng 
hoá; khoá điện; loa; chuột máy vi tính (thiết bị xử lý dữ liệu); miếng đệm lót chuột máy vi 
tính; máy đọc ký tự quang học; thiết bị đọc mã vạch; bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); máy 
thu thanh và thu hình; pin mặt trời; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); dây điện; giá đỡ cổ tay 
khi sử dụng máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-34168 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.1; 25.3.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh nước biển, 

vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sơn Master  

(VN) 
33 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

 
(210) 4-2015-34169 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 2.9.4; A16.3.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GEOMAPS  
(VN) 
778K/3 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính (phần mềm hỗ trợ xử lý số liệu, dữ liệu).  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo ngoại ngữ và kỹ thuật chuyên ngành xây dựng, địa chất.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin (lập trình máy tính, thiết kế hệ thống máy tính) và 

dịch vụ liên quan đến máy tính: khôi phục dữ liệu máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, 

bảo trì phần mềm máy tính); dịch vụ cung cấp dữ liệu địa chất.  
 

 
(210) 4-2015-34170 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và xây dựng Đại Việt  (VN) 
Tổ 2, phường Phú Lương, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp nhựa polycarbonate, vật liệu xây dựng làm bằng nhựa cacbon tổng 

hợp.  
 

 
(210) 4-2015-34171 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và xây dựng Đại Việt   (VN) 
Tổ 2, phường Phú Lương, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp nhựa polycarbonate, vật liệu xây dựng làm bằng nhựa cacbon tổng 

hợp.  
 

 
(210) 4-2015-34172 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhịêm hữu hạn 
một thành viên sản phẩm y tế 
Hà Nội   (VN) 
Số 2b, ngõ 98 Xuân Thủy, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-34173 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH GOLDEN LINK 
Việt Nam  (VN) 
472/66A Cách Mạng Tháng 8, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính, thiết bị 
truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; thiết bị mạng, máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2015-34175 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.2; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại S.Q  (VN) 
1/8 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-34176 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A11.7.4; A11.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng, hồng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Thành Phố 
Sài Gòn  (VN) 
8A/3D2 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Làm sạch quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-34177 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.24; 2.3.11; A25.7.22 
(591) Xanh, tím, đỏ, vàng cam, xám 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Long Lan  (VN) 
Thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 30: Muối ăn. 
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(210) 4-2015-34178 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.4; 26.1.2; 25.5.2; 8.7.5; A3.9.12; 

3.9.16; A25.7.22; A8.5.15 
(591) Đỏ, xanh, vàng cam, tím 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Long Lan  (VN) 
Thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 30: Muối ăn. 
 
 

(210) 4-2015-34179 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Vàng Việt  
(VN) 
225/1/4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 
 

(210) 4-2015-34180 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 18.4.1 
(591) Nâu, vàng, cam, đen, xanh lá cây, đỏ 
(731) SOBEN INTERNATIONAL (ASIA 

PACIFIC) LTD  (HK) 
Unit 4A, Evernew Commercial Centre, 
33 Pine Street, Kowloon, Hong Kong 
SAR 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bảng phi kim loại; tấm phi kim loại; hộp phi 
kim loại dùng trong xây dựng; tường cách điện (không bằng kim loại); vách trần nhà cách 
âm (không bằng kim loại), tất cả dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-34181 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.10; 7.1.6; A7.1.12; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nha khoa An 
Tâm Sài Gòn  (VN) 
44 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật 
thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ khám chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2015-34183 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.1.6; A7.1.12; A5.7.23; 26.1.2; 2.9.14; 

A5.3.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Tâm Farm  
(VN) 
Tổ dân phố 02, phường Ninh Hiệp, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; cây giống. 
 

(210) 4-2015-34185 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A16.3.3; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Đức Việt  (VN) 
Số 103A Khâm Thiên, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; chụp ảnh dưới dạng vi phim; nhiếp ảnh; sản 
xuất phim trên băng hình; sản xuất phim viđêô. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm.  
 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo; cho thuê quần áo dạ hội.  
 

 
(210) 4-2015-34187 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Trần Văn Hương  (VN) 
7B tổ 10, khu phố Đông Ba, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-34188 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; A25.7.21; 18.3.23; A11.3.7 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 
(731) Phan Trọng Nguyên  (VN) 

325/4 Hoà Hảo, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán chè (chè ăn).  
 

 
(210) 4-2015-34189 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.6; A25.7.6; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Cotec 
Healthcare  (VN) 
14 Nguyễn Trường Té, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dự án. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng công trình cơ điện; tư vấn xây dựng công trình dân dụng; tư 
vấn xây dựng công trình công nghiệp; giám sát xây dựng công trình cơ điện; giám sát xây 
dựng công trình dân dụng; giám sát xây dựng công trình công nghiệp; thi công công trình 
công nghiệp; thi công công trình dân dụng. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 
thiết kế công trình cơ điện; thiết kế công trình xây dựng dân dụng; thiết kế công trình xây 
dựng công nghiệp; thẩm tra dự toán công trình. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; bệnh xá; bệnh viên.  

 

 
(210) 4-2015-34190 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng vận tải Thanh Long  (VN)
105/37 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; vòi hoa sen; chậu vệ sinh; bồn rửa tay. 
 

Nhóm 19: Gạch; ván sàn gỗ, thạch anh, các sản phẩm bằng sành (dùng trong xây dựng); 
vật liệu trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: gỗ dán, gỗ để làm đường gờ. 
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(210) 4-2015-34191 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 2.9.4; 2.9.8; 2.9.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Trần Quốc Hùng  (VN) 
553/60 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Huỳnh Thị Tuyết Nga  (VN) 
354/89/35 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục).  

 

 
(210) 4-2015-34192 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A1.1.12; 25.5.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Hiển  (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2015-34193 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ 2T  (VN) 
Số 341, đường Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; amply (âm-ly); đầu đọc đĩa DVD, VCD, đầu đọc các loại đĩa; ổ cứng máy 
vi tính; ổ cứng của đầu đọc đĩa.  

 

 
(210) 4-2015-34194 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển Nhà 
Phúc Khang  (VN) 
Lô A1, đường số 01, KCN - KDC Tân 
Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 19: Công trình xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sữa chữa 

công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình.  
 

 
(210) 4-2015-34195 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.5.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển Nhà 
Phúc Khang  (VN) 
Lô A1, đường số 01, KCN - KDC Tân 

Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 19: Công trình xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 

công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2015-34196 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A7.1.12; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển Nhà 
Phúc Khang  (VN) 
Lô A1, đường số 01, KCN - KDC Tân 

Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 19: Công trình xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 

công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 
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(210) 4-2015-34197 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Giang Thuý Nghĩa  (VN) 
51/4 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy in, mực in, phụ kiện máy in, vật liệu xây 

dựng, thiết bị máy móc, vật tư quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2015-34198 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Phạm Văn Thiện  (VN) 
Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; thẩm mỹ 

viện và vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-34199 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25; 26.15.15; 6.1.2; 

A5.3.13 

(591) Nâu, vàng nâu, trắng, đen, xanh lá cây, 

xám, xanh da trời 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 

Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-34200 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 6.1.2; 26.4.2; 26.15.15 
(591) Nâu, vàng nâu, trắng, đen, xanh lá cây, 

xám, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà   (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giềng, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-34201 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-34202 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34203 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34204 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2015-34205 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; pho mai; bơ; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 
biến.  

 

 
(210) 4-2015-34206 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-34207 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây không 

cồn; đồ uống không có cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2015-34208 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu brandi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  
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(210) 4-2015-34209 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; thẩm mỹ 
viện và vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-34210 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh, đỏ, xám (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp kỹ 
thuật Sóng Việt  (VN) 
448 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; bộ lọc nước uống, thiết bị 
lọc nước uống, bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước, hệ thống làm 
sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 
thiết bị tiệt trùng nước. 

 

 
(210) 4-2015-34211 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Mến  (VN) 
Số 21 ngách 7 ngõ 282 Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-34213 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm Hán Minh   (VN) 
378 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Băng xóa (xóa kéo, xóa giấy), (tẩy) gôm (văn phòng phẩm) bút (dùng cho văn 
phòng và học sinh), bút dạ quang, bút lông, bút viết trên phim máy chiếu, chuốt (gọt) bút 
chì, compa, đế cắm bút; đồ lau bảng (đồ dùng văn phòng), giá vẽ, (hồ) dính dùng trong 
văn phòng; hộp bút; dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng văn phòng), kẹp giấy, khay pha màu; 
màu vẽ, ruột bút chì; ru băng mực, nhãn dán dùng cho văn phòng và học tập; ruột bút viết; 
sáp nặn, sổ tay, thước (dùng trong văn phòng, học tập, vẽ). 

 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2015-34214 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15; 26.1.1; 1.15.23; 26.15.1; 

26.13.25 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nhật Thảo  (VN) 
296/56 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh dùng trong gia đình, máy nước nóng năng lượng mặt 
trời, thiết bị vệ sinh trong nhà bếp, phụ kiện trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị 
lắp đặt trong xây dựng, bồn nước bằng inox, bồn nước bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-34217 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Nhựa Thành Hưng  (VN) 
B18/388L Nguyễn Đình Kiên, ấp 2, xã 
Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Két nhựa đựng bia chai, thùng nhựa đựng: (sơn nước, sơn dầu, hóa chất).  
 

Nhóm 22: Phao nhựa (một bộ phận ở lưới đánh cá).  
 
 

(210) 4-2015-34218 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; 26.4.9; 26.4.4; A25.7.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Công Lý  (VN) 
496 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối phụ tùng ô tô, xe máy.  
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(210) 4-2015-34219 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.1.6; 7.5.2 (540) 

 

(731) Phạm Văn Đức  (VN) 
Số nhà 38 Chợ Bặt, thôn Bặt Trung, xã 
Liên Bạt, huyện ứng Hòa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; vỏ hộp loa; bộ khuếch đại âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị tái tạo 
âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh.  

 

 
(210) 4-2015-34220 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.5.1 (540) 

  

(731) Phạm Văn Đức   (VN) 
Số nhà 38 Chợ Bặt, thôn Bặt Trung, xã 
Liên Bạt, huyện ứng Hòa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 
để tinh lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-34221 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.6; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Trần Văn Bốn  (VN) 

Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống, cụ thể: gà, vịt, chim.  
 
 

(210) 4-2015-34223 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, xám (540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hiếu Thảo 
V.N   (VN) 
157 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2015-34224 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.17.5; A9.3.13 
(731) WONG INVENTION CO., LTD.   (TH) 

63 Athenee Tower, 23th Floor, Wireless 
Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 
Thailand 10330 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị mát-xa; ghế mát-xa; gối mát-xa.  
 

 
(210) 4-2015-34226 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Trần Đức Minh  (VN) 

Số 2 ngõ 10 phố Ao Sen, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ thời trang. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mẫu thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-34227 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Isopharco  (VN) 
Số 4 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-34228 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Isopharco  (VN) 
Số 4 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, phường
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-34229 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Isopharco  (VN) 
Số 4 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-34230 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

ISOPHARCO  (VN) 
Số 4 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-34231 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

ISOPHARCO  (VN) 
Số 4 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2015-34233 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.2; 1.15.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ chống cháy; thiết bị báo cháy; bình cứu hỏa; 

thiết bị chữa cháy; thiết bị điện tử báo động chống trộm. 
 

 
(210) 4-2015-34234 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ chống cháy; thiết bị báo cháy; bình cứu hỏa; 

thiết bị chữa cháy; thiết bị điện tử báo động chống trộm. 
 

 
(210) 4-2015-34235 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ chống cháy; thiết bị báo cháy; bình cứu hỏa; 

thiết bị chữa cháy; thiết bị điện tử báo động chống trộm. 
 

 
(210) 4-2015-34236 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.2; 26.3.1; 1.15.5 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ chống cháy; thiết bị báo cháy; bình cứu hỏa; 
thiết bị chữa cháy; thiết bị điện tử báo động chống trộm. 

 

 
(210) 4-2015-34239 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hộ kinh doanh Mắm Sữa  (VN) 

282/6 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến (tôm; cua; mực; bạch tuộc; ốc).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ốc.  
 

 
(210) 4-2015-34240 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.8 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH R&T Locks & 

Security (Việt Nam)  (VN) 
Số 28 đường Dân Chủ, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore II, khu liên hợp 
công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); khóa 
móc bằng kim loại (trừ khóa điện); khóa dạng hình trụ bằng kim loại (trừ khóa điện); 
khóa bằng kim loại dùng cho bàn làm việc; khóa két sắt bằng kim loại; khóa bằng kim 
loại dùng cho xe đạp; chìa khóa bằng kim loại; khóa bằng kim loại dùng cho xe máy (trừ 
khóa điện); khóa bằng kim loại dùng cho xích. 

 

 
(210) 4-2015-34241 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.3.1; A25.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; thiết bị báo cháy; bình cứu hỏa; thiết bị điện tử báo động 
chống trộm; điện thoại di động; máy tính xách tay di động; vỏ bọc bảo vệ dùng cho điện 
thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; tấm dán bảo vệ màn hình dùng 
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cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng, máy sinh khí ozon; phích 
cắm điện; dây điện; thiết bị vô tuyến. 

 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; tủ lạnh; lò vi sóng; bếp ga; bếp từ; bình đun nước nóng lạnh 
chạy bằng điện; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị 
sấy; hệ thống và thiết bị thông gió [điều hòa không khí]; thiết bị phân phối nước; thiết bị 
điều hòa không khí thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho nhà tắm; máy làm sạch và khử 
độc thực phẩm rau quả; hệ thống và thiết bị làm đông lạnh sản phẩm; máy pha cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-34244 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Nâu, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sắt thép Thiên 
Phúc  (VN) 
E602 The Manor Officetel, số 91 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thép mạ kẽm; thép mạ kẽm phủ sơn; thép mạ hợp kim nhôm kẽm; thép mạ hợp 
kim nhôm kẽm phủ sơn; thép đen phủ sơn; ống thép mạ kẽm. 

 
 

(210) 4-2015-34245 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sắt thép Thiên 
Phúc  (VN) 
E602- The Manor Officetel, số 91 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Thép mạ kẽm; thép mạ kẽm phủ sơn; thép mạ hợp kim nhôm kẽm; thép mạ hợp 
kim nhôm kẽm phủ sơn; thép đen phủ sơn; ống thép mạ kẽm. 

 

(210) 4-2015-34247 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.11; A2.1.24; 8.7.10; A26.11.8; 

8.1.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Hùng  (VN) 
67/31 Đào Duy Từ, phường 17, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm và đồ uống được chế biến trên cơ sở từ ngũ cốc, 
sữa, bánh ngọt, cà phê, bánh mì, xôi, đồ uống đóng chai, đồ uống hoa quả. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-34248 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.5.1 

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Giáo dục Quốc tế Đông Dương  
(VN) 
157 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: giáo dục mầm non, tiểu học, trung học và đại học; 

giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật; dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn 

du học.  
 

 
(210) 4-2015-34249 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.13.1; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh cốm, xanh rêu, đỏ, vàng, 

đen 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Tuyết Mai  (VN) 
Số 783, tổ 4, thôn Tân Lực, xã Bù Nho, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-34250 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.15.15 

(591) Đỏ, xám bạc, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ ô tô Đông 
Dương   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Sogetraco, số 30, đường 

Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận chuyển hành khách; dịch vụ lái xe; vận tải bằng ô tô; vận tải 

hàng không; giữ và đặt chỗ cho các chuyến đi. 
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(210) 4-2015-34251 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.11.8; 26.1.1; 2.9.14; 2.9.20 
(591) Vàng, vàng nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Best Choice   (VN) 
89/50 đường số 17, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế, chế biến và bảo quản (sấy khô, chiên giòn hoặc đông lạnh); 
dầu thực vật; thạch hoa quả; mứt ướt (mút quả ướt); đồ uống làm từ sữa có chứa nước ép 
hoa quả (sữa là chủ yếu); sữa bắp (sữa được nấu từ ngô tươi). 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh bao; bánh pizza; bánh chế biến từ tinh bột; bột mì 
nhân rau củ quả và nhân ngũ cốc; bánh mì; kẹo ngũ cốc (kẹo đậu phộng); tương ớt; mật 
ong. 

 

 
(210) 4-2015-34253 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(731) REVAMP INTERNATIONAL PTE 

LTD    (SG) 
140 Paya Lebar Road, #08-04 Az@Paya 
Lebar, Singapore 409015   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược giúp nhanh mọc tóc; chế phẩm dược dùng cho da đầu, không 
phải là dầu gội đầu; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ăn kiêng (cho mục đích y tế); dầu 
chuyên dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34255 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A19.7.16; 5.7.3; 25.12.1; A6.3.12 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, đỏ, trắng, vàng 
(731) Hội sản xuất và tiêu thụ rượu 

Làng Vân   (VN) 
Xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-34256 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 19.11.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông lâm 

xã Trí Yên   (VN) 
Thôn Thanh Long, xã Trí Yên, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương. 
 
 

(210) 4-2015-34257 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ECOLIFE Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 1B Ngõ 198 phố Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện dùng cho nhà bếp: máy nghiền; máy trộn thực phẩm dùng 
trong gia đình; máy ép hoa quả; máy xay cà phê; máy rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 09: ổ cắm điện; công tắc điện; dây điện; cầu dao; tủ điện; ổ cắm âm sàn.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn; đèn trần; đèn chùm; đèn trang trí; đèn chiếu sáng bằng năng lượng 
mặt trời; bình nước nóng chạy điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; nồi cơm 
điện, bếp điện từ; quạt điện; vòi hoa sen (thiết bị vệ sinh). 

 

 
(210) 4-2015-34258 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 24.15.21; 26.3.1; 

A24.15.7 
(591) Trắng, xanh da trời, da cam 
(731) Công ty cổ phần CKP  (VN) 

Số 15, ngõ 2, phố Chu Văn An, phường 
Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; xi măng; đất sét; thạch cao dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, xi măng, gạch, ngói, đá, cát sỏi, thiết bị điện (cụ 
thể là máy phát điện, động cơ điện, dây điện), máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm 
bê tông, máy đầm đất, máy xoa nền bê tông, máy đào đất, máy xúc đất, máy bơm bê tông, 
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máy rải nhựa đường, máy khai thác đá, máy nghiền đá, máy khoan cọc nhồi, phương tiện 
vận tải. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khu đô thị mới, khu 
công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt trang thiết bị, hệ thống điện, nước; 
hoàn thiện công trình xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ bơm bê tông.  

 

 
(210) 4-2015-34259 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Collagen Sắc Ngọc Khang  
(VN) 
361/14/11 Bến Bình Đông, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 
sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  

 

 
(210) 4-2015-34260 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiến hành các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến thương mại 
nhằm thúc đẩy nhận thức của công chúng về nhu cầu hiến máu và huyết thanh; dịch vụ 
quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực hiến máu và huyết thanh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế về hiến máu thông qua một trang web; dịch vụ 
cung cấp thông tin y tế về hiến huyết thanh thông qua một trang web; cung cấp thông tin 
liên quan đến hiến máu và huyết thanh; dịch vụ truyền máu; dịch vụ cung cấp thông tin về 
truyền máu.  

 
 

(210) 4-2015-34261 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiến hành các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến thương mại 
nhằm thúc đẩy nhận thức của công chúng về nhu cầu hiến máu và huyết thanh; dịch vụ 
quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực hiến máu và huyết thanh.  
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Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế về hiến máu thông qua một trang web; dịch vụ 
cung cấp thông tin y tế về hiến huyết thanh thông qua một trang web; cung cấp thông tin 
liên quan đến hiến máu và huyết thanh; dịch vụ truyền máu; dịch vụ cung cấp thông tin về 
truyền máu.  

 

 
(210) 4-2015-34262 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(731) UUCARE GROUP SINGAPORE PTE 

LTD.   (SG) 
25 Bukit Batok Crescent, #05-12, The 
Elitist, Singapore 658066  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh, khăn vệ sinh, khăn lau vệ sinh, miếng lót vệ sinh cho 

quần lót, miếng lót của quần lót (vệ sinh), băng vệ sinh dạng nút, quần lót vệ sinh của phụ 
nữ, quần lót vệ sinh và đồ lót vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-34263 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Lâm Thượng Sáng  (VN) 

Số  5, ngõ 649/82, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng; nước tẩy sơn móng tay; chế phẩm để chăm sóc móng; chế 

phẩm uốn tóc; dầu gội lót sau khi nhuộm hoặc uốn tóc; chất tẩy rửa không dùng trong 
hoạt động sản xuất và không dùng trong mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-34264 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina  (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; mặt nạ trang điểm; dầu gội đầu; kem tắm 

trắng.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 
người, thực phẩm chức năng, thiết bị, vật tư y tế, mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, mặt nạ 
trang điểm, dầu gội đầu, kem tắm trắng.  

 
 

(210) 4-2015-34265 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina   (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; mặt nạ trang điểm; dầu gội đầu; kem tắm 
trắng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 
người, thực phẩm chức năng, thiết bị, vật tư y tế, mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, mặt nạ 
trang điểm, dầu gội đầu, kem tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2015-34266 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina    (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 
người, thực phẩm chức năng, thiết bị, vật tư y tế, mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, mặt nạ 
trang điểm, dầu gội đầu, kem tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2015-34267 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Bùi Duy Cương   (VN) 

Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng (trang phục); mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-34268 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.3.11; 9.7.1; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Ahay  (VN) 
9 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ văn phòng, gia đình như: vệ sinh nhà cửa và công trình, duy trì cảnh 
quan, sửa chữa nhà cửa, sửa chữa thiết bị điện, thiết bị nước. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-34269 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KRISLEDZ PTE LTD   (SG) 

No 9 Loyang Way #05-01 Krislite 
Building Singapore 508722  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình hiển thị dùng điot phát quang; điot phát quang [LED]; điot phát 
quang dùng trong bảng hiển thị; điot phát quang có phích cắm.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng điot phát quang (LED); bộ đèn trang trí; đèn trang trí; 
thiết bị chiếu sáng dùng trong kiến trúc; thiết bị chiếu sáng dùng cho mục đích trưng bày. 

 

 
(210) 4-2015-34270 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Gia Phú  (VN) 
89 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2015-34271 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Gia Phú  (VN) 
89 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-34272 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.2.7; 26.3.23 
(591) Xám, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Hà Phát  (VN) 
Số 8, đường 57A, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán sắt, thép, kim loại, quặng kim loại; mua 

bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng phi kim loại như: xi măng, gạch xây, đá, cát, sỏi, kính 
xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-34275 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư kỹ 
thuật nông nghiệp Bình Định  
(VN) 
Số 173 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng trong công nghiệp; phụ gia hoá 
chất cho thuốc trừ sâu; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 
dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ dại. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; vận chuyển hành khách; bao gói hàng hoá; đóng gói 
hàng hoá. 
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(210) 4-2015-34277 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Petrolimex  (VN) 
Lầu 4, tòa nhà PJICO, 186 Điện Biên 
Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn gai. 

 

 
(210) 4-2015-34278 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Petrolimex   (VN) 
Lầu 4, tòa nhà PJICO, 186 Điện Biên 
Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn chống nứt.  

 

 
(210) 4-2015-34279 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Petrolimex   (VN) 
Lầu 4, tòa nhà PJICO, 186 Điện Biên 
Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn lau chùi.  

 

 
(210) 4-2015-34280 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2015-34281 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2015-34282 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2015-34283 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2015-34284 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.3.23 
(731) FOSHAN NANHAI XU XIANG 

PLASTIC HARDWARE CO., LTD.  
(CN) 
Unit W, Shangchen Road, Baigang 
Village, Lishui Town, Nanhai District, 
Foshan City, Guangdong Province, China

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; đĩa mài bằng đá nhám; kìm tuốt dây [dụng 
cụ cầm tay]; tua vít; khoan tay [dụng cụ cầm tay]; dùi [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ tán 
đinh [công cụ cầm tay]; kéo xén; giũa [dụng cụ]; kìm.  

 

 
(210) 4-2015-34285 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Asun  (VN) 

Lô E18, đường số 1, KCN Hải Sơn, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; các chế phẩm dùng để giặt; chất tẩy rửa [không dùng cho mục đích 
sản xuất và mục đích y tế]; chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm 
dùng để đánh bóng; chất làm mềm vải. 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y 
tế); chất sát trùng; chất diệt khuẩn; chất diệt ký sinh trùng. 

 

Nhóm 21: Vật dụng dạng tấm/miếng để cọ rửa, làm sạch và lau chùi; lược và bọt biển; 
bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối. 

 

 
(210) 4-2015-34286 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Asun  (VN) 

Lô E18, đường số 1, KCN Hải Sơn, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất phân tích dùng cho phòng thí nghiệm (không dùng trong y tế hoặc thú 
y); hoá chất tinh khiết; hoá chất dùng trong công nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 
dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng trong nông 
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nghiệp; hóa chất dùng trong thực phẩm; chế phẩm phân bón; chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng 
trong quá trình sản xuất. 

 
Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dựng và dân dụng; sơn dùng cho 
thủ công mỹ nghệ; sơn ôtô xe máy; vécni; dung môi pha loãng sơn. 

 
Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; mỹ phẩm; nước hoa; các chế phẩm dùng để giặt; chất 
tẩy rửa [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế]; chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch. 

 
Nhóm 05: Các sản phẩm dược; chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh 
(dùng cho mục đích y tế); chất diệt khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; chất diệt tảo. 

 
Nhóm 21: Vật dụng dạng tấm/miếng để cọ rửa, làm sạch và lau chùi; lược và bọt biển; 
bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối. 

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất các loại, nguyên liệu và thức ăn gia súc, nguyên liệu và bao 
bì nhựa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ môi giới thương mại (theo yêu cầu của người khác) 
nhằm thúc đẩy việc bán hàng; dịch vụ xúc tiến thương mại (theo yêu cầu của người khác); 
dịch vụ về thông tin kinh doanh; dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-34287 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Asun  (VN) 

Lô E18, đường số 1, KCN Hải Sơn, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; mỹ phẩm; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-34288 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Thế giới Hóa 

chất  (VN) 
61/6 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất phân tích dùng cho phòng thí nghiệm (không dùng trong y tế hoặc thú 
y); hoá chất tinh khiết; hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong nông 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hóa chất dùng trong thực phẩm; chế phẩm phân bón; chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng 
trong quá trình sản xuất. 
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Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; mỹ phẩm; nước hoa; các chế phẩm dùng để giặt; chất 
tẩy rửa [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế]; chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch.  

 

Nhóm 05: Các sản phẩm dược; chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh 
(dùng cho mục đích y tế); chất diệt khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; chất diệt tảo.  

 
Nhóm 21: Vật dụng dạng tấm/miếng để cọ rửa, làm sạch và lau chùi; lược và bọt biển; 
bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối. 

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất các loại, nguyên liệu và thức ăn gia súc, nguyên liệu và bao 
bì nhựa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ môi giới thương mại (theo yêu cầu của người khác) 
nhằm thúc đẩy việc bán hàng; dịch vụ xúc tiến thương mại (theo yêu cầu của người khác); 
dịch vụ về thông tin kinh doanh; dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-34289 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Santong Vina  (VN) 
61 đường 6A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy hút bụi dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-34292 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Lương Thị Thủy   (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen cô đơn còn nguyên vỏ, lên men đóng gói; tỏi đen củ nhiều tép còn 
nguyên vỏ, lên men đóng gói; tỏi đen cô đơn còn nguyên vỏ, lên men, bóc vỏ đóng gói; 
nước cốt tỏi đen. 

 

 
(210) 4-2015-34293 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Lương Thị Thủy   (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, mua bán thực 
phẩm tươi sống, thực phẩm chín (thực phẩm đã chế biến), lúa gạo, tinh bột nghệ, thủy hải 
sản, mua bán các sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2015-34294 (220) 04.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.5.20; 26.1.2; 2.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Lương Thị Thủy   (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Cùi dừa (cơm dừa) sấy khô; dầu dừa; sáp dừa (sản phẩm cô đặc từ dừa dùng 
làm thực phẩm cho người); dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-34296 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.5.25 
(591) Đỏ, nâu, đen, trắng 

(540)  

(731) Công ty TNHH đồ trang trí Vũ 
Gia  (VN) 
Thôn Đồng Văn, xà Yên Tiến, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; tượng gỗ; đồ mỹ nghệ bằng gỗ, tre, nứa.  
 

 
(210) 4-2015-34297 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Thiên Phú  
(VN) 
Xóm 6, xã Xuân Tiến, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác.  
 

 
(210) 4-2015-34299 (220) 04.12.2015 

(641) -- (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Hoa Minh Việt Nam  (VN) 
Số 4, Ngô Thì Nhậm, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; mặt nạ làm đẹp; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): đồng hồ, quần áo, trang phục, phụ kiện thời trang, 
giày dép, túi xách, ví da, mỹ phẩm, phấn trang điểm, mặt nạ làm đẹp, nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem làm trắng da, giày dép; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-34300 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) DIGITAL MONEY MYANMAR 

LIMITED   (MM) 
No. 40, Sattmu - 1 Road, (No. 1 
Industrial Road) Bahan Township, 
Yangon, the Republic of the Union of 
Myanmar  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ bao gồm chíp mạch tích hợp cho các ứng dụng tài chính; bộ đọc thẻ chứa 
thiết bị nhận diện tần số vô tuyến để truyền, hiển thị và lưu thông tin thanh toán để sử 
dụng liên quan đến dịch vụ thanh toán; thiết bị phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ được 
mã hóa từ tính; thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; thẻ làm từ nhựa (thẻ được mã hóa 
hoặc thẻ từ); thẻ rút tiền mặt (được mã hóa); thẻ rút tiền mặt (thẻ từ); thẻ vi mạch tích hợp 
(chip) dùng cho máy tính; thẻ giảm giá (được mã hóa); thẻ giảm giá (thẻ từ); thẻ được mã 
hóa để sử dụng tại các điểm giao dịch mua bán; thẻ nhận dạng điện tử dùng để thanh toán 
tiền dịch vụ; thẻ nhận dạng điện tử dùng để đăng ký sử dụng dịch vụ; thẻ ngân hàng; thẻ 
tín dụng; thẻ ghi nợ; thẻ trả trước; thẻ chip; thẻ thông minh; thẻ lưu tiền trả trước (stored 
value cards), tất cả đều là thẻ được mã hóa hoặc thẻ từ; thẻ được mã hóa bằng các tính 
năng bảo mật cho mục đích nhận dạng; thẻ điện tử được mã hóa hoặc thẻ từ chứa thông 
tin thương mại; chương trình máy vi tính dùng cho mục đích quảng cáo; chương trình máy 
vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính được tải xuống từ internet; 
chương trình phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu máy vi tính; cơ 
sở dữ liệu [xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được]; ví điện tử (mobile wallet).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ tài chính liên quan đến 
thanh toán hóa đơn; dịch vụ tài chính liên quan đến thẻ lưu tiền trả trước; dịch vụ tài chính 
liên quan đến dịch vụ tại các điểm giao dịch mua bán; dịch vụ tài chính để xử lý và 
chuyển hóa đơn và các khoản thanh toán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ trả trước; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ xác thực và kiểm tra giao 
dịch thanh toán tài chính; dịch vụ xác thực người mua và người bán trong các giao dịch tài 
chính; dịch vụ thẻ trả trước dùng cho điện thoại; dịch vụ ủy thác giao dịch và thanh toán 
tài chính; dịch vụ truy nhập tài khoản tiền gửi và giao dịch tài chính qua máy rút tiền tự 
động (ATM); dịch vụ xác minh việc thanh toán tài chính; dịch vụ thanh toán tiền giữa các 
cá nhân thông qua phương tiện điện tử; dịch vụ tài chính thực hiện bằng máy vi tính; dịch 
vụ chuyển tiền; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài khoản tiền tiết kiệm; dịch vụ cho vay và 
cầm đồ; dịch vụ tài chính cung cấp thông qua thiết bị di động; dịch vụ tài khoản ngân 
hàng di động; dịch vụ tài khoản di động.  
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(210) 4-2015-34301 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) DIGITAL MONEY MYANMAR 

LIMITED    (MM) 
No. 40, Sattmu - 1 Road, (No. 1 Industrial
Road) Bahan Township, Yangon, the 
Republic of the Union of Myanmar   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ bao gồm chíp mạch tích hợp cho các ứng dụng tài chính; bộ đọc thẻ chứa 
thiết bị nhận diện tần số vô tuyến để truyền, hiển thị và lưu thông tin thanh toán để sử 
dụng liên quan đến dịch vụ thanh toán; thiết bị phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ được 
mã hóa từ tính; thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; thẻ làm từ nhựa (thẻ được mã hóa 
hoặc thẻ từ); thẻ rút tiền mặt (được mã hóa); thẻ rút tiền mặt (thẻ từ); thẻ vi mạch tích hợp 
(chip) dùng cho máy tính; thẻ giảm giá (được mã hóa); thẻ giảm giá (thẻ từ); thẻ được mã 
hóa để sử dụng tại các điểm giao dịch mua bán; thẻ nhận dạng điện tử dùng để thanh toán 
tiền dịch vụ; thẻ nhận dạng điện tử dùng để đăng ký sử dụng dịch vụ; thẻ ngân hàng; thẻ 
tín dụng; thẻ ghi nợ; thẻ trả trước; thẻ chip; thẻ thông minh; thẻ lưu tiền trả trước (stored 
value cards), tất cả đều là thẻ được mã hóa hoặc thẻ từ; thẻ được mã hóa bằng các tính 
năng bảo mật cho mục đích nhận dạng; thẻ điện tử được mã hóa hoặc thẻ từ chứa thông 
tin thương mại; chương trình máy vi tính dùng cho mục đích quảng cáo; chương trình máy 
vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính được tải xuống từ internet; 
chương trình phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu máy vi tính; cơ 
sở dữ liệu [xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được]; ví điện tử (mobile wallet).    

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ tài chính liên quan đến 
thanh toán hóa đơn; dịch vụ tài chính liên quan đến thẻ lưu tiền trả trước; dịch vụ tài chính 
liên quan đến dịch vụ tại các điểm giao dịch mua bán; dịch vụ tài chính để xử lý và 
chuyển hóa đơn và các khoản thanh toán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ trả trước; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ xác thực và kiểm tra giao 
dịch thanh toán tài chính; dịch vụ xác thực người mua và người bán trong các giao dịch tài 
chính; dịch vụ thẻ trả trước dùng cho điện thoại; dịch vụ ủy thác giao dịch và thanh toán 
tài chính; dịch vụ truy nhập tài khoản tiền gửi và giao dịch tài chính qua máy rút tiền tự 
động (ATM); dịch vụ xác minh việc thanh toán tài chính; dịch vụ thanh toán tiền giữa các 
cá nhân thông qua phương tiện điện tử; dịch vụ tài chính thực hiện bằng máy vi tính; dịch 
vụ chuyển tiền; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài khoản tiền tiết kiệm; dịch vụ cho vay và 
cầm đồ; dịch vụ tài chính cung cấp thông qua thiết bị di động; dịch vụ tài khoản ngân 
hàng di động; dịch vụ tài khoản di động.  
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(731) DIGITAL MONEY MYANMAR 

LIMITED    (MM) 
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Road) Bahan Township, Yangon, the 
Republic of the Union of Myanmar   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 09: Thẻ bao gồm chíp mạch tích hợp cho các ứng dụng tài chính; bộ đọc thẻ chứa 

thiết bị nhận diện tần số vô tuyến để truyền, hiển thị và lưu thông tin thanh toán để sử 

dụng liên quan đến dịch vụ thanh toán; thiết bị phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ được 

mã hóa từ tính; thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; thẻ làm từ nhựa (thẻ được mã hóa 

hoặc thẻ từ); thẻ rút tiền mặt (được mã hóa); thẻ rút tiền mặt (thẻ từ); thẻ vi mạch tích hợp 

(chip) dùng cho máy tính; thẻ giảm giá (được mã hóa); thẻ giảm giá (thẻ từ); thẻ được mã 

hóa để sử dụng tại các điểm giao dịch mua bán; thẻ nhận dạng điện tử dùng để thanh toán 

tiền dịch vụ; thẻ nhận dạng điện tử dùng để đăng ký sử dụng dịch vụ; thẻ ngân hàng; thẻ 

tín dụng; thẻ ghi nợ; thẻ trả trước; thẻ chip; thẻ thông minh; thẻ lưu tiền trả trước (stored 

value cards), tất cả đều là thẻ được mã hóa hoặc thẻ từ; thẻ được mã hóa bằng các tính 

năng bảo mật cho mục đích nhận dạng; thẻ điện tử được mã hóa hoặc thẻ từ chứa thông 

tin thương mại; chương trình máy vi tính dùng cho mục đích quảng cáo; chương trình máy 

vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính được tải xuống từ internet; 

chương trình phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu máy vi tính; cơ 

sở dữ liệu xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; ví điện tử (mobile wallet).    

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ tài chính liên quan đến 

thanh toán hóa đơn; dịch vụ tài chính liên quan đến thẻ lưu tiền trả trước; dịch vụ tài chính 

liên quan đến dịch vụ tại các điểm giao dịch mua bán; dịch vụ tài chính để xử lý và 

chuyển hóa đơn và các khoản thanh toán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 

thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ trả trước; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ xác thực và kiểm tra giao 

dịch thanh toán tài chính; dịch vụ xác thực người mua và người bán trong các giao dịch tài 

chính; dịch vụ thẻ trả trước dùng cho điện thoại; dịch vụ ủy thác giao dịch và thanh toán 

tài chính; dịch vụ truy nhập tài khoản tiền gửi và giao dịch tài chính qua máy rút tiền tự 

động (ATM); dịch vụ xác minh việc thanh toán tài chính; dịch vụ thanh toán tiền giữa các 

cá nhân thông qua phương tiện điện tử; dịch vụ tài chính thực hiện bằng máy vi tính; dịch 

vụ chuyển tiền; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài khoản tiền tiết kiệm; dịch vụ cho vay và 

cầm đồ; dịch vụ tài chính cung cấp thông qua thiết bị di động; dịch vụ tài khoản ngân 

hàng di động; dịch vụ tài khoản di động.  
 

 
(210) 4-2015-34303 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) DIGITAL MONEY MYANMAR 

LIMITED    (MM) 

No. 40, Sattmu - 1 Road, (No. 1 

Industrial Road) Bahan Township, 

Yangon, the Republic of the Union of 

Myanmar   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ bao gồm chíp mạch tích hợp cho các ứng dụng tài chính; bộ đọc thẻ chứa 

thiết bị nhận diện tần số vô tuyến để truyền, hiển thị và lưu thông tin thanh toán để sử 

dụng liên quan đến dịch vụ thanh toán; thiết bị phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ được 

mã hóa từ tính; thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; thẻ làm từ nhựa (thẻ được mã hóa 

hoặc thẻ từ); thẻ rút tiền mặt (được mã hóa); thẻ rút tiền mặt (thẻ từ); thẻ vi mạch tích hợp 
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(chip) dùng cho máy tính; thẻ giảm giá (được mã hóa); thẻ giảm giá (thẻ từ); thẻ được mã 

hóa để sử dụng tại các điểm giao dịch mua bán; thẻ nhận dạng điện tử dùng để thanh toán 

tiền dịch vụ; thẻ nhận dạng điện tử dùng để đăng ký sử dụng dịch vụ; thẻ ngân hàng; thẻ 

tín dụng; thẻ ghi nợ; thẻ trả trước; thẻ chip; thẻ thông minh; thẻ lưu tiền trả trước (stored 

value cards), tất cả đều là thẻ được mã hóa hoặc thẻ từ; thẻ được mã hóa bằng các tính 

năng bảo mật cho mục đích nhận dạng; thẻ điện tử được mã hóa hoặc thẻ từ chứa thông 

tin thương mại; chương trình máy vi tính dùng cho mục đích quảng cáo; chương trình máy 

vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính được tải xuống từ internet; 

chương trình phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu máy vi tính; cơ 

sở dữ liệu [xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được]; ví điện tử (mobile wallet).    

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ tài chính liên quan đến 

thanh toán hóa đơn; dịch vụ tài chính liên quan đến thẻ lưu tiền trả trước; dịch vụ tài chính 

liên quan đến dịch vụ tại các điểm giao dịch mua bán; dịch vụ tài chính để xử lý và 

chuyển hóa đơn và các khoản thanh toán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 

thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ trả trước; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ xác thực và kiểm tra giao 

dịch thanh toán tài chính; dịch vụ xác thực người mua và người bán trong các giao dịch tài 

chính; dịch vụ thẻ trả trước dùng cho điện thoại; dịch vụ ủy thác giao dịch và thanh toán 

tài chính; dịch vụ truy nhập tài khoản tiền gửi và giao dịch tài chính qua máy rút tiền tự 

động (ATM); dịch vụ xác minh việc thanh toán tài chính; dịch vụ thanh toán tiền giữa các 

cá nhân thông qua phương tiện điện tử; dịch vụ tài chính thực hiện bằng máy vi tính; dịch 

vụ chuyển tiền; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài khoản tiền tiết kiệm; dịch vụ cho vay và 

cầm đồ; dịch vụ tài chính cung cấp thông qua thiết bị di động; dịch vụ tài khoản ngân 

hàng di động; dịch vụ tài khoản di động.  
 
 

(210) 4-2015-34306 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Đỏ đậm, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, đen, 

nâu đỏ, ghi 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tiếp vận - thương mại - du lịch 
Xuyên Thái Bình Dương  (VN) 
Unit 1, tầng 15, cao ốc Sonadezi, số 1, 

đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, 

phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-34307 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.15.1; A24.15.11 

(591) Xanh dương, trắng, cam 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ khách 
sạn Lộc Phát   (VN) 
89B Bạch Đằng, phường Tân Lập, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

(210) 4-2015-34308 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.4.24; 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, cam, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Lê Đoàn   (VN) 
559 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; đế giầy dép. 
 

 
(210) 4-2015-34309 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Hộ KD sản xuất kinh doanh 
tổng  hợp Thanh Phát  (VN) 
Số 06/1 Lê Qúy Đôn, phường 1, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa thô; dầu dừa tinh luyện; cơm dừa sấy khô; nước cốt dừa đóng lon, 

thạch dừa, rau câu dừa; trái cây sấy các loại.  

 

Nhóm 30: Bánh, mứt, kẹo các loại.  
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(210) 4-2015-34310 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 25.5.2; 26.1.6 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 
Thôn Nà Tuộc, xã Ngọc Hội, huyện 
Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 
 

(210) 4-2015-34311 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.22; 3.1.6; 2.3.1; 2.9.1 
(591) Đỏ đậm, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Cẩn  (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 
 

(210) 4-2015-34312 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; A26.11.8; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Cẩn  (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 
 

(210) 4-2015-34313 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; 25.1.25; 25.1.9; A26.11.7 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Cẩn  (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
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(210) 4-2015-34315 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A18.1.18; 2.7.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Cẩn   (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2015-34316 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; 25.5.2; 26.1.4; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Cẩn   (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2015-34317 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.16; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Tôm Nhị Mỹ  (VN) 
ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 31: Tôm càng xanh tươi sống. 
 

 
(210) 4-2015-34318 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.21; 18.3.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quê Việt  (VN)
Tổ 26 phường Mỹ An - quận Ngũ Hành 
Sơn - thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-34319 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.2; A16.3.5; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xám, vàng da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Cáo 
ONEPRO  (VN) 
351/38 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại; môi giới thương mại; mua bán, xuất nhập 

khẩu: máy vi tính, thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím, màn hình, loa, thiết bị lưu trữ dữ liệu 
USB); phần mềm máy tính; bộ lưu điện (UPS), máy phát điện, thiết bị tự động chuyển 
nguồn điện (ATS), các thiết bị mạng máy tính (thiết bị chuyển mạch (switch), thiết bị 
định tuyến (router), thiết bị tường lửa (firewall)); thiết bị truyền tín hiệu viễn thông, ô tô, 
mô tô, xe máy, xe có động cơ.  

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị hội thảo; tổ chức sự kiện về văn hoá, giáo dục, giải trí, nghệ 
thuật, thể thao; dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ 
phim quảng cáo); dịch vụ hậu kỳ (bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản chính, 
đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ xảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên tiêu đề 
phát sóng); hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải 
trí; dịch vụ chiếu phim.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế tạo mẫu sản phẩm; thiết kế quảng cáo; tư vấn, thiết 
kế hệ thống mạng máy tính; quản trị hệ thống máy tính; lập trình máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-34320 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ thời trang Duy 
Nguyễn  (VN) 
Số 246 đường Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày da, dép da, dây lưng da (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phụ kiện thời trang da: quần áo, ví da, túi da, giày 
da, dây lưng da, dép da. 

 

 
(210) 4-2015-34321 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khai thác 
dịch vụ vận tải Việt Anh  (VN) 
Tổ 3, K8, phường Thanh Sơn, thành phố 
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe; 
dịch vụ lái xe; môi giới vận tải.  

 

 
(210) 4-2015-34322 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Doo Kyung  (VN)
Lầu 3, cao ốc Thiên Sơn, 800 đại lộ 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón sinh học dạng nước dùng trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-34323 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Generic   (VN) 
Số 62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-34324 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bảo An Sài Gòn   (VN) 
52C Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chưng cất đóng hộp; yến 
sào tinh chế; chè yến (thực phẩm làm từ yến thuộc nhóm 29); súp yến.  

 

 
(210) 4-2015-34325 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Toàn Cầu  (VN) 
160 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chưng cất đóng hộp; yến 
sào tinh chế; chè yến (thực phẩm làm từ yến thuộc nhóm 29); súp yến. 

 

 
(210) 4-2015-34326 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vân An  (VN) 
Số 52D Trần Thủ Độ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chưng cất đóng hộp; yến 
sào tinh chế; chè yến (thực phẩm làm từ yến thuộc nhóm 29); súp yến. 

 

 
(210) 4-2015-34327 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Siêu Thành  (VN) 
Lô số 48 đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; chai sữa cho trẻ em bú; bình uống nước cho em bé; 
núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú; bơm dùng để hút sữa 
mẹ. 

 

 
(210) 4-2015-34328 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 24.17.20 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng 
sứ; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất 
nung hoặc thủy tinh. 
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(210) 4-2015-34329 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 24.17.20 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng 
sứ; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất 
nung hoặc thuỷ tinh. 

 
 

(210) 4-2015-34330 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; A26.11.12; A1.3.17; 25.12.1 
(591) Xanh đậm, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
KTM Việt Nam  (VN) 
Số 7 B15-ngõ 67 Vạn Bảo, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn sự cố; đèn thoát hiểm; đèn led (thiết bị chiếu sáng) 
 
 

(210) 4-2015-34331 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Trắng, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ GOLD TRUST  (VN) 
50 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi hình. 
 
 

(210) 4-2015-34332 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng xi măng Hòa Phát  (VN) 
Số 14, ngõ 86, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2015-34333 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng xi măng Hòa Phát   (VN) 
Số 14, ngõ 86, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng.  

 

 
(210) 4-2015-34334 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng xi măng Hòa Phát  (VN) 
Số 14, ngõ 86, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng.  

 

 
(210) 4-2015-34336 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 3.7.17; 24.17.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chứng nhận phù 
hợp MEKONG CERT  (VN) 
Số 16 ngách 107/6 phố Vĩnh Phúc, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định, hiệu chuẩn [đo lường]; thử vật liệu; kiểm soát chất lượng; chứng 

nhận sản phẩm, chứng nhận dịch vụ, chứng nhận công trình xây dựng phù hợp tiêu chuẩn, 
qui chuẩn kỹ thuật đánh giá các phương tiện đo và hệ thống đo; giám định chất lượng, kỹ 
thuật, vệ sinh an toàn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấu kiện, dự án, công trình và an 
toàn công nghiệp; đánh giá, phân tích các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ; ứng 
dụng mã số mã vạch; tư vấn trang thiết bị phòng thí nghiệm bao gồm tư vấn về quy hoạch, 
bố trí phòng thí nghiệm, bố trí các dụng cụ thiết bị phòng thí nghiệm; cung cấp các tiêu 
chuẩn Việt Nam, nước ngoài liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển công nghệ, nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất cho doanh 
nghiệp, nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, nghiên cứu nâng cao năng suất theo yêu 
cầu từ người khác; tư vấn cho doanh nghiệp về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; định 
giá các hệ thống quản lý chất lượng cho người khác để đánh giá sự phù hợp so với yêu cầu 
của tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác. 
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(210) 4-2015-34337 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.4; 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử 
BENCO Việt Nam  (VN) 
Số 27, ngõ 218, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát dùng điện; công cụ giám sát, thiết bị báo trộm và cảnh báo an 

ninh (camera giám sát). 
 

 
(210) 4-2015-34338 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2 (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Khoa Vũ  
(VN) 
Số nhà 51, phố Hàng Thiếc, phường 
Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi thể thao; ba lô; túi du lịch; túi xách; ví đựng tiền (được làm 

bằng da và giả da). 
 

Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo lót; tất chân; giày dép thường (đồ đi chân); mũ (trang 
phục). 

 

 
(210) 4-2015-34339 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2 (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Khoa Vũ  
(VN) 
Số nhà 51, phố Hàng Thiếc, phường 
Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi thể thao; ba lô; túi du lịch; túi xách; ví đựng tiền (được làm 

bằng da và giả da). 
 

Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo lót; tất chân; giày dép thường (đồ đi chân); mũ (trang 
phục). 
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(210) 4-2015-34340 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 24.15.21 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học Taka  
(VN) 
89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phồ Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường; thăm dò thị trường; dịch vụ lựa chọn cho 

người khác hàng hóa để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục); sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn); sắp xếp và tiến hành hội thảo (tập huấn).  

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mÒn máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-34341 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.5.3; 1.17.11; A26.3.5; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu - Dịch vụ và Đầu tư Việt 
Nam (Vicosimex)  (VN) 
Số 312 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu gồm: xử lý vật liệu "sản phẩm cát khuôn đúc", vật liệu "sản 

phẩm than antraxit lọc nước". 
 

 
(210) 4-2015-34344 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đen, trắng

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Duy 
Đăng Quang  (VN) 
5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn, quán giải khát. 
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(210) 4-2015-34345 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Duy 
Đăng Quang  (VN) 
5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: thời trang (quần áo thời trang, giày dép, mũ nón, mắt 

kính, đồng hồ, ví (bóp)); thực phẩm (các loại bột, thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản đã 
qua chế biến, thịt và trứng các loại, bánh kẹo, mứt, mạch nha, tổ yến, vi cá, gia vị, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, trà, cà phê). 

 

 
(210) 4-2015-34346 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PROFENG AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
No.103 Ordish Road, Dandenong South, 
Victoria 3175, Australia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc trừ rệp cây; chất diệt nấm; thuốc trừ bệnh 

cây; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2015-34347 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PROFENG AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
No.103 Ordish Road, Dandenong South, 
Victoria 3175, Australia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc trừ dệp cây; chất diệt nấm; thuốc trừ 
bệnh cây; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-34348 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PROFENG AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
No.103 Ordish Road, Dandenong South, 
Victoria 3175, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc trừ rệp cây; chất diệt nấm; thuốc trừ bệnh 
cây; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-34349 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.7.25; 25.1.25; 8.7.4 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Vĩ Quang  
(VN) 
162/1 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-34351 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) RESTORATION HARDWARE, INC.  

(US) 
15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, 
California 94925, USA   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng theo catalog qua bưu điện, và dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhiều loại hàng hóa tiêu dùng, cụ thể là đồ đạc, sản phẩm 
chiếu sáng, sản phẩm dùng trong phòng tắm, đồ bằng vải dùng trong phòng tắm, bộ đồ 
giường, đồ ngũ kim, sản phẩm dùng cho sửa chữa nhà, tấm che phủ cửa sổ, tấm phủ sàn, 
phụ kiện. và đồ trang trí nhà, phụ kiện và đồ đạc ngoài trời, sản phẩm dùng trong vườn, đồ 
chơi, trò chơi, quần áo, đồ trang sức, dép đi trong nhà và giầy cao cổ, sản phẩm chăm sóc 
cá nhân, đồ trang trí dùng cho ngày lễ, sản phẩm làm từ giấy, những sản phẩm dùng để 
làm kỷ niệm, quà tặng, đồng hồ, giá để hành lý và sản phẩm dùng để làm sạch; dịch vụ 
quảng cáo cho người khác, cụ thể là nghiên cứu thị trường cho người khác và thúc đẩy 
việc bán hàng và cung cấp dịch vụ cho người khác thông qua việc phổ biến thông tin trên 
internet, thông qua việc trưng bày hàng hóa tại cửa hàng và thông qua việc phân phát 
catalô; cấp giấy chứng nhận quà tặng để có thể mua lại hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đăng 
ký quà tặng.  

 

 
(210) 4-2015-34352 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/657441 10.06.2015 US 

(731) FOSSIL GROUP, INC.   (US) 
901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 04: Nến. 
 

 
(210) 4-2015-34353 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PATAGONIA, INC.   (US) 

259 West Santa Clara St., Ventura, 
California 93001 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; bít tất; mũ nón; khăn đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-34354 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) SOL HOLDINGS CORP.  (JP) 

5-9-15, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Viên nhiên liệu và nhiên liệu rắn; nhiên liệu sinh học và nhiên liệu lỏng.   
 

Nhóm 19: Tấm xơ ép (vật liệu xây dựng) và gỗ xây dựng.   
 

Nhóm 30: Đường; đường gluco cho mục đích nấu nướng. 
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn cho gia cầm và thức ăn cho động vật; hạt giống lúa 
miến; cây giống lúa miến.  

 

 
(210) 4-2015-34356 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK  

(ID) 
Sudirman Plaza-Indofood Tower 11th 
Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-
78, Jakarta Selatan, Indonesia  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn.  
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(210) 4-2015-34358 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.16; 5.1.1; A5.1.7 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Đông Dược 

Nhân Hòa  (VN) 
Số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo các sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34359 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Phòng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn huyện 
Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  
(VN) 
ấp 1 thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, 
tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo tài nguyên (là một loại gạo có dinh dưỡng cao).  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo; xuất nhập khẩu gạo.  
 

 
(210) 4-2015-34360 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
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(210) 4-2015-34361 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 
 

(210) 4-2015-34362 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
 
 

(210) 4-2015-34363 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision 
(VN)   (VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón  lá. 
 
 

(210) 4-2015-34365 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25; 26.13.1 
(591) Trắng, nhũ vàng 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Cẩm Thanh  (VN) 
Nhà số 6D4 khu biệt thự Ciputra, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; dầu thơm; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 05: Tế bào gốc dành cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược 
để chăm sóc da. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp.  
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(210) 4-2015-34366 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Phạm Thị Cẩm Thanh  (VN) 
Nhà số 6D4 khu biệt thự Ciputra, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; dầu thơm; chế 

phẩm mỹ  phẩm để chăm sóc da.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để chăm sóc da.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp.  
 

 
(210) 4-2015-34368 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) FUJIAN STAR-NET EVIDEO 

INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.  
(CN) 
1f, 2F,19#Building, Star-net Science 
Plaza, Juyuan zhou, 618 Jinshan Road, 
Fuzhou City, Fujian  Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; xuất 
bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; bảng thông báo điện tử; thiết bị liên lạc; máy quay đĩa; vi mạch [mạch tích 
hợp]; máy nghe nhạc cầm tay. 

 

 
(210) 4-2015-34369 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.1; 26.1.4; 4.5.2 
(591) Xanh dương, vàng, xanh dương nhạt, 

đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
du học quốc tế Việt úc  (VN) 
Số 1, ngách 29, ngõ 3 phố Phạm Tuấn 
Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giảng dạy; tư vấn giáo dục hoặc đào tạo; dịch vụ về giáo dục 
hoặc đào tạo. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34370 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
du học quốc tế Việt úc   (VN) 
Số 1, ngách 29, ngõ 3 phố Phạm Tuấn 
Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giảng dạy; tư vấn giáo dục hoặc đào tạo; dịch vụ về giáo dục 

hoặc đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-34371 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 24.13.1 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Đại Phú  (VN) 
Xóm Chứa, thôn Ngọc Đôi, xã Kim 
Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; hàng rào phân cách bằng kim loại 

dùng cho đường sá; cửa inox; ống thép; ống inox. 
 

Nhóm 35: Đại lý ký gửi hàng hóa, cửa hàng bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các mặt 
hàng: thùng bằng kim loại, bể chứa bằng kim loại, hàng rào phân cách bằng kim loại dùng 
cho đường sá, cửa inox, ông thép, ống inox, đồ điện gia dụng, giường tủ bàn ghế, đèn 
điện. 

 

 
(210) 4-2015-34372 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 2.9.4; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Khôi 
Nguyên  (VN) 
8/12 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục, quần áo.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1128 

(210) 4-2015-34373 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh crôm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng ¸ 
Châu  (VN) 
Lô IV-16 đường số 3, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế.  
 

 
(210) 4-2015-34374 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 26.4.7; 7.3.11 
(591) Vàng, da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đinh Ngân  (VN) 
47 đường số 20, phường 06, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-34375 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; A26.11.8; 25.1.25; A5.3.13 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CASA BELLA  
(VN) 
B20-B21-B22-B23-B24-B25 khu nhà ở 
Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh nhà tắm, đèn trang trí, giường, tủ, bàn 
ghế.  

 

 
(210) 4-2015-34376 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.11 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ gốm sứ Mỹ Linh  (VN) 
133 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gốm, sứ.  
 

 
(210) 4-2015-34377 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.1.1; A5.1.7; 26.1.1; 25.5.2 

(591) Trắng, đen, xanh tím, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - dịch 
vụ - thương mại Môi Trường 
Xanh  (VN) 
Lô H10E đường số 10, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý, tiêu hủy và tái chế chất thải. 
 

 
(210) 4-2015-34378 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.2.7 

(591) Xanh da trời, đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy bơm, máy bơm n−ơc, mô tơ, thiết bị điện - nước gia dụng và 

công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-34379 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.5.3; 1.13.1 

(591) Vàng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Golden Vtec  
(VN) 
Lô G1-G2-G25-G26 đường số 9, KCN 

Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã 

Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 22: Bông lót bằng sợi PE. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34380 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.10; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng đồng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại yến sào Đông Nam á  (VN) 
105/4/5 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm chế biến từ yến và sâm dùng làm thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-34381 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.11.12; 25.7.20; 

1.5.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bảo hộ lao động và môi 
trường Viễn Đông  (VN) 
Số 181/1A khu phố Đông Tác, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quạt gió.  
 

 
(210) 4-2015-34382 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Quán Anh Mãi  (VN) 
95 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống như: bánh canh, bún (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2015-34383 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A20.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lâm  (VN) 
38/29/7A Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Chổi quét sơn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34385 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; 2.9.14; 2.9.19; 26.3.2 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng, xanh dương, 

ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Hoàng Minh 
Tâm  (VN) 
208 đường TL15, khu phố 3C, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu xoa bóp trong mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34387 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.11.2; 26.3.23; A24.15.7; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Anh 
Khang  (VN) 
Số 585 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thuốc dược phẩm thành phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-34388 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 26.15.15; 26.4.2 
(591) Nâu, vàng nâu, trắng, đen, xanh lá cây, 

xám, xanh da trời, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34389 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Nâu, vàng nâu, trắng, đen, xanh lá cây, 

xám, xanh da trời, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; thẩm mỹ 
viện và vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-34390 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562, 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y, đồ 
uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho em bé, cốm bổ sung dinh dưỡng 
dùng trong mục đích y tế, lương thực, thực phẩm, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa 
tươi, sữa bột, bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34391 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; 
thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 

 
 

(210) 4-2015-34392 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật tư nguyên liệu phục vụ nông 
nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, 
máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như 
con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, 
giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 
trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực 
phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức 
ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-34393 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; 
thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 

 
 

(210) 4-2015-34394 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật tư nguyên liệu phục vụ nông 
nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, 
máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như 
con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, 
giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 
trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực 
phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức 
ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34395 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; 
thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 

 

 
(210) 4-2015-34396 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật tư nguyên liệu phục vụ nông 
nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, 
máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như 
con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, 
giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 
trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực 
phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức 
ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-34397 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.2; 26.4.9; A3.13.18; A3.13.24 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh tím than, vàng cam, 

trắng, xanh lá cây, xám, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; 
thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 

 

 
(210) 4-2015-34398 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.4; 24.15.21; A24.15.11; A26.11.8 
(591) Nâu, đỏ, vàng, xanh da trời, xanh sẫm, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-34399 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.21; 26.3.4; 3.13.1; 2.3.9 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, trắng, xanh, xanh 

sẫm, hồng, hồng nhạt, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-34400 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.4; 24.15.21; A26.11.8; 2.5.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh, xanh sẫm, nâu, 

hồng, trắng, đen, đỏ nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-34401 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Đặng Lý Việt Trung   (VN) 
40 hẻm C10 Cộng Hòa, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
 
 

(210) 4-2015-34402 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại cơ khí xây dựng 
Văn Minh  (VN) 
4/23/15 Đường số 3, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn 
đầu tư bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản; mua bán bất 
động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dụng các công trình dân dụng, công nghiệp: nhà ở đường xá, cầu cống cơ 

sở hạ tầng, hàng rào chắn trạm gác hàng rào (barrier); dịch vụ cho thuê máy móc; thiết bị 

xây dựng; dịch vu giám sát: điều hành quá trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thiết kế kiến trúc nội ngoại thất trong công trình xây dựng; 

tư vấn thiết kế xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-34403 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Công nghệ Thương mại và Du 
lịch.   (VN) 
Số 81A Trần Quốc Toản, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức du lịch trong nước và nước ngoài; vận chuyển hành khách, hàng hóa; 

cung cấp thông tin về du lịch; đại lý trung gian cho, hoặc chuyển các hợp đồng liên quan 

đến du lịch (ngoại trừ các dịch vụ liên quan đến cung cấp chỗ nghỉ trọ); dịch vụ đặt chỗ 

cho các chuyến đi; cho thuê xe ô tô, xe ô tô chay bằng điện; đại lý bán vé máy bay.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn cho người lái xe ô tô có chỗ đỗ xe ngay gần các 

phòng, khách sạn ở các trung tâm nghỉ ngơi; dịch vụ cho thuê biệt thự, căn hộ, nhà khách, 

nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ cho lưu trú ngắn ngày; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 

cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán giải khát và quán ăn tự 

phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-34404 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vạn 
Thái  (VN) 
Số 52, đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 

15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh và hình ảnh; máy thu thanh và thu hình; 

đầu đĩa; đầu karaoke; loa; đĩa.  
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(210) 4-2015-34405 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25; A14.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vạn 
Thái  (VN) 
Số 52, đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 

15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh và hình ảnh; máy thu thanh và thu hình; 

đầu đĩa; đầu karaoke; loa; đĩa.  
 

 
(210) 4-2015-34406 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Tím, xanh lá, xanh dương, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ V-Click  (VN) 
Tầng M, toà nhà An Phú Plaza, 117-119 

Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý doanh nghiệp. 

 

Nhóm 42: Triển khai và lập trình phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-34407 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Tím, xanh lá, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ V-CLICK   (VN) 
Tầng M, toà nhà An Phú Plaza, 117-119 

Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý doanh nghiệp. 

 

Nhóm 42: Triển khai và lập trình phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp.  
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(210) 4-2015-34408 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Tím, xanh lá, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ V-CLICK   (VN) 
Tầng M, toà nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý doanh nghiệp   
 

Nhóm 42: Triển khai và lập trình phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-34409 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng không nung Toàn 
Thắng  (VN) 
11 Bàu Bàng, khu phố 10, phường Phú 
Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch bê tông.  
 

 
(210) 4-2015-34410 (220) 07.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD   (CN) 

Damaiyu Economic Investment Zone, 
Yuhuan County, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hầm dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi hấp dùng điện; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; chảo áp suất dùng điện; chảo rán bằng sắt dùng điện; nồi áp suất [nồi 
hầm] dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị nướng; bếp nấu.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quý; nồi hấp không dùng điện; nồi hầm 
không dùng điện; nồi áp suất [nồi hầm] không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng 
điện; nồi nấu không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chảo rán sâu lòng không 
dùng điện; chảo rán bằng sắt không dùng điện; chảo để rán không dùng điện.  
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(210) 4-2015-34411 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD   (CN) 

Damaiyu Economic Investment Zone, 
Yuhuan County, ZheJiang Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hầm dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi hấp dùng điện; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; chảo áp suất dùng điện; chảo rán bằng sắt dùng điện; nồi áp suất [nồi 
hầm] dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị nướng; bếp nấu.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quý; nồi hấp không dùng điện; nồi hầm 
không dùng điện; nồi áp suất [nồi hầm] không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng 
điện; nồi nấu không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chảo rán sâu lòng không 
dùng điện; chảo rán bằng sắt không dùng điện; chảo để rán không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-34412 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD   (CN) 

Damaiyu Economic Investment Zone, 
Yuhuan County, ZheJiang Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hầm dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi hấp dùng điện; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; chảo áp suất dùng điện; chảo rán bằng sắt dùng điện; nồi áp suất [nồi 
hầm] dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị nướng; bếp nấu.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quý; nồi hấp không dùng điện; nồi hầm 
không dùng điện; nồi áp suất; [nồi hầm] không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không 
dùng điện; nồi nấu không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chảo rán sâu lòng 
không dùng điện; chảo rán bằng sắt không dùng điện; chảo để rán không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-34413 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD   (CN) 

Damaiyu Economic Investment Zone, 
Yuhuan County, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Nồi hầm dùng điện; nồi đa năng dùng điện; nồi hấp dùng điện; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; chảo áp suất dùng điện; chảo rán bằng sắt dùng điện; nồi áp suất [nồi 

hầm] dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị nướng; bếp nấu.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quý; nồi hấp không dùng điện; nồi hầm 

không dùng điện; nồi áp suất [nồi hầm] không dùng điện; dụng cụ nấu nướng không dùng 

điện; nồi nấu không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chảo rán sâu lòng không 
dùng điện; chảo rán bằng sắt không dùng điện; chảo để rán không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-34414 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SALE  (VN) 
Số 37 đường số 17, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy 
dùng cho nhà bếp dùng điện; máy nhà bếp dùng điện; máy giặt và máy vắt cho đồ giặt; 

máy và thiết bị điện dùng để giặt thảm; máy giặt áp lực cao.  

 
Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị 

sấy khô đồ giặt là dùng điện; nồi hơi của xưởng giặt là; nồi đồng để luộc quần áo giặt.  
 

 
(210) 4-2015-34415 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH giáo dục và 

đào tạo ULEARNING  (VN) 
233/17 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử (học liệu) trực tuyến; cung cấp video (học 

liệu) trực tuyến; dịch vụ chế bản tài liệu (học liệu) cho việc xuất bản điện tử; học viện 

[giáo dục]; khóa đào tạo từ xa (phát triển khóa học online); dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy (tiếng Anh & các kỹ năng khác); thông tin giáo dục (tư vấn 

giáo dục/tư vấn du học); hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục; dịch vụ 

phiên dịch viên (biên dịch); dịch thuật. 
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(210) 4-2015-34416 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.3.1 

(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy hải sản 
Lộc Anh  (VN) 
B.03, cụm công nghiệp chế biến hải sản 

Phú Hài, phường Phú Hài, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Cá đã lạng xương; thăn cá đã bỏ xương; phi lê cá; thực phẩm làm từ cá; cá 

nhuyễn dạng sệt; cá hồi; thịt cá ngừ; động vật giáp xác, không còn sống. 
 

 
(210) 4-2015-34417 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1 

(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thủy hải sản 
Lộc Anh  (VN) 
B.03, cụm công nghiệp chế biến hải sản 

Phú Hài, phường Phú Hài, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Cá đã lạng xương; thăn cá đã bỏ xương; phi lê cá; thực phẩm làm từ cá; cá 

nhuyễn dạng sệt; cá hồi; thịt cá ngừ; động vật giáp xác, không còn sống. 
 

 
(210) 4-2015-34418 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.3.1; 26.13.25; A19.13.21; A25.3.3 

(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOREA Việt Nam  
(VN) 
Ngõ 97, phố An Thái, khu 2, phường 

Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực 

phẩm chức năng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm và thực phẩm chức năng thông 

qua trang điện tử trực tuyến.  
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(210) 4-2015-34419 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 8.1.1; A26.4.6; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, nâu nhạt, xám nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển xuất nhập khẩu Vũ Gia  
(VN) 
26/12A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2015-34420 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hoàng Xuân Hoan   (VN) 

Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-34421 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hoàng Xuân Hoan    (VN) 

Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-34422 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hoàng Xuân Hoan    (VN) 

Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-34423 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hoàng Xuân Hoan    (VN) 

Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-34424 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hoàng Xuân Hoan    (VN) 

Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-34425 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hoàng Xuân Hoan  (VN) 

Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-34426 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Châu Hoài Đức  (VN) 

48 đường 2, phường 4, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vé số, đại lý vé số. 
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(210) 4-2015-34427 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH US Pharma USA.  

(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-34428 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH US Pharma USA  (VN)

Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-34429 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại sản xuất khăn giấy ướt ¸ 
Châu  (VN) 
453/36 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy đa năng, giấy lụa hộp, 
khăn giấy ướt.  

 
 

(210) 4-2015-34430 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Đông Nam á   (VN)
Phòng 109B, nhà C4, tập thể Quỳnh Mai, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-34431 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.21; A5.7.23; 5.3.11 
(591) Xanh, xám, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hula  (VN) 
Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch dừa; mứt ướt; mứt hoa quả; sữa; sữa chua; rau câu (dạng thạch) hương vị 
trái cây.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây dùng làm thức uống giải khát; nước ép hoa quả dùng làm thức 
uống giải khát; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống hỗn hợp (không có cồn); tinh dầu để sản 
xuất đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-34432 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất công nghiệp Nguyễn 
Tính  (VN) 
A2/19K, ấp 1 Trần Đại Nghĩa, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Dây thép; dây thép mạ kẽm.  
 

Nhóm 35: Mua bán dây thép; mua bán dây thép mạ kẽm.  
 
 

(210) 4-2015-34433 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ETIAT  (VN) 
Số 15, ngõ 30, phố Mai Anh Tuấn, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm đánh răng, xà phòng, nước xức tóc.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm đánh răng, xà phòng, 
nước xức tóc. 
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(210) 4-2015-34434 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trùn Quế Củ 
Chi  (VN) 
1A đường 29, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; phân vi sinh; phân trộn ủ (phân compôt); chất kích 

thích sinh trưởng cho cây trồng; hóa chất để cải tạo đất.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm phân bón, phân bón lá, phân 
vi sinh, phân trộn ủ (phân compôt), chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng, hóa chất để 
cải tạo đất.  

 

 
(210) 4-2015-34435 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.9; 25.5.5; 24.17.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 
PALIAUTHENTIC Việt Nam  (VN) 
Số 53, phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 

 
(210) 4-2015-34436 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.4.18 
(591) Da cam, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần STOXPLUS  

(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần 

mềm máy tính phân tích dữ liệu (ghi sẵn); phần mềm máy tính phân tích dữ liệu (có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính xử lý số liệu (ghi sẵn); phần mềm máy tính xử lý số 
liệu (có thể tải xuống được).  
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(210) 4-2015-34437 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.   (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
of Ohio 44111 United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm phủ ngoài dạng sơn dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-34439 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Trần Hoài Nam  (VN) 

Số 3, đường Nguyễn Thái Học, phường 
Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 
Giang 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu sâm; rượu sâm panh; rượu vang; rượu uýt ki.  
 

 
(210) 4-2015-34440 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Grow Green AZ  

(VN) 
Số 8, ngách 78, ngõ Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34441 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) AQBLUE LIMITED  (MT) 

Vincenti Buildings, 28/19 (Suite No. 
1618) Strait street, Valletta Vlt1432, 
Malta  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mặt nạ bảo hộ (cụ thể: mặt nạ có van thở).  
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(210) 4-2015-34442 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược - mỹ phẩm 

Kim  (VN) 
Số 61, lô 5, khu Đền Lừ 2, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-34443 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.5; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây , cam, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thuý Nga  (VN) 

Số 9/1, đường Nguyễn Bá Loan, phường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng tắc xi; sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan [du lịch]; 

dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyến hành khách.  
 
 

(210) 4-2015-34444 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng  (VN) 
9 Hoàng Điệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 

phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng.  
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(210) 4-2015-34445 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 
phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-34446 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
9 Hoàng Điệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 
phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-34449 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ; gel và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen 
không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh, chế phẩm khử mùi cơ thể; mỹ phẩm cụ 
thể là kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay chân; chế phẩm 
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chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất keo (gel), keo xịt, bọt 
(dầu xức tóc) và dầu thơm để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; 
tinh dầu dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-34450 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.12.1; A6.19.11; 1.3.1; A3.4.2; 

1.15.11; A3.4.24 
(591) Vàng tươi, vàng đậm, xanh lá cây, xanh 

nước biển, cam, đỏ, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

đầu tư Việt Xanh  (VN) 
24 đường 76, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán sữa các loại. 
 
 

(210) 4-2015-34451 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.11.7; A3.11.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH KITTY  (VN) 

Số 1E hẻm 5, Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ, căng tin, quán cafe tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2015-34452 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HA SAN - 
DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-34453 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-34454 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM    (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm 
 

 
(210) 4-2015-34455 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-34456 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM    (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-34457 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM    (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-34458 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-34459 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM    (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-34460 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-34461 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Quyên  (VN) 
ấp 11, phường Trường Lạc, quận ¤ 
Môn, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa acrylic [bán thành phẩm]; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; 
chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; nhựa tổng hợp [bán thành 
phẩm]; cao su, thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34462 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Lesso  
(VN) 
Lô R4 đường N10 khu công nghiệp Nam 
Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa acrylic [bán thành phẩm]; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; 
chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; nhựa tổng hợp [bán thành 
phẩm]; cao su, thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34463 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất; chế phẩm dược (thuốc) và dược chất có đặc tính 
chữa bệnh; vắc-xin.  

 

 
(210) 4-2015-34467 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Công nghệ và Sáng tạo Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 5, tòa nhà DC, 144 Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; nghiệp vụ tài chính.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; 
dịch vụ tư vấn trong thiết kế, phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên 
cứu và thiết kế công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-34469 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PAYLESS SHOESOURCE 

WORLDWIDE, INC.   (US) 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 
202, Topeka, Kansas 66603, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày (không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người khác 
hàng hóa bao gồm đồ đi chân, giày dép, quẩn áo, mũ, tất chân, túi, ví phụ nữ, túi xách tay, 
ba lô, túi đeo lưng, kính râm, đồ trang sức, ô, và phụ kiện thời trang để họ dễ xem và mua 
các hàng hóa này, bao gồm cả phương thức thông qua mạng internet; dịch vụ bán lẻ và 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến đồ đi chân, giày dép, quần áo, mũ, tất chân, túi, ví phụ nữ, túi 
xách tay, ba lô, túi đeo lưng, kính râm, đồ trang sức, ô, và phụ kiện thời trang. 

 
 

(210) 4-2015-34470 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.7.25; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.12 
(591) Xanh lá cây, nâu cà phê, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân cà phê 
Minh Tiến  (VN) 
Số nhà 32/178 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê và các sản phẩm từ cà phê; chè/trà; ca cao; gạo; chất thay thế cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-34471 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 2.1.22; 4.2.20; A2.1.23 
(591) Xanh dương nhạt, xanh đậm, đỏ, trắng 
(731) YONG MA INDUSTRY   (KR) 

126, Suseoksanup-ro, Seosan si, 
Chungcheongnam-do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất khử ẩm (dùng trong công nghiệp); naptalen; chất chống ẩm (dùng cho 
phần xây nề, trừ sơn); hóa chất tẩy trắng sáp; chế phẩm tẩy trắng (chất tẩy màu) dùng 
trong công nghiệp; chế phẩm hóa học để chống nấm mindiu. 
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Nhóm 03: Chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chất tẩy rửa dùng trong gia đình; 
chất thơm (nước hoa) dùng cho người; nước rửa kính. 

 
Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất khử mùi dùng trong gia đình (không 
dùng cho người và động vật); chất khử mùi không khí; chất khử mùi dùng cho quần áo, 
hàng dệt; chất khử mùi dùng trong phòng (không dùng cho người và động vật); chất khử 
mùi dùng trong xe hơi (không dùng cho người và động vật). 

 

 
(210) 4-2015-34472 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Ngô Hoàng Triều   (VN) 
63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ kinh doanh 

bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; cho thuê bất động sản; 
môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-34473 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.15; A5.5.21; 26.4.2; 

24.9.1; 26.2.7; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Cam, trắng, đen 
(731) MYUNGJIN CO., LTD   (KR) 

237, Chucheon-ro, Deokjin-gu, Jeonju-
si, Jeollabuk-do, South Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ chống tai nạn; găng tay cho thợ lặn; găng tay để bảo vệ chống 

tia X-quang dùng cho mục đích công nghiệp; mặt nạ bảo hộ.  
 

Nhóm 10: Mặt nạ dùng cho mục đích y tế (masks for medical purposes); mặt nạ vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế (sanitary masks for medical purposes); găng tay mát xa; găng tay 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 17: Cao su thô; mủ cao su, cao su tự nhiên; cao su dùng trong công nghiệp; găng 
tay cách điện; cao su nitrile (cao su tổng hợp chịu dầu). 

 
Nhóm 21: Miếng xơ mướp [vật dụng làm sạch]; thiết bị lau bụi không dùng điện; bọt biển 
cho mục đích gia dụng; găng tay dùng cho nhà bếp; găng tay để đánh bóng, găng tay làm 
vườn.  
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(210) 4-2015-34474 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 26.4.1; 25.7.25; 26.4.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Khổng Kim Phụng   (VN) 
169/9 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hơp không có cồn; nước ép trái cây; 

nước sinh  tố; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2015-34476 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 

dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

(210) 4-2015-34477 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 

dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-34478 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34479 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 

dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-34482 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 2.3.1; 2.3.11; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH Saint Honore 

đầu tư và thương mại  (VN) 
Số 5 Xuân Diệu, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Pa-tê gan; quả ôliu đã được bảo quản; dầu có thể ăn được; cá ướp muối; thịt đã 

được bảo quản; rau đã được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Bánh pizza; bánh ngọt; thực phẩm giàu tinh bột; đồ gia vị; bánh patê; nước sốt 
thịt.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-34483 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Phúc  (VN) 
155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-34484 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, cam 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sinh 
Phó  (VN) 
Số 1743 đường 30/4, phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-34485 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, cam 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sinh 
Phó  (VN) 
Số 1743 đường 30/4, phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-34491 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A3.13.10; A3.13.17; A3.13.24; A25.3.3; 

26.1.1 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as SHARP CORPORATION)  

(JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 

545 - 8522, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy hút bụi cầm tay; máy hút bụi dùng cho đệm giường; máy hút 

bụi dùng cho đệm giường có chức năng sử dụng không khí nóng bắt xe. 
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(210) 4-2015-34492 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.1.12; A5.1.5 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH đầu tư Chúng 
Ta Là Một  (VN) 
28/10/1C đường Mai Văn Ngọc, phường 

10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ dừa; tinh chất dầu dừa dùng để dưỡng tóc và dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2015-34493 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.13.25; 25.1.25; A5.5.20(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Đức  (VN) 
100 đường Phú Viên, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn (trình diễn) 

trực tiếp. 
 
 

(210) 4-2015-34494 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A3.1.22; 3.1.1; 26.1.1; 7.1.24; 7.5.10; 

24.9.1; 25.1.6; 25.1.25; A25.3.3 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
EDEN Việt Nam   (VN) 
Xóm Nam, thôn Kênh Cầu, xã Đồng 

Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc văn phòng; đồ đạc trường học; bàn (đồ nội thất); ghế (đồ nội thất); 

giường (đồ nội thất); tủ (đồ nội thất); giá để đồ. 
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(210) 4-2015-34495 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.25; 7.5.10; 

7.1.24; 25.1.6; A25.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
EDEN Việt Nam  (VN) 
Xóm Nam, thôn Kênh Cầu, xã Đồng 

Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh; tạp chí (định kì); thiết bị trang trí họa tiết; đồ dùng giảng dạy [trừ 

thiết bi giảng dạy].  

 

Nhóm 20: Đồ đạc cho gia đình; gối (không dùng cho mục đích y tế); đệm (không dùng 

cho mục đích y tế); khung tranh ảnh; đồ vật trang trí [lưu động]. 

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại 

trừ dao, dĩa và thìa; bộ nồi nấu không dùng điện; vật trang trí bàn ăn; đồ trang trí bằng sứ; 

chai lọ; đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng. 

 

Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường (không làm bằng giấy); vải vóc; màn; chăn; tấm 

phủ đồ đạc bằng vải; rèm cửa. 

 

Nhóm 27: Thảm (không dùng cho y tế); tấm phủ sàn; chiếu; vải sơn lát sàn nhà; giấy dán 

tường. 
 
 

(210) 4-2015-34496 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A3.9.2; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Long Lâm  (VN) 
Số nhà 56, tổ 4, cụm 23, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nước nóng bằng điện, thiết bị vệ sinh, thiết bị sinh hơi nước, thiết 

bị làm lạnh, thiết bị thông gió.  
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(210) 4-2015-34501 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; 26.4.3; 25.5.25; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và triển khai công nghệ An 
Thành   (VN) 
Thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa kính làm bằng kim loại; bản lề lá làm bằng kim loại; tay nắm cửa 

kính làm bằng kim loại; kẹp định vị kính làm bằng kim loại (phụ kiện dùng để liên kết); 
trụ cầu thang làm bằng kim loại; chân nhện (phụ kiện liên kết kính làm bằng kim loại).  

 

 
(210) 4-2015-34502 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.6; A5.7.23; 5.7.11; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

vàng 
(731) Nguyễn Duy Hà  (VN) 

Đội 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Bưởi tươi; hoa quả tươi; cây bưởi giống; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: bưởi tươi, hoa quả tươi, cây bưởi giống, 
cây giống.  

 

 
(210) 4-2015-34504 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.1.6; 7.5.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư và dịch vụ Việt Nhật  
(VN) 
Số 16, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn).  
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(210) 4-2015-34506 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Group Tuấn 
Anh   (VN) 
853 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 

Nhóm 20: Bàn cho trẻ em; ghế cho trẻ em.  
 

Nhóm 28: Cầu trượt; ghế xích đu (đồ chơi); ghế bập bênh (đồ chơi); nhà chơi (trò chơi).  
 

 
(210) 4-2015-34507 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Phúc Linh Việt 
Nam  (VN) 
Số 55 ngõ 291 ngách 42/30 Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ, ván sàn nhựa, ván gỗ công nghiệp; tấm lát sàn, không bằng kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2015-34508 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 
 

(731) Nguyễn Thị Tú Nga  (VN) 
Số 11 ngõ 331/20 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nồi áp suất [nồi hấp] không dùng điện, nồi hấp [nồi hấp] không dùng 

điện; mua bán bát [bát to]; mua bán bát thuỷ tinh; mua bán đồ gốm cho mục đích gia 
dụng; mua bán đồ trang trí bằng sứ; mua bán đũa; mua bán bình pha cà phê không dùng 
điện; mua bán; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; mua bán bộ nồi nấu không 
dùng điện; mua bán dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; mua bán bát đĩa bằng sành; mua 
bán lọ đựng gia vị; mua bán tách; chén, cốc; mua bán chảo rán không dùng điện; chảo 
chiên không dùng điện; mua bán đĩa, mua bán bình để uống, mua bán dụng cụ nhà bếp; 
mua bán [lò vi sóng thiết bị nấu nướng; mua bán đèn pin bỏ túi, dùng điện; mua bán chảo 
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áp suất, dùng điện; mua bán bộ tản nhiệt [sưởi ấm: đốt nóng]; mua bán lò sưởi [sưởi dầu 
đốt nóng]; mua bán tủ lạnh; mua bán thiết bị làm nóng không khí; mua bán thiết bị 
nướng; mua bán máy nướng thịt: mua bán thiết bị quay thịt; mua bán đèn đứng; mua bán 
đèn pin bỏ túi, dùng điện, mua bán thiết bị làm nóng nước; mua bán thiết bị đun nước, 
mua bán thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng, mua bán chậu tắm cho trẻ em có thể 
mang đi đuợc]; mua bán, hộp đựng kẹo: mua bán bô vệ sinh để trong phòng, mua bán giẻ 
lau để làm sạch, mua bán lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn, mua bán cái 
kẹp phơi quần áo, mua bán lược; mua bán vật dụng giữ lạnh không dùng điện mang đi 
được; mua bán dụng cụ mỹ phẩm; mua bán nắp đậy; mua bán khay đựng thức ăn rơi vãi; 
mua bán bàn chải để rửa bát đĩa, mua bán dụng cụ chia xà phòng: mua bán cối xay gia 
dụng, không dùng điện, mua bán thùng rác, mua bán khăn lau bụi cho đồ đạc trong nhà; 
mua bán đồ bằng đất nung để chứa đựng; mua bán cốc đựng trứng để ăn, mua bán cốc 
tráng men; mua bán vật trang trí bàn ăn; mua bán bút vẽ lông mày, mua bán chổi lông; 
mua bán vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; mua bán bình bẹt đựng đồ uống, 
mua bán giá giữ bàn là; mua bán chậu hoa; mua bán dụng cụ bắt ruồi bẫy hoặc chổi phất 
để xua; dụng cụ làm lạnh thực phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt dùng cho mục đích 
gia dụng, mua bán dụng cụ ép trái cây, không dùng diện: dùng cho mục đích gia dụng; 
mua bán cốc đựng trái cây để ăn, mua bán dụng cụ ép tỏi [đồ dùng nhà bếp], mua bán lọ 
thuỷ tinh [đồ đựng], mua bán găng tay dùng cho mục đích gia dụng, mua bán vỉ nướng 
[dụng cụ nấu nướng]; mua bán vật dụng giữ giấy vệ sinh, mua bán giá đỡ cho cây và hoa 
[để bày biện, sắp xếp]; mua bán khuôn làm đá viên, mua bán bình cách điện, bình cách 
nhiệt, mua bán ấm đun nước, không dùng điện; mua bán máy làm mì sợi vận hành bằng 
tay, mua bán bình phun nước hoa, mua bán đĩa giấy; mua bán tấm để ngăn sữa tràn khi 
sôi, mua bán thiết bị và máy đánh bóng dùng cho mục đích gia dụng, không chạy điện, 
mua bán dụng cụ lọc dạng lưới cho mục đích gia dụng, mua bán đĩa ăn dùng một lần; 
mua bán đồ pha trà, mua bán ấm trà, mua bán đồ gia dụng giữ nhiệt cho thực phẩm, mua 
bán dụng cụ dùng để vệ sinh; mua bán bàn chải đánh răng, mua bán bàn chải đánh răng 
dùng điện; mua bán vật dụng giữ tăm; mua bán dụng cụ cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2015-34511 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Phạm Thành Công  (VN) 
6B Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; khám chữa bệnh, răng hàm mặt, thẩm mỹ, laser thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2015-34512 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nhật   (VN) 
Xuân Đài, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 05: Sản phẩm băng vệ sinh dùng cho phụ nữ. 
 

 
(210) 4-2015-34513 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.21; 24.9.1; 26.1.1; A19.3.4; 

1.15.23 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN 

INDUSTRIAL CO., LTD    (CN) 

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle 

Road, Changsha, Hunan, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 

dùng cho mục đích y tế; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; cỏ để hút; thuốc 

lá bột để hít; hộp đựng thuốc lá để hít; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; 

dụng cụ cắt đầu xì gà; đót thuốc lá điếu, không làm bằng kim loại quý; thiết bị bỏ túi để 

cuốn thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút xì gà; đầu lọc 

cho thuốc lá điếu; đầu lọc cho xì gà; vật dụng thông điếu [dùng cho tẩu thuốc lá; giá để 

tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; diêm; 

hộp diêm, không làm bằng kim loại quý; gạt tàn, không làm bằng kim loại quý, dùng cho 

người hút thuốc; đá lửa; đầu lọc thuốc lá dạng sợi bó; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng thuốc 

lá điếu, không làm bằng kim loại quý; hộp đựng xì gà, không làm bằng kim loại quý; giấy 

hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-34514 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) MITSUBISHI ENGINEERING-

PLASTICS CORPORATION   (JP) 

9-2, Higashi-Shinbashi 1-chome, 

Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhiệt dẻo dạng thô, chưa xử lý; nhựa nhân tạo dạng thô, chưa xử lý; chất 

dẻo dạng thô, chưa xử lý; nhựa nhiệt dẻo dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên; nhựa nhân tạo 

dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên; chất dẻo dạng thô, chưa xử lý ở dạng viên.  
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(210) 4-2015-34518 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
PLASMA Việt Nam  (VN) 
A14-TT6, khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị y tế, 
dụng cụ vật tư y tế; xây dựng hồ sơ mời thầu thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế.  

 
Nhóm 42: Tư vấn về kỹ thuật của thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; lập dự án đầu tư thiết bị 
y tế, dụng cụ vật tư y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34519 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
PLASMA Việt Nam  (VN) 
A14-TT6, khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị y tế, 
dụng cụ vật tư y tế; xây dựng hồ sơ mời thầu thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế.  

 
Nhóm 42: Tư vấn về kỹ thuật của thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; lập dự án đầu tư thiết bị 
y tế, dụng cụ vật tư y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34522 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.1; 25.7.20; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (sản phẩm gốc thực vật), cà phê nhân tạo; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê.  

 
Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu chè, cà phê.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-34523 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.20; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây thẫm, trắng. 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè.   
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (sản phẩm gốc thực vật), cà phê nhân tạo; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê.   

 
Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu chè, cà phê.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-34524 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.13.1 
(591) Đỏ đun, nâu, trắng 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè.   

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (sản phẩm gốc thực vật), cà phê nhân tạo; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê.   

 
Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu chè, cà phê.   
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2015-34528 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.4.24; 26.4.2 

(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 

Duddell Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (sản phẩm gốc thực vật); cà phê nhân tạo; đồ uống 

trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê. 

 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu chè, cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2015-34529 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 

Duddell Street, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (sản phẩm gốc thực vật); cà phê nhân tạo; đồ uống 

trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê.  
 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu chè, cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2015-34530 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh coban, trắng 
(731) Ngô Viết Tuấn  (VN) 

Số 55, hẻm 1/62/23 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương 

liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  
 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-34531 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A25.7.8; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh da trời, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

ứng dụng công nghệ xây 
dựng (CONSTECHCO.,JSC)  (VN) 
Nhà số 5, ngõ 2/1, đường Nguyễn An 
Ninh, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 
Trưng thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Tấm tường bê tông nhẹ; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  
 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh) sản phẩm tấm tường bê tông nhẹ, bê tông, cấu kiện xây 
dựng bằng bê tông.  

 
 

(210) 4-2015-34532 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.6; 24.13.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh da trời, xám 
(731) Công ty TNHH máy trợ thính 

và thiết bị thính học Cát 
Tường  (VN) 
Số 9 khu D, khu nhà ở Hồ Ba Mẫu, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh) thiết bị nghe của người giảm thính lực; máy trợ thính; 
thiết bị bảo vệ thính giác.  

 

 
(210) 4-2015-34533 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANFA Việt 
Nam  (VN) 
Lô 84, mặt bằng 2107, phường Đông 
Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa (cạnh BigC Thanh Hóa)  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 29: Nem chua; thịt chế biến.  
 

Nhóm 43: Dich vụ khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-34534 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A16.1.6; 26.4.1; 24.9.1; 26.1.6; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Quốc tế IPT  (VN) 
P.1901, tòa nhà Sai Gon Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-34535 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 13.1.6 
(591) Xanh, vàng, hồng, đen. 
(731) Công ty TNHH ALCODEUS   (VN) 

84 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá; cho thuê xe; 

môi giới vận tải; hướng dẫn khách du lịch.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2015-34536 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; 6.1.2; A25.7.22; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hội sản xuất và kinh doanh 
cá thu nướng Cửa Lò  (VN) 
Khối Hải Giang II, phường Nghi Hải, thị 

xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 29: Cá thu nướng. 

 

Nhóm 35: Mua và bán cá thu nướng. 
 
 

(210) 4-2015-34537 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.3.1 

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Việt úc  (VN) 
120/11 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản; rau, củ, quả đông lạnh.  
 
 

(210) 4-2015-34538 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Việt úc  (VN) 
120/11 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản; rau, củ, quả đông lạnh. 
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(210) 4-2015-34539 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Việt úc  (VN) 
120/11 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản; rau, củ, quả đông lạnh. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm khô chế biến như: mì; bún gạo; nui; miến; hủ tiếu; phở. 
 

 
(210) 4-2015-34540 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 24.17.20 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Việt úc  (VN) 
120/11 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản; rau, củ, quả đông lạnh.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm khô chế biến như: mì; bún gạo; nui; miến; hủ tiếu; phở. 
 
 

(210) 4-2015-34542 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.22; 26.1.2; 5.5.19 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HALAL Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu thiết kế có liên quan đến chúng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34543 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.3.20; A1.7.20; 25.1.25 

(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Ngọc Hiền  (VN) 
178/21 (lầu 2) Trần Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang, đá mã não (đá phong thủy). 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang, đá phong thủy, quần áo, 

giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-34544 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.2.7; 26.3.1; 26.4.2; 26.4.9 (540) 

  

(731) Phạm Mai Khanh  (VN) 
73/3 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo (nhằm mục đích văn hóa, giải trí, nghệ 

thuật, thể thao, giáo dục).  
 

 
(210) 4-2015-34545 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.23; 26.15.15 

(591) Vàng, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Vũ Quốc Tiến  (VN) 
ấp Phước Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ tổ yến. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, gồm: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ tổ yến.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34546 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm  (VN) 
Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-34547 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & đại 
diện Asoka  (VN) 
8J Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp quĩ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện. 

 

 
(210) 4-2015-34548 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 20.7.1; 26.1.2; 24.17.20; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, hồng, vàng, xanh 

lá, xám, xanh lơ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ giấy tập 
Chính Xương  (VN) 
1600/4 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Tập giấy viết, giấy viết, vở viết hoặc vẽ, giấy. 

 

 
(210) 4-2015-34549 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sao Mon  (VN) 
43 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34551 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hòa Thái  (VN) 
1132/16 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đèn và phụ kiện của chúng, mua bán keo dán.  

 

(210) 4-2015-34552 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoà Thái   (VN) 
1132/16 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đèn và phụ kiện của chúng, mua bán keo dán.  

 

 
(210) 4-2015-34553 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ngũ kim Hua 
Sheng  (VN) 
10A đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, mua bán khoá kéo và linh kiện của chúng, mua 

bán thiết bị đo lường và linh kiện của chúng, mua bán bóng đèn và linh kiện của chúng. 
 

 
(210) 4-2015-34554 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ngũ kim Hua 
Sheng  (VN) 
10A đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, mua bán khoá kéo và linh kiện của chúng, mua 

bán thiết bị đo lường và linh kiện của chúng, mua bán bóng đèn và linh kiện của chúng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34555 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34556 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34557 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A25.7.5; A19.13.21; 26.1.1; 

A17.2.2 
(591) Xanh tím than, trắng, đỏ, đỏ mận, đỏ 

nhạt, xanh da trời 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế RUBY   (VN) 
C5/9A1 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34558 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A25.7.5; A19.13.21; 26.1.1; 

A17.2.2 
(591) Xanh tím than, trắng, đỏ, đỏ mận, đỏ 

nhạt, xanh da trời 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế RUBY    (VN) 
C5/9A1 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tuơi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-34559 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; A5.1.16; 26.4.2; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh, 

đen, xám, hồng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần thảo dược 

quốc tế BKB   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 95/35 Vũ Xuân Thiều, tổ 
20, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34560 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34561 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34562 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phẩn duợc phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34563 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 

khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34564 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SAVI    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 

khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34565 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C & G   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34566 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34567 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại Yến Ngọc   (VN) 
Số 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước yến (dùng làm đồ uống giải khát); chanh tắc xí muội (chế phẩm dùng 

làm đồ uống làm từ quả quất đồ uống không cồn).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1181 

(210) 4-2015-34570 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.3.1; 2.1.1; A2.3.23; 26.13.1; 4.5.21 

(731) NANNING GUICHU FOOD AND 

SPICES CO.,LTD.   (CN) 

Jiulian Two Teams, Shibuxingxian 

Village, Xixiangtang Area, Nanning, 

Guangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột nêm; gia vị; xốt [gia vị]; hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm ngũ cốc; tinh 

bột cho thực phẩm; đồ gia vị; hương liệu, trừ tinh dầu; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ 

tinh dầu ete và dầu tinh dầu]; vanilin [chất thay thế vani]; nước sốt thịt.  
 

 
(210) 4-2015-34571 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Diệp   (VN) 
118 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa làm bằng chất liệu phi kim loại; cửa nhựa; cửa gỗ; vật liệu xây dựng phi 

kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-34572 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Ngọc Diệp    (VN) 
118 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại.    
 

Nhóm 19: Cửa làm bằng chất liệu phi kim loại; cửa nhựa; cửa gỗ; vật liệu xây dựng phi 

kim loại.  
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(210) 4-2015-34573 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.15.15; A25.7.22; 2.9.22 
(591) Trắng, cam, cam nhạt, vàng, xanh dương, 

xanh dương nhạt, đỏ, đỏ nhạt, xám, đen 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Khải   (VN) 
211/30 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34574 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) JC PEOPLE CO., LTD.   (KR) 

C 404, 242 Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; sữa rửa mặt; 
kem dưỡng thể, dầu gội đầu; xà phòng.  

 
 

(210) 4-2015-34575 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) JC PEOPLE CO., LTD.  (KR) 

C-404, 242 Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; sữa rửa mặt; 
kem dưỡng thể; dầu gội đầu; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2015-34576 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A3.13.4; A3.13.24; 25.7.25; 

A2.1.23 
(591) Trắng, nâu, vàng, đỏ 
(731) SPRING4 FOOD AGRICULTURAL 

CO., LTD  (KR) 
406 Maejukheon-ro, Eunjin-myeon, 
Nonsan-si, Chungcheongnam-do, 320-
823 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Thực phẩm đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; mật ong; đường (thực phẩm); nước 

xốt (gia vị); cà phê dạng xi rô; bột mật ong; đường bột (thực phẩm); bột bơ mật ong (bao 

gồm bơ trong bột mật ong); kẹo; chất thay thế đường. 
 

 
(210) 4-2015-34577 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 
Thiên Văn  (VN) 
Nhà ông Văn, thôn Tri Chỉ Nam, xã 

Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Giỏ xe đạp; giỏ xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-34578 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) IS&C CO.,LTD  (KR) 

001-ho, 15F, 97, Saemal-ro, Guro-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm đa chức năng; mặt nạ làm đẹp được đóng trong hộp; mỹ 

phẩm dùng trên da; mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; mỹ 

phẩm chống nắng.  
 

 
(210) 4-2015-34579 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.3.23; 24.15.21; 

A24.15.7 

(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hữu Thanh  (VN) 
20 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường. 
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(210) 4-2015-34580 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hữu Thanh  (VN) 
20 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-34581 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Cam, xanh lá cây, đen 
(731) ZHANG LIYING  (CN) 

Room 304 Pu Chang Er Cun 1st Tower, 
Pukou District, Najing City, Jiangsu, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy giặt áp lực cao; máy nhào (máy trộn); máy nén; máy tiện và cắt 

ren; máy đào đất; máy phát điện; máy xay; máy gia công kim loại; máy mài; máy hàn 
điện. 

 

 
(210) 4-2015-34582 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A9.9.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOG  (VN) 
Số 31, ngõ 1, Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, dây lưng, ví da, cặp sách. 

 

 
(210) 4-2015-34583 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24; 26.1.1; 26.1.4; A25.7.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOG   (VN) 
Số 31, ngõ 1, Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; ví đựng tiền (ví bỏ túi); túi thể 
thao; vali xách tay. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; giày cao cổ; quần áo, trang phục; quần áo da; giày. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, dây lưng, ví da, cặp sách. 

 

 
(210) 4-2015-34584 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng cánh sen, hồng nhạt, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Koang Minh  
(VN) 
Tầng 1 Làng sinh viên Hacinco, cổng số 
5, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; phấn thơm; nước hoa; kem dưỡng; son môi; mặt nạ làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-34585 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 13.1.5; 20.7.1; 5.5.16; 5.7.3; 5.3.17 
(591) Hồng nhạt, hồng đậm, xanh lá cây, xanh 

da trời, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Koang Minh  
(VN) 
Tầng 1, Làng sinh viên Hacinco, cổng số 
5, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (học viện ); huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa; hướng 

dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 
 

(210) 4-2015-34586 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng nhạt, hồng đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Koang Minh  
(VN) 
Tầng 1 Làng sinh viên Hacinco, cổng số 
5, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 44: Vật lý trị liệu cụ thể là: xông hơi, xoa bóp, chăm sóc da mặt; trung tâm chăm 
sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ tắm hơi; chữa bệnh bằng phương pháp nắn 
khớp xương. 

 

 
(210) 4-2015-34587 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
SANA  (VN) 
P808, tầng 8, 27 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-34588 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.6; A5.7.23; 8.1.18 
(591) Trắng, hồng, xanh lá mạ, xanh lá cây 
(731) WHOLEFARM AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
4 Maxted Court, Alexandra Hills, 
Brisbane. QLD 4161 Australia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột để làm sữa chua; chế phẩm để làm đồ uống từ sữa chua; bột uống liền để 

làm đồ uống từ sữa chua; chiết xuất và tinh chất để làm đồ uống từ sữa chua. 
 

Nhóm 30: Hỗn hợp sữa chua đông lạnh; hỗn hợp sữa chua đông lạnh ở dạng bột. 
 
 

(210) 4-2015-34592 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty CP đầu tư phát triển 

Chè Tam Đường  (VN) 
Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè ( trà ); cà phê. 
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(210) 4-2015-34597 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86711536 31.07.2015 US 

(731) SPARTAN MOTORS, INC.   (US) 
1541 Reynolds Road, Charlotte, 
Michigan 48813, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Ăng ten; xe cứu hỏa; xe cứu hộ (cho công tác cứu hỏa chuyên dụng) được trang 

bị đặc biệt để cứu hộ và không phải để chăm sóc y tế. 
 

 
(210) 4-2015-34598 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86711692 31.07.2015 US 

(731) SPARTAN MOTORS, INC.   (US) 
1541 Reynolds Road, Charlotte, 
Michigan 48813, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận của xe tải, bao gồm khoang lái xe tải được trang bị tối ưu; khung 

gầm ô tô; khoang lái và khung gầm xe dã ngoại, xe buýt và phương tiện vận tải sử dụng 
trong các trường hợp khẩn cấp. 

 

 
(210) 4-2015-34599 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86711580 31.07.2015 US 

(731) SPARTAN MOTORS, INC   (US) 
1541 ReynoIds Road, Charlotte, 
Michigan 48813, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Ăng ten; xe cứu hỏa; xe cứu hộ (cho công tác cứu hỏa chuyên dụng) được trang 

bị đặc biệt để cứu hộ và không phải để chăm sóc y tế. 
 

 
(210) 4-2015-34600 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 86/711,628 31.07.2015 US 

  
(731) SPARTAN MOTORS, INC.   (US) 

1541 Reynolds Road, Charlotte, 
Michigan 48813, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 12: « tô tải và các phụ tùng của ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ] và 

các phụ tùng của xe tải.  
 

 
(210) 4-2015-34602 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Vương Hưng Thịnh  (VN) 
39/1 đường Lô Tư, phường Bình Hưng 

Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán áo mưa các loại.  
 

 
(210) 4-2015-34603 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH Ha San - 
Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-34604 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Cơ sở sản xuất Phát Đạt  (VN) 
Số nhà 221 ấp An Ninh, xã Bình An, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, cá, rau, củ, trái cây sấy khô, trứng.  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến: thịt, cá, rau, củ, trái cây sấy khô, trứng.  
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(210) 4-2015-34605 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.11; A3.13.12; A3.13.24; 1.15.21 

(591) Đỏ, xanh lá nhạt, trắng, đen, vàng 

(731) Tống Kiều Nga  (VN) 
Số 16 ngách 158/168 phố Ngọc Hà, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng, túi xách, ba lô, cặp sách.  
 

 
(210) 4-2015-34607 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.24; 1.15.21; A5.3.13 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Công ty cổ phần Giấy Miền 
Nam  (VN) 
145/34/6 đường TX 52, khu phố 4, 

phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy; giấy vệ sinh; giấy vở, giấy cát tông. 
 

 
(210) 4-2015-34609 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.6; 1.13.1 

(591) Cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
năng lực trí tuệ  (VN) 
Số 20 đường 12, phường Tăng Nhơn Phú 

B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điểu khiển 

cuộc hội thảo; giáo dục; đào tạo.  
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(210) 4-2015-34610 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ đánh dậy bọt không sữa chủ yếu 

dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem 
đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm từ sữa và váng sữa 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem 
đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sữa được dùng làm 
nhân cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và nhân (cho thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), sữa được dùng 
làm lớp phủ cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa 
trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), được dùng 
làm lớp phủ cho thực phẩm; bơ với thành phần chủ yếu là từ sữa và kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); sản phẩm kem đánh dậy bọt làm từ sữa và sản phẩm kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa; kem đánh dậy bọt làm từ sữa dùng cho đồ uống và kem đánh dậy bọt không 
sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sữa), dùng cho đồ uống; sữa được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh và kem đánh dậy 
bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa), được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh; sữa chua làm từ sữa và sữa chua 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân (cho thực 
phẩm) được đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa 
đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) làm từ 
sữa và kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa chua dùng làm lớp phủ cho 
thực phẩm; sữa dừa, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) 
là thành phần chủ yếu dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ 
tương) là thành phần chủ yếu dùng làm nhân cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ 
tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp kem phủ cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; váng sữa 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm kem (được đánh dậy bọt). 

 
Nhóm 30: Bánh putding làm từ sữa và không chứa bơ sữa; xirô dạng lỏng dùng làm lớp 
phủ trên bề mặt thực phẩm; lớp phủ và nhân cho thực phẩm.  
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(210) 4-2015-34611 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) NBD HEALTHCARE CO., LTD.   (TH) 

898 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, 

Buengkum, Bangkok 10230 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Gel làm trắng da; tinh dầu dưỡng thể, xà phòng dạng lỏng; khăn giấy không 

dùng cho mục đích y tế (trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 

chống nắng; mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho em bé được đóng chai; nước xả vải; chất tẩy 

rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; xà phòng; 

dầu gội đầu; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm.  
 

 
(210) 4-2015-34612 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.2.1 

(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Hùng  (VN) 
A9 Khu Tân Thuận Nam, đường Phú 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày và dép. 
 

 

(210) 4-2015-34613 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.2.1 

(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiện Hùng  (VN) 
A9 khu Tân Thuận Nam, đường Phú 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2015-34614 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.3.3; A25.7.21; 3.1.1; A3.1.22; 

24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 26.5.1 
(591) Vàng đậm, đen, trắng, đen, xanh, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Song 

TỶ    (VN) 
Số 079 đường Võ Văn Truyện, khu phố 
2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-34615 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.6; 3.1.1; A3.1.22; 

A1.1.5; A26.11.8 
(591) Vàng, vàng đậm, đen, trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Song 

TỶ   (VN) 
Số 079 đường Võ Văn Truyện, khu phố 
2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-34616 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Vàng, vàng đậm, đen, trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Song 

TỶ   (VN) 
Số 079 đường Võ Văn Truyện, khu phố 
2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-34617 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương nhạt, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và du 
lịch DANKO  (VN) 
Số 22 lô A tổ 54, ngõ 88 phố Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc 

tiến thương mại.  
 

Nhóm 36: Đầu tư xây dựng, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 
công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ, chuẩn bị mặt 
bằng; hoàn thiện công trình xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện theo 
hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ đồ ăn uống cho tiệc, hội họp, 
đám cưới); dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày.  

 

 
(210) 4-2015-34618 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-34620 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) EASTMAN MACHINE COMPANY  

(US) 
779 Washington Street, Buffalo, New 
York 14203, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt vải và phụ tùng máy cắt vải.  
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(210) 4-2015-34621 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(731) TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.  

(JP) 
17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe, săm xe và bánh xe các loại. 

 

 
(210) 4-2015-34623 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) ZHEJIANG ZHONGHANG PUMP CO., 

LTD   (CN) 
No. 30 Hangwen Road, Daxi Town, 
Wenling City, Taizhou, Zhejiang, China 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ly tâm; bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; máy 

bơm dầu mỡ bôi trơn; máy bơm; máy bơm chân không; máy bơm hơi; cần trục [thiết bị 
nâng và nhấc]; băng tải vận hành bằng khí nén; máy và hệ thống sàng.  

 

 
(210) 4-2015-34624 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34625 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HETERO LABS LIMITED  (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-34626 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh tím than, xanh nước biển, trắng, 

ghi, đỏ 
(731) INNOVITELLE, INC.  (PH) 

Bonaventure Plaza, Ortigas Ave., 
Greenhills, San Juan City, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm 

thơm mát hơi thở; chất làm bóng răng; gel làm trắng răng; các chế phẩm làm sạch răng 
giả.  

 

 
(210) 4-2015-34627 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng, ghi 
(731) INNOVITELLE, INC.  (PH) 

Bonaventure Plaza, Ortigas Ave., 
Greenhills, San Juan City, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tắm; kem dưỡng ẩm dùng cho mặt và toàn thân; sữa dưỡng toàn 

thân và tay; sữa rửa mặt; nước thơm; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-34629 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Vũ Anh Thuỳ  (VN) 

Số 4 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát - xa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-34630 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-34631 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.2.7; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Vàng đồng, đen, da cam 
(731) Công ty cổ phần Đo Lường  

(VN) 
Phòng 108, nhà A, khu chung cư Xuân 
Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị cân đo.  
 

Nhóm 42: Kiểm định thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị cân đo; kiểm định và hiệu 
chuẩn đo thử nghiệm đồng hồ nước, cột đo nhiên liệu, đồng hồ xăng dầu, đồng hồ khí, khí 
hóa lỏng và các phương tiện đo khác về khối lượng, độ dài, nhiệt, áp; tư vấn liên quan 
khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đo lường.  

 

 
(210) 4-2015-34632 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Đạo  (VN) 
62 đường số 3, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống (gà thả vườn).  
 

 
(210) 4-2015-34633 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 5.5.19; A5.5.21; 25.1.6; 26.1.1; 

5.9.19 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh chuối, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Mỹ Hưng  (VN) 
80A Hòa Bình, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu nành sấy, hạt đậu nành đã qua chế biến. 
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(210) 4-2015-34634 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.13.1; A26.11.12 

(591) Tím, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phát triển Đông Dương  (VN) 
Số 33 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đá mã não; bùa hộ mạng; đồ trang sức từ đá quý nhân tạo; đồ trang sức; olivin; 

đá quý; đá bán quý; spinel.   
 

 
(210) 4-2015-34635 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DVMOTOR  
(VN) 
18 đường Giải Phóng, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, động cơ xe máy, động cơ xe máy điện, 

động cơ xe đạp điện, yên xe máy, yên xe máy điện, yên xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2015-34636 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.9; 3.7.17; 

26.15.15 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Sao  
(VN) 
28 Trịnh Lỗi, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Rương, hòm, vali và túi du lịch, ô (dù).  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: vali, túi du lịch, balo, bóp ví, dây lưng, ô và dù bằng chất 

liệu da, giả da và vải dù ép nhựa, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ chơi và văn phòng 

phẩm; quản lý dịch vụ: giới thiệu việc làm.  
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1198 

(210) 4-2015-34637 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Viết  (VN) 
Xóm 7, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc làm sạch nước; 

máy lọc nước; cây nước nóng lạnh; thiết bị làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2015-34638 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và xây dựng Đại Việt  (VN) 
Tổ 2, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp nhựa polycarbonate, vật liệu xây dựng làm bằng nhựa cacbon tổng 

hợp. 
 

 
(210) 4-2015-34639 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và xây dựng Đại Việt  (VN) 
Tổ 2, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp nhựa polycarbonate, vật liệu xây dựng làm bằng nhựa cacbon tổng 

hợp. 
 

 
(210) 4-2015-34640 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.16 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Tân 

¸  (VN) 
Số 21, ngõ 64 đường Lĩnh Nam, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất. 
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(210) 4-2015-34641 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.2; A16.1.16 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh lá, trắng, đen

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí, sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-34642 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.24; 25.1.25; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí, sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-34643 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) MYUNG HWA METAL CO., LTD  

(KR) 
225-136, Sinpyung-road, Sinpyung-
myeon, Dangjin City, Chungcheongnam-
do 343-814, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Đinh vít định vị bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; đinh ốc bằng kim loại; 

bu lông kim loại dập nguội; đai ốc bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; bu lông bằng 
kim loại; đinh vít đồ đạc bằng kim loại, bu lông đầu hình 6 cạnh bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-34644 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 16.3.17; 26.1.1; 26.1.4 
(731) QUALITAT (THAILAND) CO., LTD  

(TH) 
125 Charansanitwong Rd.Bang-Or 
Bangplad Bangkok 10700 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh, máy làm kem lạnh, máy làm đá bào lạnh, máy làm nước 
nóng, máy pha cà phê tự động. 
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(210) 4-2015-34645 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.1.25 

(731) FANCY WORLD CO., LTD  (TH) 

129 Charansanitwong Rd. Bang-Or 

Bangplad Bangkok 10700, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể (đồ uống điện 

giải); đồ uống từ hoa quả; nước ép trái cây; đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đồ 

uống. 
 

 
(210) 4-2015-34646 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.3.8; A2.3.16; A26.11.12 

(731) FANCY WORLD CO., LTD  (TH) 

129 Charansanitwong Rd. Bang-Or 

Bangplad Bangkok 10700, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể (đồ uống điện 

giải); nước ép trái cây; đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-34648 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 22.1.15 

(591) Vàng đồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mộc Cầm Cafe  
(VN) 
¤ 01,02,03 đường số 27, tổ 4 khu 2 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
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(210) 4-2015-34650 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Hoàng Anh   (VN) 
Số 35 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp gấp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp và phụ tùng xe đạp điện gồm 

những bộ phận sau: khung xe đạp, tay lái xe đạp, các bộ phận của tay lái xe đạp, bộ phận 
của phần đầu khung xe đạp, líp xe đạp, bánh răng (của xe đạp điện), yên xe, vỏ bọc yên 
xe, cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, ống của cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, 
bàn đạp, trục cho khung xe đạp, lốp xe đạp, bánh xe đạp, săm xe đạp, nan hoa xe đạp, trục 
đứng để lắp tay lái xe đạp, cái đèo hàng của xe đạp, chắn bùn xe đạp, xích xe đạp, hộp 
xích xe đạp, dây chuyển động dùng để nối các bánh xe, trục bánh xe đạp, phanh và cái 
đòn bẩy xe đạp, đai và kẹp đỡ bàn chân (của xe đạp đua).  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: xe đạp, xe đạp gấp, xe đạp điện và xe đạp điện có 
thể gập lại được, các bộ phận cấu trúc của các loại xe đạp nói trên, phụ tùng cho xe đạp, 
cho xe đạp gấp, cho xe đạp điện và cho xe đạp điện có thể gập lại được cụ thể là: khung 
xe đạp, tay lái xe đạp, các bộ phận của tay lái xe đạp, bộ phận của phần đầu khung xe 
đạp, líp xe đạp, bánh răng (của xe đạp điện), yên xe, vỏ bọc yên xe, túi đeo sau yên xe (bộ 
phận của xe đạp), cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, ống của cột trụ cho phần yên ngồi 
của xe đạp, bàn đạp, trục cho khung xe đạp, lốp xe đạp, bánh xe đạp, săm xe đạp, nan hoa 
xe đạp, bơm cho xe đạp, trục đứng để lắp tay lái xe đạp, cái đèo hàng của xe đạp, chắn 
bùn xe đạp, xích xe đạp, hộp xích xe đạp, dây chuyển động dùng để nối các bánh xe, trục 
bánh xe đạp, phanh và cái đòn bẩy xe đạp, đai và kẹp đỡ bàn chân (của xe đạp đua), ghế 
ngồi an toàn của xe đạp cho trẻ em (bộ phận của xe đạp), giá gác hành lý của xe đạp (bộ 
phận của xe đạp), giá gác hành lý sau xe đạp (bộ phận của xe đạp), chuông xe đạp, chắn 
bùn xe đạp, chân chống xe đạp, gương hậu xe đạp, miếng vá cho lốp xe, xe đẩy trẻ con, 
giá đựng hàng cho xe đạp (bộ phận của xe đạp), miếng vá săm lốp xe có sẵn keo dán, bơm 
xe đạp, tay nắm của tay lái xe đạp, túi đựng gắn với xe đạp (bộ phận của xe đạp), giá gác 
hành lý gắn trên mui xe ô tô (bộ phận của xe ô tô), vỏ bọc tay nắm của tay lái xe đạp, 
phần thân của tay lái xe đạp, xe tải có mui, cái giỏ đèo hàng gắn với xe đạp (bộ phận của 
xe đạp), bánh xe cho xe đạp, các bộ phận phụ tùng của xe đạp, vành cho bánh xe máy.  

 

 
(210) 4-2015-34651 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hoàng Anh   (VN) 
Số 35 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp gấp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp và phụ tùng xe đạp điện gồm 
những bộ phận sau: khung xe đạp, tay lái xe đạp, các bộ phận của tay lái xe đạp, bộ phận 
của phần đầu khung xe đạp, líp xe đạp, bánh răng (của xe đạp điện), yên xe, vỏ bọc yên 
xe, cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, ống của cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, 
bàn đạp, trục cho khung xe đạp, lốp xe đạp, bánh xe đạp, săm xe đạp, nan hoa xe đạp, trục 
đứng để lắp tay lái xe đạp, cái đèo hàng của xe đạp, chắn bùn xe đạp, xích xe đạp, hộp 
xích xe đạp, dây chuyển động dùng để nối các bánh xe, trục bánh xe đạp, phanh và cái 
đòn bẩy xe đạp, đai và kẹp đỡ bàn chân (của xe đạp đua).  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: xe đạp, xe đạp gấp, xe đạp điện và xe đạp điện có 
thể gập lại được, các bộ phận cấu trúc của các loại xe đạp nói trên, phụ tùng cho xe đạp, 
cho xe đạp gấp, cho xe đạp điện và cho xe đạp điện có thể gập lại được cụ thể là: khung 
xe đạp, tay lái xe đạp, các bộ phận của tay lái xe đạp, bộ phận của phần đầu khung xe 
đạp, líp xe đạp, bánh răng (của xe đạp điện), yên xe, vỏ bọc yên xe, túi đeo sau yên xe (bộ 
phận của xe đạp), cột trụ cho phần yên ngồi của xe đạp, ống của cột trụ cho phần yên ngồi 
của xe đạp, bàn đạp, trục cho khung xe đạp, lốp xe đạp, bánh xe đạp, săm xe đạp,  nan 
hoa xe đạp, bơm cho xe đạp, trục đứng để lắp tay lái xe đạp, cái đèo hàng của xe đạp, 
chắn bùn xe đạp xích xe đạp, hộp xích xe đạp, dây chuyển động dùng để nối các bánh xe, 
trục bánh xe đạp, phanh và cái đòn bẩy xe đạp, đai và kẹp đỡ bàn chân (của xe đạp đua), 
ghế ngồi an toàn của xe đạp cho trẻ em (bộ phận của xe đạp), giá gác hành lý của xe đạp 
(bộ phận của xe đạp), giá gác hành lý sau xe đạp (bộ phận của xe đạp), chuông xe đạp, 
chắn bùn xe đạp, chân chống xe đạp, gương hậu xe đạp, miếng vá cho lốp xe, xe đẩy trẻ 
con, giá đựng hàng cho xe đạp (bộ phận của xe đạp), miếng vá săm lốp xe có sẵn keo dán, 
bơm xe đạp, tay nắm của tay lái xe đạp, túi đựng gắn với xe đạp (bộ phận của xe đạp), giá 
gác hành lý gắn trên mui xe ô tô (bộ phận của xe ô tô), vỏ bọc tay nắm của tay lái xe đạp, 
phần thân của tay lái xe đạp, xe tải có mui, cái giỏ đèo hàng gắn với xe đạp (bộ phận của 
xe đạp), bánh xe cho xe đạp, các bộ phận phụ tùng của xe đạp, vành cho bánh xe máy.  

 

 
(210) 4-2015-34652 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) SHISHI CITY JIN RONG PLASTIC & 

HETAL CO.LTD   (CN) 
GuiHu DongYang Industry District, 
Shishi City, Fujian P.R.C (China)  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho ngành may mặc gồm: máy đóng nút bằng tay; máy đóng nút 

bằng điện; máy đóng nút điện tự động, cói đóng nút (máy đóng nút). 

 
Nhóm 26: Các sản phẩm phục vụ ngành may mặc gồm: nút chuông, nút chặn (bằng nhựa 
hoặc kim loại); ti bắn, ti xỏ (bằng nhựa); khoen áo; các loại khóa bao gồm: khóa túi xách, 
khóa giày, khóa nón (bằng nhựa hoặc kim loại); các loại dây kéo bằng nhựa, bằng nylon 
hoặc bằng kim loại; đinh ghim. 
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(210) 4-2015-34653 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.4 

(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ tin học Nguyễn Việt  
(VN) 
84 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị; thiết bị mang dữ liệu từ tính; thẻ mang dữ liệu từ tính.  

 

Nhóm 42: Thiết kế, phát triển phần mềm trong lĩnh vực viễn thông; thiết kế website; thiết 

kế phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
 

 
(210) 4-2015-34655 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A3.1.24; 4.3.3; 4.3.9 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Toàng Năng  (VN) 
17D Minh Khai, phường Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Combustible oil - dầu nhiên liệu; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho 

nhiên liệu động cơ; industrial oil đầu công nghiệp; chất bôi trơn; dầu nhờn; đầu để bôi 

trơn; dầu động cơ. 
 

 
(210) 4-2015-34656 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Phạm Thị Yên   (VN) 
Số 5, ngõ 62, phố Nguyễn Chính, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép; váy; quần áo ngủ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, mũ, giày, dép, 

váy, quần áo ngủ, quần áo lót mặc bên trong.  
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(210) 4-2015-34657 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Phạm Thị Yên   (VN) 
Số 5, ngõ 62, phố Nguyễn Chính, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép; váy; quần áo ngủ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, mũ, giày, dép, 

váy, quần áo ngủ, quần áo lót mặc bên trong.  
 

 
(210) 4-2015-34658 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 

(591) Đỏ tươi, trắng 

(731) Công ty TNHH Tiên Phương ATP 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-34660 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) ETERNAL MATERIALS CO., LTD.  

(TW) 

No. 578, Chien-Kung Road, Kaohsiung, 

Taiwan  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa acrylic, dạng thô; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; hóa chất 

cảm quang sử dụng trong sản xuất các loại nhựa UV. 

 

Nhóm 02: Sơn phủ; mực in; véc ni; sơn.  
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(210) 4-2015-34661 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ETERNAL MATERIALS CO., LTD.  

(TW) 
No. 578, Chien-Kung Road, Kaohsiung, 
Taiwan    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Đơn hợp acrylic, dạng thô.  
 

 
(210) 4-2015-34664 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1; 5.5.1; 25.7.25; 5.7.6 
(591) Trắng, ghi, đỏ, đỏ nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  
(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 
kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-34665 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.25; 25.1.25; 9.1.10 
(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  

(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 
kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-34666 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.25; 5.5.23; 3.1.6; A2.5.22 
(591) Nâu, nâu nhạt, trắng, vàng, vàng nhạt, 

đen, đỏ, ghi, tím, xanh dương đậm, xanh 
lá nhạt, hồng 

(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  
(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 
kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-34668 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Phí Công Toàn  (VN) 
Phòng 2105 tầng 21, tòa nhà 24T, 
Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn tổ 

chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự. 
 

 
(210) 4-2015-34669 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đen, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vesta  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 16, tổ dân phố 3, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước dùng cho gia đình; nồi cơm điện; bếp từ; bếp 
hồng ngoại; quạt điện.  

 
 

(210) 4-2015-34670 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 26.4.7; 26.4.8; 26.4.9; 25.5.25; 

A5.5.22; A1.1.12 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh non, xanh lá 

mạ, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Sinh Học Hà Nội  (VN) 
Số 39 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
Nhóm 29: Quả gấc đã qua sơ chế, hạt gấc đã qua sơ chế.  
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Nhóm 30: Gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi, cây gấc giống, hạt gấc giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, quả gấc đã qua sơ chế, hạt gấc đã qua sơ chế,  gạo, thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, rau, củ, quả tươi, cây gấc giống, hạt gấc giống.  
 

 
(210) 4-2015-34671 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.1.1; A24.1.7; 25.5.2; 1.3.1; 1.15.11; 

2.3.10 

(591) Đen, trắng, nâu, xanh ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hồng 
Hải  (VN) 
Lô 28/50 Phùng Chí Kiên, khu đô thị 

Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định  
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước và các sản phẩm sơn vecni.  
 

 
(210) 4-2015-34672 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hồng 
Hải  (VN) 
Lô 28/50 Phùng Chí Kiên, khu đô thị 

Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định  
 

(511)   Nhóm 43: Quán phở. 
 

 
(210) 4-2015-34673 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
BACH'CHAMBARD  (VN) 
Lô C3.2 KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, 

Ninh Bình  
 

(511)   Nhóm 19: Nhũ tương nhựa đường dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2015-34674 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít tông cho xi lanh, séc măng. 
 

 
(210) 4-2015-34675 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bạc đỡ trục cơ (miễng dên).  
 

 
(210) 4-2015-34676 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bạc đỡ trục cơ (miễng dên).  
 

 
(210) 4-2015-34677 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Bạc đỡ trục cơ (miễng dên).  
 

 
(210) 4-2015-34678 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh; pít tông cho xi lanh; séc măng. 
 

 
(210) 4-2015-34679 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu đất, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Gạo An Giang  (VN) 
71A Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2015-34681 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi  (VN) 
Số 2 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống có ga, các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 

quả, nước ép hoa quả; xi-rô. 
 

 
(210) 4-2015-34682 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi   (VN) 
Số 2 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống có ga, các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 

quả, nước ép hoa quả; xi-rô. 
 

 
(210) 4-2015-34683 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8; 26.13.25 

(591) Vàng ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thạch Sanh  (VN) 
Số 79 Trần Hưng Đạo, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-34684 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Đạt  (VN) 
Đội 4, thôn Minh Khai, thị trấn Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tư vấn nghiệp vụ thương mại; lập bản kê khai 

thuế; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ lập hoá đơn.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải; dịch vụ giải quyết tranh 

chấp ngoài toà án; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
 

 
(210) 4-2015-34685 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phương Linh  (VN) 
58 nhà E, khu đô thị Đại Kim, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34686 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) CHUNGUANG HARDWARE CO., 

LTD.  (CN) 
B3-1 Wanquan Furniture Manufacture 
Base, Pingyang, Wenzhou City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; xích bằng 

kim loại; bản lề bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim loại; vật dụng chặn cửa bằng kim 
loại; ròng rọc cho cửa sổ; cổng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; 
hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt cho cửa và khóa. 

 

 
(210) 4-2015-34687 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quê Việt  (VN)
Tổ 26, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2015-34688 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Lương Phước Toàn  (VN) 
256/64 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-34690 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai.  
 

 
(210) 4-2015-34691 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước giải khát trái cây; đồ uống không có 

cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2015-34692 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
210) 4-2015-34693 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34694 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34695 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y.  

 
 

 
(210) 4-2015-34696 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34697 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-34698 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-34699 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34700 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34701 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34702 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Trần Tường An  (VN) 
86/2/5 Ông ích Khiêm, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán 
rượu; quán bia. 

 

 
(210) 4-2015-34703 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Khánh Huyền   (VN) 
27 LK 12 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dùng điện; dụng cụ vệ sinh răng miệng, dùng điện.  
 

 
(210) 4-2015-34704 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15; 26.4.4; 26.3.23; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi sao 
Thời trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, bánh mì, bánh, kem ăn (kem lạnh).  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của ca sĩ; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ sắp xếp và biên 

tập tài liệu. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-34705 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.5.1; 1.15.15; 1.15.21 

(591) Xanh dương, trắng, xanh lá nâu, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kông Thành  (VN) 
410/80/8 khu phố 7, đường HT 13, 

phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống tinh khiết; nước ép trái cây; nước uống có 

ga; nước chanh; xi rô dùng cho đồ uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34706 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.2; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH My Second 
Home  (VN) 
Số 11, ngõ 279 đường Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-34707 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.3.24; 4.5.14; 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) 1. Lê Thị Kỳ Duyên  (VN) 
68 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

2. Võ Nguyễn Mai Thy  (VN) 
68 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 32: Nước ngọt (đồ uống không chứa cồn). 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
210) 4-2015-34708 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) 1. Lê Thị Kỳ Duyên  (VN) 
68 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

2. Võ Nguyễn Mai Thy  (VN) 
68 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 32: Nước ngọt (đồ uống không chứa cồn). 
 

Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-34709 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Lâm  (VN) 
68 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước ngọt). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-34710 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.1.5; 

A24.3.7; 15.7.1 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hữu hạn Koala 
V  (VN) 
16/1 đường Hồ Xuân Hương, phường 9, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 26: Khoá kéo. 
 

 
(210) 4-2015-34711 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; 26.13.1 

(591) Xanh da trời, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Koala V   (VN) 
16/1 đường Hồ Xuân Hương, phường 9, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 26: Khoá kéo. 
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(210) 4-2015-34713 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
ứng dụng công nghệ HCT  (VN) 
Số 14/18, ngõ 165, đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm, công tắc điện, tủ phân phối (điện), chuông cửa (điện), cầu dao điện, dây 
điện.  

 
Nhóm 11: Đèn, đèn led [thiết bị chiếu sáng], chao đèn, máng đèn, chụp đèn.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ổ cắm, công tắc, tủ phân phối (điện), chuông điện 
(điện), cầu dao điện, cầu chì, phích cắm, chấn lưu đèn, đèn, đèn led, chao đèn, máng đèn, 
chụp đèn, máy sấy tóc, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, chảo áp suất dùng điện, tủ 
lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), máy hút bụi, máy lọc nước, máy điều hòa nhiệt độ, 
quạt điện; quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, thi công, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện.  

 

 
(210) 4-2015-34714 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
ứng dụng công nghệ cao HCT  
(VN) 
Số 14/18, ngõ 165, đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm, công tắc điện, tủ phân phối (điện), chuông cửa (điện), cầu dao điện, dây 
điện.  

 
Nhóm 11: Đèn, đèn led [thiết bị chiếu sáng], chao đèn, máng đèn, chụp đèn.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ổ cắm, công tắc, tủ phân phối (điện), chuông điện 
(điện), cầu dao, điện cầu chì, phích cắm, chấn lưu đèn, đèn, đèn led, chao đèn, máng đèn, 
chụp đèn, máy sấy tóc, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, chảo áp suất dùng điện, tủ 
lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), máy hút bụi, máy lọc nước, máy điều hòa nhiệt độ, 
quạt điện; quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, thi công, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện.  
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(210) 4-2015-34715 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
ứng dụng công nghệ cao HCT  
(VN) 
Số 14/18, ngõ 165, đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm, công tắc điện, tủ phân phối (điện), chuông cửa (điện), cầu dao điện, dây 

điện.  

 

Nhóm 11: Đèn, đèn led, chao đèn, máng đèn, chụp đèn.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ổ cắm, công tắc, tủ phân phối (điện), chuông điện 

(điện), cầu dao điện, cầu chì, phích cắm, chấn lưu đèn, đèn, đèn led, chao đèn, máng đèn, 

chụp đèn, máy sấy tóc, nồi cơm) điện, ấm đun nước dùng điện, chảo áp suất dùng điện, tủ 

lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), máy hút bụi, máy lọc nước, máy điều hòa nhiệt độ, 

quạt điện, quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, thi công, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện.  
 

 
(210) 4-2015-34716 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Philip Morris Brands Sμrl  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000 

Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà, thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá dùng để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút bằng 

tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá có chứa hương liệu (thuốc lá kretek); thuốc 

lá dạng bột ẩm để ngậm (thuốc lá smus); chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục 

đích y tế); thuốc lá điện tử; sản phẩm thuốc lá cho mục đích để được làm nóng; thiết bị 

điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc 

thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; dung dịch nicotin lỏng dùng cho 

thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, thuốc lá cuộn dạng 

ống, đầu lọc thuốc lá, hộp đựng thuốc lá bằng kim loại, hộp đựng thuốc lá điếu, gạt tàn 

thuốc lá, tẩu thuốc lá, dụng cụ bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm.  
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1222 

(210) 4-2015-34717 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.1; 17.2.5 
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà, thuốc lá 
điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá dùng để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút bằng 
tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá có chứa hương liệu (thuốc lá kretek); thuốc 
lá dạng bột ẩm để ngậm (thuốc lá snus); chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích 
y tế); thuốc lá điện tử; sản phẩm thuốc lá cho mục đích để được làm nóng; thiết bị điện tử 
và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để 
tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; dung dịch nicotin lỏng dùng cho thuốc lá điện 
tử; vật dụng cho người hút thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, thuốc lá cuộn dạng ống, đầu lọc 
thuốc lá, hộp đựng thuốc lá bằng kim loại, hộp đựng thuốc lá điếu, gạt tàn thuốc lá, tẩu 
thuốc lá, dụng cụ bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm.  

 

 
(210) 4-2015-34718 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.1.4 
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000 
Switzerland   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà, thuốc lá 
điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá dùng để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút bằng 
tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá có chứa hương liệu (thuốc lá kretek); thuốc 
lá dạng bột ẩm để ngậm (thuốc lá snus); chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích 
y tế); thuốc lá điện tử; sản phẩm thuốc lá cho mục đích để được làm nóng; thiết bị điện tử 
và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để 
tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; dung dịch nicôtin lỏng dùng cho thuốc lá điện 
tử; vật dụng cho người hút thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, thuốc lá cuộn dạng ống, đầu lọc 
thuốc lá, hộp đựng thuốc lá bằng kim loại, hộp đựng thuốc lá điếu, gạt tàn thuốc lá, tẩu 
thuốc lá, dụng cụ bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 
 

(210) 4-2015-34720 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vận Hảo   (VN) 
411- 413 Nguyễn Chí Thanh, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-34721 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 15.7.1; A24.3.7; 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Long Bình  (VN)
20 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; trái cây sấy khô.  

 

 
(210) 4-2015-34722 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.6; 14.1.13; A11.1.15 
(591) Xám, xanh đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JM  (VN) 
460C Nguvễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế; mua bán mỹ phẩm; mua bán máy móc thiết bị và dụng 

cụ mát - xa; giường mát- xa, linh kiện gắn vào máy mát - xa; mua bán thực phẩm; thực 
phẩm chức năng được chế biến từ hồng sâm, nhân sâm. 

 

 
(210) 4-2015-34723 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.6; 14.1.13; A14.1.15 
(591) Xám, xanh đen, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JM   (VN) 
460C Nguvễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế; mua bán mỹ phẩm; mua bán máy móc thiết bị và dụng 

cụ mát- xa; giường mát - xa, linh kiện gắn vào máy mát - xa; mua bán thực phẩm; thực 
phẩm chức năng được chế biến từ hồng sâm, nhân sâm. 

 

 
(210) 4-2015-34724 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 14.1.13; A14.1.15; 26.1.6 
(591) Xám, xanh đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JM   (VN) 
460C Nguvễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế; mua bán mỹ phẩm; mua bán máy móc thiết bị và dụng 
cụ mát-xa; giường mát-xa, linh kiện gắn vào máy mát-xa; mua bán thực phẩm, thực phẩm 
chức năng được chế biến từ hồng sâm, nhân sâm. 

 
Nhóm 44: Cho thuê máy móc mát-xa, thiết bị và dụng cụ mát-xa, giường mát xa, linh 
kiện gắn vào máy mát-xa, cho thuê thiết bị y tế. 

 
 

(210) 4-2015-34727 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) CHIN KEN LIM   (AU) 

Suite 116A, 1 Queens Road, Melbourne, 
Victoria 3004, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem nền (mỹ phẩm); phấn nền dùng cho da (mỹ phẩm); nước rửa mặt trên cơ 

sở xà phòng chống vi khuẩn không chứa thuốc; kem dùng cho da mặt không chứa thuốc; 
mỹ phẩm; chế phẩm tẩy tế bào chết cho cơ thể (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy tế bào chết cho 
mặt (mỹ phẩm); chế phẩm rửa mặt trị mụn (mỹ phẩm); kem dùng cho da tay (mỹ phẩm); 
kem dùng cho da (mỹ phẩm), nước cân bằng da dùng cho mặt (mỹ phẩm); nước cân bằng 
da (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang mắt (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch để tẩy trang (mỹ 
phẩm); đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm để tẩy trang; bút kẻ đường viền mắt (mỹ 
phẩm); kem làm trắng da; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm chăm sóc tóc 
(mỹ phẩm); dầu gội đầu và dầu xả dành cho tóc; xà phòng; chế phẩm chăm sóc da (mỹ 
phẩm); nước hoa; chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chất nhuộm màu tóc (mỹ phẩm); 
gel tạo kiểu tóc; chế phẩm cạo râu; kem cung cấp độ ẩm cho mặt (mỹ phẩm); kem giữ ẩm 
(mỹ phẩm); chất làm bóng môi; bút chì kẻ môi (mỹ phẩm); son môi; miếng gạc bông và 
bông tăm dùng cho mục đích trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm sạch răng; chế 
phẩm làm sạch răng (không dùng cho mục đích y tế); nước xúc miệng không chứa thuốc; 
kem đánh răng; hàng mi giả; lông mi giả; mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp; mỹ phẩm làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2015-34728 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.5; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH chế biến nước 

chấm Mekong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540)  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá thịt (không còn sống); sữa; đồ uống làm từ sữa; nước 

mắm; dầu ăn. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các loại: nước mắm, nước mắm tỏi, nước 
mắm pha sẵn nước mắm đóng chai, dầu thực vật, nước tương, tương ớt, tương cà, tương 
phở, sa tế tôm, sa tế; giấm gạo lên men, giấm shushi, giấm ăn, dầu hào, dầu hào chay, 
tương xí muội, tương chua ngọt muối tiêu, muối ớt xanh, sốt lẩu Thái, sốt ướp thịt. 

 

 
(210) 4-2015-34729 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH chế biến nước 

chấm Mekong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá thịt (không còn sống); sữa; đồ uống làm từ sữa; nước 
mắm; dầu ăn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các loại: nước mắm, nước mắm tỏi, nước 
mắm pha sẵn nước mắm đóng chai, dầu thực vật, nước tương, tương ớt, tương cà, tương 
phở, sa tế tôm, sa tế; giấm gạo lên men, giấm shushi, giấm ăn, dầu hào, dầu hào chay, 
tương xí muội, tương chua ngọt muối tiêu, muối ớt xanh, sốt lẩu Thái, sốt ướp thịt. 

 

(210) 4-2015-34731 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.21; 26.1.2; 3.7.16 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 

tế Hoàng Sơn  (VN) 
69 Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2015-34732 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 

tế Hoàng Sơn  (VN) 
69 Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa; cho thuê 
xe ô tô; vận tải hàng hóa, vận tải hành khách. 

 

 
(210) 4-2015-34733 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH á Âu HEALTH  
(VN) 
37/10 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-34734 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, xám 
(731) DDK GROUP CO., LTD. TAIWAN 

BRANCH (BRUNEI)  (TW) 
7F-2, No. 3, Alley. 30, Lane 358, 
Ruiguang Rd. Neihu Dist., Taipei City 
11492, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; bộ phận của xe đạp, cụ thể là khung xe đạp; bánh xe đạp; đệm chống 

va đập cho xe đạp; bọc yên xe đạp; yên xe đạp. 
 

 
(210) 4-2015-34735 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ thương mại và du 
Lịch   (VN) 
Số 81A Trần Quốc Toản, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Xử lý dữ liệu trên máy tính (dịch vụ văn phòng); cho thuê dữ liệu về kinh 
doanh thương mại; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; hãng thông tin thương mại; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý doanh nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, hệ thống máy tính; sản xuất phần mềm máy tính; 
lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ máy tính và dịch vụ tư vấn về 
máy tính về việc tích hợp môi trường máy tính tư và công để giúp thực hiện dễ dàng việc 
tham gia và tương tác giữa các cơ quan chính quyền (chính phủ) địa phương và công dân, 
các doanh nghiệp liên quan đến ngành hoặc lĩnh vực tài nguyên, năng lượng, nước, chất 
thải, xây dựng, cơ sở hạ tầng và quy hoạch, an ninh cộng đồng và tư pháp, lữ hành, du lịch 
và giải trí, văn hóa, thương mại và giáo dục, việc đi lại thường xuyên (bằng các phương 
tiện giao thông), sức khỏe và dịch vụ xã hội. 

 

 
(210) 4-2015-34736 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.3.2 
(731) HUANG DEHAI   (CN) 

No. 999 Zhuyuan Road, Nancheng, 
Nanxiong City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Silicon; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp 
tường; keo trám bít cho mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; 
phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; ròng rọc cho cửa sổ; tay nắm cửa bằng kim 
loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; bản lề bằng kim loại; chốt cửa bằng kim. 

 
 

(210) 4-2015-34737 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 3.11.7; A3.11.24 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh ốc Bươu Nhồi 
Thịt  (VN) 
Số 23 đường Nguyễn Văn Giai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ốc.  
 

 
(210) 4-2015-34738 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.25; 2.3.1; A2.3.2; 5.13.25; 5.7.14; 

5.7.6; 5.7.24 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Ngọc Tuyên  (VN) 
42 Lê Đại Hành, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-34739 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.16; 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15; 

26.4.7; 26.7.25 
(591) Trắng, tím, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy HIPP 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót vệ sinh bằng giấy dùng cho trẻ em; bỉm bằng giấy dùng cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-34742 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Luận  (VN) 
Tổ 38, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; thắt lưng; áo khoác ngoài; áo sơ mi; quần áo da; váy. 

 

 
(210) 4-2015-34743 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khoẻ tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-34746 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Văn phòng luật sư Trường 

Luật   (VN) 
Số 2A (lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 

tụng (dịch vụ pháp lý); đại diện sở hữu trí tuệ; thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định 
pháp luật; dịch vụ công chứng. 

 
 

 
210) 4-2015-34747 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

tư vấn bất động sản Đại Lợi  
(VN) 
Số 7 dãy H, tập thể viện 354, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê 

phòng ở; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-34749 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Thuận Buồm  

(VN) 
Quốc lộ 13, phường An Thạnh, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví (bóp); túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 30: Cà phê; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, bánh ngọt, kẹo, ví (bóp), túi xách tay, thắt lưng [trang phục]. 
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(210) 4-2015-34752 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty CP vải địa kỹ thuật 
Việt Nam  (VN) 
Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 

trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

(511)   Nhóm 19: ống địa kỹ thuật được sản suất từ sợi polyester hoặc sợi polypropylene dùng 

trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-34754 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty CP vải địa kỹ thuật 
Việt Nam  (VN) 
Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 

trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 19: Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-34755 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty CP vải địa kỹ thuật 
Việt Nam  (VN) 
Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 

trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 19: Túi địa kỹ thuật được sản xuất từ sợi polyester hoặc sợi polypropylene dùng 

trong xây dựng.  
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(210) 4-2015-34756 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.2; 3.7.20 

(591) Đỏ, vàng đồng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trịnh Doanh Doanh  
(VN) 
138/2 Ngô Quyền, Phường 5, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-34757 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.15.15; 2.9.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen 

(731) DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., 

LTD.   (JP) 

3-5, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-

shi, Osaka 530-8241 Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ trung gian liên quan đến cho thuê tòa nhà; dịch 

vụ định giá bất động sản liên quan đến tòa nhà hoặc đất đai; cho thuê đất đai; mua và bán 

đất đai; dịch vụ trung gian liên quan đến mua và bán đất đai; cung cấp thông tin liên quan 

đến bất động sản; đại lý hoặc đại lý môi giới cho thuê đất đai.  
 

 
(210) 4-2015-34759 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.7; A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10; 

A1.1.2; 20.5.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
in Sài Gòn Giải Phóng   (VN) 
90A Nguyễn Văn Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà cửa.  
 

Nhóm 40: In ấn. 
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(210) 4-2015-34760 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Vi 

Hing   (VN) 
8 Trần Xuân Hòa, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng bách hóa như dao cạo râu, bật lửa, thuốc lá, văn phòng phẩm, 

mỹ phẩm; mua bán hàng kim khí điện máy như điện lạnh, điện gia dụng như: nồi cơm 
điện, ấm đun nước, bàn ủi, máy sấy tóc, quạt điện, máy xay sinh tố, máy hút bụi, lò vi 
sóng, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), đầu máy 
đọc đĩa kỹ thuật số, ống nói (micrô), máy vi tính, máy in, máy fax, máy đếm tiền, máy 
chấm công, máy sao chụp (máy photocopy), máy cắt giấy, điện thoại, máy chụp hình, 
máy quay phim, thẻ nhớ (USB), ổ cứng dùng để lưu trữ thông tin.  

 

 
(210) 4-2015-34765 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 26.1.5 
(591) Đen, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt 
(731) FPS PHARMA ASIA LIMITED   (HK) 

Unit 25 A, 25/F - Wing Hing 
Commercial Building, 139 Wing Lok 
Street, Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Kem chăm sóc vết thương; kem điều trị bệnh thần kinh được kiểm soát; kem 

điều trị bệnh thần kinh không được kiểm soát; kem làm giảm nhẹ cơn đau được kiểm soát; 
kem làm giảm nhẹ cơn đau không được kiểm soát; kem điều trị bệnh Parkinson.  

 

 
(210) 4-2015-34766 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 26.4.3; A26.11.12; 26.11.3 
(731) WANG YUNG CHIEN  (TW) 

4F., No. 1, Aly. 29, Ln. 372, Sec. 5, 
Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei 
City 110, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; phân bón (vô 

cơ và hữu cơ); hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ 
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sâu và chất diệt ký sinh trùng; tảo biển [phân bón], chế phẩm để cải tạo đất; phân bón; 
phân bón động vật dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; chất phụ gia hóa học cho 
chất diệt nấm; hóa chất dùng trong nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; đất mùn để phủ bề mặt.  

 

 
(210) 4-2015-34767 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh lá 

đậm, đen, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Trang Nông   (VN) 
2E Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống. 

 

 
(210) 4-2015-34772 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.9.12; A5.9.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Trang Nông  (VN) 
2E Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống.  
 

 
(210) 4-2015-34773 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.9.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH Thương Mại 

Trang Nông   (VN) 
2E Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống.  
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(210) 4-2015-34775 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Phúc 
Long   (VN) 
42/24-42/26 đường 643 Tạ Quang Bửu, 

phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ 

sở cà phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà); mua bán cà phê; mua bán rượu bia nước giải khát; mua bán 

thiết bị - dụng cụ trong ngành nhà hàng khách sạn; mua bán đồ uống; mua bán nước tinh 

khiết; mua bán máy rang cà phê và phụ kiện; mua bán thực phẩm (thịt, thủy sản, rau quả, 

đường, sữa, bánh mứt kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột). 
 

 
(210) 4-2015-34776 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Phúc 
Long   (VN) 
42/24-42/26 đường 643 Tạ Quang Bửu, 

phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ 

sở cà phê.  

 
Nhóm 35: Mua bán chè (trà); mua bán cà phê; mua bán rượu bia nước giải khát; mua bán 

thiết bị - dụng cụ trong ngành nhà hàng khách sạn; mua bán đồ uống; mua bán nước tinh 

khiết; mua bán máy rang cà phê và phụ kiện; mua bán thực phẩm (thịt, thủy sản, rau quả, 

đường, sữa, bánh mứt kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột).  
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(210) 4-2015-34777 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Kido  (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-34778 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tân Phạm Gia  (VN) 
20A đường TA15, khu phố 6, phường 

Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón), giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-34779 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A19.11.9; 19.1.4; A19.1.5; A19.1.25 

(591) Vàng, trắng, xanh nước biển, đỏ 

(731) Công ty TNHH hóa chất Hùng 
Xương  (VN) 
Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 

2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm mềm da thuộc/chất làm mềm dùng trong quá trình thuộc da; hóa chất 

dùng để làm bóng sợi, vải, hàng dệt; hóa chất dùng để ngâm/tẩm/thấm ướt sợi, vải, hàng 

dệt; hóa chất chống thấm nước cho sợi, vải, hàng dệt; hóa chất để ngăn ngừa dấu vết/vết 

màu trên vải. 
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(210) 4-2015-34780 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A1.1.10; 26.1.1; 26.3.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hùng Thắng  (VN) 
Số 42, đường số 27, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vải. 
 

 
(210) 4-2015-34781 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần Tiếp vận Siêu 

tốc  (VN) 
Số 441 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường sắt, 
đường thủy; môi giới vận tải; dịch vụ kho bãi; dịch vụ kho bãi công-te-nơ, bốc dỡ hàng 
hóa; cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ cung cấp thông tin về kho 
hàng; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín. 

 

 
(210) 4-2015-34782 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà thảo mộc. 
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(210) 4-2015-34783 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân   (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-34784 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.9.3; A26.11.12; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, hồng nhạt, vàng nhạt, trắng, xanh 
(731) Hội nông dân huyện Quế Võ  

(VN) 
Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 31: Khoai tây tươi (chưa qua chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, ký gửi khoai tây.  
 

 
(210) 4-2015-34785 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Doli  (VN) 
43/10L ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đóng hộp; thịt; thịt đã được bảo quản; thịt muối; hạt đã chế biến; lát trái 
cây sấy khô. 

 

 
(210) 4-2015-34786 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Lâm Văn Cọc  (VN) 
281/1 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xi lanh dùng cho động cơ điện và động cơ; pít-tông 
[bộ phận của máy hoặc động cơ]; bạc đạn đĩa; ống nồi hơi [bộ phận của máy]; vòng bi 
cho ổ trục. 
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(210) 4-2015-34787 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.3.2; 24.15.21 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly  (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 

A, PMH, Nam Thành Phố, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy, trường giáo dục, giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2015-34788 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly   (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 

A, PMH, Nam Thành Phố, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy, trường giáo dục, giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2015-34789 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá, trắng, cam, 

tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly   (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 

A, PMH, Nam Thành Phố, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy, trường giáo dục, giảng dạy. 
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(210) 4-2015-34794 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực Lúa 
Vàng  (VN) 
52 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; 

cho thuê ghế, bàn, đồ thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2015-34795 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xám đen 

(540) 

  

(731) Trần Phong Phú  (VN) 
D2-04 Happy Valley R18, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-34798 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm TAMYPHARMA  (VN) 
Nhà liền kề số 9 khu Tecco, Quang 
Trung, thành phố Vinh, Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-34799 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm TAMYPHARMA   (VN) 
Nhà liền kề số 9 khu Tecco, Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-34800 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Ngô Anh Duy   (VN) 
973/20 Nguyễn ánh Thủ, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê và các đồ uống từ cà phê.  

 

 
210) 4-2015-34801 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chính Hãng  
(VN) 
Số 26 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần dài của trẻ em [trang phục]; quần dài; bộ quần áo; váy; áo sơ mi; áo 

khoác ngoài. 
 

 
(210) 4-2015-34802 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bảo hộ lao 
động Lam Giang  (VN) 
Số 17, ngõ 99/141 phố Định Công Hạ, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động.  

 

 
(210) 4-2015-34803 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Vàng, nâu, xám, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Minh Hiền   (VN) 
7/34 Hưng Hóa, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  
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210) 4-2015-34804 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 

(591) Vàng, xám, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thọ   (VN) 
Thôn Nghĩa Lập, xã Châu Can, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn.  
 

(210) 4-2015-34805 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.9.1; A5.3.15; A8.5.10; 5.7.21 

(591) Đỏ vàng cam, xanh lá cây, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Vũ Lê Thiên Kim   (VN) 
407 lô B chung cư C9, đường Lý Thường 
Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-34806 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 
quý Thành Phát  (VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Sản phẩm vàng bạc, đá quý và các loại trang sức.  

 
 

(210) 4-2015-34807 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn  (VN) 
91 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, xe đạp, đèn pin, cần câu, thiết bị 
lặn (kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí, ống thông hơi để thở).  
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(210) 4-2015-34809 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dây 
đồng Phúc Kiên   (VN) 
Lô D15, cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện.  

 

 
(210) 4-2015-34810 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đôn  (VN) 
15/2/278 đường Đà Nẵng, phường Vạn 
Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo. 

 

 
(210) 4-2015-34814 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Mai Hương  (VN) 
Nhà 1H Viện Khoa Học và Công Nghệ 
Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34815 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 3.1.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Trương Việt Dũng  (VN) 
P113 - D6 - tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2015-34816 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.15 (540) 

  

(731) Phạm Nhân Hiếu  (VN) 
Số 102 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-34819 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.7; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.6; 

26.1.1 
(591) Xanh tối, cam đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 
sạn Đức Vượng  (VN) 
195-205/1-205/3 Bùi Viện, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-34820 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Lô B6 cụm công nghiệp thực phẩm 
Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu. 
 

 
(210) 4-2015-34821 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Lô B6 cụm công nghiệp thực phẩm 
Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uồng có cồn như: rượu.  
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(210) 4-2015-34822 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá, bao gồm ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; dây câu cá; 

bộ phận dẫn hướng cho dây câu (để sử dụng trên cần câu cá); lưỡi câu cá; mồi nhử (nhân 
tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (thiết bị câu cá); phao để câu; vật nặng buộc ở 
dây câu lưới để giữ nó chìm dưới nước (chì lưới), vợt hứng cá dùng cho người đi câu; túi 
đựng đồ câu cá, găng tay dùng cho đánh cá; hộp đựng cần câu cá và đồ chơi đồ câu cá và 
vật bảo vệ hông được thiết kế đặc biệt cho câu cá.  

 

 
(210) 4-2015-34823 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(731) SHIMANO INC.    (JP) 

3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá, bao gồm ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; dây câu cá; 

bộ phận dẫn hướng cho dây câu (để sử dụng trên cần câu cá); lưỡi câu cá; mồi nhử (nhân 
tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (thiết bị câu cá); phao để câu; vật nặng buộc ở 
dây câu lưới để giữ nó chìm dưới nước (chì lưới), vợt hứng cá dùng cho người đi câu; túi 
đựng đồ câu cá, găng tay dùng cho đánh cá; hộp đựng cần câu cá và đồ chơi đồ câu cá và 
vật bảo vệ hông được thiết kế đặc biệt cho câu cá.  

 

 
(210) 4-2015-34824 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) PATAGONIA, INC.   (US) 

259 West Santa Clara St., Ventura, 
California 93001 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali; bộ đồ du lịch (đồ da); vali (hành lý); vali xách tay; ba lô; túi đựng thú săn 
(vật dụng đi săn); túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi lưới dùng để mua sắm; túi 
đựng thức ăn treo ở cổ ngựa (túi thức ăn gia súc); túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao 
gói; túi cho người cắm trại; túi cho người leo núi; túi dùng ở bãi biển; túi xách tay; túi 
sách học sinh; túi mua hàng; địu trẻ em; túi đựng dụng cụ bằng da thuộc (túi rỗng); túi du 
lịch; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi cho thể thao.   
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(210) 4-2015-34826 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 1.15.23 

(591) Vàng, vàng nhạt, xanh cốm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phát triển Thảo dược Hoa 
Hoa  (VN) 
Số 109 cụm 7B, đường Trần Nguyên 

Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực 

phẩm chức năng, dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm và thực phẩm chức năng thông 

qua trang điện tử trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2015-34827 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thiết bị công nghệ điện tử - 
hàng hải - viễn thông Hoàng 
Tùng  (VN) 
66A Lê Duẩn, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: loa, amply, bộ trộn âm thanh (mixer), bộ lọc tiếng âm thanh 

(equalizer), bộ tạo hiệu ứng kỹ xảo âm thanh (effeet), micrô, micrô hội thảo có dây, micrô 

hội thảo không dây, đầu karaoke, đầu DVD, loa truyền thanh không dây.  
 

 
(210) 4-2015-34828 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 6.1.2; 26.3.2 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Havico Việt 
Nam  (VN) 
30/8 đường số 3, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tấm lợp, mái che.  
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(210) 4-2015-34829 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu Hưng Hiếu  
(VN) 
Số 7 ngõ 1295 đường Giải Phóng, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép gia cường; thanh nhựa u-PVC dùng cho cửa; cửa gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-34830 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; 20.7.1; 3.7.17; 26.2.7; 25.7.20; 

1.15.5 
(591) Xanh dương, xanh tím, xanh lá 

(540) 

  

(731) Đại học quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh  (VN) 
Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn về quản lý cho doanh nghiệp; tổ chức triển lãm với mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ nhằm thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Cho vay [tài chính]; quỹ tương hỗ; quỹ đầu tư hỗ trương.  
 

 
(210) 4-2015-34832 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại Vạn Gia Phát  (VN) 
Tổ 16, khu phố 3, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2015-34833 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Minh  (VN) 
Thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện.   
 

 
(210) 4-2015-34834 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bó sát người bằng vải lanh; quần áo may sẵn; váy; váy lót dài; váy 

trong [quần áo lót]; áo váy choàng không tay. 
 

 
(210) 4-2015-34836 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Anh Phương  (VN) 
3 đường 22, khu phố 3, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 

y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34837 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.21; 1.15.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thái  (VN) 
Số nhà 281, đường Thân Nhân Trung, 

khu II, thị trấn Bích Động, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1248 

(210) 4-2015-34838 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Dương Văn Tươi  (VN) 
122 chung cư Tân Sơn Nhì, đường 

Trương Công Định, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2015-34839 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Dương Văn Tươi  (VN) 
122 chung cư Tân Sơn Nhì, đường 

Trương Công Định, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2015-34840 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(540) 

  

(731) Dương Văn Tươi  (VN) 
122 chung cư Tân Sơn Nhì, đường 

Trương Công Định, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2015-34841 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Dương Văn Tươi  (VN) 
122 chung cư Tân Sơn Nhì, đường 

Trương Công Định, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  
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(210) 4-2015-34842 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; ;  
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, tím, hồng, trắng 

xám, xám đậm, nâu, đỏ, đen, trắng, xanh 
dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hamido  (VN) 
Số 612 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-34843 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; ;  
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, vàng, 

cam, tím, hồng, trắng xám, xám đậm, 
nâu, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hamido  (VN) 
Số 612 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-34845 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật 
công nghệ Tân Tiến  (VN) 
107/6/2 đường số 38, KP8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, quạt gió (bộ phận của máy điều hòa không khí), máy 

đông lạnh (tủ cấp đông), thiết bị lạnh và máy làm đá vẩy, tủ ướp lạnh (tủ trữ thực phẩm 
trong siêu thị), máy hút ẩm, máy tạo ẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy điều hòa không khí, quạt gió (bộ phận của máy điều hòa không 
khí), máy đông lạnh (tủ cấp đông), thiết bị lạnh và máy làm đá vẩy, tủ ướp lạnh (tủ trữ 
thực phẩm trong siêu thị), máy hút ẩm, máy tạo ẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34846 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty Dược phẩm Quảng 

Bình  (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-34847 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Tư vấn y dược 

Quốc tế  (VN) 
B18 - 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34848 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Bùi Văn Trường  (VN) 

Phòng 1101, nhà CT4-5, tổ 40, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34849 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Bùi Văn Trường  (VN) 

Phòng 1101, nhà CT4-5, tổ 40, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-34850 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34851 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.16; 3.1.14; A3.1.24; 3.5.1; A3.5.24; 

3.5.20 
(591) Đen, trắng, tím 
(731) Đỗ Văn Thắng  (VN) 

Cụm 5, thôn Hòa Thôn, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; trang phục; mũ nón; giày dép.  

 

 
(210) 4-2015-34852 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A26.11.12; A1.13.15 
(591) Trắng, đỏ nâu, xám đen, trắng đục, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-34853 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ nâu, xám đen, trắng đục, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-34854 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

210) 4-2015-34855 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Diệu Linh  (VN) 
Số 23, ngõ 43 Lương Khánh Thiện, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34856 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Nâu, đỏ, vàng nâu, xanh, nâu, trắng, 

vàng, đen, vàng nhạt, tím, vàng cam, nâu 
đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-34857 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; 5.7.3; 26.1.2; 8.7.8 
(591) Nâu, vàng nâu, xanh, xanh nhạt, nâu, 

trắng, vàng, đen, vàng nhạt, tím, vàng 
cam, nâu đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-34858 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH thảo dược 

MAPHACO   (VN) 
Tổ 9B, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa 
Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-34860 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; 26.3.23; A26.11.12; 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Agola  (VN) 
449/38/11 hương lộ 2, khu phố 4, 

phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt, mái che bằng vật liệu tổng hợp, lều trại, vải dùng làm 

vách điều hòa gió đã tẩm nhựa, vải bạt.  
 

 
(210) 4-2015-34861 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh, xám, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Agola  (VN) 
449/38/11 hương lộ 2, khu phố 4, 

phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt, mái che bằng vật liệu tổng hợp, lều trại, vải dùng làm 

vách điều hòa gió đã tẩm nhựa, vải bạt.  
 
 

(210) 4-2015-34862 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hành trình 
Vững bước  (VN) 
Số nhà 357 Hai Bà Trưng, phường Diên 

Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh gạch, thiết bị vệ sinh; xuất nhập khẩu hàng trang trí nội ngoại thất 

gồm: gạch, thiết bị vệ sinh, đèn trang trí, sản phẩm nội ngoại thất. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cụ thể là mua bán nhà; tư vấn về đầu tư xây dựng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khách sạn; đặt chỗ khách sạn, nhà trọ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34863 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(591) Đen, xám (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hành trình 
Vững bước  (VN) 
Số nhà 357 Hai Bà Trưng, phường Diên 

Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh gạch, thiết bị vệ sinh; xuất nhập khẩu hàng trang trí nội ngoại thất 

gồm gạch, thiết bị vệ sinh, đèn trang trí, sản phẩm nội ngoại thất. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cụ thể là mua bán nhà; tư vấn về đầu tư xây dựng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khách sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà trọ.  
 

 
(210) 4-2015-34864 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.9.1; A17.1.2; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng đồng, đỏ, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Green 
Vina  (VN) 
188 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp chương trình giải trí, tin tức, và thông tin giải trí thông qua 

mạng truyền thông và máy tính. 
 

(210) 4-2015-34865 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.10; 1.7.6; 1.5.1; A26.11.8 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Green 
Vina  (VN) 
188 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường 

sắt, đường bộ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34866 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.3; 1.5.1; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Vàng, xanh cốm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Green 
Vina  (VN) 
188 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo, gạo tấm.  
 

 
(210) 4-2015-34868 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.23; 24.13.1 

(591) Cam, xanh dương, xanh dương đậm, xám

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển phần mềm Minh 
Đương  (VN) 
196C, ấp Hòa Long, xã Giao Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý bệnh viện; phần mềm quản lý xét nghiệm; phần mềm quản 

lý kho, bán hàng; phần mềm quản lý kế toán; phần mềm quản lý nha khoa; phần mềm 

máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-34869 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.23; 24.13.1 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám, đen

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển phần mềm Minh 
Đương  (VN) 
196C, ấp Hòa Long, xã Giao Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý bệnh viện; phần mềm quản lý xét nghiệm; phần mềm quản 

lý kho, bán hàng; phần mềm quản lý kế toán; phần mềm quản lý nha khoa; phần mềm 

máy tính. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34870 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15; 26.3.23; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh, vàng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu ô tô Miền 
Nam  (VN) 
173A/7 quốc lộ 1 A, xã An Phú Tây, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Khung sườn xe ô tô và xe tải các loại; thùng xe ô tô và xe tải các loại; móc kéo 

(rơ moóc dùng cho xe cộ).  

 
Nhóm 35: Mua bán ô tô, đại lý ô tô; mua bán phụ tùng ô tô, cụ thể là: săm, lốp xe, gương 
chiếu hậu, còi xe, bạc đạn. 

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. 

 

 
(210) 4-2015-34871 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.5.7; 26.1.1 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-34872 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.4.4; 26.1.1 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý    (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-34873 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.4; 26.1.1 
(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-34874 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý  (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-34875 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc-đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-34876 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.11.1; 26.1.1 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc-đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-34877 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc-đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-34878 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.4.11; 26.1.1 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc-đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  

 

 
(210) 4-2015-34879 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.5.19; 26.1.1; 5.7.14 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc-đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
 
 

(210) 4-2015-34880 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.3; 26.1.1 
(591) Đen, nâu, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-34881 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.8; 26.1.1 
(591) Đen, nâu, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  

 

 
(210) 4-2015-34882 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.4.18; 26.1.1 
(591) Đen, nâu, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
 

 
(210) 4-2015-34883 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.22; A5.3.14; 5.3.11; 26.1.1 
(591) Vàng, xám, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành sản phẩm; đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-34885 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 24.17.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh cốm, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chứng nhận phù 
hợp Mekong Cert   (VN) 
Số 16 ngách 107/6 phố Vĩnh Phúc, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 42: Kiểm định, hiệu chuẩn [đo lường]; thử nghiệm vật liệu; kiểm soát chất lượng; 
chứng nhận sản phẩm, chứng nhận dịch vụ, chứng nhận công trình xây dựng phù hợp tiêu 
chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật đánh giá các phương tiện đo và hệ thống đo; giám định chất 
lượng, kỹ thuật, vệ sinh an toàn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, cấu kiện, dự án, công 
trình và an toàn công nghiệp; đánh giá, phân tích các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công 
nghệ; ứng dụng mã số mã vạch; tư vấn trang thiết bị phòng thí nghiệm bao gồm tư vấn về 
quy hoạch, bố trí phòng thí nghiệm, bố trí các dụng cụ thiết bị phòng thí nghiệm; cung 
cấp các tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 
dịch vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ, nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất cho 
doanh nghiệp, nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, nghiên cứu nâng cao năng suất 
theo yêu cầu từ người khác; tư vấn cho doanh nghiệp về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 
ISO; định giá các hệ thống quản lý chất lượng cho người khác để đánh giá sự phù hợp so 
với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác. 

 

 
(210) 4-2015-34888 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng 
(731) YAMATO PRECISION MACHINERY 

(SHANGHAI) CO.,LTD  (CN) 
Room 102, No.278, Yuqiao Road, 
Pudong, Shanghai, People's Republic of 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; van bằng kim loại, không phải là bộ phận 
của máy, phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho ống dẫn khí nén; vật liệu gia cường bằng kim 
loại cho ống dẫn; van ống nước, bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; vòng 
kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; chai lọ [đồ chứa đựng kim loại] dùng cho khí 
nén; van giảm áp bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy. 

 

 
(210) 4-2015-34889 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) YAMATO PRECISION MACHINERY 

(SHANGHAI) CO.,LTD   (CN) 
Room 102, No.278, Yuqiao Road, 
Pudong, Shanghai, People's Republic of 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; van bằng kim loại, không phải là bộ phận 

của máy; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho ống dẫn khí nén; vật liệu gia cường bằng kim 
loại cho ống dẫn; van ống nước bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; vòng 
kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; chai lọ [đồ chứa đựng kim loại] dùng cho khí 
nén; van giảm áp bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-34892 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ful-Carbon 
Việt Nam  (VN) 
26/1, Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để thuộc da, nhuộm da.  
 

 
(210) 4-2015-34893 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.5.1; 7.1.24; A7.1.11 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) SGD 1962 INC.   (KR) 

(Daesin-dong) #402, 4th Floor, 519, 

Seongsan-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2015-34894 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 7.3.11; 26.4.2; 7.1.5 

(591) Đen, trắng, nâu 

(731) SGD 1962 INC.   (KR) 

(Daesin-dong) #402, 4th Floor, 519, 

Seongsan-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2015-34896 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
SWISS  (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-34897 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
SWISS  (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-34898 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông dược Long An  (VN) 
Lô D02B, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-34899 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông dược Long An  (VN) 
Lô D02B, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-34900 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu nông dược 
Việt  (VN) 
59A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-34901 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A1.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 
Sinh học Việt Nam  (VN) 
122 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-34904 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm Phú Gia  (VN) 
544/12 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, đặc biệt 

chất chủng ngừa bệnh (chế phẩm sinh học được sử dụng với mục đích cung cấp chất dinh 
dưỡng cho cây trồng và thúc đẩy sự tăng trưởng cũng như khả năng miễn dịch của cây 
trồng để ngừa bệnh (ngoại trừ thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký 
sinh trùng), lợi khuẩn và chất bổ sung cho đất dùng trong nông nghiệp và làm vườn 
(không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y).  

 
 

(210) 4-2015-34905 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm Phú Gia   (VN) 
544/12, Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, đặc biệt 
chất chủng ngừa bệnh (chế phẩm sinh học được sử dụng với mục đích cung cấp chất dinh 
dưỡng cho cây trồng và thúc đẩy sự tăng trưởng cũng như khả năng miễn dịch của cây 
trồng để ngừa bệnh (ngoại trừ thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký 
sinh trùng), lợi khuẩn và chất bổ sung cho đất dùng trong nông nghiệp và làm vườn 
(không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y).  

 
 

(210) 4-2015-34906 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ cờ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Koyu & Unitek  
(VN) 
Lô C8 khu công nghiệp Loteco Biên 
Hoà, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 
(511)   Nhóm 29: Chế phẩm để làm nước canh thịt, thịt giăm bông; trứng; xúc xích - lạp xưởng; 

gia cầm, không còn sống; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2015-34907 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 25.5.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Duy  (VN) 
64/22/7 đường số 17, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê chạy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy rang cà phê chạy điện.  
 

 
(210) 4-2015-34908 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) NAKANO SHUZOU KABUSHIKI 

KAISHA, ALSO TRADING AS 
NAKANO SAKE BREWERY CO., 
LTD.   (JP) 
2-24 Higashihonmachi, Handa-shi, 
Aichi-ken Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu sake; rượu có thêm hương vị được chiết xuất từ quả mơ của Nhật Bản 

(umeshu) tốt cho sức khỏe; rượu mùi; rượu mạnh (đồ uống); đồ uống có cồn (trừ bia); 

chiết xuất trái cây (có cồn); rượu gạo; cồn cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-34909 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.9; 1.15.5; 26.1.1; 25.5.25; 

1.15.23; 1.15.15 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Belife Quốc Tế  
(VN) 
Số 71C, ngõ 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; bình lọc nước uống; thiết bị để làm sạch nước 

cống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ lọc nước uống. 
 

 
(210) 4-2015-34910 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH VICO   (VN) 
Số 94 đường 208, An Đồng, An Dương, 

thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa rửa mặt.  
 

 
(210) 4-2015-34911 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH VICO    (VN) 
Số 94 đường 208, An Đồng, An Dương, 

thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa rửa mặt.  
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(210) 4-2015-34912 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hộ kinh doanh Mạnh Trường  

(VN) 
Tổ 7, ấp Chợ, xã Thành Triệu, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mứt dừa (bánh kẹo); đường phèn.  
 

 
(210) 4-2015-34913 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1 
(731) DU, QING SHUN  (CN) 

No. 16, East Lane 3, Fushan New Viage, 
Guiyu Town, Chaoyang District, Shantou 
City, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; máy ảnh [chụp ảnh]; hộp pin; thiết bị sạc cho pin điện; cáp truyền dữ 
liệu; vỏ hộp loa.  

 

 
(210) 4-2015-34914 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Bắc   (VN) 
16A/40 đường Hồ Phi Tích, khối Vĩnh 
Thịnh, phường Đông Vĩnh, thành phố 
Vinh, Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc 
tế; đại lý vé máy bay; cho thuê xe du lịch.  

 
 

(210) 4-2015-34915 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.24; 3.1.6; A3.1.24 
(731) ZIONCOM ELECTRONICS 

(SHENZHEN) CO., LTD  (CN) 
Room702, 7 Floor, Block D, Bldg 4, 
Shenzhen Software Industrial Base, 
Xuefu Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị ngoại vi của máy tính; bộ nối (thiết bị xử 

lý dữ liệu); mô đem; thiết bị liên lạc mạng; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị sạc pin; 

máy ảnh (chụp ảnh); đèn báo hiệu; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật 

nối điện).  
 

 
(210) 4-2015-34916 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá 

(731) NEWQUEST (TRADING) PTE LTD  

(SG) 

No. 1 Kim Seng Promenade #06-02 

Great World City Singapore 237994  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-34917 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 4.5.1; A5.7.23; 5.7.13 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Thị 
Hồng Hà  (VN) 
Thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2015-34918 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.13; A5.7.23; 3.7.17; 20.7.1; 26.4.4; 

26.4.7 

(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cù Quăng Trừ  
(VN) 
Thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
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(210) 4-2015-34919 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.7.23; 5.7.13; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở kinh doanh Nguyễn 
Hoàng Dãi   (VN) 
Thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2015-34920 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) VOIT CORPORATION  (US) 

9258 Culebra Road. Suite 116 San 

Antonio, Texas 78251 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục) đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); mũ lưỡi 

trai (đồ đội đầu); mũ tắm; quần áo thể dục; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; quần áo cho 

người đi xe đạp; bộ quần áo cho người lướt ván.  
 

 
(210) 4-2015-34921 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota Motor 

Corporation)  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường đài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 

chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 

bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  
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(210) 4-2015-34922 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.5.25; A25.7.7; 1.15.23 
(591) Xanh đen, xanh nước biển, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Cycylife  (VN) 

Số 27, Hoa Huệ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; makerting, nghiên cứu thị trường; quảng cáo, 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2015-34923 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 19.7.1; 21.1.25 
(591) Đen, đỏ, da cam, vàng, xanh cốm, xanh 

lá cây, xanh tím than, tím, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Cycylife  (VN) 

Số 27, Hoa Huệ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ gốm sứ, đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-34925 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Sa Pai  
(VN) 
Lô B1-1, khu A3, đường D9, khu công 
nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống nhánh bằng kim loại; khớp nối ống bằng kim loại; thanh kim loại dùng để 
lắp ráp giá, kệ. 

 
Nhóm 07: Máy đóng gói hàng; máy đóng bao; băng tải (máy móc). 
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Nhóm 09: Mặt nạ (khẩu trang) bảo hộ; mặt nạ (khẩu trang) chống bụi; mặt nạ bảo vệ mặt 

chống lại tai nạn hoặc chấn thương. 
 

Nhóm 16: Bao bì bằng giấy, bìa cứng; vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo 

[dùng để bọc hoặc đóng gói]. 
 

Nhóm 20: Bàn dùng cho gia đình và văn phòng; ghế dùng cho gia đình và văn phòng; tủ 

và bàn trang điểm; giường ngủ và giường tầng; ghế sofa; tủ (đựng đồ đạc, quần áo). 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vải, quần áo may sẵn, giày dép, hàng trang trí nội ngoại thất, bao bì. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ giặt là; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da; sửa 

chữa giày dép. 
 

(210) 4-2015-34926 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A25.3.3 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Sa Pai  
(VN) 
Lô B1-1, khu A3, đường D9, khu công 

nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân, đồ đội đầu; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2015-34927 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Công nghệ Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-34928 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Onyx Việt 

Nam   (VN) 
Số 121 phố Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị điều khiển tự động dùng cho: thiết bị an ninh, 
thiết bị chiếu sáng, thiết bị công nghiệp, thiết bị viễn thông, thiết bị dân dụng.  

 

 
(210) 4-2015-34929 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần Con Cưng  

(VN) 
101 - 103 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn các loại; giày dép và mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-34932 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SISTEMA PLASTICS LIMITED  (NZ) 

80 Hugo Johnston Drive, Penrose, 
Auckland 1061, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng; đồ chứa đựng và dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà 
bếp (không làm bằng kim loại quý hoặc mạ kim loại quý); đồ chứa đựng bằng nhựa; hộp 
đựng thức ăn bữa trưa; chai lọ; chai lọ bằng nhựa; bình đựng nước bằng nhựa; bình đựng 
nước; phích đựng chất lỏng; bình cách nhiệt dùng cho mục đích gia dụng hoặc trong gia 
đình; chén tách; cốc uống nước; cốc cách nhiệt; bộ phận, chi tiết và phụ kiện của các hàng 
hóa nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-34939 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-34940 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.8; A25.3.3 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 

Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-34941 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.1.30; 2.1.9; 26.1.1 

(731) NANTONG WHITE CRANE NEEDLES 

CO., LTD.  (CN) 

Lingdian, Linjiang, Haimen, Jiangsu 

Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 26: Kim dùng cho máy khâu.  
 

 
(210) 4-2015-34942 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A2.3.23; 4.5.1; A5.5.22; 5.5.19 

(591) Đen, xanh lá, cam 

(731) Hộ kinh doanh Đẹp Mãi  (VN) 
01-02 lô B1 chung cư Giai Việt - 856 Tạ 

Quang Bửu, phường 5, quận 8, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc và làm đẹp da (spa). 
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(210) 4-2015-34943 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 13.1.1; A11.3.3 

(591) Xanh da trời, xanh lá, vàng, đỏ, nâu, 

đen. 

(731) Công ty TNHH Dương Anh 
Hạnh  (VN) 
Xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến. 
 

 
(210) 4-2015-34944 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.17; 24.9.1; A11.3.3; 25.1.6 

(591) Đen, tím than, vàng, nâu, xanh lá, trắng, 

đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
trà King Lộ  (VN) 
Thôn 3, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-34945 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 4.3.3; 26.1.1; A1.1.10; 26.1.2 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giống cây trồng Hoàng Ngân  
(VN) 
Số 45 Yết Kiêu, ấp Vĩnh Tiền, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt giống và cây giống, màng phủ nông nghiệp, bình xịt thuốc trừ 

sâu. 
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(210) 4-2015-34946 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.5.20 

(591) Trắng, tím, hồng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Tâm Ngọc  
(VN) 
Số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột tắm trắng; kem dưỡng da; son môi; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2015-34947 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.14; A17.2.2; A25.1.10; 25.1.5 

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thải Hồng  (VN) 
98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước.  
 

 
(210) 4-2015-34949 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đỏ, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Hưng  (VN) 
Số nhà 18, ngõ 218 đường Láng, phường 

Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ 

chức và điều hành kinh doanh; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị 

trường; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê phòng ở; cho thuê căn hộ; định 

giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2015-34950 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Hưng  (VN) 
Số nhà 18, ngõ 218 đường Láng, phường 

Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ 

chức và điều hành kinh doanh; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị 

trường; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê phòng ở; cho thuê căn hộ; định 

giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-34951 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử Biên 
Hòa   (VN) 
52-54 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; nhật ký điện tử; thiết bị âm thanh báo động; thiết bị báo hiệu 

chống trộm; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình. 
 
 

(210) 4-2015-34952 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử Biên 
Hòa   (VN) 
52-54 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; đầu ghi hình ảnh âm thanh; dây cáp mạng viễn thông; bộ ăng 

ten thu phát sóng; máy quay phim; máy chụp ảnh. 
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(210) 4-2015-34953 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.11 
(731) Công ty cổ phần điện tử Biên 

Hòa  (VN) 
52-54 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính; phần mềm máy vi tính đã được ghi; thiết bị lưu 

trữ dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2015-34954 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.6; 11.3.14; 4.3.3; 8.1.25; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng ngà, trắng, xanh dương, 

xanh dương nhạt, vàng nhạt, xanh lá cây, 
xanh nõn chuối, xanh vàng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân bánh 
pía - lạp xưởng Hải Sơn   (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh hạnh nhân; kẹo thèo lèo; kẹo dừa, cà phê; chè (trà); ca cao, 

đường; gạo, kem ăn lạnh. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; đóng gói hàng hóa; lưu giữ 
hàng hóa, cho thuê phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành 
khách. 

 

 
(210) 4-2015-34955 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, trắng, 

xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân bánh 

pía - lạp xưởng Hải Sơn   (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía: bánh in; bánh mì; kẹo bơ: kẹo thèo lèo; kẹo dừa. 
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(210) 4-2015-34956 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; 26.13.25; 25.1.25; 26.1.6; 

1.15.24; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại dịch vụ Kiểng 
Phong   (VN) 
08 đường số 119, ấp 7, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy.  

 

 
(210) 4-2015-34957 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 

KEYS  (VN) 
30/9C đường số 19, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ đào tạo, huấn 

luyện thể dục, thể thao; dịch vụ vui chơi giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-34958 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; A24.17.12; A9.7.22 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh ngọc, xanh lục, 

xanh lam, chàm, tím 
(731) Công ty cổ phần văn hóa - 

giáo dục EDUMESA  (VN) 
Số 240 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục (không bao gồm dịch vụ đào tạo trên truyền hình).  
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(210) 4-2015-34959 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.17.5; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Xanh ngọc, trắng 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tín 
Hưng Sơn  (VN) 
Số 14/4/2 đường số 23, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Gia vị (mì chính, bột nêm).  
 

 
(210) 4-2015-34962 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cân 
Nhơn Hoà  (VN) 
514 - 516- 518 quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cân; thiết bị cân đo; cân đồng hồ lò xo; cân điện tử; cân bàn điện tử.  

 
 

(210) 4-2015-34963 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, nâu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 
Trang  (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê ; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 

ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-34965 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.5; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Minh Bùi  (VN) 
18A/92 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; tư 

vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; đánh giá kinh doanh (thương mại). 
 

 
(210) 4-2015-34967 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; 19.13.1; A19.13.25; 9.5.1 
(591) Vàng, xám 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tuấn 

Đạt  (VN) 
Gian số 97, trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, số 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế, dụng cụ dùng để khám chữa bệnh, kim châm cứu.  
 

 
(210) 4-2015-34969 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần vật tư Năm 

Sao  (VN) 
Lô 24 biệt thự 1, bán đảo Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, váy, giày, dép. 
 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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1283 

(210) 4-2015-34971 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Kim Thị Hương Giang  (VN) 
Thôn 1 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước thơm xả vải; kem đánh răng; chế phẩm dùng để giặt; 

chế phẩm dùng để tẩy rửa mỹ phẩm dùng cho mục đích vệ sinh không dùng cho các hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-34972 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phòng Đức  (VN) 
30 Hai Bà Trưng, ấp thị 1, Thị trấn Mỹ 
Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc y học dân tộc (y học cổ truyền).  

 

 
(210) 4-2015-34973 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 8.7.5; A11.1.2; 25.3.1 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

hồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Anh Khôi  (VN) 
120/29 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn: nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-34974 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; A11.3.2; 

A11.1.2; 1.7.6 
(591) Tím, xanh, đen, xám, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Anh Khôi  (VN) 
120/29 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-34975 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 17.1.1; A17.1.2; 1.15.23 (540) 

  

(731) Đặng Văn Mạnh  (VN) 
Số 7 đường số 5A, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; bộ máy đồng hồ; đồng hồ điện tử; đồng hồ mặt trời; mặt đồng hồ; 

đồng hồ đeo tay. 
 

 
(210) 4-2015-34976 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây tươi, xanh ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và thiết bị công nghiệp Hà 
Nội  (VN) 
Tầng 3 khu văn phòng - khách sạn, đơn 
nguyên I, số 713, đường Lạc Long Quân, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ tổ chức lao động đạt 

năng suất cao; văn phòng tuyển dụng lao động; tuyển dụng lao động.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo, giáo dục; huấn luyện, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; đào tạo 
thực hành; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo). 

 

 
(210) 4-2015-34979 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
N3B Việt Nam  (VN) 
Số 46, ngõ 147, phố Triều Khúc, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-34980 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.3; 5.13.3; A2.9.16; 2.9.1 

(591) Cam, xanh lá cây, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất khẩu trang Tân Trí Đức  
(VN) 
123 đường số 7, khu phố 8, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2015-34981 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Kim  (VN) 
KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-34982 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Kim  (VN) 
KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34983 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Kim  (VN) 
KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-34984 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Kim  (VN) 
KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34985 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Kim  (VN) 
KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-34986 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển quốc tế Thành Đạt  (VN) 
Cụm 10, xã Tân Lập, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải; chổi; đồ dùng để chải, vật dụng để chải; dụng cụ lau chùi vận hành 

bằng tay; thiết bị lau bụi không dùng điện; dụng cụ dùng để vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh các sản phẩm sau: bàn chải, chổi, đồ dùng để chải, vật dụng để 
chải, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, thiết bị lau bụi không dùng điện, dụng cụ dùng 
để vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2015-34987 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Lê Trung Dũng  (VN) 
127 khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện 
Cao Phong, tỉnh Hoà Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi sạch. 
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(210) 4-2015-34988 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.4; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ mới Vigreen  (VN) 
Số nhà 53, Hồ Tùng Mậu, phường Bắc 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  
 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện, đèn led, thiết bị để chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2015-34990 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HC Vitamin Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9, đường Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, xà phòng, kem dưỡng 

da, kem đánh răng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm 

cho trẻ sơ sinh, chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  
 

 

(210) 4-2015-34993 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.1.25; 5.13.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Lee Và 
Cộng Sự  (VN) 
P303, tòa nhà THT Việt Nam, D17/D6 

khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn và đại diện pháp lý 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng, dịch vụ đại diện pháp lý bảo vệ quyền lợi 

ích của các cá nhân, tổ chức trước các cơ quan hành chính, tòa án và trọng tài; các dịch vụ 

pháp lý khác theo quy định của pháp luật thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2015-34995 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH G'ELIS Việt Nam  
(VN) 
105 A, tổ 9, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
210) 4-2015-34996 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương hiệu 24G  (VN) 
Số nhà 1, ngõ 2, khu phố 18, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

(210) 4-2015-34997 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm TAMYPHARMA  (VN) 
Nhà liền kề số 9 khu Tecco, Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-34998 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; A5.3.13; 11.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Đăng  (VN) 
71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa. 
 

Nhóm 43: Quán phục vụ tại chỗ các loại giải khát, trà, cà phê và ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-34999 (220) 01.04.2014 

(641) 4-2014-06716 (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A16.1.5; 26.11.22 
(731) PROJECT ORBIS INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
520 Eighth Avenue, 11th Floor New 
York, NY 10018, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in; các bản tin về thông tin dịch vụ y tế liên quan đến việc phòng 
tránh và chữa trị bệnh mù lòa. 

 
Nhóm 41: Phát hành ấn phẩm điện tử (trực tuyến), không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2015-35000 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược - mỹ phẩm 

KIM   (VN) 
Số 61, lô 5, khu Đền Lừ 2, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35001 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược - mỹ phẩm 

KIM    (VN) 
Số 61, lô 5, khu Đền Lừ 2, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-35002 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.4.2; 26.7.5 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Ca  (VN) 
189/16 Hoàng Hoa Thám, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống) và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn, cửa hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ cung 
cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-35003 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất may 
mặc Phúc Thịnh Phát  (VN) 
Số 137, đường Trần Xuân Lê, phường 
Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót cho phụ nữ; quần áo lót cho nam; áo nịt ngực (áo lót); 

quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, quần áo lót cho phụ nữ, quần áo lót cho nam, áo nịt ngực 
(áo lót), quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2015-35004 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thuận Thành Việt Nam  (VN) 
Số 76 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35005 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.21; 24.15.3; A24.15.7 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Châu Văn Trị  (VN) 
Xóm Hiệp Tây, thôn Tùng Chánh, xã Cát 
Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-35006 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, vàng, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu đeo lưng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công).  
 

Nhóm 35: Mua bán: bình xịt thuốc trừ sâu đeo lưng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công). 
 

 
(210) 4-2015-35010 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Na Na   (VN) 
Số 1 ngõ 28 Nguỵ Như Kon Tum - 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; trụ chữa cháy chữ Y.  

 

 
(210) 4-2015-35011 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A11.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Hải Trung  (VN) 
Số 42, Nguyễn Thị Định, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35012 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A18.1.9; 18.1.23; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Cho 
Thuê Xe  (VN) 
718/21 quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe. 
 

 
(210) 4-2015-35013 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.2.1; 1.5.15; A5.1.5; A5.1.16; A11.3.7 

(591) Đỏ, xanh cốm, đen, xanh lá cây, trắng, 

vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chỉ thun Cao Su Đăk Lăk  (VN) 
Lô B35-B36 khu công nghiệp Hòa Phú, 

xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 23: Sợi chỉ thun từ cao su có dệt vải bao ngoài và không dệt vải bao ngoài (sử dụng 

cho ngành dệt). 
 

 
(210) 4-2015-35014 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất chế biến thực phẩm 
Mỹ Trinh Bà Giáo Thảo 111111  
(VN) 
Tổ 11, khóm Vĩnh Tây, phường Núi 

Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Mắm cá. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35015 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.14; 26.1.2; 26.1.4; A5.3.15 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Bửu 
Hiệp  (VN) 
Số 160/3 ấp An Hòa, xã An hảo, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi (xoài, mận, chanh, sầu riêng, bưởi, măng cụt).  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi (xoài, mận, chanh, sầu riêng, bưởi, măng cụt).  
 

 
(210) 4-2015-35016 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A1.1.10; 25.1.6; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Cửa hàng lương thực - thực 
phẩm Hương Phù Sa   (VN) 
Số 67/15B đường Phó Cơ Điều, phường 
4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-35017 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Cửa hàng Lương Thực - Thực 
Phẩm Hương Phù Sa (HKD)   (VN)
67/15B đường Phó Cơ Điều, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo, rau, củ, quả, trái cây. 
 

 
(210) 4-2015-35018 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.8; A5.3.15; 24.17.5; 25.5.25; 

26.4.7 
(591) Hồng, tím, trắng, xanh lá cây, vàng cam, 

xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm ALPHA Quốc Tế  
(VN) 
Số 29 ngõ 112 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm dùng cho trẻ sơ 
sinh.  

 

 
(210) 4-2015-35019 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Hồng, xám (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất mỹ 
phẩm Ngọc Huyền   (VN) 
224/7/7 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da toàn thân, kem trị mụn, thâm, nám, chế phẩm tắm trắng, sữa 

rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2015-35021 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tinh dầu Thần 
KỲ  (VN) 
45/68/8 đường số 20, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-35022 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Trần Thị Phụng  (VN) 
Lô 26B2.9 đường Trần Can, phường Hòa 
Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: lương thực, thực phẩm chế biến như nước mắm, xì 

dầu, nước chấm (gia vị), tương ớt.  
 
 

(210) 4-2015-35023 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Huỳnh Thế Trung  (VN) 
Số 6, tổ 2, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh ngọt; bánh bông lan; bánh bao; bánh mì; bánh kem.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (chủ yếu phục vụ các 
loại bánh ngọt); quán cà phê; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-35024 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A17.2.2; 26.15.15; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Xám, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc DATAA  (VN) 
176 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-35025 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, xám tro, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MEKATRADE Việt 
Nam  (VN) 
68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-35026 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.3 
(591) Trắng, đen, xám tro, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MAKATRADE 
Việt Nam  (VN) 
168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-35027 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Thọ  (VN) 
134 Phú Thọ, phường 10, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, kim cương; đồ nữ trang, đồ trang sức bằng vàng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng bạc đá quí, trang sức.  
 

Nhóm 42: Giám định vàng, bạc, đá quí.  
 

 
(210) 4-2015-35028 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Thọ  (VN) 
134 Phú Thọ, phường 10, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, kim cương, đồ nữ trang, đồ trang sức bằng vàng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng bạc đá quí, trang sức.  
 

Nhóm 42: Giám định vàng, bạc, đá quí.  
 

 
(210) 4-2015-35029 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.9; A1.1.3; 7.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật 
Năng lượng Hà Nội  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Đa Năng, số 169 
Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Công tơ điện và hệ thống mạng đọc công tơ từ xa; phần mềm điều khiển, 

truyền số liệu trong lĩnh vực công nghiệp, điện, điện tử, viễn thông.  
 

 
(210) 4-2015-35030 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; A9.7.22; 4.5.2; 4.5.3; 1.3.1; 

1.15.1 
(591) Đỏ, xanh đậm, trắng, xanh lá cây, vàng, 

cam 

(540) 

  

(731) Trung tâm ngoại ngữ  SUNRISE  
(VN) 
241 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ dạy dỗ, dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2015-35031 (220) 25.04.2013 

(641) 4-2013-08118 (441) 25.02.2016 
  
(731) INDOCHINA TRADING & SERVICES 

LTD.   (VG) 
P.O Box 957 Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2015-35033 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; 24.15.3; 7.1.6 
(591) Xanh nõn chuối, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quyền Hoa  (VN) 
Khu 4, xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ thể là: tôn xốp ba lớp.  

 

 
(210) 4-2015-35034 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2015-35035 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 

 
(210) 4-2015-35036 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2015-35037 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 

 
(210) 4-2015-35038 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 

 
(210) 4-2015-35039 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision  
(VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 

 
(210) 4-2015-35040 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Hiền  
(VN) 
39 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, 
thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-35041 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Hiền  
(VN) 
39 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2015-35042 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(731) HOST VERDIEN I AVFALL AS  (NO) 

Hasseldalen 3, N-4876, Grimstad, 
Norway  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn); chế phẩm phân 

bón; phân bón làm từ bột cá; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  

 

 
(210) 4-2015-35043 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.4.14; A3.4.15 
(731) HOST VERDIEN I AVFALL AS  (NO) 

Hasseldalen 3, N-4876, Grimstad, 
Norway  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn); chế phẩm phân 
bón; phân bón làm từ bột cá; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2015-35044 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A3.4.14; A3.4.15 

(731) HOST VERDIEN I AVFALL AS  (NO) 
Hasseldalen 3, N-4876, Grimstad, 

Norway  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 44: Cho thuê thiết bị trồng trọt; chăm sóc bãi cỏ; dịch vụ rải phân bón và các hóa 

chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất; làm vườn; dịch vụ làm vườn; dịch vụ 

làm vườn hoa cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2015-35045 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.1.5; 3.7.21 
(731) HOST VERDIEN I AVFALL AS  (NO) 

Hasseldalen 3, N-4876, Grimstad, 

Norway  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn); chế phẩm phân 

bón; phân bón làm từ bột cá; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  

 
 

(210) 4-2015-35046 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.13.1 

(731) HOST VERDIEN I AVFALL AS  (NO) 
Hasseldalen 3, N-4876, Grimstad, 

Norway  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ (phân trộn); chế phẩm phân 

bón; phân bón làm từ bột cá; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35048 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cuộc Sống Đẹp 
102  (VN) 
649/28/2A Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải bạt; mái che bằng vật liệu tổng hợp; mái che bằng vải 

dệt.  
 

 
(210) 4-2015-35049 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 6.1.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cuộc Sống Đẹp 
102  (VN) 
649/28/2A Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải bạt; mái che bằng vật liệu tổng hợp; mái che bằng vải 

dệt.  
 

 
(210) 4-2015-35050 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.3.20; 5.13.4; 25.1.25 

(591) Vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phức Hoa  (VN) 
546 - 548 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới - hội nghị.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35053 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 19.7.1 
(591) Xanh, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiện Nghĩa  (VN) 
250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán 
bar), dịch vụ quán ăn.  

 

(210) 4-2015-35054 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Kim Oanh   (VN) 
Số 2C ngõ 462 đường Bưởi, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch ốp lát, gạch xây dựng, gạch trang trí, gạch gốm, gạch kính, đá 
ốp lát.  

 

(210) 4-2015-35055 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23; 21.3.1; A16.3.3
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, đen, da 

cam, trắng 
(731) 1. Trịnh Hoa Vũ Hiếu  (VN) 

97A, ngõ 252, tổ 12, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

2. Cao Trung Vinh  (VN) 
Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán: tranh, ảnh, tác phẩm điêu khắc, quảng cáo, bán đấu giá; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí], tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; nhiếp ảnh; đào tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35056 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH K.BEO'S FOOD  
(VN) 
161 quốc lộ 1K, khu phố 5, phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Muối cần tây (hỗn hợp từ muối và các loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm); 

gia vị thập cẩm, cà phê, đồ gia vị, hạt điều gia vị, ớt gia vị, gia vị, trà.  
 

 
(210) 4-2015-35057 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A6.7.7; A6.7.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH K.BEO'S FOOD  
(VN) 
161quốc lộ 1K - khu Phố 5 - phường 
Linh Xuân - quận Thủ Đức - thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Muối cần tây( hỗn hợp từ muối và các loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm) gia 

vị thập cẩm, cà phê, đồ gia vị, hạt tiêu gia vị, ớt gia vị, gia vị, trà. 
 

 
(210) 4-2015-35058 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình Vật Liệu Xây 
Dựng  (VN) 
Toà nhà VG, ngõ 235 Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, sơn, 

vecni, sàn gỗ công nghiệp, gỗ, thiết bị vệ sinh, kính chịu nhiệt, kính cường lực. 
 
 

(210) 4-2015-35059 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thuận Trường 
Phát  (VN) 
49 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim 

loại. 

 

Nhóm 07: Dao kim cương cắt kính (bộ phận của máy) lưỡi dao (bộ phận của máy móc); 

van thoát nước, vòi xả nước. 

 

Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh, bồn rửa, vòi hoa sen, hệ thống xả nước. 

 

Nhóm 20: Móc treo quần áo không bằng kim loại, gương soi. 

 

Nhóm 21: Vòng và thanh treo cho khăn tắm; đĩa đựng xà phòng; hộp đựng xà phòng; vật 

dụng đựng giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-35060 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương 

(731) BAHRU STAINLESS SDN. BHD.  

(MY) 

PTD 4069 (PLO 108), Jalan Rumbia 4, 

Tanjung Langsat Industrial Complex 

81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép không gỉ dạng phiến, dạng lá, dạng tấm, dạng cuộn, dạng thanh dẹt, dạng 

dải, dạng hình tròn, dạng thanh nhỏ, dạng thỏi, dạng cán kéo (thép cuộn), dạng chữ V, 

dạng thanh gia cường (cốt thép), dạng thép cuộn gia cường, dạng thép cán định hình, dạng 

trục cuộn (không phải là bộ phận của máy móc hoặc thiết bị) và dạng dây (không phải 

dây điện). 
 

 
(210) 4-2015-35061 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng Thanh Ngọc  (VN) 
15 Lê Văn Ninh, phường Linh Tây, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đồ trang sức, đồ kim hoàn, vàng, 

bạc); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 

đặt hàng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35062 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhơn Phong  
(VN) 
Lô E16, đường số 12, KCN Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày trượt tuyết; giầy đá bóng; dép tắm; dép; giày. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (giày, dép, ba lô, túi xách, quần áo); 

đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 

đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2015-35063 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Bạch Vu  (VN) 
29/5 đường 19, phường Linh Chiểu, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (camera quan sát, linh kiện điện tử, 

viễn thông, công nghệ thông tin); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình  đặt hàng, xử lý 

về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2015-35064 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.1; 26.1.1; A26.11.9; A26.11.8 

(591) Đỏ, nâu đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Phương Nguyên  (VN) 
Tổ 5, phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, các sản phẩm làm từ cà phê; trà, các sản phẩm làm từ trà; có 4 sản 

phẩm trong nhóm.  
 

 
(210) 4-2015-35065 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Cam(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
EUROCHEM  (VN) 
Số 128, đường số 2, Kp9, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho da thuộc; hóa chất chống thấm nước cho 

vải/sợi/hàng dệt. 
 

Nhóm 40: Chống thấm nước cho vải.  
 

 
(210) 4-2015-35066 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Cam(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
EUROCHEM  (VN) 
Số 128, đường số 2, Kp9, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho da thuộc; hóa chất chống thấm nước cho 
vải/sợi/hàng dệt. 
 
Nhóm 40: Chống thấm nước cho vải.  

 

 
(210) 4-2015-35067 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Đái Duy Ban  (VN) 

Số 17T8, phòng 904, khu đô thị Trung 
Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35068 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Đái Duy Ban   (VN) 

Số 17T8, phòng 904, khu đô thị Trung 
Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35069 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.1.25; 26.15.15 
(591) Trắng, xám nâu, đỏ 
 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
Top Queen Collagen Việt Nam  
(VN) 
Số 44 phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-35071 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35072 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-35073 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-35074 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-35075 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35076 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.3.1; 25.1.25; 1.15.9; A5.3.13; A5.3.14; 

4.5.1; 24.1.1; 26.3.1; 25.5.25 
(591) Vàng, vàng nâu, xám, trắng, nâu đỏ, đỏ, 

đen, nâu xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TM Phương Chi   (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục 
đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35077 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như, vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-35079 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.1.25 
(591) Vàng ánh kim, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyên Liệu 
Thời Trang Quốc Tế  (VN) 
1217A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Gồm quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-35083 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) IFIXIT   (US) 

1330 Monterey St., San Luis Obispo, 
CA, 93401, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ trực tuyến đặc trưng về máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và 

phụ kiện máy tính, cụ thể là máy tính xách tay loại nhỏ, máy tính xách tay (laptop), thiết 
bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị nâng cấp và phụ tùng thay thế, cụ thể là dây cáp điện và 
bộ nối, bộ nguồn giúp chuyển đổi dòng điện xoay chiều, bộ dụng cụ làm sạch, vỏ máy vi 
tính, thẻ DC và thẻ âm thanh, màn hình hiển thị, bản lề, thiết bị mở rộng ổ đĩa, quạt gió, ổ 
cứng và ổ đĩa quang, bàn phím, bảng mạch, bộ điều biến, khung chứa thẻ nhớ máy tính cá 
nhân, thẻ nhớ máy tính cá nhân, thẻ nhớ điện, bộ xử lý, RAM, dụng cụ dùng cho máy 
tính, tất cả được sử dụng với phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính kể trên; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đặc trưng về sách hướng dẫn cách sử dụng thiết bị điện 
tử và sửa chữa điện tử, tất cả được sử dụng trong việc tự sửa chữa (tháo dỡ và lắp ghép lại) 
máy tính xách tay, nâng cấp và thay thế các bộ phận.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng 
máy tính; lắp đặt; bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về đào tạo; dịch vụ về giáo dục.  
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(210) 4-2015-35084 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A17.2.2; A1.1.2; A1.1.12 
(731) Công ty TNHH vàng bạc-đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng 
trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại 
quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ quảng cáo 
về đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, 
nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ giới thiệu đồ trang sức, vàng thô 
hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ 
nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, đá quý; thông tin về thương mại cụ thể là dịch vụ cung cấp thông tin về 
đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, 
nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê két an 
toàn để cất giữ đồ quý giá; ký gửi những đồ vật quý giá; định giá đồ cổ; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 40: Gia công các sản phẩm vàng, bạc, đá quý; chế tác các sản phẩm vàng, bạc, đá 
quý.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ giám định vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang.  
 

 
(210) 4-2015-35087 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH chế biến thủy 

sản Thái Sơn   (VN) 
Thôn Thanh Đình, xã Hải Thanh, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; chất chiết ra từ cá; cá (đã qua chế biến) và dùng làm 
thức ăn cho người; tôm (đã qua chế biến) và dùng làm thức ăn cho người; cua (đã qua chế 
biến) và dùng làm thức ăn cho người.  
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(210) 4-2015-35088 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.30 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) TIVOLI CO., LTD.   (JP) 

15-4, Doi 1-chome, Yugawaramachi, 
Ashigarashimo-gun, Kanagawa Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo hạnh nhân; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); bánh quy; bánh mì; 
bánh ngọt; sô cô la; ca cao; sản phẩm ca cao; cà phê; bánh kẹo; bánh quy giòn, kem lạnh 
ăn được; thạch trái cây (bánh kẹo); mật ong; bánh hạnh nhân (bánh ngọt); bánh bao; kẹo 
lạc; gạo; bánh gạo; bánh bít cốt; kẹo đường; chè (trà).  

 

 
(210) 4-2015-35089 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.1; 5.9.24; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Da cam, đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, trắng, 

nâu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
tím 

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Hóa nông An Giang  (VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, sâu bọ có hại. 
 

 
(210) 4-2015-35090 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Nguyễn Trọng Vững   (VN) 

Thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; cho thuê xe ô tô, kho bãi; giao nhận 

hàng hóa; du lịch trong nước và quốc tế; đại lý vé máy bay.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng th−c hiện. 
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(210) 4-2015-35091 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Phước Thái  
(VN) 
Số 10, ngách 61, ngõ 88, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm thực phẩm chế biến từ thịt và hải sản như, giò chả, nem chua, 
chả mực, chả cá, ghẹ sữa (được bảo quản).  

 

 
(210) 4-2015-35092 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thanh Thúy   (VN) 
P221 nhà D7 khu đô thị Đặng Xá, xã 
Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề sàn bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; tay nắm cửa kính bằng kim 
loại.  

 

 
(210) 4-2015-35093 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa 

giống Thanh Mỹ  (VN) 
ấp ¤ Tre Lớn, xã Thanh Mỹ, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

 
(210) 4-2015-35094 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; A5.3.15; 26.1.1; 5.7.3 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ, nâu 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Nhị 

Trường  (VN) 
ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-35095 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.10; 5.7.3; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(731) Tổ hợp tác lúa giống chất 
lượng cao ấp Phiêu - xã Hiệp 
Hòa  (VN) 
ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

 
(210) 4-2015-35096 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Hậu - 
Hòa  (VN) 
ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

 
(210) 4-2015-35097 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Tổ hợp tác cây có múi Phúc 
Sang  (VN) 
ấp Rẫy, xã An Quãng Hữu, huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi có múi. 
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(210) 4-2015-35100 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.5.20; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng cam, trắng 

(731) Nguyễn Thị Yến  (VN) 
Số nhà 389, khu phố 6, thị trấn Kim Tân, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa.  
 

 
(210) 4-2015-35102 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 26.4.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh cốm 

(731) Công ty TNHH MIWON Việt Nam  
(VN) 
Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; bột nêm; bột ngọt (mì chính).  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước tương, tương ớt, bột nêm, bột ngọt (mì chính).  
 

 
(210) 4-2015-35103 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH MIWON Việt Nam  
(VN) 
Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; bột nêm; bột ngọt (mì chính).  

 

Nhóm 35: Mua bán: nước tương, tương ớt, bột nêm, bột ngọt (mì chính).  
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(210) 4-2015-35105 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.2; 25.5.3; 24.15.21; 26.7.25 
(591) Xanh rêu, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Kiến trúc Nội 

thất Trà Vinh  (VN) 
38A Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: giường; tủ; bàn; ghế; kệ (giá đỡ). 
 

 
(210) 4-2015-35106 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A5.3.13; 3.6.6 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Sanh  (VN) 
21A Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, kim loại màu.  
 

 
(210) 4-2015-35107 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hộ kinh doanh Đệ Nhất Lẩu Cá 

Kèo  (VN) 
146 Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-35108 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hộ kinh doanh Anh Thiện II  

(VN) 
Khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống bình dân.  
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(210) 4-2015-35109 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH MTV Toàn Vĩnh 

Châu  (VN) 
128 Độc Lập, khóm 2, phường 3, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, kim loại màu.  

 

 
(210) 4-2015-35110 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A11.1.2 
(731) 1. CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  
2. CJ FOODVILLE CORP.   (KR) 
CJ CheilJedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đông lạnh; rau trộn dầu giấm; món ăn từ rau củ lên men (kim chi); dưa góp 

cay; dưa muối; đậu đã được bảo quản; dầu và mỡ có thể ăn được; trứng; thực phẩm chế 
biến từ cá; trái cây đã được nấu chín; trái cây đã được bảo quản; thịt giăm bông; thạch 
dùng cho thực phẩm; tảo tía nướng; chiết xuất của thịt; hạt đã qua chế biến; dầu vừng; chế 
phẩm để chế biến xúp; xúp; đậu phụ; rau đã được nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đã 
được sấy khô; sữa chua; rong biển đã qua chế biến, có thể ăn được.  

 

 
(210) 4-2015-35111 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A11.1.2 
(731) 1. CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  
2. CJ FOODVILLE CORP.   (KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đông lạnh; rau trộn dầu giấm; món ăn từ rau củ lên men (kim chi); dưa góp 

cay; dưa muối; đậu đã được bảo quản; trái cây đã được nấu chín; trái cây đã được bảo 
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quản; hạt đã qua chế biến; rau đã được nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đã được sấy 
khô; thạch dùng cho thực phẩm được chế biến từ rau và/hoặc trái cây; chế phẩm rau hoặc 
trái cây để chế biến xúp; xúp chế biến từ rau và/hoặc trái cây.  

 

 
(210) 4-2015-35112 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.1.1; 25.1.25; 5.13.25; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH HAV TRAVEL  

(VN) 
20 Dương Văn An, phường Xuân Phú, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi (tour) du lịch; cho thuê xe du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-35115 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9; A25.7.8 
(591) Vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HS SCM  (VN) 
Phòng 609A tầng 6 tòa nhà TD Business 
Center lô 20A, đường L, phường Đông 
Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường biển và đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-35116 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

PHARVINA   (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 
người, thực phẩm chức năng, thiết bị, vật tư y tế, mỹ phẩm, sữa rửa mặt, sữa tắm, kem tắm 
trắng, mặt nạ trang điểm, dầu gội đầu.  
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210) 4-2015-35117 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 

người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 

răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 

miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 

(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 

thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 

dưỡng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 

bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 

vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 

cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; túi đá 

chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; đệm sưởi dạng tấm dùng điện không dùng cho 

mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm cơ thể 

dùng một lần; thiết bị sưởi ấm cơ thể không dùng điện; thiết bị sưởi ấm cơ thể có thể 

mang theo được (không dùng điện); tấm sưởi (không dùng điện); thiết bị làm nóng.  
 

(210) 4-2015-35118 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Xuân Thịnh   (VN) 
38/26 Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da.  
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210) 4-2015-35119 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Mai Văn Thành  (VN) 
728/11 Lê Trọng Tấn, khu phố 3, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-35122 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước xức tóc, chế phẩm làm sạch, chăm sóc và làm đẹp da đầu và 

tóc, chế phẩm tạo kiểu tóc, chế phẩm phủ màu, tẩy, nhuộm và tạo màu cho tóc.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm chăm sóc tóc và chăm sóc da đầu có chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-35123 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 4.3.5; 24.1.1; 25.1.6; 3.7.17 

(591) Vàng đồng, nâu đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Kim Cửu 
Long  (VN) 
Lô 8, đường số 4, khu công nghiệp Tân 

Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  
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(210) 4-2015-35124 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.7.17; 4.3.3; 25.1.6 

(591) Vàng, đồng, nâu, hồng, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Kim Cửu 
Long  (VN) 
Lô 8, đường số 4, khu công nghiệp Tân 

Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  
 

 
(210) 4-2015-35126 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A17.2.2; 24.1.1; A1.1.10; 25.7.25; 
A25.7.2; A25.1.10; A5.11.2 

(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại NM  (VN) 
Khóm 7, thị trấn Càng Long, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-35129 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.21; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Diệp Tứ Phong  
(VN) 
Số 88, khóm 10, phường 6, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Mứt me (tẩm đường, có dạng kẹo). 
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(210) 4-2015-35130 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Kiều Tiến Tới  
(VN) 
Khóm II, thị trấn Duyên Hải, huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Mứt me (tẩm đường, có dạng kẹo).  
 

 
(210) 4-2015-35131 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A11.3.7; 26.4.3; 5.7.1; 25.1.6; A11.3.4 

(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Lữ Lệ Trân  
(VN) 
123 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 

2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-35132 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.5.1; A3.5.24 

(591) Vàng, trắng, xanh 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 
Tâm  (VN) 
ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn bình dân. 
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(210) 4-2015-35133 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đỏ 

(731) Hộ kinh doanh Ôn Khánh 
Đông  (VN) 
Số 45, khóm 9, phường 6, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng, chả lụa. 
 

 
(210) 4-2015-35134 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.9; A1.1.5; 5.3.20; 25.7.25; 5.13.25; 

A5.1.14 

(591) Đen, xám 

(731) Hộ kinh doanh Mộc Nhiên SPA  
(VN) 
105 Lê Lợi, khóm 1, phường 3, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 44: Gội đầu; cắt tóc; làm móng chân, móng tay; chăm sóc da mặt; sấy tóc; tẩy lông 

chân, tay. 
 

 
(210) 4-2015-35135 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đỏ 

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Hữu 
Phước  (VN) 
ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng.  
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(210) 4-2015-35136 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.7.9; 2.7.10 
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh SHOP Mẹ & Bé  

(VN) 
765A Điện Biên Phủ, khóm 5, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, giày, dép và các loại xe đạp tập đi 
cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-35137 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.12; 26.1.1; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH cổ phần xây 

dựng và phát triển nhà Trà 
Vinh  (VN) 
20 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: gạch, đá, cát, sỏi, sắt xây dựng, xi măng. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp; thi công, lắp đặt đường điện; sửa chữa công 
trình xây dựng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-35138 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.25; A1.1.12; A1.1.2; 8.7.5; 

A8.5.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Võ Bích Hằng  

(VN) 
51A Đồng Khởi, khóm 7, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 29: Chả lụa; chả hoa; chả nhồi ba tê trứng muối; pa tê; chả chiên; giò thủ. 
 

 
(210) 4-2015-35139 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.3; A25.7.3; 5.13.25; 

A5.1.14; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh, vàng, xám, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Bích 

Mỹ Dung  (VN) 
203 Trần Quốc Tuấn, khóm 2, phường 2, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 29: Chả lụa; pa-tê; nem chua; chả bò; chả bông, bò viên. 

 

 
(210) 4-2015-35145 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
xây dựng bất động sản Bản 
Việt  (VN) 
634/3G Kha Vạn Cân, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới mua bán bất động sản; đại lý bất động sản; tư vấn về tài chính liên 

quan đến bất động sản; đánh giá, định giá bất động sản; chuyển nhượng quyền sử dụng 
bất động sản; cho thuê, thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-35148 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; A26.11.8; 

A5.5.21 
(591) Tím, vàng nhạt, đồng, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần Dược liệu 

Tây Nguyên  (VN) 
Thôn Cầu Sắt, xã Tura, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm đánh răng; dầu 
gội đầu; xà phòng; dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 
chế phẩm làm sạch; chiết xuất của hoa [nước hoa]; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh 
dầu]; nước xức tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm. 

 
Nhóm 05: Đồ uống y tế; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; bánh mứt kẹo chứa thuốc; 
thuốc tăng cường sinh lực; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm 
vitamin; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; rượu/cồn dùng cho mục đích dược 
phẩm; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; vỏ cây dùng cho dược phẩm; chế phẩm trị liệu 
dùng để tắm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm hoá dược; thuốc sắc dùng cho dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35149 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21; 

A26.11.8 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần Dược liệu 

Tây Nguyên  (VN) 
Thôn Cầu Sắt, xã Tura, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; nước hoa; thuốc đánh răng; dầu gội 
đầu; xà phòng; dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế 
phẩm làm sạch; chiết xuất của hoa [nước hoa]; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; 
nước xức tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm. 

 

Nhóm 05: Đồ uống y tế; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; bánh mứt kẹo chứa thuốc; 
thuốc tăng cường sinh lực; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm 
vitamin; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; rượu/cồn dùng cho mục đích dược 
phẩm; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; vỏ cây dùng cho dược phẩm; chế phẩm trị liệu 
dùng để tắm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm hoá dược; thuốc sắc dùng cho dược phẩm.  

 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; rau (đã chín/sấy khô); 
hạt đã chế biến; chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm của ngũ cốc; chè (trà); cà phê; ca cao; đồ gia vị; gia vị; 
hương liệu cho thực phẩm; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; gia cầm để chăn nuôi; cây con (cây giống); hạt 
giống; hoa quả tươi; mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau quả; nước uống đóng chai; nước uống có ga; 
nước ngọt không ga; đồ uống không có cồn; bia. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống có cồn được 
pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu vang; đồ uống được chưng cất; chiết xuất alcolic. 
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Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà trẻ ban 
ngày. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện; dịch vụ làm vườn; nhà dưỡng bệnh cho 
người cao tuổi; bệnh viện; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng. 

 

 
(210) 4-2015-35150 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.13.1; 26.1.2 
(591) Đen, xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Đinh Hương   (VN) 
77 đường số 2, khu phố Hưng Gia, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-35151 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ BB 
Beauty Care   (VN) 
192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố, Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm); ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 
 

(210) 4-2015-35152 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Hoàng Tuyết 
Nhi   (VN) 
99/695E Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  
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(210) 4-2015-35153 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân Anh   (VN) 
Số 24 ngõ 443/116, đường Nguyễn Trãi, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm để xức sau khi tắm; tinh dầu dùng cho cá nhân; muối để 

tắm, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-35156 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Nguyễn Thị Trang  (VN) 
Thôn Tạ Ngoại 2, xã An Hòa, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng, cụ thể: nồi (không dùng điện), xô, chậu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-35159 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.4; A3.7.24; 3.7.3; 3.7.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thịnh 
Quốc  (VN) 
TK5/19 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 

Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy đầm; áo khoác.  
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(210) 4-2015-35161 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; 26.1.1; 1.15.15; A25.7.22 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Kim Du  

(VN) 
156 khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội đầu; dung dịch cọ 

rửa; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa. 
 
 

(210) 4-2015-35163 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 8.7.5; A11.1.6; A3.6.25; 2.9.4 
(591) Đỏ, đỏ cam, hồng, vàng, vàng đồng, da 

cam, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 
dương, nâu, đen, trắng, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
thực phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số 1 đường 41, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Hạt nêm (gia vị).  
 
 

(210) 4-2015-35164 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.11.5; 8.7.5; A11.1.6; 2.9.4 
(591) Đỏ nhạt, đỏ cam, vàng, vàng đồng, da 

cam, xanh lá cây, xanh dương, nâu, nâu 
nhạt. ghi xám, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
thực phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số 1 đường 41, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt nêm (gia vị).  
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(210) 4-2015-35165 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.3; 8.7.11; A11.3.4; 5.7.2 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, 

vàng đồng, da cam, xanh lá cây, xanh 

dương, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
thực phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số 1 đường 41, phường Bình Trưng 

Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-35166 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A3.9.24; 3.5.6; A3.5.24 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hương liệu Lê Gia   (VN) 
82A đường 49, khu phố 7, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phồ 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu dùng cho thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-35167 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Màu xanh ngọc bích nhạt , màu xanh 

ngọc bích đậm, màu trắng, màu xanh cửu 

long 

(540) 

 

(731) Hồ Thanh Trúc  (VN) 
Căn hộ 12B15 nhà T11 khu đô thị Times 

City 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, 

hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh.  
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(210) 4-2015-35168 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Tiết Tuệ Gia  (VN) 
109 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện, quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-35169 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

kỹ thuật Việt Cường   (VN) 
152 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn hồng ngoại không dùng cho mục đích y tế; đèn hồng ngoại dùng để sưởi 
ấm.  

 

 
(210) 4-2015-35170 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

quản lý khách sạn Vision  
(VN) 
Số 2-4 Lưu Văn Lang- phường Bến 
Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-35171 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần AMSON Việt 

Nam   (VN) 
Số 14, ngõ 179, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 
sơn.  

 

 
(210) 4-2015-35172 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; 26.7.25; 26.4.3; 26.15.15; 

26.15.7 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Kim Tơ  (VN) 
Tòa nhà Ocean View Manor, ấp Phước 
Hòa, xã Phước Tỉnh, huyện long Điền, 
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-35173 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Hưng  (VN) 
Số 254 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-35174 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; 26.3.23; 26.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Thiên Lạc  
(VN) 
85 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: chậu rửa chén, lavabo, vòi sen, bồn tắm, bồn chứa 
nước, nước sơn tường, trần la phông nhôm, trần nhựa, đèn led trang trí, máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời, máy lọc nước, thiết bị điện tử, viễn thông, máy điện sử dụng 
bằng năng lượng mặt trời, phụ kiện máy nước nóng, phụ kiện máy phát điện, phụ kiện 
máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-35175 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 
Số 187, lô 22, đường Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; xoa bóp (massage); chăm sóc sức khỏe; xông hơi; dịch vụ trị 

liệu.  
 

 
(210) 4-2015-35176 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Văn Bảo  (VN) 
Số 80/96, Chợ Hàng, phường Đông Hải, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2015-35177 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Kết Nối Toàn 

Cầu   (VN) 
146AB (Khách Sạn Bến Thành), phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; ví đựng tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng [trang phục]; cà vạt; váy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm vali, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, ví 
đựng tiền, quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng, cà vạt, váy. 
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(210) 4-2015-35180 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.9; 26.15.15; 26.11.22 

(591) Đỏ, vàng, lục lam, xanh lá cây, xanh 

dương, tím, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
An Thuận  (VN) 
Số 31A ngõ 131 tổ 5A, phố Thái Hà, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích chính là giải trí, vui chơi.  
 

 
(210) 4-2015-35182 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Chành Tư Bia 
Bến Tre  (VN) 
400/16 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng 

hóa; vận chuyển đồ đạc; cất giữ hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2015-35184 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.1.25; 26.4.1; 25.7.25; 24.3.1 

(591) Vàng, tím, đỏ, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn hóa 
Nghệ thuật Việt Nam   (VN) 
Số 930 đường Trương Định, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
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(210) 4-2015-35185 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.3.1; 25.7.25; 25.1.25; 26.4.2 
(591) Vàng, tím, đỏ, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn hóa 
Nghệ thuật Việt Nam   (VN) 
Số 930 đường Trương Định, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
 

 
(210) 4-2015-35186 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 25.1.25; 24.3.1; 25.7.25 
(591) Vàng, tím, đỏ, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn hóa 
Nghệ thuật Việt Nam   (VN) 
Số 930 đường Trương Định, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
 

 
(210) 4-2015-35187 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.3.1; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Vàng, tím, đỏ, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn hóa 
Nghệ thuật Việt Nam   (VN) 
Số 930 đường Trương Định, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
 

 
(210) 4-2015-35189 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.3.1; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Vàng, tím, đỏ, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn hóa 
Nghệ thuật Việt Nam   (VN) 
Số 930 đường Trương Định, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
 

 
210) 4-2015-35190 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.3.1; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Vàng, tím, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn Hóa 
Nghệ Thuật Việt Nam   (VN) 
Số 930 đường Trương Định, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 

 

(210) 4-2015-35191 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.3.1; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Vàng, tím, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn Hóa 
Nghệ Thuật Việt Nam   (VN) 
Số 930 đường Trương Định, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 

 

 
(210) 4-2015-35192 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.3.1; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Vàng, tím, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn Hóa 
Nghệ Thuật Việt Nam   (VN) 
Số 930 đường Trương Định, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
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(210) 4-2015-35193 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.5.3; A3.5.24; 26.15.15; 26.3.4; 1.15.19

(591) Nâu, đỏ, kem, xanh dương, xanh da trời, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Nguyên 
Liệu Thực Phẩm  (VN) 
34 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh dùng để ăn các loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán kem lạnh dùng để ăn các loại.  
 

 
(210) 4-2015-35194 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ phát triển 
Việt  (VN) 
524/16/1 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lò nướng, máy đo huyết áp, máy uốn tóc, máy duỗi tóc, máy xay sinh 

tố, máy ép hoa quả, máy làm sữa chua, máy làm sữa đậu nành, máy rửa bát đĩa, máy sấy 

bát đĩa, máy giặt, máy pha cà phê, bếp điện, bếp từ, lò nướng, nồi, xoong, chảo, hộp nhựa 

đựng thực phẩm (sử dụng được trong lò vi sóng), máy hút bụi; mua bán bột giặt, máy mát-

xa giảm mỡ, máy mát-xa hồng ngoại, máy làm kem trái cây, máy trồng rau mầm; đại lý 

ký gửi hàng hóa tất cả các hàng hóa nêu trên. 
 

 
(210) 4-2015-35198 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A9.7.19; A11.1.5; 2.1.1; A2.1.23; 4.5.2; 

4.5.3 

(591) Đỏ, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Sử Thiện  (VN) 
105/9 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-35199 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.7 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, đỏ booc-đô, trắng 
(731) Công ty TNHH đông dược 

Nhân Hòa  (VN) 
Số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo trưng bày các sản phẩm: rượu thuốc, 
thuốc đông y, thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35200 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại cửa Long Dương  
(VN) 
Thôn Văn Trung, xã Tân Chi, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa dùng trong xây dựng; thanh nhựa dùng trong xây dựng; khung cửa, 

không bằng kim loại; tấm cửa, không bằng kim loại; kính dùng làm cửa dùng trong xây 
dựng; cửa nhựa có lõi thép gia cường dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-35201 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 14.1.13; A14.1.15; 1.13.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, trắng 
(731) NANMAT TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 
36, Jhongyang Road, N.E.P.Z. Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học [không dùng 
trong y tế hoặc thú y]; chất thử hoá học [không dùng trong y tế hoặc thú y].  
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(210) 4-2015-35202 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.13.1 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân   (VN) 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, 
không chứa cồn; thực phẩm làm từ cá; trái cây được bảo quản; chất chiết xuất từ tảo 
biển/rong biển cho thực phẩm; hạt đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-35203 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.13.1 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân   (VN) 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35207 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Chíp Bông  (VN) 
207B Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn cà phê hạt, cà phê bột, chè. 

 
 

(210) 4-2015-35208 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.13.1; 26.1.6 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn EZKO Việt 
Nam  (VN) 
2634/10 Huỳnh Tấn Phát, tổ 14, ấp 5, xã 
Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự.  
 

 
(210) 4-2015-35209 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; A12.1.9 
(591) Nâu đậm, nhạt 

(540) 

  

(731) Tôn Nữ An Miên  (VN) 
D15 khu biệt thự vườn Thủ Đức, quốc lộ 
13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn trà, cà phê.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống, cà phê, nước sinh tố, nước ép trái 
cây, kem.  

 

 
(210) 4-2015-35210 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhiệt công 
nghiệp HTL  (VN) 
Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, 
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-35211 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35212 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A24.17.9; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thuận Hải  (VN) 
Số 37 đường Lê Quý Đôn, phường Tiền 
Phong, thành phố Thái Bình  
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(511)   Nhóm 09: Loa; vỏ hộp loa; bộ khuếch đại âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị tái tạo 
âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh.  

 

 
(210) 4-2015-35213 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất VTH Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 41 ngõ 164 phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); dụng cụ và thiết bị vệ sinh: 
vòi phun nước, vòi hoa sen, chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-35214 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Thiên Thành Tâm  
(VN) 
Số 747, đại lộ Bình Dương, khu phố 

Chánh Lộc 2, phường Chánh Mỹ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn inox; ống nước bằng kim loại.  

 
Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-35215 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.5.1; A26.11.9 

(591) Xanh biển, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Võ Văn Tường  (VN) 
ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè) dùng để uống. 
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(210) 4-2015-35216 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ 

tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.  
 

 
(210) 4-2015-35217 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn muối xông khói, thực phẩm 

chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ tôm, thực phẩm chế biến từ cá, pa-tê gan, xúc xích.  
 

 
(210) 4-2015-35218 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH An Nghĩa   (VN) 

Phía Đông đường 183, cụm Công nghiệp 
An Đồng, xã An Lâm, huyện Nam Sách, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-35219 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.5 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

năng lượng Trí Việt   (VN) 
400/2 Tân Phú, khu Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Sửa chữa và làm sạch lò hơi; làm sạch ống khói; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn hơi nước; lắp đặt và 
sửa chữa và bộ tích tụ hơi nước, nồi hơi và thiết bị sinh hơi nước.  

 

 
(210) 4-2015-35220 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-35221 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh ngọc, vàng, xanh cốm, xanh 

lá cây 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vian  (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
đầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-35222 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, trắng hồng, đỏ, đen 
(731) Đỗ Đình Hiển  (VN) 

Thôn Nậm Tang, xã Bản Cầm, huyện 
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; hoa tươi; rau tươi; cây giống.  
 
 

(210) 4-2015-35223 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Làn Mậu Thành  (VN) 

Thôn Sả Hồ, thị trấn Mường Khương, 
huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; hoa tươi; rau tươi; cây giống.  

 

 
(210) 4-2015-35224 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35225 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35226 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35227 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A25.3.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quốc tế Duy Phúc  (VN) 
Khu dân cư số 1, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
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(210) 4-2015-35228 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DHA  (VN) 
Số 5D/B11/34A, đường Trần Phú, 

phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-35229 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15; 25.5.25 

(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Quế Anh  (VN) 
31/31 đường Nguyễn Hoàng, khu phố 2, 

thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2015-35230 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BOTO Việt 
Nam  (VN) 
Số 40 ngõ 70, tổ 11, thị trấn Sóc Sơn, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, sơn, 

vécni, sàn gỗ công nghiệp, gỗ, thiết bị vệ sinh, kính chịu nhiệt, kính cường lực. 
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(210) 4-2015-35232 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 014232508 12.06.2015 EM 

  
(731) NATVAR HOLDINGS, LLC  (US) 

460 E. Swedesford Rd., Suite 3000, 
Wayne, Pennsylvania 19087, United 
States 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 10: ống y tế; ống dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; ống y tế cụ thể 
là ống tĩnh mạch, ống thẩm tách huyết (hemodialysis tubing), ống thông đường tiểu, ống 
thông cho mục đích y tế, bộ rửa/hút, ống đưa thuốc vào cơ thể, bộ bơm tim mạch, bộ tự 
truyền máu, ống thẩm tách máu (blood dialysis tubing), bộ thiết bị cung cấp thức ăn qua 
đường tiêu hóa, thiết bị sinh thiết và ống dẫn lưu cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35233 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(300) 014232482 12.06.2015 EM 

(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.4 
(731) NATVAR HOLDINGS, LLC  (US) 

460 E. Swedesford Rd., Suite 3000, 
Wayne, Pennsylvania 19087, United 
States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 10: ống y tế; ống dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; ống y tế cụ thể 
là ống tĩnh mạch, ống thẩm tách huyết (hemodialysis tubing), ống thông đường tiểu, ống 
thông cho mục đích y tế, bộ rửa/hút, ống đưa thuốc vào cơ thể, bộ bơm tim mạch, bộ tự 
truyền máu, ống thẩm tách máu (blood dialysis tubing), bộ thiết bị cung cấp thức ăn qua 
đường tiêu hóa, thiết bị sinh thiết và ống dẫn lưu cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35234 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kiều   (VN) 
Tổ 3, thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục.  

 
Nhóm 40: May quần áo. 
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(210) 4-2015-35235 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.8; 1.15.23; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
và xây dựng Tài Phát  (VN) 
217 Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại dùng cho xây dựng; khung kim loại dành cho xây dựng; phụ kiện 

bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu lợp mái bằng kim 
loại; giàn giáo bằng kim loại, ống thép. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát việc xây dựng 
công trình; sơn nội và ngoại thất; dịch vụ xây, lát; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách 
âm trong xây dựng; dịch vụ chống ẩm trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; trát 
thạch cao; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2015-35236 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần ARCHCAFE  

(VN) 
81/15 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); đồ uống trên cơ sở cà phê; 

hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật dùng như chất thay thế cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-35237 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SHIH YING WEI   (TW) 

No.158, Renhua Rd., Dali Dist., 
Taichung City 412, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải (máy móc); thang máy; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ 

điện và động cơ; cơ cấu giảm tốc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bánh 
răng truyền động dùng cho máy móc; cơ cấu truyền động không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2015-35238 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh lá cây(540) 

  

(731) Đặng Quang Hải   (VN) 
Thôn 6, xóm Trại, xã Thạch Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

Nhóm 12: Nhông, xích, tất cả là phụ tùng của xe cộ; má phanh; lốp xe; săm xe; vành xe. 
 

 
(210) 4-2015-35239 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.23; 18.3.2; A1.5.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải Thái Bình Dương  (VN) 
117 Phan Xích Long, phường 07, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống như: sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, mì ăn 

liền, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, nước khoáng, nước có gas, nước ép trái cây 
(không có cồn), đồ uống có cồn như bia, rượu.  

 

 
(210) 4-2015-35240 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 5.3.11; 26.5.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Fusheng  (VN) 
Thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu trà (chè), cà phê, hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2015-35241 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Việt 
Thành  (VN) 
36B đường HT 18, khu phố 6, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-35243 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.13.1; 26.1.2; 3.3.1; A3.3.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại sản xuất Hoàng Huy  (VN) 
Số 103 Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn 
Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản sấy khô, cụ thể: đậu nành khô, hạt điều khô, 

vỏ hạt điều khô, tinh bột sắn, sắn lát, hạt ngô khô đã được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2015-35244 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.3.1; 26.1.2; A1.5.3; A3.3.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại sản xuất Hoàng Huy  (VN) 
Số 103 Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn 
Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột khoai mì. 

 

 
(210) 4-2015-35245 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ao Sen Ba  (VN) 
4-6 đường số 9, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán phở. 

 

 
(210) 4-2015-35246 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 25.5.25; 26.2.7; A5.5.20 
(591) Đen xám, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng - thương mại - dịch 
vụ Hoàng Huy  (VN) 
385 B Phạm Văn Đồng, phường Thống 
Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; cho thuê máy xây dựng; cho 
thuê máy đào xúc; cho thuê xe ủi đất; khai thác đá, thực hiện việc trải lớp đường xá. 

 

 
(210) 4-2015-35247 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.9; 26.3.23; 26.1.1; 5.7.13 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Lan  (VN) 
100 đường 23/10, phường Ngọc Hiệp, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

khách sạn. 
 

 4-2015-35249 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Minh Tín  (VN) 
26 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; ghế trường kỷ (sofa); bàn trang điểm; mặt bàn bằng gỗ giả đá; tủ; 

giường; giá đồ đạc (kệ). 
 

(210) 4-2015-35251 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh lá chuối 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dầu khí La Sơn  
(VN) 
118/25 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cho xăng (dầu, dầu thô, nhớt); chất phụ gia làm sạch cho 

xăng (dầu,dầu thô, nhớt). 
 

Nhóm 35: Mua bán, chất phụ gia hóa học cho xăng (dầu, dầu thô, dầu gốc, nhớt); chất 
phụ gia làm sạch xăng (dầu, dầu thô, dầu gốc, nhớt); chất xúc tác; phụ gia dùng cho than 
đá; chất phụ gia hóa học cho phân bón, nhựa, xử lý nước; thiết bị cơ khí. 
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(210) 4-2015-35252 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.4.7; A5.3.13 

(591) Da cam, xanh nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mao Bảo Việt 
Nam  (VN) 
Đường số 3, KCN Long Thành, xã Tam 

An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; nước 

thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm chống nắng. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; hương xua 

đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế phẩm dược để chăm 

sóc da. 
 

 
210) 4-2015-35257 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; 26.1.2 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ du lịch Việt An  (VN) 
Số 84 đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe ô tô. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-35258 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.4.4; 26.7.25 

(591) Xanh ngọc, chì 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải An Vinh  (VN) 
84 đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2015-35259 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MOTEX PRODUCTS CO., LTD.  (KR) 

163, Ojeong-ro, Ojeong-gu, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Thiết bị dán nhãn bằng tay; dụng cụ dán nhãn bằng tay dùng cho văn phòng; 
dụng cụ dán nhãn bằng tay dùng để niêm yết giá; nhãn giấy; nhãn giấy được in sẵn; giấy 
in dùng để làm nhãn; nhãn dính không làm bằng vải; giấy dính (đề-can) không làm bằng 
vải; máy chữ dùng để làm nhãn; dụng cụ cắt băng dính (đồ dùng văn phòng); nhãn dính 
dùng để gói quà; băng dính dùng để gói quà; máy hủy giấy dùng cho văn phòng. 

 

 
(210) 4-2015-35260 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.1.1; 26.4.2 
(731) H-D U.S.A., LLC   (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 
WI 53208, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; 
dịch vụ huy động (cấp) vốn; dịch vụ tính toán bồi thường trong bảo hiểm và cho vay [tài 
chính]; phát hành thẻ điện thoại trả trước; dịch vụ gây quỹ từ thiện (huy động tài chính); 
dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp tài chính, cung cấp thông tin tài chính, đánh giá tài 
chính, dịch vụ tài chính cho việc cho thuê xe mô tô (theo hợp đồng); dịch vụ tài chính bán 
lẻ liên quan đến việc bán và mua xe mô tô; dịch vụ cung cấp tài chính trong việc mua xe 
mô tô; quyên góp vốn; quyên góp tài chính; dịch vụ cho vay tài chính, nhận tiền gửi, cung 
cấp các khoản cho vay; dịch vụ cung cấp công cụ tài chính cho hợp đồng cho thuê dài hạn 
và hợp đồng cho thuê ngắn hạn; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ thanh toán; 
dịch vụ chuyển vốn và thanh toán điện tử; huy động (cấp vốn cho việc thuê mua và huy 
động (cấp) vốn cho việc thuê mua dài hạn; dịch vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
tư vấn bảo hiểm và thông tin bảo hiểm; dịch vụ tính toán rủi ro trong bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm liên quan đến xe mô tô; cung cấp dịch vụ bảo hành và gia hạn bảo hành.  

 

 
(210) 4-2015-35261 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.1.1; 26.4.2 
(731) H-D U.S.A., LLC   (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 
WI 53208, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; 
dịch vụ huy động (cấp) vốn; dịch vụ tính toán bồi thường trong bảo hiểm và cho vay [tài 
chính], phát hành thẻ điện thoại trả trước, dịch vụ gây quỹ từ thiện (huy động tài chính), 
dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp tài chính, cung cấp thông tin tài chính, đánh giá tài 
chính, dịch vụ tài chính cho việc cho thuê xe mô tô (theo hợp đồng); dịch vụ tài chính bán 
lẻ liên quan đến việc bán và mua xe mô tô; dịch vụ cung cấp tài chính trong việc mua xe 
mô tô; quyên góp vốn; quyên góp tài chính; dịch vụ cho vay tài chính, nhận tiền gửi, cung 
cấp các khoản cho vay; dịch vụ cung cấp công cụ tài chính cho hợp đồng cho thuê dài hạn 
và hợp đồng cho thuê ngắn hạn; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ thanh toán; 
dịch vụ chuyên vốn và thanh toán điện tử; huy động (cấp) vốn cho việc thuê mua và huy 
động (cấp) vốn cho việc thuê mua dài hạn; dịch vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
tư vấn bảo hiểm và thông tin bảo hiểm; dịch vụ tính toán rủi ro trong bảo hiểm, dịch vụ 
bảo hiểm liên quan đến xe mô tô; cung cấp dịch vụ bảo hành và gia hạn bảo hành.  

 

 
(210) 4-2015-35262 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) H-D U.S.A., LLC   (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 
WI 53208, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; 

dịch vụ huy động (cấp) vốn; dịch vụ tính toán bồi thường trong bảo hiểm và cho vay [tài 
chính], phát hành thẻ điện thoại trả trước, dịch vụ gây quỹ từ thiện (huy động tài chính), 
dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp tài chính, cung cấp thông tin tài chính, đánh giá tài 
chính, dịch vụ tài chính cho việc cho thuê xe mô tô (theo hợp đồng); dịch vụ tài chính bán 
lẻ liên quan đến việc bán và mua xe mô tô; dịch vụ cung cấp tài chính trong việc mua xe 
mô tô; quyên góp vốn, quyên góp tài chính; dịch vụ cho vay tài chính, nhận tiền gửi, cung 
cấp các khoản cho vay; dịch vụ cung cấp công cụ tài chính cho hợp đồng cho thuê dài hạn 
và hợp đồng cho thuê ngắn hạn; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ thanh toán; 
dịch vụ chuyển vốn và thanh toán điện tử; huy động (cấp) vốn cho việc thuê mua và huy 
động (cấp) vốn cho việc thuê mua dài hạn; dịch vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
tư vấn bảo hiểm và thông tin bảo hiểm; dịch vụ tính toán rủi ro trong bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm liên quan đến xe mô tô; cung cấp dịch vụ bảo hành và gia hạn bảo hành.  

 

 
(210) 4-2015-35263 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) H-D U.S.A., LLC  (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 
WI 53208, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; 
dịch vụ huy động (cấp) vốn; dịch vụ tính toán bồi thường trong bảo hiểm và cho vay [tài 
chính], phát hành thẻ điện thoại trả trước, dịch vụ gây quỹ từ thiện (huy động tài chính), 
dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp tài chính, cung cấp thông tin tài chính, đánh giá tài 
chính, dịch vụ tài chính cho việc cho thuê xe mô tô (theo hợp đồng); dịch vụ tài chính bán 
lẻ liên quan đến việc bán và mua xe mô tô; dịch vụ cung cấp tài chính trong việc mua xe 
mô tô; quyên góp vốn; quyên góp tài chính; dịch vụ cho vay tài chính, nhận tiền gửi, cung 
cấp các khoản cho vay; dịch vụ cung cấp công cụ tài chính cho hợp đồng cho thuê dài hạn 
và hợp đồng cho thuê ngắn hạn; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ thanh toán; 
dịch vụ chuyển vốn và thanh toán điện tử; huy động (cấp) vốn cho việc thuê mua và huy 
động (cấp) vốn cho việc thuê mua dài hạn; dịch vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
tư vấn bảo hiểm và thông tin bảo hiểm; dịch vụ tính toán rủi ro trong bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm liên quan đến xe mô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành và gia hạn bảo hành.  

 

 
(210) 4-2015-35265 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SX&TM áo mưa Thành Đô   (VN) 
Khu dân cư số 1, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo mưa.  
 

 
(210) 4-2015-35266 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25; 24.15.21; 1.15.15 
(731) KANEKO SEEDS CO.,LTD.   (JP) 

50-12 Furuichi-machi 1-chome, 
Maebashi-shi, Gunma, 371-8503, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi: quả tươi, kê đuôi cáo [chưa xử lý]; kê prôsô [chưa xử lý]; hạt vừng; 
kiều mạch [chưa xử lý]; ngô [hạt chưa xử lý]; kê Nhật [chưa xử lý]; lúa mì, lúa mạch và 
yến mạch [chưa xử lý]; thóc chưa chế biến; cao lương [chưa xử lý]; thực phẩm cho động 
vật; hạt giống và củ hành; cây; cỏ; thảm cỏ tự nhiên; hoa khô; cây giống; cây non; hoa tự 
nhiên; cỏ (cho súc vật gặm); cây cảnh nhỏ trồng trong chậu [cây Bonsai]; vòng hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2015-35269 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.3.1; A25.3.3; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Đỏ vàng, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Triệu Văn Mỹ   (VN) 
Xóm Trung, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định  
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(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, mứt (kẹo), bánh ngọt, bánh quy.  
 

 
(210) 4-2015-35270 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2015-35272 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.1; A5.7.23 

(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 

(731) HSIEH, YU-YIN   (TW) 

No.36-1, Hanzhong St., Wanhua Dist., 

Taipei City 10842, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống [do nhà hàng thực 

hiện]; dịch vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống mang đi được [do 

nhà hàng thực hiện] ; quán kem; quầy bán trà.  
 
 

(210) 4-2015-35273 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 26.7.25 

(731) BYUN, MI RAN   (KR) 

304-901, 345, Seokcheon-ro, Ojeong-gu, 

Bucheon-si, Gyeonggi-do 14501 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem nền trang 

điểm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn trang điểm mắt; phấn trang điểm má; son 

môi; chất làm bóng môi; nước sơn móng; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-35274 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) SHIN YOUNGJA   (KR) 

202, #312-143 Myeongil-dong, 

Gangdong-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm đa chức năng; mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; mặt 

nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem trang điểm; mỹ phẩm chống nắng.  
 

 
(210) 4-2015-35275 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
xanh quốc tế VIMER GROUP  
(VN) 
Số 91, ngõ 120, phố Vĩnh Tuy, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; 

chất nuôi cấy chủng vi sinh không dùng cho mục đích y học và thú y; chế phẩm vi sinh 

không dùng cho mục đích y học và thú y; chất nền dùng để trồng cây không dùng đất 

(nông nghiệp). 

 

Nhóm 04: Than; than bùn [nhiên liệu]; than bánh làm từ gỗ; xăng; dầu nhiên liệu.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; chè/trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà.  

 
Nhóm 40: Xử lý môi trường; tái chế rác và phế thải; xử lý nước; dịch vụ khử mùi không 

khí; tiêu huỷ rác thải.  

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn cho người lái xe ô tô có chỗ đỗ xe ngay gần các 

phòng, khách sạn ở các trung tâm nghỉ ngơi; dịch vụ cho thuê biệt thự, căn hộ, nhà khách, 

nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ cho lưu trú ngắn ngày; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 

cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán giải khát và quán ăn tự 

phục vụ.  
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(210) 4-2015-35276 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Bùi Văn Sinh  (VN) 

P1102, CT 1, khu đô thị Vĩnh Hoàng, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; ngũ cốc dạng nguyên 

(chưa xử lý).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử bán hàng trực tuyến các sản phẩm: động vật sống, 
rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, ngũ cốc dạng nguyên (chưa xử lý).  

 

 
(210) 4-2015-35277 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) HONG SEONG HUN  (KR) 

5-305 daelim APT. 22 Dongil-ro 221-gil 
Nowon-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Balo; túi xách; ví cầm tay.  
 

Nhóm 25: Mũ nón; giày dép; quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-35278 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 25.5.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Tín 
Hưng Sơn  (VN) 
Số 14/4/2 đường số 23, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Gia vị (mì chính, bột nêm).  
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(210) 4-2015-35279 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Thái Hữu Tài  (VN) 

ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; kem làm trắng da; kem dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2015-35280 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.22; 25.1.6; A25.1.10; 25.7.17 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xanh đá 
(731) Cơ sở Đại Thành  (VN) 

30A1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 

 

 
(210) 4-2015-35281 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.12.1; 2.1.22; 25.1.6; 5.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng, tím, nâu, cam 
(731) Cơ sở Đại Thành  (VN) 

30A1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
 

 
(210) 4-2015-35282 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.16; 25.1.25; 25.12.1; A25.1.10; 

5.13.25; A5.13.9 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng, tím, nâu, xanh ngọc 
(731) Cơ sở Đại Thành  (VN) 

30A1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 

 

 
(210) 4-2015-35283 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.9 
(731) S.R. TYRES CO., LTD.  (TH) 

222 Moo 1, Suwinthawong Rd., 
Khokthai Sub district, Srimahosot 
District, Prachinburi 25190, Thailand 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; lốp và săm 
xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-35284 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) S.R. TYRES CO., LTD.   (TH) 

222 Moo 1, Suwinthawong Rd., 
Khokthai Sub district, Srimahosot 
District, Prachinburi 25190, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; lốp và săm 

xe cộ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1361 

(210) 4-2015-35285 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) S.R. TYRES CO., LTD.   (TH) 

222 Moo 1, Suwinthawong Rd., 
Khokthai Sub district, Srimahosot 
District, Prachinburi 25190, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; lốp và săm 

xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-35287 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 18.1.21; 3.7.17; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Xây dựng Công nghệ Cấp 
thoát nước và Môi trường  
(VN) 
Số 64, ngõ 554, đường Trường Chinh, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: nước khoáng thiên nhiên, nước tinh 

khiết đóng chai, nước uống có ga, nước hoa quả, nước ép trái cây; tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-35288 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Ngọc Thủy  (VN) 
101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; keo xịt tóc; chế phẩm để chăm sóc móng tay 

chân; nước sơn móng; móng (tay, chân) giả. 
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(210) 4-2015-35289 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Tam 
Thành Phát  (VN) 
101 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-35290 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.13.25; A26.11.8 
(591) Xám nhạt, xanh dương, xanh da trời, 

xanh lá cây, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vinh Nguyên  (VN) 
191 Trương Định, khu phố 2, phường 
Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cụ thể là dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-35291 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.13.25; A26.11.8 
(591) Xám nhạt, xanh dương, xanh da trời, 

xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vinh Nguyên   (VN) 
191 Trương Định, khu phố 2, phường 
Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cụ thể là dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-35292 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.1; 26.15.1; 26.7.25 
(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
vận tải Hưng Thịnh Phát  (VN) 
5/60 đường DT2, ấp 1, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sơn, bột trét tường, keo chà roong, xi măng trắng. 
 

 
(210) 4-2015-35293 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Qui Lực Long An  
(VN) 
Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 

2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bằng nhựa như: bảng nhựa, bút màu nước bằng nhựa, 

hộp đựng bút sáp, hộp đựng viết, dụng cụ văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35294 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.13.25; 5.5.19; A5.5.22; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Sắc Việt  (VN) 
128/28/1 Vườn Lài, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng mua bán các loại hoa.  
 

 
(210) 4-2015-35295 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21 

(591) Hồng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy bơm, máy bơm nước, mô tơ, thiết bị điện - nước gia dụng và 

công nghiệp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35296 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu   (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm, máy bơm nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy bơm, máy bơm nước, mô tơ, thiết bị điện - nước gia dụng và 
công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-35297 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu   (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm, máy bơm nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy bơm, máy bơm nước, mô tơ, thiết bị điện - nước gia dụng và 
công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-35298 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tân Phú Vinh  (VN) 
Số 41, đường 823, ấp Chánh, xã Đức Lập 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 09: Máy scan. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: máy tính tiền điện tử, 
máy in, camera, đồng hồ, linh kiện máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-35299 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tân Phú Vinh   (VN) 
Số 41, đường 823, ấp Chánh, xã Đức Lập 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 07: Máy in. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: máy tính tiền điện tử, 
máy in, camera, đồng hồ, linh kiện máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-35300 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tân Phú Vinh  (VN) 
Số 41, đường 823, ấp Chánh, xã Đức Lập 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: máy tính tiền điện tử, 
máy in, camera, đồng hồ, linh kiện vi tính.  

 
 

 
(210) 4-2015-35301 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tân Phú Vinh  (VN) 
Số 41, đường 823, ấp Chánh, xã Đức Lập 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: máy tính tiền điện tử, 
máy in, camera, đồng hồ, linh kiện vi tính.  

 
 

(210) 4-2015-35302 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A9.7.19; A11.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Một 

Hai Sáu  (VN) 
126A, KP 1, đường Nguyễn ái Quốc, 
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-35305 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Mạnh Tín Chợ Lớn  (VN) 
75 Chu Văn An, phường 1, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 08: Mũi khoan, khoan quay tay, mũi soi gỗ, lưỡi cắt gạch đá, đá mài, đĩa mài bằng 

đá nhám, lưỡi cưa (tất cả các sản phẩm kể trên là dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công hoặc 

bộ phận của dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công).  
 

 
(210) 4-2015-35306 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tuyền Hưng Phú  
(VN) 
Số 21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói.  
 

 
(210) 4-2015-35307 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Ngô Thanh Long  (VN) 
50L, đường 7L, cư xá Ngân Hàng, 

phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1367 

(210) 4-2015-35308 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) SAKATA INKUSU 

KABUSHIKIGAISHA (SAKATA INX 
CORPORATION)   (JP) 

1-23-37, Edobori, Nishi-ku, Osaka, 

Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2015-35309 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí và 
thương mại Phúc Hương  (VN) 
Tổ 4, đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì 

Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 12: « tô chuyên dùng; các linh phụ kiện ô tô.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách; vận tải.  

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý kim loại; tráng mạ thiếc; dịch vụ lưu hoá [xử lý vật liệu 
dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho nguời khác]. 

 

 
(210) 4-2015-35310 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh nước biển, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư VCM 
GROUP Việt Nam  (VN) 
Số 20, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; quảng cáo thương mại; quan hệ 

công chúng. 

 

Nhóm 41: Đào tạo; giáo dục; tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35312 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 
Nam  (VN) 
20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 

An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; đĩa ghi; đĩa compact; loa; âm ly; cáp âm thanh.  
 

(210) 4-2015-35313 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.11 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trái cây 
Mekong  (VN) 
Số 39 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

 
(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng, lát trái cây sấy khô, dừa sấy khô; trái cây được bảo quản; 

quả đóng hộp; trái cây đóng hộp; mứt ướt, mứt nhão.  
 

 
(210) 4-2015-35314 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 25.7.20; A26.11.12; 

1.15.23 

(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn quản lý quốc tế WIN 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 5B, ngách 335, phường Xuân 

Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tư vấn giáo dục đào tạo.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35315 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu APO  (VN) 
Số 21, tổ 17, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 26: Râu giả; tóc giả. 

 

 
(210) 4-2015-35317 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.15.15; 6.1.2; A7.1.9; 

A6.3.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Ngân Thị Quyến  (VN) 
Làng Năng Cát, xã Trí Nang, huyện 
Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn.   

 

 
(210) 4-2015-35318 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Sao Vàng  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-35319 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24 
(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED   (SG) 
36 Robinson Road #04-01 City House, 
Singapore 068877  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích 

thương mại, khuyến mãi và/hoặc quảng cáo; các chương trình khách hàng thân thiết có 
phiếu thân thiết và điểm thân thiết mang lại lợi nhuận để thưởng cho các khách hàng 
thường xuyên.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống cho những khách hàng được ưu tiên.  
 

 
(210) 4-2015-35320 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.4.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Thiện Chí 
Việt   (VN) 
Phòng 405, nhà B1 - K80A, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ đại diện theo uỷ quyền để bảo vệ quyền lợi 

khách hàng; dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn và đại diện bản 
quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2015-35321 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Lê Nhỏ  (VN) 
51/10 Tú Mỡ, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); huấn luyện (đào tạo); dịch vụ câu 

lạc bộ sức khoẻ (huấn luyện thể hình và sức khoẻ); giảng dạy; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ 
huấn luyện viên cá nhân (huấn luyện thể dục thể hình).  

 
Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán cà 
phê. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trợ 
giúp y tế; dịch vụ trị liệu; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2015-35322 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.30; A2.3.16 (540) 

  

(731) Ngô Thị Hạ Huyền  (VN) 
Khối phố 4, phường Trường Xuân, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; vali; ví.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; mũ (nón); khăn choàng; thắt lưng; ca vát; đồng 
phục.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giày dép, mũ (nón), khăn choàng, thắt lưng, ca 
vát, đồng phục, túi xách tay, ba lô, vali, ví.  

 

 
(210) 4-2015-35323 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Ngô Thị Hạ Huyền  (VN) 
Khối phố 4, phường Trường Xuân, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; vali; ví.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; mũ (nón); khăn choàng; thắt lưng; ca vát; đồng 
phục.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giày dép, mũ (nón), khăn choàng, thắt lưng, ca 
vát, đồng phục, túi xách tay, ba lô, vali, ví.  

 

 
(210) 4-2015-35324 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24; 

26.4.2; A3.9.24 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Biển Nhớ  (VN) 
Số 2B phố Tràng Thi, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán rượu (quán bar); quán cà 

phê. 
 

 
(210) 4-2015-35327 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.1; A26.4.24 
(591) Vàng sẫm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Wisdom Vina  
(VN) 
Khu ụ pháo, điểm công nghiệp, xã Đan 
Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính. 
 

 
(210) 4-2015-35330 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.1 
(591) Xanh dương, trắng, đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Việt Đức  (VN) 
Quốc lộ 30, ấp Bình Định, xã Bình 
Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng 
Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau, 

củ, quả sấy khô; rau, củ, quả đông lạnh; trái cây đông lạnh; thực phẩm làm từ cá; cá basa 
xông khói; cá lóc xông khói; cá rô xông khói; cá diêu hồng xông khói; lươn đã qua chế 
biến; lươn đông lạnh; thịt lợn xông khói; thịt bò xông khói; xúc xích xông khói.  

 
Nhóm 30: Gừng (gia vị); tiêu (gia vị); ớt (gia vị); đồ gia vị.  

 
Nhóm 31: Cá sống (lươn sống); rau, củ, quả tươi; trái cây tươi; củ tỏi; củ hành; quả chanh 
tươi; nấm tươi; rau diếp tươi; đậu Hà Lan tươi; khoai tây tươi.   

 

 
(210) 4-2015-35331 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A11.3.9; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Võ 
Minh  (VN) 
Khối Đông Hòa, phường Nghi Hòa, thị 
xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-35332 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ, vàng 
(731) Lữ Quốc Vương  (VN) 

Số 157, ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh 
Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
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(511)   Nhóm 07: Mô tơ bơm nước; mô tơ kéo.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mô tơ bơm nước, mô tơ kéo.  
 

 
(210) 4-2015-35333 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Tuấn Hùng  
(VN) 
Lô B6, ngõ 235, đường Lạc Long Quân, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, đồ ăn nhanh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống các thực phẩm như cà phê, đồ uống, bánh ngọt, đồ 

ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2015-35334 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Tuấn Hùng  
(VN) 
Lô B6, ngõ 235, đường Lạc Long Quân, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã sơ chế bảo quản.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống được ép từ trái cây (không có cồn); bia (đồ 

uống).  

 

Nhóm 33: Rượu; rượu cồn; đồ uống có cồn được pha chế sẵn, không trên cơ sở bia.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trái cây đã sơ chế bảo quản, bánh kẹo, trái cây tươi, nước uống tinh 

khiết, nước uống được ép từ trái cây (không có cồn), bia (đồ uống), rượu, rượu cồn, đồ 

uống có cồn được pha chế sẵn, không trên cơ sở bia.  
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(210) 4-2015-35335 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 
vụ Lan Chi  (VN) 
Số 5/230 phố Quan Nhân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trong siêu thị và trung tâm thương mại các mặt hàng sau: thực phẩm 

đóng hộp, các sản phẩm tắm gội và làm đẹp, ấn phẩm và văn phòng phẩm, quần áo và phụ 

kiện quần áo, phim, hàng dệt may, đồ da, các sản phẩm từ hoa; mua bán sản phẩm hoá 

học dùng cho công nghiệp, khoa học, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 

nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, hợp chất chữa cháy, chế phẩm 

dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất 

dính dùng trong công nghiệp, sơn, vecni, thuốc màu, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, 

thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng 

cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy tráng và các chất khác 

dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, 

tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, 

chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và 

vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, dược phẩm, các chế phẩm thú y, chế phẩm 

vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ em, 

cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất 

diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật 

liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim 

loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, đồ sắt và 

các loại đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loại, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản 

phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng, máy và máy công cụ, động 

cơ và đầu máy (trừ động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 

ghép nối và truyền động không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ, công cụ 

nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay, máy ấp trứng, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ 

công, dao kéo, vũ khí đeo cạnh sườn (không phải súng), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa 

học, hàng hải, trắc địa, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu, thiết bị 

và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 

năng lượng điện, máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi 

bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ giải 

phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu 

vết thương, thiết bị để chiếu sáng, nấu nướng, cấp nước và thiết bị dùng cho mục đích vệ 

sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không, hoặc dưới nước, súng, đạn dược 

và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, và các hàng hoá 

làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, 

đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, 

giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm 
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khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn 

phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sỹ, bút lông, máy chữ và đồ 

dùng cho văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 

(không kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không 

được xếp ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa peca, gôm, amiang, 

mi ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác; 

bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách 

ly, ống mềm (không bằng kim loại), da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và 

không được xếp ở các nhóm khác, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, 

«, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi 

kịm loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại 

vận chuyển được, đài kỷ niệm (không bằng kim loại), đồ đạc trong nhà, gương, khung 

ảnh, sản phẩm (không xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, 

xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, chế phẩm của các vật liệu này, 

hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt 

biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, 

thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thuỷ tinh, sành, sứ 

không xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), 

buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác), vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ 

cao su hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi và chỉ dùng để dệt, vải và hàng dệt 

không xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội 

đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim 

băng, hoa nhân tạo, tấm thảm, thảm trải sàn, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu 

trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể 

dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm 

và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản, làm lạnh, phơi khô hoặc nấu chín, 

nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và 

mỡ ăn, cà phê, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm 

làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, 

muối, tương hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, sản phẩm và hạt của nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác, động vật sống và 

rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, mạch nha, các sản phẩm điện gia dụng như tủ 

lạnh, ti vi, điều hòa, quạt điện, tủ đá, thiết bị điện nhà bếp, đồ gỗ nội thất, giường tủ, bàn 

ghế, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thuốc lá.   
 

 
(210) 4-2015-35337 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.15.3; 26.4.3; 24.13.1; A26.4.6 

(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện thẩm 
mỹ Hàn Quốc  (VN) 
31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế hoạt động bệnh viện thẩm mỹ và nha khoa, bệnh viện thẩm mỹ, 

khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2015-35338 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.3; 24.13.1; 26.4.3; A26.4.6 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện thẩm 
mỹ Hàn Quốc  (VN) 
31 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế hoạt động bệnh viện thẩm mỹ và nha khoa, bệnh viện thẩm mỹ, 

khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2015-35342 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và dạy nghề Phú 
Cường  (VN) 
212 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35343 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và phát triển hạ tầng Gia 
Hưng  (VN) 
Số 55, ngõ 6, phố Kim Đồng, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép uPVC; vách nhựa lõi thép uPVC; cửa kính khung nhôm; vách 

kính khung nhôm dùng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: cửa nhựa 
lõi thép uPVC, vách nhựa lõi thép uPVC, cửa nhôm kính, vách nhôm kính dùng trong xây 
dựng dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2015-35344 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Hộ kinh doanh Tuyền Tuấn  
(VN) 
219/58 đường số 12, khu phố 5, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

 
(210) 4-2015-35345 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngôi Sao Nhí  (VN) 
327 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; va li; ba lô; ví.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2015-35346 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.5.1; 5.7.3; 5.5.16; 5.9.6 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, xám, nâu, nâu nhạt, vàng nhạt, 

vàng cam, hồng 

(731) Bùi Văn Thể  (VN) 
Số 12/684, tổ 15, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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1378 

(210) 4-2015-35347 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc  (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-35348 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.13; 1.15.5; A5.3.14 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(731) Công ty TNHH năng lượng Trí 
Việt  (VN) 
400/2 Tân Phú, khu Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nồi hơi (không phải bộ phận của máy), thiết bị cấp nhiệt cho nồi hơi 

đốt nóng, nồi hơi để đốt nóng, nồi hơi cho xưởng giặt, van điều mức trong bình chứa, 
thùng chứa, thiết bị cung cấp nguyên liệu cho lò, thiết bị tắm hơi, bộ tích tụ hơi nước, nồi 

hơi (không là bộ phận máy móc), thiết bị sinh hơi nước, van điều nhiệt (bộ phận của hệ 

thống cấp nhiệt), thiết bị làm nóng, ống nồi hơi (đường ống) cho hệ thống cấp nhiệt, quạt 
gió của ống khói quạt gió của máy hút khói, thanh ghi lò, ống dẫn khí, ống dẫn khí nóng 

cho nồi hơi, nồi hơi đốt bằng ga, nồi hơi dùng khí đốt, bộ trao đổi nhiệt (không phải là bộ 

phận của máy móc), thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm, thiết bị gia nhiệt, thiết 
bị làm mềm nước, vòi (van) cho ống dẫn khí, vòi khóa (van, đầu vặn) đóng cho ống dẫn, 

tấm kết cấu của lò, bộ ngưng tụ khí, bộ thu hồi cặn nồi hơi của máy móc, ống nồi hơi (bộ 

phận của máy móc), bơm ly tâm, bộ ngưng tụ hơi nước (bộ phận của máy), thiết bị cung 
cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy móc, các linh kiện cho nồi hơi của máy, van áp lực 

(bộ phận của máy móc), bộ giảm áp (bộ phận của máy), bơm dùng cho hệ thống cấp 

nhiệt, bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ), nồi hơi của động cơ hơi nước, van 
xả hơi, thiết bị tách hơi nước, thiết bị quá nhiệt/bộ quá nhiệt, van (bộ phận của máy), bơm 

cao áp, hơi nước nóng cấp cho các thiết bị công nghiệp.  
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1379 

(210) 4-2015-35349 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Xanh ngọc, đỏ, vàng, xanh dương đậm, 

xanh tím, trắng 
(731) Viện Huyết học - Truyền máu 

Trung Ương  (VN) 
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh bằng phương pháp y học 
hiện đại và cổ truyền; dịch vụ phòng khám đa khoa, bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2015-35350 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Happiness Việt 
Nam   (VN) 
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Trát Cầu, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; giường; đệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối.  
 

 
(210) 4-2015-35351 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Happiness Việt 
Nam   (VN) 
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; giường; đệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối.  
 
 

(210) 4-2015-35352 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
giải pháp công nghệ Quốc 
Hưng   (VN) 
Số 99, phố Giáp Nhị, phường Thịnh liệt,  
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 16: Cặp hồ sơ, bìa hồ sơ, cặp file tài liệu (cặp trình ký, cặp ba dây, cặp càng cua).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cặp hồ sơ, bìa hồ sơ, cặp file tài liệu (cặp trình ký, 
cặp ba dây, cặp càng cua), giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng phẩm, cái dập 
ghim, ghim dập, ghim cài dùng cho văn phòng, dụng cụ để tháo, gỡ hay nhổ ghim, ghim 
dập, cái đục lỗ (đồ dùng văn phòng).  

 

 
(210) 4-2015-35354 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; A26.3.5; 4.3.20 
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Tranh Gỗ Bùi 

Gia  (VN) 
Xóm Ngánh, thôn Ngọc Than, xã Ngọc 
Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ; tượng bán thân bằng gỗ; đồ nội thất bằng 

gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-35355 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.6; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia NGK 
Pháp - SCOTLAND  (VN) 
Số 19, ngõ 251, phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gin; rượu rum; rượu vốt-ca; rượu uýt-ki; rượu 

vang.  
 

 
(210) 4-2015-35356 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.1; 5.7.18 
(591) vàng, xanh, đỏ tím, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc San   (VN) 
Số 3 lô 1B, Vũ Phạm Hàm, phường 
Trung Hòa, quận Cầu giấy, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, rau củ quả chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau củ tươi; trái cây tươi; các loại hạt, ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-35357 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần METRO Toàn 

Cầu  (VN) 
Số 4, ngõ 48, Trần Lựu, phường Thị Cầu, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu diezel; nhiên liệu; khí đốt; dầu nhiên liệu; khí ga để thắp sáng.  

 

 
(210) 4-2015-35358 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.5; 1.15.15 
(591) Màu đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần METRO Toàn 

Cầu  (VN) 
Số 4, ngõ 48, Trần Lựu, phường Thị Cầu, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ga; mua bán bếp ga, linh kiện bếp ga; mua bán xăng dầu; mua bán khí 

đốt; quảng cáo trưng bày sản phẩm từ nhiên liệu. 
 

 
(210) 4-2015-35359 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh,tr¾ng 
(731) Nguyễn Thị Thúy Ngân  (VN) 

Số 139 ngõ Láng Trung, tổ 6 Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán hàng trang trí nội thất xe ô tô; mua bán thiết bị âm 

thanh xe ô tô; mua bán phụ tùng, linh kiện xe ô tô; mua bán hóa chất dùng cho xe ô tô; 
dịch vụ quảng cáo giới thiệu xe cộ mới. 
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Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô, phương tiện vận tải; sửa chữa xe ô tô; dịch vụ đánh 
bóng xe cộ; dịch vụ rửa xe. 

 

 
(210) 4-2015-35360 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại Sơn 

Dương   (VN) 
Số 17 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để sắp xếp các dịch vụ giao thông vận tải, cụ thể là 

phần mềm cho việc lập kế hoạch tự động và điều phối xe cơ giới; phần mềm máy tính; 
thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị ghi âm thanh và/hoặc hình ảnh; thiết bị truyền âm thanh 
và/hoặc hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh.  

 

 
(210) 4-2015-35361 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại Sơn 

Dương   (VN) 
Số 17 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, dịch vụ các cuộc gọi định tuyến, tin nhắn thông 

báo ngắn (SMS), và các thông báo phát rộng gửi cho bên thứ ba là người điều khiển 
phương tiện cơ giới nằm trong vùng lân cận của người gọi sử dụng điện thoại di động; 
dịch vụ viễn thông.  

 
 

(210) 4-2015-35362 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại Sơn 

Dương   (VN) 
Số 17 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1383 

(511)   Nhóm 39: Thông tin về giao thông; dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hành khách; đóng 

gói và lưu kho hàng hoá; dịch vụ sắp xếp các chuyến đi.  
 

 
(210) 4-2015-35363 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 26.4.1 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 

(731) Công ty TNHH thương mại Sơn 
Dương   (VN) 
Số 17 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không thể tải xuống 

liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ vận tải, đặt chỗ cho dịch vụ vận tải và điều phối 

xe cơ giới cho khách hàng; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ thiết kế 

và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
 

 
(210) 4-2015-35366 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nước 
chấm Mekong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá thịt (không còn sống); sữa: đồ uống làm từ sữa; nước 

mắm; dầu ăn.  
 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; tương cà; tương phở; sa tế tôm; ớt sa tế; giấm gạo lên 

men; giấm shushi; giấm ăn; dầu hào; dầu hào chay; tương xí muội; tương chua ngọt; muối 

tiêu; muối ớt xanh; sốt lẩu thái; sốt ướp thịt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các loại, nước mắm nước mắm tỏi, nước 

mắm pha sẵn- nước mắm đóng chai, dầu thực vật, nước tương, tương ớt, tương cà, tương 

phở, sa tế tôm, ớt sa tế, giấm gạo lên men, giấm shushi, giấm ăn: dầu hào, dầu hào chay, 

tương xí muội, tương chua ngọt, muối tiêu, muối ớt xanh, sốt lẩu thái, sốt ướp thịt.  
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(210) 4-2015-35367 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến nước 

chấm Mekong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước tương, tương ớt, tương cà, tương phở, xa tế tôm, ớt sa tế, giấm gạo lên 
men; giấm shushi; giấm ăn; dầu hào; dầu hào chay, tương xí muội; tương chua ngọt, muối 
tiêu, muối ớt xanh; sốt lẩu thái; sốt ướp thịt.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các loại: nước mắm, nước mắm tỏi, nước 
mắm pha sẵn, nước mắm đóng chai, dầu thực vật, nước tương, tương ớt, tương cà, tương 
phở, sa tế tôm, ớt sa tế, giấm gạo lên men, giấm shushi, giấm ăn, dầu hào, dầu hào chay, 
tương xí muội, tương chua ngọt, muối tiêu, muối ớt xanh, sốt lẩu thái, sốt ướp thịt.  

 

 
(210) 4-2015-35368 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hoàng Văn Hạnh  (VN) 

Số 8 khu giãn dân Văn La, phuờng Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa. 
 
 

(210) 4-2015-35369 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Trần Đa Khoa  (VN) 

240 Phạm Văn Đồng, phường Thống 
Nhất, thành phồ Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp); hương thơm để thắp; trầm dùng để thắp; trầm nụ và trầm 
miếng dùng để thắp; hương liệu (tinh dầu).  

 

 
(210) 4-2015-35370 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.16; 3.1.4; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH K.A.S  (VN) 
C4/13 Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn máy vi tính; bộ lưu điện máy tính; đế tán nhiệt cho máy tính; thiết bị 
ngoại vi của máy tính; bàn phím; con chuột của máy tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện tử, thiết bị công nghệ thông tin, điện thoại di động, điện 
thoại bàn, máy vi tính, cầu chì, dây điện. 

 

 
(210) 4-2015-35371 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Đinh Minh Chính  (VN) 

365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống con người, nước uống đóng 

chai.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-35375 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Lê Ngọc Bích Trâm  (VN) 

1088 Hiệp Nhất, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; muối để tắm trắng; chế 

phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, muối để tắm 
trắng, chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da. 

 

 
(210) 4-2015-35376 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Nguyễn Xuân Thanh  (VN) 

93 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm, 
dịch vụ mua bán đồ trang sức; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin 
kinh doanh và tư vấn cho người tiêu dùng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 
dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn và quản lý tài chính; dịch vụ thu đổi ngoại tệ.  

 

210) 4-2015-35377 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ làm đẹp Thảo Tây  
(VN) 
324-326 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 

cắt sửa móng tay.  
 

(210) 4-2015-35383 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 5.5.19; A5.5.20 (540) 

  

(731) Chi nhánh Công ty TNHH Vật 
liệu Xây dựng Hạ Long  (VN) 
Khu công nghiệp Long Định, xã Long 
Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; tấm lợp xi măng.  

 

 
(210) 4-2015-35384 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.9; A25.7.8; 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vũ Hồng Niên  (VN) 
Số 18/3, khu 2, ấp Thanh Hóa, quốc lộ 
1A, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Giày thể thao. 
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(210) 4-2015-35385 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh ngọc, xanh ngọc đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ BB 
Beauty Care  (VN) 
192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2015-35386 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 3.13.1 
(591) Hồng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Mai  (VN) 
33 khu 5, ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2015-35387 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 6.1.2; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, ghi, trắng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
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phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

 
(210) 4-2015-35388 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

(210) 4-2015-35389 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ABBOTT DIABETES CARE INC.   (US) 

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, 
California 94502, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để kiểm soát bệnh tiểu đường; phần mềm máy tính 

với các dụng cụ; thiết bị theo dõi lượng đường gluco. 
 

Nhóm 42: Cung cấp trực tuyến phần mềm trên nền tảng Internet dùng để kiểm soát bệnh 
tiểu đường; cung cấp trực tuyến phần mềm trên nền tảng Internet để sử dụng với các dụng 
cụ thiết bị theo dõi lượng đường gluco; cung cấp các trang web dùng để kiểm soát bệnh 
tiểu đường; cung cấp các trang web dùng để theo dõi lượng đường gluco.  
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(210) 4-2015-35391 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Long Thành Đạt  (VN) 
1077-1079-1081 Phan Văn Trị, phường 

10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì xe máy, xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-35392 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.5.19; 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vin Cót  (VN) 
139 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa (khám, chữa và chăm sóc răng miệng), dịch vụ chăm sóc da, 
dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, phòng khám chuyên khoa da liễu, dịch vụ phẫu 

thuật thẩm mỹ. 
 
 

(210) 4-2015-35393 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) GUANGZHOU GUYEJIA FOOD 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Room 1007, No.166, Changgang Middle 

Road, Haizhu District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; tư vấn quản lý nhân sự; kiểm toán doanh nghiệp; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; cho thuê kệ, giá bán hàng; cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua 

và người bán hàng hóa và dịch vụ; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 

cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2015-35394 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) GUANGZHOU GUYEJIA FOOD 

COMPANY LIMITED   (CN) 

Room 1007, No.166, Changgang Middle 

Road, Haizhu District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; đồ uống trên cơ sở trà; 

đường gluco cho mục đích nấu ăn; kẹo; mật ong; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 

thực phẩm giàu tinh bột; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu tương; kem lạnh; đồ gia vị; men làm 

bánh; gluten được chế biến làm thực phẩm; bánh quy.  
 

 
(210) 4-2015-35395 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đào Trung Hưng  
(VN) 
259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 06: Khung võng xếp bằng kim loại; két sắt đựng tiền an toàn; tủ sắt; móc treo bằng 

kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; hộp thư bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ và kim loại như bàn, ghế, ghế ngồi, ghế xếp, ghế võng, tủ, 

giường, kệ, giá [đồ đạc], bàn làm việc, tủ nhiều ngăn, tủ quần áo; đồ đạc trong nhà bằng 

gỗ và kim loại; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; nút bịt kín, không bằng 

kim loại; tay nắm cửa, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 22: Cái võng; túi vải dùng đựng võng; lưới võng.  
 

Nhóm 35: Mua bán khung võng xếp bằng kim loại, két sắt đựng tiền an toàn, tủ sắt, móc 

treo bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, hộp thư bằng kim loại, cái võng, túi vải 

dùng đựng võng, lưới võng, đồ đạc trong nhà bằng gỗ và kim loại, phụ kiện lắp ráp giường 

không bằng kim loại, nút bịt kín không bằng kim loại, tay nắm cửa không bằng kim loại, 

đồ nội thất bằng gỗ và kim loại như bàn, ghế, ghế ngồi, ghế xếp, ghế võng, tủ, giường, kệ, 

giá [đồ đạc], bàn làm việc, tủ nhiều ngăn, tủ quần áo. 
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(210) 4-2015-35396 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH Trường Minh 

Đạt  (VN) 
407/40 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc cho nhà ở, văn phòng và trường học; gương; khung ảnh; mành và rèm 

bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
móc treo quần áo (không bằng kim loại); giá treo đồ; đồ đạc có thể bơm phồng; thang 
dạng ghế không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-35399 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) GUANGZHOU GUYEJIA FOOD 

COMPANY LIMITED   (CN) 
Room 1007, No.166, Changgang Middle 
Road, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển dùng cho thực phẩm; thực phẩm làm 

từ cá; trái cây đóng hộp; trái cây lát mỏng; rau đã sấy khô; trứng nghiền thành bột; sản 
phẩm sữa; dầu ăn; trái cây trộn; quả hạch đã chế biến; anbumin cho mục đích nấu ăn; nấm 
đông cô (một loại nấm sinh trưởng trong mùa đông), đã chế biến; nước quả nấu đông; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 
 

(210) 4-2015-35400 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Mặt 

Trời Việt  (VN) 
200/13-15 Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-35401 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ NBO  (VN) 
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; xe máy điện.   
 
 

(210) 4-2015-35402 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.3.1 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh lương thực Phước 
An  (VN) 
178/2 khu phố 1B, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 
 

(210) 4-2015-35403 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Phúc Tâm  (VN) 
78/G10 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-35404 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1 
(591) nâu đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Tâm  (VN) 
287/2 ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện 
Châu Thành, tỉnh Long An  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán trái thanh long.  
 

 
(210) 4-2015-35405 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-35406 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-35407 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.5.19; 25.7.25; A25.7.4 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 
Đông    (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 

chế); màng nhựa in hoa. 
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(210) 4-2015-35408 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.5.19; 25.7.25; A25.7.4 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 
Đông     (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 

chế); màng nhựa in hoa. 
 

 
(210) 4-2015-35409 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.7.25; A25.7.4; 5.5.19; 5.7.16 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 
Đông     (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 

chế); màng nhựa in hoa. 
 
 

(210) 4-2015-35411 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.7.25; A25.7.3; 5.5.19 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 
Đông     (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 

chế); màng nhựa in hoa. 
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(210) 4-2015-35412 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; 26.1.5; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Vàng, tím, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phân phối & 

dịch vụ Linh An  (VN) 
86 đường số 1, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Chả viên, chả hấp (thực phẩm được chế biến từ cá).  

 

 
(210) 4-2015-35413 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)   (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-35414 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)   (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-35415 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)   (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2015-35416 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)    (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-35417 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED 

(IN)    (IN) 
Alkem House, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400 013, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-35418 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.1.6 
(731) UNION INKS & GRAPHICS PTE LTD  

(SG) 
23 Defu Lane 6, Singapore 539376  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in dạng nhão (mực/hợp phần dùng để in).  
 

 
(210) 4-2015-35419 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A20.1.3; 26.4.2 
(731) UNION INKS & GRAPHICS PTE LTD  

(SG) 
23 Defu Lane 6, Singapore 539376  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in dạng nhão (mực/hợp phần dùng để in).  
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(210) 4-2015-35420 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rượu Bình 
Tây  (VN) 
621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-35421 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rượu Bình 
Tây   (VN) 
621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

(210) 4-2015-35428 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.6; 5.7.1 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Cao Thế Anh  (VN) 
Phòng 308-312 chung cư 86 Trần Huy 
Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt điều vị muối; hạt điều vị mù tạt; hạt điều vị mật ong; 

hạt điều vỏ lụa. 
 
 

(210) 4-2015-35429 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; A16.1.5 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Cao Thế Anh  (VN) 
Phòng 308-312 chung cư 86 Trần Huy 
Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cho phép 
người dùng sử dụng truy cập mạng máy tính toàn cầu [nhà cung cấp dịch vụ]; thiết lập 
mạng và cung cấp dịch vụ internet; dịch vụ truyền dữ liệu. 
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(210) 4-2015-35430 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Ba Lá Phong  

(VN) 
29/6 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; bột và chế phẩm làm từ gạo thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2015-35431 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; A26.11.12; 

A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Võ Trung Hiếu  (VN) 
Xóm 8, Ngọc Hà, xã Thanh Ngọc, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 29: Mít được sơ chế và bảo quản (nhút mít). 
 
 

(210) 4-2015-35433 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A15.3.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh tím, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Đàn  (VN) 
Xóm 4, xã Diễn Trường, huyện Diễn 
Châu, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chăn, ga, gối, đệm, màn tuyn. 

 

 
(210) 4-2015-35434 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.3; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.7; 

A3.7.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, vàng, 

nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Đại Dương  (VN) 
Khối Tân Hoà, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-35436 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ gạch 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoàng Gia Việt  (VN) 
Xóm 2, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói. 

 

 
(210) 4-2015-35437 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.9; A26.3.5; 26.3.2; 

26.1.1 
(591) Đen, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn Âu Việt  (VN) 
498 Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-35439 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 

Gươm  (VN) 
Số 368 Trần Khát Chân, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy hát karaokê tự động; bộ khuếch đại âm thanh; micrô (ống nói); màn 

hình cảm ứng; tivi; máy tính; loa; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 
Nhóm 35: Mua bán: đầu máy hát karaokê tự động, bộ khuếch đại âm thanh, micrô (ống 
nói), màn hình cảm ứng, âm li, bộ lưu điện, tivi, máy tính, loa, phần mềm máy tính. 
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Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình xây dựng, thiết kế phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-35440 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.2; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm kính 
Đông Phương  (VN) 
184/6D Phan Anh, phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Kính xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-35441 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A24.15.7 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lương Minh  (VN) 
Số nhà 127, ngõ 22, đường Khuyến 

Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống - dịch vụ nhà hàng. 
 

 
(210) 4-2015-35442 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh lá cây, xanh cốm nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PHYTO Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 15A, ngõ 3, đường Phan Đình 

Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
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1401 

(210) 4-2015-35443 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PHYTO Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 15A, ngõ 3, đường Phan Đình 
Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35444 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.14 
(731) LONG CIAO INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
3F., No. 317, Section 2, Jhonghua W. 
Road, Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị lưu trữ dữ liệu; điện thoại di 

động; kính đeo mắt; pin/ắc qui điện; phim hoạt hình. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy; vở viết hoặc vẽ; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; dụng cụ 
viết; vật liệu vẽ. 

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho việc giới 
thiệu, trưng bày); dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến; dịch vụ tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao; xuất bản sách; trường mẫu giáo; dịch vụ xổ số. 

 

 
(210) 4-2015-35446 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Thanh 
Sài Gòn  (VN) 
Số 52, đường số 4, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh máy điều hòa không khí, máy phát điện, thang máy và thang cuốn, 

máy nông ngư cơ. 
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Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa: máy điều hòa không khí, máy phát điện, thang máy và 
thang cuốn, máy nông ngư cơ. 

 

(210) 4-2015-35447 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Bùi Huỳnh Phước  (VN) 
336/87/3 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống trộm; thiết bị báo cháy; máy bộ đàm; camera quan sát; đầu ghì 
hình camera; thiết bị định vị toàn cầu (GPS). 

 

 
(210) 4-2015-35449 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10; 5.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng, xanh cốm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giấy Sài Gòn 
Tuấn Việt  (VN) 
55/7/3 Tây Lân, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-35450 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25 
(591) Đỏ, hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giấy Sài Gòn 
Tuấn Việt  (VN) 
55/7/3 Tây Lân, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2015-35451 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam nữ, quần áo thời trang.  
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(210) 4-2015-35452 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường tới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ, quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-35453 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu DT  (VN) 
418/14A Lê Văn Quới, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: xe đạp, phụ tùng xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-35454 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A3.9.24; 3.9.17; A1.1.20 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Ngô Trinh Cường  (VN) 
Số 10, ngách 64/9 Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, Quận Thanh xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu để nặn; bột nhào để nặn. 

 

 
(210) 4-2015-35455 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh thẫm,xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Đoàn Duy Thành   (VN) 
Thôn Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn tường; sơn lót; sơn phủ; chất pha loãng sơn; ma tít.  
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(210) 4-2015-35456 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH ánh Minh   (VN) 

947/36 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Tất (vớ); quần áo; giày dép; nón (mũ).  
 

 
(210) 4-2015-35457 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh da trời, cam, trắng 
(731) Đỗ Thế Cung   (VN) 

154/3 Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ 
sinh), hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho đường ống, đèn chiếu sáng, 
đèn sân khấu, đèn trang trí. 

 

 
(210) 4-2015-35458 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Lệ Sương   (VN) 

Sạp 831 chợ Bình Tây, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); vớ (tất).  
 

 
(210) 4-2015-35459 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.17; 26.4.2; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần thiết bị văn 

phòng Siêu Thanh   (VN) 
A20 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân 
Phong, phường Tân Phong, quận7, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy photo, vật tư và phụ tùng của máy photo, mực in.  
 

 
(210) 4-2015-35460 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.7.5; 26.15.15; A26.1.18 
(731) Cơ sở Quan Vĩnh Quyền   (VN) 

236 bis Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy và phụ tùng xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-35461 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.16 
(591) Đen, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến tôm Đức Thành  (VN) 
57/2 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tôm (không còn sống).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-35462 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Mạnh Quân  (VN) 
Khu 5, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-35463 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên An Luật  (VN) 
299/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2015-35465 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất thực phẩm Sông Trăng  
(VN) 
45/2B đường Thương Mại 3, ấp Mỹ Hòa 

1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín.  

 

 
(210) 4-2015-35466 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
FAMISEA  (VN) 
Lô MM2, đường số 4, KCN Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An  
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như, thịt, cá, tôm, cua, rau củ quả đóng hộp, lẩu ăn 

liền bao gồm thuỷ hải sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thủy hải sản chế biến, thủy hải sản đông lạnh, thực 

phẩm đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2015-35469 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.14; A5.3.13; A26.3.13; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư phát triển 
Tuấn Tú  (VN) 
936/7 đường Trường Chinh, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để giặt; chế phẩm để làm sạch. 
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(210) 4-2015-35472 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.4; 26.13.25; 26.4.4; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BTEC Việt 
Nam  (VN) 
200 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy hàn, máy khoan: máy mài, máy cưa, máy cắt, máy bào.  
 

 
(210) 4-2015-35473 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BTEC Việt 
Nam  (VN) 
200 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy hàn, máy khoan, máy mài, máy cưa, máy cắt, máy bào.  
 
 

(210) 4-2015-35474 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Minh Đại Lộc  
(VN) 
Lô B14/D21 khu đô thị Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-35476 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc), ngô, quả mọng, trái cây tươi, củ hoa, củ của cây hoa, quả tươi, 
cám.  
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(210) 4-2015-35477 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) PHOENIX INDUSTRIES PTY LTD  

(AU) 
926 Mountain Highway, Bayswater VIC 
3153, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi chậu rửa nóng lạnh; vòi (van); vòi cho hệ thống vệ sinh; vòi nước; thiết bị 

dùng để kiểm soát dòng chảy của nước đến buồng vệ sinh; thiết bị để cung cấp nước cho 
mục đích vệ sinh; thiết bị dùng cho mục đích cung cấp nước; hệ thống thiết bị cho mục 
đích cung cấp nước trong phòng tắm, thiết bị cung cấp nước; trang bị phòng tắm (đồ vệ 
sinh bằng sứ); thùng chứa nước là thiết bị vệ sinh; phụ kiện gá lắp cho phòng tắm; thiết bị 
cố định cho phòng tắm. 

 

 
(210) 4-2015-35478 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) PHOENIX INDUSTRIES PTY LTD  

(AU) 
926 Mountain Highway, Bayswater VIC 
3153, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi chậu rửa nóng lạnh; vòi (van); vòi cho hệ thống vệ sinh; vòi nước; thiết bị 

dùng để kiểm soát dòng chảy của nước đến buồng vệ sinh; thiết bị để cung cấp nước cho 
mục đích vệ sinh; thiết bị dùng cho mục đích cung cấp nước; hệ thống thiết bị cho mục 
đích cung cấp nước trong phòng tắm, thiết bị cung cấp nước; trang bị phòng tắm (đồ vệ 
sinh bằng sứ); thùng chứa nước là thiết bị vệ sinh; phụ kiện gá lắp cho phòng tắm; thiết bị 
cố định cho phòng tắm. 

 
 

(210) 4-2015-35479 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PHOENIX INDUSTRIES PTY LTD  

(AU) 
926 Mountain Highway, Bayswater VIC 
3153, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi chậu rửa nóng lạnh; vòi (van); vòi cho hệ thống vệ sinh; vòi nước; thiết bị 

dùng để kiểm soát dòng chảy của nước đến buồng vệ sinh; thiết bị để cung cấp nước cho 
mục đích vệ sinh; thiết bị dùng cho mục đích cung cấp nước; hệ thống thiết bị cho mục 
đích cung cấp nước trong phòng tắm, thiết bị cung cấp nước; trang bị phòng tắm (đồ vệ 
sinh bằng sứ); thùng chứa nước là thiết bị vệ sinh; phụ kiện gá lắp cho phòng tắm; thiết bị 
cố định cho phòng tắm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35481 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; A5.3.13 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn   (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn mài màu đồng thiếc; sơn 
phủ.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; lớp ốp, không bằng kim loại cho các 
công trình xây dựng; các sản phẩm bằng sành, dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi 
kim loại); gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn 
không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm như, sơn, sơn chống gỉ, 
sơn amiăng, sơn diệt khuẩn, sơn mài màu đồng thiếc, sơn phủ, vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại, lớp ốp, không bằng kim loại cho các công trình xây dựng, các sản phẩm 
bằng sành, dùng trong xây dựng, gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, ngói, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-35482 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35483 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35484 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-35485 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35486 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35487 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35488 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-35489 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 
trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-35490 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liêu; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 
trồng cây thuốc.  

 
 

(210) 4-2015-35491 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 
trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-35492 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 
trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-35493 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 
trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-35494 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần sản phẩm 

Sinh Thái (ECO-PRODUCTS, JSC)  
(VN) 
309 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
 

(210) 4-2015-35495 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Hương  

(VN) 
Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm; đại lý nước mắm; bán buôn và bán lẻ nước mắm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35496 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.1.7; A6.7.7; A6.7.6; A7.1.11; 3.7.16 

(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh COUNTRY 
COFFEE (Cà Phê Đồng Quê)   (VN)
51 tổ 66 Đông Thịnh 5, phường Mỹ 

Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê sân vườn; dịch vụ quán cà phê đồng quê; dịch vụ quán giải khát ăn 

uống.  
 

 
(210) 4-2015-35497 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật SAO 
MAI  (VN) 
230/1/8/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm vi 

khuẩn không dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chế phẩm sinh học không dùng cho 

mục đích y tế hoặc thú y; mô nuôi cấy sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; 

chế phẩm để làm trong /làm sạch. 
 

 
(210) 4-2015-35498 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 1.15.23 

(731) THOMSON RESEARCH ASSOCIATES 

INC.   (CA) 

49 Gervais Drive, Toronto, Ontario, 

Canada M3C 1Y9  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kìm hãm vi khuẩn và chất kìm hãm nấm dùng trong sản xuất và hoàn 

thiện chất dính, thảm, cao su bọt, da, sơn, cao su, chất bịt kín, xi-li-côn (silicone), vải, 

nhựa vinyl và len. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35500 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đen, xám(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hành Trình 
Vững Bước  (VN) 
Số nhà 357 Hai Bà Trưng, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) gạch, thiết bị vệ sinh; xuất nhập khẩu hàng trang trí nội 
ngoại thất gồm gạch, thiết bị vệ sinh, đèn trang trí, sản phẩm nội ngoại thất.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản cụ thể là mua bán nhà; tư vấn về đầu tư xây dựng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khách sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà trọ.  
 

 
(210) 4-2015-35501 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất  
thương mại xuất nhập khẩu 
Nguyên Phụng  (VN) 
51 đường số 6, KDC Thăng Long, KP1, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da.  
 

 
(210) 4-2015-35503 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Hưng Phúc  
(VN) 
3C6/1 lô BC, ấp 3, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Nồi (xoong) không dùng điện; xô; chậu (thau); bát (chén); rổ; đĩa; mâm; chảo 
rán không dùng điện; muỗng để múc; (tất cả đều là đồ gia dụng nhà bếp bằng inôc). 

 

 
(210) 4-2015-35504 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Điệp  (VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, máy lọc nước, bình tắm nước nóng (thiết bị cung cấp nước 

nóng), bếp điện, bếp ga, máy hút mùi, bồn cầu, vòi nước. 

 

Nhóm 35: Mua, nhập khẩu đồ gia dụng: nồi cơm điện, máy lọc nước, chậu kim loại, chậu 

sứ, bình tắm nước nóng, bếp điện, bếp ga, máy hút mùi, bồn cầu, vòi sen, máy điều hòa, 

đèn các loại, máy pha cà phê, chảo rán, máy hút ẩm, thiết bị nướng, máy sưởi, máy hút 

bụi, tủ lạnh, quạt điện. 
 

 
(210) 4-2015-35505 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Xanh dương đậm, vàng nhạt, trắng, vàng 

đồng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Mi Na  
(VN) 
45/1 Bình Tiên, phường 7, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ; thạch trái cây (rau câu); bột cốt dừa (sản phẩm thuộc nhóm 29); sữa; mứt 

quả ướt.  

 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc (chế phẩm ngũ cốc); cà phê; ca cao; bánh kẹo; thạch hoa quả 

(bánh kẹo); hạt nêm (gia vị).  
 

 
(210) 4-2015-35507 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Việt Việt Phát   (VN) 
75/25 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn đúc bằng kim loại; bồn chứa nước bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá kệ để hàng (tất cả đều bằng kim loại). 
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(210) 4-2015-35508 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần pin ắc quy 

Miền Nam   (VN) 
321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện; pin điện dùng cho xe cộ; pin để thắp sáng; pin dùng cho đèn pin; ắc 

quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; ắc quy để thắp sáng; ắc quy dùng cho đèn pin.  
 

 
(210) 4-2015-35510 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1; 26.4.2 
(591) Trắng, tím 
(731) PREFERRED NUTRITION INC.   (CA) 

153 Perth Street, Acton, Ontario, 
L7J1C9, Canada  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin; dược thảo; khoáng chất 

bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng; thực phẩm cho em bé; đồ uống y tế; trà thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sợi dùng cho ăn kiêng; dầu 
dùng cho mục đích y tế; kem bôi dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho da.  

 
 

(210) 4-2015-35511 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2 
(591) Nâu; xanh lá cây nhạt; xanh lá cây đậm, 

đen 
(731) Đặng Văn Tú  (VN) 

Số 12-TT Trung Đoàn 47, TOP 7, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Café bột; café rang; café nhân sống; café hòa tan có sữa, đường; café xay; 

chÌ/trμ.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại: café lon dạng nước, café đóng gói dạng nước, café đóng hộp 
dạng nước, nước ngọt, nước khoáng, trà, chè đóng chai dạng nước.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe; quán đồ uống; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-35512 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

phát triển kỹ thuật Tài 
Nguyên Nước  (VN) 
Số 299 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa 
Khê, quận Thanh Khê Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo mưa; thiết bị đo đạc quan trắc khí tượng.  

 

 
(210) 4-2015-35513 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.5.25; 26.1.1; A3.4.4; A3.4.23; 19.3.1 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế MEGARISE   (VN) 
627/1B Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước giải khát; nước uống có ga; các loại đồ uống 

không có cồn; đồ uống hoa quả.  
 

 
(210) 4-2015-35514 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe đạp; xe máy; xe buýt, xe đa 

dụng, thân xe cộ; mui cho xe cộ; khung gầm cho xe cộ; khung xe; cửa kính cho xe cộ; cửa 
cho xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; phanh cho xe cộ; thanh chắn va đập cho xe cộ; khớp ly 
hợp cho xe cộ mặt đất, cơ cấu nối ghép cho xe cộ mặt đất, còi điện cho xe cộ; bình xăng 
cho xe cộ; lò xo và nhíp giảm xóc dành cho xe cộ; giá để lốp cho xe cộ; giá để hành lý 
cho xe cộ; khung ắc quy cho xe cộ; trục quay (bán trục) cho xe cộ; trục cho xe cộ; vỏ bọc 
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tay lái cho xe cộ; bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe cộ; đai truyền động cho xe cộ mặt đất, 
xích truyền động cho xe cộ mặt đất, trục truyền động cho xe cộ mặt đất, moay-ơ cho xe 
cộ; nắp chụp moay-ơ cho xe cộ; vành bánh xe cho xe cộ; gương chiếu hậu cho xe cộ; cần 
gạt cho kính chắn gió; cần gạt nước; động cơ cho xe cộ mặt đất; mô tơ cho xe cộ trên mặt 
đất; động cơ điện cho xe cộ mặt đất; vô lăng cho phương tiện mặt đất; chân chống cho 
phương tiện mặt đất; xích cho phương tiện mặt đất.  

 

 
(210) 4-2015-35515 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; 3.1.14; 3.1.15; A5.11.13 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm, gạt tàn (không 

bằng kim loại).  
 
 

(210) 4-2015-35516 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.9; 24.17.5 
(591) Đen, xanh 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, trong làm vườn và trong lâm nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm xử lý hạt 
giống; phân bón.  
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại; thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2015-35517 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Ghi, xanh nhạt 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Minh Thi   (VN) 
120 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; kẹp ép thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) 
cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ 
xén lông [tông đơ] gia súc. 

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện; quạt điện dùng cho cá nhân; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; bếp nấu. 

 

 
(210) 4-2015-35518 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, trắng 
(731) Hội nông dân xã Thanh Hồng, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương   (VN) 
Xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi.  

 

 
(210) 4-2015-35519 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

đầu tư Bảo Long   (VN) 
Số 15 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

(511)   Nhóm 06: Thang nhôm.  
 

Nhóm 07: Súng ghim đinh (dùng điện); máy dán nilon; máy hàn ống PVC; lưỡi cắt gạch 
[bộ phận máy]; lưỡi cắt bê tông [bộ phận máy]; lưỡi cưa gỗ [bộ phận máy]; mũi khoan sắt 
[bộ phận máy]; mũi khoan inox [bộ phận máy]; mũi khoan bê tông [bộ phận máy]; máy 
khoan.  

 

Nhóm 08: Kìm nước (dụng cụ cầm tay); kìm chết (dụng cụ cầm tay); kìm panh (dụng cụ 
cầm tay); kìm điện (dụng cụ cầm tay, không dùng điện); kìm cắt (dụng cụ cầm tay); kìm 
nhọn (dụng cụ cầm tay); kéo cắt tôn (dụng cụ cầm tay); kìm cộng lực (dụng cụ cầm tay); 
mỏ lết (dụng cụ cầm tay); bộ lục giác (dụng cụ cầm tay); tua vít; kìm cắt ống PVC (dụng 
cụ cầm tay).  

 

Nhóm 09: Nivo laser (thiết bị dùng để lấy cân bằng, vạch đường bằng tia laser, không 
dùng cho mục đích y tế); thước cuộn [dụng cụ đo].  
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(210) 4-2015-35520 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại The Penthouse  
(VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-35521 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) MASTERCARD INTERNATIONAL 

INCORPORATED   (US) 
2000 Purchase Street, Purchase, New 
York 10577, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh và tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn marketing 

(tiếp thị); dịch vụ nghiên cứu thị trường; theo dõi, phân tích, dự báo và báo cáo về hoạt 
động mua sắm của các chủ thẻ; xúc tiến việc bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác 
bằng cách tặng thưởng và khuyến khích giành cho việc sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và 
thẻ thanh toán; quản lý chương trình khách hàng thân thiết và tặng thưởng; quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; điều hành văn phòng; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại, 
công nghiệp và kinh doanh; đánh giá kinh doanh; dịch vụ cố vấn cho quản lý kinh doanh; 
nghiên cứu marketing; thông tin thống kê (kinh doanh); chuẩn bị báo cáo kế toán; kế 
toán; nghiên cứu kinh doanh; quan hệ công chúng; xuất bản những bài quảng cáo; phát 
hành tờ rơi quảng cáo; quản lý cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu và kiểm tra dữ 
liệu; dịch vụ lưu giữ dữ liệu, cụ thể là, hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
quảng cáo về các buổi hòa nhạc và các sự kiện văn hóa cho người khác; tổ chức hội chợ 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo cho việc vận chuyển, du 
lịch, khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời, thực phẩm và đồ ăn, thể thao, giải trí và cuộc 
tham quan cho các dịch vụ đại lý du lịch, và quảng cáo các thông tin liên quan đến bảng 
giá, lịch trình và cách thức vận chụyển và sắp xếp các chuyến đi; cung cấp thông tin liên 
quan đến việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến qua Internet và mạng máy 
tính khác; dịch vụ cung cấp thông tin dữ liệu kinh doanh và thông tin hồ sơ khách hàng; 
cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ 

ghi nợ, dịch vụ thẻ tín dụng chi tiêu (charge card), dịch vụ thẻ trả trước được cung cấp 

dưới dạng thẻ với giá trị được tích trữ, tín dụng điện tử và giao dịch ghi nợ, thanh toán và 
xuất trình hóa đơn, dịch vụ chi tiêu tiền mặt, kiểm tra ngân phiếu (séc), trả tiền bằng séc, 

dịch vụ truy cập tài khoản tiền gửi và dịch vụ máy rút tiền tự động (ATM), dịch vụ ủy 
thác giao dịch và thanh toán, điều hòa giao dịch, quản lý tiền mặt, thanh toán quỹ hợp 
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nhất, xử lý tranh chấp hợp nhất, ký thác dữ liệu và thông tin hồ sơ khách hàng, và chuyển 
đổi, truy cập liên quan, thanh toán/điều hòa, và dịch vụ chuyển quỹ trong lĩnh vực thẻ 

thanh toán, dịch vụ xử lý thanh toán diện tử, dịch vụ xác minh và thẩm tra giao dịch thanh 

toán, dịch vụ trao đổi giá trị, cụ thể là, giao dịch tiền mặt điện tử bảo mật và chuyển tiền 
mặt điện tử, qua mạng máy tính công cộng để thực hiện dễ dàng giao dịch thương mại 

điện tử, chuyển vốn bằng điện tử; cung cấp thông tin tài chính, cụ thể là dữ liệu và báo 

cáo thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, quản lý sổ sách tài chính, dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử 
và trao đổi tiền tệ; dịch vụ định giá tài, chính và quản lý rủi ro cho người khác trong lĩnh 

vực tín dụng tiêu dùng (tiền cho vay để mua hàng tiêu dùng); phổ biến thông tin tài chính 
qua mạng máy tính toàn cầu, thông tin tài chính được cung cấp bằng máy tính qua mạng 

máy tính thông tin bảo mật và dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; 

cung cấp dịch vụ tài chính để hỗ trợ dịch vụ bán lẻ được cung cấp thông qua các phương 
tiện viễn thông di động, cụ thể là dịch vụ thanh toán qua các thiết bị không dây; cung cấp 

dịch vụ tài chính để hỗ trợ dịch vụ bán lẻ được cung cấp trực tuyến, thông qua mạng điện 

tử; phân tích và tư vấn tài chính; dịch vụ bảo hiểm; nghiệp vụ tài chính; nghiệp vụ tiền tệ; 
dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng và tín dụng; dịch vụ truy cập tài khoản ngân hàng, 

thanh toán, tín dụng, ghi nợ tín dụng chi tiêu, chi tiền mặt và tài khoản tiền gửi qua thẻ 

tích trữ giá trị; dịch vụ thanh toán hoá đơn; dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng 
chi tiêu, thẻ trả trước và thẻ tích trữ giá trị; dịch vụ kiểm tra séc và thu tiền séc; dịch vụ 

máy rút tiền tự động (ATM); xử lý giao dịch tài chính trực tuyến thông qua cả cơ sở dữ 

liệu máy tính hoặc viễn thông và tại điểm bán hàng; dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính 
thực hiện bởi người sử dụng thẻ qua máy rút tiền tự động (ATM); cung cấp bản kê chi tiết 

tài khoản, tài khoản tiền gửi và bảng kê rút tiền cho người sử dụng thẻ qua máy rút tiền tự 
động; dịch vụ thanh toán tài chính và ủy quyền thực hiện giao dịch tài chính liên quan đến 

việc xử lý giao dịch thanh toán tài chính; dịch vụ bảo hiểm du lịch; phát hành và mua lại 

séc du lịch và phiếu mua hàng (voucher) của người du lịch; dịch vụ xác thực người trả tiền 
(kiểm tra và xác nhận người trả tiền); thẩm định (kiểm tra) thông tin tài chính; duy trì hồ 

sơ tài chính; dịch vụ chuyển quỹ điện tử và đổi tiền; dịch vụ thanh toán từ xa; dịch vụ hệ 

thống thanh toán điện tử tích lũy giá trị; cung cấp dịch vụ quỹ điện tử và chuyển tiền, dịch 
vụ thanh toán điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ gọi điện thoại trả trước (dịch vụ tài chính), 

dịch vụ chi tiền mặt, và dịch vụ ủy quyền giao dịch và thanh toán; cung cấp dịch vụ ghi 

nợ và tín dụng bằng thiết bị nhận dạng tần số sóng (thiết bị thu và phát tín hiệu); cung cấp 
dịch vụ ghi nợ và tín dụng bằng thiết bị thông tin liên lạc và viễn thông; xử lý giao dịch 

tín dụng và ghi nợ qua điện thoại và đường dẫn viễn thông; cung cấp dịch vụ tài chính để 

hỗ trợ dịch vụ bán lẻ được cung cấp trực tuyến, qua mạng hay các phương tiện điện tử 
khác sử dụng thông tin được số hoá điện tử; dịch vụ trao đổi giá trị, cụ thể là, trao đổi giá 

trị được bảo đảm an toàn, bao gồm tiền điện tử, qua mạng máy tính có thể truy cập bằng 

thẻ thông minh; dịch vụ thanh toán hoá đơn được cung cấp qua trang web; dịch vụ ngân 
hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính được cung cấp qua điện thoại và qua mạng máy tính 

toàn cầu hay mạng internet; cung cấp dịch vụ tài chính qua mạng máy tính toàn cầu hoặc 
mạng internet; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý tài sản bất động sản; định 

giá bất động sản; quản lý đầu tư bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ bảo 

hiểm bất động sản; bảo hiểm cho chủ sở hữu tài sản; dịch vụ bảo hiểm liên quan đến tài 
sản; đầu tư tài chính bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ 

đại lý bất động sản; định giá và đánh giá bất động sản; quản trị bất động sản; quản trị 

nghiệp vụ tài chính liên quan đến bất động sản; cung cấp các khoản vay bất động sản; 
dịch vụ đầu tư tài chính liên quan đến phát triển bất động sản; dịch vụ môi giới tài chính 

cho bất động sản; dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản bất động sản và xây dựng; dịch 
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vụ tài chính cho việc mua bán bất động sản; thu xếp các thoả thuận cho vay có đảm bảo 
bằng bất động sản; thu xếp cho sở hữu chung bất động sản (mua bất động sản), thu xếp 

việc cung cấp tài chính cho việc mua bất động sản; hỗ trợ mua (giành được) và hỗ trợ lãi 

suất cho bất động sản; đầu tư vốn vào bất động sản; dịch vụ dầu tư tài sản thương mại, cụ 
thể là đầu tư vốn; dịch vụ tài chính liên quan đến việc mua (giành được) tài sản; dịch vụ 

tài chính liên quan đến việc bán tài sản; đánh giá tài chính cho tài sản mà chủ sở hữu có 

toàn quyền sử dụng; đánh giá tài chính cho tài sản cho thuê theo hợp đồng; thu xếp cho 
thuê bất động sản; thu xếp hợp đồng cho thuê bất động sản; cho thuê tài sản, cụ thể là cho 

thuê căn hộ, cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê tài sản bất động sản; cho thuê 
tài sản mà chủ sở hữu có toàn quyền sử dụng, cụ thể là cho thuê bất động sản mà chủ sở 

hữu có toàn quyền sử dụng; dịch vụ quản lý bất động sản liên quan đến những giao dịch 

về tài sản thực tế; đánh giá giá trị tài sản; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản (dịch 
vụ tài chính); quản lý tài sản, cụ thể là quản lý các căn hộ cho thuê, quản lý bất động sản; 

dịch vụ cố vấn liên quan đến sở hữu bất động sản; dịch vụ cố vấn liên quan đến việc đánh 

giá giá trị bất động sản; dịch vụ cố vấn bất động sản tập thể; dịch vụ thông tin được máy 
tính hoá liên quan đến bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến bất động sản; cung cấp 

thông tin liên quan đến tài sản bất động sản; cung cấp thông tin liên quan đến thị trường 

tài sản; dịch vụ nghiên cứu liên quan đến việc mua (giành được) bất động sản; dịch vụ 
nghiên cứu liên quan đến chọn lựa bất động sản; tài chính thế chấp và chứng khoán hóa 

tài sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến các giải pháp thanh toán, ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ 

ghi nợ, thẻ thanh toán và dịch vụ máy rút tiền tự động; dịch vụ bán lẻ thẻ tín dụng và thẻ 
ghi nợ được cung cấp thông qua thiết bị viễn thông di động; dịch vụ bán lẻ thẻ tín dụng và 

thẻ ghi nợ được cung cấp trực tuyến, qua mạng hoặc phương tiện điện tử khác sử dụng 
thông tin số hóa điện tử.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khôi phục dữ liệu. 
 
 

(210) 4-2015-35522 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(731) FRONTIER PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
10 Ponderosa Drive, Melville, NY 

11747, United State of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước súc miệng (không chứa dược phẩm); kem đánh răng; chế phẩm trị mụn 

(không chứa dược phẩm); chế phẩm dưỡng da (không chứa dược phẩm); chế phẩm trị nấm 

móng (không chứa dược phẩm); chế phẩm chăm sóc móng (không chứa dược phẩm).  

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng trong gia đình và thương mại; nước súc miệng chứa dược 

phẩm; kem đánh răng chứa dược phẩm; chất khử trùng; thuốc trị mụn bôi ngoài da (chế 

phẩm dược); thuốc trị nấm móng (chế phẩm dược).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1424 

(210) 4-2015-35523 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.1; 26.1.6; A5.5.20; 25.1.25; 

A25.7.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, xanh dương nhạt, xám 
(731) FRONTIER PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
10 Ponderosa Drive, Melville, NY 
11747, United State of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước súc miệng (không chứa dược phẩm); kem đánh răng; chế phẩm trị mụn 

(không chứa dược phẩm); chế phẩm dưỡng da; chế phẩm trị nấm móng (không chứa dược 
phẩm); chế phẩm chăm sóc họng (không chứa dược phẩm).  

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng trong gia đình và thương mại, nước súc miệng chứa dược 
phẩm; kem đánh răng chứa dược phẩm; chất khử trùng, thuốc trị mụn bôi ngoài da (chế 
phẩm dược); thuốc trị nấm móng (chế phẩm dược).  

 

 
(210) 4-2015-35524 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) FRONTIER PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
10 Ponderosa Drive, Melville, NY 
11747, United State of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước súc miệng. 

Nhóm 05: Nước súc miệng chứa dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-35525 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) FRONTIER PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
10 Ponderosa Drive, Melville, NY 
11747, United State of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; chế phẩm tẩy trắng răng (không chứa thuốc).  
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Nhóm 05: Kem đánh răng chứa dược phẩm; chế phẩm tẩy trắng răng (chế phẩm dược).  
 

 
(210) 4-2015-35526 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Trần Công Danh  (VN) 
198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2015-35527 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35528 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 18.1.23; A18.1.9 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH F&S Online  (VN) 
476/30B Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe ô tô. 
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(210) 4-2015-35529 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xám, trắng 
(731) Khách sạn Đồng Khởi Grand 

Hotel  (VN) 
8 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Xoa bóp; xông hơi.  
 

 
(210) 4-2015-35530 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty liên doanh TNHH kho 

xăng dầu ngoại quan Vân 
Phong  (VN) 
Thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán: xăng, dầu, các thiết bị pha chế xăng, dầu.  
 

Nhóm 39: Cho thuê kho chứa xăng dầu; dịch vụ vận chuyển xăng dầu. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ: nghiên cứu, khảo sát, đo lường kho chứa xăng dầu.  
 

 
(210) 4-2015-35531 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần môi trường 

Sao Việt  (VN) 
Lô D3 khu Đại An, phường 9, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lí rác thải (chuyển hóa); tái chế: rác, phế thải kim loại, phế thải phi kim 

loại, phế liệu.  
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(210) 4-2015-35532 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.30; 5.7.25; 25.1.6 
(591) Cam, vàng, đen, nâu, đỏ, xanh 
(731) Trần Hữu Nguyên  (VN) 

54/11 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-35533 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.30; 5.7.25; 25.1.6 
(591) Cam, vàng, đen, nâu, đỏ, xanh 
(731) Trần Hữu Nguyên  (VN) 

54/11 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-35534 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Trần Hữu Nguyên  (VN) 

54/11 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-35535 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Ngọc Minh  (VN) 
8 đường 15, khu phố 3, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; máy cắt (máy móc).  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: máy hàn điện, máy cắt (máy móc).  
 

 
(210) 4-2015-35536 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) ACHIMHAI CO, LTD   (KR) 

28, Namyang-ro 930beon-gil, Namyang-
eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm biến âm thanh; bộ cảm biến điện; bộ lọc tín hiệu điện dùng cho thiết bị 

và dụng cụ âm thanh và hình ảnh; dụng cụ kiểm tra hoặc dò tìm tĩnh điện dùng cho mục 
đích giám sát; camera giám sát dùng cho mục đích công nghiệp; đầu đọc mã vạch.   

 

 
(210) 4-2015-35537 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Cam, đen 
(731) Chung Kỳ Khang  (VN) 

714/17 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: vật dụng để giữ điện thoại di động và dây 

móc điện thoại di động, đèn ngủ, đồng hồ, vòng tay (trang sức), hoa tai, găng tay, miếng 
lót giày, đồ chơi thú nhồi bông, móc khóa bằng nhung (đồ chơi), trò chơi thẻ bài, mô hình 
đồ chơi, bánh trung thu, bánh ngọt, bật lửa dành cho người hút thuốc.   

 

(210) 4-2015-35538 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe đạp; xe máy; xe buýt; xe đa 
dụng; thân xe cộ; mui cho xe cộ; khung gầm cho xe cộ; khung xe; cửa kính cho xe cộ; 
cửa cho xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; phanh cho xe cộ; thanh chắn va đập cho xe cộ; khớp 
ly hợp cho xe cộ mặt đất; cơ cấu nối ghép cho xe cộ mặt đất; còi điện cho xe cộ; bình 
xăng cho xe cộ; lò xo và nhíp giảm xóc dành cho xe cộ; giá để lốp cho xe cộ; giá để hành 
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lý cho xe cộ; khung ắc quy cho xe cộ; trục quay (bán trục) cho xe cộ; trục cho xe cộ; vỏ 
bọc tay lái cho xe cộ; bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe cộ; đai truyền động cho xe cộ mặt 
đất; xích truyền động cho xe cộ mặt đất; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; moay-ơ cho 
xe cộ; nắp chụp moay-ơ cho xe cộ; vành bánh xe cho xe cộ; gương chiếu hậu cho xe cộ; 
cần gạt cho kính chắn gió; cần gạt nước; động cơ cho xe cộ mặt đất; mô tơ cho xe cộ trên 
mặt đất động cơ điện cho xe cộ mặt đất; vô lăng cho phương tiện mặt đất; chân chống cho 
phương tiện mặt đất; xích cho phương tiện mặt đất. 

 

 
(210) 4-2015-35539 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 24.1.1; 26.15.15; 26.1.11 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Lê Hoàng  (VN) 
260/6/8 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, bánh, kẹo, ngô rang, gạo.  
 

 
(210) 4-2015-35540 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; A25.7.21; 26.4.9; A25.7.3 
(731) CJ 4DPLEX Co., Ltd.   (KR) 

(Gyeong-un-dong, Lions B/D, 
Gyeongun-dong), 451, Samil-daero, 
Jongno-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất các chương trình giải trí, cụ thể là, dàn dựng chương trình biểu diễn, 
trình diễn sân khấu; phân phối các chương trình giải trí, cụ thể là chương trình biểu diễn, 
chương trình biểu diễn sân khấu, phim trên băng hình, phim chiếu rạp, chương trình 
truyền hình; trình diễn các chương trình giải trí, cụ thể là, chương trình biểu diễn, chương 
trình biểu diễn sân khấu, phim trên băng hình, phim chiếu rạp, chương trình truyền hình; 
dịch vụ giới thiệu phim; giới thiệu phim trình chiếu với các hiệu ứng đặc biệt; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình 
diễn âm nhạc; dịch vụ sản xuất phim hoạt họa, trừ phim quảng cáo; phân phối phim điện 
ảnh; các dịch vụ giải trí, cụ thể là, lập kế hoạch và tổ chức các chuỗi sự kiện liên hoan 
phim; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; dịch vụ trường quay; cho thuê phim điện ảnh; 
xuất bản tạp chí định kỳ; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; ghi băng hình; dịch vụ phóng 
viên tin tức; cung cấp tiện nghi giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ sắp xếp đặt vé 
xem phim; dịch vụ sắp xếp đặt vé xem các chương trình biểu diễn và các chương trình giải 
trí khác; cung cấp thông tin và dữ liệu về phim điện ảnh; trường đào tạo công nghệ phát 
thanh [giáo dục]; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; nhiếp ảnh; điều hành 
công viên vui chơi giải trí.  
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(210) 4-2015-35543 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) GUANGDONG XINGFA 

ALUMINIUM CO., LTD.   (CN) 
No. 23 Renhe Rd, Nanzhuang Town, 
Chancheng District, Foshan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm; thanh nhôm định hình; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng 

kim loại; vách kính mặt dựng làm bằng hợp kim nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho đồ đạc; khóa móc; chìa khóa.  

 

 
(210) 4-2015-35544 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất cân 

Nhơn Hòa  (VN) 
514-516-518 quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cân; thiết bị cân đo; cân đồng hồ lò xo, cân điện tử; cân bàn điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cân, thiết bị cân đo, cân đồng hồ lò xo, cân điện tử, cân bàn điện tử, 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo; xuất nhập khẩu thiết bị cân đo, dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công, kéo.  

 

 
(210) 4-2015-35545 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất cân 

Nhơn Hòa  (VN) 
514-516-518 quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cân; thiết bị cân đo; cân đồng hồ lò xo, cân điện tử; cân bàn điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cân, thiết bị cân đo, cân đồng hồ lò xo, cân điện tử, cân bàn điện tử, 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo; xuất nhập khẩu thiết bị cân đo, dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công, kéo.  
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(210) 4-2015-35546 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.11; 25.1.25 

(731) Công ty TNHH thương mại - du 
lịch Phạm & Nguyễn  (VN) 
96A/6/13-14 Trần Phú, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-35547 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15 

(731) Công ty TNHH Cảm Nhận ¸ 
Đông  (VN) 
Số 225 Trần Quang Diệu, phường Xuân 

An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà.  
 

 
(210) 4-2015-35548 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.13.1 

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH bao bì Khánh 
Hưng Phát  (VN) 
Số 105/223/79, KP 8A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2015-35549 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.3.23 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Ngọc Thủy  (VN) 
101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; keo xịt tóc; chế phẩm để chăm sóc móng tay 

chân; nước sơn móng; móng (tay, chân) giả.  
 

 
(210) 4-2015-35550 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội đầu, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể 

(dùng cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-35551 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.1.1; A25.7.21; 26.5.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) SHAKEY'S INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 

505 Inter-Continental Plaza, 94 Granville 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-35552 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.24 
(591) Đỏ, vàng, trăng, đen 
(731) SHAKEY'S INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
505 Inter-Continental Plaza, 94 Granville 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-35553 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) SHAKEY'S INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
505 Inter-Continental Plaza, 94 Granville 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-35554 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần TINCO   (VN) 

40A Quốc Hương, khu phố 2, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

   
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đặc có đường; sữa đặc không đường; sữa ngũ cốc (sữa là chủ yếu).  
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(210) 4-2015-35555 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần TlNCO   (VN) 
40A Quốc Hương, khu phố 2, phường 

Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật, cùi dừa (cơm dừa) (đã sơ chế và bảo quản), cùi dừa sấy (cơm dừa 

sấy); cùi dừa ngâm nước đường dùng cho thực phẩm; mứt dừa (ướt); mứt trái cây (ướt). 
 

 
(210) 4-2015-35558 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; A11.1.4; 26.13.25 

(591) Đỏ, nâu 

(731) YOUNG POONG Co., Ltd   (KR) 

25, Seongseoro 9gil, Dalseogu, Daegu, 

Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Món ăn nấu chín có thành phần chính là bánh gạo xào với tương ớt (bánh gạo 

là chủ yếu).  
 

 
(210) 4-2015-35559 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A11.1.4; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, nâu 

(731) YOUNG POONG Co., Ltd   (KR) 

25, Seongseoro 9gil, Dalseogu, Daegu, 

Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Món ăn nấu chín có thành phần chính là bánh gạo xào với tương ớt (bánh gạo 

là chủ yếu).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-35561 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.3; 8.7.11; A3.7.24 

(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trương Quang Đệ  (VN) 
100 đường số 9, khu dân cư ấp 5, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; trứng gà.  

 

Nhóm 35: Mua bán: gà còn sống, thịt gà, trứng gà.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi gà.  
 

 
(210) 4-2015-35562 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh tím than, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Song Vi  (VN) 
411/48 Lê Đại Hành, phường 11, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-35563 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD   (KR) 

163-3, Samsung-Dong, Kangnam-Ku, 

Seoul, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2015-35565 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 15.7.1; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Tiến Linh  (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, máy xới đất nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; makerting; 
mua bán sản phẩm sau: máy nông nghiệp, máy xới đất nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-35566 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Xám, xanh da trời, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Quý Nguyễn   (VN) 
74/60 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy, túi đựng làm từ giấy. 

 

 
(210) 4-2015-35567 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25; 1.5.1; 1.15.23; 26.15.1 
(591) Xám, xanh lá cây, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Quý Nguyễn   (VN) 
74/60 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy, túi đựng làm giấy. 

 
 

(210) 4-2015-35568 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tú  (VN) 
Thôn 2, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh, trà đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-35569 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Thành  (VN) 
Tập thể Cơ khí Lâm nghiệp, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng, váy, bộ quần áo, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2015-35572 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-35573 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-35574 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 5.1.1; A5.1.16 
(591) Trắng đỏ, xanh tím than, xanh lam 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại LA THU SO  (VN) 
Số 255/3/7 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu xe 
máy, dầu mazut. 

 

 
(210) 4-2015-35575 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sứ Thiên 
Hoàng Dũng   (VN) 
Thôn Đức Cơ, xã Đông Cơ, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-35576 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35577 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2015-35578 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Tân Nga  (VN) 
54/42A, khu vực 3, Công Binh, phường 
Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35579 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Tân Nga  (VN) 
54/42A, khu vực 3, Công Binh, phường 
Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35580 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Tân Nga  (VN) 
54/42A, khu vực 3, Công Binh, phường 
Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35582 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.1; 25.5.2; 26.1.2; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ K.HO  
(VN) 
Tổ dân phố Bnơr C, thị trấn Lạc Dương, 
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-35583 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.21; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây dương, đỏ, trắng, đen, 
ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Toàn   (VN) 
Số 616 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 31: Quả tươi; cây giống.  
 

 
(210) 4-2015-35584 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2; 5.7.11; 26.1.2; A5.7.22 
(591) Vàng cam, vàng đậm, da cam, xanh lá 

cây đậm, xanh dương nhạt, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phú Đức   (VN) 
Thôn Đạ Đum 2, xã Đạ Sar, huyện Lạc 
Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi; cây giống.  

 

 
(210) 4-2015-35585 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Địa ốc An 
Giang  (VN) 
Số 140 Phan Bội Châu, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 06: Tôn (vật liệu xây dựng bằng kim loại); xà gồ bằng thép; khung thép xây dựng.  
 

Nhóm 19: Gạch không nung; gạch terrazzo; cọc bê tông dự ứng lực; cống bê tông ly tâm. 
 

 
(210) 4-2015-35586 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Hà Sơn Phúc   (VN) 
116 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-35587 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Hà Sơn Phúc   (VN) 
116 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-35588 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Hà Sơn Phúc   (VN) 
116 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-35589 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
hàng hải Định An  (VN) 
251, Võ Văn Kiệt, phường An Thới, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải (hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, chi tiết: hoạt 
động lai dắt, hoạt động cứu hộ hàng hải); vận tải đường thủy. 

 
 

(210) 4-2015-35590 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.7.24; 7.1.5; 26.1.2; 7.1.6; 3.9.16; 

5.9.15; 5.9.21 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cơ sở hóa mỹ 
phẩm Sài Gòn  (VN) 
Số 233 tổ 13, ấp Phú Ninh, xã Song Phú, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 30: Muối.  
 

 
(210) 4-2015-35591 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 26.3.2; A1.1.10; 26.1.1; A17.3.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Trung tâm trọng tài thương 

mại Đông Dương   (VN) 
Số 10 Chương Dương, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ hòa giải; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trọng tài 
phân xử. 

 

 
(210) 4-2015-35592 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.3.2; 26.5.1; 26.3.2; 26.7.25; 26.4.9 
(591) Đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất & thương mại Thiết Bị 
Điện 68  (VN) 
Số 71 ngõ 8, xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 17: Cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); nhựa nhân tạo (bán thành 

phẩm); chất dẻo bán thành phẩm; vật liệu lót phanh, bán thành phẩm; vật liệu tổng hợp để 
ngăn cản bức xạ nhiệt. 

 
Nhóm 35: Mua bán: cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp; nhựa nhân tạo; chất dẻo bán thành 
phẩm; vật liệu lót phanh, bán thành phẩm; vật liệu tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt. 

 

 
(210) 4-2015-35597 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hoà Phú   (VN) 
Km6, quốc lộ 21 A, xã Hoà Thạch, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-35598 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 5.9.17 
(591) Đỏ, xanh lá nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Cà 
Chua Đỏ  (VN) 
329/5 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện giáo dục; trường mẫu giáo; giảng dạy; xuất bản sách; 

huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35599 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.9.17; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đỏ, trắng, đen

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Cà 
Chua Đỏ  (VN) 
329/5 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện giáo dục; trường mẫu giáo; giảng dạy; xuất bản sách; 

huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa.  
 

 
(210) 4-2015-35600 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Công Hiển  (VN) 
31 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-35601 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Công Hiển  (VN) 
31 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2015-35603 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.10; 25.5.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hoàng Minh  (VN) 
664/13 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35604 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh cô ban 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Utu  (VN) 
Lô D18/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; dầu bóng; vecni. 

 

 
(210) 4-2015-35605 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.2; 26.4.3; 26.7.25; 26.4.2 (540) 

  

(731) Lê Quang Nguyên  (VN) 
25/43 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

 
(210) 4-2015-35606 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại và trang trí nội 
thất Greenhome   (VN) 
141/25 Nguyễn Công Hoan, phường 7, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ).  
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-35607 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hiệp Mobile   (VN) 
1579 đường 3/2 phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; máy vi tính; linh kiện điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động; máy tính bảng; máy vi tính; linh kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2015-35608 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 5.5.19; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Bình Minh  (VN) 
Số 570 đường Lê Lợi, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, chế phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-35609 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LOVITA Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 212, khu văn phòng Hồng Hà, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm để xức sau khi tắm; tinh dầu dùng cho cá nhân; muối để 

tắm không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-35610 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam   (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
10) 4-2015-35611 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam   (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-35612 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam    (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2015-35613 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam    (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1447 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2015-35614 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam    (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2015-35615 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam    (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2015-35616 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam    (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35617 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada-ViÖt Nam    (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2015-35618 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada-ViÖt Nam    (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2015-35619 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 
Phát   (VN) 
208H Hùng Vương, phường 15, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy viết; giấy photocopy; giấy fax.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35621 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hương Hải Hạ 
Long   (VN) 
Tổ 2, khu 2, Vườn Đào, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng: quán nhậu, quán ăn, dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ uống có 

cồn và không có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-35623 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.3; 1.15.11; 8.1.1 

(591) Nâu, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Vũ V.N  
(VN) 
144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

 
(210) 4-2015-35624 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.1.6; 26.13.1 

(731) POSSMEI INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 

No. 102, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., 

New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước uống có gaz; đồ uống làm từ nước ép rau; đồ uống làm 

từ nước ép trái cây không có cồn; xi rô trái cây (đồ uống hoặc chế phẩm để làm đồ uống); 

chế phẩm xi rô để làm đồ uống; bột xi rô dùng cho đồ uống; xi rô dùng cho đồ uống; xi rô 

dùng cho nước chanh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35625 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.3 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu, kem, đen, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hùng Hán  
(VN) 
Ki ốt số 3-4, 120 đường Trường Chinh, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phát điện. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa máy phát điện. 
 

 
(210) 4-2015-35626 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35627 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-35628 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-35629 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35630 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35631 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35632 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6; A26.11.12; 

26.15.15 
(591) Xanh đậm, xanh, xanh nhạt, trắng, xám 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-35633 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.15.15; A25.7.6 

(591) Trắng, xám, đen 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-35634 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.2.7 

(591) Trắng, xám, đen 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35635 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.7.17; 26.15.15 
(591) Trắng, xám, đen 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35636 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A25.7.6; 26.15.15 
(591) Trắng, xám, đen 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35637 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-35638 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 7.3.1; 7.3.2 

(591) Vàng cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Hoàng Thu Thủy  (VN) 
Tổ 48B, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, quán giải khát, nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-35639 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.21; 5.5.4 

(591) Xanh, da cam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ECOPATH Việt 
Nam  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm. 

 

Nhóm 31: Tảo cho tiêu dùng con người hoặc động vật. 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; tảo các loại. 
 

 
(210) 4-2015-35640 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; A25.3.11 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Dương Thạch Nguyên  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
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(210) 4-2015-35641 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Tím than, đỏ (540) 

  

(731) Dương Thạch Nguyên  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-35642 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ tím 

(540) 

  

(731) Dương Thạch Nguyên  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-35643 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2015-35644 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.9; A26.11.13; 26.4.3 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, tím, đen, 

trắng, đỏ, cam, vàng, nâu 
(731) Tổng công ty Lương thực 

Miền Bắc  (VN) 
Số 6 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 30: Muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35645 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; A26.11.13; 3.7.16; 3.7.9 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đen, trắng, 

cam, ghi. 

(731) Tổng công ty Lương thực 
Miền Bắc  (VN) 
Số 6 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35646 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.16; 3.7.9; 25.7.20; A26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đen, trắng, 
cam, đỏ 

(731) Tổng công ty Lương thực 
Miền Bắc  (VN) 
Số 6 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-35647 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.5.1; 5.5.19; 25.7.25 

(731) Lê Minh Triển  (VN) 
Tổ 44, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1458 

(210) 4-2015-35650 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; A5.5.20; 26.1.1; 25.3.1; 25.5.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại Hưng Vượng   (VN) 
99C Linh Quang, phường Văn Chương, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn, giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-35651 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.3; 26.1.2; 26.3.1 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại Hưng Vượng   (VN) 
99C Linh Quang, phường Văn Chương, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn, giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-35652 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.4.3; 25.7.25; 

5.5.19; 25.5.25 
(591) Tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại Hưng Vượng  (VN) 
99C Linh Quang, phường Văn Chương, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn, giấy vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2015-35653 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 
tế Hùng Vương  (VN) 
Số 2, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, tham quan, sắp xếp các chuyến du lịch, vận chuyển 

hành khách, đặt chỗ cho các chuyến đi.  
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(210) 4-2015-35654 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A19.1.12 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kiên Cường  (VN) 
689B Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-35659 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật công nghệ Hoa Kỳ  (VN) 
Số 343 phố Thịnh Liệt, tổ 31, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, bếp ga, nồi cơm điện, quạt điện, ấm siêu tốc. 

 

 
(210) 4-2015-35660 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại Kỹ 

thuật Công nghệ Hoa Kỳ  (VN) 
Số 343 phố Thịnh Liệt, tổ 31, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bếp ga; nồi cơm điện; quạt điện; ấm siêu tốc. 

 
 

(210) 4-2015-35662 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) ARIBIO INC.  (KR) 

Suite 206, 70, Gyeongin-ro 71-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07286, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem chống nhăn; kem làm trắng da; kem dưỡng da; nước thơm 
(lotion) tan mỡ dưới da; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel xoa bóp dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu xoa bóp dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da; chế phẩm để chăm sóc móng. 

 
 

(210) 4-2015-35663 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.13.1 
(731) Aribio Inc.  (KR) 

Suite 206, 70, Gyeongin-ro 71-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07286, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bút chì kẻ viền mắt; bút chì dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăn sóc da; son môi; chế phẩm dùng cho lông mi mắt (mát-ca-ra); lông mi 
giả; mỹ phẩm dùng cho lông mày; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; kem thoa da. 

 

 
(210) 4-2015-35664 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ARBIO INC.   (KR) 

Suite 206, 70, Gyeongin-ro 71-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07286, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem chống nhăn; kem làm trắng da; kem dưỡng da; nước thơm 
(lotion) tan mỡ dưới da; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel xoa bóp dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu xoa bóp dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da; kem cạo râu. 

 
 

(210) 4-2015-35665 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.5.3; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh tím than, đen, 

vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nam Long  (VN) 
Số 668, đường Quang Trung, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ, máy cày, máy phát điện (dynamo); máy bơm nước, động cơ, 

không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, máy nổ, máy trộn bê tông, máy xay, 
máy đầm, máy tuốt quả. 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công. 
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(210) 4-2015-35667 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.14; 3.1.15; A3.1.24 
(731) ALTICOR INC  (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc miệng bao gồm: kem đánh răng và nước súc miệng (không 
dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2015-35669 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Thanh Mai  (VN) 
Phòng 916 nhà CT7B khu đô thị Văn 
Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối điện); 
bộ đóng mạch điện; bộ tích điện; dây điện; camera giám sát. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và các bộ phận của thiết bị đó, thiết bị nấu nướng và các bộ 
phận của thiết bị đó, thiết bị làm lạnh và các bộ phận của thiết bị đó, thiết bị thông gió 
(điều hòa không khí) và các bộ phận của thiết bị đó, thiết bị để phân phối nước, thiết bị vệ 
sinh và các bộ phận của thiết bị đó. 

 
 

(210) 4-2015-35670 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 20.5.7; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, tím, vàng 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
dinh dưỡng Hoàng Trung Kha  
(VN) 
203 Bình Thành, khu phố 4, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dùng trong ngành y, cụ thể là: thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ 
sung; thực phẩm dinh dưỡng.  

 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bổ sung thêm một số thành phần (thành phần chính là 
sữa, không phải thực phẩm bổ sung và không dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 35: Mua bán thực phẩm dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ 
sung; thực phẩm dinh dưỡng), sữa, sản phẩm sữa, sữa bổ sung thêm một số thành phần.  

 

 
(210) 4-2015-35671 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A18.5.7; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 

tế Kỳ Quan Hạ Long  (VN) 
Tổ 27 khu 3, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; đặt chỗ cho 

các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn hạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch 
vụ cung cấp đồ ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-35672 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A11.3.4; 25.3.1; 25.1.9; A26.4.6 
(591) Nâu, cam, trắng 
(731) KILLINEY INTERNATIONAL PTE 

LTD  (SG) 
162 Race Course Road, Singapore 
218603  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-35673 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1; A11.3.3; 1.15.21; 1.15.11; 

1.15.17; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi giữ lạnh (túi bằng giấy hoặc chất dẻo để bọc hoặc bao gói). 
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Nhóm 30: Kem lạnh; kem nước đá (để ăn), bánh kẹo đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-35674 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Minh Mẫn  (VN) 
360/3 Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, điện tử; công tắc điện, điện tử dòng chảy; công tắc áp suất; van 

điện; cảm biến áp suất.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc điện công nghiệp, thiết bị điện tử công nghiệp, máy móc 

ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa.  
 

 
(210) 4-2015-35675 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Lê Minh Mẫn  (VN) 
360/3 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm quang điện tử; bộ điều khiển nhiệt; công tắc điện, điện tử; thiết bị định 

thời gian, thiết bị đếm, còi báo xoay.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc điện công nghiệp, thiết bị điện tử công nghiệp, máy móc 

ứng dụng trong lĩnh vực khoa hoc.  
 

 
(210) 4-2015-35676 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Minh Mẫn  (VN) 
360/3 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm quang điện tử, bộ điều khiển nhiệt; công tắc điện, điện tử; thiết bị định 

thời gian, thiết bị đếm, còi báo xoay.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc điện công nghiệp, thiết bị điện tử công nghiệp, máy móc 

ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35677 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Minh Mẫn  (VN) 
360/3 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm quang điện tử, bộ điều khìển nhiệt; công tắc điện, điện tử; thiết bị định 

thời gian, thiết bị đếm, còi báo xoay.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc điện công nghiệp, thiết bị điện tử công nghiệp, máy móc 
ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa.  

 

 
(210) 4-2015-35678 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.3.2 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và thương mại Bình 
Minh  (VN) 
Thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt kết cấu thép và nhôm kính, cửa kính.  
 

Nhóm 40: Gia công kết cấu thép và nhôm kính, cửa kính.  
 

 
(210) 4-2015-35679 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) WISHCOMPANY INC.   (KR) 

49, Gangnam-daero 110-gil, Gangnam-
Gu, Seoul 06127, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; miếng lót dùng cho mục đích mỹ phẩm; bút chì 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; miếng bông gòn dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; xà phòng mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Bán mỹ phẩm thông qua trang web trực tuyến; bán chế phẩm mỹ phẩm thông 
qua trang web trực tuyến; bán xà phòng mỹ phẩm thông qua trang web trực tuyến; quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
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(210) 4-2015-35680 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Đỗ Quang Huy   (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-35681 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Trịnh Gia   (VN) 

Số 281/99/18 Trương Định, tổ 48, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là máy đo huyết áp và máy xông đa năng (dùng 

cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị, dụng cụ y tế, bao gồm máy đo huyết áp, máy xông đa năng.  
 

 
(210) 4-2015-35687 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(731) Nguyễn Tiến Dũng   (VN) 

Xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, điện thoại, mỹ phẩm, xoong nồi; dịch vụ quảng 

cáo. 
 

 
(210) 4-2015-35688 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Nhan Quốc Minh   (VN) 
29/8 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2015-35690 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) SKYTELL, A.G.   (CH) 

c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrasse 3, 
6300 Zug, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ điện thoại di 

động; cung cấp quyền truy cập vào mạng internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền tải 
giọng nói, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và video bằng các phương tiện mạng viễn 
thông, mạng liên lạc không dây, và mạng internet; dịch vụ tin nhắn điện tử; dịch vụ tin 
nhắn thoại điện tử; dịch vụ tin nhắn bằng văn bản; dịch vụ tin nhắn kĩ thuật số không dây; 
dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ điện thoại quốc tế; dịch vụ điện thoại nội địa và điện thoại 
đường dài trả trước; dịch vụ dữ liệu thư điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-35692 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm hàng ngư nghiệp như dây thừng, dây giềng lưới 

đánh cá, lưới đánh cá và các phụ kiện trong ngành ngư nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-35693 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt 
(731) SIAMESE ECOLITE CO.,LTD.   (TH) 

335/13-14 Srinakarin Road, Nong Bon, 
Prawet, Bangkok 10250 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ốp tường bằng bê tông cốt liệu nhẹ; xốp polyuretan (PU) dùng trong xây 

dựng; lưới sợi thủy tinh dùng trong xây dựng; xi măng dưới dạng chất kết dính. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35694 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.15.15 

(591) Ghi đậm, ghi nhạt, trắng, xanh lá cây, 

vàng, da cam 

(731) SIAMESE ECOLITE CO., LTD.   (TH) 

335/13-14 Srinakarin Road, Nong Bon, 

Prawet, Bangkok 10250 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm ốp tường bằng bê tông cốt liệu nhẹ; xốp polyuretan (PU) dùng trong xây 

dựng; lưới sợi thủy tinh dùng trong xây dựng; xi măng dưới dạng chất kết dính.  
 

 

 
(210) 4-2015-35695 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý và 
xây dựng giao thông Lạng 
Sơn   (VN) 
127 đường Trần Quang Khải, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết đóng bình.  
 

 
(210) 4-2015-35696 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; A26.11.8 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Hoàng 
Quan   (VN) 
2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2015-35697 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, ghi nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Hoàng 
Quan   (VN) 
2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp (dạng sữa).  

 

 
(210) 4-2015-35698 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.21; 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12; 

26.13.25 
(591) Vàng, đỏ, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm bánh pía lạp xưởng Tân 
Huê Viên   (VN) 
Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt khô. 
 

Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột. 
 

 
(210) 4-2015-35699 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.21; 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12; 

26.13.25 
(591) Vàng, đỏ, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm bánh pía lạp xưởng Tân 
Huê Viên   (VN) 
Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt khô.  
 

Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột.  
 

 
(210) 4-2015-35701 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A2.1.16; 2.1.30; 18.1.5; 2.1.8 (540) 

  

(731) Dương Quang Trung  (VN) 
95/29 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan; hướng dẫn khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-35703 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lam, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Hưng Trường Phát   (VN) 
Tổ 11, ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả đã được chế biển; rau quả được bảo quản; thủy sản đã qua chế biến; 

thủy sản không còn sống. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thủy sản đã qua chế biến, thủy sản không còn sống, rau quả đã được 
chế biến, rau tươi, quả tươi; xuất nhập khẩu thủy sản đã qua chế biến, thủy sản không còn 
sống, rau quả đã được chế biến, rau tươi, quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-35704 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A2.1.16; 2.1.1; 2.1.4; 2.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
khoáng sản Tấn Phát  (VN) 
7 Trần Anh Tông, phường Nguyễn Văn 
Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-35705 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 25.1.6; 1.15.24 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định  (VN) 
141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-35706 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-35720 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 
(731) Lâm Ngọc Hà   (VN) 

Số 4 Trần Doãn Khanh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Thức uống giải khát (không cồn). 

 

 
(210) 4-2015-35721 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, đen 

(540) 

  

(731) Đoàn Văn Ngạn  (VN) 
Ki ốt số 12 tòa nhà VP6 Linh Đàm, khu 
đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật, rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn 
được, đã được chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản; trứng, sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2015-35724 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Điện cơ 
Tân Bình  (VN) 
298/12 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện, ấm điện. 
 

 
(210) 4-2015-35725 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-35726 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Đen, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-35727 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Trắng, nâu đỏ đậm, nâu đỏ nhạt, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35728 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Trắng, hồng đậm, hồng nhạt, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-35740 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 3.9.18; A3.9.24 
(591) Xanh lam, xanh dương, màu trắng 

(540) 

  

(731) Sở nông nghiệp và phát triển 
nông thôn tỉnh Thái Bình  (VN)
Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Con ngao sống. 

 

 
(210) 4-2015-35741 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.9.17; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mộc  (VN) 
119 đường 16, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Dưa chuột tươi; rau cỏ tươi; quả chanh tươi; củ hành; đậu Hà Lan tươi; khoai 
tây tươi.  

 

 
(210) 4-2015-35742 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.16; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh lá, cam, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở tranh bướm ánh Kim  
(VN) 
Số 828/2, đường Trần Phú, xã Lộc Châu, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán tranh bướm khô; hàng thêu thùa; tranh thêu tay.  

 

 
(210) 4-2015-35743 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 
triển thương mại Minh Thành  
(VN) 
Số 43 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ trang điểm, dịch vụ tắm 
nắng, dịch vụ trị liệu, phẫu thuật tạo hình.  

 

 
(210) 4-2015-35744 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại tổng hợp Hồng Anh  (VN) 
Số 107 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm nội thất như: bàn; ghế; giường; tủ; kệ; gương.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, gương, chăn, ga, gối, nệm, 
ván lót sàn, giấy dán tường.  

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất.  
Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2015-35745 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Đại Dương  
(VN) 
Số 8 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu khai vị; rượu hỗn hợp; rượu vang; rượu uýt-ki; rượu rum; rượu vốtca.  

 

 
(210) 4-2015-35747 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.4; 26.1.1; 25.5.25; 24.17.21; 

24.17.15 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Mắt Trung Ương  
(VN) 
Số 85, phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: dịch vụ khám và chữa bệnh về mắt.  

 

 
(210) 4-2015-35748 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.3.1; A25.3.3; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hàng tiêu dùng 
Châu Âu  (VN) 
16-C22-K300, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 
 

Nhóm 33: Rượu các loại. 
 

 
(210) 4-2015-35749 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.12.1; 13.3.25; A9.7.19; A9.7.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Thị Kim Oanh  (VN) 
Thôn Thiện Hòa, xã Thiện Nghiệp, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện 
(chủ yếu phục vụ bánh mì); quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-35750 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 3.7.3; A5.11.11 
(591) Đỏ, nâu, xanh, trắng, vàng 
(731) Hợp tác xã chăn nuôi Gà Hồ  

(VN) 
Thôn Lạc Thổ, thị Trấn Hồ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Gà sống (gà sống nuôi để làm thịt).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại ký, ký gửi gà (gồm gà không còn sống để làm 
thực phẩm và gà còn sống).  

 

 
(210) 4-2015-35761 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Trương Văn Háo  (VN) 
62/16/4 đường 5A, khu phố 21, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35762 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Louis 
Rice  (VN) 
678 Kinh Dương Vương, khu phố 1, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt ngũ cốc, hạt đậu, tất cả chưa qua sơ chế. 
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản.  
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(210) 4-2015-35763 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 24.15.21; A24.15.7 (540) 

 

(731) Phạm Văn Khoa  (VN) 
Thôn Nội Trung, xã Nghĩa Đạo, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, phụ kiện bồn tắm, máy và thiết bị làm 

sạch nước, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), chậu rửa bát bằng inốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, phụ kiện bồn tắm, máy và 
thiết bị làm sạch nước, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), chậu rửa bát bằng 
inèc. 

 

 
(210) 4-2015-35764 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 7.1.1; A25.1.10; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Trà My   (VN) 
Số 41A Lương Khánh Thiện, phường 
Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 

 
(210) 4-2015-35765 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9; 26.1.1; A5.11.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Diệu Trang  (VN) 
305 khu phố 6, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2015-35766 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Long Thành Đạt  (VN) 
1077-1079-1081 Phan Văn Trị, phường 
10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xe máy, xe ô tô; mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng 
và các bộ phận phụ trợ của xe máy, xe ô tô như lốp xe, phanh xe, xích xe, mâm xe, còi xe, 
gương chiếu hậu.  

 

 
(210) 4-2015-35767 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nắng 
Xanh  (VN) 
58 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán rượu nhỏ, dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn tự 

phục vụ, dịch vụ khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-35768 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất 
Hòa Bình  (VN) 
32/09/11 Huỳnh Văn Chính, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-35769 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.13.24; 3.13.1 
(591) Trắng, xanh lá đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất giày dép Đại Lợi  (VN) 
2466/1A đường số 9 khu phố 1, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân  bón vi sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón vi sinh. 
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(210) 4-2015-35780 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.9.25; A26.11.9; A19.13.21 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Richer  (VN) 
Số 22, ngõ 211/180, phố Khương Trung, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-35782 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Lâm 
An  (VN) 
D1/8A Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Qui Đức, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-35783 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại Trường Thịnh  
(VN) 
Phòng 206, tập thể Viện Lịch sử Đảng, 

tổ 47, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: dầu gội; dầu xả; chế phẩm ủ tóc; chế phẩm dưỡng tóc; sơn móng 

tay; nước rửa móng tay. 
 

Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt; chăn; khăn phủ giường; khăn ăn bằng vải dệt; đồ bằng vải 

dùng cho giường. 
 

Nhóm 25: áo phông; áo sơ mi; áo khóa; quần âu; quần bò; quần áo lót; tất chân. 
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(210) 4-2015-35785 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Okifood Việt 
Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bánh ngọt; kẹo; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh quy giòn. 

 

 
(210) 4-2015-35787 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen nhạt, nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

AKVIS  (VN) 
Thôn 6, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, bao gồm: giường, tủ, bàn, ghế; đệm; gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; rèm cửa; ga trải giường; vỏ gối; khăn trải bàn; tấm phủ đồ đạc bằng vải.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế nội, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2015-35788 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 

Lai   (VN) 
Số 166 Phạm Văn Đồng, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Khoáng sản đá bán quý và đá quy dùng để chế tác đồ trang sức, đồng hồ và các 

tác phẩm nghệ thuật (cụ thể gồm: ngọc thạch anh (jasper), rhodolit, đá mã não (agat), 
onyx, canxedon, charoit, nefrit, kim cương, ngọc lục bảo, hồng ngọc, xa-phía). 

 
Nhóm 19: Khoáng sản phi kim loại dùng làm vật liệu xây dựng (cụ thể gồm: đá phiến, đá 
dăm, vôi, đá vôi, cát, đất sét). 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đá xẻ và khoáng sản.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác khoáng sản.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến (gia công) khoáng sản theo yêu cầu và vì lợi ích của khách 
hàng. 

 

 
(210) 4-2015-35789 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; A5.3.13 (540) 

  

(731) Lê Duy Hiếu  (VN) 
Đội 5, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ đệm, vỏ gối, rèm cửa bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, 

màn chống muỗi. 
 

 
(210) 4-2015-35800 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
My Nguyễn  (VN) 
2665/36 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát; dịch vụ quán phục vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-35802 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

quốc tế HT Việt Nam  (VN) 
Thôn Thị Đức, xã Nhật Tân, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2015-35803 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

quốc tế HT Việt Nam  (VN) 
Thôn Thị Đức, xã Nhật Tân, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

(210) 4-2015-35804 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần G & P - Land  

(VN) 
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35805 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần G & P - Land  

(VN) 
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
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lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-35806 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; 25.1.25; 26.3.23 
(591) Vàng, nâu, đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

quốc tế HT Việt Nam  (VN) 
Thôn Thị Đức, xã Nhật Tân, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2015-35807 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.5; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hàn Tường  (VN) 
92 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-35808 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A3.4.4; 3.4.13 
(731) Dương Văn Thành  (VN) 

Lô F1 khu dân cư mới Hành Lạc, thị trấn 
Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt trâu. 
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(210) 4-2015-35809 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.17.11; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX & TM Hải 
Phong  (VN) 
Số 157, Chu Văn An, thôn Vô Hối, thị 
trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, 
tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân bón; chế phẩm phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-35810 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hải Nam  (VN) 
11A Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; thực phẩm giàu tinh bột; bánh hấp thịt; bánh nhân thịt, bánh xèo; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 
 

(210) 4-2015-35811 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nam Bảo Tín  (VN) 
23/6 đường 26, Kp7, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì; sản phẩm bột xay; bột sắn cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35812 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A26.4.24 
(591) Trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại MQK  
(VN) 
710 -712 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 18: Balô; túi cho thể thao; ví đựng danh thiếp; ví tiền; cặp học sinh; va li. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép, balô, túi xách); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-35813 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A26.11.12 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Khánh 
Ngọc  (VN) 
175 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu; son môi, dầu gội, sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2015-35814 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.7.25; 26.1.11 
(591) Xanh, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thiết bị Công Nghệ BMD  (VN) 
146 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện điện thoại cụ thể là ốp lưng, bao 

da, thẻ nhớ, pin dự phòng.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành điện thoại di động, máy tính bảng, phụ kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2015-35815 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.1.21; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Đồng 
Thịnh Phát  (VN) 
203 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; vận tải; cho thuê xe; dịch vụ lái xe, vận chuyển hành khách.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1485 

(210) 4-2015-35816 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh, nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch 
truyền thông quảng cáo 
Trang Vàng Người Cao Tuổi  
(VN) 
1183/17 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Báo; tạp chí; bản tin. 

 

 
(210) 4-2015-35817 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; 13.1.5; 25.1.5; 5.13.25 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Hiển  (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2015-35818 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 
Thôn Nà Tuộc, xã Ngọc Hội, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2015-35819 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Hiển  (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  
 

 
(210) 4-2015-35820 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.6; A25.7.7 

(731) OFC CORPORATION   (JP) 

2 Chome-3-21 Daikaidori, Hyogo-Ku, 

Kobe 652-0803, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa rửa mặt; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chăm sóc da; 

kem mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-35821 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 7.1.6; A1.5.3; 5.13.4 

(591) Hồng tím, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hương Giang   (VN) 
Số lô 14, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; lúa mạch đã xát vỏ; chế phẩm ngũ cốc; bột ngô; bột yến mạch; hương liệu 

(trừ tinh dầu).  
 
 

(210) 4-2015-35822 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuỷ sản Sông Hồng  (VN) 
Xóm 3, xã Giao Thịnh, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Các loại hải sản chế biến: chả cá, chả tôm, chả mực, tôm viên, mực viên, cá 

viên.  
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(210) 4-2015-35823 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A25.1.10; 25.1.9; 25.1.25; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thịnh Vượng   (VN) 
Số 194+196, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim cương, kim loại quý.  
 

 
(210) 4-2015-35825 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 20.7.1; 4.3.3; A1.1.10; 24.1.1 

(591) Xanh dương, vàng nhạt, đỏ, trắng 

(731) Trường Phổ thông có nhiều 
cấp học tư thục Quốc tế Kinh 
Bắc  (VN) 
Khu đô thị mới Nam Võ Cường, phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-35826 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) IWASAKI MFG, CO., LTD  (JP) 

1-8-28,Tatsumi-minami, Ikuno-ku, 

Osaka-shi, Osaka 544-0015 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ống cứu hoả; miệng vòi ống cứu hoả; trụ cấp nước chữa cháy. 
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(210) 4-2015-35828 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Xanh lá mạ, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Đình Huân  (VN) 
Xóm 2, làng Hồng Lý, xã Chân Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; sơn lót; bột đồng; sơn phủ; chất kết dính dung cho sơn; vecni 

(sơn dầu). 
 

 
(210) 4-2015-35830 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 6.1.2 

(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Nam 
Vượng  (VN) 
Số 1147, đường Giải Phóng, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn; máy cắt; động cơ lớn nhỏ các loại (không dùng cho xe cộ); phụ tùng 

máy gia công cơ khí, máy công nghiệp, máy nông nghiệp (không dùng cho xe cộ). 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bao gồm: máy hàn, máy cắt, động cơ lớn nhỏ các loại, 

máy nông nghiệp, máy công nghiệp, phụ tùng máy gia công cơ khí. 

 

Nhóm 40: Đúc kim loại; cán kim loại; mạ kim loại; tôi kim loại; gia công sản phẩm cơ 

khí; dịch vụ lắp ráp vật liệu phụ tùng máy móc theo đơn đặt hàng [cho người khác]. 
 

 
(210) 4-2015-35831 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy dán mép gỗ; 

máy cắt. 
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(210) 4-2015-35832 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa panel CNC; máy bào; máy khoan CNC; máy phay; 

máy đục lỗ mộng; máy cắt CNC. 
 

 
(210) 4-2015-35833 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.21 

(591) Xám, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 

(731) Nguyễn Thị Minh Thu  (VN) 
Số 757 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục phát triển tiềm năng con người; dịch vụ đào tạo nguồn nhân 

lực; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm. 
 

 
(210) 4-2015-35834 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13; 18.3.21 

(591) Vàng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngôi Sao Tương Lai  
(VN) 
Số 223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện (quạt trần). 

 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu quạt điện (quạt trần).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1490 

(210) 4-2015-35835 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH chuyển giao 
công nghệ DTC Việt Nam  (VN) 
Số nhà 30 ngõ 176 đường Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh) bộ lưu điện.  

 

 
(210) 4-2015-35836 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.21; 18.1.21; A5.5.21; A5.5.20 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngôi Sao Tương Lai  
(VN) 
Số 223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện (quạt trần). 

 
Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu quạt điện (quạt trần). 

 

 
(210) 4-2015-35837 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.2; 26.7.25; A24.15.7; 26.3.23 

(591) Nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Phúc Thịnh  (VN) 
31 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ nội thất bằng gỗ: giường, 

tủ, bàn, ghế. 

 
Nhóm 35: Mua bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất, màn sáo, thảm trải sàn.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1491 

(210) 4-2015-35838 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Không 
Gian Đương Đại   (VN) 
150 Nguyễn Thái Học, khu phố 4, 

phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cặp, túi, ví (hàng da và giả da). 
 
 

(210) 4-2015-35839 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.9.1; 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Châu Âu  (VN) 
60 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa. 

 

Nhóm 05: Thuốc, chế phẩm vệ sinh có chứa thuốc, thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế; mua bán dụng cụ y tế; mua bán thực phẩm chức năng; 

mua bán  nước hoa; mua bán mỹ phẩm; mua bán thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-35841 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 7.15.8 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Góc Cà phê - 
Kem  (VN) 
2A Vĩnh Hội, phường 3, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh cà phê, kem và dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-35842 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.4.24; 26.4.2; A13.3.9; A13.3.7; 

1.15.5 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán Ba Chấm  
(VN) 
187 bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-35844 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Jotex  
(VN) 
Phòng 910A4 Đền Lừ 2, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng và sơn tường nhà. 
 

 
(210) 4-2015-35846 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 15.7.1; 25.5.1 
(591) Xanh ngọc, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đăng Khánh  (VN) 
Số 39/7, KP. Tân Hòa, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy xay xát lúa gạo, máy cưa, máy phun thuốc trừ 

sâu, máy phát điện, động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông mặt đất), đầu phun 
cao áp (thiết bị máy móc), máy mài, máy khoan (thiết bị dùng điện cầm tay). 

 
Nhóm 17: Dây phun cao áp (bằng cao su hoặc nhựa). 

 

 
(210) 4-2015-35847 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đăng Khánh  (VN) 
Số 39/7, KP. Tân Hòa, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy xay xát lúa gạo, máy cưa, máy phun thuốc trừ 

sâu, máy phát điện, máy nén khí, máy hàn, động cơ (không dùng cho phương tiện giao 

thông mặt đất), đầu phun cao áp (thiết bị máy móc), máy mài, máy khoan (thiết bị dùng 

điện cầm tay).  

 

Nhóm 17: Dây phun cao áp (bằng cao su hoặc nhựa). 
 

 
(210) 4-2015-35848 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 15.7.1; 24.15.1; A24.15.7 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Liên Hiệp Đại Phát  
(VN) 
2545/3A khu phố 3, phường  An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy xay xát lúa gạo, máy cưa, máy phun thuốc trừ 

sâu, máy phát điện, máy nén khí, máy hàn, động cơ (không dùng cho phương tiện giao 

thông mặt đất), đầu phun cao áp (thiết bị máy móc), máy mài, máy khoan (thiết bị dùng 

điện cầm tay). 

 

Nhóm 17: Dây phun cao áp (bằng cao su hoặc nhựa). 
 

 
(210) 4-2015-35849 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Liên Hiệp Đại Phát  
(VN) 
2545/3A khu phố 3, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy xay xát lúa gạo, máy cưa, máy phun thuốc trừ 

sâu, máy phát điện, máy nén khí, máy hàn, động cơ (không dùng cho phương tiện giao 

thông mặt đất), đầu phun cao áp (thiết bị máy móc), máy mài, máy khoan (thiết bị dùng 

điện cầm tay). 

 

Nhóm 17: Dây phun cao áp (bằng cao su hoặc nhựa). 
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(210) 4-2015-35850 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Liên Hiệp Đại Phát  
(VN) 
2545/3A khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy xay xát lúa gạo, máy cưa, máy phun thuốc trừ 

sâu, máy phát điện, máy nén khí, máy hàn, động cơ (không dùng cho phương tiện giao 
thông mặt đất), đầu phun cao áp (thiết bị máy móc), máy mài, máy khoan (thiết bị dùng 
điện cầm tay).  

 
Nhóm 17: Dây phun cao áp (bằng cao su hoặc nhựa).  

 

 
(210) 4-2015-35851 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Trấng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Bình Trang  (VN) 
59/4 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rong biển đã qua chế biến bảo quản.  

 

 
(210) 4-2015-35852 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(731) KOHNAN SHOJI CO., LTD.   (JP) 

4-401-1 Otorihigashi-machi, Nishi-ku, 
Sakai City, Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vải dệt và bộ đồ giường, quần áo, đồ đi chân [không phải là đồ 

đi chân dành riêng cho thể thao], túi, túi nhỏ, rau, hoa quả, gạo, ngũ cốc, đồ uống giải 
khát, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, xe đạp, đồ đạc trong nhà, phụ kiện 
lắp ráp đồ gỗ, thảm tatami, máy móc và thiết bị điện, dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc có đầu 
nhọn, dụng cụ cầm tay, đồ ngũ kim, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, mỹ phẩm, chế 
phẩm trang điểm, thuốc đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, phân bón, thực phẩm cho động 
vật, hạt giống và củ hành, cây, cỏ, mảng cỏ tự nhiên, hoa sấy khô, cây giống, cây non, hoa 
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tự nhiên, thảm cỏ, cây nhỏ được trồng trong chậu (cây cảnh), dầu nhiên liệu, ấn phẩm, 
giấy và văn phòng phẩm, sản phẩm thể thao, đồ chơi, búp bê, thiết bị và máy trò chơi, 
thiết bị và máy chụp ảnh, vật liệu nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt 
(kính đeo mắt và kính bảo hộ), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, 
các sản phẩm trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống và đồ gia dụng, bao gồm các 
bộ sản phẩm, đồ dùng, dụng cụ và máy nông nghiệp, ô và các bộ phận của chúng, ba 
toong, gậy chống, rượu, bánh kẹo, bánh mì, bánh sữa nhỏ, trà, cà phê, ca cao, thực phẩm 
đã qua chế biến, các chế phẩm thú y, vệ sinh và dược phẩm và vật tư y tế, bản ghi âm nhạc 
và dụng cụ âm nhạc, quần áo mặc bên ngoài không theo phong cách của người Nhật, áo 
choàng ngoài, áo len dài tay và sản phẩm tương tự, áo sơ mi và sản phẩm tương tự, quần 
áo ngủ, quần áo lót (quần áo trong), đồ bơi (bộ quần áo tắm), mũi bơi (mũ tắm), trang 
phục truyền thống của Nhật, mũ trùm đầu, mũ cói (suge- gasa), mũ mềm đội cho ấm khi 
ngủ, đồ đội đầu và mũ chống nóng (trang phục), đồ dùng cá nhân bằng vải dệt (không 
phải để mặc), quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay, nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân 
ngắn cổ, dây đeo quần, dải thắt lưng, thắt lưng cho trang phục, dải băng tay, đồ trang sức 
cá nhân, phù hiệu để đeo, huy hiệu để đeo, khóa cài cho quần áo (khóa cài trang phục), 
ghim cài cho trang phục, ghim cài thắt lưng đặc biệt cho dải thắt lưng trong trang phục 
Nhật Bản [Obi-dome], ghim cài mũ bê rê, giấy dán (sticker) để trang trí cho vạt trước áo 
vét, băng đeo tay, khuy măng sét, cúc và sản phẩm tương tự, kim loại bịt đầu ống cho «, 
ba toong và gậy chống, các bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy chống, tay nắm 
của ba toong và gậy chống, mắc quần áo, vỏ bọc cho ghế bằng vải dệt, bức trướng treo 
tường, rèm cửa, khăn trải bàn, rèm (rèm thả dày), tấm phủ sàn, đồ câu cá, sáp dùng cho « 
tô và dụng cụ rửa ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-35853 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KOHNAN SHOJI CO., LTD.   (JP) 

4-401-1 Otorihigashi-machi, Nishi-ku, 
Sakai City, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vải dệt và bộ đồ giường, quần áo, đồ đi chân [không phải là đồ đi 

chân dành riêng cho thể thao], túi, túi nhỏ, rau, hoa quả, gạo, ngũ cốc, đồ uống giải khát, 
đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, xe đạp, đồ đạc trong nhà, phụ kiện lắp ráp 
đồ gỗ, thảm tatami, máy móc và thiết bị điện, dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc có đầu nhọn, 
dụng cụ cầm tay, đồ ngũ kim, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, mỹ phẩm, chế phẩm 
trang điểm, thuốc đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, phân bón, thực phẩm cho động vật, 
hạt giống và củ hành, cây, cỏ, mảng cỏ tự nhiên, hoa sấy khô, cây giống, cây non, hoa tự 
nhiên, thảm cỏ, cây nhỏ được trồng trong chậu (cây cảnh), dầu nhiên liệu, ấn phẩm, giấy 
và văn phòng phẩm, sản phẩm thể thao, đồ chơi, búp bê, thiết bị và máy trò chơi, thiết bị 
và máy chụp ảnh, vật liệu nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt (kính đeo 
mắt và kính bảo hộ), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, các sản 
phẩm trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống và đồ gia dụng, bao gồm các bộ sản 
phẩm, đồ dùng, dụng cụ và máy nông nghiệp, ô và các bộ phận của chúng, ba toong, gậy 
chống, rượu, bánh kẹo, bánh mì, bánh sữa nhỏ, trà, cà phê, ca cao, thực phẩm đã qua chế 
biến, các chế phẩm thú y, vệ sinh và dược phẩm và vật tư y tế, bản ghi âm nhạc và dụng 
cụ âm nhạc, quần áo mặc bên ngoài không theo phong cách của người Nhật, áo choàng 
ngoài, áo len dài tay và sản phẩm tương tự, áo sơ mi và sản phẩm tương tự, quần áo ngủ, 
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quần áo lót (quần áo trong), đồ bơi (bộ quần áo tắm), mũi bơi (mũ tắm), trang phục truyền 
thống của Nhật, mũ trùm đầu, mũ cói (suge- gasa), mũ mềm đội cho ấm khi ngủ, đồ đội 
đầu và mũ chống nóng (trang phục), đồ dùng cá nhân bằng vải dệt (không phải để mặc), 
quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay, nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, dây 
đeo quần, dải thắt lưng, thắt lưng cho trang phục, dải băng tay, đồ trang sức cá nhân, phù 
hiệu để đeo, huy hiệu để đeo, khóa cài cho quần áo (khóa cài trang phục), ghim cài cho 
trang phục, ghim cài thắt lưng đặc biệt cho dải thắt lưng trong trang phục Nhật Bản [Obi-
dome], ghim cài mũ bê rê, giấy dán (sticker) để trang trí cho vạt trước áo vét, băng đeo 
tay, khuy măng sét, cúc và sản phẩm tương tự, kim loại bịt đầu ống cho ô, ba toong và gậy 
chống, các bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy chống, tay nắm của ba toong và 
gậy chống, mắc quần áo, vỏ bọc cho ghế bằng vải dệt, bức trướng treo tường, rèm cửa, 
khăn trải bàn, rèm (rèm thả dày), tấm phủ sàn, đồ câu cá, sáp dùng cho ô tô và dụng cụ 
rửa ô tô.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vải dệt và bộ đồ giường, quần áo, đồ đi chân [không phải là đồ 

đi chân dành riêng cho thể thao], túi, túi nhỏ, rau, hoa quả, gạo, ngũ cốc, đồ uống giải 

khát, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, xe đạp, đồ đạc trong nhà, phụ kiện lắp 

ráp đồ gỗ, thảm tatami, máy móc và thiết bị điện, dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc có đầu 

nhọn, dụng cụ cầm tay, đồ ngũ kim, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, mỹ phẩm, chế 

phẩm trang điểm, thuốc đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, phân bón, thực phẩm cho động 

vật, hạt giống và củ hành, cây, cỏ, mảng cỏ tự nhiên, hoa sấy khô, cây giống, cây non, hoa 

tự nhiên, thảm cỏ, cây nhỏ được trồng trong chậu (cây cảnh), dầu nhiên liệu, ấn phẩm, 

giấy và văn phòng phẩm, sản phẩm thể thao, đồ chơi, búp bê, thiết bị và máy trò chơi, 

thiết bị và máy chụp ảnh, vật liệu nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt 

(kính đeo mắt và kính bảo hộ), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, 

các sản phẩm trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống và đồ gia dụng, bao gồm các 

bộ sản phẩm, đồ dùng, dụng cụ và máy nông nghiệp, ô và các bộ phận của chúng, ba 

toong, gậy chống, rượu, bánh kẹo, bánh mì, bánh sữa nhỏ, trà, cà phê, ca cao, thực phẩm 

đã qua chế biến, các chế phẩm thú y, vệ sinh và dược phẩm và vật tư y tế, bản ghi âm nhạc 

và dụng cụ âm nhạc, quần áo mặc bên ngoài không theo phong cách của người Nhật, áo 

choàng ngoài, áo len dài tay và sản phẩm tương tự, áo sơ mi và sản phẩm tương tự, quần 

áo ngủ, quần áo lót (quần áo trong), đồ bơi (bộ quần áo tắm), mũi bơi (mũ tắm), trang 

phục truyền thống của Nhật, mũ trùm đầu, mũ cói (suge- gasa), mũ mềm đội cho ấm khi 

ngủ, đồ đội đầu và mũ chống nóng (trang phục), đồ dùng cá nhân bằng vải dệt (không 

phải để mặc), quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay, nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân 

ngắn cổ, dây đeo quần, dải thắt lưng, thắt lưng cho trang phục, dải băng tay, đồ trang sức 

cá nhân, phù hiệu để đeo, huy hiệu để đeo, khóa cài cho quần áo (khóa cài trang phục), 
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ghim cài cho trang phục, ghim cài thắt lưng đặc biệt cho dải thắt lung trong trang phục 

Nhật Bản [Obi-dome], ghim cài mũ bê rê, giấy dán (sticker) để trang trí cho vạt trước áo 

vét, băng đeo tay, khuy măng sét, cúc và sản phẩm tương tự, kim loại bịt đầu ống cho «, 

ba toong và gậy chống, các bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy chống, tay nắm 

của ba toong và gậy chống, mắc quần áo, vỏ bọc cho ghế bằng vải dệt, bức trướng treo 

tường, rèm cửa, khăn trải bàn, rèm (rèm thả dày), tấm phủ sàn, đồ câu cá, sáp dùng cho « 

tô và dụng cụ rửa ô tô. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vải dệt và bộ đồ giường, quần áo, đồ đi chân [không phải là đồ 

đi chân dành riêng cho thể thao], túi, túi nhỏ, rau, hoa quả, gạo, ngũ côc, đồ uống giải 

khát, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, xe đạp, đồ đạc trong nhà, phụ kiện 

lắp ráp đồ gỗ, thảm tatami, máy móc và thiết bị điện, dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc có đầu 

nhọn, dụng cụ cầm tay, đồ ngũ kim, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, mỹ phẩm, chế 

phẩm trang điểm, thuốc đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, phân bón, thực phẩm cho động 

vật, hạt giống và củ hành, cây, cỏ, mảng cỏ tự nhiên, hoa sấy khô, cây giống, cây non, hoa 

tự nhiên, thảm cỏ, cây nhỏ được trồng trong chậu (cây cảnh), dầu nhiên liệu, ấn phẩm, 

giấy và văn phòng phẩm, sản phẩm thể thao, đồ chơi, búp bê, thiết bị và máy trò chơi, 

thiết bị và máy chụp ảnh, vật liệu nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt 

(kính đeo mắt và kính bảo hộ), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, 

các sản phẩm trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống và đồ gia dụng, bao gồm các 

bộ sản phẩm, đồ dùng, dụng cụ và máy nông nghiệp, ô và các bộ phận của chúng, ba 

toong, gậy chống, rượu, bánh kẹo, bánh mì, bánh sữa nhỏ, trà, cà phê, ca cao, thực phẩm 

đã qua chế biến, các chế phẩm thú y, vệ sinh và dược phẩm và vật tư y tế, bản ghi âm nhạc 

và dụng cụ âm nhạc, quần áo mặc bên ngoài không theo phong cách của người Nhật, áo 

choàng ngoài, áo len dài tay và sản phẩm tương tự, áo sơ mi và sản phẩm tương tự, quần 

áo ngủ, quần áo lót (quần áo trong), đồ bơi (bộ quần áo tắm), mũi bơi (mũ tắm), trang 

phục truyền thống của Nhật, mũ trùm đầu, mũ cói (suge- gasa), mũ mềm đội cho ấm khi 

ngủ, đồ đội đầu và mũ chống nóng (trang phục), đồ dùng cá nhân bằng vải dệt (không 

phải để mặc), quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay, nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân 

ngắn cổ, dây đeo quần, dải thắt lưng, thắt lưng cho trang phục, dải băng tay, đồ trang sức 

cá nhân, phù hiệu để đeo, huy hiệu để đeo, khóa cài cho quần áo (khóa cài trang phục), 

ghim cài cho trang phục, ghim cài thắt lưng đặc biệt cho dải thắt lưng trong trang phục 

Nhật Bản [Obi-dome], ghim cài mũ bê rê, giấy dán (sticker) để trang trí cho vạt trước áo 

vét, băng đeo tay, khuy măng sét, cúc và sản phẩm tương tự, kim loại bịt đầu ống cho «, 

ba toong và gậy chống, các bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy chống, tay nắm 

của ba toong và gậy chống, mắc quần áo, vỏ bọc cho ghế bằng vải dệt, bức trướng treo 

tường, rèm cửa, khăn trải bàn, rèm (rèm thả dày), tấm phủ sàn, đồ câu cá, sáp dùng cho « 

tô và dụng cụ rửa ô tô.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vải dệt và bộ đồ giường, quần áo, đồ đi chân [không phải là đồ 

đi chân dành riêng cho thể thao], túi, túi nhỏ, rau, hoa quả, gạo, ngũ côc, đồ uống giải 
khát, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, xe đạp, đồ đạc trong nhà, phụ kiện 
lắp ráp đồ gỗ, thảm tatami, máy móc và thiết bị điện, dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc có đầu 
nhọn, dụng cụ cầm tay, đồ ngũ kim, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, mỹ phẩm, chế 
phẩm trang điểm, thuốc đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, phân bón, thực phẩm cho động 
vật, hạt giống và củ hành, cây, cỏ, mảng cỏ tự nhiên, hoa sấy khô, cây giống, cây non, hoa 
tự nhiên, thảm cỏ, cây nhỏ được trồng trong chậu (cây cảnh), dầu nhiên liệu, ấn phẩm, 
giấy và văn phòng phẩm, sản phẩm thể thao, đồ chơi, búp bê, thiết bị và máy trò chơi, 
thiết bị và máy chụp ảnh, vật liệu nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt 
(kinh đeo mắt và kính bảo hộ), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, 
các sản phẩm trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống và đồ gia dụng, bao gồm các 
bộ sản phẩm, đồ dùng, dụng cụ và máy nông nghiệp, ô và các bộ phận của chúng, ba 
toong, gậy chống, rượu, bánh kẹo, bánh mì, bánh sữa nhỏ, trà, cà phê, ca cao, thực phẩm 
đã qua chế biến, các chế phẩm thú y, vệ sinh và dược phẩm và vật tư y tế, bản ghi âm nhạc 
và dụng cụ âm nhạc, quần áo mặc bên ngoài không theo phong cách của người Nhật, áo 
choàng ngoài, áo len dài tay và sản phẩm tương tự, áo sơ mi và sản phẩm tương tự, quần 
áo ngủ, quần áo lót (quần áo trong), đồ bơi (bộ quần áo tắm), mũi bơi (mũ tắm), trang 
phục truyền thống của Nhật, mũ trùm đầu, mũ cói (suge- gasa), mũ mềm đội cho ấm khi 
ngủ, đồ đội đầu và mũ chống nóng (trang phục), đồ dùng cá nhân bằng vải dệt (không 
phải để mặc), quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay, nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân 
ngắn cổ, dây đeo quần, dải thắt lưng, thắt lưng cho trang phục, dải băng tay, đồ trang sức 
cá nhân, phù hiệu để đeo, huy hiệu để đeo, khóa cài cho quần áo (khóa cài trang phục), 
ghim cài cho trang phục, ghim cài thắt lưng đặc biệt cho dải thắt lưng trong trang phục 
Nhật Bản [Obi-dome], ghim cài mũ bê rê, giấy dán (sticker) để trang trí cho vạt trước áo 
vét, băng đeo tay, khuy măng sét, cúc và sản phẩm tương tự, kim loại bịt đầu ống cho «, 
ba toong và gậy chống, các bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy chống, tay nắm 
của ba toong và gậy chống, mắc quần áo, vỏ bọc cho ghế bằng vải dệt, bức trướng treo 
tường, rèm cửa, khăn trải bàn, rèm (rèm thả dày), tấm phủ sàn, đồ câu cá, sáp dùng cho « 
tô và dụng cụ rửa ô tô.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vải dệt và bộ đồ giường, quần áo, đồ đi chân [không phải là đồ 

đi chân dành riêng cho thể thao], túi, túi nhỏ, rau, hoa quả, gạo, ngũ cốc, đồ uống giải 

khát, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, xe đạp, đồ đạc trong nhà, phụ kiện 

lắp ráp đồ gỗ, thảm tatami, máy móc và thiết bị điện, dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc có đầu 

nhọn, dụng cụ cầm tay, đồ ngũ kim, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, mỹ phẩm, chế 

phẩm trang điểm, thuốc đánh răng, xà phòng, chất tẩy rửa, phân bón, thực phẩm cho động 

vật, hạt giống và củ hành, cây, cỏ, mảng cỏ tự nhiên, hoa sấy khô, cây giống, cây non, hoa 

tự nhiên, thảm cỏ, cây nhỏ được trồng trong chậu (cây cảnh), dầu nhiên liệu, ấn phẩm, 

giấy và văn phòng phẩm, sản phẩm thể thao, đồ chơi, búp bê, thiết bị và máy trò chơi, 

thiết bị và máy chụp ảnh, vật liệu nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt 

(kính đeo mắt và kính bảo hộ), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, 

các sản phẩm trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống và đồ gia dụng, bao gồm các 

bộ sản phẩm, đồ dùng, dụng cụ và máy nông nghiệp, ô và các bộ phận của chúng, ba 

toong, gậy chống, rượu, bánh kẹo, bánh mì, bánh sữa nhỏ, trà, cà phê, ca cao, thực phẩm 

đã qua chế biến, các chế phẩm thú y, vệ sinh và dược phẩm và vật tư y tế, bản ghi âm nhạc 

và dụng cụ âm nhạc, quần áo mặc bên ngoài không theo phong cách của người Nhật, áo 

choàng ngoài, áo len dài tay và sản phẩm tương tự, áo sơ mi và sản phẩm tương tự, quần 

áo ngủ, quần áo lót (quần áo trong), đồ bơi (bộ quần áo tắm), mũi bơi (mũ tắm), trang 

phục truyền thống của Nhật, mũ trùm đầu, mũ cói (suge- gasa), mũ mềm đội cho ấm khi 

ngủ, đồ đội đầu và mũ chống nóng (trang phục), đồ dùng cá nhân bằng vải dệt (không 

phải để mặc), quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay, nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân 

ngắn cổ, dây đeo quần, dải thắt lưng, thắt lưng cho trang phục, dải băng tay, đồ trang sức 

cá nhân, phù hiệu để đeo, huy hiệu để đeo, khóa cài cho quần áo (khóa cài trang phục), 

ghim cài cho trang phục, ghim cài thắt lưng đặc biệt cho dải thắt lưng trong trang phục 

Nhật Bản [Obi-dome], ghim cài mũ bê rê, giấy dán (sticker) để trang trí cho vạt trước áo 

vét, băng đeo tay, khuy măng sét, cúc và sản phẩm tương tự, kim loại bịt đầu ống cho «, 

ba toong và gậy chống, các bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy chống, tay nắm 

của ba toong và gậy chống, mắc quần áo, vỏ bọc cho ghế bằng vải dệt, bức trướng treo 

tường, rèm cửa, khăn trải bàn, rèm (rèm thả dày), tấm phủ sàn, đồ câu cá, sáp dùng cho « 

tô và dụng cụ rửa ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-35859 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sơn Petrolimex   (VN) 
Lầu 4, tòa nhà PJICO, 186 Điện Biên 

Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
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(210) 4-2015-35860 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PT DEXA MEDICA   (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều.  
 

(210) 4-2015-35861 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PT FONKO INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICALS   (ID) 
Jl. Industri Selatan V JBBK II Blok PP 
No. 7, Pasirsari-Cikarang Selatan, 
Bekasi, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều dùng để điều trị, ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung 
thư phổi tế bào không nhỏ và ung thư tuyến tụy.  

 

 
(210) 4-2015-35863 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9; 25.7.20 
(591) Nâu, vàng nghệ, nâu xám, trắng 
(731) Công ty TNHH mousse Ngọc 

Cường  (VN) 
200 Trịnh Thị Miếng, ấp Đông, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp; nệm cao su thông hơi, nệm lò xo; đệm giường bọc vải, 
giường; tủ.  

 

 
(210) 4-2015-35865 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xám, xanh lá, nâu đỏ, trắng 
(731) Trần Hồng Hạnh  (VN) 

74E ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang điểm, dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2015-35866 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Sapphire Quốc 

tế  (VN) 
46/14 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo lót; quần lót; thắt lưng (dây nịt); nón.  

 

 
(210) 4-2015-35867 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất trà Thúy  (VN) 

Tổ 1, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, 
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trà xanh dùng chăm sóc da và dưỡng da.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-35869 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.5.1; 26.1.7 
(731) Công ty TNHH thép Quốc Tiến  

(VN) 
Số 2600, quốc lộ 1A, ấp Tân Tiến, xã 
Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nẹp viên trần nhà bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-35870 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Nhũ vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Tiến 
Phát  (VN) 
09 Đình Nghi Xuân, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập); sổ tay; sổ kế toán.  

 

 
(210) 4-2015-35871 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.1; 6.1.2; A26.11.13; 26.1.1; A1.1.10; 

7.11.1 
(591) Vàng, xanh dương, vàng nhạt, xanh lá 

cây, trắng, xám, đỏ 
(731) Hội nông dân huyện Long Hồ  

(VN) 
Khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả nhãn tươi. 

 

 
(210) 4-2015-35872 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh lá 
(731) Nguyễn Đức Hiếu  (VN) 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: rau, củ, quả (tươi sống), rau, củ, quả (sơ chế); mua 

bán các loại nước ép hoa quả; mua bán sữa; mua bán thực phẩm đóng gói. 
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(210) 4-2015-35873 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 5.3.11; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm NAQ  

(VN) 
409/88/53/6 đường TCH13, Kp2, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: dược phẩm, thực phẩm 
chức năng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35874 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
 
(731) 

MITSUBISHI RAYON CO., LTD.  (JP) 
1-1, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để ngâm/tẩm/thấm ướt nhựa; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản 

xuất; chế phẩm làm mất kết dính; chất chống đóng cặn (polime aerylic); chế phẩm hóa 
học để xử lý kim loại nặng; phụ gia hoá chất cho thuốc diệt nấm; phụ gia hoá chất cho 
chất diệt tảo; chất điều chỉnh độ pH.  
Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ [để bảo quản]; chất chống biến màu dùng cho kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-35875 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.   (JP) 

1-1, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-
ku,Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để ngâm/tẩm/thấm ướt nhựa; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản 

xuất; chế phẩm làm mất kết dính; chất chống đóng cặn (polime acrylic); chế phẩm hóa 
học để xử lý kim loại nặng; phụ gia hoá chất cho thuốc diệt nấm; phụ gia hoá chất cho 
chất diệt tảo; chất điều chỉnh độ pH. 

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ [để bảo quản]; chất chống biến màu dùng cho kim loại.  
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(210) 4-2015-35876 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng 

(731) Nguyễn Thị Miền  (VN) 
Khu 5, phường Hải Tân, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

Nhóm 31: Giống cây trồng như: bưởi, đào, cà chua, chuối, ổi, táo.  
 

 
(210) 4-2015-35877 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá mạ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 
thuật sinh vật Đại Thụ  (VN) 
Số 304 BT1B KĐT Mễ Trì Thượng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-35878 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.5.2; 2.5.8; 2.1.30 

(591) Da cam, xanh nước biển, đỏ hồng, xanh 
lá, vàng, xanh coban, nâu, đỏ nâu, trắng, 

vàng kem, xanh tím than 

(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  
(VN) 
48/17 đường TX25, khu phố 2, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
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(210) 4-2015-35879 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Cam, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Superbia  (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô (dù), gậy chống, đón gót giày, áo mưa, bấm móng tay, dao cạo râu, 

sổ, bút các loại, USB, dao rọc giấy, gạt tàn thuốc, đồng hồ để bàn, nến, bình nước, cốc, 
trang sức bằng vàng, bạc, đá quý như vòng đeo cổ, vòng đeo tay, đồng hồ, nhẫn, bông tai, 
trâm cài. 

 

 
(210) 4-2015-35880 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 25.1.25; 26.7.25; 26.1.6; 26.3.2; 

25.1.5; A25.7.21 
(591) Cam, trắng, xanh đen, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Superbia   (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô (dù), gậy chống, đón gót giày, áo mưa, bấm móng tay, dao cạo râu, 
sổ, bút các loại, USB, dao rọc giấy, gạt tàn thuốc, đồng hồ để bàn, nến, bình nước, cốc, 
trang sức bằng vàng, bạc, đá quý như vòng đeo cổ, vòng đeo tay, đồng hồ, nhẫn, bông tai, 
trâm cài. 

 

 
(210) 4-2015-35881 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 26.1.11; A25.7.8 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH Superbia   (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô (dù), gậy chống, đón gót giày, áo mưa, bấm móng tay, dao cạo râu, 
sổ, bút các loại, USB, dao rọc giấy, gạt tàn thuốc, đồng hồ để bàn, nến, bình nước, cốc, 
trang sức bằng vàng, bạc, đá quý như vòng đeo cổ, vòng đeo tay, đồng hồ, nhẫn, bông tai, 
trâm cài. 
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(210) 4-2015-35882 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Miss Sông 
Tiền  (VN) 
P701, 32-34 Ngô Đức Kế, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; kem trị mụn (mỹ 

phẩm); kem trị nám (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 35: Buôn bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem trị 
mụn, kem trị nám, son môi, dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa, chế phẩm đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-35884 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà thanh yên; bột ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; si-rô cà phê (hương liệu cà 

phê); bột sắn dùng cho thực phẩm; kẹo caramen; bánh tiramisu; đường, không dùng cho 
mục đích y tế; đường dùng cho thực phẩm; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh gạo; chất làm ngọt 
tự nhiên; sô cô la; bột cho kem lạnh; bánh thập cẩm ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-35885 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.1.1; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; bột hoa quả cho đồ uống; si-rô 

cho đồ uống; nước (đồ uống); nước sinh tố (đồ uống không cồn); đồ uống hỗn hợp có 
hương vị vitamin, là đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-35886 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.1.1; A25.7.21; A26.11.8 

(591) Đen, trắng, vàng 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

căng tin; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán rượu (bar); cho thuê máy bán đồ uống; cung cấp 

tiện nghi cho hội chợ và triển lãm; dịch vụ quán cà phê cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-35887 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, xám, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Neotradex  (VN)
Phòng M08, tầng M, Hanoi Hotel, D8 

Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 

 
(210) 4-2015-35889 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A7.1.11; 7.3.11; 16.3.17; 1.15.15 

(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ TBN  (VN) 
429/24 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; marketing; 

nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đính bán hàng hoặc quảng cáo; quan hệ công chúng; xuất bản tài 

liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cung cấp thông tin bất động sản.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35890 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

du lịch Cam Ranh  (VN) 
Khu nghỉ mát Mia Resort & Spa Bãi 
Dông, xã Cam Hải Đông, huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua 

bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ quản lý bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2015-35891 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.13.11; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lam, xanh ngọc, xanh biển, 

hồng, vàng, xanh nõn, xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình An Co   (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; bột ngũ cốc. 

 
 

 
(210) 4-2015-35892 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.12; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lam, xanh ngọc, xanh biển, 

hồng, vàng, xanh nõn, xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình An Co   (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; bột ngũ cốc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35893 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.12 

(591) Trắng, xanh lam, xanh biển, hồng, vàng, 

xanh nõn, xám 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Gia Đình An Co   (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 

Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-35894 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(591) Trắng, xanh biển, hồng, vàng, xanh nõn 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Gia Đình An Co   (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 

Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); ngô rang; bột ngũ cốc. 
 

(210) 4-2015-35895 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.13.4; 5.3.20; 26.1.1; 26.7.5 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, nâu 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm MH Việt Nam  (VN) 
191 Gò Dưa, khu phố 3, phường Tam 

Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dạng nước và dạng viên.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35898 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) HONAN INSURANCE GROUP PTY 

LTD   (AU) 
Level 9, IBM Tower, 60 City Road 
Southbank VIC 3006 Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm liên quan tới rủi ro nghề nghiệp, tài sản 

thương mại, máy móc, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp, du lịch, ô tô, bất 
động sản, chủ nhà đất và người thuê, nhà và tài sản bên trong, hàng không, tàu thuyền, 
nhân thọ, bệnh tật và chấn thương, thu nhập và bảo hiểm tài sản trong nhà, dịch vụ môi 
giới bảo hiểm; dịch vụ quản lý rủi ro tài chính; dịch vụ tài chính bao gồm cả dịch vụ lập 
kế hoạch tài chính, lập kế hoạch và quỹ trợ cấp nghỉ hưu, lương hưu và trợ cấp thất 
nghiệp; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ đã đề cập ở trên. 

 

 
(210) 4-2015-35899 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 1.15.23; A14.3.11 
(731) HONAN INSURANCE GROUP PTY 

LTD   (AU) 
Level 9, IBM Tower, 60 City Road 
Southbank VIC 3006 Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm liên quan tới rủi ro nghề nghiệp, tài sản 

thương mại, máy móc, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp, du lịch, ô tô, bất 
động sản, chủ nhà đất và người thuê, nhà và tài sản bên trong, hàng không, tàu thuyền, 
nhân thọ, bệnh tật và chấn thương, thu nhập và bảo hiểm tài sản trong nhà, dịch vụ môi 
giới bảo hiểm; dịch vụ quản lý rủi ro tài chính; dịch vụ tài chính bao gồm cả dịch vụ lập 
kế hoạch tài chính, lập kế hoạch và quỹ trợ cấp nghỉ hưu, lương hưu và trợ cấp thất 
nghiệp; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ đã đề cập ở trên. 

 

 
(210) 4-2015-35900 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KEN-RICH CHEMICAL 

PRODUCTION SDN BHD   (MY) 
Lot 3, Jalan Halba 16/16, Seksyen 16, 
40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; gel tắm; xà phòng rửa tay; chế phẩm mỹ phẩm chứa dưỡng chất; 
nước thơm dùng cho tay và cơ thể; chế phẩm tắm và tẩy tế bào chết dùng cho cơ thể; chế 
phẩm tẩy trang; chế phẩm giặt tẩy; chế phẩm làm sạch sàn; chế phẩm làm sạch bếp; chất 
tẩy rửa làm sạch [không dùng trong hoạt động sản xuất và cho mục đích y tế].  

 

 
(210) 4-2015-35903 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.4; A26.11.9 
(731) Lưu Quang Hoà  (VN) 

Số 34B phố Võng Thị, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thời trang: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn.  

 

 
(210) 4-2015-35907 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) NAME DROP SARL   (LU) 

1 AllÐe Scheffer, L-2520 Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy vết bẩn; kem đánh ủng (giầy bốt); chế phẩm dùng để mài bóng 

(đánh bóng); nước hoa; mỹ phẩm; sơn móng tay; thuốc đánh răng; hương (nhang) để thắp; 
mỹ phẩm dùng cho động vật; chế phẩm tạo hương thơm cho không khí.  
Nhóm 16: Hộp đựng giầy bằng giấy; hộp bằng bìa dùng để đóng gói; hộp bằng giấy dùng 
để đóng gói; giấy dùng để đóng gói; bìa dùng để đóng gói; tập sách mỏng (quảng cáo); áp 
phích quảng cáo; bảng quảng cáo làm bằng giấy.  
Nhóm 18: Da giả; ví tiền (của phụ nữ); túi xách tay; vali [hành lý]; tấm phủ bằng da [bộ 
da lông thú]; ô; vòng cổ dùng cho động vật.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ xúc tiến bán hàng [cho người 
khác]; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ cho thuê máy móc và 
thiết bị văn phòng; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài 
trợ; hỗ trợ điều hành kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn 
quản lý kinh doanh liên quan đến việc tổ chức, vận hành và giám sát chương trình khách 
hàng thân thiết và khuyến khích khách hàng mục tiêu mua hàng (khuyến khích nhân viên 
làm việc); dịch vụ quảng cáo qua mạng Internet; sản xuất quảng cáo trên truyền hình và 
quảng cáo trên đài phát thanh; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh; marketing cho việc bán quần áo, giầy dép và đồ 
đội đầu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giày dép, đồ đội đầu, dược phẩm, chế phẩm thú y 
và chế phẩm vệ sinh và vật dụng y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35908 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) NAME DROP SARL    (LU) 

1 AllÐe Scheffer, L-2520 Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy vết bẩn; kem đánh ủng (giầy bốt); chế phẩm dùng để mài bóng 

(đánh bóng); nước hoa; mỹ phẩm; sơn móng tay; thuốc đánh răng; hương (nhang) để thắp; 
mỹ phẩm dùng cho động vật; chế phẩm tạo hương thơm cho không khí.   

 
Nhóm 16: Hộp đựng giầy bằng giấy; hộp bằng bìa dùng để đóng gói; hộp bằng giấy dùng 
để đóng gói; giấy dùng để đóng gói; bìa dùng để đóng gói; tập sách mỏng (quảng cáo); áp 
phích quảng cáo; bảng quảng cáo làm bằng giấy.    

 
Nhóm 18: Da giả; ví tiền (của phụ nữ); túi xách tay; vali [hành lý]; tấm phủ bằng da [bộ 
da lông thú]; ô; vòng cổ dùng cho động vật.    

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giầy dép và dép xăng-đan, mũ nón.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo, hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ xúc tiến bán hàng [cho người 
khác]; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ cho thuê máy móc và 
thiết bị văn phòng; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài 
trợ; hỗ trợ điều hành kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn 
quản lý kinh doanh liên quan đến việc tổ chức, vận hành và giám sát chương trình khách 
hàng thân thiết và khuyến khích khách hàng mục tiêu mua hàng (khuyến khích nhân viên 
làm việc); dịch vụ quảng cáo qua mạng Internet; sản xuất quảng cáo trên truyền hình và 
quảng cáo trên đài phát thanh; ban đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh; marketing cho việc bán quần áo, giầy dép và đồ 
đội đầu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giày dép, đồ đội đầu, dược phẩm, chế phẩm thú y 
và chế phẩm vệ sinh và vật dụng y tế. 

 

 
(210) 4-2015-35909 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) NAME DROP SARL   (LU) 

1 AllÐe Scheffer, L-2520 Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy vết bẩn; kem đánh ủng (giầy bốt); chế phẩm dùng để mài bóng 
(đánh bóng); nước hoa; mỹ phẩm; sơn móng tay; thuốc đánh răng; hương (nhang) để thắp; 
mỹ phẩm dùng cho động vật; chế phẩm tạo hương thơm cho không khí.  

 
Nhóm 16: Hộp đựng giầy bằng giấy; hộp bằng bìa dùng để đóng gói; hộp bằng giấy dùng 
để đóng gói; giấy dùng để đóng gói; bìa dùng để đóng gói; tập sách mỏng (quảng cáo); áp 
phích quảng cáo; bảng quảng cáo làm bằng giấy.  

 
Nhóm 18: Da giả; ví tiền (của phụ nữ); túi xách tay; vali [hành lý]; tấm phủ bằng da [bộ 
đa lông thú]; ô; vòng cổ dùng cho động vật.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giầy dép và dép xăng-đan, mũ nón.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ xúc tiến bán hàng [cho người 
khác]; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ cho thuê máy móc và 
thiết bị văn phòng; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài 
trợ; hỗ trợ điều hành kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn 
quản lý kinh doanh liên quan đến việc tổ chức, vận hành và giám sát chương trình khách 
hàng thân thiết và khuyến khích khách hàng mục tiêu mua hàng (khuyến khích nhân viên 
làm việc); dịch vụ quảng cáo qua mạng Internet; sản xuất quảng cáo trên truyền hình và 
quảng cáo trên đài phát thanh; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh; marketing cho việc bán quần áo, giầy dép và đồ 
đội đầu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giày dép, đồ đội đầu, dược phẩm, chế phẩm thú y 
và chế phẩm vệ sinh và vật dụng y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35911 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.13.1; 3.4.7 
(591) Trắng, xám, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu 

sẫm, hồng, hồng cánh sen 
(731) Lâm An Dậu  (VN) 

1D đường 36, khu phố 1, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; đồ dùng học sinh; sổ sách; bao bì bằng giấy; giấy dùng đề can (decal); 

thiếp.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ dùng học sinh, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, bao bì các 
loại, giấy dùng để can (decal); mua bán thiết bị, máy móc, linh kiện, vật tư nguyên liệu 
ngành công - nông - lâm nghiệp; mua bán thiết bị, máy móc, linh kiện, vật tư nguyên liệu 
ngành giấy.  

 
Nhóm 36: Đầu tư, kinh doanh nhà; dịch vụ môi giới nhà.   

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà.  
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Nhóm 40: in bao bì, in offset trên bao bì, in lụa, in vi tính.  

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ dùng học sinh; thiết kế văn phòng phẩm; thiết kế bao bì, giấy dùng 

để can (decal), thiếp.  
 

 
(210) 4-2015-35912 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2; 26.13.25 

(731) Lâm An Dậu   (VN) 
1D đường 36, khu phố 1, phường Tân 

Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; đồ đùng học sinh; sổ sách; giấy dùng để can (decal); thiếp.  
 

 
(210) 4-2015-35913 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A26.3.5; 26.7.25; 26.3.4 

(591) Xanh rêu đậm, trắng, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ và sản 
xuất Hòa Mỹ   (VN) 
224/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-35915 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.15.15; 3.7.17; 24.15.21 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Đạt  (VN) 
79/48B3 Tân Hòa Đông, phường 14, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô; vali; cặp da.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (quần áo); váy; áo khoác.  
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(210) 4-2015-35916 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.10; 25.1.25 (540) 

  

(731) Hoàng Thuỳ Linh   (VN) 
Số 2 Cao Đạt, phường Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-35917 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Hoàng Thuỳ Linh   (VN) 
Số 2 Cao Đạt, phường Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-35918 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.17 (540) 

 

(731) Hoàng Thuỳ Linh   (VN) 
Số 2 Cao Đạt, phường Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-35919 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Hoàng Thuỳ Linh   (VN) 
Số 2 Cao Đạt, phường Lê Đại Hành, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
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(210) 4-2015-35920 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.23; 26.15.15; 9.1.10; A26.11.13 
(591) Xanh dương, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Newave   (VN)
Số 6, ngách 279123, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc và thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; mua bán 

máy móc và thiết bị điện, vật liệu điện: máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
điện khác dùng trong mạch điện; mua bán xi măng, vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, nhà máy, xí nghiệp, đường bộ, đường sắt; cho thuê xe ủi 
đất, thiết bị xây dựng, máy đào xúc; hoàn thiện nội thất, ngoại thất công trình xây dựng; 
phá dỡ các công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc.  

 

 
(210) 4-2015-35921 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc.  

 

(210) 4-2015-35922 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-35923 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-35924 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Yoga Mỗi ngày  
(VN) 
Tầng 19, khu A, toà nhà Indochina Park 
Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo, dạy yoga. 

 

(210) 4-2015-35925 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Tím đậm, tím nhạt, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yoga Mỗi ngày  
(VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo, dạy yoga. 

 

 
(210) 4-2015-35926 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Tím đậm, tím nhạt, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Yoga Mỗi ngày  
(VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo, dạy yoga. 

 

 
(210) 4-2015-35927 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMB Nhật 
Việt  (VN) 
Số nhà 20 ngách 373/37, đường Ngọc 
Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, động cơ của xe đạp điện, động cơ của xe 

máy điện, khung của xe đạp, khung của xe đạp điện, khung của xe máy điện, yên của xe 

đạp, yên của xe đạp điện, yên của xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2015-35929 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế sử dụng trong phẫu thuật, cụ thể là thiết bị kẹp dùng trong phẫu 

thuật, thiết bị kẹp lại và thiết bị kẹp. 
 

 
(210) 4-2015-35930 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 6.1.2; A1.1.5; A26.11.12; A1.1.10 

(591) Trắng, vàng nâu, xanh 

(731) Công ty cổ phần du lịch dịch 
vụ Hội An  (VN) 
10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển khách du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-35932 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Như Quỳnh   (VN) 
Đường Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, 

thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến: cá lăng, cá chép, cá trắm, cá rô phi, cá hồi. 
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(210) 4-2015-35933 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 25.7.25; A1.1.10; 24.13.1 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
vật tư y tế VNROYAL  (VN) 
141 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là chăm sóc sức khỏe, y tế tại nhà. 
 

 
(210) 4-2015-35934 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.1; 25.5.3; A3.13.4; 3.13.5; 5.5.23 

(591) Xanh, nâu, cam, hồng, tím, vàng, đỏ, đen

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Beautifam  
(VN) 
520 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 

mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-35935 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 4.3.3; A1.5.3 

(591) Xanh dương, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch vé máy bay 
Thăng Long  (VN) 
1517 đường 3/2, phường 16, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; đại lý vé máy bay; điều 

hành tua du lịch nội địa, quốc tế. 
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(210) 4-2015-35936 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đèn Trang Trí 
108  (VN) 
93 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí, đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-35937 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 
Anh Trần  (VN) 
Số 2, tổ 38, KP8, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 
 

(210) 4-2015-35938 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hồng 
Hải  (VN) 
Lô 28/50 Phùng Chí Kiên, khu đô thị 
Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, bồn tiểu, bồn rửa, phụ kiện cho thiết bị vệ sinh, bồn tắm, vòi 
hoa sen. 

 
 

(210) 4-2015-35939 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hồng 
Hải  (VN) 
Lô 28/50 Phùng Chí Kiên, khu đô thị 
Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước và các sản phẩm sơn vecni. 
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(210) 4-2015-35940 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 25.1.6 (540) 

  

(731) Hoàng Trọng Huy   (VN) 
Số 720 Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 

 

 
(210) 4-2015-35941 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; A9.7.22 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cung cấp 
Dịch vụ Đào tạo Tương tác 
Trực tuyến  (VN) 
75 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính (ghi sẵn). 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm. 
 

 
(210) 4-2015-35943 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Quang Đạo  (VN) 
132/5G Trần Kế Xương, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-35944 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, vàng, cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Quang Đạo  (VN) 
132/5G Trần Kế Xương, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-35945 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.6 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Lanka  (VN) 
Phòng 3.37, tầng 3, tòa nhà The Prince 
Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; lát quả; lát trái cây sấy khô; khoanh khoai tây rán giòn; lát 
khoai tây rán giòn; dầu dừa; dưa muối; rau muối; hạt đã chế biến; xúc xích; lạp xưởng. 

 

Nhóm 30: Tương ớt; cà phê; bánh kẹo; bánh putđinh; trà; mì sợi; miến. 
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước quả ép; đồ 
uống lô hội không chứa cồn; nước khoáng; nước quả (đồ uống không cồn); nước giải khát 
bằng trái cây (đồ uống không cồn). 

 

 
(210) 4-2015-35948 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A25.7.5; A25.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, ghi 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân thị xã Sông 
Cầu  (VN) 
Khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, 
thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Muối thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và giới thiệu muối thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-35950 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3; ; 24.15.1 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần gỗ cao cấp 

Hoàng Gia  (VN) 
Số 102 ngõ 44 Trần Thái Tông, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-35952 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại điện tử Vũ Hải  
(VN) 
D25/36B Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); micrô; loa; đầu 

đọc đĩa DVD. 
 

 
(210) 4-2015-35953 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.8 (540) 

  

(731) Bà Kiều Diễm Phúc  (VN) 
P206-B6, TT Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn; ga trải giường; chăn.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu  
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu.  
 

Nhóm 35: Mua bán chăn, ga, gối, đệm, rèm, thảm, quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-35954 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.4.1 
(591) Xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
GOLD SEA  (VN) 
Số 9 dãy 16A3 làng Việt Kiều Châu âu, 
KĐT Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35955 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.1.1; 26.1.1; 17.2.13; A24.17.12 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH giải trí P Phú 

Quốc  (VN) 
124 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 
Đông Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (karaoke); tổ chức sự kiện (văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải 
trí); sáng tác nghệ thuật. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-35956 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 17.2.5; A26.11.12; 26.15.15; 

17.2.13 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH giải trí P Phú 

Quốc   (VN) 
124 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 
Đông Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (karaoke); tổ chức sự kiện (văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải 
trí); sáng tác nghệ thuật.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-35957 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 
Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ, 
khách sạn ParkRoyal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư phát triển bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và bảo dưỡng tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, biệt thự, câu lạc bộ, 
trung tâm giải trí, bãi đỗ xe, trung tâm văn hóa; giám sát xây dựng; xây dựng công trình 
đường sắt và đường bộ.  

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (vui chơi, giải trí, nghệ thuật); tổ chức các buổi biểu diễn nghệ 
thuật; đào tạo người mẫu; tổ chức các chương trình để phát sóng truyền hình và truyền 
hình trực tiếp.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát, thiết kế, vẽ và kiến trúc; dịch vụ kiến trúc liên quan đến phát 
triển đất đai; thiết kế và quy hoạch bất động sản.  

 
Nhóm 43: Khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn 
nhanh. 

 

 
(210) 4-2015-35958 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngân Lợi  
(VN) 
1/4M đường số 18B, khu phố 10, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; tủ lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-35959 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.2; A15.7.2; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh dương, ghi xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đá cắt, đá mài.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1526 

(210) 4-2015-35960 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kovills  (VN) 
Thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ cho thuê 

bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ thẩm định giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-35961 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH quốc tế Phúc 

Tuệ  (VN) 
Số 9, đường Lê Duẩn, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ sạc điện dùng cho xe điện và bình ắc quy.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ bộ sạc điện dùng cho xe điện và bình ắc quy.  
 

 
(210) 4-2015-35963 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.3.5; 26.3.4; 26.3.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Minh Phát  (VN) 
28/18 tỉnh lộ 1 Phan Bội Châu nối dài, 
phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh ĐakLak 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2015-35965 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoon Daewoo  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-35966 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Văn hóa Sáng 
tạo Trí Việt  (VN) 
11 I - H Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-35967 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 15.1.13 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại dịch vụ quốc tế 
Đức Việt   (VN) 
15A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-35968 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Cam, xanh cốm, đỏ cờ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Định Tân  (VN) 
9F đường 32, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cột bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; công trình xây dựng 

bằng kim loại.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình 
kỹ thuật dân dụng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 

 

 
1528 

(210) 4-2015-35970 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35971 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai.  

 

 
(210) 4-2015-35972 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35973 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước giải khát trái cây; đồ uống không có 
cồn; bia.  

 

 
(210) 4-2015-35974 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 
thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2015-35975 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35976 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-35977 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước giải khát trái cây; đồ uống không có 

cồn; bia.  
 

 
(210) 4-2015-35978 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 
thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-35979 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai.  

 

 
(210) 4-2015-35980 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-35981 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước giải khát trái cây; đồ uống không có 

cồn; bia.  
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(210) 4-2015-35982 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Hưng   (VN) 
Số 4 ngõ 395 xóm 17, phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-35983 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.5.25 

(591) Đen, nâu, vàng, trắng, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Hưng   (VN) 
Số 4 ngõ 395 xóm 17, phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-35984 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.7.25; A25.7.8; 5.7.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Anh Em  
(VN) 
139/20 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2015-35986 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư Trần Hoàng  
(VN) 
44 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt tiêu; cà phê; gạo; đường. 
 

Nhóm 31: Quả tươi; quả bơ tươi; hạt điều thô chưa qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-35987 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.4.2 
(591) Nâu, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư Trần Hoàng  
(VN) 
44 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-35988 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A2.1.16; 2.1.1; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Đen, đỏ, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Faba  (VN) 
8 Lê Quý Đôn, phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-35989 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Diệp Văn Hoa  (VN) 
175/59 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; túi xách tay; cặp da.  

 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục].  
 
 

(210) 4-2015-35990 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1; 1.15.9; 26.1.1; 25.1.25; A17.2.2 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(731) Công ty TNHH Kim Cương Ki Ta  
(VN) 
82 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim cương; vàng; hoa tai; đá quý; đồ châu báu; hợp kim của kim loại quý. 
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(210) 4-2015-35991 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 25.1.25; 24.15.3; A17.2.2; 26.1.1; 1.15.9

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Kim Cương Ki Ta  
(VN) 
82 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim cương; vàng; hoa tai; đá quý; đồ châu báu; hợp kim của kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2015-35992 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA 

(TERUMO CORPORATION)   (JP) 
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả; mắt giả và 
răng giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương.  

 

 
(210) 4-2015-35993 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20 

(591) Vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
CTUS (CTUS MEDIA CO., LTD)  (VN)
26 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; hội trợ triển lãm (nhằm mục đích giáo dục 
giải trí); tổ chức các chương trình văn hoá, biểu diễn nghệ thuật (nhằm mục đích văn hoá, 

giáo dục, giải trí); tổ chức các sự kiện. 

 

Nhóm 42: Thiết kế biển hiệu, áp phích, thiết kế bộ nhân diện thương hiệu, thiết kế trên 

giấy như: tờ rơi, lịch, thiếp. 
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(210) 4-2015-35994 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
CTUS (CTUSMEDIA CO., LTD)  (VN)
26 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Nến thắp sáng.  
 

 
(210) 4-2015-35995 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.9.1; 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24 
(731) PRATAK TRONGTRONG  (TH) 

175/10 Rongmuang Soi 4, Rongmuang 
Road, Rongmuang Sub-district, 
Pathumwan District, Bangkok 10330, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức giả và đồ trang sức cho y phục; vòng đeo cổ (đồ trang sức); nhẫn 
(đồ trang sức); hoa tai; vòng đeo tay (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ trang sức). 

 

 
(210) 4-2015-35996 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) THOMAS NG HAN SENG  (SG) 

17A, Jalan Teliti, Singapore 537343 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 20: Ghế (ngồi); ghế trường kỷ; giường; hộp bằng gỗ hoặc nhựa; tủ; bàn; bàn thu 
ngân; bàn trang điểm; mặt bàn; đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 
dùng trong trường học; giá (đồ đạc); nệm; xe đẩy tay (đồ đạc). 

 

 
(210) 4-2015-35998 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3; A9.7.19 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) Huỳnh Mai Hoa   (VN) 

163/7 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin về tài chính.  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận chuyển hàng hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-35999 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED  (IN) 
Sun House, Plot No. 201 B/1, Western 
Express Highway, Goregaon (E), 
Mumbai-400 063, Maharashtra, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc; sản phẩm dược phẩm và thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-36000 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 
Sun House, Plot No. 201 B/1, Westem 
Express Highway, Goregaon (E), 
Mumbai-400 063, Maharashtra, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc; sản phẩm dược phẩm và thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-36001 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 
Sun House, Plot No. 201 B/1, Westem 
Express Highway, Goregaon (E), 
Mumbai-400 063, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc; sản phẩm dược phẩm và thuốc.  
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(210) 4-2015-36002 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 

Sun House, Plot No. 201 B/1, Westem 

Express Highway, Goregaon (E), 

Mumbai-400 063, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc; sản phẩm dược phẩm và thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-36003 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 

Sun House, Plot No. 201 B/1, Westem 

Express Highway, Goregaon (E), 

Mumbai-400 063, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc; sản phẩm dược phẩm và thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-36004 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, xám 

(731) Tổng công ty vật liệu xây 
dựng Số 1 - TNHH một thành 
viên  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà Sailing Tower, 111A 

Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng phi kim loại như: cát, đá, sỏi  

 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản.  

 

Nhóm 40: Chế biến khoáng sản.  
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(210) 4-2015-36006 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; 1.15.9; 25.1.6; 5.7.10 

(591) Vàng, trắng, đỏ, đen, xanh lá cây, xanh 

mạ, nâu đen 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Dân 
Ôn  (VN) 
Số 290, đường Lê Chí Dân, khu 2, 

phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Nho đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạnh nhân đã chế biến; hạt điều 

đã chế biến; hạt mắc-ca (macadamia) đã chế biến; rau củ đã sấy khô.  
 

 
(210) 4-2015-36010 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.3.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 
Hùng Quân  (VN) 
611/24B Điện Biên Phủ, phường 1, quân 

3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính, đầu nối 

mạng, thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông.  
 

 
(210) 4-2015-36011 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.1.1; 1.15.21 

(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 
Hùng Quân  (VN) 
611/24B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính, dẫn nối 

mạng, thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông.  
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(210) 4-2015-36013 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1; 26.1.6; A26.3.6; A26.3.24 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm làm sạch, chăm sóc và làm đẹp 

da, da đầu và tóc, chế phẩm tạo kiểu tóc, chế phẩm phủ màu, tẩy, nhuộm và tạo màu cho 

tóc.  
 

 

(210) 4-2015-36014 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Hộ kinh doanh Trường Thành  
(VN) 
ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 21: Đũa. 
 

 
(210) 4-2015-36015 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.1.5; A5.1.16; 

26.4.2; A26.3.5 

(591) Đỏ, da cam, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sinh thái Phú Nông TG  (VN) 
Số 68/11 Hùng Vương, phường 7, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: nông sản, phân bón, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo 

vệ thực vật.  
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(210) 4-2015-36016 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Hồ Thị Hải Yến  (VN) 
Số 52 ngách 66 ngõ Hòa Bình 7, phường 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: thực phẩm, xúc xích, thịt nguội, chân giò muối, rau sạch, 

quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), 

điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình 

(như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) 

trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua 

bưu điện; quản lý kinh doanh khách sạn; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường 

và thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm thực phẩm, sản phẩm thời 

trang và đồ gia dụng; giới thiệu sản phẩm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và điều 

khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; cho thuê sân ten-nít; hướng dẫn nghề nghiệp 

[tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê và quán 

bán đồ ăn nhanh trong siêu thị, đại siêu thị; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2015-36017 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.1; 2.9.8 

(591) Trắng, xanh dương 

(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)   (JP) 

15 - 1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 

Chiba 261 -8515, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: áo choàng ngoài; áo vét (quần áo); áo bludông (trang phục); áo sơ mi; áo len 

dài tay; áo thun ngắn tay; quần đùi ống rộng; quần chùng (trang phục); quần áo lót; bít tất 

ngắn cổ và tất dài; quần áo bơi; mũ và mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); khăn choàng (trang 

phục); khăn choàng cổ (trang phục); bao cánh tay (trang phục); găng tay (trang phục) và 

găng tay hở ngón (trang phục); giày (đồ đi chân); áo mưa; dép đi trong nhà; dép.  
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(210) 4-2015-36018 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MURRAY RIVER ORGANICS PTY 

LTD   (AU) 
Level 1, 360 Little Collins Street, 
Melbourne, Victoria 3000, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Quả hạch (đã chế biến); quả hạnh sấy khô; trái cây sấy khô; hỗn hợp quả hạnh 

(quả hạnh đã chế biến) và trái cây sấy khô; đồ ăn nhẹ được chế biến từ quả hạnh và từ trái 
cây; quả hạnh đã chế biến để ăn; trái cây đóng hộp; rau đóng hộp; trái cây được bảo quản; 
trái cây đông lạnh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
rau; sản phẩm thực phẩm làm từ quả hạnh (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây).  

 

 
(210) 4-2015-36019 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) IGLOO PRODUCTS CORP. (Delaware 

Corporation)   (US) 
777 Igloo Road, Katy, Texas 77494, 
USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô.  

 

 
(210) 4-2015-36020 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) IGLOO PRODUCTS CORP. (Delaware 

Corporation)   (US) 
777 Igloo Road, Katy, Texas 77494, 
USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng có thể xách tay mang theo người dùng để đựng đá, thực phẩm, 

và đồ uống, và các bộ phận của nó, tất cả dùng cho mục đích gia dụng; thùng ướp giữ lạnh 
có thể xách tay mang theo người dùng để đựng đồ uống và nước (không chạy điện); bộ 
đựng đồ ăn trưa bao gồm hộp chứa đựng có thể xách tay mang theo người, trong đó chứa 
một hoặc các hộp đựng nhỏ hơn có thể tháo rời được như hộp đựng bánh mỳ kẹp và chai 
lọ bằng nhựa, tất cả dùng để bảo quản tạm thời thực phẩm, đồ uống hoặc các loại đồ 
ăn/uống khác; chai làm/giữ lạnh (chai rỗng); và hộp đựng cách nhiệt dùng để đựng thực 
phẩm, đồ uống và bình chứa đựng nước; thùng ướp/giữ lạnh có thể xách tay mang theo 
người (không chạy điện).  
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(210) 4-2015-36022 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Kido   (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền, cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  

 

 
(210) 4-2015-36023 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại An 
Hạt   (VN) 
Số 1, tổ 11, ấp Giòng Sao, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-36024 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhiên liệu 
Sài Gòn  (VN) 
146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu nhờn; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 

hoá chất dùng cho nhiên liệu động cơ.  
 

 
(210) 4-2015-36025 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhiên liệu 
Sài Gòn  (VN) 
146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu nhờn; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 
hoá chất dùng cho nhiên liệu động cơ.  
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(210) 4-2015-36026 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhiên liệu 
Sài Gòn  (VN) 
146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu nhờn; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 

hoá chất dùng cho nhiên liệu động cơ.  
 

 
(210) 4-2015-36028 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Begodi Toàn 
Cầu  (VN) 
Phòng 229, khách sạn ATS, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham 

quan [du lịch]; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-36029 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Đen, da cam nhạt, da cam đậm, xanh lá 

cây, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh nhà Khang Điền  
(VN) 
Phòng 801, lầu 8, tòa nhà Centec, số 72-
74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 

bất động sản; đại lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển 
quyền sử dụng đất; dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công nghiệp.  
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(210) 4-2015-36030 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhiên liệu 
Sài Gòn  (VN) 
146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu nhờn; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 

hoá chất dùng cho nhiên liệu động cơ.  
 

 
(210) 4-2015-36033 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 24.15.1; 7.3.11 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ sẫm 

(731) Nguyễn Thị Diễm Hằng  (VN) 
41 FC Phạm Viết Chánh, phường 19, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ xăm hình, dịch 

vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2015-36036 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.1.1; A3.1.24; A3.1.22; 24.1.1; 25.1.6 

(731) Lê Tuấn Anh  (VN) 
A40-TT18 phường Phúc La, khu đô thị 

Văn Quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 18: Vali; cặp xách; túi xách tay; ví; ba lô.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo; giày dép; mũ; găng tay (trang phục); khăn 

quàng cổ.   
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(210) 4-2015-36038 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; 26.13.1; A5.3.13; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dương ¸ 
Châu  (VN) 
Số 2 ngõ 134 đường Thạch Bàn, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch tour du lịch trong nước và nước ngoài; điều hành tour 

du lịch; dịch vụ vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2015-36039 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KI DO  (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt xông khói; xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ thịt); chạo 
hải sản (thực phẩm chế biến được làm từ hải sản); thực phẩm chế biến được làm từ cá, 
tôm, mực, nghêu, sò; thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả.  

 
Nhóm 30: Bánh bao; bánh mì kẹp thịt; nem cuốn (chả giò); thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tinh bột và tôm, thịt); hoành thánh 
(thực phẩm chế biến được làm từ tinh bột và thịt).  

 

 
(210) 4-2015-36040 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.1; 6.1.2; 5.5.19 
(591) Trắng, đỏ, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KI DO  (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
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(210) 4-2015-36043 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 5.7.1 
(591) Xanh lá, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
cà phê RUSTIC  (VN) 
33 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-36045 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Thành Đô  (VN) 

A.109 chung cư Da Sà, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đã kỹ thuật số.  
 

 
(210) 4-2015-36046 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Thành Đô  (VN) 

A.109 chung cư Da Sà, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2015-36047 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Phan Trần  (VN) 

23 đường số 5, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Bột rau câu (làm từ rong biển) dùng để nấu thạch ăn. 
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(210) 4-2015-36048 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Phan Trần  (VN) 

23 đường số 5, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Bột rau câu (làm từ rong biển) dùng để nấu thạch ăn. 

 

 
(210) 4-2015-36049 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Đại Dương  (VN)

48/12 đường số 10, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2015-36060 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Võ Thế Vinh  (VN) 
ấp Mỹ Hòa,  xã Mỹ Hội Đông, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch nung bao gồm: gạch ống và gạch đinh; gạch lát nền đất nung, ngói.  

 

 
 

(210) 4-2015-36061 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Phạm Hùng  (VN) 

Đội 2, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc. 
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(210) 4-2015-36062 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24 

(591) Cam đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khát vọng 
Việt CAPITAL  (VN) 
402 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 

 

Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y 
tế, bột dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bột; đường; tinh bột cho thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-36063 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính, chương trình máy vi tính, 

phần mềm máy tính, phần mềm trò chơi điện tử, chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm), thông 

tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 

lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 

bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 

máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 

tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến vơi các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 

website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2015-36064 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.21; A10.3.4; A3.6.25; 3.6.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đậm nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trần Thanh Tâm  (VN) 
62/78/45 Lâm Văn Bền, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2015-36065 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.9 
(591) Vàng, hồng 
(731) Trịnh Thu Cúc   (VN) 

Số 26 Vũ Hộ, phường Hải Thành, quận 
Dương Kinh, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-36067 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) ENESTI LIMITED COMPANY  (KR) 
55 Chungwon-daero, ChungLiu-citi, 
chungcheongbuk-do, Korea  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36068 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thử và chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng để đo nồng độ các chế phẩm dược chống chứng loạn thần 
kinh trong máu của bệnh nhân.  
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(210) 4-2015-36069 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 21 1-8588 
Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính chủ; phần cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu; thiết bị ngoại vi 

máy vi tính; phần mềm máy vi tính.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính; cho thuê không gian lưu 
trữ trên máy tính chủ; cho thuê máy chủ mạng; bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính; 
dịch vụ tối ưu hóa cho máy vi tính, bao gồm cả cài đặt cấu hình, nâng cao tính năng của 
máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, thay đổi hoặc thêm các tính năng cho máy tính, và 
cung cấp thông tin về những dịch vụ trên; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS); 
dịch vụ tư vấn và cố vấn về hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-36075 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25; 4.5.3; 4.5.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) HAPPY MOVE CO., LTD  (TH) 

999/5-6 Moo.9 Sukhumvit Road, Tumbol 
Theparak, Amphur Muang, 
Samutprakran 10270, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 12: Các loại xe đẩy tay. 
 
 

(210) 4-2015-36076 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 
(731) HAPPY MOVE CO., LTD  (TH) 

999/5-6 Moo.9 Sukhumvit Road, Tumbol 
Theparak, Amphur Muang, 
Samutprakran 10270, Thailand.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 12: Các loại bánh xe nhỏ dùng cho xe đẩy; các loại bánh xe dùng cho xe đẩy. 
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(210) 4-2015-36077 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
Ngã tư thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng các loại và các phụ tùng nối của chúng (tê, cút).  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại, ống nhựa cứng các loại và các phụ 

tùng nối của chúng (tê, cút).  
 

 
(210) 4-2015-36078 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15; A3.6.25 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 
sữa ATMILK  (VN) 
2159 ấp An Thới, xã An Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ, sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa, nước sữa và nước 

sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông), sữa chua.  
 

 
(210) 4-2015-36080 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Đỏ, ghi xám 

(540) 

  

(731) Phan Thị Thế An  (VN) 
Số nhà 16, ngõ 576 Hoàng Hoa Thám, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán yến sào, yến nguyên tổ, yến đã chế biến.  
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(210) 4-2015-36081 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá mạ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Đinh Tuấn Vũ  (VN) 
176 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chăn, ga trải giường, gối, đệm (nệm), mỹ phẩm, sữa. 

 

 
(210) 4-2015-36082 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Lưu Khánh Vy  (VN) 
21 Nguyễn Huệ, khu phố 2, phường 1, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện điện thoại (ốp lưng, bao da, pin, cáp sạc, tai nghe, thẻ nhớ), 

camera. 
 

 
(210) 4-2015-36083 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kanz Studio 
Design  (VN) 
Số 78 đường 27, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-36086 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 25.1.25; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Mai  (VN) 
Số 46 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Vẽ móng tay. 
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(210) 4-2015-36087 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lâm Phát Lợi - 
Ba Hon  (VN) 
Tổ 6, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2015-36088 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.13.25; 25.1.25; 25.12.1; 6.1.2 
(591) Đỏ, đỏ đô, tím, xanh lá, vàng, xanh da 

trời, trắng, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại kỹ năng sống và 
du lịch Scout  (VN) 
Số 327 Lạc Long Quân, phường Long 
Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch.  
 

Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng sống.  
 
 

(210) 4-2015-36089 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Trung Hiếu  (VN) 
572-574 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành may mặc.  
 

(210) 4-2015-36090 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Phùng Lê Sơn Hải  (VN) 
Số 10 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 
06, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Sữa ong chúa. 
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(210) 4-2015-36091 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 24.9.1 

(591) Vàng, vàng đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Tuấn Đà 
Lạt   (VN) 
Số 14-16 khu Hòa Bình, phường 10, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2015-36092 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.9.10 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nha khoa thẩm mỹ Đại Nam  
(VN) 
485-487 Bạch Đằng, phường 2, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Nha khoa; trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2015-36093 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2 

(731) ORIENTUS INDUSTRY SDN BHD  

(MY) 

4, Jalan Dato Yunus 1, Kawasan 

Perindustrian Dato Yunus Sulaiman, 

Lima Kedai, 81120 Skudai, Johor, 

Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất lỏng để rửa xe máy dạng xịt; chế phẩm làm sáng bóng lốp xe; chế phẩm 

đánh bóng kim loại dạng xịt; chế phẩm đánh bóng sơn dạng xịt; chế phẩm làm thơm 

không khí; chế phẩm đánh bóng ô tô dạng xịt. 
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(210) 4-2015-36094 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(731) ORIENTUS INDUSTRY SDN BHD  

(MY) 
4, Jalan Dato Yunus 1, Kawasan 
Perindustrian Dato Yunus Sulaiman, 
Lima Kedai, 81120 Skudai, Johor, 
Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất hóa học tẩy nhờn không dùng trong quy trình sản xuất; chế phẩm làm 

sạch kính chắn gió: chế phẩm làm sạch phanh; chế phẩm làm sạch bộ chế hòa khí; chế 
phẩm dạng xịt cho mục đích làm sạch: chế phẩm làm sạch đệm lót.  

 

 
(210) 4-2015-36097 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.3.15; 3.13.1; 

A3.13.24 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại CPN Việt Nam  (VN) 
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2015-36098 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.3.15; 3.13.1; 

A3.13.24 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại CPN Việt Nam   (VN)
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-36099 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 3.13.1; A3.13.24; 

A5.3.15 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
thương mại CPN Việt Nam   (VN)
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-36100 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
thương mại CPN Việt Nam  (VN) 
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2015-36101 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC   (AE) 

Executive Office No. 110, Building No. 

3, 1st Floor, Dubiotech Business Centre, 

Academic City, P.O. Box: 345018, 

Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36103 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.5.1; 3.1.4; A3.13.24
(591) Nâu, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ong Trung 
Ương  (VN) 
Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Nọc ong (dùng cho mục đích y tế); sữa ong chúa (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến dùng cho thực phẩm; ấu trùng ong đã được chế biến; ong 
non đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Keo ong (sáp ong) dùng làm thực phẩm cho con người; mật ong; mật ong 
nguyên chất và đã được chế biến; mật ong nghệ; mứt mật ong; sữa ong chúa dùng làm 
thực phẩm cho con người (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 31: Ong non và ấu trùng ong (còn sống).  

 

 
(210) 4-2015-36104 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
PAK Việt Nam  (VN) 
251 Thích Quảng Đức, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Tổ chức sự kiện (cho mục đích thương mại).  
 

 
(210) 4-2015-36106 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Phan Thị Ngọc ánh  (VN) 
283/42 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe vệ sinh sắc đẹp cho người; dịch vụ trị liệu bằng mát 
- xa xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  
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(210) 4-2015-36108 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Khánh Ngọc  (VN) 
16A Hoàng Ngọc Phách, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2015-36109 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
EUPHARMA    (VN) 
Số nhà 472, đại lộ Lê Thanh Nghị, 

phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2015-36110 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36111 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dược Phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-36112 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dược Phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36113 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dược Phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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 4-2015-36114 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dược Phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-36115 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36116 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước sức miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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 4-2015-36117 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngô Văn An  (VN) 

Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-36118 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngô Văn An  (VN) 

Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36119 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngô Văn An   (VN) 

Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 
trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-36120 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Ngô Văn An   (VN) 

Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-36121 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) Ngô Văn An   (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36122 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  

(731) Ngô Văn An   (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, sắc đẹp (spa); dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 

trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-36123 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  
(731) Ngô Văn An   (VN) 

Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36124 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Ngô Văn An  (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-36125 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Ngô Văn An  (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, sắc đẹp (spa); dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 

trồng cây thuốc.  
 

(210) 4-2015-36129 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn  (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-36130 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; 3.7.8; A3.7.24; A1.1.10; 

A1.1.5; A26.11.12 
(591) Trắng, nâu, xanh nhạt, xanh đậm, xanh, 

xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36131 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 1.7.6; A5.5.22; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH SAKURA INVEST  

(VN) 
Số 134 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36132 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN)
488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo chè (trà). 
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(210) 4-2015-36133 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN)
488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo chè (trà). 
 

 
(210) 4-2015-36134 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TAMTON  (VN) 
Lô 27 BT2, Bắc Linh Đàm, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36135 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Vĩnh 
Tường  (VN) 
Số 10, tổ 2, khu 2, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-36136 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.15.2; A24.15.7 
(731) LIAO ZHIXIONG  (CN) 

No.464, Liaocuo, Liaocuo Village, 
Tuzhai Town, Hui'an County, Fujian, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; quần đùi nịt 

bụng cho phụ nữ. 
 

 
(210) 4-2015-36137 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) PLATIPUS ANCHORS HOLDINGS 

LIMITED  (GB) 

Kingsfield Business Centre, 

Philanthropic Road, Redhill, Surrey RH1 

4DP, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm được làm từ các kim loại thường được dùng trong ngành công 

nghiệp xây dựng; thiết bị và dụng cụ neo; neo trong đất; đồ sắt và các vật dụng làm từ vật 

liệu kim loại; thanh, que, dây, dây cáp và xích; khóa, tất cả được làm toàn bộ hoặc chủ 

yếu bằng kim loại; các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên. 
 

 
(210) 4-2015-36138 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) DORCO CO., LTD.   (KR) 

(Golim-Dong,) 350 Kyungahnchoen-Ro, 

Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, 

Repulic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo không dùng điện; dao cạo an toàn; dao cạo; lưỡi dao cạo; hộp đồ dao 

bào; hộp dao cạo.  
 

 
(210) 4-2015-36139 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 
khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 

Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
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(210) 4-2015-36140 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 

 
(210) 4-2015-36141 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2015-36142 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2015-36147 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Kim Ngọc 

Trình  (VN) 
121B Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 1, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kem; bánh tét; kẹo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bánh mỳ, bánh ngọt, bánh kem, bánh tét, kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-36148 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khiết An Phát  
(VN) 
Số 223 Lý Thái Tổ, xã Đam Bri, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; bia; nước đóng chai; đồ uống không cồn; nước ép trái cây; 

chế phẩm để làm đồ uống. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng chuyên ngành nước uống, hàng lương thực, thực phẩm 
và thực phẩm công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2015-36149 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Phạm Tiến Cường  (VN) 

07N6, tập thể Quân Đội, Bảo tàng Hậu 
Cần, khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Mỹ 
Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm 

tươi sống từ động vật và thực vật.  
 

 
(210) 4-2015-36150 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Đặng Thị Phương Thanh  (VN) 

P308 M1, Tập thể Văn Công Quân Đội, 
tổ 16, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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1570 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-36151 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Yến 

Khoa  (VN) 
Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa; pa-tê; mắm các loại như: mắm cá lóc, mắm cá sặc, mắm cá rô, mắm 
cá trê, mắm cá phi, mắm cá trắm cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-36152 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, đỏ cam, xanh 

dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 
công nghệ dịch vụ Hùng Duy  
(VN) 
Số 250 Lý Thường Kiệt, khu phố 4, thị 
trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm hội nghị; khu vui chơi giải trí; trung tâm thể dục thể thao; dịch vụ 
trò chơi điện tử; karaoke.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường 
xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới), do nhà hàng thực hiện; cà phê 
sân vườn. 

 

 
(210) 4-2015-36153 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GURGAAN  (VN) 
Số 507/18, đường Lê Quang Định, 
phường 1, quận Gò Vấp,  thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-36154 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ASSA  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà Petro Viet Nam, số 1-5 
đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt.  
 

Nhóm 09: Đầu máy karaoke; điện thoại di động; máy vi tính; vô tuyến truyền hình (TV).  
 

(210) 4-2015-36156 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Sản xuất - 

Thương mại - Dịch vụ Tiến 
Phát   (VN) 
09 Đình Nghi Xuân, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập); sổ tay, sổ kế toán. 

 

 
(210) 4-2015-36157 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.1 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thép SA MI NA  

(VN) 
137C, khu B, khu phố Tân Thắng, 
phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; gang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, gang.  
 

 
(210) 4-2015-36158 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hòa 
Thắng  (VN) 
23/5C2 Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy móc thiết bị như: máy phát điện, tổ 

máy phát điện, máy phát điện xoay chiều, máy phát điện khẩn cấp, máy sản xuất điện, 
máy nén khí.  

 

 
(210) 4-2015-36159 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; A11.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Gia 
Truyền  (VN) 
362/10 đường Vườn Lài, khu phố 2, 
phường An Phúc Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đông lạnh, nem (chế biến từ thịt, không phải nem cuốn), 

giò chả, thịt nguội, thịt viên. 
 

 
(210) 4-2015-36160 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Việt Open  

(VN) 
Số nhà 111 phố Bình Minh, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.   
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(210) 4-2015-36161 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh tím than, xanh ngọc, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Việt Open  

(VN) 
Số nhà 111 phố Bình Minh, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 

 

 
(210) 4-2015-36162 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Nguyễn Như Quyền  (VN) 

Tổ 15, phường Quang Vinh, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô.  

 

 
210) 4-2015-36163 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1 
(731) Phạm Thị Cẩm Vân  (VN) 

38 Đoàn Thị Điểm, phường Quang 
Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất và phát hành băng đĩa; dịch vụ giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-36164 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Thuận  

(VN) 
Thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 
 

 
(210) 4-2015-36165 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Thảo  

(VN) 
Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 
 

(210) 4-2015-36166 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Thảo  

(VN) 
Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Giầy; dép. 
 
 

(210) 4-2015-36167 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A9.9.5; 9.9.1; A26.11.9; A5.3.13 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Văn Năng  (VN) 
Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Giầy; dép. 
 
 

(210) 4-2015-36170 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ME DI SUN  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc cho người, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-36171 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) NACCO MATERIALS HANDLING 

GROUP, LNC.   (US) 
4000 Northeast Blue Lake Road 
Fairview, Oregon 97024 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Công cụ và thiết bị vận hành bằng điện dùng trong việc bảo dưỡng, bảo trì và 

sửa chữa phương tiện vận tải chạy bằng động cơ; máy vận hành bằng điện dùng để nâng; 
thiết bị nâng cơ học và thiết bị nâng thủy lực; linh kiện của các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý trong lĩnh vực xe nâng công nghiệp, cụ thể là dịch vụ bán buôn 
và bán lẻ liên quan đến xe nâng công nghiệp; dịch vụ bán lẻ liên quan đến linh kiện và 
thiết bị dùng cho xe nâng công nghiệp; dịch vụ quản lý đội xe, cụ thể là quản lý kinh 
doanh đội xe nâng công nghiệp cho mục đích thương mại; dịch vụ quản lý thông tin kinh 
doanh liên quan đến việc quản lý đội xe nâng công nghiệp; cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử 
có thể truy cập qua internet để giám sát xe nâng công nghiệp cho mục đích thương mại, 
dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến quản lý và điều hành đội xe nâng công nghiệp; 
quản lý cơ sở dữ liệu điện tử có thể truy cập qua internet để lưu trữ các dữ liệu sử dụng 
cho việc quản lý đội xe nâng công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-36173 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Ilinois 60064, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ phân tích thí nghiệm dùng trong nghiên cứu và thương mại để đo, 

kiểm tra và phân tích máu, dịch và/hoặc mô của cơ thể; dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra 
và/hoặc phân tích chẩn đoán trong ống nghiệm; thiết bị thí nghiệm dùng trong lĩnh vực 
chẩn đoán y tế, cụ thể là: bộ kiểm tra và thu thập (mẫu) thí nghiệm dùng trong việc chẩn 
đoán trong ống nghiệm; thiết bị thí nghiệm để xác định kiểu gien, phân tích biểu hiện 
gien, hình ảnh phân tử, và phân tích chuỗi ADN; thiết bị thí nghiệm phân tử lâm sàng tự 
động, cụ thể là: thiết bị đồng nhất mẫu; dụng cụ trích mẫu thí nghiệm; dụng cụ thí nghiệm 
để thử (kiểm tra) và nhận diện vi khuẩn; thiết bị thí nghiệm cụ thể là, thiết bị cảm biến 
chẩn đoán phân tử để phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, 
tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh; thiết bị định cỡ để định cỡ dụng cụ phân tích máu, 
dụng cụ phân tích huyết học, và dụng cụ phân tích dùng để đo, kiểm tra và phân tích dịch 
cơ thể, không dùng cho mục đích y tế; dụng cụ thí nghiệm để thử (kiểm tra) và nhận diện 
ký sinh trùng; hộp chứa, ngăn và khay có ngăn dùng trong dụng cụ phân tích máu thí 
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nghiệm dùng trong nghiên cứu và thương mại, và dụng cụ phân tích thí nghiệm dùng 
trong nghiên cứu và thương mại để đo, kiểm tra và phân tích dịch của cơ thể; phần cứng 
và phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; 
phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính dùng trong các phòng thí 
nghiệm; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho dụng cụ chẩn 
đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính hỗ trợ dụng cụ 
chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho dụng cụ 
phân tích huyết học dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét nghiệm miễn 
dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của cơ thể; phần 
mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để thiết lập cấu hình dụng cụ 
chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính hỗ trợ dụng 
cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét nghiệm 
miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của cơ  thể; 
phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để thiết lập cấu hình dụng 
cụ chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để thiết 
lập cấu hình dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân 
tích xét nghiệm miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và 
mô của cơ thể; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để theo dõi 
dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để 
theo dõi dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích 
xét nghiệm miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô 
của cơ thể; giao diện dữ liệu điện tử của dụng cụ chẩn đoán y tế; giao diện dữ liệu điện từ 
cho dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét 
nghiệm miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của 
cơ thể; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để quản lý giao diện 
giữa các dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy 
tính để quản lý giao diện giữa các dụng cụ thí nghiệm; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải 
về) và phần cứng máy tính để xử lý sự cố ở các dụng cụ chẩn đoán y tế phần mềm (ghi 
sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý sự cố ở các dụng cụ thí nghiệm; 
phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý dữ liệu kiểm tra y 
tế chẩn đoán; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý dữ 
liệu thí nghiệm chẩn đoán; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính 
dùng trong kiểm tra chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng 
máy tính để nhận diện và phân tích chuỗi a-xit nu-clê-ích, a-xit nu-clê-ích để nhận diện 
nguồn (mầm) bệnh, thuộc tính kháng thuốc và hồ sơ pháp y; phần mềm máy tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải về) để xử lý trước, kiểm soát thiết bị (dụng cụ), phân tích dữ liệu và báo 
cáo cho các dụng cụ chẩn đoán phân tử.  

 
Nhóm 10: Hệ thống chẩn đoán phân tử để tìm ra, xác định số lượng, nhận diện và phân 
tích chức năng của a-xít nu-clê-ich, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm 
bệnh bao gồm thiết bị giải trình tự gene (phân tử), phổ kế, thiết bị cảm biến và máy tính; 
dụng cụ phân tử lâm sàng tự động có bản chất là thiết bị giải trình tự gene (phân tử), phổ 
kế, thiết bị cảm biến và máy tính; hệ thống chẩn đoán phân tử bao gồm thiết bị giải trình 
tự gene (phân tử), phổ kế, thiết bị cảm biến và máy tính, để phân tích chuỗi a-xít nu-clê-
ich, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các nhà cung cấp 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các bên trả tiền chăm sóc sức khỏe; 
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dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các bệnh viện, dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các phòng thí 
nghiệm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị 
và dụng cụ y tế và tư vấn cho các dịch vụ trên) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa và tư vấn cho các 
dịch vụ trên) đối với dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ khắc phục sự cố tại chỗ đối 
với phòng thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; cung cấp dịch vụ lắp 
đặt, bảo trì và sửa chữa dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ, lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa dụng cụ thí nghiệm; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, khắc phục sự cố mà 
bản chất là chẩn đoán sự cố liên quan tới dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán trong ống 
nghiệm, dụng cụ chẩn đoán y tế và hệ thống tự động hóa thí nghiệm; lắp đặt, bảo trì và 
sửa chữa phần cứng liên quan đến dụng cụ chẩn đoán y tế. 

 
Nhóm 41: Cung cấp huấn luyện (đào tạo) trong lĩnh vực, chăm sóc sức khỏe; cung cấp 
huấn luyện (đào tạo) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp huấn luyện (đào tạo) trong 
việc sử dụng và vận hành dụng cụ và mẫu thử chẩn đoán y tế; cung cấp huấn luyện (đào 
tạo) về quản lý chất lượng cho phòng thí nghiệm y tế, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, sức 
khỏe và cơ sở chăm sóc sức khỏe; cung cấp huấn luyện (đào tạo) cho phòng thí nghiệm y 
tế, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhân viên chăm sóc sức khỏe; cung cấp 
dịch vụ huấn luyện (đào tạo) và giáo dục liên quan tới vận hành thí nghiệm, tiến độ thí 
nghiệm, phần mềm thí nghiệm, tin học, dụng cụ chẩn đoán y tế, dụng cụ thí nghiệm, 
thuốc thử và mẫu thử chẩn đoán y tế. 

 
Nhóm 42: Tư vấn liên quan đến phần mềm chẩn đoán y tế; tư vấn liên quan đến phần 

mềm y tế. Tư vấn liên quan đến phần mềm trong lĩnh vực sức khỏe; cài đặt, bảo trì và sửa 

chữa phần mềm liên quan đến dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với 
phần mềm thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; theo dõi vận hành điện tử từ xa đối 

với hệ thống thí nghiệm chẩn đoán, hệ thống tự động hóa thí nghiệm, và dụng cụ chẩn 
đoán y tế, cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web để quản lý thông tin thí nghiệm và 

chẩn đoán y tế, cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web trong lĩnh vực sức khỏe; cung 

cấp nền tảng phần mềm dựa trên web trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ phần mềm 
dịch vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho 

phép người sử dụng truy cập từ xa) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, dịch vụ phần mềm dịch 

vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép 
người sử dụng truy cập từ xa) trong lĩnh vực sức khỏe, dịch vụ nền tảng dịch vụ (PAAS - 

nền tảng hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng 

truy cập từ xa) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ nền tảng dịch vụ (PAAS - nền tảng 
hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ 

xa) trong lĩnh vực sức khỏe; thực hiện đánh giá phương tiện kiểm tra (xét nghiệm) chẩn 

đoán y tế để đánh giá sự an toàn, chất lượng, tính bền vững môi trường, chất thải, hiệu 
quả, thời gian ngừng hoạt động, sự linh hoạt và nhanh nhẹn; thực hiện nghiên cứu và phân 

tích và báo cáo vận hành thí nghiệm, phương tiện chăm sóc sức khỏe và hệ thống chăm 

sóc sức khỏe đối với hiệu suất vận hành thí nghiệm, phương tiện chăm sóc sức khỏe và hệ 
thống chăm sóc sức khỏe; thực hiện nghiên cứu theo dõi và phân tích vận hành đối với 

dụng cụ, kiểm tra (xét nghiệm) và mẫu thử chẩn đoán y tế, phân tích và báo cáo dữ liệu 
nghiên cứu vận hành đối với dụng cụ, kiểm tra (xét nghiệm) và mẫu thử chẩn đoán y tế; 

dịch vụ theo dõi, phân tích và báo cáo đối với việc vận hành trang thiết bị thí nghiệm y tế, 

quản lý lượng tồn kho trong thí nghiệm y tế, quản lý chất lượng thí nghiệm y tế; quản lý, 
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theo dõi, phân tích và báo cáo dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; theo dõi 
vận hành dụng cụ thử máu, dịch và mô cơ thể và các dữ liệu liên quan; cung cấp dịch vụ 

theo dõi vận hành đối với trang thiết bị thí nghiệm; cung cấp dịch vụ theo dõi vận hành 

đối với dụng cụ thí nghiệm và y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chẩn đoán y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn trong lĩnh 

vực chẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực sức khỏe; dịch vụ tư vấn cho phòng thí 
nghiệm y tế, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bên trả tiền dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe và bệnh viện; dịch vụ y tế cho chẩn đoán tình trạng cơ thể người; dịch vụ chẩn đoán 
trong ống nghiệm; kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị ; quản 

lý kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho bệnh nhân, cụ thể là: kiểm tra (xét nghiệm), theo dõi và 

báo cáo chẩn đoán y tế; dịch vụ kiểm tra (xét nghiệm), theo dõi, phân tích và báo cáo 
chẩn đoán y tế; cung cấp thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp thông tin liên 

quan đến chẩn đoán, theo dõi và điều trị tình trạng sức khỏe (điều kiện y tế); cung cấp 

thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế liên quan đến vận hành thí nghiệm, tiến độ thí 
nghiệm, tự động hóa thí nghiệm, phần mềm thí nghiệm, tin học, dụng cụ chẩn đoán y tế, 

dụng cụ thí nghiệm, thuốc thử và mẫu thử chẩn đoán y tế; cung cấp thông tin trong lĩnh 

vực quản lý sức khỏe; cung cấp thông tin trong lĩnh vực phân tích sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-36174 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2015-36175 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tùng Linh  (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 

Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-36176 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tùng Linh   (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 

Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-36177 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36179 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) THEFACESHOP CO., LTD.    (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng ẩm cho da (không chứa thuốc); nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; gel dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh 

răng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; 

nước hoa; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm 

sạch; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; 

chế phẩm làm rụng lông; son môi; kem đánh giày; chế phẩm chống tắc đường ống nước 

thải; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm tẩy 

trắng [để giặt giũ]; chế phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm. 
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(210) 4-2015-36184 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.9; 18.3.23; 18.3.2; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần Cảng Đồng 

Nai  (VN) 
1B-D3 khu phố Bình Dương, phường 
Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; mua bán 

thóc, ngô và ngũ cốc; mua bán xăng dầu, nguyên liệu rắn lỏng khí; mua bán vật liệu và 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng, gạch xây dựng, ngói, đá, cát, 
sỏi. 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt 
bằng; sửa chữa nhà; lắp đặt thiết bị trong xây dựng. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-36185 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 18.3.23; 18.3.2; 26.4.9; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần Cảng Đồng 

Nai   (VN) 
1B-D3 khu phố Bình Dương, phường 
Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; mua bán 

thóc, ngô và ngũ cốc; mua bán xăng dầu, nguyên liệu rắn lỏng khí; mua bán vật liệu và 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng, gạch xây dựng, ngói, đá, cát, 
sỏi.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt 
bằng; sửa chữa nhà; lắp đặt thiết bị trong xây dựng.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa.  
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Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-36186 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.9; 26.1.2; 18.3.2; 18.3.23 
(731) Công ty cổ phần Cảng Đồng 

Nai   (VN) 
1B-D3 khu phố Bình Dương, phường 
Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; mua bán 

thóc, ngô và ngũ cốc; mua bán xăng dầu, nguyên liệu rắn lỏng khí; mua bán vật liệu và 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng, gạch xây dựng, ngói, đá, cát, 
sỏi.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt 
bằng; sửa chữa nhà; lắp đặt thiết bị trong xây dựng.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-36187 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.7.25; 26.1.2; 26.4.9; 18.3.2 
(731) Công ty cổ phần Cảng Đồng 

Nai   (VN) 
1B-D3 khu phố Bình Dương, phường 
Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; mua bán 

thóc, ngô và ngũ cốc; mua bán xăng dầu, nguyên liệu rắn lỏng khí; mua bán vật liệu và 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng, gạch xây dựng, ngói, đá, cát, 
sỏi.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản.  
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Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt 
bằng; sửa chữa nhà; lắp đặt thiết bị trong xây dựng.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-36188 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) DFS GROUP LIMITED  (HK) 

77 Mody Road, 8th Floor Tsimshatsui 
East Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ và thiết bị đồng hồ, đồng hồ bấm giờ và thiết 

bị đo thời khắc, tổ chức và xúc tiến quảng cáo thương mại các sự kiện buôn bán đặc biệt 
liên quan đến bán đồng hồ và các thiết bị định thời gian khác. 

 

 
(210) 4-2015-36189 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36190 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A25.7.3; A25.7.8; A17.2.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần vật liệu 

Công Nghệ Xanh   (VN) 
80-82 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: đất, đá, cát, sỏi, gạch, ngói. 
 

 
(210) 4-2015-36191 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh tím đen, xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty TNHH tinh bột NTD  
(VN) 
149 Lê Đại Hành, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột sắn; sắn (khoai mì), và bột sắn đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, bột sắn, sắn (khoai mì) và bột sắn đã qua chế biến; quảng cáo; 
quản lý giao dịch xuất nhập khẩu. 

 

(210) 4-2015-36192 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A3.13.4; 3.13.5 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Holy Bee  (VN) 
3E/7 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong (mật ong, sữa ong chúa).  

 

 
(210) 4-2015-36193 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng nhạt, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Mù 
Cang Chải  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù 
Cang Chải, tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 31: Sơn tra tươi (quả táo mèo tươi).  

 

 
(210) 4-2015-36194 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Trắng, xanh tím than (540) 

  

(731) Công ty TNHH lông vũ Phương 
Nam  (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 25: áo lông vũ. 
 

 
(210) 4-2015-36195 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) THE CAPITAL GROUP COMPANIES, 

INC.   (US) 
333 South Hope Street, 55Th Floor, Los 
Angeles, California 90071, United States

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ quản lý đầu tư, quản lý 

quỹ, quản lý danh mục vốn đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo (hay quản lý chứng 
khoán); dịch vụ quản lý vốn mạo hiểm; dịch vụ nghiên cứu và phân tích tài chính, yếu tố 
kinh tế và đầu tư [phục vụ cho mục đích đầu tư]; dịch vụ tư vấn tài chính, yếu tố kinh tế 
và đầu tư [phục vụ cho mục đích đầu tư]; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-36196 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Hoàng Tùng  (VN) 
33 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: máy hút ẩm, máy giặt, tủ lạnh, máy hút mùi, 

máy lọc nước, máy lọc không khí, quạt điện, thiết bị điều hòa không khí, nồi cơm điện, 
ấm siêu tốc, bộ nồi inox, chảo. 

 

 
(210) 4-2015-36197 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.7.25; 26.4.2; 26.4.10 
(731) SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL 

CO., LTD.  (TW) 
No.6, Kon-Yea E. Rd., Nantou City 
Nantou Hsien, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 17: Vòng bằng cao su; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ các bộ phận của máy; 
nút bằng cao su; xi găn kín ngăn dầu; đệm lót; xi gắn kín.  

 

 
(210) 4-2015-36198 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất Cà vạt Vĩnh 
Hiền  (VN) 
56 Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Cà vạt; đồng phục công sở; quần áo trẻ em; quần áo người lớn; áo dài phụ nữ; 

áo vest. 
 

 
(210) 4-2015-36199 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Đen, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất Cà vạt Vĩnh 
Hiền  (VN) 
109/3 Bình Thới, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà vạt, đồng phục công sở, quần áo trẻ em, quần áo người lớn, áo dài 

phụ nữ, áo vest.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo; cắt vải; xử lý vải; sửa lại 
quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-36200 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36201 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A5.3.14 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fansi  (VN) 
Số 41, ngách 260/6 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2015-36202 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 2.3.1; 2.1.1; 24.17.15; 3.7.19 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fansi  (VN) 
Số 41, ngách 260/6 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-36203 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại KTV  (VN) 
Số 767 H15, ngõ 147, phố Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; dược phẩm, chế 

phẩm dược; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2015-36204 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại KTV  (VN) 
Số 767 H15, ngõ 147, phố Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; dược phẩm, chế 

phẩm dược; thuốc đông y.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36205 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại KTV   (VN) 
Số 767 H15, ngõ 147, phố Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; dược phẩm, chế 

phẩm dược; thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2015-36206 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh cô 

ban, xanh nước biển, xanh nước biển 
nhạt, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; chất chiết xuất ra từ thịt; nước ép từ rau dùng 

cho nấu ăn, nước ép hoa quả dùng cho nấu ăn; rau được bảo quản; rau được phơi khô; rau 
được nấu chín; rau được đóng hộp; quả được bảo quản; quả được phơi khô; quả được nấu 
chín; quả được đóng hộp; nước quả nấu đông làm thức ăn; mứt quả dạng nhão.  

 
Nhóm 30: Tương hạt cải; dấm, nước xốt, nước xốt cà chua, xì dầu, nước tương; tương ớt, 
gia vị.  

 

 
(210) 4-2015-36208 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.11.12; A18.5.7 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại KTV   (VN) 
Số 767 H15, ngõ 147, phố Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; dược phẩm, chế 

phẩm dược; thuốc đông y.  

 
Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun 
nước dùng điện; chảo áp suất, dùng điện; chảo rán dùng điện. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ cho 
mục đích gia dụng; ấm đun nước, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; cốc 
để uống.  

 
Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: dược, thảo, thuốc dùng cho người, dược phẩm 
dùng cho người, dược phẩm, chế phẩm dược, thuốc đông y, bếp nấu, hệ thống và thiết bị 
nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, dụng cụ nấu ăn, không 
dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ cho mục đích gia dụng, ấm đun nước, 
không dùng điện, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, cốc để uống.  

 

 
(210) 4-2015-36209 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Nghị  (VN) 
Buôn Phương, làng Ea Tul, cư M'gar, tỉnh 
§¨k l¨k  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2015-36213 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 19.7.1; A19.7.16; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre  (VN) 
3A Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn 
Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu. 
 

 
(210) 4-2015-36214 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.7.23; 5.7.21; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MINH CA  (VN) 
189/16 Hoàng Hoa Thám, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-36215 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.7.22; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MINH CA  (VN) 
189/16 Hoàng Hoa Thám, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống) và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-36216 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoa tươi Ba 
Trăm Sáu Mươi Độ  (VN) 
283 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, khăn lạnh bằng vải không dệt, khăn giấy, túi ni lông, 

tăm xỉa răng, chả lụa, giò thủ, chả quế, chả chiên, nem chua, chả bò, chà bông, thịt giăm 
bông, cá mòi hộp, thịt heo hộp, pa tê gan, xúc xích, lạp xưởng tươi, dầu ăn, bơ, trứng gà, 
thạch trái cây, thạch hoa quả, trái cây đã qua chế biến: trái cây dầm đường, trái cây đóng 
hộp, thịt heo quay, thịt xá xíu, thịt đã qua chế biến: thịt lợn, thịt bò, thịt gà, rau củ đã qua 
chế biến: củ cải trắng, cà rốt, dưa leo, rau xà lách (salad), hành lá, ớt, tiêu, hành tây, 
chanh, nước mắm, dầu ăn th−c vật, xì dầu, nước tương, muối, dầu hào, dấm, đường, hạt 
nêm (gia vị), bột ngọt (gia vị), chè ăn liền (đường và các loại ngũ cốc), bánh mì, bánh mì 
thịt, thịt tươi sống: thịt heo, thịt bò, thịt gà, rau củ quả tươi: củ cải trắng, cà rốt, dưa leo, cà 
chua, rau xà lách (salad), hành lá, ớt, hành tây, chanh, rau ngò, nước uống tinh khiết, nước 
đóng chai, nước mía ép, nước ngọt có ga, nước ngọt không ga, nước ép trái cây, nước trà 
xanh, nước uống tăng lực.  

 

 
(210) 4-2015-36217 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) TOYOTA JlDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-36218 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô, thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-36219 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô, thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-36220 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; 5.7.5; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, đậm, đỏ nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Forpig  
(VN) 
Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy cầm.  
 

 
(210) 4-2015-36221 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 26.2.7; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Forpig  
(VN) 
Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ cầm. 
 

 
(210) 4-2015-36222 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.15; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá mạ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DGL Việt Nam  
(VN) 
Tầng 4, số 33 Giang Văn Minh, phường 
Kim Mã, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga (đồ uống không cồn); các loại đồ uống 

không cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa.  
 

 
(210) 4-2015-36227 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 24.9.1 
(731) LANTU COMMERCIAL IMP&EXP 

Co.LTD of DongXing   (CN) 
A26#, BianMao Street, DongXing, 
FangCheng, GuangXi, China  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi; thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau; đồ 
trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo).  

 

Nhóm 29: Thủy hải sản không còn sống (như tôm, cua, cá); hoa quả khô; trứng; sữa và 
sản phẩm sữa; hạt đã chế biến; thạch cho thực phẩm.  

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh kẹo; ngũ cốc; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc (snack); bột 
đậu nành; thạch trái cây (dạng bánh kẹo).   
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(210) 4-2015-36228 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) PFIZER PRODUCTS INC.   (US) 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế về các chủ đề và phương pháp điều trị về sức 
khỏe giới tính; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến về các chủ đề và phương pháp điều 
trị về sức khỏe giới tính. 

 

 
(210) 4-2015-36230 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần học viện HYP 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 18, ngách 2/189, phố Tư Đình, tổ 7, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Học viện (giáo dục); tư vấn đào tạo hoặc giáo dục; dịch vụ trường học; giảng 
dạy; đào tạo thực hành.  

 

 
(210) 4-2015-36231 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 6.1.2; 24.9.1; 26.15.15; 

26.13.25 
(591) Xám, đen, da cam, vàng. 
(731) Công ty TNHH cơ kim khí Huy 

Thành  (VN) 
Đội 2, thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cơ kim khí. 

 

 
(210) 4-2015-36232 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.1 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Việt  (VN) 
Tầng 3, số nhà 93, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; 
cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-36233 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, da cam. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Việt  (VN) 
Tầng 3, số nhà 93, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-36234 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Việt  (VN) 
Tầng 3, số nhà 93, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-36235 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.21; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Nâu, xanh, đỏ, hồng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Kim Hải  (VN) 
Lầu 3 - 57 Đào Đuy Anh, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm: mỹ phẩm, bánh 
kẹo, trái cây sấy khô, trái cây tươi, nước trái cây.  
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(210) 4-2015-36236 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Xanh, nâu 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Kim Hải  (VN) 
Lầu 3 - 57 Đào Duy Anh, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 29: Trái cây sấy khô các loại như: thanh long, dâu tây, mận, cam, bưởi, chuối.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi các loại như: thanh long, dâu tây, mận, cam, bưởi, chuối.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước (đồ uống); nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm: mỹ phẩm, bánh 
kẹo, trái cây sấy khô, trái cây tươi, nước trái cây.  

 

 
(210) 4-2015-36237 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

thương mại Hải Tâm  (VN) 
5 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, cụ thể là: gạch cách nhiệt, gạch cách âm, gạch ốp tường; 
gạch trang trí; tượng bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch.  

 

 
(210) 4-2015-36238 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.2; 25.1.25; 26.1.10 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

thương mại Hải Tâm  (VN) 
5 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, cụ thể là: gạch cách nhiệt, gạch cách âm, gạch ốp tường; 
gạch trang trí; tượng bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch.  

 

 
(210) 4-2015-36239 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Buzzmetrics  

(VN) 
Lầu 2, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-36241 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Đặng Quang Vinh  (VN) 

217 lô S chung cư Ngô Gia Tự, phường 
2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: cà phê, trà (chè), hạt điều, bánh kẹo, các loại mứt, mủ 

trôm, khô mực, khô cá, khô bò, mứt me sấy, trái cây sấy dẻo, hoa quả sấy và các hạt tẩm 
sấy (hạt sen, hạt điều, đậu nành, hạt bí, hạt dưa, hạt dẻ).  

 

 
(210) 4-2015-36245 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 6.1.2; 3.7.16; 26.2.7; 25.5.3; 3.7.10 
(591) Vàng đồng, vàng nhạt, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Cửa hàng Yến sào Hà Tiên  
(VN) 
Lô 7, nền 18-19 khu trung tâm thương 
mại Trần Hầu, khu phố 1, phường Bình 
San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ chim yến, yến sào, tổ chim yến đã qua chế biến và đóng hộp, mua 

bán lương thực, thực phẩm và đồ uống các loại.  
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(210) 4-2015-36246 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 
Phi Nhi  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công lau bóng gạo.  
 

 
(210) 4-2015-36247 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê The Hill 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 1, toà nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-36248 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng, xanh lá mạ

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đặc sản 3P  
(VN) 
Số 365/30 Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, bánh kẹo, gia vị, thủy hải sản đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-36249 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15; 26.3.4 
(591) Đen, trắng, vàng cam cháy, xanh dương, 

xanh dương nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Chất 
lượng - Thương hiệu và 
Truyền thông Việt Nam  (VN) 
Số 368, đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 

sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 

thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 

doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo).  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; sản xuất các 

chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân. 
 

 
(210) 4-2015-36250 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.1.1; 18.3.2 

(591) Vàng cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn chất 
lượng - thương hiệu và 
truyền thông Việt Nam  (VN) 
Số 368, đường Lạc Long Quân, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 

sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 

thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 

doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo). 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; sản xuất các 

chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân.  
 

 
(210) 4-2015-36251 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại- 
sản xuất- xuất nhập khẩu Trí 
Việt  (VN) 
Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
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(210) 4-2015-36252 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại- 
sản xuất- xuất nhập khẩu Trí 
Việt  (VN) 
Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-36253 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại- 
sản xuất- xuất nhập khẩu Trí 
Việt   (VN) 
Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 

 

(210) 4-2015-36254 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại- 
sản xuất- xuất nhập khẩu Trí 
Việt  (VN) 
Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng   

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  

 

(210) 4-2015-36255 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại- 
sản xuất- xuất nhập khẩu Trí 
Việt  (VN) 
Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  
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(210) 4-2015-36256 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại- 
sản xuất - xuất nhập khẩu Trí 
Việt   (VN) 
Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  

 
 

 
(210) 4-2015-36257 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A25.3.3; 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, nâu đậm, cam, xanh xám, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Văn Nam  (VN) 
Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-36258 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.13; 3.7.16; A3.7.24; 

A5.3.13 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lại Thị Bích  
(VN) 
Tổ 14, phường Hội Phú, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-36259 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.5.1; A3.5.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lại Thị Bích  
(VN) 
Tổ 14, phường Hội Phú, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Bột rau củ (dùng làm thực phẩm).  
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(210) 4-2015-36261 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể cơ sở 
sản xuất nước tinh khiết 
Heaven  (VN) 
Tổ 2, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

 

 
(210) 4-2015-36262 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Vinh Hoa  (VN) 
D14-6 HAGL2, 783 Trần Xuân Soạn, 
phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, tinh dầu.  

 

 
(210) 4-2015-36263 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Cơ sở mộc mỹ nghệ Hữu Thạo  
(VN) 
69/5K, tổ 2, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm làm từ gỗ: tượng gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-36264 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất kẹo mè xửng 
Song Nhân  (VN) 
6/103 Nhật Lệ, phường Thuận Thành, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2015-36266 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; A1.1.9; 

A1.1.2 
(591) Vàng cam, vàng đồng, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nga Siêm  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo, dịch vụ gia công quần áo, dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-36267 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố  Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-36268 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim Ngọc  (VN) 
8 Lê Quang Kim, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cặp da, ba lô, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, túi cho thể thao, 

cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho 
phụ nữ, cặp học sinh, túi đeo vai cho học sinh, túi xách học sinh, vali, vali du lịch, vali 
[hành lý], ô, cà vạt, khăn rằn [khăn quàng cổ], áo choàng mặc sau khi tắm, mũ tắm, quần 
tắm, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần áo dùng ở bãi biển, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], giày 
cao cổ, giày cao cổ dùng cho thể thao, quần ống túm [trang phục], áo nịt ngoài, trang 
phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác trùm đầu, 
quần đùi [quần áo], áo váy, giầy đá bóng, quần ống bó [quần dài], quần áo ngủ, quần lót, 
áo sơ mi, áo lót cho nam giới, giầy ống thể thao, giầy thể thao, tất dài, áo thun ngắn tay, 
quần dài, áo gilê, dép, giầy.  
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(210) 4-2015-36270 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thảo Linh  (VN) 
88/69/42F Nguyễn Văn Quỳ, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm; nước chấm (được pha từ nước mắm). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước mắm, nước chấm (được pha từ nước mắm), thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2015-36271 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xây dựng 
Hoàn Tuấn Thành  (VN) 
Số 155 tổ 6 ấp Kiến An, xã An Điền, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng.  
 
 

(210) 4-2015-36272 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TH Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 57, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và 
dụng cụ dùng được truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện, cụ thể là: chuông báo đông, chuông báo cháy, thiết bị báo động, ổ cắm, 
phích cắm và các công cụ tiếp xúc, công tắc điện, thiết bị điều khiển từ xa. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, cụ thể là: đèn sợi đốt, đèn điện, thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED].  
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(210) 4-2015-36273 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A25.7.21; 7.15.22 
(591) Nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần gỗ cao cấp 

Hoàng Gia   (VN) 
Số 102 ngõ 44 Trần Thái Tông, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; vật liệu lát bằng gỗ; vật liệu xây dựng bằng gỗ nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-36274 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Việt Trung  (VN) 
Km 34, quốc lộ 5A, xã Hưng Thịnh, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy hàn; máy xới cơ giới hóa; máy cày (máy móc); động cơ 

đi-ê-zen (trừ cho các phương tiện giao thông trên bộ); động cơ dầu hỏa (trừ cho các 
phương tiện giao thông trên bộ).  

 

 
(210) 4-2015-36275 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.1.4; A3.1.24; 3.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật tin học Anh Ngọc  (VN) 
Số 12 lô số 2 dãy C khu ĐTM Trung 
Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; bàn phím cho máy vi tính; bộ nhớ cho máy vi tính; hệ điều hành 

dùng cho máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi của máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2015-36277 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Đặng Thùy Dương  (VN) 
Số 59/1 đường Ba Đình, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế trang phục; thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2015-36278 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 8.7.5; 8.7.3 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Ngô Thục Trinh  (VN) 
279 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh 
Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch tham quan và 

thưởng thức ẩm thực; tham quan nghệ thuật nấu ăn; sắp xếp các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo hướng dẫn thực hành (hướng dẫn thao tác thử) như: thực hành 
các thao tác nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2015-36279 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.10; 25.5.25 
(591) Xanh tím than, trắng, vàng, xanh, xanh 

đậm, đen, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36290 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36291 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36292 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-36293 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36296 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Future Light 
Việt Nam  (VN) 
Số 92, phố Vân Hồ 3, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; bộ đèn điện; thiết bị chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2015-36297 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; 25.1.25; 26.1.1; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần Hue Plus  

(VN) 
Số 234 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; dịch vụ 

quán bar. 
 
 

(210) 4-2015-36298 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 (731) Công ty cổ phần Đào tạo 
Nghiệp vụ Ngân hàng  (VN) 
Tầng 4 tòa nhà 18A, phố Ngô Tất Tố, 
phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao gồm văn 

bản quảng cáo]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội thảo; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn].  
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(210) 4-2015-36299 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Quốc Gia Lộc  (VN) 
44-46 đường Bình Tây, phường 01, quận 
06, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng chiên; đậu Hà Lan chiên muối; đậu rang; hạt điều chiên thuộc 
nhóm này.  

 

Nhóm 30: Đậu phộng bọc sôcôla (dạng kẹo); bánh và kẹo các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng công nghệ phẩm, thực phẩm công nghệ, lương thực, thực phẩm 
đã chế biến (đậu phộng chiên các loại, bọc sôcôla, đậu Hà Lan chiên muối, đậu rang); 
mua bán hương liệu, thực phẩm đã chế biến (bánh và kẹo sôcôla, kẹo vitamin, nho khô, 
chà là, hạnh nhân, bạch quả, hướng dương). 

 

 
(210) 4-2015-36300 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải; chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài, dầu thơm; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2015-36301 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) ZHEJIANG KING AIR CONDITIONER 

CO.,LTD.   (CN) 
No.18 Gaoxin Road, Cao'E Street, 
Shangyu district, Shaoxing, Zhejiang, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí cho xe cộ: thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa 

không khí]: máy và thiết bị làm sạch không khí, hệ thống và máy làm lạnh; quạt [bộ phận 
của hệ thống điều hòa không khí]: thiết bị lọc khí gaz; thiết bị điều hòa không khí; bộ lọc 
cho điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí: thiết bị thông gió [điều hòa không 
khí] dùng cho xe cộ.  
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(210) 4-2015-36308 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.2; 26.15.15; 

26.3.23 

(591) Đỏ, mận xám, xanh da trời 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La  (VN) 
81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng nhôm; cửa 

và vách ngăn bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-36309 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La   (VN) 
81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, trung tâm thương mại, siêu thị bao gồm: tivi, tủ 

lạnh, gạch men, cửa sắt, khóa sắt, két sắt, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm 

mục đích quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-36312 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 4.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng, cam, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí Đại 
Hàn  (VN) 
Số 117 Huỳnh Văn Lũy, khu phố 3, 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu. 

 

Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí hóa lỏng. 
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(210) 4-2015-36319 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Thịnh Anh  
(VN) 
289 Trưng Nữ Vương, phường Hòa 
Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

chính nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-36326 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.1.1 
(731) BITEX INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No.76, Teh Sheng Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; moay-ơ xe đạp; ổ líp dùng cho xe cộ mặt đất; vành xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-36327 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.11.9 
(731) SIAM PAN GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
488 Nakornsawan Road, Si Yaek Maha 
Nak, Dusit, Bangkok, 10300 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ bôi trơn dùng cho đai truyền; mỡ công nghiệp; dầu nhờn; mỡ bôi trơn; dầu 

bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2015-36329 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.13; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Trắng, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ và sản 
xuất Hòa Mỹ  (VN) 
224/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-36330 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.1; 26.1.1; 26.1.6; 

15.1.17 
(591) Đỏ, vàng, xám đen, ghi xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cơ khí đúc gang Ba Lê  (VN) 
104 ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Gối đỡ bạc đạn (ổ bi); bánh đai truyền động dùng trong cơ khí; tay quay; đầu 

bơm; piston; và các chi tiết máy được đúc bằng gang. 
 

 
(210) 4-2015-36331 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty TNHH Double Stars  

(VN) 
40/14 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe; yếm xe.  

 

 
210) 4-2015-36332 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC  (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine
(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-36333 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) KUSUM PHARM LLC  (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-36334 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) KUSUM PHARM LLC  (UA) 

54, Skryabina str., Sumy, 40020, Ukraine 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36335 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.1; 21.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) GIANT DREAM CO., LTD.  (KR) 

2F, 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình trò chơi máy tính ghi sẵn; phần 

mềm trò chơi máy tính được dùng trên điện thoại di động; phần mềm trò chơi máy tính có 
thể tải xuống được qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; tệp tin nhạc có 
thể tải xuống được; phần mềm trò chơi thực tế ảo, có thể tải xuống được; xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống được trong lĩnh vực trò chơi máy vi tính; chương trình máy vi tính 
cho trò chơi đã ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính cho điện thoại di động, có thể tải 
xuống được; hộp đựng băng trò chơi video. 

 

 
(210) 4-2015-36336 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 21.3.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) GIANT DREAM CO., LTD.  (KR) 

2F, 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 

tuyến từ mạng máy tính; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ cho thuê máy chơi 

điện tử và thiết bị trò chơi; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử bằng phương tiện internet; 

dịch vụ cung cấp thông tin giải trí qua trang web; dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi 
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điện tử qua mạng internet; tổ chức cuộc thi trò chơi máy vi tính; xuất bản sách về lĩnh vực 

trò chơi máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa. 
 

 
(210) 4-2015-36337 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.4.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Huỳnh Anh Tuấn  (VN) 
Căn hộ B406, chung cư Nhiêu Tứ 1, 

đường Hoa Cau, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Mô hình mẫu của kiến trúc sư. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2015-36339 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.3.1; 24.15.1; A24.15.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Khánh Hà  
(VN) 
Số 16, ngõ 94 đường Cù Chính Lan, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: bánh kẹo, sữa tẩy rửa, kem mỹ phẩm, thực 

phẩm cho em bé (như: sữa bột, cháo, phomai, ngũ cốc pha sẵn, sữa chua), mỳ sợi, cá hồi, 

chế phẩm ngũ cốc, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, trái cây, ca cao, sôcôla, chè. 
 

 
(210) 4-2015-36341 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
VENETO  (VN) 
Số 15/32/43 An Dương, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-36342 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-36343 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
VIETSUN  (VN) 
TT2 - B42 khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

(210) 4-2015-36344 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
VIETSUN  (VN) 
TT2 - B42 khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-36347 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Không Gian Xanh  (VN)
Số 63 khu TT Công an, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; hệ thống làm sạch nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; dụng cụ 

nấu nướng dùng điện, hệ thống và thiết bị nấu nướng; đèn điện. 
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(210) 4-2015-36348 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 1.1.14; A5.1.5 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM DV Star 
World  (VN) 
Số 8, tổ dân phố số 8, phường Đức 
Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán sản phẩm sau: quần áo, giầy dép, vali, túi xách, ví, kính thời trang, đồng hồ, mũ 
nón, đồ đi chân, khăn mặt bông, khăn giấy, giấy, thực phẩm đã qua chế biến (rau, củ quả, 
thịt, thủy sản đã qua chế biến), thực phẩm còn tươi (rau, củ quả, tươi), mì, miến, bột ngũ 
cốc, kẹo bánh, tivi, tủ lạnh, thiết bị điều hòa nhiệt độ/không khí, máy lọc nước, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện, dụng cụ nấu nướng không dùng điện, quạt, máy tính, điện thoại, 
dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-36349 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 1.1.14; A5.1.5 
(591) Xanh dương, nâu đỏ, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SX TM DV Star 
World  (VN) 
Số 8, tổ dân phố số 8, phường Đức 
Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép, quần áo, bộ quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thắt lưng.  
 
 

(210) 4-2015-36350 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại KTV  (VN) 
Số 767 H15, ngõ 147, phố Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm; chế 

phẩm dược; thuốc đông y.  
 
 

210) 4-2015-36351 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại KTV  (VN) 
số 767 H15, ngõ 147, phố Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm; chế 
phẩm dược; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2015-36352 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại KTV  (VN) 
Số 767 H15, ngõ 147, phố Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm; chế 

phẩm dược; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2015-36354 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 
(731) LAI SHAO HUAI   (CN) 

12-1-201 Star River, Da Shi, Guangzhou 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến; hải sản đông lạnh; hải sản sấy khô.  
 

Nhóm 31: Hải sản tươi sống, tôm, cua, cá, mực. 
 

 
(210) 4-2015-36355 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A1.5.3; A26.11.13 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại thiết bị điện Bách 
Khoa  (VN) 
Số 7 TT đội 139 Bộ tư lệnh thông tin, tổ 
5 đường Giáp Nhất, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện, cụ thể: tủ điện, tủ điện động lực, tủ điện điều khiển, tủ điện 

chuyên dụng, trạm điện. 
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, cụ thể: tủ điện, tủ điện động lực, tủ điện điều khiển, tủ 
điện chuyên dụng, trạm điện. 

 

 
(210) 4-2015-36358 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 

CO., LTD   (KR) 
2F Poongin BIdg, 359-6 YangJae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2015-36359 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.5; A5.5.20; A8.1.16; 8.1.18 (540) 

  

(731) Bùi Thanh Luân   (VN) 
Thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 

trong nhà. 
 

 
(210) 4-2015-36360 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A2.1.16; 2.1.8 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ; quần áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2015-36361 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đoàn Kim Thùy  (VN) 
28/6 Phan Chu Trinh, phường An Bình, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu, chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu để bôi trơn, xăng.  
 

 
(210) 4-2015-36362 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; 15.7.1; 25.5.2 
(591) Đen, vàng, trắng, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghiệp PCT  (VN) 
979 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2015-36364 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2015-36365 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử Dân Xuân  (VN) 
496 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị ghi và tái tạo 

âm thanh, máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa khác, 
tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, loa âm thanh linh kiện và phụ kiện cho các 
thiết bị âm thanh, thiết bị liên lạc theo phương thức không dây: để truyền âm thanh, dữ 
liệu hoặc hình ảnh, thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động dùng để gửi, nhận cuộc 
gọi, tin nhắn, thư điện tử quản lý thông tin cá nhân và các dữ liệu số khác; đồng hồ thông 
minh, thiết bị sạc pin, sạc điện; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box).  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: thiết bị ngoại vi của máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, 
thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, máy nghe nhạc Mp3 và các thiết bị nghe âm thanh theo 
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định dạng số hóa khác, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, loa âm thanh, linh 
kiện và phụ kiện cho các thiết bị âm thanh, thiết bị liên lạc theo phương thức không dây 
để truyền âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh, thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 
dùng để gửi, nhận cuộc gọi tin nhắn, thư điện tử, quản lý thông tin cá nhân và các dữ liệu 
số khác, đồng hồ thông minh, thiết bị sạc pin, sạc điện, bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box). 

 

 
210) 4-2015-36366 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1; A26.4.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH Hãng Phim Việt  

(VN) 
Phòng 2, tầng 18, tòa nhà số 53, phố 
Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo phim như, phim điện ảnh, phim truyền 
hình, phim bộ, chương trình truyền hình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện 
và các nội dung khác có tính chất giải trí như các trò chơi.  

 

Nhóm 41: Phát hành và phân phối phim, chương trình truyền hình giải trí, video âm nhạc, 
truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất giải trí như các trò chơi, khai 
thác phòng chiếu phim, chiếu phim tại rạp, cho thuê phim chiếu, cung cấp các dịch vụ giải 
trí trong nhà, sản xuất phim trừ phim quảng cáo, cho thuê thiết bị và phụ tùng chiếu phim. 

 

 
(210) 4-2015-36367 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH Hãng Phim Việt  

(VN) 
Phòng 2, tầng 18, tòa nhà số 53, phố 
Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo phim như: phim điện ảnh, phim truyền 
hình, phim bộ, chương trình truyền hình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện 
và các nội dung khác có tính chất giải trí như các trò chơi.  

 

Nhóm 41: Phát hành và phân phối phim, chương trình truyền hình giải trí, video âm nhạc, 
truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất giải trí như các trò chơi, khai 
thác phòng chiếu phim, chiếu phim tại rạp, cho thuê phim chiếu, cung cấp các dịch vụ giải 
trí trong nhà, sản xuất phim trừ phim quảng cáo, cho thuê thiết bị và phụ tùng chiếu phim. 
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(210) 4-2015-36369 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH khóa Việt Mỹ  
(VN) 
Số 3, ngõ 32, phố Chùa Láng, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa các loại: cụ thể khóa bằng kim loại (không bằng điện).  
 

 
(210) 4-2015-36371 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Chí Thiện  (VN) 
48A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2015-36375 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Nguyễn Thị Doan  (VN) 
Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-36376 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoàng Lan  (VN) 
Số nhà 3, tổ 3, đường Lương Ngọc 
Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-36377 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoàng Lan   (VN) 
Số nhà 3, tổ 3, đường Lương Ngọc 
Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36378 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoàng Lan   (VN) 
Số nhà 3, tổ 3, đường Lương Ngọc 
Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-36379 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Thành Vinh  (VN) 
Phòng 212 nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-36385 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải sản Cà Mau 
(VN) 
268/11 ấp Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo. 
 

 
(210) 4-2015-36386 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn Synic  
(VN) 
Lầu 7 số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu; sơn; vecni; vôi quét tường. 
 

 
(210) 4-2015-36387 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; A11.1.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà ¸ 

Châu   (VN) 
99 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu; dịch vụ ăn uống do nhà hàng 

thực hiện; quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-36388 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 

5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-36390 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A3.9.4; 26.4.3; A26.11.11; 25.7.25; 

A25.7.3; 21.3.16 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh tím, đỏ, 

trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần dệt lưới Sài 
Gòn  (VN) 
89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới đánh cá. 
 

 
(210) 4-2015-36391 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.5.3; 26.5.4 

(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Lạc 
Việt  (VN) 
Đường Nguyễn Tất Thành, xã Định 

Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
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(210) 4-2015-36392 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.5.4; 26.5.3 

(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Lạc 
Việt   (VN) 
Đường Nguyễn Tất Thành, xã Định 

Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc  
 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2015-36393 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Cường   (VN) 
436 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất.  
 

 
0) 4-2015-36394 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.1.30; 2.1.13; 25.5.25; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Cường    (VN) 
436 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công lắp đặt và sửa chữa điện nước.  

 

 
(210) 4-2015-36395 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP  (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hoa tươi. 
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(210) 4-2015-36396 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Homedecor  (VN) 
Nhà 10, ngách 102/24, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (sa lông các loại, giường, tủ, giá kệ, bàn).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật.  
 

 
210) 4-2015-36397 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
nhựa Minh Hiếu  (VN) 
A7/16 Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng PVC dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2015-36398 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 Basel Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người, cụ thể là để điều trị các bệnh về đường tiết 

niệu. 
 

 
(210) 4-2015-36399 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước uống có gaz; nước giải khát có gaz; nước ép trái cây; 
nước khoáng có hương vị; bột hoa quả cho đồ uống; si-rô để làm đồ uống không chứa 
cồn; nước ép rau (đồ uống); nước khoáng (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-36400 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất cơ điện Nhật Nam  
(VN) 
Thôn Dậu 1, xã Di Trạch, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; máy hàn dùng 

điện; quạt gió dùng cho động cơ và máy.  
 

 
(210) 4-2015-36404 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.13.25; 25.7.25; 25.1.25 
(591) Trắng, ô liu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Truyền thông Thời gian  (VN) 
Phòng 1.10.10 toà nhà EverRich, 968 
đường 3/2, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất làm trắng dạng gel; chế phẩm làm trắng răng giả; sáp đánh 
bóng; giấy đánh bóng; chế phẩm đánh răng. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán); mỹ phẩm, chất làm trắng răng dạng gel, chế phẩm làm 
trắng răng giả, sáp đánh bóng, giấy đánh bóng, chế phẩm đánh răng, thực phẩm chức 
năng, thuốc bổ thần kinh, chất bổ sung dinh dưỡng, trà thảo dược; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-36406 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà), đầu tư vốn, kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán], nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đòi tiền, định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính, dịch chuyển vốn bằng điện tử, 
phát hành trái phiếu có giá trị, phát hành ngân phiếu [séc] du lịch, cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh), (cho vay tài chính), ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản), dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-36407 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, đỏ 
(731) Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 

ngân hàng tại nhà), đầu tư vốn, kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán], nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đòi tiền, định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính, dịch chuyển vốn bằng điện tử, 
phát hành trái phiếu có giá trị, phát hành ngân phiếu [séc] du lịch, cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh), (cho vay tài chính), ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản), dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-36408 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm đỏ 
(731) Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà), đầu tư vốn, kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán], nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đòi tiền, định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính, dịch chuyển vốn bằng điện tử, 
phát hành trái phiếu có giá trị, phát hành ngân phiếu [séc] du lịch, cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh), (cho vay tài chính), ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản), dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-36410 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 

ngân hàng tại nhà), đầu tư vốn, kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán], nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đòi tiền, định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính, dịch chuyển vốn bằng điện tử, 
phát hành trái phiếu có giá trị, phát hành ngân phiếu [séc] du lịch, cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh), (cho vay tài chính), ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản), dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-36411 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20 
(731) Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 

ngân hàng tại nhà), đầu tư vốn, kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán], nghiệp vụ thanh 
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toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đòi tiền, định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính, dịch chuyển vốn bằng điện tử, 
phát hành trái phiếu có giá trị, phát hành ngân phiếu [séc] du lịch, cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh), (cho vay tài chính), ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản), dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-36412 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt 
(731) Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 

ngân hàng tại nhà), đầu tư vốn, kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán], nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đòi tiền, định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính, dịch chuyển vốn bằng điện tử, 
phát hành trái phiếu có giá trị, phát hành ngân phiếu [séc] du lịch, cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo lãnh), (cho vay tài chính), ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản), dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-36413 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.7.3; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt 
(731) Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 

ngân hàng tại nhà), đầu tư vốn, kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán], nghiệp vụ thanh 
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toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 

hành thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đòi tiền, định giá tài chính [bảo hiếm, ngân 

hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính, dịch chuyển vốn bằng điện tử, 

phát hành trái phiếu có giá trị, phát hành ngân phiếu [séc] du lịch, cho vay có thế chấp 

(cho vay theo bảo lãnh), (cho vay tài chính), ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 

động sản), dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 

đảm tài chính.  
 

 
(210) 4-2015-36415 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.1.7; 2.1.27; 2.1.1 

(591) Vàng, trắng, đen xám 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển TCT  (VN) 
Số 2 Chuơng Dương Độ, phường Chương 

Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh các loại; bánh ngọt; bánh mỳ; kẹo; kem lạnh; bột để làm bánh.  
 

(210) 4-2015-36421 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, trang điểm; chế 

phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể; hương liệu 

(tinh dầu).  
 

Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt khuẩn; tã lót trẻ em dùng 

một lần; tã lót vệ sinh dành cho người không tự kiềm chế được; khăn giấy được ngâm, 

tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; thực phẩm cho em bé.  
 

Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói có các bọt khí, làm 

bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng gói); giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang, khăn 

giấy ướt.  
 

Nhóm 24: Khăn vải dùng để tẩy trang; khăn ăn bằng vải dệt; vải không dệt; khăn mặt 

bằng vải; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; vải dệt kim.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36422 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 2.5.6; A5.3.14 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, trang điểm; chế 

phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể; hương liệu 

(tinh dầu).  

 

Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt khuẩn; tã lót trẻ em dùng 

một lần; tã lót vệ sinh dành cho người không tự kiềm chế được; khăn giấy được ngâm, 

tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói có các bọt khí, làm 

bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng gói); giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang.  

 

Nhóm 24: Khăn vải dùng để tẩy trang; khăn ăn bằng vải dệt; vải không dệt; khăn mặt 

bằng vải; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; vải dệt kim.  
 

 
(210) 4-2015-36423 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36424 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt.  
 

 
(210) 4-2015-36425 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 

 
(210) 4-2015-36426 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36427 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36428 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36429 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36430 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36431 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36432 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36433 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36434 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36435 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36436 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36437 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36438 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36439 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36440 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36441 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36442 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36443 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2015-36444 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
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(210) 4-2015-36450 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Denmoz  (VN) 
Lô A2- CN5 cụm CN tập trung vừa và 

nhỏ Từ Liêm, phường Phương Canh, 

quận nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức. 

 

Nhóm 18: Ba lô, túi sách, cặp đựng tài liệu, ví bỏ túi, vali. 

 

Nhóm 25: Quần áo giày dép, đồ đi ở chân, khăn quàng (trang phục), thắt lưng (trang 

phục), cà vạt. 
 

 
(210) 4-2015-36452 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.16 

(731) Hộ kinh doanh Tự Lực   (VN) 
62/2C-62/2D Trần Nguyên Hãn, phường 

13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Đinh ghim công nghiệp (kim bấm công nghiệp) đinh.  
 

 
(210) 4-2015-36453 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.4.1 

(731) Hộ kinh doanh Tự Lực   (VN) 
62/2C-62/2D Trần Nguyên Hãn, phường 

13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Đinh ghim công nghiệp (kim bấm công nghiệp) đinh.  
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(210) 4-2015-36454 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.5.1; A25.7.21; A26.3.5; 26.5.10 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại BIZSIN  (VN) 
28/25 đường số 10, khu phố Bình Minh 
1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví tiền bằng da, túi cầm tay cho phụ nữ, túi xách tay thời trang, túi du lịch, cặp 

da, vật liệu giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo da, quần áo cho người lái xe môtô, áo khoác ngoài, mũ, thắt lưng 
(trang phục), giầy.  

 

 
(210) 4-2015-36455 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 8.1.1; 8.1.6; A5.5.20; A5.13.11; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại BIZSIN  (VN) 
Số 28/25 đường số 10, khu phố Bình 
Minh 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An- 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt, bánh nướng, bánh mì kẹp nhân, bánh mì nướng, bánh mì 

cuộn.  
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-36456 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Lê Thị Hợp  (VN) 

Số nhà 79, phố Nguyễn Công Trứ, khu 2 
TT Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh gai.  
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(210) 4-2015-36458 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị khoa 
học và công nghệ Việt Nam  
(VN) 
Số 16/15 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-36459 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Nguyễn Thị Hoài Thương   (VN) 

93 Dương Văn An, phường Xuân Phú, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-36468 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại.  

 

 
(210) 4-2015-36469 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại.  
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(210) 4-2015-36470 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy mồ 

hôi (dùng cho cá nhân). 
 

 
(210) 4-2015-36471 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.15; 25.5.2; 

19.7.1; A19.3.21 
(591) Vàng, trắng, nâu, ghi 
(731) UNILEVER  N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa: tinh dầu: chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân): mỹ phẩm chăm sóc tóc: chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc, keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm): nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc: chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất): dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da: mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-36472 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) ABBOTT POINT OF CARE INC.   (US) 

400 College Road East, Princeton, New 
Jersey 08540, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thử (chất phản ứng) dùng trong các chẩn đoán y tế; chế phẩm kiểm tra 
xét nghiệm dùng trong y tế; chế phẩm kiểm tra/xét nghiệm dùng để chẩn đoán trong y tế; 
thuốc thử (chất phản ứng) đựng trong các hộp thuốc thử dùng trong các chẩn đoán y tế.  

 
Nhóm 09: Phần mềm và phần cứng máy tính dùng liên quan đến kiểm tra máu, dịch và 
mô của cơ thể, phần mềm và phần cứng máy tính dùng để định dạng các hệ thống kiểm 
tra máu dịch và mô của cơ thể; phần mềm giao diện dữ liệu điện tử và thiết bị dùng cho hệ 
thống kiểm tra máu, dịch và mô của cơ thể dùng trong phòng thí nghiệm; phần cứng và 
phần mềm máy tính dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; phần mềm quản lý dùng cho các 
dụng cụ thiết bị chẩn đoán y tế và/hoặc dụng cụ/thiết bị thí nghiệm; phần mềm và phần 
cứng máy tính để quản lý giao diện của các dụng cụ/thiết bị chẩn đoán y tế và/hoặc dụng 
cụ/thiết bị thí nghiệm; phần mềm và phần cứng máy tính để quản lý tiến độ thí nghiệm 
trong chẩn đoán y tế; phần mềm và phần cứng quản lý thông tin thí nghiệm; phần mềm và 
phần cứng máy tính để theo dõi các dụng cụ/thiết bị chẩn đoán y tế và/hoặc dụng cụ/thiết 
bị thí nghiệm; phần mềm và phần cứng máy tính để xử lý sự cố cho các dụng cụ/thiết bị 
chẩn đoán y tế và/hoặc dụng cụ/thiết bị thí nghiệm; phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu 
kiểm tra trong chẩn đoán y tế và/hoặc dữ liệu thí nghiệm.  

 

 
(210) 4-2015-36473 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời đậm 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; 

chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chế phẩm bảo 
dưỡng vải (chế phẩm làm mềm và dưỡng sợi vải); chế phẩm làm mềm vải; chế phẩm làm 
sạch dùng trong gia đình; chế phẩm làm mới vải (chế phẩm làm mềm, thơm và sáng màu 
vải); xà phòng dùng trong giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn.  

 

 
(210) 4-2015-36474 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAlT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; gậy chống; túi xách nhỏ dùng cho nam giới; ba lô dùng cho người 

leo núi; túi đeo vai; ô che nắng; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ô; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu có thể gấp lại được; ví tiền; ví đựng danh thiếp; cặp học sinh; túi xách tay; gậy leo 
núi; túi thể thao; túi đeo ngang hông.  
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(210) 4-2015-36475 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 

6F, Kait Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo lót; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo vét chống gió (trang 
phục); quần soóc; mũ che tai (trang phục); giày cao cổ; bộ quần áo đi đường; dép; khăn 
quàng cổ; quần áo thể thao; đồ đi chân; quần áo cho trẻ em; giày có cổ đến mắt cá chân; 
tất ngắn cổ; thắt lưng (trang phục); ủng cao cổ; miếng lót bên trong giày; giày bằng vải đế 
cói đan; giày trẻ em; giày thể thao. 

 
 

(210) 4-2015-36476 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, Kait Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm gồm đồ đi chân, túi 

xách, áo khoác ngoài, ca-vát, mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), khăn quàng cổ có thể che được cả 
mũi và miệng (trang phục), mũ che tai (trang phục), găng tay đeo vào mùa đông, áo sơ 
mi, áo lót, khăn quàng cổ, quần áo thể thao, giày, tất ngắn cổ, ô, thắt lưng (trang phục), ví.  

 

 
210) 4-2015-36477 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.7; 26.15.15; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; gậy chống; túi xách nhỏ dùng cho nam giới; ba lô dùng cho người 

leo núi; túi đeo vai; ô che nắng; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ô; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu có thể gấp lại được; ví tiền; ví đựng danh thiếp; cặp học sinh; túi xách tay; gậy leo 
núi; túi thể thao; túi đeo ngang hông.  
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(210) 4-2015-36478 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.7; 26.15.15; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo lót; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo vét chống gió (trang 
phục); quần soóc; mũ che tai (trang phục); giày cao cổ; bộ quần áo đi đường; dép; khăn 
quàng cổ; quần áo thể thao; đồ đi chân; quần áo cho trẻ em; giày có cổ đến mắt cá chân; 
tất ngắn cổ; thắt lưng (trang phục); ủng cao cổ; miếng lót bên trong giày; giày bằng vải đế 
cói đan; giày trẻ em; giày thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-36479 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.7; A26.11.12; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm gồm đồ đi chân, túi 
xách, áo khoác ngoài, ca-vát, mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), khăn quàng cổ có thể che được cả 
mũi và miệng (trang phục), mũ che tai (trang phục), găng tay đeo vào mùa đông, áo sơ 
mi, áo lót, khăn quàng cổ, quần áo thể thao, giày, tất ngắn cổ, ô, thắt lưng (trang phục), ví.  

 

 
(210) 4-2015-36480 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.7; A26.11.12; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; gậy chống; túi xách nhỏ dùng cho nam giới; ba lô dùng cho người 
leo núi; túi đeo vai; ô che nắng; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ô; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu có thể gấp lại được; ví tiền; ví đựng danh thiếp; cặp học sinh; túi xách tay; gậy leo 
núi; túi thể thao; túi đeo ngang hông. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 335 tập a (02.2016) 
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(210) 4-2015-36481 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.7; A26.11.12; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo lót; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo vét chống gió (trang 
phục); quần soóc; mũ che tai (trang phục); giày cao cổ; bộ quần áo đi đường; dép; khăn 
quàng cổ; quần áo thể thao; đồ đi chân; quần áo cho trẻ em; giày có cổ đến mắt cá chân; 
tất ngắn cổ; thắt lưng (trang phục); ủng cao cổ; miếng lót bên trong giày; giày bằng vải đế 
cói đan; giày trẻ em; giày thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-36482 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.7; A26.11.12; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm gồm đồ đi chân, túi 

xách, áo khoác ngoài, ca-vát, mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), khăn quàng cổ có thể che được cả 
mũi và miệng (trang phục), mũ che tai (trang phục), găng tay đeo vào mùa đông, áo sơ 
mi, áo lót, khăn quàng cổ, quần áo thể thao, giày, tất ngắn cổ, ô, thắt lưng (trang phục), ví. 

 

 
(210) 4-2015-36483 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; gậy chống; túi xách nhỏ dùng cho nam giới; ba lô dùng cho người 

leo núi; túi đeo vai; ô che nắng; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ô; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu có thể gấp lại được; ví tiền; ví đựng danh thiếp; cặp học sinh; túi xách tay; gậy leo 
núi; túi thể thao; túi đeo ngang hông.  
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(210) 4-2015-36484 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, Kait Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo lót; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo vét chống gió (trang 
phục); quần soóc; mũ che tai (trang phục); giày cao cổ; bộ quần áo đi đường; dép; khăn 
quàng cổ; quần áo thể thao; đồ đi chân; quần áo cho trẻ em; giày có cổ đến mắt cá chân; 
tất ngắn cổ; thắt lưng (trang phục); ủng cao cổ; miếng lót bên trong giày; giày bằng vải đế 
cói đan; giày trẻ em; giày thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-36485 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.3.23; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng và cửa hàng bán lẻ các sản phẩm gồm đồ đi chân, túi 

xách, áo khoác ngoài, ca-vát, mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), khăn quàng cổ có thể che được cả 
mũi và miệng (trang phục), mũ che tai (trang phục), găng tay đeo vào mùa đông, áo sơ 
mi, áo lót, khăn quàng cổ, quần áo thể thao, giày, tất ngắn cổ, ô, thắt lưng (trang phục), ví. 

 

 
(210) 4-2015-36487 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, da cam, xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Thùy 

Trang  (VN) 
Số 55/10 ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá lóc khô (khô cá lóc).  
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(210) 4-2015-36488 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 5.9.6; 8.7.5 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, vàng, 

tím, nâu nhạt, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Thuận Lợi   (VN)
50B Lê Lợi, khóm 2, phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Củ cải muối ngọt (sái bấu ngọt).  
 

 
(210) 4-2015-36489 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, đen 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
khoai lang cắt lát 8 Mập  (VN)
Số 344/7 ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

(511)   Nhóm 29: Khoai lang rán (khoai lang chiên). 
 

 
(210) 4-2015-36490 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  

(731) Công ty cổ phần may Minh 
Xương  (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 

phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-36491 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, da cam, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại- dịch vụ- sản xuất 
Trần Thêm  (VN) 
H119/10/3 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sắt. 
 

 
(210) 4-2015-36492 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.1.5; 5.7.1; 26.1.2
(591) Trắng, đỏ, xanh lơ, nâu, nâu nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Thành Lập  (VN)

ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch, 
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2015-36493 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Mỹ Ngọc  (VN) 

ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội 
Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh phồng tôm. 

 

 
(210) 4-2015-36495 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.2; A9.7.22 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 
Bản Việt  (VN) 
121 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2015-36496 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Camera Hisharp 
Việt Nam  (VN) 
353/4 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hệ thống báo cháy tự động; chữa cháy, chống sét, camera quan sát, 

chống trộm, âm thanh công cộng, tổng đài điện tử. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, chưa cháy, chống sét, 
camera quan sát, chống trộm, âm thanh công cộng, tổng đài điện tử, máy móc và thiết bị 
công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế hệ thống mạng tin học, viễn thông, báo cháy tự động, chống 
sét, camera quan sát, chống trộm, âm thanh công cộng, tổng đài điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-36497 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) Trần Anh Dũng  (VN) 

19C1 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-36498 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) Trần Anh Dũng   (VN) 

19C1 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-36499 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 25.1.25; 25.7.25; 26.4.7 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Odd By Nguyên 

Hàng  (VN) 
113 đường Phạm Hùng, phường 9, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ may mặc, quần áo giày dép.  
 

Nhóm 35: Buôn bán đồ may mặc, quần áo giày dép; quảng bá cho mục đích bán hàng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  
 
 

(210) 4-2015-36500 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) TAN HAO   (CN) 

No 31, 4th Group, Jiantang Village, 
Longdong County, Xiangxiang City, 
Hunan Province China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị ngoại vi 

máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; dụng cụ hàng hải (thiết bị định vị/dẫn đường); 
máy thu thanh; vỏ hộp loa; máy ảnh [chụp ảnh]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]. 

 

 
(210) 4-2015-36577 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, da cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần FPT  (VN) 

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 
Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế hệ 

thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển 

đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật 
lý]; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ lưu trữ trên 

máy chủ; dịch vụ xác thực chữ ký số cho dữ liệu đại diện định danh của người khác, nhất 
là trong việc mã hóa và bảo toàn dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2015-36609 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A11.1.6; A11.1.2; 26.4.1; A25.3.3 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương 

(731) Công ty TNHH thương mại Sài 
Gòn Food  (VN) 
577 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hải sản chế biến (cá, tôm, cua, mực; bạch tuộc, ốc), rau củ quả (đã qua sơ chế); 
cá viên; bò viên; nước soup (dùng để nấu lẩu); rau củ quả (sơ chế) và hải sản đã chế biến 

(đóng gói dùng để nấu lẩu).  

 
Nhóm 30: Cháo; gia vị thực phẩm (sa tế); gia vị thực phẩm (gia vị ướp thịt); gia vị thực 

phẩm (gia vị nấu lẩu); tương ớt (gia vị); nước xốt cà chua.  

 
Nhóm 35: Mua bán: hải sản chế biến, rau củ quả, cá viên, bò viên, nước soup (dùng để 

nấu lẩu), rau củ quả (sơ chế) và hải sản đã chế biến (đóng gói dùng để nấu lẩu), cháo, gia 

vị thực phẩm, tương ớt (gia vị), nước xốt cà chua, tương ớt (gia vị wasabi).  
 

 
(210) 4-2015-36610 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 

  
(731) MAGNUM QUALITY (MAURITIUS) 

PTE LTD   (MU) 

1st Floor, Felix House, 24 Dr. Joseph 
Riviere Street, Port Louis, Mauritius  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi.  
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(210) 4-2015-36611 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, Selangor 
Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi.  

 

 
(210) 4-2015-36612 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A26.11.12; 3.7.17; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Trắng, vàng, vàng nhũ, đen 
(731) Công ty cổ phần vận tải Lan 

Thanh  (VN) 
280 E3 Lương Định Của, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá vận tải hành khách, đại lý du lịch, điều hành tua du 

lịch.  
 

 
(210) 4-2015-36613 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.2; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Le Bánh Mì  (VN) 

12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê; đường; bánh mì, muối (gia vị); nước xốt (gia vị), (bao gồm: nước xốt 
pha chế); gia vị (chế biến từ: hành, tiêu, tỏi, ớt). 

 
Nhóm 31: Rau tươi (bao gồm: hành lá, rau thơm).  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống không cồn).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu.  
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(210) 4-2015-36614 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 24.17.25; 24.17.17 
(731) SKY007 CO., LTD.   (KR) 

(Songdo-dong, Centroad Officetel), C-
4302, Incheon tower-daero 323, Yeonsu-
gu, Incheon 22007, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-36615 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) SKY007 CO., LTD.   (KR) 

(Songdo-dong, Centroad Officetel), C-
4302, Incheon tower-daero 323, Yeonsu-
gu, Incheon 22007, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-36616 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  
(731) SKULLCANDY, INC.   (US) 

1441 W. Ute Blvd., Suite 250, Park City, 
Utah 84098, United States  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: ống tai nghe và tai nghe.  
 

 
(210) 4-2015-36617 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hải Đức Thịnh  (VN) 
99/5/4 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang phục quần áo thời trang.  
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(210) 4-2015-36630 (220) 25.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 19.7.1; A19.3.21; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đen, nâu, ghi 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2015-36631 (220) 25.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A9.9.15; A9.9.17 (540) 

  

(731) Trần Đan Khanh  (VN) 
819 đường 3/2, phường 7, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tổ chức quyên góp từ thiện. 
 

 
(210) 4-2015-36632 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) BOFFI S.P.A.   (IT) 

Via Oberdan, 70 I-20823 Lentate Sul 
Seveso (MB) Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị nấu nướng; thiết bị làm lạnh; thiết bị thông gió 
[điều hòa không khí]; hệ thống cung cấp nước; thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc; gương soi; khung tranh ảnh.  
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(210) 4-2015-36634 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD. (TW)

1F., No. 10, Wuquan 2nd Rd., 
Xinzhuang Dist., New Taipei City 
24892, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 22: Lông vũ dùng cho bộ đồ giường; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi 
dệt [sợi thô]; sợi dệt dạng thô; bông dạng thô; vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 

Nhóm 23: Sợi; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ đã xe; sợi và chỉ bằng 
bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo.  

 

Nhóm 24: Vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải; vải sử dụng trong ngành dệt; jecxi [vải]; vải dệt 
kim; vải tơ nhân tạo.  

 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo nịt len [trang phục]; áo nịt len thể thao; quần áo 
lót thấm mồ hôi; đồng phục.  

 

 
(210) 4-2015-36635 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD. (TW)

1F., No. 10, Wuquan 2nd Rd., 
Xinzhuang Dist., New Taipei City 
24892, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 22: Lông vũ dùng cho bộ đồ giường; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi 
dệt [sợi thô]; sợi dệt dạng thô; bông dạng thô.  

 

Nhóm 23: Sợi; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ đã xe; sợi và chỉ bằng 
bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo.  

 

Nhóm 24: Vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải; vải sử dụng trong ngành dệt; jecxi [vải]; vải dệt 
kim; vải tơ nhân tạo.  

 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo nịt len [trang phục]; áo nịt len thể thao; quần áo 
lót thấm mồ hôi; đồng phục.  

 

(210) 4-2015-36636 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) FOSHAN STANDARD BIO-TECH CO., 

LTD.   (CN) 
No.2, Fanhuguihua Street, Leping Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 05: Vắcxin; thuốc trừ giun sán; chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích thú y; thuốc dùng cho mục đích thú y; chế phẩm thú y; mô nuôi cấy 
sinh học dùng cho mục đích thú y; thuốc trừ rệp dùng cho chó; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
ký sinh trùng.  

 

 
(210) 4-2015-36637 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại 3 Miền  (VN) 
71/150 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp bằng gỗ, tre như: thìa/muỗng; đũa; muôi/vá; thớt; bát.  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); khăn quàng cổ; ca vát; vớ (tất).  
 

 
(210) 4-2015-36639 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2015-36650 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Tiên  

(VN) 
Số 112/26/D22 đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy. 
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(210) 4-2015-36651 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 5.3.20; 26.15.15; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm và 

thực phẩm V-LlFE   (VN) 
88/4 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa dược phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-36652 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.2; 2.3.1; 26.1.1; A2.3.2; A5.3.13 
(591) Tím, xanh 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm và 

thực phẩm V-LIFE   (VN) 
88/4 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa dược phẩm).  
 

(210) 4-2015-36653 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty cổ phần VOVOS   (VN) 

119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xi rô dùng cho đồ uống.  
 

 
(210) 4-2015-36654 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VOVOS   (VN) 
119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm được chế biến từ thịt (thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt bò), 
thực phẩm được chế biến từ nông sản (rau, củ, quả), thực phẩm được chế biến từ thủy hải 
sản (tôm, cua, mực, cá, ốc), các loại nước ngọt (đồ uống), bia.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-36655 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Lâm Nhật Phát  (VN) 
132/9 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy rửa bát đĩa; 

máy đưa võng. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp gas; bếp hồng ngoại; bếp từ; bình đun làm nóng bằng điện; 
siêu thuốc bằng điện; lò nướng; lò vi sóng; máy sấy bát đĩa; thiết bị làm nóng nước dùng 
cho buồng tắm; máy thanh trùng bát đĩa; bình nước uống nóng lạnh; quạt điện; máy hút 
khói. 

 

(210) 4-2015-36656 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Lệnh Trường  (VN) 
Thôn Nguyên Hưng, xã Thiệu Nguyên, 
huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục áo váy; áo khoác ngoài váy; giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-36657 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 
biến thực phẩm Việt Hưng  (VN)
176M/6 Hà Chương, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tỏi đã qua chế biến; mua bán hàng nông sản đã qua chế biến. 
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(210) 4-2015-36670 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Lục Nam  (VN) 

Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân 
Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và phụ tùng của chúng cụ thể: séc măng, mô tơ, trục sơ, pít 
tông, tay biên. 

 

Nhóm 20: Trang thiết bị nội thất và đồ gia dụng bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá 
đựng sách. 

 

 
(210) 4-2015-36671 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Lục Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân 
Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và phụ tùng của chúng cụ thể: séc măng, mô tơ, trục sơ, pít 
tông, tay biên.  

 

Nhóm 20: Trang thiết bị nội thất và đồ gia dụng bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá 
đựng sách.  

 

 
(210) 4-2015-36672 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.02.2016 
(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, hồng đậm, đỏ và vàng 
(731) Công ty TNHH Lục Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân 
Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và phụ tùng của chúng cụ thể: séc măng, mô tơ, trục sơ, pít 
tông, tay biên.  

 

Nhóm 20: Trang thiết bị nội thất và đồ gia dụng bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá 
đựng sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, ti vi, radio, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, lò nướng, lò vi sóng.  
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1660 

(210) 4-2015-36696 (220) 28.12.2015 

 (441) 25.02.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.1.7; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón và 
hóa chất Sơn La  (VN) 
Số nhà 160, tiểu khu 2, xã Cò Nòi, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kích thích tăng trưởng cây trồng, chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây 
trồng; phân bón; phân bón lá; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa 
chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất trừ sâu bệnh có hại, chất trừ nấm bệnh, chất trừ 
động vật có hại, diệt cỏ hại, chất diệt ký sinh trùng).  

 

Nhóm 31: Hạt giống; hạt ngũ cốc; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; cây giống; 
vật nuôi gây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) và xuất nhập khẩu: chất kích thích tăng trưởng cây 
trồng, chế phẩm điều hòa sự tăng trưởng cây trồng, phân bón, phân bón lá, thuốc bảo vệ 
thực vật (chất trừ sâu bệnh có hại, chất trừ nấm bệnh, chất trừ động vật có hại, diệt cỏ hại, 
chất diệt ký sinh trùng), hạt giống, cây giống, vật nuôi gây giống. 

 
 

(210) 4-2016-00519 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.02.2016 
(731) Công ty TNHH Long Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp I, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu/thạch trái cây: sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống hỗn hợp không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2016-00772 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.02.2016 
(531) 8.7.3; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hội Nông Dân Xã Thiên Hương  

(VN) 
Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún. 
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
 (21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2013-00258 36717 25.02.2014 19.01.2016     A41B 9/04 

1-2013-02052 36751 25.02.2014 14.01.2016     H01L 21/00 

1-2013-02113 35236 25.09.2013 06.01.2016     F01M 13/04 

1-2013-02205 36441 27.01.2014 14.01.2016     G03G 15/08 

1-2013-02206 36442 27.01.2014 14.01.2016     G03G 15/08 

1-2013-02425 36773 25.02.2014 29.12.2015     A01N 25/02 

1-2013-02654 37158 25.03.2014 30.12.2015     G01B 11/00 

1-2013-02753 37168 25.03.2014 18.01.2016     C07D 211/74 

1-2013-02754 37169 25.03.2014 18.01.2016     C02F 9/04 

1-2013-02907 37181 25.03.2014 18.01.2016     B02C 7/12 

1-2013-03316 38650 25.08.2014 11.01.2016     F25D 17/02 

1-2013-03877 38362 25.07.2014 19.01.2016     C02F 11/00 

1-2014-02410 40617 26.01.2015 14.01.2016     A61F 5/00 

1-2014-03766 41444 25.03.2015 25.12.2015     F01L 1/18 

1-2014-03978 41171 25.02.2015 21.01.2016     C12P 7/06 

1-2014-04013 43577 25.09.2015 22.01.2016     F21V 29/00 

1-2014-04304 42502 25.06.2015 29.12.2015     C07D 491/18 

1-2014-04323 42132 25.05.2015 28.12.2015     A61K 47/48 

1-2014-04346 42505 25.06.2015 30.12.2015     F16L 37/30 

1-2014-04408 41574 25.03.2015 29.12.2015     C23C 4/08 

1-2015-00017 42817 27.07.2015 05.01.2016     C08J 9/16 

1-2015-00020 42145 25.05.2015 06.01.2016     H04N 17/00 

1-2015-00031 44831 25.12.2015 28.12.2015     E04G 21/14 

1-2015-00033 41853 27.04.2015 05.01.2016     B04C 5/06 

1-2015-00041 42150 25.05.2015 08.01.2016     C07D 417/10 

1-2015-00084 42523 25.06.2015 13.01.2016     C07D 487/16 

1-2015-00090 41866 27.04.2015 25.12.2015     B32B 27/32 

1-2015-00100 42163 25.05.2015 04.01.2016     A61K 31/137 

1-2015-00116 41874 27.04.2015 18.01.2016     G06Q 20/06 

1-2015-00117 41875 27.04.2015 18.01.2016     G06F 9/445 

1-2015-00141 42527 25.06.2015 20.01.2016     G07F 7/10 

1-2015-00156 41604 25.03.2015 07.01.2016     C07D 401/06 

1-2015-00164 42173 25.05.2015 05.01.2016     H04S 3/00 

1-2015-00201 44832 25.12.2015 19.01.2016     F23J 1/02 

1-2015-00203 41890 27.04.2015 04.01.2016     H04N 21/435 

1-2015-00238 42536 25.06.2015 15.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00258 41900 27.04.2015 06.01.2016     C08H 7/00 

1-2015-00272 41621 25.03.2015 14.01.2016     C12N 1/20 

1-2015-00281 42196 25.05.2015 30.12.2015     C07K 16/181 
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1-2015-00287 42843 27.07.2015 08.01.2016     G06F 7/00 

1-2015-00292 42544 25.06.2015 08.01.2016     H01M 4/13 

1-2015-00293 43204 25.08.2015 14.01.2016     H01M 10/42 

1-2015-00293 43204 25.08.2015 14.01.2016     H01M 10/42 

1-2015-00298 43206 25.08.2015 15.01.2016     G07F 17/32 

1-2015-00306 43207 25.08.2015 21.01.2016     C12Q 1/68 

1-2015-00330 43595 25.09.2015 29.12.2015     A47G 9/06 

1-2015-00355 42551 25.06.2015 30.12.2015     G03F 7/027 

1-2015-00394 42236 25.05.2015 04.01.2016     H01F 7/16 

1-2015-00395 42237 25.05.2015 08.01.2016     H04N 13/00 

1-2015-00400 42239 25.05.2015 29.12.2015     C07K 16/28 

1-2015-00401 41927 27.04.2015 08.01.2016     B65D 1/09 

1-2015-00402 41928 27.04.2015 08.01.2016     B65D 1/09 

1-2015-00413 42246 25.05.2015 29.12.2015     A61K 47/48 

1-2015-00418 43218 25.08.2015 05.01.2016     A23K 1/00 

1-2015-00419 41932 27.04.2015 20.01.2016     C07D 401/14 

1-2015-00425 43220 25.08.2015 25.12.2015     C07D 401/14 

1-2015-00436 41935 27.04.2015 30.12.2015     A61K 39/155 

1-2015-00440 42249 25.05.2015 25.12.2015     B41F 7/02 

1-2015-00442 41938 27.04.2015 07.01.2016     F16L 58/08 

1-2015-00449 42252 25.05.2015 11.01.2016     A61K 8/891 

1-2015-00474 43224 25.08.2015 14.01.2016     B65B 37/00 

1-2015-00476 42563 25.06.2015 19.01.2016     A61Q 11/00 

1-2015-00482 42264 25.05.2015 29.12.2015     G06F 3/033 

1-2015-00483 42265 25.05.2015 29.12.2015     G06F 3/03 

1-2015-00487 42266 25.05.2015 19.01.2016     A23L 1/30 

1-2015-00492 41949 27.04.2015 13.01.2016     B65D 43/06 

1-2015-00496 41951 27.04.2015 08.01.2016     C07D 217/26 

1-2015-00499 42268 25.05.2015 19.01.2016     B65D 21/02 

1-2015-00503 43226 25.08.2015 12.01.2016     G03F 7/24 

1-2015-00508 41953 27.04.2015 06.01.2016     C10G 35/10 

1-2015-00524 42567 25.06.2015 11.01.2016     C08K 3/22 

1-2015-00529 42568 25.06.2015 13.01.2016     A61K 38/26 

1-2015-00532 42278 25.05.2015 14.01.2016     E21B 17/042 

1-2015-00533 42279 25.05.2015 15.01.2016     C07D 213/803 

1-2015-00534 42280 25.05.2015 15.01.2016     C07D 213/803 

1-2015-00536 42569 25.06.2015 11.01.2016     A61K 39/395 

1-2015-00540 41957 27.04.2015 13.01.2016     A61K 47/46 

1-2015-00541 42570 25.06.2015 08.01.2016     G09G 5/00 

1-2015-00547 42865 27.07.2015 14.01.2016     H04N 21/235 

1-2015-00554 43231 25.08.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00555 43232 25.08.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00556 42866 27.07.2015 15.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00557 42867 27.07.2015 15.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00558 42868 27.07.2015 15.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00559 42572 25.06.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00560 42573 25.06.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00561 42574 25.06.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00562 42869 27.07.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00563 43233 25.08.2015 14.01.2016     A01N 43/40 
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1-2015-00564 42870 27.07.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00565 42871 27.07.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00566 42575 25.06.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00567 42872 27.07.2015 14.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00568 42291 25.05.2015 22.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00569 42576 25.06.2015 12.01.2016     A01N 43/40 

1-2015-00583 44043 26.10.2015 08.01.2016     E04B 9/06 

1-2015-00586 42298 25.05.2015 29.12.2015     G06F 3/01 

1-2015-00599 42302 25.05.2015 22.01.2016     A61B 17/06 

1-2015-00622 42312 25.05.2015 19.01.2016     C11D 3/50 

1-2015-00627 42584 25.06.2015 15.01.2016     A61K 39/12 

1-2015-00643 42879 27.07.2015 31.12.2015     A61K 31/437 

1-2015-00657 42321 25.05.2015 29.12.2015     D21H 27/00 

1-2015-00662 42589 25.06.2015 08.01.2016     C03C 17/245 

1-2015-00665 42322 25.05.2015 31.12.2015     H04L 5/00 

1-2015-00667 42324 25.05.2015 11.01.2016     C08F 2/32 

1-2015-00670 42326 25.05.2015 15.01.2016     A23L 1/09 

1-2015-00676 42330 25.05.2015 15.01.2016     A21D 2/36 

1-2015-00685 42884 27.07.2015 06.01.2016     A42B 1/22 

1-2015-00694 42334 25.05.2015 20.01.2016     B07B 1/18 

1-2015-00699 42336 25.05.2015 15.01.2016     C08L 101/12 

1-2015-00715 42598 25.06.2015 06.01.2016     H01L 29/786 

1-2015-00723 42346 25.05.2015 11.01.2016     B65D 47/18 

1-2015-00752 44052 26.10.2015 29.12.2015     A01K 67/02 

1-2015-00760 42894 27.07.2015 13.01.2016     H04W 4/02 

1-2015-00772 42608 25.06.2015 19.01.2016     C11D 9/02 

1-2015-00804 42371 25.05.2015 22.01.2016     C07D 401/14 

1-2015-00812 42376 25.05.2015 19.01.2016     C11D 3/00 

1-2015-00816 42898 27.07.2015 25.12.2015     B23K 9/18 

1-2015-00829 42622 25.06.2015 13.01.2016     C07D 403/12 

1-2015-00844 43251 25.08.2015 15.01.2016     A61K 31/395 

1-2015-00850 42626 25.06.2015 13.01.2016     C07D 403/12 

1-2015-00909 42633 25.06.2015 07.01.2016     H04N 19/33 

1-2015-00924 43262 25.08.2015 22.01.2016     E05F 15/14 

1-2015-00929 42407 25.05.2015 29.12.2015     H04W 24/06 

1-2015-00937 42409 25.05.2015 20.01.2016     C07D 487/04 

1-2015-00960 42646 25.06.2015 13.01.2016     B01J 8/28 

1-2015-00966 43269 25.08.2015 13.01.2016     C07D 413/04 

1-2015-00993 42419 25.05.2015 21.01.2016     D06M 15/643 

1-2015-01003 42932 27.07.2015 19.01.2016     C11D 1/02 

1-2015-01021 42938 27.07.2015 15.01.2016     B01D 11/00 

1-2015-01044 43277 25.08.2015 14.01.2016     E01B 9/30 

1-2015-01047 43647 25.09.2015 14.01.2016     A01N 43/02 

1-2015-01077 42669 25.06.2015 21.01.2016     C22C 38/02 

1-2015-01091 44077 26.10.2015 15.01.2016     A01N 63/00 

1-2015-01136 44081 26.10.2015 11.01.2016     C12N 15/113 

1-2015-01137 43654 25.09.2015 11.01.2016     C12N 15/113 

1-2015-01167 42688 25.06.2015 19.01.2016     A23L 1/16 

1-2015-01168 42963 27.07.2015 19.01.2016     A23C 9/13 

1-2015-01176 43293 25.08.2015 22.01.2016     C07K 14/50 
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1-2015-01179 42690 25.06.2015 14.01.2016     E04G 11/48 

1-2015-01259 43662 25.09.2015 22.01.2016     C07D 453/02 

1-2015-01275 43666 25.09.2015 12.01.2016     B32B 27/00 

1-2015-01283 43313 25.08.2015 19.01.2016     A61K 8/19 

1-2015-01284 43314 25.08.2015 19.01.2016     A61K 8/19 

1-2015-01285 43315 25.08.2015 22.01.2016     C07K 16/28 

1-2015-01332 43004 27.07.2015 13.01.2016     C07K 16/24 

1-2015-01336 43330 25.08.2015 22.01.2016     C07H 15/26 

1-2015-01404 43352 25.08.2015 20.01.2016     A23L 3/36 

1-2015-01443 43357 25.08.2015 19.01.2016     H05K 3/06 

1-2015-01487 43690 25.09.2015 19.01.2016     A61K 8/11 

1-2015-01547 44501 25.11.2015 18.01.2016     C07K 16/10 

1-2015-01587 43706 25.09.2015 19.01.2016     A61K 9/26 

1-2015-01777 44132 26.10.2015 28.12.2015     G01L 19/035 

1-2015-02032 44163 26.10.2015 22.01.2016     B01D 61/14 

1-2015-02132 44187 26.10.2015 21.01.2016     B65H 59/38 

1-2015-02409 43910 25.09.2015 14.01.2016     A01N 43/836 

1-2015-02587 44588 25.11.2015 29.12.2015     A23L 2/00 

1-2015-02637 44310 26.10.2015 15.01.2016     D06P 5/22 

1-2015-02767 44621 25.11.2015 18.01.2016     A23L 2/00 

1-2015-02846 44639 25.11.2015 15.01.2016     F01P 11/00 

1-2015-03070 45421 25.01.2016 15.01.2016     B29D 30/32 

1-2015-03151 44705 25.11.2015 07.01.2016     C07J 43/00 

1-2015-03225 44722 25.11.2015 29.12.2015     H04R 25/00 

1-2015-03513 45480 25.01.2016 28.12.2015     A01K 63/04 

1-2015-04170 45627 25.01.2016 31.12.2015     D21H 17/28 

1-2015-04505 45698 25.01.2016 07.01.2016     E03C 1/05 

1-2015-04506 45699 25.01.2016 07.01.2016     E03C 1/05 

1-2015-04507 45700 25.01.2016 07.01.2016     E03C 1/05 

2-2013-00056 2256  25.06.2013 18.01.2016     B65D 5/00 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11561/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01565  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 

 Số 24C, ngõ 55, phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11630/ TB-SHTT, ngày 21/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-02797  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11631/ TB-SHTT, ngày 21/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02376  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11632/ TB-SHTT, ngày 21/12/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-01598 16/05/2014 

1-2014-03353 06/10/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11633/ TB-SHTT, ngày 21/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-02039  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11634/ TB-SHTT, ngày 21/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-03938  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11635/ TB-SHTT, ngày 21/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00272  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11636/ TB-SHTT, ngày 21/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-03520  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

KINEX PHARMACEUTICALS, INC. (US) 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11637/ TB-SHTT, ngày 21/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-03520  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Athenex, Inc. (US) 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11869/ TB-SHTT, ngày 28/12/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01678 14/06/2012 

1-2012-01772 20/06/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH (DETECH., JSC) 

Tòa nhà DETECH, số 8, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11870/ TB-SHTT, ngày 28/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03492  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo 158-0094, Japan 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 26/ TB-SHTT, ngày 06/01/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-00953 01/10/2007 

1-2009-01721 18/12/2007 

1-2009-02660 28/04/2008 

1-2010-02461 29/01/2009 

1-2010-02763 30/01/2009 

1-2011-00032 07/08/2009 

1-2011-00033 27/04/2009 

1-2011-01510 03/11/2009 

1-2011-01660 05/11/2009 
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1-2011-02287 14/01/2010 

1-2011-02504 03/02/2010 

1-2011-02505 18/01/2010 

1-2012-01357 06/10/2010 

1-2012-02072 18/07/2012 

1-2012-02369 01/12/2010 

1-2012-02948 18/02/2011 

1-2012-03494 12/04/2011 

1-2013-00449 08/07/2011 

1-2013-00504 07/07/2011 

1-2013-00922 27/07/2011 

1-2013-02295 06/12/2011 

1-2013-03275 08/03/2012 

1-2013-03276 08/03/2012 

1-2013-04002 09/05/2012 

1-2013-04140 07/05/2012 

1-2014-00226 01/06/2012 

1-2014-00558 13/06/2012 

1-2014-01037 22/08/2012 

1-2014-01118 28/08/2012 

1-2014-01441 10/09/2012 

1-2014-02877 17/01/2013 

1-2014-02878 11/01/2013 

1-2014-02933 27/11/2006 

1-2014-03308 05/04/2013 

1-2014-03633 18/04/2013 

1-2014-03742 28/03/2013 

1-2014-04192 04/04/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 27/ TB-SHTT, ngày 06/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-01986  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2012 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả 

Bổ sung 02 tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

 1. Tên đầy đủ: Alfons GRUNENBERG  
      Địa chỉ: Bismarckstr. 87, 42115 Wuppertal, Germany 
      Quốc tịch: Đức 

2. Tên đầy đủ: Donald BIERER 
      Địa chỉ: Horst 9, 42781 Haan, Germany 

      Quốc tịch: Hoa Kỳ 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 198/ TB-SHTT, ngày 13/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-00224  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 199/ TB-SHTT, ngày 13/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-03927  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2012 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả 

Bổ sung 02 tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

 1. Tên đầy đủ: Kevin Wells 
     Địa chỉ: 3650 Country Woods Road, Columbia, MO 65203, USA 
     Quốc tịch: Hoa kỳ 

2. Tên đầy đủ: Kristin Whitworth  
      Địa chỉ: 403 Silver Thome Drive, Columbia, MO 65203, USA 

      Quốc tịch: Hoa Kỳ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 200/ TB-SHTT, ngày 13/01/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-01307 19/11/2007 

1-2010-00094 12/06/2008 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 202/ TB-SHTT, ngày 13/01/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-01307 19/11/2007 

1-2010-00094 12/06/2008 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 203/ TB-SHTT, ngày 13/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-00733  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 204/ TB-SHTT, ngày 13/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-02517  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 205/ TB-SHTT, ngày 13/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-01370  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Tên chủ đơn mới là: 

EHS LENS PHILIPPINES, INC. (PH) 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 335 Tập A (02.2016) 

 

 1671

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 449/ TB-SHTT, ngày 20/01/2016  

(210)  Số đơn: 1-2010-03306  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

DENKA COMPANY LIMITED (JP) 

_____________________________________________________________________________ 
 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 605/ TB-SHTT, ngày 26/01/2016  

(210)  Số đơn: 2-2015-00382  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Viện khoa học vật liệu-viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt 
nam (vn) 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 30/ TB-SHTT, ngày 06/01/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-00707  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty Cổ phần tập đoàn kido (VN) 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
d - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10939/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-01021  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm   

Danh mục sản phẩm mới là: 

 Danh mục sản phẩm nhóm 12 được giới hạn như sau: “Xe đạp; xe scutơ [xe cộ]; thuyền; phụ 
tùng và phụ kiện (không nằm trong các nhóm khác) cho các sản phẩm đã kể ở trên. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12121/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-06923 02/04/2014 

4-2014-13041 11/06/2014 
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4-2014-13042 11/06/2014 

4-2014-13043 11/06/2014 

4-2014-13044 11/06/2014 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

AESTURA CORPORATION 

100, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12122/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-02240 06/02/2014 

 4-2014-04589 11/03/2014 

 4-2014-05967 25/03/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, United States of America 

2. Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 

Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12129/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10006  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Hà Ri Ma 
26/1B đường số 40, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12130/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07367  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Huỷ bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12135/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21387  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

 Lô B10/D6 khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12171/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-15824 10/07/2014 

4-2014-15825 10/07/2014 

4-2014-15826 10/07/2014 

4-2014-15827 10/07/2014 

4-2014-15828 10/07/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

153 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12172/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-18225  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 151, phố Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12173/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-19384  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 500 Fifth Avenue 20th Floor, New York, New York 10110, U.S.A 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12174/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-20485  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2015 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12175/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-11426  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 69, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12176/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27364  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 6D đường số 2, khu phố 3, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12177/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-01341  (220) Ngày nộp đơn 16/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

            Tầng 5 - toà nhà ACM - số 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12178/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-24126  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

            Số 40, đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12179/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-24127  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

            Số 40, đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12180/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-12981  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

            601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12181/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27467  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

            601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12182/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15361  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

            Số 74, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12183/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19969  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 1 ngách 987 ngõ 61 phố Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12184/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-25068  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Ngõ 6 xóm 1 Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12185/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-22925  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 16 ngõ 733, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12186/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06089  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Caleres, Inc. 
_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12187/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-15660 09/07/2014 

4-2014-15661 09/07/2014 

4-2014-15662 09/07/2014 

4-2014-15663 09/07/2014 

4-2014-15664 09/07/2014 

4-2014-15665 09/07/2014 

4-2014-15666 09/07/2014 

4-2014-15667 09/07/2014 

4-2014-15668 09/07/2014 

4-2014-15669 09/07/2014 

4-2015-18242 13/07/2015 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12188/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-02343  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Hộ Kinh doanh trà Thanh Hương 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12189/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-17802  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12190/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25505  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12191/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25506  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12192/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-21625  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12193/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-21626  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12194/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-21627  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12195/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-21628  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12196/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-21624  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12197/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-20345  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12198/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07941  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH kỹ nghệ Sói 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12199/ TB-SHTT, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11241  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Dingzing Advanced Materials Incorporated 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12200/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-03468 06/02/2015 

4-2015-04604 03/03/2015 

4-2015-04606 03/03/2015 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần dược phẩm MEDIBEST 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12201/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-04605  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần dược phẩm MEDIBEST 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12202/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-03467  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần dược phẩm MEDIBEST 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12203/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-21663  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần tập đoàn Pan 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12204/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10144  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12205/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27425  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

 Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12206/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27426  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

 Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12207/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-18645  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

 Phòng 102 lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12208/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-18646  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

 Phòng 102 lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12209/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-29684  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12210/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10080  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12211/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16086  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân 

 số 270, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12212/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16085  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân 

 số 270, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12213/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-22343  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12214/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08181  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trà và Cộng sự 

 Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12215/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08180  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Công ty TNHH Trà và Cộng sự 

 Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12216/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-30482  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Quốc tế D&N 

 Phòng 3 tầng 23, 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12217/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-03081  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trà và Cộng sự 

 Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12218/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-03082  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trà và Cộng sự 

 Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12219/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-12848  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12323/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-09603  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2011 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12324/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24904  (220) Ngày nộp đơn 16/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12325/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11365  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12326/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11366  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12327/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11367  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12328/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11368  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12329/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-32621  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12330/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-26468  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12331/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-15622  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12332/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-31601  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
12/18 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12333/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-31602  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
12/18 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12334/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-15568  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12336/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-22464  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Pan 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12337/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-32582  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là: 

Nhóm 09: Ti vi, đầu máy thu hình và màn hình ti vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-

box); máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy 

tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm 

thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết 

bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, và các thiết bị điện 
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tử số hoá cầm tay; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm phát triển ứng dụng; âm thanh 

và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; máy vi tính; thiết 

bị điện tử số hoá cầm tay. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12338/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-22180 25/09/2013 

4-2013-22181 25/09/2013 

4-2013-28287 28/11/2013 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH dược phẩm Ngân Thuỷ 

267C Trịnh Đình Trọng, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12339/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-09425  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần thép DANA-US 

 Đường số 1, KCN Thanh Vinh, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12340/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-05608  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12341/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-19740  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

“VPC-MAX” 
_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12343/ TB-SHTT, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-31525  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm mới là: 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, quảng 

cáo, tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, bán đấu giá. Tất cả 

các dịch vụ nêu trên đều chỉ liên quan đến xe đạp và phụ tùng xe đạp. 

Nhóm 12 giữ nguyên. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12344/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26945  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tổ 10, phường Thạnh Xuân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12345/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22322  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 284 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12346/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-08381  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 79/2C đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12347/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-08380  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 79/2C đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12348/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18806  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12349/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-18448  (220) Ngày nộp đơn 15/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 SAS LES CELLIERS FRANCE ASIE 
10 avenue de la Havane, 44600 Saint Nazaire, France 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12350/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-17247  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH kinh doanh LTT 
29/1 đường Gò Công, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12351/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-17824  (220) Ngày nộp đơn 08/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED   

     384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa   

    Subdistrict, Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12352/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-09802  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2013 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

    Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12353/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-20402  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 40 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12354/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-13682  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 752/86 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12355/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-06102  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Văn phòng luật sư Hiếu và Cộng sự 

629/8 Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12356/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-17000 30/06/2015 

4-2015-17001 30/06/2015 

4-2015-18683 16/07/2015 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

110/TP, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12357/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17925  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12358/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17924  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12359/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17923  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12366/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19545  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 5 ngách 113/26 phố Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12367/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08082  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12368/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19546  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 335 Tập A (02.2016) 

 

 1691

 Số 5 ngách 113/26 phố Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12371/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-14246 04/06/2015 

4-2015-14247 04/06/2015 

4-2015-14248 04/06/2015 

4-2015-14249 04/06/2015 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần tư vấn ENCO 

    Số 28 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12374/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-20560  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là: 

 Đính chính sản phẩm: “bộ điều khiển điện” trong nhóm 09 thành “bộ điều khiển điện tử” 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12375/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-20561  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là: 

 Đính chính sản phẩm: “bộ điều khiển điện” trong nhóm 09 thành “bộ điều khiển điện tử” 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12376/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-20660  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là: 

 Đính chính sản phẩm: “bộ điều khiển điện” trong nhóm 09 thành “bộ điều khiển điện tử” 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12392/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-29467  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 14, ngách 111, ngõ 50, thôn Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12393/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17286  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 14, ngách 111, ngõ 50, thôn Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12281/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15379  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12282/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15379  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

Số 15, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12284/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15378  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12285/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15378  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

Số 15, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12287/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15377  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

Số 15, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12288/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15377  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12290/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-05259  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc Tế 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12292/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-07639  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Lê & Lê 

30B Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12294/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-03278  (220) Ngày nộp đơn 21/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

DNTN DV TM và Sở hữu công nghiệp Song Ngọc 

16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12296/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-03176  (220) Ngày nộp đơn 28/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12298/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-19298  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12299/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-04953  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12300/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25509  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12301/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25507  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12302/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-25470  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12303/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-19299  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12304/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25508  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12305/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-19297  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn KIDO 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12306/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-03232  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12307/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-00074  (220) Ngày nộp đơn 05/01/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12308/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-32355  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12309/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2009-04490  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12310/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18030  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 48, đường 5, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12311/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25779  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

79/2C đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12312/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-28213  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

3-11-6 Minamiiwakunimachi, Iwakunishi Yamaguchi, 740-0034, Japan 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12313/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-28212  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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3-11-6 Minamiiwakunimachi, Iwakunishi Yamaguchi, 740-0034, Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12314/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-30514  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12315/ SHTT-NH2, ngày 31/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-30514  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 88 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 02/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2012-25487  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

KCG CORPORATION COMPANY LIMITED 

3059 - 3059/1-3 Sukhumvit Road, Bang Chak Sub-district, Phra Khanong District, Bangkok 
Metropolis, Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 03/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-23907  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH tư vấn đào tạo AccTrain 

Lầu 5 Cao ốc Golden Lotus Building, 121-123 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Thành 
Phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 04/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-03352  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Hộ kinh doanh Thiên Phước 

35 đường số 4, khu phố 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 05/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-00014  (220) Ngày nộp đơn 05/01/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 06/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-09177  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH NAGU Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 07/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-23836  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 08/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-13213  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 26/25A đường Xuân Thới 6, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 09/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-12007  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 79/2C đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10/ SHTT-NH2, ngày 04/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-26918  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 529/ SHTT-NH2, ngày 21/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2008-15259  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 3 Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

______________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11639/TB-SHTT, ngày 21/12/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-04327  (220) Ngày nộp đơn: 27/06/2013 

Bên chuyển giao:       
 BK GIULINI GMBH (DE) 
Giulini Str. 2, 67065 Ludwigshafen, Germany 
Bên được chuyển giao:  
RHENOFLEX GMBH (DE) 
67065 Ludwigshafen, Giulinistr.2, Germany 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11640/TB-SHTT, ngày 21/12/2015 

(210)  Số đơn: 1-2015-04033  (220) Ngày nộp đơn: 28/03/2014 

Bên chuyển giao:       
 SHIN, GWANG-HYUN  (KR) 
208-1201, 165, Siheung-daero, Geumcheon-gu, Seoul 153-853, Republic of Korea 
Bên được chuyển giao:  
PARK, DONG-SUB (KR) 
604-2402, 27, Jungdong-ro 280beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 420-728, Republic 
of Korea 
PARK, Dong-sub (KR) trở thành chủ đơn duy nhất 

  

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11641/TB-SHTT, ngày 21/12/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-01631  (220) Ngày nộp đơn: 19/11/2012 

Bên chuyển giao:       
SEATCOVERPRO SDN BHD (MY) 
No. 39-1, Jalan 9/62A, Bandar Manjalara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia 
Bên được chuyển giao:  
PECCA LEATHER SDN BHD (MY) 
No.1, Jalan Perindustrian Desa Aman 1A, Industri Desa Aman, Kepong, 52200, Kuala Lumpur, 
Malaysia 

  

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11642/TB-SHTT, ngày 21/12/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-02509  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2009 
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Bên chuyển giao:       
SEATCOVERPRO SDN BHD (MY) 
No. 39-1, Jalan 9/62A, Bandar Manjalara, Kepong, 52200, Kuala Lumpur, Malaysia 
Bên được chuyển giao:  
PECCA LEATHER SDN BHD (MY) 
No.1, Jalan Perindustrian Desa Aman 1A, Industri Desa Aman, Kepong, 52200, Kuala Lumpur, 
Malaysia 

  

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11643/TB-SHTT, ngày 21/12/2015 

(210)  Số đơn: 1-2006-01164  (220) Ngày nộp đơn: 28/01/2005 

Bên chuyển giao:       
 JANSSEN R&D IRELAND (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland   
Bên được chuyển giao: 
JANSSEN SCIENCES IRELAND UC (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, Ireland 
JANSSEN SCIENCES IRELAND UC (IE) là đồng chủ đơn với Medivir AB  (SE) 

  

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11867/TB-SHTT, ngày 28/12/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-03215  (220) Ngày nộp đơn: 25/09/2014 

Bên chuyển giao:       
 Lâm Như Phúc (VN) 
18 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
Bên được chuyển giao:  

Công ty Cổ phần Travi (VN) 
22/7 đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 24/TB-SHTT, ngày 06/01/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2009-00953 01/10/2007 

1-2009-01721 18/12/2007 

1-2009-02660 28/04/2008 

1-2010-02461 29/01/2009 

1-2010-02763 30/01/2009 

1-2011-00032 07/08/2009 

1-2011-00033 27/04/2009 
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1-2011-01510 03/11/2009 

1-2011-01660 05/11/2009 

1-2011-02504 03/02/2010 

1-2011-02505 18/01/2010 

1-2012-01357 06/10/2010 

1-2012-02072 18/07/2012 

1-2012-02369 01/12/2010 

1-2012-02948 18/02/2011 

1-2012-03494 12/04/2011 

1-2013-00449 08/07/2011 

1-2013-00504 07/07/2011 

1-2013-00922 27/07/2011 

1-2013-02295 06/12/2011 

1-2013-03275 08/03/2012 

1-2013-03276 08/03/2012 

1-2013-04002 09/05/2012 

1-2013-04140 07/05/2012 

1-2014-00226 01/06/2012 

1-2014-00558 13/06/2012 

1-2014-01037 22/08/2012 

1-2014-01118 28/08/2012 

1-2014-01441 10/09/2012 

1-2014-02877 17/01/2013 

1-2014-02878 11/01/2013 

1-2014-03308 05/04/2013 

1-2014-03633 18/04/2013 

1-2014-03742 28/03/2013 

1-2014-04192 04/04/2013 
 

Bên chuyển giao:  
SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH (AT) 

Turmstraβe 44, 4031 Linz, AUSTRIA 

Bên được chuyển giao:  
PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH (AT) 

 Turmstraβe 44, 4031 Linz, Austria 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 25/TB-SHTT, ngày 06/01/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2011-02287 14/01/2010 

1-2014-02933 27/11/2006 

 
Bên chuyển giao:  
SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH & CO (AT) 

Turmstraβe 44, 4031 Linz, AUSTRIA 

Bên được chuyển giao:  
PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH (AT) 

 Turmstraβe 44, 4031 Linz, Austria 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 31/TB-SHTT, ngày 06/01/2016 

(210)  Số đơn: 1-2009-00089  (220) Ngày nộp đơn: 15/11/2007 

Bên chuyển giao:       
PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006, Oaza Kadoma,  Kadoma-shi, Osaka, Japan 
Bên được chuyển giao:  
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 
2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 195/TB-SHTT, ngày 13/01/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-01744  (220) Ngày nộp đơn: 12/01/2010 

Bên chuyển giao:       
AKEBIA THERAPEUTICS INC. (US) 
9987 Carver Road, Cincinnati, OH 45242, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
AERPIO THERAPEUTICS, INC. (US) 
9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, Ohio 45242, US. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 196/TB-SHTT, ngày 13/01/2016 

(210)  Số đơn: 1-2013-01761  (220) Ngày nộp đơn: 18/11/2011 

Bên chuyển giao:       
JANSSEN R & D IRELAND (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co. Cork, Ireland 
Bên được chuyển giao: 
JANSSEN SCIENCES IRELAND UC (IE) 
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Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, Ireland 
JANSSEN SCIENCES IRELAND UC (IE) là đồng chủ đơn với GILEAD SCIENCES, INC. (US). 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 197/TB-SHTT, ngày 13/01/2016 

(210)  Số đơn: 1-2013-00224  (220) Ngày nộp đơn: 20/06/2011 

Bên chuyển giao:       
 HANMI SCIENCE CO., LTD. (KR) 
550, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, Republic of 
Korea 
Bên được chuyển giao:  
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (DE) 

 Binger Strasse 173, D-55216, Ingelheim Am Rhein, Germany 

_______________________ 
 

  

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 201/TB-SHTT, ngày 13/01/2016 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2009-01307 19/11/2007 

1-2010-00094 12/06/2008 

 

Bên chuyển giao:  

 INCYTE CORPORATION (US) 
1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
INCYTE HOLDINGS CORPORATION (US) 

 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11868/TB-SHTT, ngày 28/12/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

2-2015-00006 25/09/2014 

2-2015-00007 25/09/2014 

 

Bên chuyển giao:  

Lâm Như Phúc (VN) 
18 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
Bên được chuyển giao:  
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Công ty Cổ phần Travi (VN) 
22/7 đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11652/TB-SHTT, ngày 21/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-22484  (220) Ngày nộp đơn: 24/10/2011 

Bên chuyển giao:       
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany 
Bên được chuyển giao:  

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12123/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30461  (220) Ngày nộp đơn: 09/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần Thiên Hà Việt Nam 
Số 6, ngõ 50, đường Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần HISUNG Việt Nam 
Số 25, ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12124/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-24342  (220) Ngày nộp đơn: 18/10/2013 

Bên chuyển giao:       

CHIA-HAO, CHANG  

12F., No.13, Xuexiang St., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan  

Bên được chuyển giao:  

GOGORO INC. 

 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12125/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-16064  (220) Ngày nộp đơn: 22/06/2015 
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Bên chuyển giao:       

Nguyễn Trung Thùy 

Xóm 10, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH ETIAT 

Số 15, ngõ 30, phố Mai Anh Tuấn, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12126/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01789  (220) Ngày nộp đơn: 22/01/2015 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH RAKURAKU 

887 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH KURAKURA 

750/72 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12128/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-14184  (220) Ngày nộp đơn: 04/06/2015 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Hải Nam 

Số nhà 116 H3, khu tập thể Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại VESTA 

Số nhà 22, ngõ 16, tổ dân phố 3, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12136/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21387  (220) Ngày nộp đơn: 17/09/2013 

Bên chuyển giao:       

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong  

 Lô B10/D6 khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12139/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-26504  (220) Ngày nộp đơn: 31/10/2014 

Bên chuyển giao:       

STALLERGENES SA  

6, rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony, France  

Bên được chuyển giao:  

Stallergenes 

6 rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony, France 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12140/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-19845  (220) Ngày nộp đơn: 27/07/2015 

Bên chuyển giao:       

 Công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng dịch vụ Tung Huê 

62/3D, TTT 17, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH dầu khí HYUN DAI Việt Nam 
141/5T đường Thới Tam Thôn 5, ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12141/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-12986  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2015 

Bên chuyển giao:       

Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất cơ khí Duy Phong 

345/1A quốc lộ 1A, tổ 14, khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12142/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-03702  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2014 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH Yara Việt Nam  

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

Bên được chuyển giao:  
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Yara International ASA 

P.O. Box 343, Skoyen, N-0213 Oslo, Norway 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12170/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

4-2014-32120 24/12/2014 

4-2014-32121 24/12/2014 

4-2014-32122 24/12/2014 
 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH sản xuất thương mại Phúc Lang  

59 đường số 1B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Thương mại mỹ phẩm Đăng 

Dương 

59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12335/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-24381  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2014 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH SELLAN GAS 

Số 66B, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dầu khí EPIC 

Số 287 tầng 3, phòng 6, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12369/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19545  (220) Ngày nộp đơn: 20/08/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần công nghệ cao Gia Nguyễn 
Số 5 ngách 113/26 phố Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  
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 Công ty TNHH khoa Học công nghệ Gia Nguyễn 
 Số 5, ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
  

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12370/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19546  (220) Ngày nộp đơn: 20/08/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần công nghệ cao Gia Nguyễn 
Số 5 ngách 113/26 phố Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH khoa Học công nghệ Gia Nguyễn 
 Số 5, ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
  

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12392/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

4-2015-14246 04/06/2015 

4-2015-14247 04/06/2015 

4-2015-14248 04/06/2015 

4-2015-14249 04/06/2015 
 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH ẩm thực KAFE 

Số 38 Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Kafe (Hong Kong) Limited 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12373/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-24382  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH SELLAN GAS 
Số 66B, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  
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Công ty cổ phần dầu khí EPIC 

Số 287 tầng 3, phòng 6, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12388/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-12405  (220) Ngày nộp đơn: 13/06/2013 

Bên chuyển giao:       
NOVARTIS AG 
4002 Basel, Switzerland  
Bên được chuyển giao:  

 GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED 

 Grange Castle Business Park, Grange Castle, Clondalkin, Dublin 22, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12394/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04542  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2014 

Bên chuyển giao:       

SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB  

Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, Sweden  

Bên được chuyển giao:  

 SONY MOBILE COMMUNICATIONS INC.  
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-075, Japan 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12395/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04543  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2014 

Bên chuyển giao:       

SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB  

Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, Sweden  

Bên được chuyển giao:  

 SONY MOBILE COMMUNICATIONS INC.  
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-075, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12397/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-22123  (220) Ngày nộp đơn: 18/08/2015 

Bên chuyển giao:       

Hộ kinh doanh Đỗ Anh Bảo  

C2/35 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH trà cà phê Quốc Bảo 

C2/27F1 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12398/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-17826  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2015 

Bên chuyển giao:       

PRINTRONIX, INC. 

15345 Barranca Parkway, Irvine, California 92618 U.S.A. 

Bên được chuyển giao:  

PRINTRONIX, LLC 

15345 Barranca Parkway, Irvine, California 92618, United States of America 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12399/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20063  (220) Ngày nộp đơn: 03/09/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH dầu khí Thanh Hoá 
Khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dầu khí EPIC 
Số 287 tầng 3, phòng 6, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12400/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

4-2015-14060 03/06/2015 

4-2015-14062 03/06/2015 

4-2015-26126 23/09/2015 

4-2015-26127 23/09/2015 

4-2015-26128 23/09/2015 
 

Bên chuyển giao:       

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú   

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   
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Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Nguyên 

37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12220/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-12315  (220) Ngày nộp đơn: 06/04/2012 

Bên chuyển giao:       
MAHAPHANT INTERHOLDING COMPANY LIMITED 
2426/3 Chareunkrung Road, Bangkorleam Sub-District, Bankorleam District, Bangkok, Thailand 
Bên được chuyển giao:  
MAHAPHANT HOLDING CO., LTD 
111/7 Ratchada Pavilion, Soi Ladprao 23, Ladprao Road, Chankasem Sub-district, Chatuchak 
district, Bangkok 10900, Thailand 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12221/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-09950  (220) Ngày nộp đơn: 08/05/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn ngọ 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất thực phẩm Bùi Văn Ngọ 
241 An Dương Vương, khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12222/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20497  (220) Ngày nộp đơn: 06/09/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần đầu tư tài chính WEDELY 
Số 10, ngõ 105, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng FOCESS 
Số 10, ngõ 105, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12223/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20496  (220) Ngày nộp đơn: 06/09/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần đầu tư tài chính WEDELY 
Số 10, ngõ 105, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  
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Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng FOCESS 
Số 10, ngõ 105, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12224/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30650  (220) Ngày nộp đơn: 10/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch và vận chuyển hàng hoá thương mại 
Minh Tâm 
Số 204C Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Minh Tâm 
ấp Hội An (thửa đất số 03, 2509, tờ bản đồ số 03), xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh 
Bến Tre 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12227/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-31151  (220) Ngày nộp đơn: 31/12/2013 

Bên chuyển giao:       
ETUDE CORPORATION 
191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, Republic of Korea 
Bên được chuyển giao:  
ESPOIR  CORPORATION 
100, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12228/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-31150  (220) Ngày nộp đơn: 31/12/2013 

Bên chuyển giao:       
ETUDE CORPORATION 
191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, Republic of Korea 
Bên được chuyển giao:  
ESPOIR  CORPORATION 
100, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12229/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03096  (220) Ngày nộp đơn: 04/02/2015 

Bên chuyển giao:       
ABBVIE INC. 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, USA 
Bên được chuyển giao:  
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 ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY 

 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda, Ireland 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12230/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01973  (220) Ngày nộp đơn: 23/01/2015 

Bên chuyển giao:       
ABBVIE INC. 
1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, United States of America 
Bên được chuyển giao:  

 ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY 

 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda, Ireland 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12231/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01972  (220) Ngày nộp đơn: 23/01/2015 

Bên chuyển giao:       
ABBVIE INC. 
1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, United States of America 
Bên được chuyển giao:  

 ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY 

 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12232/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-32473  (220) Ngày nộp đơn: 26/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ Spa Deleo 
Số 34 ngõ 1 ngách 1/36 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH quản lý tour du lịch hạng sang Đông Du 
 Số 34 ngõ 1, ngách 1/36 Âu Cơ, Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12234/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-12809  (220) Ngày nộp đơn: 22/05/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  
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Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12235/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-11413  (220) Ngày nộp đơn: 03/06/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12236/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-17694  (220) Ngày nộp đơn: 10/08/2012 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12237/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-12552  (220) Ngày nộp đơn: 14/06/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12238/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-20915  (220) Ngày nộp đơn: 06/08/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  
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 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12239/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-25953  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12240/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-25952  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12241/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-25951  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12242/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-12553  (220) Ngày nộp đơn: 14/06/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  
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Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12243/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-12554  (220) Ngày nộp đơn: 14/06/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12244/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-12555  (220) Ngày nộp đơn: 14/06/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Bảo Nguyên 
 37/2C/30 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12247/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-29508  (220) Ngày nộp đơn: 28/11/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn y dược Quốc Tế (VN)  
B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế GALAXY Việt Nam 
 Số 203, C4 Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12250/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-00415  (220) Ngày nộp đơn: 08/01/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Đẹp EVA (VN)  
Số 7 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  
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 Ngô Thị ánh Hằng 
336/1 Bis, tầng 1, 001 chung cư Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12252/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-20652  (220) Ngày nộp đơn: 04/08/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH sản xuất thương mại điện tử Thái Dương (VN) 
132/4 đường Đông Hưng Thuận 2, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Trần Văn Quân 
38/48/3 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12253/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-17108  (220) Ngày nộp đơn: 01/07/2015 

Bên chuyển giao:       
Đỗ Văn Minh (VN) 
Thôn Văn Trai Trung, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn Đình Vĩnh 
Thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12254/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-17714  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và dược phẩm ZORRO (VN) 
Thôn Thuỵ ứng, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần đầu tư MEDIAN Việt Nam 
Số nhà 14, ngõ 21 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12255/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01496  (220) Ngày nộp đơn: 19/01/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH Tỷ Muội (VN) 
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47E Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Lusine 
47E Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12256/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03350  (220) Ngày nộp đơn: 05/02/2015 

Bên chuyển giao:       
Hứa Cao Trí (VN) 
V4-29-03 Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thực phẩm Gia Đình An Co 
Lô M, đường số 10 Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh 
Long An 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12257/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03014  (220) Ngày nộp đơn: 04/02/2015 

Bên chuyển giao:       
Sole Assets Holding, Inc. (US) 
28632 Roadside Drive, Suite 150, Agoura Hills, Calofornia 91301 USA 
Bên được chuyển giao:  

ITOCHU Corporation 
1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12258/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03015  (220) Ngày nộp đơn: 04/02/2015 

Bên chuyển giao:       
Sole Assets Holding, Inc. (US) 
28632 Roadside Drive, Suite 150, Agoura Hills, Calofornia 91301 USA 
Bên được chuyển giao:  

ITOCHU Corporation 
1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12259/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-19607  (220) Ngày nộp đơn: 23/07/2015 

Bên chuyển giao:       
Lê Thị ánh (DE) 
Berliner Str. 252, 63067 Offenbach, Germany 
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Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dầu nhờn HD Việt Nam 
Số 44 ngách 358/25 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12260/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-08996  (220) Ngày nộp đơn: 15/04/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH sen vòi Đất Việt (VN) 
19/2 Nguyễn Bảo Đức, khu phố 6, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thiết bị vệ sinh Đông Hưng Thịnh 
Số 963/7, khu phố 7, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12261/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-11098  (220) Ngày nộp đơn: 07/05/2015 

Bên chuyển giao:       
Hoàng Nguyệt Anh (VN) 
Số 23, ngõ 5, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần POSH LONDON 
Số 11A, ngõ 208 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12262/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-24952  (220) Ngày nộp đơn: 16/10/2014 

Bên chuyển giao:       
Cơ sở Ngọc Thuỷ (VN) 
101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH hoá mỹ phẩm Ngọc Thuỷ 
101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12263/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-24094  (220) Ngày nộp đơn: 03/09/2015 

Bên chuyển giao:       
Phạm Thị Anh Thơ (VN) 
18 PB Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  
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Công ty TNHH Hoàng Lan Orchids 
Tầng trệt, toà nhà Hải Nam, số 2 Bis Công Trường Quốc Tế, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12264/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-24337  (220) Ngày nộp đơn: 07/09/2015 

Bên chuyển giao:       
Ngô Đức Đệ (VN) 
Xóm 5, thôn Đồng Lư Trung, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần sơn ZONNEX Việt Nam 
 Số nhà 423, đường Phúc Diễm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12266/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-23233  (220) Ngày nộp đơn: 26/08/2015 

Bên chuyển giao:       
Chu Công Quyến (VN) 
Phố Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần tập đoàn sơn Spentes Việt Nam 
Số 03 ngõ 101, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12267/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13892  (220) Ngày nộp đơn: 19/06/2014 

Bên chuyển giao:       
Đinh Thế Anh (VN) 
Tổ 5, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Trần Ngọc Tùng  
Tổ 4, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Tân Gia Khánh 
Số 02, phố Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12268/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-03713  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2014 

Bên chuyển giao:       
Jinping Zhang (VN) 
Shenzhou Road, Houzhai Industrial District, Yiwu, Zhejiang Province, China, 322008 
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Bên được chuyển giao:  

 YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD 

 Shenzhou Road, Houzhai Industrial District, Yiwu City 322008 Zhejiang Province, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12269/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-03714  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2014 

Bên chuyển giao:       
Jinping Zhang (VN) 
Shenzhou Road, Houzhai Industrial District, Yiwu, Zhejiang Province, China, 322008 
Bên được chuyển giao:  

 YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD 

 Shenzhou Road, Houzhai Industrial District, Yiwu City 322008 Zhejiang Province, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12270/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-15232  (220) Ngày nộp đơn: 15/06/2015 

Bên chuyển giao:       
Trần Trọng Hiếu (VN) 
150A, phố Vọng, tổ 6 (cũ), tổ 2 (mới), phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Vinstars 
150A, tổ 6, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12271/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-13592  (220) Ngày nộp đơn: 17/06/2014 

Bên chuyển giao:       
Trần Trọng Hiếu (VN) 
150A, phố Vọng, tổ 6 (cũ), tổ 2 (mới), phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Vinstars 
150A, tổ 6, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12272/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-15096  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2015 

Bên chuyển giao:       
Trần Trọng Hiếu (VN) 
150A, phố Vọng, tổ 6 (cũ), tổ 2 (mới), phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Vinstars 
150A, tổ 6, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12273/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-15097  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2015 

Bên chuyển giao:       
Trần Trọng Hiếu (VN) 
150A, phố Vọng, tổ 6 (cũ), tổ 2 (mới), phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Vinstars 
150A, tổ 6, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12274/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-15095  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2015 

Bên chuyển giao:       
Trần Trọng Hiếu (VN) 
150A, phố Vọng, tổ 6 (cũ), tổ 2 (mới), phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Vinstars 
150A, tổ 6, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12276/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-06676  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2015 

Bên chuyển giao:       
Hucare Co., Ltd. (KR) 
2F, Handeul Bldg., 33-4, Eonju-ro 167-gil, Gangnam, Seoul, Republic of Korea 
Bên được chuyển giao:  

HUSHU DERMATOLOGY NETWORKS CO., LTD 
401 Gujung Building , 868, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12283/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15379  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2014 

Bên chuyển giao:       
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Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 
Bên được chuyển giao:  

Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hoá sinh 
Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12286/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15378  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 
Bên được chuyển giao:  

Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hoá sinh 
Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12289/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15377  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 
Bên được chuyển giao:  

Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hoá sinh 
Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12291/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-05259  (220) Ngày nộp đơn: 22/03/2013 

Bên chuyển giao:       
BlueScope Steel Limited (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 
Bên được chuyển giao:  

 NS BLUESCOPE VIETNAM LIMITED 
 Tầng 9, Vincom Center, 72 phố Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12293/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-07639  (220) Ngày nộp đơn: 03/04/2015 

Bên chuyển giao:       
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Công ty TNHH một thành viên thiết bị kỹ thuật TLT (VN) 
Số 16, ngách 143/22, đường Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, quận Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

 Gallagher Group Limited 
 181 Kahikatea Drive, Hamilton, New Zealand 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12295/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-03278  (220) Ngày nộp đơn: 21/02/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu ỷ Thiên 
97/1095 Q, Dương Quảng Hàm, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Kỳ Lân  
 302 Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12297/TB-SHTT, ngày 31/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-03176  (220) Ngày nộp đơn: 28/02/2012 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH POSVINA 
232 tổ 11, khu phố 2, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 
Bên được chuyển giao:  

 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP  
 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11/TB-SHTT, ngày 04/01/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-26918  (220) Ngày nộp đơn: 05/11/2014 

Bên chuyển giao:       
Jones Investment Co., Inc. (US) 
1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA 
Bên được chuyển giao:  

 Nine West Development LLC 
 1411 Broadway, New York, New York 10018, United States of America  

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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